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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
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TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
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Phần i 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 

 

(11) 41213 

(21) 1-2013-01415 (51) 7 F16L  11/12 

(22) 03.04.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/031952 03.04.2012 (87) WO2013/066389 10.05.2013 
(30) 13/289,447      04.11.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2013 
(71) BLUE GENTIAN, LLC  (US) 

223 Skylark Point, Jupiter, Florida 33458, United States of America 
(72) BERARDI, Michael  (US) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) ống có thể giãn ra và co lại

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống có thể giãn ra và co lại, cụ thể là, ống có thể tự động giãn theo 
phương chiều dài và theo phương chiều ngang dưới tác dụng của áp suất chất lưu được 

đưa vào. ống có thể tự động giãn dài đến mức gấp sáu lần chiều dài khi không giãn hoặc 
khi co lại. Khi giải phóng áp suất chất lưu trong ống, ống sẽ tự động co đến trạng thái co 

lại. ống bao gồm một ống bên trong được tạo thành từ vật liệu đàn hồi và một ống bên 

ngoài được làm từ vật liệu không đàn hồi. ống bên trong được đặt ở vị trí bên trong, 
đồng tâm với ống bên ngoài ở cả trạng thái co lại và giãn ra. ống bên ngoài được gắn 
chặt với ống bên trong chỉ ở đầu mút thứ nhất và đầu mút thứ hai của ống bên trong và 

ống bên ngoài. ống bên ngoài có thể di chuyển tương đối theo phương chiều ngang và 
theo phương chiều dọc so với ống bên trong khi ống được chuyển đổi giữa trạng thái co 
lại và trạng thái giãn ra.  
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(11) 41214 

(21) 1-2013-02638 (51) 7 B04B 1/08 

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Máy lắng gạn ly tâm gián đoạn thẳng đứng

  (57)     Sáng chế đề cập đến trục quay của máy lắng gạn ly tâm gián đoạn định vị vào mặt dưới 
thùng ly tâm và định vị vào giá máy bởi hai ổ đạn cùng phía. Thùng ly tâm hình côn, 
trên bé dưới to để có thể dễ dàng tháo cặn kết tủa lắng đọng vào thành máy. Nắp dưới 
của thùng ly tâm có hai nắp chồng lên nhau, một nắp bên trong được gá mềm với thành 
thùng ly tâm dùng để giữ không cho cặn rắn tự rơi ra ngoài khi tháo thùng ly tâm, còn 
nắp ngoài được nối với thành thùng bằng mặt bích cùng với các bulông. Nguyên liệu 
liên tục được cho vào phần trên cùng của thùng ly tâm, dưới tác dụng của lực ly tâm, 
phần cặn rắn sẽ lắng đọng vào mặt trong của thùng ly tâm, còn phần lỏng sẽ chảy tràn 
liên tục ra ngoài theo các lỗ chảy tràn ở đáy dưới của thùng ly tâm. Nguyên liệu cứ cho 
vào liên tục, đến một lúc nào đó lớp cặn rắn sẽ đầy tràn, và trong chất lỏng thoát ra sẽ 
xuất hiện vẩn đục của cặn, thì cho dừng máy. Với những máy lắng gạn ly tâm công suất 
lớn, cần phải hạ chiều cao của máy bằng cách hạ thấp trục quay của máy vào lòng đất 
với các sàn giữ máy thích hợp. Lúc bấy giờ nắp dưới của máy ly tâm gần với mặt ngang 
của sàn.  
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(11) 41215 

(21) 1-2013-02639 (51) 7 B01F 7/16, B01J 8/00 

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Thiết bị phản ứng dị thể rắn - lỏng - khí làm việc gián đoạn

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng dị thể rắn-lỏng-khí làm việc gián đoạn trong đó 
thành thiết bị có các tấm cản dạng tấm phẳng hoặc hình chữ V, trên cùng chiều cao của 
thành thiết bị có nhiều tấm cản tạo thành một lớp tấm cản, khoảng cách giữa hai lớp tấm 
cản chỉ vừa đủ để cánh khuấy phẳng không va chạm khi đi qua để khuấy trộn. Trên trục 
khuấy lắp nhiều đĩa, trên mỗi đĩa hàn chắc nhiều cánh khuấy phẳng có chiều cong 
ngược với chiều quay của trục khuấy. Như vậy có bao nhiêu lớp tấm cản, thì sẽ có bấy 
nhiêu lớp cánh khuấy phẳng. Số lớp cánh khuấy hay số lớp tấm cản phục thuộc vào kích 
thước thiết bị. Loại thiết bị phản ứng này thích hợp cho các hệ dị thể: lỏng - lỏng, lỏng - 
khí, lỏng - rắn, lỏng - rắn - khí. Thiết bị này có thể được dùng để tiến hành phản ứng hóa 
học, hay có thể quá trình vật lý như hòa tan, hấp phụ.  
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(11) 41216 

(21) 1-2013-02640 (51) 7 B01D 45/10 

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A 10-18, Phố 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Máy tách bụi kiểu xyclon ướt

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tách bụi kiểu xyclon ướt, máy tách bụi có đường dẫn khí vào 
cyclon, tạo thành đường hầm có thể dài tới 3/4 chu vi của cyclon, hỗn hợp khí đi vào 
trong đường hầm với vận tốc thẳng gần như không đổi. Lót một lớp lưới lên thành trong 
của cyclon, làm thành cái bẫy giữ bụi trên thành cyclon. Cho dòng nước hay dung dịch 
kiềm vào xyclon liên tục để làm cho va chạm giữa các hạt bụi với xyclon là va chạm 
mềm để dễ dàng tách bụi ra khỏi dòng khí thải, mặt khác nếu sử dụng dung dịch kiềm 
thì các axit có trong dòng khí thải sẽ bị trung hòa. Lắp vòi phun sương cao áp để làm 
lạnh dòng khí thải vào cyclon, nhiệt độ đủ thấp để hơi nước vốn có sẵn trong khí thải dễ 
dàng tách ra khỏi dòng khí thải. Nước sẽ thu hồi bụi từ trong cyclon: và dẫn bụi về nơi 
lưu giữ.  
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(11) 41217 

(21) 1-2013-02641 (51) 7 A01D , A01F  

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A 10-18, Phố 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Cào một chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cào một chiều bao gồm khung thứ nhất (6) được nối mềm với 
khung thứ hai (8), môtơ điện (1) dùng để truyền chuyển động cho khung thứ nhất (6) 
thông qua hộp số (2), bánh định vị lệch tâm (3) và tay biên (5). Trong đó, khung thứ 
nhất (6) này chuyển động qua lại trên các bánh xe lăn (7.1) và (7.2) dọc rãnh dẫn hướng 
(19), khung thứ hai (8) chuyển động qua lại được trên các bánh xe lăn (9.1) và (9.2). 
Trên khung thứ hai (8) có bố trí các thanh (18.1, 18.2, 18.3) để kết nối khung thứ hai (8) 
với các tấm gạt (10.1, 10.2, 10.3) thông qua các bản lề (11.1, 11.2, 11.3), trên khung thứ 
nhất (6) có bố trí các thanh ngang (12.1, 12.2, 12.3).  
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(11) 41218 

(21) 1-2013-02642 (51) 7 B01D 45/08 

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A 10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Máy tách bụi đường sin khô và ướt

(57) Sáng chế đề cập đến máy tách bụi đường sin khô và ướt. Máy có hai phần ướt và khô. 
Dòng khí thải được dẫn vào dọc theo vách hình sin, nó được định hình theo hàm parabol 
Y - X2. Trên vách hình sin có gắn các tấm định hướng để buộc dòng khí thải chứa bụi 
phải va chạm với các lớp lưới được gắn trên vách hình sin làm chức năng là các bẫy lưu 
giữ bụi sau khi nó tách ra khỏi khí thải. Lớp lưới được rung liên tục để dòng bụi không 
bị tắc nghẽn khi rơi xuống dưới đến nơi thu giữ. Sau đó nhờ vít tải dẫn bụi thu hồi ra 
ngoài.  
Dòng khí thải sau khi qua phần khô của máy sẽ đến phần ướt của máy. Tại đây, dòng 
khí thải được trộn với dòng các hạt sương, là dung dịch kiềm, để nhanh chóng hạ nhiệt 
độ dòng khí thải, nhờ vậy mà hơi nước có sẵn trong dòng khí thải có thể ngưng tụ, làm 
thuận lợi cho việc tách các hạt bụi mịn còn sót lại trong dòng khí.  
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(11) 41219 

(21) 1-2013-02643 (51) 7 A47L 9/12 

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A 10-18, Phố 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Máy tách bụi kiểu xyclon khô

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tách bụi kiểu xyclon khô, máy tách bụi được phủ một lớp lưới 
nhiều tầng lên bề mặt bên trong của phần hình trụ của cyclon. Kích thước lỗ của các lớp 
lưới, số lượng các lớp lưới cũng như khoảng cách giữa chúng với thành xyclon được xác 
định sao cho phù hợp với hỗn hợp khi bụi cần xử lý. Ngoài ra, đường dẫn khí vào xyclon 
dài tới 3/4 chu vi của cyclon, tạo thành đường hầm bao quanh và phủ lên bề mặt lớp 
lưới. Dòng khí phải chuyển động dọc theo đường hầm với vận tốc thẳng tối ưu gần như 
không đổi, tạo hiệu ứng tách bụi do lực ly tâm khá lớn tạo ra. Bụi tách ra, vì lưới rung 
liên tục nên không bị tắc nghẽn dọc theo đường dẫn đến ống thoát bụi ra ngoài.  
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(11) 41220 

(21) 1-2013-02678 (51) 7 G06Q 30/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT  (VN)

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Từ Minh Phương (VN), Đỗ Việt Phương (VN) 
(54) Quy trình xác định giới tính người truy cập trang web 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xác định giới tính người dùng truy cập trang web từ lịch sử 
truy cập các trang web của người dùng. Trong quy trình này, từ lịch sử truy cập các 
trang web của người dùng, vectơ đặc trưng của người dùng được xây dựng. Sự tương 
đồng của vectơ đặc trưng này với các vectơ đặc trưng đã được lưu trữ sẵn của những 
người đã biết giới tính, được so sánh bằng kỹ thuật phân loại học máy để đưa ra kết luận 
về giới tính của người dùng. Vectơ đặc trưng có các giá trị liên quan đến phân loại nội 
dung trang web, đến thời điểm truy cập vào trang web, và trình tự truy cập vào các trang 
web.  
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(11) 41221 

(21) 1-2013-02690 (51) 7 B04C 5/181, 5/13 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Máy tách bụi xyclon ly tâm khô

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy tách bụi xyclon ly tâm khô. Máy gồm 2 ống rỗng đồng tâm 

hình trụ dài. ống bên trong được khoan lỗ để khí có thể đi qua, trên bề mặt ngoài của nó 
được gắn nhiều cánh quạt, để khi nó được quay bằng một hệ thống mô tơ điện cùng với 
bộ phận giảm tốc cần thiết, thì cánh quạt có thể tạo ra tốc độ quay đủ cao cho ta lực ly 

tâm cần thiết đối với các hạt bụi đi vào máy. ống trụ bên ngoài được nối với các đường 
dẫn khí thải vào, trên bề mặt bên trong của nó được lót lớp lưới nhiều tầng làm như là 
các bẫy lưu giữ bụi sau khi nó tách ra khỏi dòng khí thải, còn khí sạch sẽ phải thắng 
trường lực ly tâm để chui vào trong ống trụ bên trong, từ đấy nhờ có bơm hút khí cho ra 
ngoài. Khi làm việc, lớp lưới được rung liên tục để bụi không bị tắc nghẽn trong máy.  
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(11) 41222 

(21) 1-2013-02691 (51) 7 B01D 45/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Máy tách bụi xyclon ly tâm ướt

  (57)     Sáng chề đề cập đến máy tách bụi xyclon ly tâm ướt. Máy có 2 ống trụ rỗng gá lại với 

nhau. ống trụ ngoài có các đường dẫn khí vào, và trên thành bên trong được lót lưới để 
làm cái bẫy thu giữ bụi. Dòng nước hay kiềm được cho vào liên tục, và tưới lên toàn bộ 
thành của ống trụ ngoài. Vòi phun sương hoạt động liên tục làm hạ nhiệt độ khí thải vào 
máy, và hơi nước có trong khí thải có thể ngưng tụ ống trụ trong được khoan lỗ, trên 
thành được gắn nhiều cánh quạt, và nhờ có mô tơ điện và hộp số mà nó quay với vận tốc 
cần thiết, tạo lực ly tâm mạnh, buộc các hạt bụi phải dễ dàng tách ra khỏi dòng khí. Khí 
sạch sau tách bụi, phải thắng lực ly tâm để chui vào ống quạt rỗng, và cuối cùng nhờ 
bơm hút đẩy ra ngoài.  
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(11) 41223 

(21) 1-2013-02692 (51) 7 B01D 25/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, phố 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Máy làm sạch màng lọc

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy làm sạch màng lọc gồm có mái vòm chịu chân không (1), ở 
giữa mái vòm có lỗ (5) để hút chân không, đáy của mái vòm gồm bốn phía, trong đó hai 
phía là hai thanh kim loại (6.1, 6.2) được mài phẳng đủ để khi nó trượt dọc theo mặt 
phẳng khác thì đáy vẫn đảm bảo độ kín cần thiết, và hai phía còn lại là hai thanh cao su 
(3.1, 3.2) có độ đàn hồi cần thiết để khi máy di chuyển dọc theo màng lọc thì đáy vẫn 
đảm bảo độ kín cần thiết. Khi cần làm sạch màng lọc, máy làm sạch được nối với bơm 
chân không qua lỗ (5), sau đó di chuyển máy dọc theo màng lọc cần làm sạch và theo 
dõi áp kế chân không cũng như dòng chất lỏng chảy ngược từ trong bể lọc ra ngoài để 
biết được tình trạng làm việc của máy.  
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(11) 41224 

(21) 1-2013-02693 (51) 7 B04B 3/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Máy lắng gạn ly tâm liên tục thẳng đứng

(57)   Máy lắng gạn ly tâm có hình dáng như một trống quay gồm ba phần, hai đầu có hình trụ, 
phần giữa là hai phễu, mỗi phễu có hai mặt đáy hình tròn và hình vuông, nối đối xứng 
với nhau. Trục đứng của máy là đoạn được định vị bằng hai ổ bạc đạn ở hai đầu trục. 
Phần trục đứng phía trên rỗng, dùng để nạp liệu vào qua ống rỗng của trục đứng phía 
trên, còn phần dưới được nối với mô tơ điện cũng như các bánh truyền động, dây curoa 
để tạo tốc độ quay cần thiết cho máy. Hai mặt phễu hình vuông nối đối xứng với nhau 
tạo thành phần phình to nhất của máy, tại bốn góc vuông gá bốn van tháo liệu. Còn tại 
mặt đáy của máy gá các ống thoát lỏng, chảy tràn khi máy làm việc, dùng để thu sản 
phẩm lỏng của máy.  
Khi máy quay, với vận tốc cần thiết, thì nguyên liệu được cho vào qua lõi rỗng của trục 
đứng phía trên, sẽ bị phân chia thành hai lớp lỏng và cặn rắn kết tủa. Bằng cách sử dụng 
đầu dò gá sẵn trong máy, có thể điều khiển tốc độ tháo cặn, sao cho khi tốc độ nạp liệu 
đạt tối ưu sẽ đạt được tốc độ thu cặn cần thiết và màng phân chia lỏng - rắn sẽ đứng yên 
khi máy hoạt động.  
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(11) 41225 

(21) 1-2013-02694 (51) 7 B01J 8/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí hoạt động liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí hoạt động liên tục, trong đó lắp 
thêm tấm ngăn vào mặt dưới của thân thiết bị để tạo thêm một ngăn nhỏ ở phía cuối của 
thiết bị này. Tại tâm của tấm ngăn này được gá đoạn ống hình trụ (ống chính tâm). Lắp 
ống chụp để chụp ống chính tâm, ống chụp được gá chắc và kín với trục khuấy và sẽ 
cùng quay với trục khuấy. Cho dòng khí vào ngăn dưới, sau đó dòng khí sẽ đi lên phía 
trên, nên ngăn này luôn luôn khô ráo, do đó có thể lắp ổ bạc đạn vào phần dưới của trục 
khuấy, khiến cho thiết bị có thể quay với vận tốc lớn tùy yêu cầu.  
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(11) 41226 

(21) 1-2013-02695 (51) 7 C01D 7/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Lò quay phân hủy nhiệt NaHCO3 trong pha lỏng 

  (57)     Lò quay để phân hủy nhiệt cặn kết tủa NaHCO3 trong dung dịch, là một ống hình trụ dài, 
bên trong chia thành nhiều vách ngăn chảy tràn hình tròn, có đường kính ngày một lớn 
dần lên, để dung dịch phân hủy chảy tràn từ vách bé nhất đầu tiên đến vách tròn lớn 
nhất cuối cùng. Hai đầu lò quay được nối với 2 chuyển tiếp mềm, từ quay qua tĩnh, bảo 
đảm cho dòng dung dịch nguyên liệu vào cũng như dòng sản phẩm chảy ra ngoài liên 
tục mà toàn bộ hệ thống vẫn luôn kín. Tại tâm lò quay được đặt ống tròn xuyên suốt lò 
quay, ống này chứa các cặp nhiệt điện để đo nhiệt độ trong suốt chiều dài lò quay. Lò 
quay được gia nhiệt từ bên ngoài bằng bếp gia nhiệt, bằng than hay bằng ga. Lò quay 
được bảo ôn bằng lớp cách nhiệt cần thiết. Dòng sản phẩm sau khi đi qua vách ngăn 
tròn cuối cùng, chia ra hai dòng lỏng và khí, dòng khí CO2 thoát ra ngoài qua chuyển 
tiếp mềm, còn dung dịch chảy ra ngoài nhờ có các gàu múc và phễu chuyên dụng đặt ở 
bên trong lò quay.  
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(11) 41227 

(21) 1-2013-02696 (51) 7 G01R 31/02 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Quốc Duy  (VN)

Số 27 Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống đèn báo vỏ máy bị rò điện

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đèn báo vỏ máy bị rò điện sử dụng cơ chế phát sáng của 
đèn neon, khi được cấp điện áp bằng hoặc lớn hơn điện áp mồi sáng của đèn neon thì 
đèn neon này sẽ phát sáng. Điện áp mồi sáng đèn neon được chọn khoảng 60V, nếu 
điện áp cấp cho đèn neon thấp hơn mức điện áp này thì đèn sẽ không sáng. Nhờ lắp 
mạch cầu phân áp sử dụng các điện trở để tạo ra điểm có điện áp trung tính của hai chân 
điện áp nguồn, điểm có điện áp trung tính này sẽ được nối điện vào đèn neon. Bình 
thường, vỏ máy không bị rò điện, hệ thống đèn báo vỏ máy bị rò điện hoạt động như là 
một mạch hở nên đèn neon không sáng. Nếu vỏ máy bị rò điện, hệ thống đèn báo vỏ 
máy bị rò điện hoạt động như là một mạch kín cấp điện áp bằng một nửa điện áp nguồn 
và kích sáng đèn neon báo rò điện.  

 
 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
29 

(11) 41228 

(21) 1-2013-02697 (51) 7 B65F  3/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2013 
(75) 1. Ngô Thái Nguyên  (VN)

Thôn Liên Hưng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

2. Trần Thái Hùng  (VN) 

Thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(54) Máy xử lý rác thải tổng hợp

  (57)    Sáng chế với mục đích là cung cấp loại thiết bị xử lý rác thải giúp tăng hiệu quả xử lý 
rác, giảm bớt nhân công và giảm bớt sự ô nhiễm môi trường trong quá trình xử lý rác, 
rác sau khi xử lý được phân loại để tiếp tục sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành 
công, nông nghiệp khác. Sáng chế bao gồm các bộ phận như sau: Hệ thống băng tải (1), 
thùng chứa rác và máy (quay đập thô) 2, hệ thống quạt gió (3), lô tải rác (4), hệ thống 
trục dao xử lý rác (5), hệ thống dao xử lý rác (6), hệ thống xay tơi (7), hệ thống cửa 
thoát rác kim loại (8), hệ thống dao đứng (9), hệ thống mô tơ (10).  
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(11) 41229 

(21) 1-2013-02727 (51) 7 B01J 8/00 

(22) 30.08.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Phương pháp lắp ghép thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí 

trên nhiều tầng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp ghép thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí, trong 
trường hợp có nhiều thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí giống nhau và hoạt động song 
song, trên các tầng cao khác nhau để tiết kiệm mặt bằng xây dựng. Các thiết bị phản 
ứng dị thể rắn lỏng khí sẽ dùng chung một trục khuấy đứng duy nhất gồm các trục 
khuấy của các thiết bị phản ứng riêng biệt được nối mềm với nhau và có một hệ thống 
bao gồm mô tơ điện và hộp số chung cho các trục khuấy của các thiết bị phản ứng dị thể 
rắn lỏng khí. Nguyên liệu cho quá trình sản xuất là khí và dung môi cùng với tác nhân 
phản ứng thích hợp được cung cấp từ một bể chứa hay túi khí chung cho cả hệ thống. 
Sản phẩm của phản ứng được lấy từ đáy của từng thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí 
riêng, sau đó được bơm về lưu trữ trong một kho chung duy nhất.  
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(11) 41230 

(21) 1-2013-02728 (51) 7 B01J 8/00 

(22) 30.08.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Tổ hợp thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí có công suất đủ lớn thoả 
mãn yêu cầu được tổ hợp theo nguyên lý tam giác đều từ các thiết bị phản ứng dị thể rắn 
lỏng khí đơn. Nghĩa là các thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng khí có thân hình tròn với 
tam giác đều nội tiếp, các tam giác đều của các thiết bị này sẽ nằm sát nhau và tâm của 
nó là tâm của trục khuấy. Trên các trục khuấy gá hàng loạt các cánh khuấy phẳng, với 
khoảng cách nhất định sao cho khi quay chúng sát nhau, song không va chạm với nhau. 
Trên vùng ngoại vi của thành thiết bị chung của tổ hợp thiết bị phản ứng dị thể rắn lỏng 
khí, bố trí các tấm cản để cho dòng chất lỏng không thể vận chuyển theo hướng quay 
quanh trục khuấy.  
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(11) 41231 

(21) 1-2013-02729 (51) 7 B01D 21/02 

(22) 30.08.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Bể keo tụ, lắng gạn và lọc liên tục

  (57)      Sáng chế đề cập đến bể keo tụ, lắng gạn và lọc liên tục. Dịch thải công nghiệp, chứa cặn 
cần xử lý, được trộn với chất keo tụ thích hợp, như PAC, phèn đơn hay phèn kép, sau đó, 
nó được dẫn đến bể keo tụ, lắng gạn và lọc liên tục, ở đây, cặn kết tủa lắng đọng xuống 
đáy bể được cào một chiều, cào về hố lưu giữ, từ đó cặn được dẫn đến máy lắng gạn ly 
tâm để thu hồi cặn, còn dịch trong, được bơm đi sử dụng. Trong bể, dung dịch còn lại 
với các chất kết tủa song không lắng đọng, được dẫn liên tục đến máy lọc tinh để lọc. 
Có máy bơm dịch trong về nơi sử dụng, còn cặn kết tủa lưu lại trên màng lọc định kỳ 
được gạt xuống hố lưu giữ cặn kết tủa trong bể.  
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(11) 41232 

(21) 1-2013-02730 (51) 7 B01D 45/00 

(22) 30.08.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Tổ hợp máy tách bụi xyclon khô nâng cấp

(57)   Sáng chế đề cập đến tổ hợp máy tách bụi xyclon khô nâng cấp. Bằng cách lấy phần dẫn 
khí vào và tách bụi, và chồng lên nhau các phần này, thu được một dãy đơn tổ hợp các 
xyclon khô. Sự khác nhau chỉ ở miệng thoát, thay vì thoát theo ống dẫn ở trung tâm 
máy, hướng ống thoát ra ngoài chui qua vách của xyclon, với tiết diện không đổi.  
Việc nâng cấp hoạt động của máy qua hai bước như sau, trước tiên ta lót một lớp lưới 
nhiều tầng vào mặt trong của xyclon. Lớp lưới có nhiều tầng, và có  kích thước lỗ lưới 
cũng như khoảng cách giữa chúng phải thích hợp cho các hỗn hợp khí bụi cần xử lý. Sau 
đó là kéo dài đường dẫn khí vào cho đến khoảng 3/5 đường kính xyclon, tạo thành 
đường hầm ép lên lớp lưới. Đường hầm có tiết diện như tiết diện đường dẫn khí vào, nên 
dòng khí chuyển động trong đó gần như không đổi, làm cho bụi tách ra theo hiệu ứng 
của lực ly tâm lớn.  
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(11) 41233 

(21) 1-2013-02731 (51) 7 B01J 21/04 

(22) 30.08.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Vãn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Chất xúc tác cho phản ứng hóa học giữa CO2 và dung dịch 

soda 

  (57)     Hydroxit nhôm là chất xúc tác cho phản ứng giữa khí CO2 với dung dịch soda. Chất xúc 
tác có thể được điều chế từ các nguyên liệu ban đầu khác nhau, ví dụ như phèn đơn, 
phèn kép hay PAC. Sử dụng dung dịch soda hay xút loãng (NaOH) để kết tủa AL(OH)3. 
Kết tủa sau khi lọc cần phải rửa bằng nước cất nhiều lần. Phản ứng giữa CO2 với dung 
dịch soda khi sử dụng xúc tác hydroxit nhôm có thể được tiến hành ở nhiệt độ 35-45oC) 
với thời gian tiếp xúc 40 giây, ta có thể đạt % chuyển hóa CO2 trên 90%.  
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(11) 41234 

(21) 1-2013-02732 (51) 7 B04C 5/181 

(22) 30.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2013 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Tổ hợp máy tách bụi xyclon ướt nâng cấp

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp máy tách bụi xyclon ướt nâng cấp. Bằng cách lấy một xyclon 
tiêu chuẩn có các thông số tối ưu, cắt phần tách bụi ở trên cùng. Ghép nối liên tục các 
đoạn này lại với nhau ta có được một dãy xyclon đơn nâng cấp. Điều cần chú ý ở đây là 
khí thoát ra ngoài không theo ống dẫn trung tâm của xyclon, mà được dẫn qua thành 
thiết bị, với trở lực không đổi. Tập hợp nhiều dãy đơn lại với nhau ta sẽ có được tổ hợp 
máy tách bụi xyclon ướt nâng cấp thoả mãn yêu cầu của thực tiễn công nghiệp.  
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(11) 41235 

(21) 1-2013-02760 (51) 7 F02C 7/00 

(22) 05.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2013 
(75) Trần Doãn Hoà  (VN) 

Số nhà 55, tổ 1, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
(54) Hệ thống tuabin chất lưu quay tròn nhờ các phản áp lực và áp 

lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tuabin chất lưu quay tròn nhờ các phản áp lực và áp lực 
bao gồm: bộ phận cố định có vỏ để che chắn và chịu lực, ống đầu vào theo phương thẳng 
đứng cho phép chất lưu có áp lực lớn hoặc rất lớn chảy qua, cơ cấu liên kết quay cho 
phép tuabin phản áp lực và tuabin áp lực quay khi có tác động của dòng chất lưu phun từ 
các ống vòi phun cong. Các ống vòi phun cong này được bố trí trên trục quay của tuabin 
phản áp lực, khi chất lưu phun từ các ống vòi phun cong, các miệng vòi phun bị các phản 
áp lực tác dụng lên làm cho nó quay tròn và dẫn động tuabin phản áp lực quay. Tuabin 
áp lực được bố trí có các cánh tuabin bao xung quanh bên ngoài các miệng vòi phun 
cong để chất lưu phun từ các ống vòi phun cong vào các cánh tuabin này dẫn động 
tuabin áp lực quay theo chiều ngược lại với tuabin phản áp lực. Do vậy, sáng chế có thể 
khai thác được năng lượng của cả áp lực và phản áp lực sinh ra từ dòng chất lưu có áp 
lực lớn.  
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(11) 41236 

(21) 1-2013-02761 (51) 7 E04B 5/32 

(22) 05.09.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Đinh Lê Khánh Quốc  (VN)

111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Sàn chóp cầu bê tông cốt thép

  (57)     Sáng chế đề cập đến sàn chóp cầu bê tông cốt thép trọng lượng nhẹ, độ cứng lớn, vượt 
nhịp lớn. Sàn theo sáng chế có hình lõm chóp cầu bên mặt dưới của sàn. Cốp pha để tạo 
hình lõm chóp cầu cho sàn gồm  những môđun chóp cầu lồi ghép lại đặt trên cốp pha cơ 
sở, được thu hồi và sử dụng nhiều lần.  
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(11) 41237 

(21) 1-2013-02765 (51) 7 E01D  21/00 

(22) 05.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2013 
(71) KUROSAWA CONSTRUCTION CO., LTD.  (JP) 

1-36-7, Wakaba-cho, Chofu-shi, Tokyo, 182-0003 Japan 
(72) Ryohei KOROSAWA (JP), Kei HIRAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xây dựng cầu phủ polyme chuyên dụng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xây dựng cầu SPC thuộc loại xây dựng cầu treo dầm công 
xon để xây dựng khối cầu treo từ khối này sang khối khác bắt đầu từ phần bệ đỡ cầu 
bằng cách đúc bê tông tại chỗ với việc sử dụng xe dịch vụ di động. Phương pháp này bao 
gồm các bước: bố trí bộ phận thép trong của phần bệ đỡ cầu với một chiều dài yêu cầu ở 
một bên của khối cầu treo tiếp theo, ghép nối một đầu của bộ phận thép trong của khối 
cầu treo tiếp theo vào đầu nhô ra của bộ phận thép trong của phần bệ đỡ cầu, làm cho 
đầu kia nhô ra từ khối cầu treo tiếp bởi một chiều dài yêu cầu; lắp bộ phận treo điều 
chỉnh từ xe dịch vụ di động vào đầu phía xa nhô ra và điều chỉnh cao độ của đầu xa nhô 
ra bằng cách sử dụng đai ốc xiết vào phần cuối của bộ phận treo điều chỉnh để xây dựng; 
ghép nối một đầu của bộ phận thép trong vào đầu xa nhô ra của khối cầu treo được xây 
dựng trước đó làm cho đầu bên kia nhô ra một chiều dài yêu cầu, xây dựng khối cầu treo 
trong khi điều chỉnh cao độ của đầu xa và lặp lại các bước xây dựng nêu trên để tạo 
thành các khối tương ứng từ khối này đến khối khác trong chuỗi khối cầu treo.  
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(11) 41238 

(21) 1-2013-02774 (51) 7 C02F 1/00 

(22) 06.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2013 
(71) 1. Trường Đại học Xây Dựng  (VN)

55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

2. Nguyễn Quốc Hòa  (VN) 

Bộ môn cấp thoát nước, Viện khoa học và kỹ thuật môi trường, Trường đại học xây 
dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

3. Phạm Duy Đông   (VN) 

Bộ môn cấp thoát nước, Viện khoa học và kỹ thuật môi trường, Trường đại học xây 
dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Đức Hạ (VN), Trần Hoài Sơn (VN), Trần Thị Việt Nga  (VN) 
(54) Hệ thống xử lý nước mặn và nước lợ thành nước sinh hoạt

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước mặn và nước lợ ở các vùng hạ lưu sông và ven 
biển thành nước cấp sinh hoạt. Hệ thống xử lý nước theo sáng chế bao gồm bộ lọc cát áp 
lực, bộ màng vi lọc, bộ màng siêu lọc, bộ màng lọc nano, bộ màng lọc thẩm thấu ngược 
và các hệ thống bơm, đồng hồ đo áp, thiết bị đo độ muối được thiết kế tích hợp và được 
kiểm soát hoạt động bằng thiết bị điều khiển lập trình PLC. Hệ thống có thể được lắp đặt 
cố định tại chỗ hoặc di động với điện năng tiêu thụ từ 0,5 đến 7,59 kwh/m3.  
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(11) 41239 

(21) 1-2013-02775 (51) 7 C02F 9/00 

(22) 06.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2013 
(71) 1. Trường Đại học Xây Dựng  (VN)

55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

2. Trần Hữu Uyển  (VN) 

Bộ môn cấp thoát nước, Viện khoa học và kỹ thuật môi trường, Trường đại học xây 
dựng, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Đức Hạ (VN), Dương Thu Hằng (VN), Trần Hoài Sơn (VN), Trần Thị Việt Nga 
(VN), Nguyễn Việt Anh (VN) 

(54) Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp bia và nước giải khát

  (57)     Sáng chế này đề cập đến hệ thống xử lý nước thải công nghiệp bia và nước giải khát với 
hàm lượng hữu cơ tính theo BOD5 trong nước thải đầu vào cao (từ 500 đến 3000 mg/L) 
đảm bảo các quy định xả thải theo mức A của QCVN 40:201 l/BTNMT với công suất 
trên 100 m3/ngày .  
Hệ thống bao gồm các công trình xử lý sinh học yếm khí trong bể UAF, xử lý hiếu khí 
bằng bùn hoạt tính kết hợp lọc màng trong bể MBR đặt ngập và các công trình xử lý bùn 
thải bằng phương pháp lên men yếm khí để thu hồi CH4. Hệ thống được điều khiển tự 
động bằng bộ điều khiển khả lập trình (PLC) với thông số đầu vào là hàm lượng oxy hòa 
tan, COD, TSS,... Hệ thống có thể thiết kế tách rời hoặc tích hợp trong 1 công trình trong 
trường hợp cần thiết.  
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(11) 41240 

(21) 1-2013-02880 (51) 7 F26B 9/08 

(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, phố 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(54) Máy sấy liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy sấy liên tục có nhiều tầng chồng lên nhau, trong đó đáy của 
mỗi tầng có lớp vỏ chứa chất tải nhiệt để cấp nhiệt cho quá trình sấy và hai khung (2, 3). 
Nhờ có hệ thống mô tơ điện và hộp số cùng với bánh xe lệch tâm và tay quay nên khung 
(2) có thể chuyển động qua lại dọc theo các ổ trượt của các trục được định vị vào sàn của 
máy sấy, và khung (3) có thể chuyển động dọc theo các bánh xe lăn (28). Hai khung 
(2,3) được nối với nhau và tạo thành cào một chiều để khi các vật liệu sấy được cung cấp 
cho tầng trên cùng của máy sấy, thì các cào một chiều sẽ cào vật liệu sấy di chuyển dọc 
theo tầng trên cùng và rơi xuống tầng dưới, sau đó cào một chiều của tầng này sẽ cào 
tiếp để vật liệu sấy được di chuyển đến phía cuối và tự động rơi xuống tầng dưới. Cứ như 
vậy, vật liệu sấy sẽ được di chuyển dọc theo các tầng của máy sấy cho đến khi khô, và 
sản phẩm sẽ được đưa ra ngoài bằng vít tải liên tục. Để tăng quá trình truyền nhiệt, mặt 
dưới các tầng của máy sấy được lắp nhiều tấm tản nhiệt. Khí thải sau khi sấy được máy 
hút khí thải đưa đến nơi xử lý nếu cần thiết.  
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(11) 41241 

(21) 1-2013-02881 (51) 7 B01J 8/00 

(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Quy trình thu CO2 từ khí thải công nghiệp dưới dạng CO2 lỏng 

sạch thực phẩm 

  (57)     Hiện nay trong công nghiệp người ta tách CO2 ra khỏi khí thải công nghiệp bằng dung 
môi ethanolamine, quy trình này đã được Mỹ cấp bằng sáng chế từ 1930. Vì phương 
pháp này có nhiều nhược điểm, nên giá thành CO2 thu được theo phương pháp này quá 
đắt. Nhằm khắc phục các nhược điểm của phương pháp ethanolamine, chúng tôi nghiên 
cứu sử dụng dung dịch soda thay cho ethanolamine.  
Nhờ việc nghiên cứu thành công thiết bị phản ứng dị thể rắn-lỏng-khí (TBPUDT RLK) 
mới, cũng như tìm ra chất xúc tác cho phản ứng giữa CO2 với dung dịch soda, mà chúng 
tôi có thể thực thi phản ứng giữa CO2 và dung dịch 20% TL soda một cách liên tục, 
chuyển hóa CO2 trên 90% với thời gian lưu trữ khoảng 40 giây. Sản phẩm của phản ứng 
là cặn kết tủa NaHCO3 được dẫn đến phân hủy ở nhiệt độ 100- 120oC, dung dịch soda 
được quay vòng sử dụng để thu CO2 tiếp. Khí CO2 thu được, được bơm nén hóa lỏng 
chứa trong kim loại cao áp.  
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(11) 41242 

(21) 1-2013-02882 (51) 7 B01J 8/00 

(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Quy trình thu CO2 từ khí thải công nghiệp duới dạng bột ẩm 

NaHCO3 

  (57)    Hiện nay trong công nghiệp người ta thu CO2 từ khí thải công nghệp bằng dung môi 
MDT-Ethanolamin theo sáng chế USP số 1783901, 1931. Cách đây không lâu các tác 
giả Nhật Bản đã nâng cấp phương pháp trên đây, và đã đăng ký sáng chế JP 1993- 
337334(1993.12.21). Phương pháp sử dụng hợp chất amin có nhiều nhược điểm.  
Nhờ việc nghiên cứu thành công một số loại thiết bị mới, cũng như tìm ra chất xúc tác 
cho phản ứng này, mà chúng ta có thể thu CO2 từ khí thải công nghiệp với chuyển hóa 
CO2 trên 90% , thời gian tiếp xúc khoảng 40 giây. Sản phẩm của phản ứng là dung dịch 
chứa cặn kết tủa NaHCO3 được dẫn qua bể lắng gạn tự nhiên, sau đó cặn lắng gạn được 
lọc để cho ta sản phẩm xuất xưởng là bột ẩm NaHCO3, dung dịch trong, sau bể lắng gạn 
và sau máy lọc tách cặn kết tủa, được xử lý nhiệt ở 100 oC trong thời gian 3-5 phút, để 
thu hồi CO2 và quay vòng sử dụng dung dịch soda.  
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(11) 41243 

(21) 1-2013-02883 (51) 7 B01D 47/00 

(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Nguyễn Dần  (VN) 

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, A10-18, số 357 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Quy trình không bã thải để xử lý và tận dụng khí thải công 

nghiệp 

  (57)     Trong thực tế, tồn tại nhiều qui trình xử lý khí thải công nghiệp, tuy nhiên hầu hết các 
qui trình này được áp dụng để xử lý một loạt khí thải đặc biệt nào đó, thông thường công 
suất không lớn, và quy trình sử dụng không thuộc loại quy trình không bã thải. Chúng 
tôi đã nghiên cứu thành công một số chủng loại thiết bị mới, và sử dụng chúng cho quy 
trình việc xử lý và tận dụng khí thải công nghiệp. Bụi có trong khí thải được thu hồi như 
là sản phẩm công nghiệp, các oxit axit độc hại được xử lý. Qui trình đề xuất để có thể xử 
lý và tận dụng dòng khí thải công nghiệp lớn thoát ra từ những nhà máy nhiệt điện. Khí 
thải sau xử lý không còn bụi, không còn hóa chất độc hại, và là nguyên liệu  thích hợp 
để thu CO2 và sản xuất ni tơ công nghiệp.  
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(11) 41244 

(21) 1-2013-02889 (51) 7 A43B  013/00 

(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2013 
(71) DEAN SHOES COMPANY LTD.  (TW) 

No. 97, Gongye 20th Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan 
(72) James HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đế giày tổ hợp dùng cho giày dép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đế giày tổ hợp dùng cho giày dép, bao gồm 
các bước: tạo phôi đế giữa có bọt và đế ngoài cao su chưa lưu hoá; tráng keo dán lên một 
mặt của đế ngoài cao su chưa lưu hoá; phủ đế ngoài cao su chưa lưu hóa phủ keo dán 
bằng lớp lót tháo được; ép nhiệt đế ngoài cao su chưa lưu hoá tráng keo dán và lớp lót 
tháo được để chuyển đế ngoài cao su chưa lưu hoá thành đế ngoài cao su lưu hoá và có ít 
nhất một phần keo dán di chuyển vào đế ngoài cao su lưu hoá; tháo bỏ lớp lót tháo được 
khỏi đế ngoài cao su lưu hoá tráng keo dán; và đúc ép đế ngoài cao su lưu hoá tráng keo 
dán và phôi đế giữa có bọt trong khuôn ở nhiệt độ cao để tạo thành đế giày tổ hợp, làm 
cho phôi đế giữa có bọt được tạo hình thành đế giữa có bọt mật độ cao, nhỏ hơn và tích 
hợp với đế ngoài cao su lưu hoá nhờ keo dán.   
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(11) 41245 

(21) 1-2013-02895 (51) 7 E02D 5/00 

(22) 13.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2013 
(71) ANSHIN GUARANTEE SERVICE CO., LTD.  (JP) 

3-1-33 Himebara, Matsuyama-shi, Ehime-Ken 791-8012, Japan 
(72) HOTTA, Makoto (JP), NINOMIYA, Hisanao  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị chế tạo cọc nhồi

(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo cọc nhồi, trong đó kết cấu của cọc nhồi được 
chế tạo dưới dạng cọc đá dăm bằng cách cho đá dăm, sỏi cuội hoặc vật liệu tương tự có 
độ đầm chặt nhất định có thể được thực hiện một cách có hiệu quả trong thời gian ngắn 
và ngoài ra sáng chế cũng đề cập đến thiết bị chế tạo cọc nhồi bằng cách sử dụng theo 
phương phương chế tạo này. 
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(11) 41246 

(21) 1-2013-02918 (51) 7 G01B 11/00 

(22) 17.09.2013 (43) 25.03.2015 
(75) Hoàng Duy Bảo  (VN) 

ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
(54) Thiết bị đo góc trong không gian ba chiều sử dụng tia laze

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo góc trong không gian ba chiều sử dụng tia laze, thiết bị 
này bao gồm: một đĩa chia độ có phương song song với mặt đất (1), đĩa chia độ có 
phương vuông góc với mặt đất (2), các đèn laze (3,4,5), các kim chỉ (6,7), robot (8), khi 
thực hiện đo, robot (8) được điều khiển đến vị trí xác định. Khi đo theo phương song 
song với mặt đất, các đèn laze (3, 4) chiếu sáng, hai tia laze tạo thành hai cạnh ảo theo 
phương nằm ngang trong không gian, đèn laze (4) quét 180o ứng với từng vị trí kim chỉ 
(6) sẽ chỉ trị số góc đo thực tế trên đĩa chia độ (1). Khi đo theo phương vuông góc với 
mặt đất, các đèn laze (3, 5) chiếu sáng, hai tia laze tạo thành hai cạnh ảo theo phương 
thẳng đứng trong không gian, đèn laze (5) quét 180o ứng với từng vị trí kim chỉ (6) sẽ 
chỉ trị số góc đo thực tế trên đĩa chia độ (7).  
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(11) 41247 

(21) 1-2013-02933 (51) 7 F02C 7/00 

(22) 18.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2013 
(75) Trương Định  (VN) 

Đồng Tâm, Cù Bị, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 
(54) Tuabin chạy bằng khí nén

  (57)      Sáng chế đề cập đến tuabin chạy bằng khí nén vận hành nhờ các dòng khí, có áp suất dư 
cao, đơn lẻ hoặc chung nhiều dòng khí từ một nguồn hoặc nhiều nguồn khác nhau. 
Tuabin chạy bằng khí nén theo sáng chế bao gồm: phần stato có bố trí nhiều ống có 
dạng hình chữ U và chữ L cách nhau, có cùng độ nghiêng và thẳng hàng với nhau; phần 
roto có bố trí các miệng lỗ tiếp nhận chuyển dòng khí từ phần stato, được bố trí cạnh 
nhau tạo ra nhiều phần lỗ trên roto, trong đó từng cặp lỗ song song, thông nhau tạo 
thành  nhiều ống có dạng hình chữ U cách đều nhau, nghiêng theo góc nghiêng phù hợp 
với các đoạn ống ở stato sao cho tạo thành một phần ống thẳng hàng và thông nhau để 
dòng khí có thể được dẫn từ stato qua roto và ngược lại nhờ các phần ống này. Khi cho 
các dòng khí có áp suất cao vào, các dòng khí này sẽ di chuyển trong từng ống dẫn dòng 
khí và di chuyển qua lại giữa hai phần stato và roto của tuabin chạy bằng khí nén từ 
phần đầu đến phần cuối và tác động vào đĩa công tác bên ngoài, đĩa công tác bên ngoài 
này có thể được sử dụng hoặc không trong các trường hợp khác nhau; dòng khí này sẽ 
tác động lên roto làm tuabin chạy bằng khí nén hoạt động nhờ lực đẩy và phản lực.   
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(11) 41248 

(21) 1-2013-02950 (51) 7 A01K  31/00 

(22) 19.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2013 
(71) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa  

(VN) 

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Lê Hữu Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình di đàn chim yến

  (57)     Sáng chế đề xuất qui trình di chuyển đàn chim yến đến địa điểm thích hợp để sinh sống 
và làm tổ, cụ thể là nhà yến hoặc hang đã cải tạo nhằm phát triển bền vững nghề nuôi 
yến khai thác tổ yến (yến sào), qui trình bao gồm: (a) kiểm tra địa điểm về nhiệt độ, độ 
ẩm, độ sáng và vận tốc gió và biện pháp chống thiên địch; (b) tạo và duy trì mùi và âm 
thanh đặc trưng của đàn yến tại địa điểm; (c) vận chuyển chim yến đến địa điểm; (d) để 
chim yến hồi phục và làm quen với địa điểm trong điều kiện yên tĩnh; và (e) thả chim 
vào địa điểm.  
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(11) 41249 

(21) 1-2013-02951 (51) 7 A01K  31/12 

(22) 19.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2013 
(71) Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa  

(VN) 

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Lê Hữu Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình cải tạo hang yến

  (57)    Sáng chế đề xuất qui trình cải tạo hang tự nhiên để chim yến sinh sống và làm tổ, qui 
trình bao gồm: (a) kiểm tra địa điểm về các yếu tố vi khí hậu bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, 
ánh sáng và vận tốc gió; (b) cải tạo để loại trừ các yếu tố bất lợi và để các yếu tố vi khí 
hậu đạt tiêu chuẩn môi trường để phát triển dàn chim yến.  
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(11) 41250 

(21) 1-2013-03414 (51) 7 B01J  38/10,  31/02,  23/755,  23/42 

(22) 18.09.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2012/007470 18.09.2012 (87) WO2013/176346 28.11.2013 
(30) 10-2012-0056040      25.05.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2013 
(71) LG CHEM, LTD.  (KR) 

20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Dae Chul (KR), EOM, Sung Shik (KR), KO, Dong Hyun  (KR), HONG, Moo Ho  

(KR), KWON, O Hak  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tái sinh chất xúc tác hydro hóa

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tái sinh chất xúc tác hydro hóa. Cụ thể hơn, sáng chế 
đề cập đến phương pháp tái sinh chất xúc tác hydro hóa đã bị ức chế hoạt tính xúc tác 
trong quá trình hydro hóa sản phẩm hydroformyl hóa để tạo thành rượu bằng cách dừng 
sự hydro hóa trong lò phản ứng hydro hóa ở pha tĩnh trong đó chất xúc tác hyđro hóa 
được hóa rắn và phun khí hydro dưới nhiệt độ cao và áp suất chuẩn vào. Phương pháp 
này có hiệu quả ở chỗ có thể thu lại được chất xúc tác, hydro hóa đã bị ức chế hoạt tính 
xúc tác một cách có hiệu quả bằng quá trình đơn giản.  
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(11) 41251 

(21) 1-2013-03415 (51) 7 B01J  31/12,  31/24, C07C  47/02,  

45/50 
(22) 18.09.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2012/007465 18.09.2012 (87) WO2013/176345 28.11.2013 
(30) 10-2012-0055114      24.05.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2013 
(71) LG CHEM, LTD.  (KR) 

20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea  
(72) KO, Dong Hyun  (KR), EOM, Sung Shik (KR), KWON, O Hak  (KR), YANG, Hye 

Won (KR), CHOI, Jae Hui  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm xúc tác để hydroformyl hóa và quy trình 

hydroformyl hóa sử dụng chế phẩm xúc tác này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm xúc tác cho phản ứng hydroformyl hóa các hợp chất 
olefin, bao gồm phân tử phosphin đặc hiệu và chất xúc tác kim loại chuyển tiếp, và quy 
trình hydroformyl hóa sử dụng chế phẩm xúc tác này. Thông qua quy trình hydroformyl 
hóa sử dụng chế phẩm xúc tác theo sáng chế, tính chọn lọc thích hợp của iso-andehyt có 
thể được duy trì, độ ổn định xúc tác có thể được cải thiện, lượng của phối tử được sử 
dụng có thể được giảm đi và có thể thu được hoạt tính xúc tác vượt trội.  
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(11) 41252 

(21) 1-2013-03581 (51) 7 G06F  15/00 

(22) 13.11.2013 (43) 25.03.2015 
(30) 10-2013-0106170 04.09.2013 KR 
(71) MARKANY INC  (KR) 

10F, Ssanglim bldg, 151-11, Ssanglim-dong, Chung-gu, Seoul, Korea 
(72) CHOI, Jong-Uk (KR), CHO, Joo Won (KR), Yusep Rosmansyah (ID) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống quản lý tài liệu kiểu kết hợp

  (57)      Sáng chế đề cập tới hệ thống quản lý tài liệu kiểu kết hợp bao gồm thiết bị servơ và thiết 
bị khách hàng, thiết bị servơ bao gồm cơ sở dữ liệu tài liệu có trong thiết bị servơ, cơ sở 
dữ liệu nhân sự, cơ sở dữ liệu chính sách, và bộ điều khiển kết hợp được nối với các hệ 
thống quản lý nhiệm vụ, vì thế các hệ thống quản lý nhiệm vụ được cài đặt bởi các nhà 
cung cấp khác nhau có thể được kiểm soát theo cách kết hợp, trong đó các hệ thống 
quản lý nhiệm vụ dùng chung cơ sở dữ liệu nhân sự và cơ sở dữ liệu chính sách bằng 
cách sử dụng bộ điều khiển kết hợp. Hơn nữa, thiết bị khách hàng bao gồm bộ phận 
giám sát, bộ điều khiển, bộ phận giữ tài liệu, và bộ phận đảm bảo an toàn tài liệu được 
làm thích ứng để truy tìm một dữ liệu văn bản từ tệp tài liệu điện tử, tìm kiếm các từ liên 
quan tới thông tin thương mại từ dữ liệu văn bản truy tìm được, tính toán điểm số bộc lộ 
dựa trên số lần mà các từ liên quan tới thông tin thương mại tìm kiếm được và thông tin 
thiết lập cấp tài liệu, gán một cấp tài liệu cho tệp tài liệu điện tử dựa trên điểm số bộc lộ, 
và chèn một dấu mờ vào văn bản của tệp tài liệu điện tử sẽ được hiển thị trên thiết bị 
khách hàng.  
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(11) 41253 

(21) 1-2013-03582 (51) 7 G06F  21/00 

(22) 13.11.2013 (43) 25.03.2015 
(30) 10-2013-0106169 04.09.2013 KR 
(71) MARKANY INC  (KR) 

10F, Ssanglim bldg, 151-11, Ssanglim-dong, Chung-gu, Seoul, Korea 
(72) CHOI, Jong-Uk (KR), CHO, Joo Won (KR), Yusep Rosmansyah (ID) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị tăng cường an ninh thông 

tin thương mại 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp, hệ thống và thiết bị để nâng cao độ an toàn thông tin 
thương mại. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: giám sát việc tạo ra và các 
thay đổi của tệp tài liệu điện tử, tiếp nhận tệp chính sách có thông tin thiết lập cấp tài 
liệu và chính sách về an toàn, tìm kiếm các từ liên quan tới thông tin thương mại từ dữ 
liệu văn bản được truy tìm từ tệp tài liệu điện tử, tính toán điểm số bộc lộ của tệp tài liệu 
điện tử dựa trên số lần mà các từ liên quan tới thông tin thương mại tìm kiếm được và 
thông tin thiết lập cấp tài liệu, gán một cấp tài liệu cho tệp tài liệu điện tử dựa trên điểm 
số bộc lộ, và chèn dấu mờ vào văn bản của tệp tài liệu điện tử sẽ được hiển thị trên thiết 
bị khách hàng dựa trên thông tin cá nhân của người dùng được tiếp nhận từ servơ. Do 
đó, sự rò rỉ của các tài liệu thương mại đối với các tệp tài liệu điện tử có thông tin 
thương mại có thể được ngăn chặn bằng cách tạo ra các biện pháp đảm bảo an toàn trước 
và các biện pháp đảm bảo an toàn sau chắc chắn hơn so với các biện pháp thông thường.  
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(11) 41254 

(21) 1-2013-03835 (51) 7 F24F  1/01 

(22) 05.12.2013 (43) 25.03.2015 
(30) 10-2013-0106840 05.09.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2013 
(75) ABDULJABBAR ABDULLA ALI GARGARSH  (AE) 

Office 109, Bank Saderat, Bank Street, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị làm mát và phương pháp làm mát sử dụng thiết bị này

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị làm mát và phương pháp làm mát sử dụng thiết bị làm mát. 
Thiết bị làm mát do sáng chế đề xuất bao gồm máy nén để nén chất làm lạnh; bộ ngưng 
để hóa lỏng chất làm lạnh ở nhiệt độ cao/áp suất cao nén trong máy nén; bộ giãn nở làm 
cho chất làm lạnh trong bộ ngưng thành chất làm lạnh ở nhiệt độ thấp/áp suất thấp; dàn 
bay hơi tiếp nhận chất làm lạnh trong bộ giãn nở để trao đổi nhiệt giữa chất làm lạnh ở 
nhiệt độ thấp/áp suất thấp và không khí bên ngoài để làm bay hơi chất làm lạnh; và cụm 
làm mát để làm mát không khí nạp đang thổi vào trong cụm này để trao đổi nhiệt với 
chất làm lạnh trong bộ ngưng.  
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(11) 41255 

(21) 1-2013-03970 (51) 7 A23J  3/00 

(22) 16.12.2013 (43) 25.03.2015 
(30) 14/029,685 17.09.2013 US 
(71) BAXCO PHARMACEUTICAL, INC.  (US) 

205 Lemon Creek, Walnut, California 91789, United States of America 
(72) Dennis WONG  (US), Horst KRUPP (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm làm ngọt dinh dưỡng

  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm làm ngọt chứa: một hoặc nhiều glyconutrient và erytritol. 
Theo một phương án, chế phẩm làm ngọt chứa glucoza, galactoza, manoza, fucoza, N-
axetylglueosamin, N-axetylgalactosamin, axit N- axetylneuraminic, xyloza và erytntol.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
61 

(11) 41256 

(21) 1-2013-04024 (51) 7 F16G 13 

(22) 20.12.2013 (43) 25.03.2015 
(30) 102132969 12.09.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2013 
(71) KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 41, Chung Shan Road, Xinhua District, Tainan City, Taiwan 
(72) Daniel WU (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xích truyền động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xích truyền động gồm có các mắt xích (2) được liên kết nối tiếp, 
mỗi mắt xích (2) bao gồm cặp má xích thứ nhất (3) và cặp má xích thứ hai (3’) được nối 
với nhau bằng chốt nối (4). Mỗi má xích thứ nhất (3) gồm có các đoạn má xích bên 
trong (31) và bên ngoài (32) được nối với nhau bằng đoạn nối (33). Các đoạn nối (33) 
xác định khoảng trống ăn khớp răng đĩa xích (34) ở giữa chúng. Hai mặt chống kẹt 
(313) của các đoạn má xích bên trong (31) được sắp thẳng hàng đồng trục với nhau để 
mở rộng đầu thuôn (315) của khoảng trống ăn khớp răng đĩa xích (34) sao cho quá trình 
răng đĩa xích (91) đi vào khoảng trống ăn khớp răng đĩa xích (34) không bị kẹt đầu 
thuôn (315).  
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(11) 41257 

(21) 1-2013-04033 (51) 7 C10B  47/00, C10G  11/00 

(22) 20.12.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2013 
(71) Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (PVPro)  (VN)

Số 4 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Thanh Tùng (VN), Nguyễn Thị Lê Nhơn (VN), Trần Văn Trí (VN) 
(54) Quy trình crackinh nhựa thải bằng phương pháp crackinh 

nhiệt và crackinh xúc tác sử dụng chất xúc tác crackinh 

tầng sôi (FCC) thải từ các nhà máy lọc dầu 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình crackinh nhựa thải bằng cách sử dụng chất xúc tác crackinh 
tầng sôi (fluid crackinh catalyst- FCC) thải từ nhà máy lọc dầu, trong đó nhựa thải được 
crackinh nhiệt sơ bộ để giảm độ nhớt, sau đó tiến hành crackinh xúc tác, nhờ đó làm 
giảm được hiện tượng bít tắc chất xúc tác và hiện tượng cốc hóa trên bề mặt chất xúc tác 
gây ra bởi các phân tử polyme lớn. Ngoài ra, bằng cách crackinh xúc tác, hiệu suất thu 
hồi các phân đoạn lỏng được tăng lên. Đồng thời, quy trình theo sáng chế cũng tận dụng 
được một lượng lớn chất xúc tác FCC thải từ các nhà máy lọc dầu, do đó làm giảm chi 
phí sản xuất của quy trình.  
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(11) 41258 

(21) 1-2014-00178 (51) 7 G06T  7/00, G06K  9/62, G06T  

9/00,  11/00 
(22) 27.07.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/SE2012/050851 27.07.2012 (87) WO2013/015740 A1 31.01.2013 
(30) 1150724-1      28.07.2011 SE 

61/512,617      28.07.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2014 
(71) MEDETECT AB  (SE) 

Medicon Village, S-223 81 Lund, Sweden 
(72) ERJEFAELT, Jonas (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phân biệt các vùng trong các chuỗi của N ảnh số 

sơ cấp, phương pháp hiển thị hoá các mật độ tế bào nằm trong 

phần cắt mô sinh học và phương pháp hiển thị hoá phân bố ba 

chiều của nhiều mật độ phân bố tế bào và các cấu trúc tế bào 

nằm trong cùng một không gian ba chiều trong mẫu mô sinh 

học 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp phân biệt các vùng trong các chuỗi của N ảnh số sơ cấp, 
phương pháp này bao gồm các bước: tạo ra các chuỗi các hình ảnh bao gồm các vùng 

đánh dấu chưa được xác định; đánh giá mọi hình ảnh 1n cho 1 n N theo tiêu chí lựa 
chọn định trước và xác định các vùng đánh dấu ảnh làm các vùng đánh dấu chưa được 
xác định đáp ứng tiêu chí lựa chọn định trước; tạo ra ảnh mới (1mới); và chèn các vùng 
đánh dấu ảnh mới trong ảnh mới (1mới); các vùng đánh dấu ảnh mới nêu trên có cùng 
hình dạng và vị trí làm các vùng đánh dấu ảnh có mặt trong ảnh 1n nhưng không ở trong 
ảnh 1n-1, và các vùng đánh dấu ảnh mới nêu trên có thể nhận diện được trong ảnh mới 
nhờ đặc điểm duy nhất. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp hiển thị hoá các 
mật độ tế bào nằm trong phần cắt mô sinh học. Và sáng chế còn đề xuất phương pháp 
hiển thị hoá phân bố ba chiều của nhiều mật độ phân bố tế bào và các cấu trúc tế bào 
nằm trong cùng một không gian ba chiều trong mẫu mô sinh học.  
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(11) 41259 

(21) 1-2014-00200 (51) 7 G06Q  30/06 

(22) 31.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2012/087974 31.12.2012 (87) WO 2013/102422 A1 11.07.2013 
(30) 201210002896.8      06.01.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2014 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) SUN, Liang (CN), DENG, Huifang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp lập nhóm mua hàng bằng điện thoại di động, nền 

và vật ghi đọc được bằng máy để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lập nhóm mua hàng bằng điện thoại di động, phương 
pháp bao gồm các bước: thu nhận yêu cầu lập nhóm được khởi tạo bởi người sử dụng 
điện thoại di động bất kỳ thông qua nền cung cấp dịch vụ dựa vào vị trí (LBS); gửi thông 
tin mời lập nhóm tới người sử dụng điện thoại di động đáp ứng yêu cầu về vị trí địa lý 
thông qua nền LBS; ghi nhận người sử dụng điện thoại di động chấp nhận thông tin mời; 
giới thiệu dịch vụ mua theo nhóm tương ứng khi số lượng những người sử dụng điện 
thoại di động ghi nhận đạt tới ngưỡng định trước. Sáng chế còn đề cập đến nền mua theo 
nhóm bằng điện thoại di động. Theo đó, giải pháp có thể cải thiện mức độ chính xác khi 
đưa ra thông tin.  
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(11) 41260 

(21) 1-2014-00218 (51) 7 E04C 1/00 

(22) 21.01.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(75) Nguyễn Văn Nam  (VN)

12 đường số 1, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Gạch xây âm dương 

  (57)    Sáng chế đề cập đến gạch xây âm dương. Sản phẩm này được nghiên cứu và chế tạo 
nhằm khắc phục những hạn chế của các loại gạch truyền thống có trước đó. Với các chi 
tiết khác biệt như sống gạch hình bán nguyệt là phần lồi của viên gạch và máng gạch là 
phần lõm của viên gạch được kết hợp với vữa xây tạo nên sự gắn kết bền vững giữa các 
viên gạch với nhau trong bức tường. Ngoài ra, sự gắn kết của các viên gạch với nhau 
trong một bức tường còn được tăng thêm nhờ bố trí các rãnh chạy dọc trong máng gạch 
và trên sống gạch. So với gạch truyền thống, xây bằng gạch âm dương sẽ tiết kiệm được 
vữa xây, giảm thời gian xây, tăng năng suất lao động, thi công, thao tác đơn giản và dễ 
dàng hơn so với gạch truyền thống. Sản phẩm gạch xây âm dương nếu được áp dụng 
trong thực tế có ý nghĩa kinh tế và xã hội cao vì giá thành sản xuất không tăng so với 
sản phẩm gạch truyền thống. Xây bằng gạch âm dương sẽ giảm được đáng kể lượng vữa 
xây, góp phần bảo vệ môi trường.  
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(11) 41261 

(21) 1-2014-00432 (51) 7 A23K  1/16 

(22) 21.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/083235 21.12.2012 (87) WO/2013/183189 12.12.2013 
(30) 2012-131308 08.06.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2014 
(71) 1. TOHOKU UNIVERSITY  (JP) 

1-1, Katahira, 2-chome, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, 9808577, Japan 
2. MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO., LTD.  (JP) 
5-6-4, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 1048439, Japan 

(72) NISHIOKA Shunichiro (JP), ISHIKAWA Eri (JP), TSUKADA Toshimi  (JP), KATO 
Masamori (JP), TOYOMIZU Masaaki (JP), KIKUSATO Motoi (JP), KAMIZONO 
Tomomi (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất phụ gia cho thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và 

phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất chất phụ gia cho thức ăn chăn nuôi có thể cải thiện 
năng suất tăng trưởng và chất lượng thịt của vật nuôi, và có thể cải thiện vị ngon của 
thức ăn chăn nuôi; thức ăn chăn nuôi; và phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi, và các 
mục đích này có thể được giải quyết bằng chất phụ gia cho thức ăn chăn nuôi chứa ít 

nhất một hoặc hai hoặc nhiều polyphenol thu được từ EFB, -tocopherol thu được từ 
EFB và xyloza thu được từ EFB, thức ăn chăn nuôi chứa chất phụ gia cho thức ăn chăn 
nuôi được bổ sung vào nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,05 đến 20% trọng lượng chất khô, và phương pháp sản xuất thức ăn chăn 
nuôi này.  
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(11) 41262 

(21) 1-2014-00461 (51) 7 A61F  13/02 

(22) 13.02.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2819/DEL/2013 24.09.2013 IN 
(71) SANFREUND CORPORATION  (JP) 

20-3 Hongo 1-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hideo UENO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dụng cụ bôi thuốc 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dụng cụ bôi thuốc (1) trong đó nhiều miếng xốp cao su sử dụng 
một lần (5a-5c), vải hoặc nhựa được gắn vào dụng cụ bôi thuốc (1) từ trước, miếng xốp 
cao su, vải hoặc nhựa đã sử dụng được thay thế lần lượt và miếng xốp cao su, vải hoặc 
nhựa chưa sử dụng (mới) (5a-5c) dùng để bôi thuốc (2) lên da. Ví dụ, nó được dùng để 
bôi thuốc giảm đau hoặc thuốc kháng viêm và/hoặc thuốc trị ngứa và thuốc chống viêm 
có thể được chứa trong dụng cụ bôi thuốc, trong đó nhiều miếng xốp cao su sử dụng 
một lần (5a-5c), vải hoặc nhựa được gắn vào miếng xốp cao su (6), vải hoặc nhựa sẵn 
có.  
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(11) 41263 

(21) 1-2014-00470 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 

(22) 14.02.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 10-2013-0112589 23.09.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) OH, Hwa Young (KR), JEONG, Seung Hyeon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ rung (100) bao gồm: vỏ (110) có khoảng không bên trong; chi 
tiết đàn hồi (120) gồm có phần làm cố định vỏ (132) gắn với vỏ, phần lắp chi tiết áp điện 
(144) đối diện với phần làm cố định vỏ, và phần lắp vật nặng (146) liền kề với phần làm 
cố định vỏ; chi tiết áp điện (150) được gắn vào phần lắp chi tiết áp điện; và vật nặng 
(160) được gắn với phần lắp vật nặng; trong đó chi tiết đàn hồi có dạng cong khép kín.   
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(11) 41264 

(21) 1-2014-00504 (51) 7 B65G  47/91, B25J  9/06,  13/08, 

G01B  11/00 
(22) 30.07.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/MY2013/000137 30.07.2013 (87) WO 2013/183984 12.12.2013 
(30) PI 2012700339      05.06.2012 MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.02.2014 
(71) PENTAMASTER ENGINEERING (M) SDN BHD  (MY) 

Plot 18 & 19, Technoplex, Medan Bayan Lepas, Taman Perindustrian Bayan Lepas, 
Phase IV, Bayan Lepas 11900 Pulau Pinang, Malaysia 

(72) CHUAH, Choon Bin (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị và phương pháp vận chuyển găng tay

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển găng tay (100) từ băng tải (200) bao gồm: 
camera (10); cơ cấu gắp (20) gồm có cặp tay kẹp trong (21) và hai cặp tay kẹp ngoài 
(22); cặp cảm biến (30); tay máy (40) lắp với cơ cấu gắp (20); bộ xử lý. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp vận chuyển găng tay (100) từ băng tải (200), phương pháp bao 
gồm các bước: xác định vị trí phần cổ tay (101) của găng tay (100) trên băng tải (200) 
bằng việc chụp hình ảnh trên băng tải (200) nhờ camera (10) và sự phân tích hình ảnh 
nhờ bộ xử lý; việc sử dụng tay máy (40) để di chuyển cơ cấu gắp (20) tới phần cổ tay đã 
được xác định vị trí (101); kẹp phần cổ tay (101) bằng cặp tay kẹp trong (21) của cơ cấu 
gắp (20) và nâng găng tay (100) nhờ sự rút lại của cặp tay kẹp trong (21), phát hiện vị trí 
găng tay (100) bằng việc sử dụng cặp cảm biến (30); mở găng tay (100) nhờ việc kẹp và 
trượt tách xa nhau của hai cặp tay kẹp ngoài (22); dịch chuyển găng tay (100) về phía 
máy trạm (300) bằng cách sử dụng tay máy (40); chuyển găng tay (100) cho máy trạm 
(300) bởi sự bắt khớp găng tay (100) cho máy trạm (300).  
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(11) 41265 

(21) 1-2014-00612 (51) 7 H02J  7/00, B60L  11/18, B60W  

10/26,  20/00 
(22) 26.07.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/048366 26.07.2012 (87) WO 2013/016554 A2 31.01.2013 
(30) 61/551,900      26.07.2011 US 

61/511,887      26.07.2011 US 
61/511,880      26.07.2011 US 
61/534,772      14.09.2011 US 
61/534,753      14.09.2011 US 
61/534,761      14.09.2011 US 
61/557,170      08.11.2011 US 
61/581,566      21.02.2012 US 
61/601,404      21.02.2012 US 
61/601,949      22.02.2012 US 
61/601,953      22.02.2012 US 
61/647,936      16.05.2012 US 
61/647,941      16.05.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2014 
(71) GOGORO, INC.  (KY) 

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman 
Islands 

(72) TAYLOR, Matthew, Whiting (US), WU, Yi-Tsung (TW), LUKE, Hok-Sum, Horace 
(US), HUNG, Huang-Cheng (TW) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống an toàn và phương pháp vận hành hệ thống an toàn 

cho thiết bị trữ điện năng xách tay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống an toàn và phương pháp vận hành hệ thống an toàn cho 
thiết bị trữ điện năng xách tay. Mạng lưới gồm các máy thu thập, nạp điện và phân phối 
sẽ thu thập, nạp điện và phân phối thiết bị trữ điện năng xách tay (ví dụ, ăcquy, siêu tụ 
hoặc tụ có điện dung cực lớn). Để tránh trộm cắp và giả mạo thiết bị trữ điện năng xách 
tay, theo cách ngầm định, mỗi thiết bị trữ điện năng xách tay được khoá vào và kết nối 
vận hành với xe mà nó cung cấp điện năng cho xe đó trừ khi xe đang ở gần máy thu 
thập, nạp điện và phân phối hoặc thiết bị ngoài được phép khác như thiết bị ở trung tâm 
dịch vụ chăm sóc xe. Khi đang ở gần máy thu thập, nạp điện và phân phối hoặc thiết bị 
ngoài được phép khác, cơ cấu khoá trong xe hoặc trong thiết bị trữ điện năng xách tay 
mở khoá và cho phép thiết bị trữ điện năng xách tay được trao đổi hoặc được phục vụ.  
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(11) 41266 

(21) 1-2014-00761 (51) 7 A47B  47/04,  61/00 

(22) 23.04.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2012/057354 23.04.2012 (87) WO/2013/020721 14.02.2013 
(30) AN2011U000056      10.08.2011 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2015 
(75) TONTARELLI, SERGIO  (IT) 

123, Via Verdi, 1-60022 Castelfidardo (AN) (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kết cấu lắp ráp dạng môđun bằng chất dẻo dùng làm đồ nội 

thất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp ráp dạng mô đun được tạo ra từ nhiều- mô đun thu được 
từ việc đúc các vật liệu bằng chất dẻo và thích hợp cho việc tổ hợp các mô đun này với 
nhau tùy ý người dùng nhằm thu được các kết cấu có hình dạng và kích thước khác 
nhau, ưu tiên dùng làm tủ.  
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(11) 41267 

(21) 1-2014-00776 (51) 7 B60K  6/20, F02B  7/04 

(22) 14.09.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/055303 14.09.2012 (87) WO 2013/043479 28.03.2013 
(30) 61/626,012      19.09.2011 US 

61/550,507      24.10.2011 US 
13/613,273      13.09.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2014 
(71) NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORPORATION  (US) 

23205 Mereantile Road, Beachwood, Ohio 44122, United States of America 
(72) Sunggyu LEE  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Động cơ đốt trong của xe và quy trình tạo hyđro dùng cho 

động cơ đốt trong này  

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình tạo hyđro, trong đó hyđro được tạo ra từ metanol và nước 
trong điều kiện nhiệt độ và áp suất siêu tới hạn mà không cần chất xúc tác. Đồng thời 
sáng chế cũng đề cập đến động cơ đốt trong có khả năng tạo hyđro bằng cách sử dụng 
nguồn nhiệt của hệ thống khí thải của động cơ đốt trong để đạt được nhiệt độ siêu tới 
hạn.  
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(11) 41268 

(21) 1-2014-00806 (51) 7 H02K  16/04,  17/08 

(22) 13.03.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-194928 20.09.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2014 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Taizo TOMIOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ cảm ứng và phương pháp chế tạo động cơ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ cảm ứng bao gồm nhiều thanh dẫn từ (6) được lắp vào và 
được bố trí trong lõi rôto theo chiều chu vi tròn, và các vòng bọc (5) được nối với nhiều 
thanh dẫn từ để khiến hai đầu tương ứng của nó được nối điện. Mỗi thanh dẫn từ bao 
gồm phần kim loại dạng thanh thứ nhất (17), và hai phần kim loại thứ hai (18) được nối 
với cả hai đầu của nó. Phần kim loại thứ hai được tạo nên ở dạng khối đặc. Các phần 
kim loại thứ nhất (17) và thứ hai (18) được nối với nhau bằng cách hàn ma sát xoay hoặc 
hàn ma sát.  
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(11) 41269 

(21) 1-2014-00984 (51) 7 A44C  25/00 

(22) 27.03.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-190211 13.09.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2014 
(71) CROSSFOR CO., LTD.  (JP) 

1-2-60 Asake, Kofu-city, Yamanashi 400-0862, Japan 
(72) Hidetaka Dobashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Đồng sự (DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
(54) Đồ trang sức 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ trang sức có vòng thứ hai (31) và vòng thứ tư (33) được lắp cố 
định vào phần giữ trang sức (5) để bề mặt nằm ngang (7a) (mặt trước của đồ trang sức) 
có vị trí hướng lên một góc alpha nằm khoảng từ 5o đến 45o theo hướng trọng lực. Khi 
sử dụng, ví dụ, có thể xoay chi tiết gá đầu tiên (61) và chi tiết gá thứ hai (63) một góc 
tương ứng với góc alpha.  
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(11) 41270 

(21) 1-2014-01026 (51) 7 B22C  1/22 

(22) 31.08.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/072159 31.08.2012 (87) WO/2013/031947 07.03.2013 
(30) 2011-189265 31.08.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) IWAMOTO, Ryoji (JP), YOSHIDA, Akira (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm kết dính để tạo các khuôn đúc tự hóa cứng và 

phương pháp sản xuất khuôn đúc bằng cách sử dụng chế phẩm 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính để tạo các khuôn đúc tự hóa cứng có khả năng 
tăng tốc độ hóa cứng và độ bền của khuôn, và có tính ổn định bảo quản cao; và phương 
pháp sản xuất khuôn đúc bằng cách sử dụng chế phẩm này. Chế phẩm kết dính để tạo 
các khuôn đúc tự hóa cứng theo sáng chế chứa nhựa furan và hợp chất ion, trong đó hợp 
chất ion chứa ít nhất một anion được chọn từ nhóm bao gồm ion hyđogensulfat, ion 
sulfit, pyroion sulfit, ion thiosulfat, ion thionat và ion ®ithionit; lượng của anion nằm 
trong khoảng từ 0,006 đến 0,60 phần theo khối lượng so với 100 phần theo khối lượng 
của nhựa furan; và chế phẩm có độ pH là 6 hoặc thấp hơn ở 25 độ C.  
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(11) 41271 

(21) 1-2014-01075 (51) 7 C09K  5/04, C10M  171/00, F25B  

9/00 
(22) 05.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IN2012/000797 05.12.2012 (87) WO 2013/186784 19.12.2013 
(30) 2336/CHE/2012      12.06.2012 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2014 
(75) SESHAMANI, VARADARAJAN  (IN) 

No. 56, Defence Colony, 100 ft. Road, Indiranagar, Karnataka, Bangalore 560 038, 
India 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp chất làm lạnh không có cloflocacbon (CFC) dùng 

trong hệ thống phân cấp tự động nhiều giai đoạn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất làm lạnh dùng trong hệ thống làm lạnh nhiệt độ siêu 
thấp và sinh hàn ghép tầng tự động nhiều giai đoạn. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến hỗn 
hợp chất làm lạnh chứa một hyđrocloflocacbon (HCFC) và tỷ lệ lớn bao gồm 
hyđroflocacbon (HFC), flocacbon, hyđrocacbon và khí tự nhiên. Cụ thể hơn là, sáng chế 
đề cập đến hỗn hợp chất làm lạnh không cháy và không độc không có cloflocacbon 
(CFC). Hơn nữa, sáng chế nhằm đề xuất hỗn hợp chất làm lạnh có thể phá hủy ôzôn 
(ODP) thấp và cả thế làm nóng địa cầu (GWP) thấp. 
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(11) 41272 

(21) 1-2014-01250 (51) 7 C07D  277/66, A61K  31/428, A61P  

31/18, C07D  417/04,  417/10,  
417/14,  471/04,  487/04,  491/06,  
498/04 

(22) 19.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/037483 19.04.2013 (87) WO2013/159064 24.10.2013 
(30) 61/636,602      20.04.2012 US 

61/718,165      24.10.2012 US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) BABAOGLU, Kerim (US), BRlZGYS, Gediminas (US), CHA, Jake (US), CHEN, 

Xiaowu (US), GUO, Hongyan  (CN), HALCOMB, Randall, L. (US), HAN, Xiaochun 
(CN), HUANG, Richard (CA), LIU, Hongtao (CN), MCFADDEN, Ryan (US), 
MITCHELL, Michael, L. (US), Ql, Yingmei (CN), ROETHLE, Paul, A. (US), XU, 
Lianhong (US), YANG, Hong (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất axit benzothiazol-6-yl axetic và dược phẩm chứa hợp 

chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I'  
 
 

 
trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả, và muối của nó. Sáng chế còn 
đề cập đến quy trình điều chế, dược phẩm chứa hợp chất này và sản phẩm trung gian hữu 
dụng để điều chế nó.  
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(11) 41273 

(21) 1-2014-01263 (51) 7 B65D  41/12 

(22) 24.07.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/047949 24.07.2012 (87) WO2013/052194 11.04.2013 
(30) 13/267,264      06.10.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2015 
(75) FRISHMAN, ABE  (US) 

2924 Cambridgeshire, Carrollton, TX 75007, United States of America 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nắp có kích thước giảm dùng cho miệng đồ chứa và phương 

pháp chế tạo nắp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp có kích thước giảm dùng cho miệng đồ chứa bao gồm phần tấm 
được làm lượn sóng để tăng độ cứng vững và tiết kiệm vật liệu hơn so với có nắp không 
được làm lượn sóng. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo nắp này.  
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(11) 41274 

(21) 1-2014-01427 (51) 7 B01F  3/04, C02F  1/46, B08B  3/08, 

C02F  1/68 
(22) 24.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/003297 24.05.2013 (87) WO 2013/175800 A1 28.11.2013 
(30) 2012-118979 24.05.2012 JP 

2013-043350 05.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(71) TECH CORPORATION CO., LTD.  (JP) 

2-6, Mikawa-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-0029, Japan 
(72) NAKAMOTO, Yoshinori (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Thiết bị tạo nước điện phân có bọt mịn và phương pháp tạo 

nước điện phân có bọt mịn 

  (57)     Sáng chế đề xuất nước điện phân chứa khí clo và khí hydro, trong đó nước điện phân có 
độ bền lưu giữ được cải thiện và mang lại hiệu quả làm sạch thỏa đáng.  
Trong thiết bị tạo nước điện phân có bọt mịn và phương pháp tạo nước điện phân có bọt 
mịn. máy điện phân có cấu trúc ba buồng được đề xuất gồm buồng anot (1) với điện cực 
anot, buồng catot (2) với điện cực catot, buồng trung gian (3), và màng chắn (4) và (5) 
được lắp giữa buồng trung gian với từng buồng anot và buồng catot. Thùng chứa nước 
điện phân có tính axit (10) và thùng chứa nước điện phân có tính kiềm (11) được lắp đặt 
kề máy này. Các thùng chứa tương ứng thông với buồng anot và buồng catot bằng các 
ống dẫn. Từng thùng chứa tương ứng thông với máy tạo bọt nano (14). Các máy tạo ra 
khí clo và nước điện phân có bọt nano bằng khí clo và nước điện phân có tính axit được 
tạo ra ở buồng anot và tạo ra nước điện phân có bọt nano hyđro bằng khí hyđro và nước 
điện phân có tính kiềm được tạo ra ở buồng catot.  
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(11) 41275 

(21) 1-2014-01566 (51) 7 H04W  28/02,  48/00 

(22) 20.08.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/FI2012/050793 20.08.2012 (87) WO/2013/057360 25.04.2013 
(30) 13/275,813 18.10.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2014 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Jarkko KNECKT (FI), Mika KASSLlN (FI), Eng Hwee ONG (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để lọc danh sách trong yêu cầu 

không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp, thiết bị và sản phẩm chương trình máy tính. Các 
phương án thực hiện được ưu tiên của sáng chế được bộc lộ để cải thiện khả năng phát 
hiện của các mạng không dây. Trong các phương án thực hiện được ưu tiên làm ví dụ 
của sáng chế, phương pháp bao gồm bước: truyền tin nhắn không dây bao gồm danh 
sách của một hoặc nhiều thiết bị không dây, mà phản hồi không được mong đợi từ đó; 
và nhận không phản hồi hoặc nhiều phản hồi hơn từ một hoặc nhiều thiết bị không dây 
khác không ở trên danh sách.  
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(11) 41276 

(21) 1-2014-01605 (51) 7 B66C  1/02 

(22) 16.11.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/065547 16.11.2012 (87) WO/2013/074943 23.05.2013 
(30) 13/299,890      18.11.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2015 
(71) NIKE INTERNATIONAL LTD.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) REGAN, Patrick Conall (US), LEE, Kuo-Hung (TW), CHANG, Chih-Chi (TW), 

JEAN, Ming-Feng (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy hút chân không có nhiều khe hở

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút chân không có nhiều khe hở bao gồm máy hút chân không 
phân tán có số lượng khe hở được phân tán trên một vùng để thao tác phần vật liệu, như 
vải dệt, lưới, quần áo và bọt xốp. Máy hút chân không có nhiều khe hở còn bao gồm 
máy hút chân không tinh chế có cặp khe hở cho phép máy hút chân không tinh chế thao 
tác các phần vật liệu nhỏ hơn so với các phần được thao tác bởi máy hút chân không 
phân tán Ngoài ra, còn có thiết bị cố định (ví dụ như bộ hàn siêu âm) cũng có thể được 
kết hợp để tạo thành máy hút chân không có nhiều khe hở.  
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(11) 41277 

(21) 1-2014-01757 (51) 7 G07D  11/00, F16H  7/02, B65H  

5/06 
(22) 26.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/073168 26.03.2013 (87) WO 2013/174176 A1 28.11.2013 
(30) 201210168762.3      25.05.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2014 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) YIN, Fazhi (CN), LIANG, Guoyou (CN), HA, Yanwen  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển cơ cấu lưu trữ trên cơ sở 

dẫn động năng lượng đơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển cơ cấu lưu trữ trên cơ sở dẫn động năng 
lượng đơn. Cơ cấu lưu trữ trên cơ sở dẫn động năng lượng đơn bao gồm con lăn dẫn 
động (11), động cơ dẫn động (10), các con lăn bị dẫn động (4,8), và dải băng (2). Con 
lăn dẫn động (11) được bố trí trên động cơ dẫn động (10). Con lăn dẫn động (11) và các 
con lăn bị dẫn động (4,8) được nối với nhau nhờ dải băng (2). Phương pháp điều khiển 
bao gồm các bước sau : 1) phát hiện mômen quán tính I1 của con lăn dẫn động (11), bán 
kính R của con lăn dẫn động (11), bán kính r của con lăn bị dẫn động (4,8) và mômen 
quán tính I2 của con lăn bị dẫn động khi động cơ dẫn động cần được dừng lại; và 2) điều 

khiển mômen hãm M1 của động cơ dẫn động sao cho M1Il xrxM2/(I2xR), trong đó M2 
là mômen xoắn của con lăn bị dẫn động. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống điều khiển 
cơ cấu lưu trữ trên cơ sở dẫn động năng lượng đơn, khi mômen hãm M1 của động cơ dẫn 
động được điều khiển sao cho nhỏ hơn hoặc bằng I1xrxM2/(I2xR), có thể đảm bảo rằng 
con lăn dẫn động (11) và các con lăn bị dẫn động (4,8) vẫn duy trì được trạng thái hoạt 
động trong quá trình giảm vận tốc cho đến khi hoàn toàn dừng lại, các quãng đường 
quay là bằng nhau và dải băng (2) được kéo căng.  
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(21) 1-2014-01759 (51) 7 F16C  13/04 

(22) 29.05.2014 (43) 25.03.2015 
(30) JP2013-175781 27.08.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2014 
(71) KATSURA COMPANY, LTD.  (JP) 

Urban Square Yokohama 8F., No.1-1, Sakae-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 221-0052 Japan 

(72) Shunichi Kato (JP), Fumio Toki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Van giảm áp chuyên dùng cho khí dầu mỏ hoá lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van giảm áp chuyên dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng không cần sử 
dụng quá nhiều sức mà vẫn có thể dễ dàng tháo lắp van giảm áp này. Ngoài ra, van có 
thể phòng tránh sự gãy của cần quay, không phát sinh rò rỉ khí ga trong thời gian dài. 
Đồng thời, có thể tháo lắp an toàn van giảm áp.  
Bố trí một cặp mấu hãm (14a) bắt chặt vào phần vành (37) của thùng chứa (35) để di 
chuyển khóa (14) có mấu hãm (14a) lên xuống nhờ vào trục cam (13) lắp đặt ở cặp trục 
xoay (11). Có thể quay cặp trục xoay (11) bằng cách điều khiển quay cần tay (10). Di 
chuyển theo chiều lên xuống tay đòn điều chỉnh áp suất (23) bằng cách quay trục quay 
(16) của cần quay có cấu tạo riêng rẽ với cần tay (10). Điều khiển tay đòn van (28) đóng 
mở van tự đóng của thùng chứa (35) bằng cách di chuyển tay đòn điều chỉnh áp suất 
(23).  
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(11) 41279 

(21) 1-2014-01760 (51) 7 F16H  9/12, F16G  5/06 

(22) 29.05.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-177448 29.08.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kazuyoshi TAKADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Đai hình chữ V, bộ truyền động dạng đai và phương tiện giao 

thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đai hình chữ V (23) được cuốn quanh puli dẫn động (21) để được 
kẹp giữa các bánh răng thứ nhất (21A) và bánh răng thứ hai (21B) và được cuốn quanh 
puli bị dẫn động (22) để được kẹp  giữa các bánh răng thứ nhất (22A) và bánh răng thứ 
hai (22B). Đai hình chữ V (23) bao gồm lớp cao su giữa (43) mà các lõi (46) được đặt 
vào trong đó; lớp cao su trên (44) đuợc bố trí bên trên lớp cao su giữa (43); và lớp cao su 
dưới (42) được bố trí bên dưới lớp cao su giữa (43). Mỗi độ dài trong số độ dài của phần 
lõi (46) được lộ ra ngoài qua mặt bên phía trái thứ nhất (51L) và độ dài của phần lõi (46) 
đuợc lộ ra ngoài qua mặt bên phía phải thứ nhất (51R) bằng hoặc nhỏ hơn so với một 
nửa độ dài của lõi (46).  
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(11) 41280 

(21) 1-2014-01830 (51) 7 B65H  29/52 

(22) 01.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/073553 01.04.2013 (87) WO2014/000487 03.01.2014 
(30) 201210214243.6      26.06.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2014 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) KANG, Jianxin  (CN), WU, Hongjun (CN), LAI, Zhongwu (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sắp xếp vật thể dạng tờ

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị sắp xếp vật thể dạng tờ (4) được bố trí ở một đầu của đường 
dẫn vận chuyển vật thể dạng tờ (3) để đỡ và xếp gọn vật thể dạng tờ. Thiết bị này bao 
gồm: tấm mang (41) để tiếp nhận và đỡ vật thể dạng tờ được phân phối bởi đường dẫn 
vận chuyển (3); cơ cấu chặn (42) đối diện với cửa ra ở đầu của đường dẫn vận chuyển 
(3) và được sử dụng để ngăn không cho vật thể dạng tờ di chuyển tiếp về phía trước, cơ 
cấu chặn (42) này bao gồm tấm chặn phần tập hợp (421) có mối nối chồng với tấm 
mang (41) để tạo ra khoang tiếp nhận nhằm tiếp nhận vật thể dạng tờ; và phần hình cung 
(411) kéo dài và cong về phía tấm chặn phần tập hợp (421) được bố trí ở đầu của tấm 
mang (41) ở cách xa đường dẫn vận chuyển (3), phần hình cung (411) chồng với tấm 
chặn phần tập hợp (421). Thiết bị sắp xếp vật thể dạng tờ (4) cho phép giải quyết theo 
cách hữu hiệu vấn đề là các vật thể dạng tờ được phân phối ở tốc độ cao bị gấp lại hoặc 
thậm chí chặn cửa ra.  
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(11) 41281 

(21) 1-2014-01891 (51) 7 C07D  239/56, A61K  31/4166,  

31/4178, A61P  9/00, C07D  401/04,  
401/10,  403/04,  405/04,  409/04,  
417/04,  471/04 

(22) 28.10.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2012/055949 28.10.2012 (87) WO/2013/068875 16.05.2013 
(30) 61/558,605 11.11.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2014 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America 
(72) CARPINO, Philip, Albert; (US), CONN, Edward, Lee (US), HEPWORTH, David (US), 

KUNG, Daniel, Wei-Shung  (US), ROCKE, Benjamin, Neil (US), RUGGERI, Roger, 
Benjamin (US), WARMUS, Joseph, Scott (US), ZHANG, Yan (CN), DOW, Rober,t 
Lee (US), DOWLING, Matthew, Scott (US), ORR, Suvi, Tuula, Marjukka (US), 
SAMMONS, Matthew, Forrest (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 2-thiopyrimidinon và dược phẩm chứa hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế myeloperoxidaza, dược phẩm chứa chúng và chất ức 
chế này được sử dụng để điều trị bệnh, ví dụ, bệnh tim mạch.  
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(11) 41282 

(21) 1-2014-01908 (51) 7 C11D  9/38,  9/40,  13/00,  11/04 

(22) 11.06.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2014 
(71) Công ty cổ phần Hoa Lan  (VN)

Thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 
(72) Nguyễn Thị Đông (VN) 
(54) Xà phòng dạng bánh và phương pháp sản xuất xà phòng này

  (57)    Sáng chế đề cập đến xà phòng dạng bánh có khả năng diệt khuẩn tốt, có cấu trúc đặc 
chắc, xà phòng này chứa: 
(i) nền xà phòng có hoạt tính tẩy rửa với lượng nằm trong khoảng từ 45 đến 97% khối 
lượng, trong đó nền xà phòng này là sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa giữa cùi dừa 
tươi (Cocos nucifera) nghiền nhỏ và dung dịch natri hydroxyt vμ/hoÆc kali hydroxyt;  
(ii) bột than tre (Bambusoideae) với lượng từ 1 đến 20% khối luợng;   
(iii) bột nghệ đen với lượng từ 1 đến 5% khối lượng; và  
(iv) dịch ngưng tụ từ hơi của quá trình nhiệt phân cây tre để tạo ra than tre nêu trên với 
lượng từ 0,1 đến 3% khối lượng.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất xà phòng này.  
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(11) 41283 

(21) 1-2014-01916 (51) 7 F02M  59/26,  59/44 

(22) 26.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/054968 26.02.2013 (87) WO2013/129401 06.09.2013 
(30) 2012-044676 29.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2014 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) Yasuyuki KOMADA (JP), Koji EDO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bơm phun nhiên liệu và động cơ đốt trong có bơm phun nhiên 

liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm phun nhiên liệu trong đó vòng bịt kín được tạo ra giữa bề mặt 
theo chu vi ngoài của phần trục của đế van tăng áp và bề mặt theo chu vi trong của ống 
lót pit tông được ngăn ngừa không bị hư hỏng, nhờ đó nâng cao tuổi thọ của vòng bịt 
kín. Lỗ ngang (25) được tạo ra trên bề mặt theo chu vi ngoài của ống lót pit tông (5). Lỗ 
ngang (25) nối thông phần trong của phần lõm (21) và khe hở được tạo ra giữa bề mặt 
theo chu vi ngoài của phần trục (4a) của đế van tăng áp (4) và bề mặt theo chu vi trong 
của ống lót pit tông (5). Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến động cơ đốt trong có bơm 
phun nhiên liệu này.  
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(11) 41284 

(21) 1-2014-02044 (51) 7 G06K  17/00, B60R  16/02,  16/023 

(22) 25.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/083457 25.12.2012 (87) WO2013/099860 04.07.2013 
(30) 2011-283643 26.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2014 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) Saku IEUJI (JP), Yoshifumi HAYAKAWA (JP), Hisaji TAKEUCHI (JP), Nobuyuki 

OWARl (JP), Masato KATO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống truyền và nhận dữ liệu, phương pháp truyền và nhận 

dữ liệu, thiết bị xử lý thông tin và vật ghi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền và nhận dữ liệu, phương pháp truyền và nhận dữ 
liệu, thiết bị xử lý thông tin và vật ghi. Theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất thiết bị xử 
lý thông tin (110) được tạo cấu hình để thực hiện việc  xử lý thông tin, và thẻ IC (130) 
được tạo cấu hình để nhận dữ liệu từ thiết bị xử lý thông tin (110) và lưu giữ dữ liệu 
nhận được trong trường hợp thẻ IC (130) được kích hoạt bằng cách nhận điện năng được 
cung cấp từ thiết bị xử lý thông tin, truyền và nhận dữ liệu vào và ra khỏi bộ phận đọc R 
và lưu giữ dữ liệu nhận được trong trường hợp khi thẻ IC (130) được kích hoạt bằng cách 
nhận sóng điện được truyền từ bộ phận đọc R. Thiết bị xử lý thông tin (110) còn bao 
gồm bộ phận truyền được tạo cấu hình để truyền dữ liệu đến thẻ IC (130), dữ liệu biểu 
thị thông tin được tham chiếu đến trong trường hợp khi thiết bị xử lý thông tin (110) 
không được kích hoạt.  
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(11) 41285 

(21) 1-2014-02045 (51) 7 A43B  23/08,  7/32 

(22) 18.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/MY2012/000297 18.12.2012 (87) WO2013095086 A1 27.03.2013 
(30) PI 2011700201      21.12.2011 MY 
(75) CHEE AH MEE  (MY) 

No.242, Jalan Bandar 13, Taman Melawati, 53100, W.P. Kuala Lumpur, Malaysia 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Giày được gia cố 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày được gia cố (10) bao gồm chi tiết bảo vệ thứ nhất (1) được gắn 
vào bề mặt ngoài của phần trên (21) của giày (10) tại vùng mũi của giày, chi tiết bảo vệ 
thứ hai (3) được gắn vào bề mặt trong của phần trên của giày (10) tại vùng mũi của giày, 
và ít nhất một phương tiện buộc chặt (5) để siết chặt các chi tiết bảo vệ thứ nhất (1) và 
thứ hai (3) với giày (10). Theo một phương án của sáng chế, mỗi chi tiết bảo vệ thứ nhất 
(1) và thứ hai (3) có vành mép (7) và (9) hướng vào trong tương ứng và mở rộng từ các 
cạnh mép đáy của các chi tiết bảo vệ (1,3). Các chi tiết bảo vệ thứ nhất (1) và thứ hai (3) 
có hình đáng của vỏ bọc.  
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(11) 41286 

(21) 1-2014-02066 (51) 7 B21C  43/02 

(22) 30.11.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2012/010300 30.11.2012 (87) WO/2013/187565 19.12.2013 
(30) 10-2012-0063708      14.06.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.06.2014 
(71) BUGOK STAINLESS CO., LTD.  (KR) 

41, Deajeo-ro, Gangseo-gu, Busan, 618-806, Korea 
(72) HONG, Sung-pak (KR), HONG, Wan-pyo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(54) Thiết bị làm sạch vật liệu kim loại được bố trí trong máy 

chuốt sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch vật liệu kim loại được bố trí trong máy chuốt sợi. 
Thiết bị theo sáng chế gồm có: máy chuốt sợi; bệ đỡ chính được bố trí ở một phía của 
máy chuốt sợi và có xi lanh quay ở phần phía dưới của nó; bộ phận làm sạch được nối 
bằng bản lề với đầu trên của bệ đỡ chính và đầu trước của xi lanh quay; và bộ phận tuần 
hoàn dung dịch làm sạch để cung cấp và thu gom dung dịch làm sạch tới và từ bộ phận 
làm sạch. Theo sáng chế, bộ phận làm sạch quay xung quanh bệ đỡ chính nhờ xi lanh 
quay sao cho quá trình chuốt và quá trình làm sạch có thể được thực hiện đồng thời.  
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(21) 1-2014-02091 (51) 7 G06Q  50/10,  50/30, G07B  15/00, 

G08G  1/00 
(22) 15.11.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/079643 15.11.2012 (87) WO2013/099464 04.07.2013 
(30) 2011-288686 28.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2014 
(71) MITSUBlSHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) Yoichi KAMIMURA (JP), Junichi HYODO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phát hiện việc đỗ và chạy xe

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện việc đỗ và chạy xe (110) để phát hiện việc sử dụng 
bãi đỗ và chạy xe, và thiết bị phát hiện việc đỗ và chạy xe (110 ) có bộ phận xác định 
khi bắt đầu sử dụng bãi đỗ xe đến lúc xe khởi động khỏi bãi đỗ, việc sử dụng bãi đỗ đến 
lóe xe chạy được tính thời gian khi bắt đầu sử đụng bãi đỗ xe (P) tới trạm (S) của cơ sở 
giao thông công cộng trong khoảng thời gian cho phép.  
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(11) 41288 

(21) 1-2014-02218 (51) 7 A61K 31/197, A61P 17/02 

(22) 10.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/021029 10.01.2013 (87) WO/2013/106570 18.07.2013 
(30) 61/585,265      11.01.2012 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) NELSON, Jeffrey L. (US), VOSS, Anne C.  (US), BAGGS, Maria G. (US), PAULE, 
Charles L. (US), HEGAZI, Refaat A.  (US), SUAREZ, Fabrizis (US), FANJIANG, 
Gary (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tổ hợp chứa beta-hydroxy-beta-metylbutyrat, arginin và 

glutamin để sử dụng trong điều trị bệnh loét do bệnh đái 

tháo đường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp chứa hyđroxy-beta-metylbutyrat, arginin và glutamin để sử 
dụng trong điều trị bệnh loét do bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân bị mắc bệnh đái tháo 
đường có ít nhất một trong số các dấu hiệu: (a) lượng albumin trong huyết thanh nhỏ 
hơn hoặc bằng 4,0g/dl, và/hoặc (b) Chỉ số mắt cá chân - cánh tay nhỏ hơn 1,0. Sáng chế 
cũng đề cập đến tổ hợp chứa hydroxy-beta-metylbutyrat, arginin và glutamin được sử 
dụng trong việc sản xuất thuốc để điều trị bệnh loét do bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân 
bị mắc bệnh đái tháo đường có ít nhất một trong số các dấu hiệu: (a) lượng albumin 
trong huyết thanh nhỏ hơn hoặc bằng 4,0g/dl, và/hoặc (b) chỉ số mắt cá chân - cánh tay 
nhỏ hơn 1,0. Theo các phương án nhất định, tổ hợp chứa hydroxy-beta-metylbutyrat, 
arginin và glutamin được sử dụng qua đường miệng qua chế phẩm dinh dưỡng.  
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(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 
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of America 

(72) PEDROSA, Jose Maria Lopez (ES), CABRERA, Ricardo Rueda (ES), MARTIN, 
Manuelcristobal Manzano (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa hydrat cacbon để điều trị cho phụ nữ mang 

thai nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sau khi sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hydrat cacbon (hydrat cacbon đơn giản có tốc độ 
tiêu hóa chậm, hydrat cacbon phức tạp, hydrat cacbon không hấp thu và oligosacarit khó 
tiêu) để điều trị cho phụ nữ mang thai, trong đó phương pháp này làm cải thiện sức khỏe 
của trẻ sau khi sinh của phụ nữ mang thai. Sáng chế cũng đề cập đến việc sử dụng chế 
phẩm hydrat cacbon trong việc sản xuất thuốc để điều trị cho phụ nữ mang thai, trong 
đó kết quả điều trị cải thiện sức khỏe của trẻ sau  khi sinh của phụ nữ mang thai. Việc 
cải thiện này có thể làm giảm bớt ít nhất một tác dụng bất lợi cho sức khỏe trong thời 
gian dài và/hoặc cải thiện sự phát triển và sự hình thành cơ bắp của trẻ sau khi sinh. Chế 
phẩm chứa hydrat cacbon cũng có thể được sử dụng cho phụ nữ trong thời gian cho bú 
để cải thiện sức khỏe của trẻ sau khi sinh.  
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(30) 61/578,811      21.12.2011 US 
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(72) WONDKA, Anthony, D. (US), BHATNAGAR, Anish (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị phân tích nồng độ chất và phương pháp xác định nồng 

độ chất trong hơi thở bệnh nhân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân tích nồng độ chất trong hơi thở của bệnh nhân. Thiết 
bị này có thể bao gồm khoang chứa mẫu thử, bộ phận phân tích tốc độ thở, bộ phận phân 
tích khí và bộ xử lý. Khoang chứa mẫu thử bao gồm cửa nạp tiếp nhận hơi thở. Bộ phận 
phân tích tốc độ thở xác định tốc độ của phần hơi thở. Bộ phận phân tích khí xác định 
nồng độ khí. Bộ xử lý chứa thuật toán xác định độ không đồng nhất của mẫu thử trên cơ 
sở tốc độ, và nồng độ khí đã hiệu chỉnh trên cơ sở độ không đồng nhất này. Theo một số 
phương án, sự hiệu chỉnh khí được xác định một cách độc lập với sự phối hợp của bệnh 
nhân. Thiết bị này có thể được điều chỉnh trên cơ sở khoảng kiểu thở dự tính của bệnh 
nhân dự định đo nồng độ chất trong hơi thở sao cho khoang chứa mẫu thử được nạp mẫu 
khí đồng nhất ở cuối kỳ thở không phụ thuộc kiểu thở của bệnh nhân riêng lẻ. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp xác định nồng độ chất trong hơi thở của bệnh nhân.  
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(54) Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng được làm ổn định chứa tinh 

bột giống sáp tự nhiên và quy trình sản xuất chế phẩm dinh 

dưỡng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng được làm ổn định có hệ chất làm ổn định 
chứa tinh bột hoặc chứa hỗn hợp của tinh bột và maltotrioza, và phương pháp sản xuất 

chế phẩm này. ảnh hưởng của sự thoái hóa thường thấy với chất làm ổn định tinh bột 
hầu như được giảm đi hoặc thậm chí được loại bỏ trong chế phẩm dinh dưỡng theo sáng 
chế.  
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(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kết cấu màng dính dùng để gắn kết

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu màng dùng để gắn kết mà đế giữa được làm bằng bọt EVA 
và đế ngoài được làm bằng cao su được đưa vào khuôn pylon với màng này, màng gắn 
kết được chèn vào giữa, và cả hai trải qua quá trình tạo hình đồng thời ở nhiệt độ cao và 
dưới áp suất, sao cho không cân quy trình rửa, quy trình phủ sơn lót, và quy trình gắn 
kết mà được yêu cầu trong việc sản xuất đế ngoài và đế giữa, không cần thiết bị riêng 
biệt dùng cho các quy trình rửa và gắn kết, số lượng nhân công không cần thiết có thể 
được giảm, và ngoài ra, quá trình sản xuất là thân thiện với môi trường và môi trường 
làm việc có thể được cải thiện.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm bất hoạt vi khuẩn trong thành phần khô và 

phương pháp điều chế chế phẩm dinh dưỡng dạng bột được phối 

trộn khô chứa vi khuẩn bị bất hoạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm bất hoạt vi khuẩn trong thành phần khô bao gồm 
bước xử lý nhiệt thành phần khô. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế chế 
phẩm dinh dưỡng dạng bột được phối trộn khô chứa ít nhất một thành phần khô mà trải 
qua bước xử lý nhiệt làm bất hoạt vi sinh vật đủ để bất hoạt vi khuẩn có mặt trong đó. 
Việc xử lý nhiệt này cho phép kết hợp thành phần khô vào trong chế phẩm dinh dưỡng 
dạng bột được phối trộn khô mà không có nguy cơ nhiễm vi sinh vật đang kể vào trong 
chế phẩm, và hơn nữa, hầu như không làm biến đổi các đặc tính vật lý và chức năng của 
thành phần khô.  
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(54) Máy hút mùi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút mùi với sự tổn hao áp suất tối thiểu và hiệu suất thu gom 
dầu tốt. Máy hút mùi (1) bao gồm quạt (60) để tạo đòng không khí, bộ lọc (10) được bố 
trí ở phía đầu vào của quạt (60) trên đường dẫn dòng của dòng không khí và có các lỗ 
cho phép dòng không khí đi qua, môtơ điện (20) để quay bộ lọc (10) và chi tiết thu gom 
dầu chứa (30) bao quanh chu vi của bộ lọc. Trong đó, quạt (60) tạo ra dòng không khí 
và môtơ điện (20) quay bộ lọc (10), nhờ đó thu gom lượng dầu có trong không khí vào 
chi tiết thu gom dầu chứa (30).  
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(72) FUJIWARA Takayoshi (JP), SASAKI Tomo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy hút mùi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút mùi với sự tổn hao áp suất tối thiểu và năng suất thu gom 
lượng dầu tốt. Máy hút mùi (1) gồm có quạt (60) để ra tạo dòng không khí; bộ lọc (10) 
được bố trí ở phía đầu vào của quạt (60) trên đường dẫn dòng của dòng không khí và có 
các lỗ cho phép dòng không khí đi qua; mô tơ điện (20) để quay bộ lọc (10); chi tiết thu 
gom dầu (30) bao quanh chu vi của bộ lọc; và cụm điều khiển (90) để điều khiển quá 
trình quay quạt (60) và mô tơ điện (20). Trong đó, cụm điều khiển (90) có thể điều khiển 
quá trình quay quạt (60) và mô tơ điện (20) một cách đồng thời.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa công thức có hàm lượng calo thấp chứa nucleotit 

và/hoặc carotenoit có tác dụng làm giảm bệnh béo phì trong 

đời sống sau này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sữa công thức dùng cho nhũ nhi có hàm lượng calo thấp, cụ thể là 
sữa công thức dùng cho nhũ nhi có hàm lượng calo mà chứa ít nhất một nucleotit 
và/hoặc ít nhất một carotenoit để làm giảm các bệnh liên quan đến chứng viêm trong đời 
sống sau này. Cụ thể, sữa công thức dùng cho nhũ nhi có hàm lượng calo giảm này dùng 
để làm giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì trong đời sống sau này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bọt polyuretan cứng, bọt polyisoxyanat và quy trình sản 

xuất bọt cứng này 

  (57)    Sáng chế để cập đến quy trình để sản xuất bọt polyuretan cứng và quy trình sản xuất bọt 
polyisoxyanurat cứng bằng cách sử dụng các polyeteeste polyol nhất định B) có gốc từ 
các axit đicarboxylic thơm, tùy chọn là các polyeste polyol khác C), mà chúng khác với 
thành phần B), và các polyete polyol D), trong đó tỷ lệ khối lượng của tổng các thành 
phần B) và tùy chọn C) đối với thành phần D) là nhỏ hơn 1,6. Sáng chế còn đề cập đến 
các loại bọt cứng có thể thu được theo đó và sử dụng chúng để sản xuất các chi tiết 
nhiều lớp có các lớp ngoài cứng hoặc dẻo. Sáng chế còn đề cập đến các thành phần 
polyol cơ sở.  
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HIRAYAMA, Kenji (JP), KURODA, Masayuki (JP), OISHI, Megumi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị sơn tĩnh điện

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị sơn tĩnh điện mà có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sơn và có 
thể giảm lượng sơn bị lãng phí.  
Khu vực sơn lót tĩnh điện được chia thành khu vực phun sơn thô và khu vực phun sơn 
chính, điện áp -30kV được cấp vào giữa súng phun sơn (5) và  vật cần sơn W trong quá 
trình phun sơn thô, và điện áp -60kV được cấp vào  giữa súng phun sơn (6) và vật cần 
sơn W trong quá trình phun sơn chính.  
Khi phun sơn thô thì điện áp được cấp là thấp, do đó, lượng bong tĩnh điện cũng thấp, và 
lớp sơn được tạo ra mỏng và đồng đều. 
Sau đó, bằng cách tăng điện áp được cấp khi phun sơn chính, thì các hạt sơn sẽ bám chặt 
vào lớp sơn đã được tạo ra trước đó.  

ở đây, lớp sơn đồng đều hơn sẽ được tạo ra bằng cách đảo chiều quay  của giá treo (7) 
trong quá trình phun sơn thô và phun sơn chính. 
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271/62,  271/00, C07D  203/20 
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(86) PCT/US2013/020551 07.01.2013 (87) WO2013/103973 11.07.2013 
(30) 61/631,558      06.01.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2014 
(71) 1. ABIDE THERAPEUTICS, INC.  (US) 

3545 John Hopkins Ct., Suite 250, San Diego, CA 92121, United States of America 
2. THE SCRlPPS RESEARCH lNSTlTUTE  (US) 
Office of Patent Counsel, Tpc-8, 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, 
United States of America 

(72) CISAR, Justin, S. (US), GRlCE, Cheryl, A. (US), JONES, Todd, K. (US), NIPHAKIS, 
Micah, J. (US), CHANG, Jae, Won  (KR), LUM, Kenneth, M. (SG), CRAVATT, 
Benjamin, F. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất carbamat và dược phẩm chứa nó

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất carbamat là chất điều biến của MAGL và/hoặc ABHD6 và 
được dùng làm thuốc điều trị bệnh, quy trình điều chế chúng, và dược phẩm chứa hợp 
chất này ít nhất như là một thành phần hoạt tính. Hợp chất theo sáng chế được dùng để 
điều trị cho đối tượng mắc các bệnh như đau, bệnh ung thư có khối u rắn và/hoặc chứng 
béo phì.  
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(21) 1-2014-02571 (51) 7 A23L  1/305, A23C  9/20, A23L  

1/29 
(22) 21.11.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/066222 21.11.2012 (87) WO2013/101367 04.07.2013 
(30) 61/581,637      30.12.2011 US 

61/581,636      30.12.2011 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 
(72) Mustafa VURMA (US), Kevin B. MAHAN (US), Jeffrey M. BOFP (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng cô đặc và phương pháp tăng 

cường bổ dưỡng cho sữa mẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng cô đặc được dùng để tăng cường bổ 
dưỡng cho sữa mẹ. Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng cô đặc này chứa casein được thủy 
phân hoàn toàn và probiotic tùy chọn. Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng cô đặc theo sáng 
chế có hoạt độ nước thấp và độ pH thấp, nhờ đó làm giảm sự sinh trưởng của vi khuẩn 
trong chế phẩm này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tăng cường bổ dưỡng cho 
sữa mẹ.  
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(21) 1-2014-02583 (51) 7 H04N  21/9352,  21/436 

(22) 29.11.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/082131 29.11.2013 (87) WO 2014/091942 A1 19.06.2014 
(30) 61/737,469 14.12.2012 US 

13/934,473 03.07.2013 US 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) YAMAGISHl Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý thông tin

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin, phương pháp xử lý thông tin, và vật ghi đọc 
được bằng máy tính có thể làm cho người sử dụng nắm bắt nhanh mối tương quan giữa 
các đoạn nội dung mà có thể được hiển thị đồng thời và thông tin mà nó được hiển thị 
tách biệt. Theo khía cạnh thứ nhất của sáng chế, thiết bị xử lý thông tin kết hợp với thiết 
bị đầu cuối để tạo cấu hình hệ thống mạng gia đình bao gồm: bộ phận thiết đặt thuộc 
tính khung nhìn được tạo cấu hình để thiết đặt thuộc tính khung nhìn tới cửa sổ được bố 
trí trên màn hình để hiển thị đoạn nội dung được tái tạo; bộ phận công bố được tạo cấu 
hình để công bố lệnh được thích ứng để yêu cầu thông báo về thuộc tính khung nhìn 
được thiết đặt tới cửa sổ từ thiết bị đầu cuối tới thiết bị đầu cuối; và bộ phận thông báo 
được tạo cấu hình để thông báo thiết bị đầu cuối về thuộc tính khung nhìn của cửa sổ 
đáp lại cuộc gọi của lệnh từ thiết bị đầu cuối. Sáng chế có thể được áp dụng tới hệ thống 
mạng gia đình ứng dụng dịch vụ ACR.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2014 
(71) TOCLAS CORPORATION  (JP) 

1370, NISHIYAMA-CHO, NISHI-KU, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka 432-8001 
Japan 

(72) Hideya KAMIKAWA (JP), Jun MATSUI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hộp lọc nước và thiết bị lọc nước

(57) Sáng chế đề cập đến hộp lọc nước và thiết bị lọc nước mà có thể kéo dài tuổi thọ của 
chúng.  
Hộp lọc nước (30) có cụm tấm than hoạt tính (50) có các phần tấm than hoạt tính (10) 
được bố trí sao cho nước thâm nhập giữa các phần tấm than hoạt tính (10), và chi tiết cửa 
xả (40) có cửa xả (43a). Phần tấm than hoạt tính (10) chứa than hoạt tính (11), có dạng 
tấm, có hốc ở bên trong làm rãnh dẫn nước (2), và cho phép nước chảy qua phần tấm 
than hoạt tính theo hướng từ trong ra ngoài (D4). Nước đi vào trong các phần tấm than 
hoạt tính (10) từ bề mặt ngoài (4) của các phần tấm than hoạt tính (10) đi qua các rãnh 
dẫn nước (2) và chảy ra khỏi cửa xả (43a).  
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(86) PCT/JP2013/052525 05.02.2013 (87) WO 2013/118688 A1 15.08.2013 
(30) 2012-026331 09.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2014 
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11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410032, JP. 
(72) MlNOUCHI, Eri (JP), OSHIDA, Hiroyuki (JP), NODA, Makoto (JP), ASAI, Mariko 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu hoàn thiện bề mặt bức tường và phương pháp hoàn 

thiện bề mặt bức tường 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu hoàn thiện bề mặt bức tường có khả năng tạo một cách hữu 
hiệu bề mặt hoàn thiện có diện tích lớn với độ bằng phẳng tốt và phương pháp hoàn 
thiện bề mặt bức tường. Kết cấu hoàn thiện bề mặt bức tứờng được bố trí trên bề mặt của 
mặt bức tường phía ngoài hoặc mặt bức tường phía trong của bức tường ngôi nhà bao 
gồm các tấm nam châm (2) được bố trí trên bề mặt của vật liệu nền (1) theo các bước 
khoảng cách và được cố định với nền và các vật liệu tấm kim loại được đỡ tháo ra được 
nhờ lực hút bám các phần phía sau của chúng với tấm nam châm tương ứng và được đối 
đầu tương hỗ ở các mặt đầu được tạo ra một cách bằng phẳng của chúng với nhau tạo bề 
mặt hoàn thiện có diện tích lớn. Vật liệu làm phẳng bề mặt (4) có chiều dày để điền đầy 
khe hở được tạo ra ở giữa phần phía sau của vật liệu tấm kim loại (3) và vật liệu nền (1) 
và đỡ một cách bằng phẳng vật liệu tấm kim loại (3) được bố trí ở giữa các tấm nam 
châm tương hỗ.  
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(72) GOLDMAN, David (US), DAWSON, Katherine (US), NIRULA, Ajay (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa đimetyl fumarat và phương pháp bào chế 

dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất, hoặc muối dược dụng, mà chuyển hoá 
thành monometyl fumarat với các thông số dược động học nhất định để điều trị, ngăn 
ngừa hoặc cải thiện bệnh thoái hoá thần kinh bao gồm bệnh đa xơ cứng rải rác, trong đó 
nếu dược phẩm này chứa đimetyl fumarat thì tổng lượng của đimetyl fumarat trong dược 
phẩm này nằm trong khoảng 43% đến khoảng 95% theo khối lượng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất chứa vòng triazin có hoạt tính điều trị bệnh và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức cấu tạo (I), hoặc muối dược dụng hoặc hyđrat 
của nó:  
 

 
 

trong đó vòng A, vòng B, Rl, R2 và R3 là như được xác định trong bản mô tả.  
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(72) JONES, Joe, David (US), YABLONSKY, Al (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chelat hóa cacbon dioxit bao gồm quy trình 

nhiệt phân dựa trên cơ sở hai muối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chelat hoá cacbon dioxit có hiệu quả năng lượng nhờ 
đó khoáng vật canxi silicat và CO2 được biến đổi thành đá vôi và cát sử dụng quy trình 
toả nhiệt hai muối cho phép tuần hoàn nhiệt và hoá chất từ một bước đến một bước 
khác. Theo một phương án, MgCl2 được phản ứng với nước dưới các điều kiện để tạo ra 
Mg(OH)2; và sản phẩm Mg(OH)2 được phản ứng thêm với CaCl2 và cacbon dioxit tạo ra 
MgCl2, CaCO3, và nước.   
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(72) KOSKINEN, Jussi-Pekka (FI), KOSKELA, Jarkko (FI), FREDRIKSSON, Esa (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để kiểm tra các thiết bị không dây

  (57)     Sáng chế đề cập tới các phương pháp và thiết bị, bao gồm các sản phẩm chương trình 
máy tính, được tạo ra để kiểm tra các thiết bị không dây. Theo một khía cạnh, sáng chế 
tạo ra phương pháp. Phương pháp có thể thu, tại thiết bị người dùng, thông tin vị trí được 
cung cấp bởi nút mạng; tạo, bởi thiết bị người dùng, bản báo cáo bao gồm ít nhất một số 
đo và thông tin vị trí thu được được liên kết tới ít nhất một số đo; và gửi, bởi thiết bị 
người dùng, bản báo cáo tới nút mạng, bản báo cáo bao gồm ít nhất một số đo và thông 
tin vị trí thu được. Sáng chế còn đề cập tới thiết bị, các hệ thống, các phương pháp, và 
các vật phẩm liên quan.  
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America 

(72) HOFFMAN, Steven  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm và kit chứa dược phẩm này

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm và kit chứa chất ức chế tyrosin hyđroxylaza; melanin, 
chất hoạt hoá melanin, hoặc hỗn hợp của hai chất này; chất hoạt hoá p450 3A4, và chất 
ức chế leuxin aminopeptiđaza .  
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NEWSOM, Daniel, L. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Lõi đẩy và bộ khuôn ống đúc thổi dùng cho máy sản xuất đồ 

thủy tinh bằng cách ép và thổi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lõi đẩy ép ống đúc thổi (26) dùng cho máy sản xuất đồ thuỷ tinh 
bằng cách ép và thổi. Thân (38) có trục tâm (36) và bề mặt ngoài xoay tròn quanh trục 
tâm và bao gồm ít nhất phần thứ nhất (40) và phần thứ hai (42) nằm cách nhau và phần 
trung gian thứ ba (44) kéo dài giữa các phần thứ nhất và phần thứ hai nằm cách nhau. 
Các phần thứ nhất và phần thứ hai nằm cách nhau là hình nón với góc so với trục không 
lớn hơn 2 độ và phần thứ ba có bề mặt ngoài hình nón với góc so với trục không nhỏ hơn 
4 độ.  
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(11) 41310 

(21) 1-2014-02704 (51) 7 E04G  11/36, B65D  88/12, E04B  

1/343,  5/16, E04H  1/00 
(22) 15.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/AU2013/000127 15.02.2013 (87) WO/2013/120136 22.08.2013 
(30) 2012900570      17.02.2012 AU 
(71) LIFTING POINT PTY LTD.  (AU) 

81 Henry St, Penrith, New South Wales 2750, Australia 
(72) MULLANEY, Nicholas Bruce (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cốp pha làm sẵn để tạo tấm sàn bê tông của kết cấu nhà từ 

côngtenơ vận chuyển điều chỉnh được độ cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cốp pha làm sẵn để tạo tấm sàn bê tông dùng cho kết cấu nhà từ 
côngtenơ vận chuyển có thể điều chỉnh được độ cao. Cốp pha làm sẵn (100) bao gồm 
khung có dầm bên cách nhau (102, 104), dầm đầu cách nhau (101, 103), và các giá nâng 
chạc (106) cách nhau đều từ tâm của khung kéo dài giữa dầm bên cách nhau (102, 104). 
Cốt thép (107 ) nằm trong mặt trong của khung và được g ắn vào mặt trong của dầm bên 
và dầu (101, 102, 103 ,104). Chi tiết tiếp nhận tường trên mặt ngoài của dầm bên và đầu 
để chứa, đỡ và gắn phần panen tường vào các dầm đầu và bên. Các cột (200) được khớp 
và được dỡ ở các góc của khung. Cốp pha làm sẵn được định kích thước bằng mặt sàn 
của côngtenơ vận chuyển tiêu chuẩn sao cho cốp pha làm sẵn có thể được vận chuyển 
ngay và dễ dàng trong côngtenơ vận chuyển có thể điều chỉnh chiều cao chứa các cấu 
kiện nhà và có thể được dựng và được lắp ghép ngay và dễ dàng làm sàn tầng một hoặc 
sàn tầng trên của kết cấu nhà trước khi được tạo cho tấm bê tông.  
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(11) 41311 

(21) 1-2014-02756 (51) 7 H04W  56/00, G08G  1/09, H04W  

4/04 
(22) 18.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/053833 18.02.2013 (87) WO/2013/125479 29.08.2013 
(30) 2012-035563 21.02.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2014 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) Jun YASUI (JP), Masatoshi TOMINAGA (JP), Hideaki MURATA  (JP), Takeshi 

NAGATA  (JP), Hisaji TAKEUCHl  (JP), Yoshifumi HAYAKAWA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống truyền thông không dây, phương pháp điều khiển 

chúng và vật ghi đọc được bởi máy tính 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống truyền thông không dây bao gồm nhiều thiết bị liên lạc 
không dây mà mỗi thiết bị trong đó thực hiện liên lạc không dây với xe đang di chuyển 
trong một trong các làn đường được tạo thành trên đường, và mỗi thiết bị trong các thiết 
bị liên lạc không dây tương ứng với một trong các làn đường. Mỗi thiết bị trong các 
thiết bị liên lạc không dây thực hiện việc truyền và nhận với xe đang di chuyển trong làn 
đường tương ứng sao cho việc định thời của chu kỳ điều khiển việc truyền và nhận mà 
trong đó việc truyền và nhận với xe được thực hiện trên kênh điều khiển là tần số thứ 
nhất và việc định thời của chu kỳ điều khiển việc truyền và nhận mà trong đó việc 
truyền và nhận với xe được thực hiện trên kênh dịch vụ có khác biệt tần số với tần số thứ 
nhất được dịch chuyển từ việc định thời của thiết bị liên lạc không dây khác.  
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(21) 1-2014-02757 (51) 7 C07C  237/22, A61K  31/16,  31/38,  

31/40,  31/41,  31/495, A61P  35/00 
(22) 21.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/000068 21.01.2013 (87) WO/2013/107291 25.07.2013 
(30) PCT/CN2012/070601    19.01.2012 CN 
(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

38 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts 02139, United States of America 
(72) Rene M. LEMIEUX (US), Janeta POPOVlCI-MULLER (US), Jeremy TRAVINS (US), 

Zhenwei CAI (US), Dawei CUI (CN), Ding ZHOU (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất có tác dụng để điều trị bệnh và dược phẩm chứa hợp 

chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng để điều trị bệnh ung thư liên quan đến sự có 
mặt của alen đột biến IDH1/2 và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế 
được dùng cho đối tượng cần điều trị bệnh.  
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(21) 1-2014-02765 (51) 7 C01F  7/02 

(22) 17.04.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2012/074190 17.04.2012 (87) WO/2013/107120 25.07.2013 
(30) 201210019003.0      20.01.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) GUIZHOU R & D CENTER ON MODERN MATERIALS  (CN) 

No. 55, Baoshan South Rd Guiyang, Guizhou 550002, China 
(72) SU, Xiangdong (CN), HU, Daqiao (CN), HE, Li (CN), DING, Yuanfa (CN), LI, 

Danning (CN), XUE, Tao (CN), JIN, Kaisheng (CN), LI, Yong (CN), HUANG, Jian 
(CN), LUO, Hong (CN), LIU, Hongbo (CN), XIONG, Yongsheng (CN), LI, Gang 
(CN), TAN, Chunsheng (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất nhôm hydroxit bằng cách kết tủa có gieo 

mầm dung dịch natri aluminat quá bão hòa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nhôm hydroxit bằng cách kết tủa có gieo mầm 
dung dịch natri aluminat quá bão hòa, bao gồm việc thực hiện khuấy cục bộ chỉ ở đáy 
thùng kết tủa có gieo mầm, trong đó cường độ khuấy đủ để duy trì các hạt nhôm 
hydroxit ở đáy của thùng kết tủa có gieo mầm ở trạng thái huyền phù, để thúc đẩy mức 
độ truyền khối khuếch tán của dung dịch natri aluminat với hàm lượng chất rắn cao và tỷ 
lệ phân tử cao ở đáy của thùng kết tủa có gieo mầm, và ngăn không cho các hạt nhôm 
hydroxit lắng cặn ở đáy của thùng kết tủa có gieo mầm.  
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(21) 1-2014-02790 (51) 7 A01G  9/02 

(22) 20.08.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2015 
(75) Nguyễn Ngọc Khuyến  (VN)

76/6 khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị trồng cây dạng thùng chứa hình côn có khả năng ủ 

rác thải hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trồng cây dạng thùng chứa hình côn có khả năng ủ rác thải 
hữu cơ, thiết bị này có thùng hình côn rỗng với đáy lớn phía dưới, thành bên ngoài có 
nhiều lỗ. Bên trong thùng có một ống hình côn rỗng thẳng đứng dùng để ủ rác thải hữu 
cơ, ống ủ này có nhiều lỗ xung quanh. Không gian giới hạn giữa thành ống bên trong và 
thành thùng bên ngoài được làm đáy bằng đất trồng nhằm giúp rễ cây phát triển. Một bệ 
đỡ được bố trí bên dưới ống và thùng. Một chậu chứa được bố trí ở không gian bên trong 
bệ đỡ, nằm phía dưới ống ủ rác thải hữu cơ để hứng nước rỉ ra từ ống và thùng, cũng như 
lấy rác thải đã được ủ hoai từ ống sau mỗi chu kỳ ủ.  
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(11) 41315 

(21) 1-2014-02796 (51) 7 F02M  35/16 

(22) 20.08.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-175919 27.08.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Suguru KANDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe scut¬ 

  (57)      Sáng chế đề xuất xe kiểu scutơ, trong đó có thể tạo ra sự đơn giản hóa về kết cấu bịt kín 
và kết cấu lắp cho bộ cảm biến nhiệt độ không khí nạp và ngăn ngừa làm xấu đi hình 
dáng bên ngoài, thậm chí trong vỏ nơi khoang chứa không khí bẩn của bộ lọc không khí 
được bố trí ở phía ngoài so với khoang chứa không khí sạch của bộ lọc không khí. Vỏ bộ 
lọc không khí (58) của bộ phận lọc không khí (48) bao gồm thân vỏ và nắp che vỏ (61) 
được lắp vào phía ngoài theo hướng chiều rộng xe của thân vỏ. Phần từ bộ lọc không khí 
được bố trí bên trong vỏ bộ lọc không khí (58) theo cách sao cho để ngăn bên trong của 
vỏ bộ lọc không khí (58) thành khoang chứa không khí sạch ở phía trong theo hướng 
chiều rộng xe và khoang chứa không khí bẩn ở phía ngoài theo hướng chiều rộng xe. Bộ 
cảm biến nhiệt độ không khí nạp (55) được lắp vào phần trên của nắp che vỏ (61) từ bên 
ngoài của nắp che vỏ (61) sao cho phần dò của nó hướng về khoang chứa không khí bẩn. 
Một phần của bộ cảm biến nhiệt độ không khí nạp (55) ở phía ngoài theo hướng chiều 
rộng xe, bị lộ ra bên ngoài của nắp che vỏ (61) được che bằng nắp che bên phía sau (36).  
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(21) 1-2014-02797 (51) 7 F02M  35/16 

(22) 20.08.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-175920 27.08.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Suguru KANDA (JP), Jumpei OMORI (JP), Atsushi KOBAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận lọc không khí dùng cho xe có yên

  (57)      Sáng chế đề xuất bộ phận lọc không khí dùng cho xe có yên trong đó chiều dài của phần 
nhô của ống nối vào trong bên trong của khoang chứa không khí sạch có thể thiết lập 
chiều dài theo các đặc tính khác biệt về công suất mong muốn của động cơ, nhờ đó mức 
độ linh hoạt về thiết kế các đặc tính khác biệt của công suất của động cơ có thể được 
tăng cường. Phần tử lọc không khí (59) được bố trí bên trong vỏ bộ lọc không khí (58) 
để ngăn phần bên trong của vỏ bộ lọc không khí (58) thành khoang chứa không khí sạch 
(76) và khoang chứa không khí bẩn (75). Thân vỏ (60) có phần lõm giảm chấn (68). 
Phần đầu của ống nối (70) được lắp vào phần đầu trước của thân vỏ (60) ở trạng thái nhô 
vào trong khoang chứa không khí sạch (76) theo chiều dài định trước. Phần tử lọc không 
khí (59) được bố trí trước phần lõm giảm chấn (68) ở trạng thái được tạo nghiêng sao 
cho phần bên đầu sau của nó được bố trí ở phía ngoài theo hướng chiều rộng xe so với 
phần bên đầu trước của nó. Phần đầu của ống nối (70) được bố trí ở khoảng trống (72) 
giữa phần tử lọc không khí (59) và thành tạo hình của phần lõm giảm chấn (68), theo 
cách được lồng vào và được đưa qua khoảng trống (72).  
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10-2012-0011672      06.02.2012 KR 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2014 
(71) ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE  (KR) 

161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si 305-700, Korea 
(72) LIM, Sung Chang (KR), KIM, Hui Yong (KR), LEE, Jin Ho  (KR), CHOI, Jin Soo 

(KR), KIM, Jin Woong (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã ma trận được lượng tử hóa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã video bao gồm các bước: xác định mẫu dự 
đoán của ma trận lượng tử hóa được sử dụng trong việc lượng tử hóa ngược và giải mã 
ma trận lượng tử hóa được sử dụng trong việc lượng tử hóa ngược phù hợp với mẫu dự 
đoán của ma trận lượng tử hóa, trong đó, mẫu dự đoán của ma trận lượng tử hóa là một 
phần bất kỳ trong số mẫu dự đoán giữa các hệ số trong ma trận lượng tử hóa và mẫu sao 
chép ma trận lượng tử hóa. 
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(22) 08.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/001897 08.03.2013 (87) WO2013/133667 12.09.2013 
(30) 10-2012-0024632      09.03.2012 KR 
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.  (KR) 

550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, 
Republic of Korea 

(72) LIM, Se Young (KR), PARK, Sung Hee (KR), SHIN, Ryoung Ae (KR), CHOI, In 
Young (KR), KWON, Se Chang (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dùng để phòng và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ 

không do rượu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để phòng và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do 
rượu (NAFLD) chứa thể liên hợp được điều chế bằng cách liên kết đồng hóa trị peptit 
kích thích giải phóng insulin, polyme không phải peptit và vùng Fc của globulin miễn 
dịch. Dược phẩm theo sáng chế duy trì hoạt tính in vivo của peptit ở mức tương đối cao 
và làm gia tăng thời gian bán hủy trong máu nhờ đó ngăn ngừa sự tích lũy triglyxerit.  
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(21) 1-2014-02822 (51) 7 B66B  11/00 
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(30) 13181678.7 26.08.2013 EP 
(71) KONE CORPORATION  (FI) 

Kartanontie 1, 00330 Helsinki, Finland 
(72) Petteri Valjus (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thang máy

  (57)     Sáng chế đề cập đến thang máy bao gồm buồng thang máy (1); đối trọng (2); bánh dẫn 
động (3) được lắp cố định, và có trục quay (X); các bánh chuyển hướng thứ nhất (4), 
được lắp vào buồng thang máy, và có trục quay (W) song song với trục quay (X) của 
bánh dẫn động; bánh chuyển hướng thứ hai và bánh chuyển hướng thứ ba (5 , 6; 5', 6'; 
5'', 6 '') được lắp vào đối trọng (2) theo hướng kính sát bên nhau, mỗi bánh có trục quay 
(Y, Z ; Y', Z' ; Y'', Z''), trục quay này nằm theo góc trong khoảng từ 60 đến 90 độ tương 
đối với trục quay (X) của bánh dẫn động (3); hệ thống cáp (R) treo buồng thang máy (1) 
và đối trọng (2) và gồm có dây cáp dạng đai thứ nhất (a, a') và dây cáp dạng đai thứ hai 
(b, b'), mỗi đây cáp (a,b;a,b) quay quanh trục dọc của nó với góc nằm trong khoảng từ 
60 đến 90 độ, và vào trong khe hở (g) giữa các vành của bánh chuyển hướng thứ hai và 
bánh chuyển hướng thứ ba (5, 6; 5', 6'; 5'', 6''), các bánh chuyển hướng (5,6 ;5',6';5'',6'') 
quay theo các hướng ngược nhau dẫn hướng các dây cáp (a, b; a, b) đi đến chúng từ 
bánh dẫn động (3) để quay ra xa khỏi nhau; và đi lên trên đến bộ phận cố định (f) của 
đầu thứ hai.  
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(11) 41320 

(21) 1-2014-02826 (51) 7 H02K  16/04,  1/27 

(22) 30.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/000109 30.01.2013 (87) WO2013/114177 08.08.2013 
(30) 376/CHE/2012 31.01.2012 IN 
(71) TVS MOTOR COMPANY LIMITED  (IN) 

Jayalakshmi Estate 29 (Old No. 8), Haddows Road Chennai 600 006, India 
(72) DHINAGAR, Samraj, Jabez (IN), NAIR, Sreeju, Sreedharan (IN), NALAKATH, 

Shamsuddeen (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy điện (100). Máy điện (100) bao gồm vỏ bọc (102), và lõi (104) 
được đặt nằm trong vỏ bọc (102). Vỏ bọc (102) bao gồm trống hình trụ (106) có nhiều 
chi tiết từ của trống (120) được bố trí trên đó, và phần che phủ thứ nhất (108) và phần 
che phủ thứ hai (110) được gắn trên từng phía của trống hình trụ (106) theo hướng 
hướng tâm. Nhiều chi tiết từ của bộ phận che phủ (122,124) được bố trí trên từng phần 
trong số phần che phủ thứ nhất (108) và phần che phủ thứ hai (110). Lõi (104) bao gồm 
thành phần trong (128), và thành phần ngoài (130) được nối vào và được phân tách mà 
vẫn hoạt động được khỏi thành phần trong (128). Thành phần trong (128) có nhiều chi 
tiết từ hình quạt (132) đối mặt với chi tiết từ của bộ phận che phủ (122,124). Thành phần 
ngoài (130) có nhiều chi tiết từ hướng tâm (134) đối mặt với chi tiết từ của trống (120).  
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(11) 41321 

(21) 1-2014-02832 (51) 7 A61F  13/15,  13/47 

(22) 11.04.2014 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2014/060506 11.04.2014 (87) WO2014/199714 18.12.2014 
(30) 2013-122534 11.06.2013 JP 

2014-074557 31.03.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2014 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) NODA, Yuki (JP), UDA, Masashi  (JP), MARUYAMA, Takashi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thân thấm hút và vật dụng thấm hút bao gồm thân thấm hút 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thân thấm hút mềm và chống xoắn. Thân thấm hút theo sáng chế là 
như sau. Thân thấm hút (3) dùng cho vật dụng thấm hút bao gồm các sợi nhựa dẻo nhiệt 
(6) và các sợi thấm hút nước dựa trên xenluloza (7), ít nhất một vài sợi trong số các sợi 
nhựa dẻo nhiệt (6) có đoạn thứ nhất (6') được lộ ra trên bề mặt (8) phía lớp có thể thấm 
dịch thể của thân thấm hút (3), đoạn thứ hai (6") được lộ ra trên bề mặt (9) phía lớp 
không thể thấm dịch thể của thân thấm hút (3) và đoạn nối (6"') nối đoạn thứ nhất (6') và 
đoạn thứ hai (6"), và độ bền kéo căng theo chiều dày của thân thấm hút (3) là 100Pa 
hoặc lớn hơn.  
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(11) 41322 

(21) 1-2014-02835 (51) 7 H04N  5/347 

(22) 25.08.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-176799 28.08.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2014 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) Yasuji Ikeda (JP), Hiroki Hiyama (JP), Yu Arishima (JP), Seiji Hashimoto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chụp ảnh, hệ thống chụp ảnh, và phương pháp điều 

khiển thiết bị chụp ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị chụp ảnh có các điểm ảnh, mỗi trong số các điểm ảnh này đều 
có các bộ chuyển đổi quang điện, để tạo ra các tín hiệu tổng hợp thứ nhất, vốn thu được 
bằng cách tổng hợp các tín hiệu dựa trên các điện tích của các bộ chuyển đổi quang điện 
(A+A) với nhau, và các tín hiệu thứ hai, thu được bằng cách tổng hợp các tín hiệu dựa 
trên các điện tích của các bộ chuyển đổi quang điện (A+B) với nhau; và xuất ra một 
phần của các tín hiệu tổng hợp thứ nhất trong số các tín hiệu tổng hợp thứ nhất này.  
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(11) 41323 

(21) 1-2014-02855 (51) 7 C07K  16/00, C12P  21/08, A61K  

39/395 
(22) 25.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/023307 25.01.2013 (87) WO2013/112945 01.08.2013 
(30) 61/591,835      27.01.2012 US 

61/711,207      08.10.2012 US 
(71) NEOTOPE BIOSCIENCES LIMITED  (IE) 

25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland 
(72) SALDANHA, Jose (GB), NIJJAR, Tarlochan S. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể được làm giống như của người nhận diện alpha-

synuclein, dược phẩm chứa kháng thể này và phương pháp tạo 

ra kháng thể 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể 1H7 được làm giống như của người. Các kháng thể 
này gắn kết với alpha synuclein của người và có thể được sử dụng trong trị liệu miễn 
dịch để điều trị bệnh do thể Lewy gây ra. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa 
kháng thể này và phương pháp tạo ra kháng thể.  
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(11) 41324 

(21) 1-2014-02863 (51) 7 A61K  47/28,  39/00,  47/14,  47/24,  

9/19 
(22) 25.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/000454 25.01.2013 (87) WO 2013/111012 01.08.2013 
(30) 61/591,837 27.01.2012 US 
(71) VARIATION BIOTECHNOLOGIES, INC.  (CA) 

200 Rue Montcalm, Suite 400, Gatineau, Qc, J8Y 3B5, Canada 
(72) KIRCHMEIER, Marc, J. (US), ANDERSON, David, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm được làm đông khô ổn định nhiệt dùng để điều trị 

bệnh và phương pháp điều chế chế phẩm này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm được làm đông khô ổn định nhiệt dùng để điều trị bệnh 
chứa chất trị liệu (ví dụ, kháng nguyên virut sống được làm giảm độc lực, protein trị 
liệu, v.v.) và thành phần lipit. Thành phần lipit có thể bao gồm các loại lipit khác nhau 
hoặc lipit như được mô tả ở đây. Theo một số phương án, chất trị liệu là không bền 
nhiệt. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp điều chế chế phẩm nêu trên (ví dụ, phương 
pháp nấu chảy và phương pháp phun bụi trong số các phương pháp khác).  
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(11) 41325 

(21) 1-2014-02866 (51) 7 F16L  1/225 

(22) 28.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/050727 28.01.2013 (87) WO/2013/111122 01.08.2013 
(30) MI2012A000101 27.01.2012 IT 
(71) SAIPEM S.p.A.  (IT) 

Via Martiri di Cefalonia, 67, SAN DONATO MILANESE, Italy 
(72) BIANCHI, Stefano (IT), GAGGIOTTI, Federico (IT), FORMENTINI, Federico (IT), 

SOVlLLA, Stefano (IT), BRUSCHI, Roberto (IT), LAZZARIN, Diego (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển điện tử để điều khiển cầu 

lắp đặt có kết cấu thay đổi được của tàu lắp đặt đường ống 

dưới nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển điện tử để đều khiển cầu lắp đặt có kết cấu thay 
đổi được của tàu lắp đặt đường ống dưới nước, được thiết kế để: nhận dữ liệu gồm dữ 
liệu liên quan đến kết cấu của cầu lắp đặt (5), dữ liệu liên quan đến tàu lắp đặt (1) và dữ 
liệu liên quan đến các lực do cầu lắp đặt (5) và tàu lắp đặt truyền lên đường ống (2); tạo 
ra nhiều chuỗi nấc để thay đổi kết cấu của cầu lắp đặt (5) từ kết cấu vận hành thứ nhất 
sang kết cấu vận hành thứ hai; và lựa chọn chuỗi nấc tốt nhất làm hàm số của nhiều 
chuỗi nấc và dữ liệu nhận được, để giảm thiểu ứng suất sinh ra trong đường ống (2) ở 
mỗi kết cấu trung gian giữa kết cấu vận hành thứ nhất và kết cấu vận hành thứ hai.  
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(11) 41326 

(21) 1-2014-02872 (51) 7 A41G 1/00 

(22) 27.08.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 102216535 03.09.2013 TW 
(71) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 3, Lane 25, Taizi 4th Street, Rende District, Tainan City, Taiwan 
(72) Chin-Hsing HSlEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mạng che mặt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạng che mặt gồm có phần mạng che chính (1) và bộ dây đeo (4) 
được gắn chặt vào phần mạng che chính (1) để cho phép người sử dụng đeo mạng che 
mặt. Phần mạng che chính (1) gồm có lớp trong (11), lớp quang xúc tác (12) được nối 
với lớp bên trong (11), lớp chống tia tử ngoại (13) được bố trí giữa lớp quang xúc tác 
(12) và lớp bên trong (11), lớp than củi (14) được bố trí giữa lớp quang xúc tác (12) và 
lớp bên trong (11), và lớp bức xạ hồng ngoại xa (15) được bố trí giữa lớp quang xúc tác 
(12) và lớp bên trong (11). Các lớp khác nhau của phần mạng che chính (1) được nối với 
nhau ở các chu vi của nó.  
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(11) 41327 

(21) 1-2014-02873 (51) 7 B62K  11/02 

(22) 27.08.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-181589 02.09.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2014 
(71) SUZUKl MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611 Japan 
(72) Takeshi YOSHlDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khung thân của xe mô tô

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung thân của xe mô tô có kết cấu trong đó các khung bên phải và 
bên trái được liên kết vào phần đầu sau của khung chính, bộ phận giữ được liên kết với 
các phần bên trên của các khung cạnh và phần đầu sau của khung chính. Bộ phận giữ có 
các phần cố định máy bên phải và bên trái được treo xuống phía dưới và về phía trước từ 
các bề mặt bên dưới của các phần bên trên của các khung cạnh, và chi tiết liên kết dạng 
tấm liên kết các mép bên trên của các phần cố định máy bên phải và bên trái.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
134 

(11) 41328 

(21) 1-2014-02882 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 27.08.2014 (43) 25.03.2015 
(30) JP2013-175448 27.08.2013 JP 

JP2014-74240 31.03.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2014 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hitoshi Yamasaki (JP), Daisuke Imaizumi (JP), Naoki Hotta (JP), Tooru Fukui (JP), 

Hikaru Osano (JP), Masaru Nomura (JP), Hideki Yamashita (JP), Soichiro Takechi 
(JP), Makoto Yamaguchi (JP), Takuya Okada (JP), Mitsuo Konda (JP), Masanori Seike 
(JP), Hitoshi Nomura (JP), Manabu Takahashi (JP), Takayuki Fujishiro (JP), Kazuyuki 
Fujimoto (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy trồng cây để giảm sức lực của người vận hành trong việc tải 
phương tiện làm việc. Máy trồng cây theo sáng chế bao gồm thân xe, bộ phận trồng cây 
được đặt phía sau thân xe, thiết bị bón phân được đặt phía sau thân xe, khung tải cây 
giống (80), được đặt ở phía trước của thân xe, để tải cây giống, thiết bị tải (100), được 
đặt ở phía trước thân xe, để chuyển phương tiện làm việc đến thân xe, và trục quay (101) 
để treo khung tải cây giống (80) và thiết bị tải (100) trên thân xe theo cách thức chúng 
có thể quay độc lập với nhau, và thiết bị tải (100) được đặt ở vị trí tải trong đó chi tiết tải 
(102), để tải phương tiện làm việc, nhô ra về phía trước hoặc phía sau của thân máy, vị 
trí cung ứng trong đó chi tiết tải (102) nhô về phía thiết bị bón phân, và vị trí cất trữ 
(131) trong đó chi tiết tải (102) được đặt bên dưới khung tải cây giống (80). 
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(11) 41329 

(21) 1-2014-02886 (51) 7 F27D  19/00 

(22) 27.08.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 201310377398.6 27.08.2013 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2014 
(71) GUANGXl MAlSHA ELECTRlC GROUP CO.,LTD.  (CN) 

No.11, Gaoxin 6th Road, lndustrial Park, High-Tech Development Zone, Nanning City, 
Guangxi Zhuang Autonomous Region, P.R.China. 

(72) YOU, Jianle (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển truyền thông không dây từ xa bù công 

suất phản kháng lò hồ quang 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển truyền thông không dây từ xa bù công suất phản 
kháng của lò hồ quang. Hệ thống này bao gồm bộ điều khiển truyền thông không dây từ 
xa và thiết bị bù công suất phản kháng lò hồ quang. Bộ điều khiển truyền thông không 
dây từ xa gồm môđun truyền thông an toàn MS-RSCM302, môđun chuyển đổi cổng nối 
tiếp MS-NC2, môđun truyền thông an toàn MS- RSCM302 có tích hợp môđun truyền 
thông mạng MS-3G. Thiết bị bù công suất phản kháng lò hồ quang gồm tủ điều khiển 
và tủ tụ bù điện dung. Tủ điều khỉển bao gồm: môđun truyền thông an toàn MS-
RSCM302, môđun chuyển đổi cổng nối tiếp MS-NC2, bộ điều khiển DVPEH2 PLC, 
công cụ mạng lập trình đa chức năng và màn hình cảm ứng, tủ tụ bù điện dung bao gồm 
nhiều tụ bù. Sáng chế này sử dụng đường truyền băng thông rộng có dây, không dây, 3G 
và các phương thức nối mạng khác để thực hiện việc thông tin liên lạc Internet từ xa và 
thu thập dữ liệu, sử dụng máy tính và điện thoại thông minh để cài đặt phần mềm khách 
hàng, nhằm thực hiện việc giám sát từ xa tại hiện trường và đọc dữ liệu để thực hiện 
chức năng quản lý từ xa trạng thái làm việc của thiết bị bù công suất phản kháng lò hồ 
quang, giải quyết được các vấn đề bảo trì tại hiện trường phức tạp, thời gian bảo dưỡng 
kéo dài, và vấn đề chi phí bảo dưỡng tốn kém.  
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(54) Quy trình sản xuất bọt polyme cứng, bọt polyme cứng và hỗn 

hợp polyol dùng làm vật liệu cách nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất bọt polyme cứng bao gồm cho phản ứng các thành 
phần từ A đến C với sự có mặt của thành phần D hoặc một chất tiền trùng hợp có nhóm 
chức isoxyanat của các thành phần A và B với thành phần C với sự có mặt của thành phần 
D, tổng lượng là 100 % khối lượng,  
(A) 35 đến 65 % khối lượng của ít nhất một thành phần polyisoxyanat A,  
(B) 5 đến 50 % khối lượng của ít nhất một thành phần polyol B,  
(C) 1 đến 59 % khối lượng của ít nhất một thành phần axit polycarboxylic C, và  
(D) 0,01 đến 3 % khối lượng của ít nhất một thành phần bazơ Lewis D, trong đó phản ứng 
xảy ra có sự giải phóng carbon đioxit.  
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(54) Hệ thống giám sát viđeo, phương pháp giám sát viđeo và 

phương pháp xây dựng hệ thống giám sát viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống giám sát viđeo, phương pháp giám sát viđeo, trong đó các 
phụ tải xử lý để phân tích viđeo sử dụng thông tin trên khắp công trình. Hệ thống giám 
sát viđeo theo sáng chế mô phỏng dòng đối tượng chuyển động trong viđeo được chụp 
bởi nhiều camera giám sát, tính toán tham số tương quan với phụ tải xử lý để phân tích 
chuyển động của đối tượng chuyển động theo kết quả mô phỏng và quy định sơ đồ xử lý 
có khả năng làm giảm phụ tải xử lý theo mối tương quan tương ứng giữa tham số và  kết 
quả mô phỏng.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu đỡ màn chắn của mũ bảo hiểm

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đỡ màn chắn của mũ bảo hiểm, trong đó phần dẫn thứ nhất 
và phần dẫn thứ hai được tạo ra để lắp với cơ cấu đỡ mở rộng từ vỏ đến màn chắn, trong 
đó cơ cấu đỡ được tạo ra ở mặt bên của vỏ để đỡ màn chắn quay theo hướng mở và 
đóng, và cơ cấu đỡ dẫn hoạt động mở và đóng thu được bằng cách quay màn chắn từ 
trạng thái được đóng hoàn toàn sang trạng thái được mở hoàn toàn, trong đó phần dẫn 
thứ nhất bao gồm phần dẫn cố định được tạo ra ở vỏ và phần đường ray dẫn được tạo ra 
ở màn chắn để ăn khớp với phần dẫn cố định, và phần dẫn thứ hai bao gồm phần dẫn có 
thể di chuyển được được tạo ra ở màn chắn và phần ray đỡ được tạo ra ở vỏ đế ăn khớp 
với phần dẫn có thể di chuyển được.  
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(54) Cấu trúc lắp đặt của bộ phận bật lên dùng cho bồn rửa và 

phương pháp lắp bộ phận bật lên này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc lắp đặt của bộ phận bật lên dùng cho bồn rửa và phương 
pháp lắp đặt. Cấu trúc lắp đặt tại chỗ được lắp trong bồn rửa được tạo hình dạng sao cho 
phần nhô ra bên trên tiếp xúc kín khít với lỗ xả nước của bồn rửa được tạo ra ở mặt trên 
của cấu trúc, ống xả được sắp xếp ở cả mặt bên trái và mặt bên phải của phần ở giữa của 
cấu trúc sao cho mỗi ống dẫn nước được mở theo hướng ngang và có khoảng không dẫn 
nước trong thông với ống dẫn tràn được tạo ra từ bề mặt đáy của bồn rửa, và ống thoát 
nước được sắp xếp trong phần dưới của cấu trúc sao cho ống thoát nước được liên kết 
với xi phông tiêu nước được sắp xếp ở dưới chậu. Cấu trúc lắp đặt tại chỗ của bồn rửa 
bao gồm: bộ phận tiếp xúc kín khít có phần tiếp xúc kín khít để khớp kín khít với đầu 
dưới của phần nhô ra của bích chặn, phần tiếp xúc kín khít có đường kính tương ứng với 
đường kính của phần nhô ra của bích chặn, phần kéo dài kéo dài từ bề mặt đáy của phần 
tiếp xúc kín khít có đường kính tương ứng với lỗ xả nước, và sự gấp nếp được tạo ra ở bề 
mặt bên ngoài của đầu dưới của phần kéo dài sao cho ngăn cản sự rò nước; và bộ phận 
bít kín khớp với phần phía dưới của ống xả, có đường kính tương ứng với đường kính 
của ống xả và có nhiều gờ ở bề mặt bên ngoài của nó. Cấu trúc lắp đặt tại chỗ của bồn 
rửa khớp với lỗ xả nước ở vị trí mà các bộ phận tiếp xúc kín khít khớp kín khít với đầu 
dưới của phần nhô ra của bích chặn và bộ phận bít kín khớp với phần phía dưới của ống 
xả.  
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thực vật chuyển gen chứa axit nucleic này, phương pháp tạo 

ra thực vật kháng glyphosat và phương pháp phòng trừ cỏ dại

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử polypeptit có nguồn gốc từ enzym DGT của sinh vật chưa 
có nhân điển hình và axit nucleic hữu ích trong việc mã hóa polypeptit này. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến vectơ, tế bào vật chủ, thực vật chuyển gen chứa axit nucleic 
này, phương pháp tạo ra thực vất kháng glyphosat và phương pháp phòng trừ cỏ dại.  
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thực vật chuyển gen chứa axit nucleic này, phương pháp tạo 

ra thực vật chuyển gen kháng glyphosat và phương pháp 

phòng trừ cỏ dại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhóm enzym EPSPS, phân tử axit nucleic mã hóa nhóm enzym này. 
Sáng chế cũng đề cập đến phân tử axit nucleic phân lập, vectơ, tế bào vật chủ và thực vật 
chuyển gen chứa axit nucleic này, phương pháp tạo ra thực vật chuyển gen kháng 
glycophosat và phương pháp phòng trừ cỏ dại.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
142 

(11) 41336 

(21) 1-2014-02912 (51) 7 G01P 15/16 

(22) 29.08.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2014 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT  (VN)

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Từ Minh Phương (VN), Phạm Văn Cường  (VN), Nguyễn Ngọc Điệp (VN) 
(54) Quy trình xác thực người dùng trên thiết bị di động thông 

minh có gia tốc kế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xác thực người dùng, từ đầu vào là tín hiệu đo gia tốc trên 
thiết bị di động thông minh, như điện thoại di động thông minh, có gia tốc kế, trong khi 
người dùng sử dụng thiết bị này và thực hiện động tác ký trong không gian, các tín hiệu 
được tiền xử lý để khử nhiễu, rồi trích ra các trị số đặc trưng cho chữ ký, và các trị số 
này sau đó được phân loại có thuộc về chữ ký đúng hay không, bằng kỹ thuật học máy 
có giám sát như máy học vectơ hỗ trợ SVM.  
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(54) Bọt polyuretan cứng, quy trình sản xuất bọt polyuretan

cứng và hỗn hợp polyol 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bọt polyuretan cứng, bọt polyuretan cứng có thể 
thu được nhờ phản ứng của: A) các polyisoxyanat hữu cơ hoặc các polyisoxyanat hữu cơ 
cải biến; B) các hợp chất có hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tử hydro có isoxyanat hoạt 
tính với sự có mặt của: C) tùy chọn các polyeste polyol khác, D) tùy chọn các polyeteol 
polyol, E) tùy chọn các chất làm chậm cháy, F) các chất tạo khí, G) các chất xúc tác, và 
H) tùy chọn các chất bổ trợ, trong đó thành phần B) bao gồm sản phẩm phản ứng của  
a1) 15 đến 40% khối lượng của các polyol hoặc polyamine có độ chức trung bình từ 2,5 
đến 8,  
a2) 2 đến 30% khối lượng của nhiều axit béo và/hoặc monoeste của axit béo,  
a3) 35 đến 70% khối lượng của nhiều alkylen oxit có từ 2 đến 4 nguyên tử cacbon.  
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thư và thể liên hợp chứa chất điều biến này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất điều biến DLL3 được phân lập chứa kháng thể hoặc đoạn có 
phản ứng miễn dịch của nó dùng để điều trị bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến axit nucleic mã hóa vùng biến đổi chuỗi nặng hoặc chuỗi nhẹ của axit amin của chất 
điều biến DLL3, tế bào chủ chứa axit nucleic và thể liên hợp chứa chất điều biến DLL3 
này.  
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1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001 Japan 
(72) Hideki NODA (JP), Reiko OBARA (JP), Takenori KOBAYASHI (JP), Genki KIYA 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống lập kế hoạch vận hành

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống lập kế hoạch vận hành có thể xây dựng một lịch vận hành để 
bù lại tác động môi trường gây ra bởi sự phát điện của bộ ăcquy. Trong việc xây dựng 
lịch vận hành phát điện cho một mạng lưới điện (2) bao gồm nhiều nhà máy điện (21), 
trạm biến áp (22) và nhiều bộ ăcquy (23) được lắp đặt liên hợp với nhau, thì một hệ 
thống lập kế hoạch vận hành (1) lưu trữ trước thông tin đơn vị cơ bản phát điện (D3) của 
nhà máy điện (21) và các thông tin thu được về năng lượng lưu trữ trong bộ ăcquy (23). 
Thông tin đơn vị cơ bản phát điện của bộ ăcquy (23) mà thông tin đơn vị cơ bản phát 
điện về năng lượng lưu trữ được thêm vào được thiết lập dựa trên thông tin đơn vị cơ bản 
phát điện (D3) của nhà máy điện (21) và thông tin thu được về năng lượng lưu trữ; và 
khi lựa chọn một cơ sở phát điện từ các nhà máy điện (21) và bộ ăcquy (23) trong 
khoảng giá trị nhỏ  hơn chỉ định bởi thông tin đơn vị cơ bản phát điện, sản lượng phát 
điện của thiết bị phát điện được lựa chọn sẽ được thêm vào tổng sản lượng phát điện cho 
đến khi đạt sản lượng yêu cầu.  
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(11) 41340 

(21) 1-2014-02940 (51) 7 B01J  37/18 

(22) 01.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/028597 01.03.2013 (87) WO 2013/134065 12.09.2013 
(30) 13/414,544      07.03.2012 US 
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP  (US) 

10001 Six Pines Drive, The Woodlands, Texas 77380, United States of America 
(72) Tin-Tack Peter CHEUNG (US), Joseph BERGMEISTER (US), Stephen L. KELLY 

(US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm xúc tác hydro hóa chọn lọc và phương pháp điều 

chế chất mang vô cơ được ép đùn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất mang vô cơ được ép đùn là oxit của kim loại 
hoặc á kim, và ít nhất một kim loại có hoạt tính xúc tác, trong đó chất mang vô cơ được 
ép đùn có lỗ rỗng, tổng thể tích lỗ rỗng, và sự phân bố kích thước lỗ rỗng; trong đó sự 
phân bố kích thước lỗ rỗng có ít nhất hai đỉnh của đường kính lỗ rỗng, mỗi đỉnh có giá 
trị cực đại; trong đó đỉnh thứ nhất có giá trị cực đại thứ nhất của đường kính lỗ rỗng lớn 
hơn hoặc bằng khoảng 120nm và đỉnh thứ hai có giá trị cực đại thứ hai của đường kính 
lỗ rỗng nhỏ hơn khoảng 120nm, và trong đó khoảng 5% hoặc trên 5% tổng thể tích lỗ 
rỗng của chất mang vô cơ được ép đùn nằm trong đỉnh thứ nhất của đường kính lỗ rỗng.  
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(11) 41341 

(21) 1-2014-02941 (51) 7 B07B 1/22 

(22) 03.09.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 1033/KOL/2013 03.09.2013 IN 
(71) CDE ASIA LIMITED  (IN) 

Ecospace Business Park, Block 4A, 6th Floor, Action Area II, New Town, Kolkata-700 
156, State of West Bengal, India 

(72) BHARTIA, Manish (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp phân loại vật liệu khác nhau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân loại các vật liệu và/hoặc khoáng chất có kích cỡ 
khác nhau. Các hạt thu được bằng phương pháp có khả năng phân loại vật liệu một cách 
hiệu quả và bằng hệ thống quản lý và tái chế chất thải hoàn chỉnh cùng với khả năng thu 
hồi nước công nghiệp ở mức tối đa để tái sử dụng. Sáng chế còn đề xuất hệ thống phân 
loại các vật liệu và/hoặc khoáng chất có kích cỡ khác nhau và chiết xuất ra hạt mịn chất 
lượng cao với hệ thống quản lý và tái chế chất thải với khả năng thu hồi vật liệu ở mức 
tối đa.  
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(11) 41342 

(21) 1-2014-02969 (51) 7 H04W  4/00,  76/02,  84/10,  84/12 

(22) 05.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/052586 05.02.2013 (87) WO 2013/136876 A1 19.09.2013 
(30) 2012-060673 16.03.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2015 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan  
(72) KAWAKAMI, Daisuke (JP), SUZUKI, Hideyuki (JP), ITOH, Katsutoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông, phương pháp truyền thông và hệ thống 

truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông bao gồm bộ truyền thông không tiếp xúc mà 
thực hiện việc truyền thông không tiếp xúc, bộ truyền thông không dây mà thực hiện 
việc truyền thông không dây, và bộ điều khiển mà, trong trường hợp trong đó bộ truyền 
thông không tiếp xúc phát hiện thiết bị truyền thông khác, điều khiển việc bắt đầu kích 
hoạt của chế độ truyền thông thứ nhất của bộ truyền thông không dây, và điều khiển xử 
lý kết nối đối với truyền thông không dây giữa bộ truyền thông không tiếp xúc và thiết 
bị truyền thông khác.  
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(11) 41343 

(21) 1-2014-02984 (51) 7 C07K  14/11, A61K  39/145, A61P  

31/16, C12N  15/44,  15/63 
(22) 08.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/025284 08.02.2013 (87) WO/2013/122827 22.08.2013 
(30) 61/597,998      13.02.2012 US 
(71) UNIVERSITY OF PITTSBURGH-OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF 

HIGHER EDUCATION  (US) 
200 Gardner Steel Conference Center, Thackeray and O'Hara Streets, Pittsburgh, PA 
15260, United States of America 

(72) Ted M. ROSS (US), Corey J. CREVAR (US), Brendan M. GILES (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit ngưng kết tố hồng cầu (HA) cúm tái tổ hợp để kích 

thích phản ứng miễn dịch đối với virut cúm, protein dung hợp 

và chế phẩm chứa polypeptit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sự tạo ra polypeptit HA cúm H5Nl được tối ưu hóa để kích thích 
phản ứng miễn dịch phản ứng phổ rộng đối với thể phân lập virut cúm. Các polypeptit 
HA được tối ưu hóa đã được phát triển thông qua hàng loạt sự sắp thẳng hàng protein 
HA và sau đó tạo ra các trình tự liên ứng, dựa vào thể phân lập của H5Nl ở người và 
chim. Sáng chế đề cập đến polypeptit HA cúm H5Nl được tối ưu hóa và các chế phẩm, 
các protein dung hợp và các VLP chứa polypeptit HA. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến trình tự axit nucleic được tối ưu hóa codon mã hóa polypeptit HA và các phương 
pháp để kích thích phản ứng miễn dịch chống lại virut cúm ở đối tượng.  
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(11) 41344 

(21) 1-2014-03000 (51) 7 C03C  23/00, G06K  19/06, B41M  

5/26 
(22) 14.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/040844 14.05.2013 (87) WO2014/003903 03.01.2014 
(30) 13/533,051      26.06.2012 US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) CLICK, Carol, A. (US), CHISHOLM, Brian, J. (US), ORDWAY, Edward (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất vật chứa bằng thủy tinh có vật mang dữ 

liệu đồ họa có thể đọc được về phương diện quang học và vật 

chứa thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật chứa bằng thủy tinh (10) có vật mang dữ 
liệu đồ họa có thể đọc được về phương diện quang học (14). Vật chứa bằng thủy tinh 
này được cho tiếp xúc với bức xạ điện từ (28) để tạo ra sự mất màu trong thủy tinh của 
vật chứa, và sau đó năng lượng chùm hội tụ (38) được hướng vào vật chứa bằng thủy 
tinh theo mẫu tương ứng với vật mang dữ liệu đồ họa mong muốn để làm nóng thủy tinh 
và loại bỏ theo cách chọn lọc sự mất màu trong mẫu tương ứng với vật mang dữ liệu đồ 
họa mong muốn.  
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(11) 41345 

(21) 1-2014-03002 (51) 7 H04N  7/173 

(22) 13.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/056946 13.03.2013 (87) WO 2013/141101 A1 26.09.2013 
(30) 2012-063374 21.03.2012 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) YAMAGISHI Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối, thiết bị chuyển tiếp, phương pháp xử lý 

thông tin và hệ thống nhận dạng nội dung 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối bao gồm bộ phát hiện được tạo cấu hình để phát 
hiện thiết bị chuyển tiếp, bộ phận tái tạo được tạo cấu hình để tái tạo nội dung, bộ truyền 
được tạo cấu hình để truyền nội dung được tái tạo tới thiết bị chuyển tiếp được phát 
hiện, và bộ phận thu nhận được tạo cấu hình để thu nhận phản hồi được quay lại từ một 
trong số các thiết bị dịch vụ nhận dạng tới thiết bị chuyển tiếp theo câu hỏi, phản hồi 
tương ứng với kết quả nhận dạng của nội dung theo cách như vậy sao cho thiết bị 
chuyển tiếp trích dữ liệu ký hiệu biểu diễn đặc điểm của nội dung từ nội dung đó, tạo ra 
câu hỏi bao gồm ít nhất dữ liệu ký hiệu được trích, và truyền câu hỏi đuợc tạo ra tới thiết 
bị dịch vụ nhận dạng để yêu cầu nhận dạng nội dung.  
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(11) 41346 

(21) 1-2014-03017 (51) 7 B01F  7/16,  5/20 

(22) 06.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/000938 06.02.2013 (87) WO 2013/141480 26.09.2013 
(30) 10-2012-0029030      21.03.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2014 
(71) HADO CO., LTD.   (KR) 

95, Gajaeul-ro, Seo-gu, Incheon 404-817, Republic of Korea 
(72) OK, Pyungkwon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cánh của thiết bị khuấy và thiết bị khuấy có sử dụng cánh này

  (57)    Sáng chế đề cập đến cánh của thiết bị khuấy, và thiết bị khuấy có sử dụng cánh này. Cụ 
thể là, thiết bị khuấy gồm cánh của thiết bị khuấy có trục và phần côn được lắp trên trục, 
sản phẩm cần được khuấy như polyme, rơi khỏi vòi phun sẽ di chuyển chậm dọc theo 
phần côn, và loại bỏ hiệu quả các bọt khí có trong sản phẩm cần được khuấy. 
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(11) 41347 

(21) 1-2014-03020 (51) 7 A63B  23/02 

(22) 20.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/001343 20.02.2013 (87) WO2013/125858 29.08.2013 
(30) 10-2012-0017824      22.02.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2014 
(75) PARK, KANG-MOO  (KR) 

107-111 Mokdong Hyundai Apt., 27, SinMok-ro 16-gil, Yangcheon-gu, Seoul 158-
820, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị hỗ trợ tập luyện cơ bụng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hỗ trợ tập luyện cơ bụng có cấu tạo đơn giản, trong đó hai 
giá đỡ thiết bị này được nối với nhau bởi một tấm bảng để dễ dàng tập luyện và tăng 
cường sức mạnh cơ thể. Thiết bị hỗ trợ tập luyện cơ bụng theo sáng chế bao gồm: giá đỡ 
thứ nhất (3) có chiều cao và kích thước định trước đủ để hỗ trợ khu vực xương cụt ngay 
dưới vùng thắt lưng; tấm bảng (5) được ráp chặt với và kéo dài từ bề mặt đáy của giá đỡ 
thứ nhất (3); và giá đỡ thứ hai (7) được lắp chặt với và định vị tại đầu cuối của tấm bảng 
(5) đối diện với giá đỡ thứ nhất (3). Tốt hơn là, độ rộng của tấm bảng (5) (khoảng cách 
ngắn nhất giữa giá đỡ thứ nhất (3) và giá đỡ thứ hai (7)), chiều cao và độ nghiêng của 
giá đỡ thứ hai (7) có thể được điều chỉnh để hỗ trợ các khu vực thấp hơn mấu chuyển 
của xương đùi. Giá đỡ thứ hai (7) có thể được nối với phương tiện điều chỉnh (77) để 
điều chỉnh độ rộng của tấm bảng (5).  
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(21) 1-2014-03046 (51) 7 G01R  31/00, G01M  11/00 

(22) 12.09.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 10-2013-0109904 12.09.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2014 
(75) DONG-HEE, HAN  (KR) 

(Kunyoung Apt., Bundang-dong) 110-701, 13, Jangan-ro 41beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-831, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị kiểm tra tấm màn hình

  (57)     Sáng chế bộc lộ thiết bị kiểm tra để kiểm tra nhanh chóng các tấm màn hình. Thiết bị 
bao gồm khuôn lắp ráp tấm, đèn nền để phát ra ánh sáng đến phần dưới cùng của tấm 
màn hình, thiết bị chụp ảnh để chụp ảnh của tấm màn hình, và hệ thống di chuyển thiết 
bị chụp ảnh. Thiết bị chụp ảnh bao gồm camera kiểm tra có hệ thống ống kính đối diện 
tấm màn hình, thiết bị xoay camera kiểm tra để xoay camera kiểm tra giúp thay đổi góc 
chụp ảnh của camera kiểm tra đối với tấm màn hình, khung để đỡ thiết bị xoay camera 
kiểm tra, thiết bị chiếu sáng để phát ra ánh sáng lên phần trên cùng của tấm màn hình, 
và hệ thống di chuyển thiết bị chiếu sáng được ghép nối với khung để đỡ và di chuyển 
thiết bị chiếu sáng giúp thay đổi góc phát ra ánh sáng của thiết bị chiếu sáng đối với tấm 
màn hình.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ bông lau có thể quay vắt để được giặt sạch bằng 

cách đập 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ bông lau có thể quay vắt để được giặt sạch bằng cách đập, 
mục đích là để giặt sạch bằng cách đập và chà xát bông lau để đạt được kết quả giặt hiệu 
quả trong khoảng thời gian ngắn để cải thiện đáng kể kết quả giặt sạch. Dụng cụ bông 
lau có thể quay vắt theo phương án ưu tiên của sáng chế bao gồm: thùng giặt có khoang 
rỗng trong đó sự vắt và giặt sạch có thể được thực hiện; trống vắt khô có thể quay được 
được bố trí bên trong thùng giặt ở một phía để vắt nước ra khỏi bông lau; và tấm giặt 
liền khối hình bán nguyệt được tạo ra liền khối ở độ cao định trước từ bề mặt đáy của 
khoang giặt của thùng giặt, trong đó bề mặt trong của thùng giặt có tấm giặt liền khối 
được tạo ra như là thành bán trụ để chặn bông lau không tuột khỏi tấm gắn bông lau 
đang được đập và được chà xát trên tấm giặt liền khối.  
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(72) Yoshihiko KINOSHITA (JP), Koji EDO (JP), Kotaro FUNAKOSHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bơm dầu vào xi lanh

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bơm dầu vào xi lanh. Thiết bị bơm dầu vào xi lanh này là 
thiết bị bơm dầu vào xi lanh (1) mà thiết bị này, khi van điện từ (8) được bố trí ở phần 
giữa của ống nhánh (7) mở, dầu bôi trơn trong ống chính của dầu bôi trơn (2) được dẫn 
đến xi lanh (31) của bơm dầu (9) qua ống nhánh để đẩy pit tông (32) và cần đẩy (33) 
được bố trí trong bơm dầu và dầu bôi trơn điền đầy phần bên trong của xi lanh (34) chứa 
cần đẩy được bơm vào trong khoảng không giữa xi lanh (21) và pit tông (22) của động 
cơ đốt trong qua ống bơm dầu (10) và lỗ bơm dầu vào xi lanh (35) được bố trí trong xi 
lanh, trong đó bộ van giảm áp (6) có mạch thủy lực để thay đổi tự động theo tốc độ quay 
của động cơ đốt trong, áp suất của dầu bôi trơn trong ống chính của dầu bôi trơn theo 
kiểu tuyến tính hoặc kiểu bậc.  
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Krzysztof (PL) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất međetomiđin từ cloaxeton

(57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất međetomiđin từ 1-bromo 2,3-
®imetylbenzen và cloaxeton. 
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(DE), BUJOK Robert (PL), WROBEL Zbigniew (PL), WOJCIECHOWSKI Krzysztof 
(PL) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 2-(2,3-đimetylphenyl)-1-

propanal từ cloaxeton 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất 2-(2,3-đimetylphenyl)- 1- propanal 
từ 1-bromo 2,3-đimetylbenzen và cloaxeton dùng làm hương liệu và dùng để điều chế 
hợp chất međetomiđin.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ và máy điều hòa không khí 

  (57)     Thiết bị điều khiển động cơ bao gồm bộ tạo tín hiệu PWM tạo ra mô hình tín hiệu của 
hai trong số ba pha sao cho mô hình theo sát vị trí roto, và bộ điều chỉnh điểm định thời. 
Bộ tạo tín hiệu làm tăng/giảm tải theo cả hai chiều của phía chậm pha và phía sớm pha 
dựa trên pha bất kỳ của chu kỳ sóng mang liên quan đến pha thứ nhất. Bộ tạo tín hiệu 
làm tăng/giảm tải theo một chiều liên quan đến pha thứ hai. Bộ tạo tín hiệu làm 
tăng/giảm tải theo chiều đối diện với pha thứ hai liên quan đến pha thứ ba. Bộ điều chỉnh 
định thời điều chỉnh định thời phát hiện sao cho bộ phát hiện dòng điện phát hiện dòng 
điện trong định thời định mức đối với một pha và dòng điện trong định thời định mức 
khác đối với pha khác hoặc bộ phát hiện dòng điện có khả năng phát hiện dòng điện 
trong định thời biến đổi theo biên độ của điện thế đầu ra được cấp cho mạch đảo.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống tiếp nhận dữ liệu

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống tiếp nhận dữ liệu (1) có nhiều nút (2) được kết nối theo tầng 
để tạo thành mạng đa chặng có cấu trúc hình cây và bộ đọc (3) tiếp nhận dữ liệu từ nút 
đích (nút B) như một trong số các nút (2). Trong trường hợp này, khi bộ đọc (3) truyền 
yêu cầu tiếp nhận dữ liệu tới nút B nhờ sử dụng kênh cụ thể, nút B truyền tới bộ đọc (3), 
như phản hồi đối với yêu cầu tiếp nhận dữ liệu, thông tin định thời liên quan đến khi nào 
nút B truyền và nhận dữ liệu. Bộ đọc (3), sau khi đồng bộ với hệ thống trên cơ sở thông 
tin định thời, thực hiện quy trình kết nối thời gian để tiếp nhận dữ liệu theo cách ưu tiên 
từ nút B. Hệ thống này có thể ngăn tác động lên việc tập hợp dữ liệu từ xa trong toàn bộ 
hệ thống khi việc tập hợp dữ liệu riêng rẽ được thực hiện bởi bộ đọc.  
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(72) Daniel Kee Young KIM (US), Eric MILLER (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị động cơ xe và xe

  (57)     Các phương án của sáng chế mô tả động cơ gồm cụm roto và cụm stato để truyền động 
theo cách quay được cho cụm roto này. Cụm stato bao gồm thân, nhiều răng kéo dài 
theo hướng trục từ thân này, và ít nhất hai bộ cuộn dây, mỗi bộ cuộn dây gồm các vòng 

dây được quấn trên các răng. ít nhất hai bộ cuộn dây bao gồm bộ thứ nhất để dẫn động 
cụm roto đến khoảng vận hành có thể thực hiện được thứ nhất, và bộ thứ hai để dẫn 
động cụm roto này đến khoảng vận hành có thể thực hiện được thứ hai khác với khoảng 
vận hành có thể thực hiện được thứ nhất. Cụm roto có thể được sử dụng trong động cơ 
điện (ví dụ, cụm roto là bánh đà), hoặc có thể được sử dụng trong động cơ truyền động.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất xyclobutylcarboxamit, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57)        
 

  
 

Hợp chất có công thức (I), trong đó các phần tử thế là như được xác định theo điểm 1 
thích hợp để dùng làm chất diệt giun tròn: quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp 
chất này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống truyền thông

  (57)     Sáng chế đề xuất máy chủ (4), dựa trên thông tin về kênh truyền thông và cường độ tín 
hiệu rađio, tính toán khoảng cách trong đó sự truyền thông không dây giữa thiết bị đầu 
cuối B trong khu vực truyền thông của trạm cơ sở khác Y và trạm cơ sở khác Y bị nhiễu 
bởi sự rò kênh liền kề khi thiết bị đầu cuối A trong khu vực truyền thông của trạm cơ sở 
X truyền thông không dây với trạm cơ sở X. Máy chủ (4), dựa  trên khoảng cách và 
thông tin về vị trí lắp đặt, tính toán mức đầu ra mà với mức này sự rò kênh liền kề không 
làm nhiễu truyền thông không dây giữa thiết bị đầu cuối B trong khu vực truyền thông 
của trạm cơ sở khác Y và trạm cơ sở khác Y khi thiết bị đầu cuối A trong khu vực 
truyền thông của trạm cơ sở X truyền thông không dây với trạm cơ sở X.  
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(72) Tetsuya KAWAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống tập hợp dữ liệu

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tập hợp dữ liệu (1), trong đó nhiều nút (2) được nối theo 
tầng để cấu hình mạng đa chặng có cấu trúc hình cây. Nút (2) thực hiện xử lý truyền dữ 
liệu như nút thứ tự thấp (nút dưới) và xử lý nhận dữ liệu như nút thứ tự cao (nút trên), 
xen kẽ theo cách thức phân chia thời gian. Khi có chức năng như nút thứ tự cao, nút (2) 
thực hiện kiểm tra vòng để nhận dữ liệu từ các nút (2) dưới một mức. Khi có chức năng 
như nút thứ tự thấp, nút (2) truyền thông tin cờ kết thúc biểu thị việc  hoàn thành truyền 
dữ liệu được tập hợp bởi nút (2) liên quan. Khi thông tin cờ kết thúc được nhận từ tất cả 
các nút (2) dưới một mức so với nút (2) liên quan và việc truyền dữ liệu được tập hợp bởi 
nút (2) liên quan được hoàn thành, thì thông tin cờ kết thúc của nút (2) liên quan được 
truyền.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Miếng dán dùng để phục hồi dây chằng hoặc gân 

(57)     Sáng chế đề cập đến miếng dán dùng để phục hồi dây chằng hoặc gân. Miếng dán này 
có tính mềm dẻo và tương thích sinh học chứa lớp trợ giúp và lớp chất nền.  
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(11) 41360 

(21) 1-2014-03163 (51) 7 B01F  3/04 

(22) 19.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/032959 19.03.2013 (87) WO2013/180825 05.12.2013 
(30) 13/484,643      31.05.2012 US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) SMITH, Roger, P. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hộp đựng đồ uống chứa thiết bị sục khí và phương pháp sản 

xuất hộp đựng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp đựng đồ uống (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800). Chai 
(110 , 210, 310) bao gồm chân đế (116) , thành bên (120) kéo dài từ chân đế, vai (122) 
kéo dài từ thành bên, và cổ (124, 224, 324) kéo dài từ vai và bao gồm phần bên trong 
(126), bề mặt bên trong (128, 228, 328) và miệng (130) có bề mặt đầu cuối (134). Thiết 
bị sục khí (114, 214, 314, 414, 514, 614, 714, 814) tách biệt với chai, kéo dài qua phần 
bên trong của cổ chai, và được đặt toàn bộ vào trong phần bên trong của cổ và được đặt 
cách theo cách hướng tâm theo bề mặt đầu cuối của cổ chai, và bao gồm đầu vào (140, 
540), đầu ra (142, 242, 442, 542, 642, 742) được đặt cách theo cách hướng tâm từ đầu 
vào, thành bên ngoài (144, 244, 344, 444, 544, 644, 744, 844) tiếp xúc với bề mặt bên 
trong của cổ chai, và vách ngăn (146, 446, 546, 646, 746, 846) được đặt theo cách 
xuyên tâm vào phía trong của thành bên ngoài và theo cách hướng tâm giữa đầu vào và 
đầu ra.  
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(11) 41361 

(21) 1-2014-03171 (51) 7 A61K  39/155, A61P  31/14 

(22) 21.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/055935 21.03.2013 (87) WO/2013/139911 26.09.2013 
(30) 61/614,429      22.03.2012 US 

12160682.6      22.03.2012 EP 
(71) CRUCELL HOLLAND B.V.  (NL) 

Archimedesweg 4, NL-2333 CN Leiden, The Netherlands 
(72) RADOSEVIC, Katarina (NL), CUSTERS, Jer«me H.H.V. (NZ), VELLINGA, Jort 

(NZ), WIDJOJOATMODJO, Myra N.  (NZ) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vacxin kháng virut hợp bào hô hấp và phương pháp sản xuất 

vacxin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin kháng virut hợp bào hô hấp (RSV) chứa adenovirut tái tổ 
hợp ở người có kiểu huyết thanh 26 bao gồm axit nucleic mã hóa protein F của RSV. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến axit nucleic tái tổ hợp và phương pháp sản xuất 
vacxin này.  
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(11) 41362 

(21) 1-2014-03177 (51) 7 C07K  16/40, A61K  39/395, C12N  

9/64 
(22) 29.02.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/027160 29.02.2012 (87) WO 2013/130078 06.09.2013 
(71) GILEAD BIOLOGICS, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) SMITH, Victoria (AU), MCCAULEY, Scott  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể phân lập được liên kết với metaloproteinaza cơ 

chất 9 (MMP9), dược phẩm chứa kháng thể này và phương pháp 

phát hiện sự biểu hiện của MMP9 này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc mảnh liên kết kháng nguyên của nó, liên kết với 
metaloproteinaza 9 có liên quan đến sự thoái biến cơ chất (MMP9) (MMP9 còn được gọi 
là gelatinaza-B), trong đó protein liên kết này bao gồm chuỗi nặng của phân tử globulin 
miễn dịch (Ig) (hoặc mảnh chức năng của nó) và chuỗi nhẹ của Ig (hoặc mảnh chức 
năng của nó). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và phương pháp phát hiện sự biểu 
hiện của MMP9 trong mẫu xét nghiệm của đối tượng nghiên cứu.  
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(11) 41363 

(21) 1-2014-03178 (51) 7 A61K  39/395,  38/16,  38/17, A61P  

35/00 
(22) 28.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/028456 28.02.2013 (87) WO 2013/130905 06.09.2013 
(30) 61/605,181      29.02.2012 US 

PCT/US2012/027160    29.02.2012 US 
61/755,444      22.01.2013 US 

(71) GILEAD BIOLOGICS, INC.  (US) 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 

(72) ADAMKEWICZ, Joanne I.  (US), SMITH, Victoria (AU), THAl, Zung  (US), 
HAWKINS, Michael, J.  (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm chứa kháng thể liên kết với metaloproteinaza cơ 

chất 9 (MMP9) và phương pháp phát hiện và kiểm soát hoạt tính 

của MMP9 này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm và các phương pháp sử dụng liên quan đến các protein 
liên kết, ví dụ các kháng thể và các mảnh liên kết kháng nguyên của chúng, liên kết với 
metaloproteinaza cơ chất 9 (MMP9) (MMP9 còn được gọi là gelatinaza-B), trong đó 
protein liên kết này bao gồm chuỗi nặng của phân tử globulin miễn dịch (Ig) (hoặc 
mảnh chức năng của nó) và chuỗi nhẹ của Ig (hoặc mảnh chức năng của nó). Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp phát hiện hoặc kiểm soát hoạt tính của MMP9 và phương 
pháp ức chế hoạt tính của MMP9 này.  
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(11) 41364 

(21) 1-2014-03179 (51) 7 G06Q  30/00,  30/06 

(22) 23.09.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 102134218 24.09.2013 TW 

103128024 15.08.2014 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2014 
(71) MEGA PREClSlON PRINTlNG CO., LTD.  (TW) 

11F.-1, No. 6, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan 
(72) WANG, CHIH-HUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ thống và phương pháp thu mua sản phẩm nhãn giấy 

  (57)      Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp thu mua sản phẩm nhãn giấy được đặt trưng 
ở chỗ tạo lựa chọn về kiểu và loại sản phẩm nhân giấy thông qua xử lý trực tuyến trên 
mạng; tạo giao diện đầu vào được yêu cầu cho dữ liệu đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm 
nhãn giấy với máy tính chủ xử lý dữ liệu sản phẩm nhãn giấy; và tạo ra và hiển thị dữ 
liệu duyệt trước theo thời gian thực dùng để xác thực và kiểm tra. Vì vậy, việc xử lý đặt 
mua được thực hiện nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả với máy tính chủ xử lý dữ liệu 
sản phẩm nhãn giấy.  
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(11) 41365 

(21) 1-2014-03182 (51) 7 C08G  18/40,  18/42,  18/48,  18/76, 

C08J  9/14, B32B  5/20, C08K  5/00, 
C08L  83/00, C08G  101/00 

(22) 19.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/055675 19.03.2013 (87) WO 2013/139781 26.09.2013 
(30) 12160963.0      23.03.2012 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KAMPF, Gunnar (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất bọt polyme cứng, bọt polyme cứng và hợp 

phần rượu để sản xuất bọt này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bọt polyme cứng bằng phản ứng của ít nhất một 
polyisoxyanat A), rượu polyhydric polyeteste B) trên cơ sở axit dicarboxylic thơm có thể 
thu được bằng phản ứng este hóa của  
b1) chế phẩm của axit dicarboxylic  
b2) một hoặc nhiều axit béo và/hoặc dẫn xuất của chúng   
b3) một hoặc nhiều diol béo hoặc diol xycloaliphatic  
b4) rượu polyhydric polyete có độ chức không nhỏ hơn 2, và  
tùy ý thêm rượu polyhydric polyester C) khác so với rượu polyhydric polyester của 
thành phần B), và ít nhất một rượu polyhydric polyete D), trong đó tỷ lệ khối lượng của 
tổng thành phần B) và tùy ý thành phần C) so với thành phần D) ít nhất bằng 7.  
Sáng chế cũng đề cập đến bọt cứng có thể thu được từ quy trình này.  
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(11) 41366 

(21) 1-2014-03197 (51) 7 E02B  3/02,  7/00 

(22) 24.09.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2014 
(71) Công ty TNHH mục tiêu môi trường và cộng đồng  (VN) 

Số 14 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Công Anh (VN) 
(54) Phương pháp làm giảm vận tốc dòng chảy nhằm hạn chế ảnh 

hưởng của triều lên thượng nguồn, hệ thống làm giảm vận 

tốc dòng chảy theo phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp làm giảm vận tốc dòng chảy nhằm hạn chế ảnh hưởng 
của triều lên thượng nguồn bao gồm: đặt các đơn vị riêng lẻ/ liên hợp của nhiều đơn vị 
riêng lẻ nằm dọc theo hai bên bờ của dòng chảy, bộ phận tiêu giảm động năng của mỗi 
đơn vi riêng lẻ tiếp nhận động năng của dòng chảy nhờ các chi tiết tiếp nhận lực được 
lắp vào phần quay dạng đứng hoặc ngang của bộ phận tiêu giảm động năng, bộ phận 
tiêu giảm động năng của mỗi đơn vị riêng lẻ không ngăn chặn dòng chảy mà chỉ làm 
cho vận tốc của dòng chảy chậm lại theo hướng chảy từ biển về thượng nguồn và không 
làm giảm động năng dòng chảy theo chiều ngược lại. Sáng chế cũng đề xuất hệ thống 
làm giảm vận tốc dòng chảy theo phương pháp này.  
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(11) 41367 

(21) 1-2014-03198 (51) 7 C01F  7/00, C08K  3/26,  9/04, C08L  

101/00,  21/00,  23/02,  27/06 
(22) 25.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/059789 25.03.2013 (87) WO/2013/147284 03.10.2013 
(30) 2012-069194 26.03.2012 JP 
(71) KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

305, Yashimanishimachi, Takamatsu-shi, KAGAWA 7610113, Japan 
(72) KUROGI, Yusuke (JP), NAKAMURA, Tsukasa (JP), MIYATA, Shigeo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hạt hydrotalxit, chế phẩm nhựa thông, vật làm khuôn, hệ 

phân tán chứa hạt hydrotalxit và quy trình sản xuất hạt 

này 

  (57)     Hạt hydrotalxit có đường kính hạt thứ cấp trung bình rất nhỏ và quy trình sản xuất nó. 
Chế phẩm nhựa thông chứa hạt mịn chứa hyđrotalxit và có độ trong suốt cao và vật làm 
khuôn từ nó.  
Hạt mịn chứa hydrotalxit có đường kính hạt thứ cấp trung bình đo được bằng phương 
pháp phân tán ánh sáng động học nằm trong khoảng từ 5 đến 100nm.  
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(11) 41368 

(21) 1-2014-03230 (51) 7 C08B  15/08,  1/00,  15/00 

(22) 30.03.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2012/002361 30.03.2012 (87) WO 2013/111927 01.08.2013 
(30) 10-2012-0007705 26.01.2012 KR 
(71) YOUCEL CO., LTD.  (KR) 

444-39, Sunhwaro, Iksan-si Jeollabuk-do, 570-977, Korea (South) 
(72) Jae Young CHA  (KR), Sang Min SHIN (KR), Mi Ae MOON (KR), Seung Gyu KIM 

(KR), Kwang Su SEO (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất xenluloza sinh học khô và xenluloza 

sinh học khô được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất xenluloza sinh học khô, theo một phương án 
cửa sáng chế có khả năng chống nhiễm độc do vi sinh vật gây ra trong quá trình vận 
chuyển và sản xuất, mà không đòi hỏi thêm hệ thống kháng vi sinh vật trong quá trình 
sản xuất, nhờ đó có thể giảm chi phí vận chuyển và sản xuất do có thể bảo quản được ở 
nhiệt độ thông thường trong thời gian dài. Ngoài ra, theo một phương án của sáng chế 
này, xenluloza sinh học khô có thể được dùng làm thành phần của mỹ phẩm hoặc dược 
phẩm để cung cấp các chất y tế thông qua quá trình keo hóa nhanh trong vài giây hoặc 
vài phút.  
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(11) 41369 

(21) 1-2014-03246 (51) 7 A61K  31/121,  47/02,  9/08, A61P  

27/02,  27/06 
(22) 25.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/054774 25.02.2013 (87) WO 2013/129315 A1 06.09.2013 
(30) 2012-040803 27.02.2012 JP 
(71) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666, Japan 
(72) KUROSE,Takahiro (JP), MIYANO, Takayuki (JP), KATO, Mariyo (JP), TAKAI, 

Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thuốc phòng bệnh, làm giảm hoặc điều trị các bệnh võng mạc

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc phòng bệnh, làm thuyên giảm hoặc điều trị bệnh về võng mạc, 
trong đó thuốc này bao gồm geranylgeranylaxeton (a) là hỗn hợp của 
geranylgeranylaxeton (5E,9E,13E) và geranylgeranylaxeton (5Z,9E,13E), hàm lượng 
geranylgeranylaxeton (5E,9E,13E) của hỗn hợp là 80% trọng lượng hoặc lớn hơn, (b) 
bao gồm geranylgeranylaxeton (5E,9E,13E), hoặc (c) bao gồm geranylgeranylaxeton 
(5Z,9E,13E), do đó trực tiếp ức chế tình trạng chết của tế bào võng mạc, nhờ đó về cơ 
bản có tác dụng phòng ngừa, làm thuyên giảm hoặc điều trị bệnh về võng mạc.  
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(11) 41370 

(21) 1-2014-03254 (51) 7 C08G  73/10, C08L  79/08 

(22) 28.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/059165 28.03.2013 (87) WO 2013/146967 03.10.2013 
(30) 2012-076500 29.03.2012 JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) MlYAZAKI, Daichi (JP), TOMlKAWA, Masao (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit polyamic, phương pháp sản xuất axit polyamic và chế 

phẩm nhựa chứa axit polyamic này 

  (57)    Sáng chế đề xuất axit polyamic có thể tạo thành véc ni với độ nhớt thấp và dùng để sản 
xuất, thông qua việc sấy khô, màng phủ với các đặc tính cơ học tốt và mục tiêu xa hơn 
là để sản xuất màng phủ lưu hóa với các đặc tính cơ học tốt bất kể nồng độ mol của 
nhóm axit anhyđrit trong monome axit dianhyđrit và của nhóm amino trong hợp chất 
amin đa hóa trị hoặc hợp chất điamin là giống hoặc khác nhau. Mục tiêu này đã đạt 
được bởi axit polyamic bao gồm cấu trúc được biểu thị bởi công thức hóa học (1) được 

nêu dưới đây: (Trong công thức hóa học (1),  là nguyên tử oxi hoặc lưu huỳnh và W là 
nhóm rút electron, và R11 và R12 độc lập là nguyên tử hyđro hoặc nhóm hyđrocacbon có 
từ 1 đến 10 nguyên tử cacbon.  
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(22) 28.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/059376 28.03.2013 (87) WO/2013/147082 03.10.2013 
(30) 2012-073594 28.03.2012 JP 

2012-187321 28.08.2012 JP 
2012-275169 17.12.2012 JP 
2013-026886 14.02.2013 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) QUARRYMEN CORPORATION  (JP) 

26-10, Ogawa 2-chome, Machida-shi, Tokyo 1940003, Japan 
(72) UEDA, Minoru (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tế bào gốc bất tử, dược phẩm và chế phẩm chứa  dược phẩm này 

dùng để khôi phục mô bị tổn thương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào gốc bất tử phân lập được từ tế bào gốc. Tế bào này sản sinh 
yếu tố sinh trưởng có khả năng tái sinh các loại mô khác nhau đã bị tổn thương do nhiều 
nguyên nhân. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa tế bào gốc, chế phẩm 
chứa dược phẩm này dùng để khôi phục mô bị tổn thương và phương pháp sản xuất tế 
bào gốc này.  
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(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) Shreeram SATHYAVAGEESWARAN (IN), Tapas DAS (US), Srabani DAS (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit beta-hydroxy-beta-metylbutyric để cải thiện tính dung 

nạp glucoza 

  (57)     Sáng chế đề xuất axit beta-hyđroxy-beta-metylbutyric để cải thiện tính dung nạp glucoza 
ở đối tượng trẻ em hoặc người lớn. Theo một số phương án, axit beta-hyđroxy-beta-
metylbutyric được dùng thông qua việc dùng chế phấm dinh dưỡng.  
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(21) 1-2014-03276 (51) 7 H04W  4/00,  76/02,  84/10,  84/12,  

84/20 
(22) 19.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/057914 19.03.2013 (87) WO 2013/153925 A1 17.10.2013 
(30) 2012-098762 10.04.2012 JP 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2015 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) KAWAKAMI, Daisuke (JP), SUZUKI, Hideyuki (JP), ITOH, Katsutoshi  (JP), 

ISHIDA, Katsuhito  (JP), OHDE, Junya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông và phương pháp điều khiển truyền 

thông 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông bao gồm bộ tiếp nhận có cấu trúc để tiếp nhận 
thông tin trạng thái thứ nhất biểu diễn trạng thái của thiết bị truyền thông không dây thứ 
nhất về kết nối trực tiếp giữa các thiết bị thông qua truyền thông không dây và thông tin 
trạng thái thứ hai biểu diễn trạng thái của thiết bị truyền thông không dây thứ hai về kết 
nối trực tiếp, và bộ điều khiển có cấu trúc để thiết lập kết nối giữa thiết bị truyền thông 
không dây thứ nhất và thiết bị truyền thông không dây thứ hai thông qua truyền thông 

không dây trên cơ sở của thông tin trạng thái thứ nhất và thông tin trạng thái thứ hai. ít 
nhất một trong các thông tin trạng thái thứ nhất và thông tin trạng thái thứ hai được tiếp 
nhận thông qua truyền thông trường-gần.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
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P.O. Box 1589, Tiberias 14115, lsrael 
(72) YONA, Haim (IL), MAMO, Shay (IL), AZULAY, Snir (IL), ZIV, Yaniv (IL), 

GOLDMAN, Ruvim (IL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten 

  (57)     Sáng chế cập đến anten, anten này bao gồm một lưỡng cực thứ nhất có một phân cực thứ 
nhất, lưỡng cực thứ nhất bao gồm một cặp tay lưỡng cực thứ nhất, một lưỡng cực thứ hai 
có một phân cực thứ hai, lưỡng cực thứ hai bao gồm một cặp tay lưỡng cực thứ hai, ít 
nhất một tay lưỡng cực của cặp tay lưỡng cực thứ nhất được bố trí tương ứng với ít nhất 
một tay lưỡng cực của cặp tay lưỡng cực thứ hai để tạo thành ít nhất một khe cách ly 
giữa chúng, dòng điện dọc theo ít nhất một khe cách ly hoạt động để ít nhất triệt  tiêu 
một phần sự ghép hỗ cảm giữa lưỡng cực thứ nhất và lưỡng cực thứ hai, một cơ cấu tiếp 
sóng để tiếp sóng các lưỡng cực thứ nhất và thứ hai.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATlON LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 14115, Israel 
(72) YONA, Haim (IL), MAMO, Shay  (IL), KRUPA, Steve  (CA), ZIV, Yaniv (IL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten đa đầu vào đa đầu ra và phần tử bức xạ lưỡng cực phân 

cực kép băng tần rộng của nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến anten đa đầu vào đa đầu ra, anten này bao gồm một mặt phẳng tiếp 
đất, một đế cách điện được tạo thành trên mặt phẳng tiếp đất, một phần tử bức xạ lưỡng 
cực phân cực kép băng tần rộng được bố trí trên đế cách điện, một phần tử bức xạ lưỡng 
cực phân cực ngang được bố trí trên đế cách điện tiếp giáp với phần tử bức xạ lưỡng cực 
phân cực kép băng tần rộng và có hình chiếu song song với trục thứ nhất, trục thứ nhất 
này giao với phần tử bức xạ lưỡng cực phân cực kép băng tần rộng, một phần tử bức xạ 
lưỡng cực phân cực thẳng đứng được bố trí trên đế cách điện tiếp giáp với phần tử bức xạ 
lưỡng cực phân cực kép băng tần rộng và có hình chiếu song song với trục thứ hai, trục 
thứ hai này giao với phần tử bức xạ lưỡng cực phân cực kép băng tần rộng và vuông góc 
với trục thứ nhất và một mạng lưới tiếp sóng để tiếp sóng các phần tử bức xạ lưỡng cực 
phân cực kép băng tần rộng, phân cực ngang và thẳng đứng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất ức chế beta-secretaza và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất guaniđin mạch vòng được sử dụng làm chất ức chế hoạt 

tính enzym -secretaza (BACE1), dược phẩm chứa hợp chất này, được dùng để điều trị 
hội chứng thoái hóa thần kinh, hội chứng đặc trưng bởi sự suy giảm nhận thức, suy yếu 

nhận thức, sa sút trí tuệ, và bệnh đặc trưng bởi tình trạng tạo thể kết tụ amyloit   
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(72) RADOSEVIC, Katarina (NL), CUSTERS, Jer«me H.H.V. (NZ), VELLINGA, Jort 

(NZ), WIDJOJOATMODJO, Myra, N. (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vacxin kháng virut hợp bào hô hấp và phương pháp sản xuất 

vacxin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin kháng virut hợp bào hô hấp (RSV) chứa adenovirut tái tổ 
hợp ở người có kiểu huyết thanh 35 bao gồm axit nucleic mã hóa protein F của RSV. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến axit nucleic tái tổ hợp và phương pháp sản xuất 
vacxin này.  
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(86) PCT/JP2013/067394 25.06.2013 (87) WO 2014/003007 A1 03.01.2014 
(30) 2012-144641 27.06.2012 JP 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 

4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan. 
(72) MARUNO, Hirofumi (JP), MIURA, Masahiko (JP), SHIMADA, Mitsushige (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý nước thải

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý nước thải hoặc tương tự bao gồm các bước: cấp hỗn 
hợp nước chứa nước thải và bùn hoạt tính vào trong thùng xử lý sinh học; nhúng vật 
mang mà đã được phủ bùn hoạt tính vào trong hỗn hợp nước chứa trong thùng xử lý sinh 
học; sục khí vào trong hỗn hợp nước; đặt độ nhớt của hỗn hợp nước đã được sục khí bên 
trong thùng xử lý sinh học đạt 10mPa0s hoặc nhỏ hơn; và cho hỗn hợp nước đã được xử 
lý sinh học bởi bùn hoạt tính dưới điều kiện ưa khí bằng cách sục khí qua tách bằng 
màng bởi bộ phận tách bằng màng nhờ vậy tạo ra nước thấm qua là nước sạch. Sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị xử lý nước thải sử dụng phương pháp này.  
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12162832.5 02.04.2012 EP 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) REUZEAU, Christophe (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây trồng có một hoặc nhiều tính trạng liên quan đến năng 

suất được tăng cường và phương pháp tạo ra cây trồng này 

  (57)     Sáng chế đề cập chung đến lĩnh vực sinh học phân tử ở cây và đề xuất phương pháp tăng 
cường các các tính trạng khác nhau liên quan đến năng suất quan trọng về mặt kinh tế ở 
cây. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất phương pháp tăng cường tính trạng liên quan đến năng 
suất ở cây bằng cách điều biến sự biểu hiện axit nucleic mã hóa polypeptit flavodoxin ở 
cây theo cách riêng. Sáng chế còn đề xuất cây có sự biểu hiện của axit nucleic mã hóa 
polypeptit flavodoxin được điều biến bằng kiểu gen khởi đầu cụ thể, các cây này có tính 
trạng liên quan đến năng suất được tăng cường so với cây trồng đối chứng. Sáng chế 
cũng đề xuất các cấu trúc chưa được biết cho đến nay, hữu dụng để thực hiện phương 
pháp theo sáng chế.  
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MELON-MANGUER Dominique (FR), MENDEZ-PEREZ Maria (ES), VERGNE 
Fabrice (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất thienopyrimidin và quy trình điều chế chúng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức  
 

 
trong đó R6 là nhóm -CONH2 hoặc -C(R)(R)(OH), R là nhóm thế phenyl hoặc 
heteroaryl, R7 là nhóm aryl hoặc heteroaryl  tùy ý được thế và quy trình điều chế hợp 
chất này.  
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(72) Hiroshi SHIOMI (JP), Masaki TAKAHASHI (JP), Hidenori SUZUKI (JP), Satoru 

NAGUMO (JP), Akira IWANO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp lắp đặt lớp lót và cụm lớp lót

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp đặt lớp lót bao gồm: bước vận chuyển để vận 
chuyển cụm lớp lót (1), trong đó lớp lót (2) và bộ gá kẹp vận chuyển (3) được ghép liền 
khối, giữa bồn chứa trong (60) và bồn chứa ngoài (50) của bồn chứa có kết cấu vỏ kép 
trong trạng thái treo; và bước lắp để lắp cụm lớp lót (1) lên tấm vỏ của bồn chứa trong 
(60). Bộ gá kẹp vận chuyển (3) được tạo ra bằng cách gắn chốt định vị lớp lót (34) vào 
thân chính bộ gá kẹp (3A) nhờ khớp nối là chốt. Lớp lót (2) được giữ tại chốt định vị lớp 
lót (34). Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến cụm lớp lót được đặt giữa bồn chứa trong 
và bồn chứa ngoài của bồn chứa có kết cấu vỏ kép.  
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(11) 41382 

(21) 1-2014-03349 (51) 7 G01B 15/02, G01N 23/06 

(22) 03.10.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2014 
(71) Chi nhánh Viện dầu khí Việt Nam (thành phố Hà Nội) - Trung tâm 

phân tích thí nghiệm  (VN) 

G1, khách sạn Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hồng Minh (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp tính toán độ rỗng của mẫu lõi thông qua ảnh 

chụp cắt lớp độ phân giải cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tính độ rỗng của mẫu lõi thông qua ảnh chụp cắt lớp 
độ phân giải cao (ảnh CT Scan) dùng trong ngành công nghiệp dầu khí. Phương pháp 
này dựa vào việc thực hiện đếm các số lượng điểm ảnh để tính độ rỗng của cả đoạn mẫu 
dài của vỉa dầu khí không đồng nhất (như đá móng nứt nẻ hay cacbonat, v.v.).  
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(11) 41383 

(21) 1-2014-03359 (51) 7 B65D  25/52,  83/08, B65H  35/04 

(22) 13.11.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2012/009563 13.11.2012 (87) WO 2013/147387 A1 03.10.2013 
(30) 10-2012-0030434      26.03.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2014 
(75) LEE, TAE-JUNG  (KR) 

103-B02, 10-4, Juan-ro 47beon-gil Nam-gu lncheon 402-839, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Hộp màng bọc thực phẩm

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp màng bọc thực phẩm (1) trong đó có chứa ống lõi (2) có quấn 
màng bọc (3) lên trên. Hộp màng bọc thực phẩm này bao gồm mặt đáy thứ nhất (10) có 
dạng hình chữ nhật; mặt phía trước thứ nhất (11) và mặt phía sau thứ nhất (13) được kéo 
dài tương ứng từ hai phía cạnh dài của mặt đáy thứ nhất (10); mặt bên thứ nhất (15) được 
kéo dài từ cạnh ngắn của mặt đáy thứ nhất (10); mặt gia cố thứ nhất (16) được kéo dài từ 
mép cạnh ngoài của mặt bên thứ nhất (15); mặt nối (12 và 14) được kéo dài từ cạnh ngắn 
của mặt phía trước thứ nhất (11) và mặt phía sau thứ nhất (13); mặt phía trước thứ hai 
(17) được kéo dài từ cạnh dài của mặt phía trước thứ nhất (11) theo cách để chồng lên 
mặt phía trước thứ nhất (11); mặt đáy thứ hai (18) được kéo dài từ cạnh dài của mặt phía 
trước thứ hai (18) được kéo dài từ cạnh dài của mặt phía trước thứ hai (17) theo cách để 
chồng lên mặt đáy thứ nhất (10); mặt phía sau thứ hai (19) được kéo dài từ cạnh dài của 
mặt đáy thứ hai (18) theo cách để chồng lên mặt phía sau thứ nhất (13); mặt bên thứ hai 
(20) được kéo dài từ cạnh ngắn của mặt đáy thứ hai (18) theo cách để chồng lên mặt bên 
thứ nhất (15); mặt gia cố thứ hai (22) được kéo dài từ mép ngoài của mặt bên thứ hai 
(20); mặt nắp phía trên (24) được kéo dài từ cạnh dài của mặt phía sau thứ nhất (13) và 
mặt nắp phía trước (26) được kéo dài từ cạnh dài của mặt nắp phía trên (24). Một lỗ trục 
(21) được tạo trên mặt bên thứ hai (20) hoặc mặt gia cố thứ hai (22) để lồng đầu ống 
giấy (2) có quấn màng bọc (3) vào đó.  
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(11) 41384 

(21) 1-2014-03363 (51) 7 C07D  403/12,  413/14,  405/12,  

417/12,  409/12, A61K  31/42, C07D  
413/12, A61P  9/00 

(22) 26.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IN2012/000452 26.06.2012 (87) WO2013/132509 A1 12.09.2013 
(30) 612/MUM/2012      07.03.2012 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2014 
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED  (IN) 

Zydus Tower, Satellite Cross Roads, Ahmedabad 380015, Gujarat, India 
(72) PINGALI, Harikishore (IN), MAKADIA, Pankaj (IN), PANDYA, Vrajesh (IN), 

KALAPATAPU, Sairam V.V.M. (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất có tác dụng điều trị rối loại lipit máu và các bệnh 

liên quan và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I), các dạng hỗ biến, các chất đồng 
phân lập thể, muối dược dụng của chúng, dược phẩm chứa chúng, phương pháp điều chế 
chúng và các hợp chất trung gian. Các hợp chất theo sáng chế được dùng để điều trị các 
chứng bệnh như bệnh mỡ máu cao.  
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(11) 41385 

(21) 1-2014-03365 (51) 7 B01D  53/68, G05D  21/00 

(22) 12.03.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/056324 12.03.2012 (87) WO 2013/136420 19.09.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2014 
(71) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  (JP) 

10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo 1640001, Japan 
(72) MASHIKO, Mitsuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý khí axit

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý khí axit. Mục đích của sáng chế là giảm các sự 
cố khi xử lý khí axit và sự bổ sung kiềm quá mức mà cả hai vấn đề này xuất hiện, khi 
kiểm soát hồi tiếp, bởi thời gian trễ khi đo bằng máy phân tích xác định khí axit, mà 
không sử dụng mới máy phân tích xác định khí axit đắt tiền. Phương pháp xử lý khí axit 
này bao gồm bước trong đó ít nhất hai khoảng độ dốc của nồng độ khí axit được thiết 
lập, bước trong đó trị số đích mà ở đó nồng độ khí axit được kiểm soát được thiết lập cho 
mỗi trong số ít nhất hai khoảng độ dốc, và bước trong đó trị số đầu  ra kiểm soát chỉ báo 
lượng kiềm cần được bổ sung được tính ít nhất trên cơ sở các tín hiệu đo được gửi từ 
máy phân tích xác định khí axit và trị số đích kiểm soát. Trong bước thiết lập các trị số 
đích kiểm soát, trị số đích kiểm soát được thiết lập trong trường hợp trong đó khoảng độ 
dốc của nồng độ khí axit lớn (trong khoảng thời gian khi nồng độ khí axit có xu hướng 
tăng) thấp hơn trị số đích kiểm soát được thiết lập trong trường hợp trong đó khoảng độ 
dốc của nồng độ khí axit nhỏ trong khoảng thời gian khi nồng độ khí axit có xu hướng 
giảm.  
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(11) 41386 

(21) 1-2014-03375 (51) 7 A23K  1/16,  1/18, A23L  1/29, 

A61K  31/191,  31/366, A61P  1/12 
(22) 08.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/NL2013/050152 08.03.2013 (87) WO/2013/133713 12.09.2013 
(30) 12158832.1      09.03.2012 EP 
(71) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, The Netherlands 
(72) MAAS, Johannes Antonius Maria (NL), HANENBERG, Martinus Johannes Antonius 

(NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm thức ăn gia súc chứa nang glucono delta-lacton

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thức ăn gia súc chứa nang glucono delta- lacton (GDL) 
với lượng nằm trong khoảng 0,05-8,0% trọng lượng. Các tác giả sáng chế đã phát hiện 
rằng tỷ lệ mắc bệnh ỉa chảy ở bê hoặc lợn con mới sinh có thể được làm giảm đáng kể 
bằng cách đưa nang glucono delta-lacton (GDL) vào thức ăn gia súc dùng cho bê hoặc 
lợn con mới sinh, lần lượt như sản phẩm thay thế sữa bê hoặc sản phẩm thay thế sữa lợn 
nái. Sáng chế cũng đề cập đến việc sử dụng chế phẩm thức ăn gia súc nêu trên để điều 
trị hoặc phòng ngừa bệnh ỉa chảy ở bê hoặc lợn con.  
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(11) 41387 

(21) 1-2014-03405 (51) 7 E02D  5/04, B21B  1/082 

(22) 18.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/001833 18.03.2013 (87) WO 2013/157199 A1 24.10.2013 
(30) 2012-093325 16.04.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ONDA, Kunihiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cọc cừ thép, thành cọc cừ thép được tạo ra từ các cọc cừ thép 

và phương pháp sản xuất cọc cừ thép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cọc cừ thép mà kích cỡ của nó điều chỉnh được một cách rất linh 
hoạt và có các mối liên kết chính xác rất chắc, phương pháp sản xuất cọc cừ thép và 
thành cọc cừ thép được tạo ra từ các cọc cừ thép. Cọc cừ thép (1) theo sáng chế thu được 
bằng cách liên kết phần thứ nhất cọc cừ thép dạng hình chữ U (7), phần thứ hai cọc cừ 
thép dạng hình chữ U (11) và thành phần đế dạng hình chữ L(13) với nhau, các phần thứ 
nhất (7) và thứ hai (11) cọc cừ thép dạng hình chữ U thu được bằng cách cắt cọc cừ thép 
dạng hình chữ U (3) và từng phần này bao gồm ít nhất một phần liên kết, cọc cừ thép 
dạng hình chữ U (3) được tạo ra bởi quá trình cán nóng và thành phần đế dạng hình chữ 
L(13) được sản xuất theo các quá trình cán hoặc uốn cong và không có phần liên kết. 
Toàn bộ cọc cừ thép (1) có hình dạng bao gồm các phần tay đòn (14) kéo dài ra phía 
ngoài từ cả hai đầu của phần dạng hình chữ U là hầu như có dạng hình chữ U trên mặt 
cắt ngang được cắt theo đường trực giao với hướng trục.  
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(21) 1-2014-03406 (51) 7 C07K  16/26, A61K  39/395, C07K  

7/18, A61P  29/00 
(22) 15.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/031836 15.03.2013 (87) WO 2013/148296 A2 03.10.2013 
(30) 61/616,845      28.03.2012 US 

1350953      04.02.2013 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54 Rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 
(72) KOMINOS, Dorothea (US), ZHANG, Jie (US), PRITSKER, Alla (US), DAVISON, 

Matthew (US), BAURIN, Nicolas (FR), SUBRAMANIAN, Govindan (US), CHEN, 
Xin (US), Li Han (US) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể đơn dòng gắn kết đặc hiệu với Kalidin, phương pháp 

tạo ra kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề xuất kháng thể đơn dòng gắn kết đặc hiệu với Kalidin hoặc des-Arg10-
Kalidin. Sáng chế cũng đề xuất chế phẩm, cũng như axit nucleic mã hóa kháng thể 
kháng Kalidin hoặc des-Arg 10-Kalidin, vectơ biểu hiện tái tổ hợp và tế bào chủ để tạo 
ra kháng thể này hoặc mảnh của nó. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sử dụng kháng 
thể theo sáng chế để điều biến hoạt tính Kalidin hoặc des-Arg10-Kalidin hoặc phát hiện 
Kalidin hoặc des-Arg10-Kalidin, in vitro hoặc in vivo. Sáng chế còn đề xuất phương 
pháp tạo ra kháng thể gắn kết đặc hiệu với des-Arg9-Bradykinin và peptit tương tự des-
Arg10-Kalidin.  
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(21) 1-2014-03415 (51) 7 B22D  11/06,  11/10, C22C  1/00,  

1/02,  45/02,  45/04 
(22) 07.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/056354 07.03.2013 (87) WO/2013/137117 19.09.2013 
(30) 2012-058715 15.03.2012 JP 
(71) HITACHI METALS, LTD.  (JP) 

2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058614 Japan 
(72) SHIBASAKI, Hiroshi (JP), MOTEGI, Takayuki (JP), ITAGAKI, Hajime  (JP), 

SUNAKAWA, Jun  (JP), BIZEN, Yoshio  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dải hợp kim vô định hình và phương pháp sản xuất dải hợp kim 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải hợp kim vô định hình và phương pháp sản xuất dải hợp kim vô 
định hình này. Phương pháp sản xuất dải hợp kim vô định hình theo sáng chế bao gồm 
bước sản xuất dải hợp kim vô định hình bằng cách rải hợp kim nóng chảy lên trên mặt 
trục làm mát quay tròn qua lỗ hình chữ nhật của vòi rót kim loại nóng chảy có máng dẫn 
kim loại nóng chảy mà hợp kim nóng chảy chảy trong máng dẫn này, lỗ hình chữ nhật 
này là một đầu của máng dẫn kim loại nóng chảy, trong đó trong các bề mặt của thành 
máng dẫn kim loại nóng chảy chiều cao tối đa của một bề mặt là Rz(t), mà là bề mặt 
song song với hướng chảy của kim loại nóng chảy và hướng cạnh ngắn của lỗ, là 

10,5m hoặc thấp hơn.  
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(21) 1-2014-03416 (51) 7 C22C  45/02, B22D  11/00,  11/06 

(22) 07.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/056355 07.03.2013 (87) WO/2013/137118 19.09.2013 
(30) 2012-058714 15.03.2012 JP 
(71) HITACHI METALS, LTD.  (JP) 

2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058614 Japan 
(72) MOTEGI, Takayuki (JP), AZUMA, Daichi (JP), ITAGAKI, Hajime  (JP), BIZEN, 

Yoshio  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dải hợp kim vô định hình

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải hợp kim vô định hình. Dải hợp kim vô định hình theo sáng chế 
chứa Fe, Si, B, C và các tạp chất không thể tránh khỏi, trong đó hàm lượng Si nằm trong 
khoảng từ 8,5 đến 9,5% nguyên tử, hàm lượng B lớn hơn hoặc bằng 10,0% nguyên tử và 
nhỏ hơn 12,0% nguyên tử khi tổng lượng Fe, Si, B là 100,0% nguyên tử, hàm lượng C so 
với lượng tổng 100% nguyên tử nêu trên nằm trong khoảng từ 0,2% nguyên tử đến 0,6% 

nguyên tử và dải này có độ dày nằm trong khoảng từ 10m đến 40m và chiều rộng 
nằm trong khoảng từ 100mm đến 300mm.  
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(21) 1-2014-03420 (51) 7 A61K  31/137, A61P  25/24 

(22) 12.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/030476 12.03.2013 (87) WO2013/138322 A1 19.09.2013 
(30) 61/609,641      12.03.2012 US 

61/610,058      13.03.2012 US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) SINGH, Jaskaran (US), CAERS, Lodewijk Ivo (BE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất esketamin có tác dụng để điều trị bệnh trầm cảm 

chống điều trị hoặc trầm cảm kháng điều trị và dược phẩm 

chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất esketamin có tác dụng để điều trị bệnh trầm cảm chống 
điều trị hoặc trầm cảm kháng điều trị và dược phẩm, chế phẩm và hỗn hợp chứa hợp 
chất esketamin này.  
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(21) 1-2014-03422 (51) 7 F02C  7/22, F23K  5/08, F02M  

27/04 
(22) 05.03.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/RO2013/000006 05.03.2012 (87) WO2013/184015 A4 12.12.2013 
(30) a 2012 00164      12.03.2012 RO 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2014 
(75) ENACHE, Aurel  (RO) 

Ion Maiorescu Street no.16, bl.33N1, 6th, apt.22, RO-Ploiesti, Prahova County 100067 
(RO) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống thiết bị để xử lý nhiên liệu nhằm tăng năng suất tỏa 

nhiệt của chúng 

(57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị để xử lý nhiên liệu khí như khí tự nhiên, khí sinh 
học, hyđrô, khí nhà máy lọc dầu hoặc các dạng tương tự khác, cũng như một số nhiên 
liệu lỏng như dầu hỏa, dầu diesel, đầu, dầu lửa, xăng máy bay và các dạng tương tự 
khác, và các nhiên liệu rắn khác như than đá, gỗ, đá phiến sét đốt cháy được, than, than 
cốc, bán than cốc, than bánh, nhiên liệu rắn cho tên lửa, chất thải nhiên liệu rắn (vụn gỗ, 
mùn cưa, vỏ hạt, nhiều loại tương tự) để tăng năng suất tỏa nhiệt của chúng.  
Hệ thống thiết bị theo sáng chế có vỏ (15) và chi tiết hình trụ nối (10) giữa chúng có một 
số bộ phận kích thích (A), mỗi bộ phận kích thích này có hai nửa ống nối (1 và 2) được 
làm bằng đồng điện phân 99,99% có pha kim loại quý, tốt hơn là platin, giữa chúng có 
hai khoảng trống (a và b), phía trước của khoảng trống thứ nhất (a) hai điện cực cách 
điện là vật dẫn điện tốt (3 và 4) được cố định với các nửa ống nối (1 và 2) và nối với 
nguồn điện AC (14) có tần số cao, biến thiên, và bên trong các nửa ống nối (1 và 2) có 
đặt hai điện cực (5 và 6) có hình  tròn, được làm bằng đồng điện phân, giữa chúng và 
tiếp xúc với chúng là chi tiết (7) hình tròn và được làm bằng vật liệu có đặc tính điện 
môi (như kính quang học), có pha kim loại quý, tốt hơn là platin, với các điện cực (5 và 
6) được gắn hai đầu nối (8 và 9) được cách điện và nối với nguồn điện DC (13), bên 
trong chi tiết hình trụ nối (10) và tiếp xúc với nhau, đi theo hình xoắn ốc, phía trước của 
đoạn xoắn ốc (c) các điện cực (3 và 4) nhô ra qua chi tiết hình trụ nổi (10) và được gắn 
với mỗi dây trong số hai đây (11 và 12) đi theo hình xoắn ốc qua chi tiết hình trụ nối 
(10).  
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(11) 41393 

(21) 1-2014-03444 (51) 7 H02G 15/18 

(22) 16.10.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2014 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT, trường đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Hiền (VN), Lê Hoàng Duy (VN), Trần Trường Sơn (VN) 
(54) Thiết bị bảo vệ mối nối cơ khí của cáp quang

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị bảo vệ mối nối cơ khí sử dụng rệp cáp quang của đường cáp 
quang, và quy trình lắp đặt thiết bị bảo vệ mối nối cơ khí này để chuyển từ trạng thái 
đường cáp đang bị đứt sang trạng thái đường cáp quang đã được nối cơ khí và mối nối 
được bảo vệ. Thiết bị này gồm có thanh nối, thanh nối này chứa khay giữ rệp cáp quang, 
khay giữ cáp quang và các lỗ buộc dây treo của cáp quang, nằm bên trong ống bọc được 
bịt hai đầu bởi nút bịt PG. Thiết bị này cho phép lắp đặt để bảo vệ mối nối cơ khí của 
cáp quang mà không cần sử dụng máy khò và bàn bấm rệp cáp quang chuyên dụng, 
đồng thời cho phép mối nối chịu được lực tác động dọc theo đường cáp quang tốt hơn.  
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(21) 1-2014-03446 (51) 7 E04B 1/78 

(22) 16.10.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2014 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT, trường đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thành Vũ (VN) 
(54) Vách ngăn cách nhiệt

  (57)     Sáng chế đề cập đến vách ngăn cách nhiệt cho căn nhà, cho phép ánh nắng chiếu qua 
vách ngăn vào nhà. Vách ngăn có lớp rèm sau lớp kính ngoài và sau lớp rèm là một lớp 
kính nữa, ngăn không cho khí nóng sinh ra trên rèm, do hấp thụ ánh nắng mặt trời, đối 
lưu vào nhà và làm nóng căn nhà, mà thay vào đó có thể thoát ra ngoài trời qua khe thu 
hồi khí thải phía trên rèm. Vách ngăn này cho phép tùy biến rèm, đến mùa đông có thể 
kéo rèm ra để nhận ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà và tiết kiệm năng lượng sởi ấm nhà. 
Chi phí lắp đặt vách ngăn cách nhiệt nhỏ hơn phương án lắp phiên che nắng ngoài trời 
và có thể tận dụng các thành phần có thể có sẵn từ trước khí lắp đặt, như rèm cửa hay 
khe thu hồi khí ở trên cao.  
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(11) 41395 

(21) 1-2014-03467 (51) 7 A46B  15/00 

(62) 1-2007-01168   
(22) 10.11.2005 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2005/040567 10.11.2005 (87) WO2006/055369 26.05.2006 
(30) 10/989,267      17.11.2004 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) MOSKOVICH Robert (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ làm sạch miệng

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ làm sạch miệng bao gồm tay cầm và đầu có bộ phận làm sạch 
lưỡi. Bộ phận làm sạch lưỡi có ít nhất một gờ có chiều rộng ít nhất bằng chiều cao của 
nó. Theo một kết cấu được ưu tiên, các gờ có hình dạng sao cho tạo ra bề mặt lõm nói 
chung hướng về phía tay cầm. Tốt hơn là các gờ còn bao gồm các phần thẳng hàng chạy 
từ trước tới sau được định vị ở các vị trí góc khác nhau.  
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(21) 1-2014-03468 (51) 7 B01J  29/70 

(22) 22.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/051218 22.01.2013 (87) WO/2013/140842 26.09.2013 
(30) PI2012001236 19.03.2012 MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2014 
(71) YANMAR CO., LTD.  (JP) 

1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308311, Japan 
(72) KAY KIAN HEE (MY), KAMARUDDIN KUDUMPOR (MY), BEVERLY KAH 

WAYNEE (MY), SITI NORBARIA SALLY P.T.T (MY), AARON WILLINTON 
WILLIAM (MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất xúc tác dị thể dùng để sản xuất nhiên liệu điezen sinh 

học 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất xúc tác dị thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu điezen sinh 
học, như chất xúc tác có khả năng được sử dụng trong phương pháp sản xuất este 
metylic của axit béo (Fatty Acid Methyl Esters - FAME) thông thường. Chất xúc tác dị 
thể này có hạt zeolit với kích thước nằm trong khoảng từ 0,25 đến 0,50mm, trong đó hạt 
zeolit thực hiện trao đổi ion với dung dịch NaOCH3 5M, trong đó tỷ lệ của zeolit: 
NaOCH3 trong trao đổi ion là 1:2 và hỗn hợp của zeolit và NaOCH3 được khuấy ở nhiệt 
độ nằm trong khoảng từ 50 đến 60oC trong 1 giờ và lặp lại ít nhất 3 lần, và hạt zeolit 
được làm khô ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 110 đến 150oC trong 2 gìờ.  
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(21) 1-2014-03478 (51) 7 G06F  17/10, G06T  9/00, H03M  

7/30, H04N  7/28 
(22) 12.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/SE2012/051381 12.12.2012 (87) WO2013/147667 03.10.2013 
(30) 61/617,151      29.03.2012 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) GRANCHAROV, Volodya (BG), JANSSON TOFTGARD, Tomas (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp trong bộ lượng tử hóa vectơ, bộ lượng tử hóa 

vectơ, bộ mã hóa-giải mã âm thanh chuyển đổi và trạm di 

động bao gồm bộ lượng tử hóa vectơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ lượng tử hóa vectơ và phương pháp dùng cho sự lượng tử hóa 
vectơ hiệu quả, ví dụ, trong bộ mã hóa-giải mã âm thanh chuyển đổi. Phương pháp này 
bao gồm bước so sánh vectơ đích đầu vào s với nhiều trọng tâm, mỗi trọng tâm biểu 
diễn lớp tương ứng của các vectơ mã trong bảng mã. Hơn nữa, điểm khởi đầu cho tìm 
kiếm liên quan đến vectơ đích đầu vào trong bảng mã được xác định, dựa trên kết quả so 
sánh. Các vectơ mã trong bảng mã được sắp xếp theo số đo độ méo phản ánh khoảng 
cách giữa mỗi vectơ mã và các trọng tâm của các lớp. Bộ lượng tử hóa vectơ và phương 
pháp cho phép lớp vectơ mã bao gồm các vectơ mã ứng viên xác suất nhất liên quan đến 
các vectơ đầu vào có thể được tìm kiếm trước.  
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(21) 1-2014-03487 (51) 7 C07K  14/11, A61K  31/16,  39/145, 

C12N  15/44 
(22) 12.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/030530 12.03.2013 (87) WO/2013/148164 03.10.2013 
(30) 61/617,815      30.03.2012 US 
(71) UNIVERSITY OF PITTSBURGH-OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF 

HIGHER EDUCATION  (US) 
200 Gardner Steel Conference Center, Thackeray and O'Hara Streets, Pittsburgh, PA 
15260, United States of America 

(72) Ted M. ROSS (US), Donald M. CARTER (US), Corey J. CREVAR (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit ngưng kết tố hồng cầu cúm tái tổ hợp và hợp phần 

chứa polypeptit này để kháng bệnh cúm 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình tạo ra polypeptit HA cúm H5N1 và H5N1 được tối ưu hóa để 
kích thích phản ứng miễn dịch đáp ứng rộng đối với thể phân lập virut cúm. Polypeptit 
HA được tối ưu hóa được phát triển thông qua việc so sánh trình tự protein HA, và sau 
đó tạo ra các trình tự liên ứng, dựa vào thể phân lập của virut cúm H5N1 và H1N1. Sáng 
chế cũng đề xuất polypeptit HA cúm H5N1 và H1N1 được tối ưu hóa, hợp phần, protein 
dung hợp, hạt giống virut và dược phẩm chứa polypeptit HA này. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề xuất trình tự axit nucleic được tối ưu hóa codon mã hóa polypeptit HA. Sáng chế 
cũng đề xuất phương pháp kích thích phản ứng miễn dịch kháng virut cúm ở đối tượng.  
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(21) 1-2014-03494 (51) 7 A23L  2/39,  1/212 

(22) 25.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/052346 25.03.2013 (87) WO/2013/140382 26.09.2013 
(30) 849/DEL/2012 23.03.2012 IN 
(71) PEPSICO INDIA HOLDINGS PVT. LTD.  (IN) 

1st Floor, Tower - A Building No. 8, DLF, Phase - II, Gurgaon Haryana 122 002, India 
(72) Naphade, Sanjay Purushottam (IN), Ramsunder, MURALI, Thataisreenivasan (IN), 

Basker, Varadharajan (US), Kundu, Moumita  (IN), Choudhury, Sumana Dutta (IN), 
Rohan, Nidhi (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp bột nước ép trái cây và quy trình sản xuất hỗn hợp 

bột này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hỗn hợp bột nước ép trái cây và hỗn hợp bột nước 
ép trái cây được sản xuất từ quy trình này. Hỗn hợp bột nước ép trái cây theo sáng chế 
có thể tạo ra cảm giác thực sự về trái cây thật, tức là hỗn hợp đồ uống từ trái cây.  
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(21) 1-2014-03506 (51) 7 E21D  23/04,  23/06,  23/16,  11/10 

(22) 26.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2012/077530 26.06.2012 (87) WO2013/159448 31.10.2013 
(30) 201210127714.X      26.04.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2014 
(75) LI, XINBIN  (CN) 

16-2-401, District 3 Chang Qing Yuan, West Fourth Ring North Road, Haidian District 
Beijing 100195 China 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vòm đỡ hầm tự hành 

  (57)     Sáng chế đề xuất vòm đỡ hầm tự hành bao gồm khung dạng vòm phía trước, khung dạng 
vòm phía sau, kích phía trước, và kích đỡ; trong đó: khung dạng vòm phía trước bao 
gồm nhiều hơn ba dầm dọc phía trước và nhiều hơn ba dầm dạng vòm phía trước, tất cả 
các dầm dọc phía trước được bố trí theo chiều dọc dọc theo các bề mặt trên dạng vòm 
của các dầm dạng vòm phía trước, mỗi một trong số các dầm dọc phía trước được ghép 
nối với tất cả các dầm dạng vòm phía trước, kích đỡ được bố trí tại phần dưới của khung 
dạng vòm phía trước; khung dạng vòm phía sau bao gồm nhiều hơn ba dầm dọc phía sau 
và nhiều hơn ba dầm dạng vòm phía sau, tất cả các dầm dọc phía sau được bố trí theo 
chiều dọc dọc theo các bề mặt trên dạng vòm của các dầm dạng vòm phía sau, mỗi một 
trong số các dầm dọc phía sau được ghép nối với tất cả các dầm dạng vòm phía sau, kích 
đỡ được bố trí tại phần dưới của khung dạng vòm phía sau, các dầm dọc phía trước và 
các dầm dạng vòm phía sau được bố trí cách đều nhau, và khoảng trống được tạo ra giữa 
dầm dạng vòm phía trước và dầm dạng vòm phía sau liền kề phía trước; và một đầu của 
kích phía trước được ghép nối với khung dạng vòm phía trước, và đầu còn lại của kích 
phía trước được ghép nối với khung dạng vòm phía sau, cả hai dầm dạng vòm phía trước 
và dầm dạng vòm phía sau là các dầm có dạng vòm. Vòm đỡ theo sáng chế giúp tiết 
kiệm thời gian và nhân lực, và an toàn và ổn định.  
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(11) 41401 

(21) 1-2014-03510 (51) 7 G03F  7/004,  7/038, H01B  1/22,  

13/00 
(22) 04.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/055808 04.03.2013 (87) WO/2013/141009 26.09.2013 
(30) 2012-064946 22.03.2012 JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8666, Japan 
(72) MIZUGUCHI, Tsukuru (JP), MATSUBA, Satoshi (JP), KUSANO, Kazutaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Keo dẫn điện nhạy quang, phương pháp sản xuất cấu trúc dẫn 

điện và bảng điều khiển chạm chứa cấu trúc dẫn điện này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến keo dẫn điện nhạy quang mà có khả năng tạo ra cấu trúc dẫn điện 
có độ dính bám cao với ITO (inđi thiếc oxit) trên vật liệu nền, có thể được tạo cấu trúc 
mịn và có khả năng biểu hiện độ dẫn điện ở nhiệt độ tương đối thấp, cấu trúc dẫn điện 
này có tính đàn hồi nếu cần và phương pháp sản xuất cấu trúc dẫn điện. Keo dẫn điện 
nhạy quang theo sáng chế chứa (A) axit đicarbonxylic hoặc anhyđrit axit của nó, (B) là 
hợp chất mà có trị số axit nằm trong khoảng từ 40 đến 200mgKOH/g, (C) hợp chất vòng 
béo, (D) chất khơi mào quang polyme hóa và (E) chất độn dẫn điện.  
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(11) 41402 

(21) 1-2014-03513 (51) 7 B32B  27/08 

(22) 21.10.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2014 
(71) Công ty TNHH Joowon Vina  (VN)

Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
(72) YOON JUNG KI (KR), LEE SUNG HOON (KR), CHO SOO CHUL (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Phương pháp gắn nhựa tổng hợp nhiệt dẻo không dùng chất 

kết dính 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp gắn nhựa tổng hợp nhiệt dẻo không sử dụng chất kết dính. 
Quy trình của phương pháp này bao gồm: bước đặt nhựa tổng hợp nhiệt dẻo vào khoang 
trống của khuôn ở phần giữa của mặt phía trên; bước điều áp thứ nhất là khuôn điều áp 
mà nhựa tổng hợp nhiệt dẻo được đặt vào để lấp đầy khoang trống trong khuôn; bước đặt 
chất liệu cơ sở vào mặt phía trên của khuôn chỗ mà lấp đầy nhựa tổng hợp nhiệt dẻo; 
bước điều áp thứ 2 là điều áp chất liệu cơ sở để gắn nhựa tổng hợp nhiệt dẻo đã được lấp 
đầy vào khuôn với chất liệu cơ sở.  
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(11) 41403 

(21) 1-2014-03526 (51) 7 A01N  43/84,  43/56,  43/653 

(22) 07.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/029608 07.03.2013 (87) WO2013/162715 31.10.2013 
(30) 61/639,274      27.04.2012 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) BUYSSE Ann M. (US), NIYAZ Noormohamed M. (US), ZHANG Yu (CN), WALSH 

Martin J. (US), KUBOTA Asako (JP), HUNTER Ricky (US), TRULLINGER Tony K. 
(US), LOWE Christian T. (US), KNUEPPEL Daniel (US), DEMETER David A. (US), 
PATNY Akshay (IN), GARIZI Negar (US), LEPLAE Paul Renee (US), WESSELS 
Frank (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại và quy trình phòng trừ loài gây hại

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ dịch hại chứa hợp chất có "Công thức I" sau:  
 

 
 

Trong đó  A, R6, R7 và R8 là như được định nghĩa trong phần mô tả. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến quy trình phòng trừ loài gây hại. 
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(11) 41404 

(21) 1-2014-03527 (51) 7 A01N  43/84,  43/56,  43/653 

(22) 07.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/029615 07.03.2013 (87) WO2013/162716 31.10.2013 
(30) 61/639,274      27.04.2012 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) BUYSSE Ann M. (US), NIYAZ Noormohamed M. (US), DEMETER David A. (US), 

ZHANG Yu (CN), WALSH Martin J. (US), KUBOTA Asako (JP), HUNTER Ricky 
(US), TRULLINGER Tony K. (US), LOWE Christian T. (US), KNUEPPEL Daniel 
(US), PATNY Akshay (IN), GARIZI Negar (US), LEPLAE Paul Renee (US), 
WESSELS Frank (US), ROSS Ronald (US), DEAMICIS Carl (US), BORROMEO Peter 
(US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất trừ dịch hại

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất trừ dịch  hại có công thức sau (“Công thức I”):  
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(11) 41405 

(21) 1-2014-03533 (51) 7 B42D  15/00, C09D  4/06, G06K  

19/08, C09K  11/06,  19/38 
(22) 11.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/054815 11.03.2013 (87) WO 2013/143829 A2 03.10.2013 
(30) 61/616133      27.03.2012 US 

12161893.8      28.03.2012 EP 
(71) SlCPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, Cn-1008 Prilly, Switzerland 
(72) Olivier ROZUMEK (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Vảy mã hóa và mực hoặc chế phẩm phủ chứa vảy mã hóa này

  (57)    Sáng chế đề xuất vảy hoặc màng mã hóa bao gồm ít nhất hai lớp polyme tinh thể lỏng 
không đối xứng (CLCP), trong đó lớp CLCP thứ nhất có một đặc tính phát hiện được thứ 
nhất và lớp CLCP thứ hai có một đặc tính phát hiện được thứ hai; ít nhất một lớp bổ sung 
bao gồm một đặc tính phát hiện được thứ ba, ít nhất một lớp bổ sung bao gồm một vật 
liệu không phải là một polyme tinh thể lỏng không đối xứng; và trong đó ít nhất đặc tính 
nhận diện thứ ba khác với đặc tính phát hiện được thứ nhất và đặc tính phát hiện được 
thứ hai.  
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(11) 41406 

(21) 1-2014-03559 (51) 7 B65D  51/24,  43/16 

(22) 26.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/038468 26.04.2013 (87) WO/2013/163583 31.10.2013 
(30) 61/639,857      27.04.2012 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) James PERRY (US), Jeremy MCBROOM (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa để chứa nguyên liệu dạng hạt hoặc dạng bột. Vật chứa này 
bao gồm thành, vành cổ, nắp và nút hãm. Các thành tạo thành khoảng không bên trong 
và phần trên, phần trên này tạo thành vành bịt và lỗ vào khoảng không bên trong. Vành 
cổ được gắn vào phần trên. Nắp được gắn vào vành cổ để định vị giữa vị trí mở và vị trí 
đóng, và được thích ứng để che lỗ khi ở vị trí đóng. Nút hãm được gắn vào mặt ngoài 
của nắp. Nút hãm có thể có bộ kích động quay được theo hai hướng so với nắp và được 
cài tháo ra được vào vấu nhô từ mặt ngoài của vành cổ.  
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(11) 41407 

(21) 1-2014-03568 (51) 7 E21B  25/00 

(22) 26.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/AU2013/000304 26.03.2013 (87) WO 2013/142899 A1 03.10.2013 
(30) 2012901218      26.03.2012 AU 

2012903134      23.07.2012 AU 
(71) PROSPECTORS IP HOLDINGS PTY LIMITED  (AU) 

7/22 Lexington Drive Bella Vista, New South Wales 2153 (AU) 
(72) KEAST, Robert Mark (AU) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khay chứa mẫu lõi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khay chứa mẫu lõi bao gồm thân khay có ít nhất một rãnh được bố 
trí để giữ ít nhất một mẫu lõi, trong đó thân khay có ít nhất một cụm tay cầm được bố trí 
để cho phép người sử dụng nắm chặt khay chứa mẫu lõi khi sử dụng nhằm hỗ trợ trong 
việc dịch chuyển khay chứa mẫu lõi.  
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(11) 41408 

(21) 1-2014-03575 (51) 7 C07D  403/04, A01N  43/00,  57/00, 

C07F  9/00 
(22) 29.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/058845 29.04.2013 (87) WO/2013/164295 07.11.2013 
(30) 61/642,469      04.05.2012 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KORBER, Karsten (DE), KAISER, Florian (DE), VEITCH, Gemma (GB), VON 

DEYN, Wolfgang (DE), BANDUR, Nina Gertrud (DE), DICKHAUT, Joachim (DE), 
NARINE, Arun (CA), CULBERTSON, Deborah L. (US), NEESE, Paul (US), 
GUNJIMA, Koshi (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất chứa pyrazol được thế, chế phẩm chứa hợp chất này, 

phương pháp để khống chế các loài gây hại không xương sống 

và phương pháp bảo vệ cây trồng đang phát triển hoặc hạt 

giống bằng cách sử dụng hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất chứa pyrazol được thế có công thức (I) và các chất đồng 
phân lập thể và các muối của nó. 
  

 
 

trong đó các phần tử thế là như được định nghĩa trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp để chống lại hoặc khống chế loài gây hại không xương sống, đến 
phương pháp bảo vệ nguyên liệu nhân giống cây và/hoặc các cây trồng phát triển từ đó, 
đến nguyên liệu nhân giống cây chứa ít nhất một hợp chất theo sáng chế, đến phương 
pháp xử lý hoặc bảo vệ động vật khỏi sự lây nhiễm hoặc sự lan nhiễm bởi các loài ký 
sinh, đến quy trình điều chế chế phẩm để xử lý các động vật và/hoặc để bảo vệ các động 
vật đã bị lây khuẩn hoặc bị lan nhiễm chống lại sự lây nhiễm hoặc sự lan nhiễm bởi các 
loài ký sinh trùng và đến hợp chất theo sáng chế để dùng làm thuốc.  
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(11) 41409 

(21) 1-2014-03579 (51) 7 G01F 23/00 

(22) 27.10.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Sông Ba  (VN)

Số 230 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(72) Phạm Phong (VN) 
(54) Thiết bị đo mực nước hồ

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo mực nước hồ bao gồm: cơ cấu phao (3) và đối trọng (9) 
đặt trong các ống lồng (1 và 8), khác biệt ở chỗ, dưới thân phao lắp bộ phận giảm chấn 
(2), do được đặt trong ống lồng và nhờ có giải pháp thông nước từ dưới đáy ống, do vậy 
dao động mặt nước hồ ít tác động lên thân phao; cơ cấu chỉ thị gồm một thước đo (4), 
một kim chỉ vạch (5), dây mềm liên kết (6), khác biệt ở chỗ, cơ cấu chỉ thị với thước đo 
có độ chia nhỏ nhất là 1 cm nên số liệu đo sẽ cho kết quả chính xác hơn; cơ cấu chuyển 
động puly (7), khác biệt ở chỗ, có tỉ số truyền 1:1 nên kết quả đo chính xác và cho số 
chỉ mực nước thực tế. Ngoài ra thiết bị này còn có vòng kẹp ống lồng (11), lỗ thông ống 
lồng (12); thiết bị này đặt dưới lòng hồ và gắn vào tường hồ bằng giá đỡ (10) .  
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(11) 41410 

(21) 1-2014-03585 (51) 7 C02F  3/12 

(22) 13.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/SE2013/050123 13.02.2013 (87) WO/2013/147671 03.10.2013 
(30) 1250307-4      28.03.2012 SE 
(71) XYLEM IP MANAGEMENT S.A.R.L.  (LU) 

11. Breedewues L-1259 Senningerberg Luxembourg 
(72) Lars UBY (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý nước thải

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý để xử lý nước thải, bao gồm thùng tuần hoàn (2), 
được lắp để điều tiết nước thải lên đến độ cao nạp đầy (H) định trước, và ít nhất một bộ 
phận quạt thông gió (5) được lắp tại đáy của thùng tuần hoàn (2), bộ phận quạt thông 
gió (5) này được lắp để cấp bọt khí vào nước thải, thùng tuần hoàn (2) có hướng dòng 
định trước dọc theo hướng nước thải chảy. Hệ thống xử lý khác biệt ở chỗ hệ thống này 
bao gồm thành vách ngăn (7) được lắp nằm ngang với thùng tuần hoàn (2) phía dưới bộ 
phận quạt thông gió (5), thành vách ngăn (7) này có đầu phía trên (9) theo hướng thẳng 
đứng ở trạng thái có độ cao (h) nhỏ hơn 25% so với độ cao nạp đầy (H) được đề cập ở 
trên.  
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(11) 41411 

(21) 1-2014-03586 (51) 7 C07D  413/12, A01N  43/713, C07D  

249/14,  257/06 
(22) 16.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/057865 16.04.2013 (87) WO/2013/083859 13.06.2013 
(30) 61/639,079      27.04.2012 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KRAUS, Helmut (DE), WITSCHEL, Matthias (DE), SEITZ, Thomas (DE), NEWTON, 

Trevor William (GB), PARRA RAPADO, Liliana (ES), KREUZ, Klaus (DE), 
HUTZLER, Johannes (DE), PASTERNAK, Maciej (PL), LERCHL, Jens (DE), 
EVANS, Richard Roger (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-(tetrazol-5-yl)- và N-(triazol-5-yl)arylcarboxamit, 

chế phẩm để kiểm soát thực vật không mong muốn chứa chúng và 

phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn 

(57)     
 

 
 
Sáng chế đề cập đến hợp chất N - (tetrazol 5 - yl) - và N - (triazol -5 yl)arylcarboxamitt 
có công thức I. Trong công thức I này, B là N hoặc CN. Trong đó R, R1, R2, R3, R4 và R5 
là các nhóm như hydro, halogen hoặc các nhóm hữu cơ như alkyl hoặc phenyl. Sáng chế 
còn đề cập đến chế phẩm để kiểm soát thực vật không mong muốn chứa hợp chất này và 
phương pháp kiểm soát thực vật không mong muốn.  
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(72) NAKAEGAWA Tohru  (JP), SHIDA Masanori  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh gồm: chi tiết mang ảnh để mang ảnh mực; chi tiết 
truyền trung gian để mang ảnh mực được truyền từ chi tiết mang ảnh; chi tiết truyền để 
truyền ảnh mực từ chi tiết truyền trong gian lên chất liệu ghi ở vị trí truyền thứ cấp; chi 
tiết điện áp không đổi, để duy trì điện áp định trước bằng cách đưa dòng điện chạy qua 
đó; nguồn điện để tạo cả điện trường truyền thứ cấp lẫn điện trường truyền sơ cấp; phần 
dò dòng điện để dò dòng điện chạy qua chi tiết điện áp không đổi; và bộ điều khiển để 
điều khiển điện áp cấp cho chi tiết truyền bởi nguồn điện khiến cho chi tiết điện áp 
không đổi duy trì điện áp định trước ở khoảng thời gian định trước.  
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(72) NAKAEGAWA Tohru (JP), SHIDA Masanori (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh gồm: chi tiết mang ảnh đề mang ảnh mực; chi tiết 
truyền trung gian để mang ảnh mực được truyền từ chi tiết mang ảnh; chi tiết truyền để 
truyền ảnh mực từ chi tiết truyền trung gian lên chất liệu ghi; chi tiết điện áp không đổi 
để duy trì điện áp định trước bằng cách đưa dòng điện chạy qua đó; nguồn điện để tạo 
cả điện trường trưyền thứ cấp lẫn điện trường truyền sơ cấp; phần dò để dò dòng điện 
chạy qua chi tiết truyền; phần thực thi để thực thi chế độ kiểm tra trong đó không có 
chất liệu ghi nào ở vị trí truyền thứ cấp, điện áp kiểm tra được cấp cho chi tiết truyền bởi 
nguồn điện để dò dòng điện bởi phần dò; và bộ điều khiển để điều khiển điện áp cấp cho 
chi tiết truyền bởi nguồn điện khi chất liệu ghi có ở vị trí truyền thứ cấp.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
223 

(11) 41414 

(21) 1-2014-03603 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/444, C07D  

401/14, A61P  3/10 
(22) 11.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/005096 11.06.2013 (87) WO 2013/187646 19.12.2013 
(30) 10-2012-0062784      12.06.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2014 
(71) CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.  (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756, Republic of Korea 
(72) LEE, ChangSik (KR), JANG, TaegSu (KR), CHOI, DaeKyu (KR), KO, MooSung 

(KR), KIM, DoHoon (KR), KIM, SoYoung (KR), MIN, JaeKi (KR), KIM, WooSik 
(KR), LIM, YoungTae (KR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất piperidin có tác dụng làm chất chủ vận thụ thể liên 

hợp protein G 119 (GPR119) và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperidin, các chất đồng phân lập thể của nó hoặc các 
muối dược dụng của nó, phương pháp điều chế nó và dược phẩm chứa nó. Các hợp chất 
piperidin theo sáng chế có tác dụng làm chất chủ vận thụ thể liên hợp protein G 119 
(GPR119) có thể được dùng để điều trị các rối loạn chuyển hóa bao gồm bệnh đái tháo 
đường (đặc biệt là typ II) và các rối loạn có liên quan.  
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(72) SAKABE, Junya (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ mặc sử dụng một lần

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ mặc sử dụng một lần bao gồm: bước tạo 
lỗ mở (phần khuyết) trên tấm vải không dệt liên tục phía ngoài, trong khi đưa tấm vải 
không dệt liên tục phía ngoài được dùng là tấm vải không dệt phía ngoài theo chiều dọc 
của nó; bước ghép thứ nhất ghép các tấm chất dẻo liên tục vào tấm chất dẻo trên bề mặt 
tiếp xúc với da của tấm vải không dệt liên tục phía ngoài sau bước tạo lỗ mở, và đóng lỗ 
mở bởi tấm chất dẻo liên tục; bước đặt lõi thấm hút trên bề mặt tiếp xúc với da của tấm 
chất dẻo liên tục, và tạo thành lớp ép mỏng liên tục của lõi thấm hút; bước cắt các lớp 
mỏng dọc theo đường cắt ảo kéo dài theo chiều ngang vuông góc với chiều dọc để tạo 
thành thân của đồ mặc riêng lẻ từ lớp mỏng; và bước ghép thứ hai chồng lên và ghép 
một hoặc nhiều lớp mỏng vải không dệt liên tục vào tấm ngang trên bề mặt không tiếp 
xúc với da của tấm vải không dệt phía ngoài, để bao phủ phần khuyết.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm kết dính để sản xuất thiết bị bán dẫn có điện cực chân lồi 

và phương pháp sản xuất thiết bị bán dẫn này 

  (57)    Sáng chế đề xuất tấm kết dính để sản xuất thiết bị bán dẫn có điện cực chân lồi, gồm 
màng mềm và màng kết dính tan trong kiềm được tạo ra trên màng mềm có khả năng để 
điện cực chân lồi lộ ra mà không làm hư hại đến điện cực chân lồi và sau đó khắc ăn 
mòn ướt chất kết dính trên phần đỉnh của chân lồi bằng cách sử dụng dung dịch kiềm 
chứa nước có thể đạt được trạng thái không có chất kết dính trên phần đỉnh của chân lồi, 
có thể sản xuất thiết bị bán dẫn có độ tin cậy kết nối hoàn hảo sau khi đóng gói chip 
lệch.   
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Luc (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm trừ sâu dầu trong nước, quy trình điều chế chúng, 

nền được xử lý bằng chế phẩm này, sản phẩm trừ sâu có thể 

cháy âm ỉ và quy trình điều chế sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ sâu dầu trong nước (O/W) chứa ít nhất một hoạt chất 
trừ sâu và ít nhất một muối diêm tiêu và việc điều chế chế phẩm này. Chế phẩm theo 
sáng chế đặc biệt thích hợp để xử lý nền thích hợp, đặc biệt là nền giấy, thông qua quy 
trình một buớc có tính kinh tế với sự hỗ trợ của các quy trình ứng dụng thông thường. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm trừ sâu có thể cháy âm ỉ được điều chế 
bằng cách xử lý nền bằng chế phẩm theo sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình xử lý sinh khối

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý sinh khối. Sinh khối được xử lý bằng tác nhân gây 
trương sinh khối trong bình để làm trương hoặc làm đứt ít nhất một phần của sinh khối. 
Một phần của tác nhân gây trương được loại ra từ đầu thứ nhất của bình sau khi xử lý. 
Sau đó, hơi nước được đưa vào đầu thứ hai của bình khác với đầu thứ nhất để tiếp tục 
loại bỏ tác nhân gây trương khỏi bình theo cách sao cho tác nhân gây trương thoát ra 
khỏi bình có hàm lượng nước tương đối thấp.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất kim loại xốp hoặc gang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất kim loại xốp hoặc gang từ vật liệu dạng mảnh chứa 
kim loại oxit bằng cách sử dụng khí hoàn nguyên, bao gồm lò phản ứng hoàn nguyên (1) 
và một số ống nạp khí hoàn nguyên mà kết thúc ở phần bên trong của lò phản ứng hoàn 
nguyên (1) để đưa khí hoàn nguyên vào phần bên trong của lò phản ứng hoàn nguyên 
(1). Thiết bị này khác biệt ở chỗ khối rãnh dẫn khí hoàn nguyên (11) đi qua phần bên 
trong của lò phản ứng hoàn nguyên (1) có mặt để phân phối khí hoàn nguyên vào phần 
bên trong của lò phản ứng hoàn nguyên (1), trong đó ít nhất một ống cấp khí hoàn 
nguyên để cấp khí hoàn nguyên bên dưới khối rãnh dẫn khí hoàn nguyên vào phần bên 
trong của lò phản ứng hoàn nguyên (1) có mặt cơ bản theo phương thẳng đứng bên dưới 
khối rãnh dẫn khí hoàn nguyên (11) ở ít nhất một đầu thành trong của khối rãnh dẫn khí 
hoàn nguyên (11), và khối rãnh dẫn khí hoàn nguyên (11) có một ống vận chuyển mà 
chất làm nguội có thể di chuyển qua đó. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất kim loại xốp hoặc gang.  
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(54) Chất đối kháng kháng thể phân lập được ở người dùng để điều 

trị hoặc ngăn ngừa tình trạng bệnh qua trung gian ST2L và 

dược phẩm chứa chất đối kháng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đối kháng kháng thế phân lập được ở người dùng để điều trị 
hoặc ngăn ngừa tình trạng bệnh qua trung gian ST2L. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
polynueleotit phân lập được, vectơ chứa polynucleotit, tế bào chủ chứa vectơ, phương 
pháp sản xuất và dược phẩm chứa chất đối kháng kháng thế này.  
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Zhanqi  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dải thép được mạ kẽm, chất xử lý bề mặt dùng cho dải thép và 

phương pháp xử lý bề mặt dải thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải thép được mạ kẽm có độ dẫn điện tốt, độ bền chống ăn mòn cao 
và khả năng chống in dấu vân tay, chất xử lý bề mặt dùng cho dải thép và phương pháp 
xử lý bề mặt dải thép, trong đó bề mặt của dải thép được phủ lớp màng mặt ngoài có khả 
năng chống in dấu vân tay, thành phần của màng mặt ngoài này bao gồm: polyuretan 
và/hoặc nhựa hữu cơ acrylic (A), phần trăm trọng lượng của nó nằm trong khoảng từ 40 
đến 60%; chất liên kết silan hữu cơ (Ba) chứa nhiều hơn một nhóm chức amino, mỗi 
nhóm chức amino này có ít nhất một hyđro hoạt động, và chất liên kết silan hữu cơ (Bb) 
chứa ít nhất một nhóm chức epoxy, số lượng các nhóm chức loại epoxy là nhiều hơn 
một, hệ số trọng lượng (Ba)/(Bb) là từ 0,3 đến 0,5, và phần trăm trọng lượng của các chất 
liên kết silan hữu cơ là từ 38 đến 53%; hợp chất chứa phospho hữu cơ (C), phần trăm 
trọng lượng của nó tính theo phospho là từ 0,01 đến 0,1%; hợp chất vanadi (D) với phần 
trăm trọng lượng của nó tính theo vanadi là từ 0,1 đến 1%; hợp chất titan hoặc hợp chất 
titan chứa flo (E) với phần trăm trọng lượng của nó tính theo titan là từ 0,1 đến 3,0%; và 
sáp polyetylen với lượng từ 1 đến 3% lớp màng mặt ngoài.  
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(11) 41422 

(21) 1-2014-03643 (51) 7 B05B  7/24 

(22) 08.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/030039 08.03.2013 (87) WO 2013/165556 07.11.2013 
(30) 61/641,181      01.05.2012 US 

13/789,528      07.03.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2014 
(71) FINISHING BRANDS HOLDINGS INC.  (US) 

88-11th Avenue NE, Minneapolis, MN 55413, United States of America 
(72) Daniel F. MARSALEK (US), Marvin D. BURNS (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống thông hơi dùng cho thiết bị phun cấp liệu nhờ trọng 

lực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống (10) được tạo ra để thông hơi bình chứa được sử dụng để 
cấp chất lỏng vào thiết bị phủ phun. Hệ thống có thể bao gồm nắp bình chứa (144) có 
ống dẫn chất lỏng (146) được kết cấu kéo dài vào bình chứa chất lỏng, ít nhất một thành 
bao quanh ngăn giảm âm (150) được kết cấu để tách thể tích trong của bình chứa với 
môi trường bên ngoài, ống thông hơi thứ nhất (156) là ống kéo dài vào ngăn giảm âm, 
ống thông hơi thứ hai (158) là ống kéo dài từ ngăn giảm âm vào bình chứa chất lỏng và 
ít nhất một van kiểm tra (168) được lắp với từng ống dẫn này. 
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(11) 41423 

(21) 1-2014-03652 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 02.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/034952 02.04.2013 (87) WO/2013/152001 10.10.2013 
(30) 61/618,969      02.04.2012 US 

61/778,703      13.03.2013 US 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 
(72) MURPHY, Andrew, J. (US), KOSTIC, Ana (RS) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể được phân lập liên kết với HLA-B*27 và dược phẩm 

chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể và phần liên kết kháng nguyên của chúng liên kết đặc 
hiệu với HLA-B*27 (còn gọi là HLA-B27). Theo một số phương án, kháng thể theo sáng 
chế có thể liên kết với dạng hòa tan và/hoặc dạng được biểu hiện trên bề mặt tế bào của 
HLA-B*27. Theo một số phương án, kháng thể theo sáng chế sẽ ức chế quá trình hoạt 
hóa tế bào T qua trung gian HLA-B*27. Kháng thể theo sáng chế có hoạt tính liên kết 
với HLA-B*27 được gia tăng so với các biến thể alen HLA-B khác (chẳng hạn, HLA-
B*07). Sáng chế cũng đề cập đến kháng thể kháng HLA-B*27 có đặc tính liên kết phụ 
thuộc độ pH (chẳng hạn, ái lực liên kết cao hơn ở độ pH trung tính so với độ pH axit). 
Kháng thể theo sáng chế là hữu dụng để điều trị bệnh và rối loạn có liên quan tới quá 
trình biểu hiện HLA-B*27 bao gồm bệnh viêm cứng khớp đốt sống và các bệnh lý viêm 
khớp đốt sống khác.  
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(11) 41424 

(21) 1-2014-03658 (51) 7 F02M  37/10 

(22) 27.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/066336 27.06.2012 (87) WO 2014/002204 A1 03.01.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2014 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) HAMATANI Yutaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bơm nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm nhiên liệu trong đó độ đồng trục của các ổ trục kim loại được 
cải thiện. Khi cụm bơm (30) được lắp cùng nhau bằng cách luồn vào phần chứa (11a) 
của hộp (11) thì biên ngoài của cụm bơm (30) được giữ bằng các phần nhô (11e) mà 
được bố trí trên phần chứa (11a) của hộp (11); các khoảng giữa các phần nhô (11e) là 
đồng đều trên bề mặt theo chu vi trong của phần chứa (11a) của hộp (11), và các phần 
nhô tương ứng (11e) lần lượt được bố trí tại các vị trí của các răng của lõi stato (9a) khi 
lõi stato nhô lên (9a) theo hướng trục hoặc tại các vị trí có góc tách cơ khí với các răng 
giống nhau trên bề mặt theo chu vi ngoài.  
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(11) 41425 

(21) 1-2014-03664 (51) 7 B65D  19/00,  19/02,  19/12,  19/20,  

19/22,  19/38,  19/44,  6/26, E04B  
1/343 

(22) 26.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/AU2013/000311 26.03.2013 (87) WO2013/149289 10.10.2013 
(30) 2012100420      04.04.2012 AU 
(71) STP USED BATTERY RECYCLERS PTY LTD.  (AU) 

81 Daleford Way, Southern River VVA 6110, Australia 
(72) GODDARD Earl Fenton (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống tấm nâng hàng

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tấm nâng hàng (50b) được tạo ra từ tấm nâng hàng (10) và 
các panen (54a, 54b, 54c, 54t và 56). Tấm nâng hàng (10) có đế (12) được tạo kết cấu 
để tiếp nhận các chi tiết của thiết bị nâng nhằm cho phép nâng tấm nâng hàng (10). Các 
panen (54a, 54b, 54e, 54t và 56) được nối với nhau và tấm nâng hàng (10) để cho phép 

các panen được chuyển động giữa kết cấu đóng và kết cấu mở. ở kết cấu đóng, các 

panen có thể bao quanh và chứa một hoặc nhiều vật phẩm trên tấm nâng hàng (10). ở 
kết cấu mở, một trong số các panen được định vị để tạo ra khoảng hở nhằm cho phép di 
chuyển vật phẩm qua khoảng hở này lên trên hoặc ra khỏi tấm nâng hàng (10) theo 
hướng gần như song song với mặt phẳng của tấm nâng hàng (10).  
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(11) 41426 

(21) 1-2014-03676 (51) 7 G11B  21/02,  25/04 

(22) 24.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/065122 24.05.2013 (87) WO 2013/176296 A1 28.11.2013 
(30) 61/651,932 25.05.2012 US 

13/897,132 17.05.2013 US 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-2, Shimo-hozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
(72) CAYABAN, Alex Enriquez (US), MCCASLIN, Martin John  (US), KAWATO, 

Yukimasa (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mạch vòng động gập được

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch vòng động một lớp. Mạch vòng động một lớp bao gồm nhóm 
đường mạch được phân tách bằng rãnh trên mạch vòng động một lớp, trong đó nhóm 
đường mạch được phân tách thành vùng thứ nhất và vùng thứ hai; và trong đó mạch 
vòng động một lớp được gập dọc theo rãnh để dịch chuyển ít nhất một phần của vùng 
thứ nhất so với vùng thứ hai.  
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(11) 41427 

(21) 1-2014-03680 (51) 7 A01D  41/02,  41/00,  67/00,  69/00 

(22) 04.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/075165 04.05.2013 (87) WO/2013/174203 28.11.2013 
(30) 201210163251.2      24.05.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2014 
(71) FOTON LOVOL INTERNATIONAL HEAVY INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 

No.192 Beihai South Road, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, China 
(72) Chunfeng WANG (CN), Yunxiang ZHEN (CN), Xujie YANG (CN), Xingming 

ZHANG (CN), Benjie WANG (CN), Yongfeng QIN (CN), Xiaowei WU (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy gặt đập 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy gặt đập bao gồm giá đỡ khung gầm (18). Sàn buồng lái (5) 
được bố trí tại đầu phía trước của phần trên của giá đỡ khung gầm (18), thùng chứa hạt 
(19) được bố trí tại đầu phía sau của phần trên của giá đỡ khung gầm (18), ghế (14) 
được bố trí trên sàn buồng lái, và thiết bị vận hành bằng tay (13) được bố trí tại phía 
trước ghế (14). Với thiết bị vận hành bằng tay (13), sự nâng lên và hạ xuống của phần 
trên của máy gặt đập, sự nâng lên và hạ xuống của các lồng quay của máy gặt đập, sự 
quay của trống không tải của máy gặt đập và sự quay sang trái-phải của máy gặt đập 
được thực hiện đồng thời, và vấn đề về sự nâng lên và hạ xuống của trống không tải của 
thùng chứa hạt được thực hiện bằng lực kéo của tay của người sử dụng và cường độ lao 
động rất lớn đã được giải quyết; và hơn nữa, mức độ tự động hóa của thiết bị vận hành 
bằng tay của máy gặt đập được cải thiện.  
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(11) 41428 

(21) 1-2014-03687 (51) 7 C12N  1/20, A23K  1/16, C12R  

1/125 
(22) 04.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/002827 04.04.2013 (87) WO/2013/151362 10.10.2013 
(30) 10-2012-0035289      05.04.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2015 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

500, Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, Seoul 100-749, Republic of Korea 
(72) BACK, Seung Hee (KR), YANG, Si Yong (KR), WOO, Seo Hyung (KR), SEO, Hyo 

Seel (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chủng Bacillus subtilis CJMPB957, sản phẩm nuôi cấy của 

chủng này, chế phẩm lợi khuẩn, phụ gia thức ăn chăn nuôi và 

thức ăn chăn nuôi chứa chủng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng Bacillus subtilis CJMPB957 (KCCM1 1271P) mới, sản phẩm 
nuôi cấy của chủng này, chế phẩm lợi khuẩn chứa chủng này, phụ gia thức ăn chăn nuôi 
và thức ăn chăn nuôi chứa chủng này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng 
ngừa hoặc điều trị bệnh ở vật nuôi bằng cách sử dụng chủng này.  
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(11) 41429 

(21) 1-2014-03688 (51) 7 C12N  1/20, A23K  1/16, C12R  

1/125 
(22) 04.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/002826 04.04.2013 (87) WO/2013/151361 10.10.2013 
(30) 10-2012-0035288      05.04.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

500, Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, Seoul 100-749, Republic of Korea 
(72) BACK, Seung Hee (KR), YANG, Si Yong (KR), WOO, Seo Hyung (KR), SEO, Hyo 

Seel (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chủng Bacillus subtilis CJMPB150, sản phẩm nuôi cấy của 

chủng này, chế phẩm lợi khuẩn, phụ gia thức ăn chăn nuôi và 

thức ăn chăn nuôi chứa chủng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng Bacillus subtilis CJMPB 150 (KCCMl1268P) mới và chế 
phẩm lợi khuẩn chứa chủng này. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến chủng Bacillus 
subtilis CJMPB150 (KCCM11268P) có khả năng tổng hợp enzym tiêu hóa phức tạp rất 
tốt để tiết xenlulaza, xylanaza, mananaza, amylaza, proteaza, và lipaza, có khả năng chịu 
nhiệt tốt do tỷ lệ tạo thành nội bào tử cao ở điều kiện nhiệt độ cao, và có tỷ lệ sống sót 
cao trong hệ tiêu hóa của vật nuôi do khả năng kháng axit và kháng mật tốt, và chế 
phẩm lợi khuẩn chứa chủng vi khuẩn này.  
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(21) 1-2014-03695 (51) 7 G06F  3/023,  3/0488 

(22) 06.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/041041 06.06.2012 (87) WO2013/184106 12.12.2013 
(71) THOMSON LICENSING   (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Ies-Moulineaux, France 
(72) PICKERSGILL, Jason Douglas (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhập ký hiệu từ màn hình cảm ứng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp (200) cho phép người sử dụng nhập ký hiệu vào trong 
trường nhập từ màn hình cảm ứng. Theo phương án làm ví dụ, phương pháp (200) được 
sử dụng trong thiết bị màn hình cảm ứng và bao gồm các bước: phát hiện việc tiếp xúc 
trường nhập được hiển thị trên thiết bị màn hình cảm ứng (220); hiển thị nhiều ký hiệu 
trong dòng đơn đáp ứng với bước nhận tiếp xúc này (230); phát hiện việc tiếp xúc ký 
hiệu thứ nhất trong số các ký hiệu được hiển thị (240) và nếu việc tiếp xúc này được kết 
thúc bằng cách dừng tiếp xúc thiết bị màn hình cảm ứng này, thì ký hiệu thứ hai trong số 
các ký hiệu được hiển thị được phát hiện để được tiếp xúc cuối cùng trong dòng đơn này 
và ký hiệu thứ hai trong số các ký hiệu được hiển thị là khác với ký hiệu thứ nhất trong 
số các ký hiệu được hiển thị, thì nhập ký hiệu thứ hai trong số các ký hiệu được hiển thị 
này vào trong trường nhập (270, 280).  
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(11) 41431 

(21) 1-2014-03696 (51) 7 C07K  14/325, C12N  15/05, A01H  

1/00 
(22) 05.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/035388 05.04.2013 (87) WO2013/152264 10.10.2013 
(30) 61/621,436      06.04.2012 US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Blvd. St. Louis, Missouri 63167, United States of America 
(72) BAUM, James A.  (US), EVDOKIMOV, Artem G. (US), MOSHIRI, Farhad (US), 

RYDEL, Timothy J. (US), STURMAN, Eric J.  (US), VON RECHENBERG, Moritz 
(DE), VU, Halong (US), WOLLACOTT, Andrew M. (GB), ZHENG, Meiying (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein độc đối với côn trùng bọ cánh nửa được thiết kế (eHTP) 

được thiết kế từ protein độc làm giá đỡ, chế phẩm ức chế côn 

trùng bao gồm eHTP, phương pháp kiểm soát loài gây hại bọ 

cánh nửa, polynucleotit tái tổ hợp mã hoá eHTP, thương phẩm 

có nguồn gốc từ tế bào thực vật, thực vật hoặc bộ phận của 

thực vật chứa polynucleotit này và phương pháp tạo thực vật 

kháng lại sự lây lan phá hoại của loài gây hại bọ cánh nửa  

  (57)    Sáng chế bộc lộ protein độc đối với côn trùng bọ cánh nửa được thiết kế (eHTP) được 
thiết kế từ protein độc làm giá đỡ, chế phẩm ức chế côn trùng bạo gồm eHTP, phương 
pháp kiểm soát loài gây hại bọ cánh nửa, polynucleotit tái tổ hợp mã hóa eHTP, thương 
phẩm có nguồn gốc từ tế bào thực vật, thực vật hoặc bộ phận của thực vật chứa 
polynucleotit này và phương pháp tạo thực vật kháng lại sự lây lan phá hoại của loài gây 
hại bọ cánh nửa.  
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(11) 41432 

(21) 1-2014-03698 (51) 7 B29C 67/00 

(22) 05.11.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2014 
(71) Viện Nghiên cứu công nghệ FPT - Trường đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung (VN) 
(54) Máy in ba chiều 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy in ba chiều có khả năng tạo ra vật thể có hình dạng ba chiều giống 
với một dải các thiết kế ba chiều có sẵn, trong đó các vật liệu dùng để in ra vật thể ở 
dạng dẻo, như đất sét ướt, hoặc lỏng ở điều kiện nhất định và có thể hóa cứng ở điều 
kiện khác. Máy in gồm có một xy-lanh và một pít-tông di chuyển trong xy-lanh nhờ một 
động cơ điện, và các lưỡi dao nằm ở miệng xy-lanh, có thể di chuyển độc lập, nhờ các 
cơ cấu điện động lực, tạo ra khe hở có nhiều hình dạng mong muốn trên miệng xy-lanh. 
Tốc độ in vật thể với máy in ba chiều được đề xuất nhanh hơn so với công nghệ xây 
dụng vật thể theo từng điểm một.  
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(11) 41433 

(21) 1-2014-03705 (51) 7 A23L  1/16 

(22) 01.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/055722 01.03.2013 (87) WO2013/157309 24.10.2013 
(30) 2012-095719 19.04.2012 JP 

201210175036.4 31.05.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2014 
(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kandanishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) IRIE, Kentarou (JP), SUGA, Youhei (JP), KOIZUMI, Norio (JP), WATANABE, 

Takenori (JP), YOSHIDA, Tsuguhiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ tươi và phương pháp sản xuất mỳ 

được nấu và đông lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ tươi bao gồm bước ép đùn bột nhào thu 
được bằng cách nhào trộn bột vật liệu thô bao gồm bột mỳ thuộc nhóm lúa mỳ lục bội 
và có chỉ số gluten nằm trong khoảng từ 45 đến 100, ở áp suất nằm trong khoảng từ 80 
đến 200kgf/cm2 (7,8.103-19,6.103kPa), để tạo ra mỳ sợi. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất mỳ được nấu và đông lạnh.  
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(11) 41434 

(21) 1-2014-03707 (51) 7 A23C  9/152,  9/158,  9/16 

(22) 24.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/076225 24.05.2013 (87) WO/2013/174306 A1 28.11.2013 
(30) 201210169746.6      24.05.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2014 
(71) ZHEJIANG CANOBANK HEALTH PRODUCT CO., LTD.  (CN) 

No. 568, Binkang Road, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang 310052, China 
(72) SHAO, Shengrong (CN), HU, Gangliang (CN), LV, Qingzhong (CN), SUN, Jun (CN), 

WU, Zhiyue (CN), XIE, Liangmei (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Sữa bột công thức dùng cho trẻ sơ sinh và phương pháp sản 

xuất sữa bột này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sữa bột công thức dùng cho trẻ sơ sinh có khả năng phòng ngừa và 
giảm nhẹ sự thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ sơ sinh và phương pháp sản xuất sữa bột này. 
Sữa bột công thức chứa các thành phần như dầu thực vật, sữa tươi, bột nước sữa, bột 
lactoza, bột protein nước sữa, oligosacarit, vitamin phức và khoáng chất phức, trong đó 
lactoferin và vitamin C, hoặc theo cách khác, nguồn chất sắt được (tính theo sắt), 
lactoferin và vitamin C được duy trì ở tỷ lệ khối lượng thích hợp, và sữa bột công thức 
theo sáng chế thu được bằng cách tiến hành trộn, làm đồng nhất, làm mát, cô đặc và làm 
khô kiểu phun bụi, đóng gói hoặc trực tiếp sử dụng phương pháp trộn từng bước. Sữa bột 
công thức chứa lượng thích hợp vitamin C và lactoferin, và còn chứa lượng thích hợp 
nguồn chất sắt, và ba chất này được kết hợp theo tỷ lệ thích hợp, sao cho chế phẩm của 
ba loại chất có tác dụng hiệp đồng, và tỷ lệ hấp thụ và sử dụng sắt gia tăng đáng kể, do 
đó không chỉ đạt được hiệu quả bổ sung sắt mong muốn, mà còn phòng ngừa và giảm 
nhẹ hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ sơ sinh.  
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(11) 41435 

(21) 1-2014-03709 (51) 7 C07D  403/06, A61K  31/4192, 

C07D  471/04,  487/04 
(22) 27.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/060838 27.05.2013 (87) WO/2013/178572 05.12.2013 
(30) 12169954.0      30.05.2012 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Alexander FLOHR (DE), Katrin GROEBKE ZBINDEN (CH), Bernd KUHN (CH), 

Christian LERNER (DE), Markus RUDOLPH (DE), Herve SCHAFFHAUSER (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất triazolo dùng làm chất ức chế phosphodiesteraza 10 

(PDE 10) và quy trình điều chế hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (Ia) và (Ib)  
 

 
 

trong đó Rl, R2, R3 và R4 là như được xác định trong phần mô tả và trong các điểm yêu 
cầu bảo hộ, cũng như muối chấp nhận được về mặt sinh lý của chúng. Các hợp chất này 
ức chế phosphodiesteraza 10A (PDE10A) và có thể được dùng làm thuốc.  
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(11) 41436 

(21) 1-2014-03717 (51) 7 A61F  13/15,  13/534,  13/537 

(22) 13.04.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2012/056859 13.04.2012 (87) WO 2013/152809 17.10.2013 
(71) LIBELTEX  (BE) 

Marialoopsteenweg 51, B-8760 Meulebeke, Belgium 
(72) Dany MICHIELS (BE), Tanika DEGRANDE (BE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Kết cấu thấm hút nguyên khối, sản phẩm thấm hút bao gồm 

kết cấu thấm hút này, phương pháp sản xuất kết cấu thấm hút 

và thiết bị thực hiện phương pháp sản xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thấm hút nguyên khối và phương pháp sản xuất nó, trong đó 
kết cấu thấm hút nguyên khối này bao gồm lõi thấm hút (5) và/hoặc lớp thấm hút (2) và 
lớp phân tán (3), lõi thấm hút (5) và/hoặc lớp thấm hút (2) và lớp phân tán (3) bao gồm ít 
nhất một lớp nền sợi không dệt (23) có thể tích trống thích hợp để các hạt siêu thấm hút 
thâm nhập vào, đặc trưng ở chỗ các hạt siêu thấm hút được phân bố trong lớp nền (23) 
theo građien phân bố kích cỡ dọc theo hướng chiều sâu hoặc hướng z của lõi thấm hút 
(5) và/hoặc lớp thấm hút (2) và lớp phân tán (3).  
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(11) 41437 

(21) 1-2014-03718 (51) 7 A61F  13/15,  13/534,  13/537 

(22) 15.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/057849 15.04.2013 (87) WO 2013/153235 17.10.2013 
(30) PCT/EP2012/056859    13.04.2012 EP 
(71) LIBELTEX  (BE) 

Marialoopsteenweg 51, B-8760 Meulebeke, Belgium 
(72) Dany MICHIELS (BE), Tanika DEGRANDE (BE), Sara VANWALLEGHEM (BE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Kết cấu thấm hút nguyên khối, sản phẩm thấm hút bao gồm 

kết cấu thấm hút này, phương pháp sản xuất kết cấu thấm hút 

và thiết bị thực hiện phương pháp sản xuất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến kết cấu thấm hút nguyên khối và phương pháp sản xuất nó trong đó 
kết cấu thấm hút nguyên khối bao gồm một lõi thấm hút (5) và/hoặc lớp thấm hút (2) và 
lớp phân tán (3) và bao gồm ít nhất một lớp nền sợi không dệt (23) có thể tích trống 
thích hợp để thâm nhập được bởi các hạt siêu hút chất lỏng. Các sản phẩm siêu hút chất 
lỏng được phân phối trong lớp nền (23) theo građien phân bố kích cỡ bằng chân không 
(8') và rung dọc theo hướng chiều sâu hoặc hướng z của lõi thấm hút (5) và/hoặc lớp 
thấm hút (2) và lớp phân tán (3), các hạt nhỏ hơn được bố trí trên cạnh bên của các sản 
phẩm thấm hút và các hạt lớn hơn được bố trí trên cạnh đối diện của các sản phẩm thấm 
hút.  
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(11) 41438 

(21) 1-2014-03723 (51) 7 C07K  7/64 

(22) 08.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/059672 08.05.2013 (87) WO 2013/167703 14.11.2013 
(30) 61/644,616      09.05.2012 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) GALLOU, Fabrice (FR), RlSS, Bernard (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất undecapeptit vòng và quy trình điều chế hợp chất 

này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình và chất trung gian hữu ích để điều chế undecapeptit vòng, 
như alisporivir, dẫn xuất xyclosporin A không ức chế miễn dịch. Xyclosporin này được 
axyl hóa trên chuỗi bên butenyl-metyl-threonin và sau đó tiến hành phản ứng mở vòng 
(vòng mở giữa sarcosin và gốc N-metyl-leuxin). Chất trung gian peptit mạch thẳng được 
tiến hành quá trình thoái biến Edman (loại bỏ gốc đầu tận cùng N) để thu được chất 
trung gian decapeptit mạch thẳng thứ hai, ví dụ, trình tự Val-N(Me)Leu-N(Me) Leu-
N(Me)Val-N(Me)Bmt-Abu- Sar khi bắt đầu từ CsA.  
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(11) 41439 

(21) 1-2014-03729 (51) 7 F23C  10/08, F23J  1/02 

(22) 22.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/058331 22.03.2013 (87) WO/2013/179744 A1 05.12.2013 
(30) 2012-122765 30.05.2012 JP 
(71) 1. TSUKISHIMA KIKAI CO., LTD.  (JP) 

3-5-1, Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-0053 Japan 
2. SANKI ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-8506 Japan 

(72) KANNO, Takamitsu (JP), TERAKOSHI, Kazuyoshi (JP), YAMAMOTO, Takafumi 
(JP), KOGA, Kunihiko (JP), SUYAMA, Tomokazu (JP), ORITO, Isamu (JP) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp chuyền các tạp chất trong hệ thống lò đốt kiểu 

tầng sôi có điều áp 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyền một cách có hiệu quả các tạp chất ở bộ thu 
gom bụi ra bên ngoài, bao gồm:  
Cấp khí làm sạch cho van bên trên (52), và sau đó, dẫn động van bên trên (52) để truyền 
thông thiết bị xả bên trên (51) và bình (53), dẫn động thiết bị xả bên trên (51) để chuyền 
các tạp chất từ bộ thu gom bụi (50) vào bình (53), và sau đó, dừng thiết bị xả bên trên 
(51) lại, và dẫn động van bên trên (52) để không truyền thông thiết bị xả bên trên (51) 
và bình (53), và sau đó, dừng lại việc cấp khí làm sạch cho van bên trên (52).  
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(21) 1-2014-03730 (51) 7 G06F  3/048,  3/14,  9/44 

(22) 25.09.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/056974 25.09.2012 (87) WO 2013/055518 18.04.2013 
(30) 61/545,729      11.10.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2014 
(71) IQNECT TECHNOLOGY LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, British Virgin IsIands 
(72) FREER, Carl  (US) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thanh công cụ cho thiết bị điện toán, phương tiện và phương 

pháp vận hành nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh công cụ, phương tiện và phương pháp vận hành thanh công cụ 
đó cho thiết bị điện toán với hình chiếu cạnh của giao diện vòng xoay được gắn với các 
biểu tượng có thể chọn được đại diện cho các kênh tìm kiếm thông tin, và được tích hợp 
thanh tìm kiếm đa đầu vào, thanh tìm kiếm đa đầu vào được tích hợp với ứng dụng phần 
mềm và có thể được bắt cặp giao tiếp với kiến trúc hỗ trợ phần sau. Thanh công cụ cải 
tiến được gọi là Vòng xoay tìm kiếm nội dung (CSC), và đặc biệt phù hợp cho thiết bị 
điện toán di động, vì nó tối ưu hóa hoạt động trong khi giảm thiểu diện tích hiển thị trên 
thiết bị bởi hoạt động của ứng dụng điện toán di động.  
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(21) 1-2014-03738 (51) 7 H01M  8/08,  8/04 

(22) 29.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/GB2013/051087 29.04.2013 (87) WO/2013/167868 14.11.2013 
(30) 1208312.7      11.05.2012 GB 
(71) AFC ENERGY PLC  (GB) 

5-7 Cranwood Street, Finsgate, London, EC1V 9EE, United Kingdom 
(72) THOMAS Martin (DE), AUSTIN, Jame Alexander (GB), AKHTAR, Naveed  (PK) 
(74) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS ADVACAS) 
(54) Hệ thống pin nhiên liệu

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống pin nhiên liệu bằng chất điện phân dạng lỏng (10). Hệ thống 
gồm ít nhất một pin nhiên liệu có một khoang chứa chất điện phân dạng lỏng nằm giữa 
các điện cực đối diện, các điện cực là anôt và catôt và các bộ phận (30, 32) để cấp dòng 
khí tới buồng khí liền kề với catôt và cho dòng khí đã sử dụng (38) thoát ra từ buồng khí 
liền kề với catôt. Hệ thống còn gồm một thùng chứa chất điện phân dạng lỏng (40) và 
các bộ phận (42, 44, 47, 48) để luân chuyển chất điện phân dạng lỏng giữa thùng chứa 
chất điện phân dạng lỏng (40) và một pin nhiên liệu. Thêm vào đó, hệ thống gồm một 
dụng cụ tăng nhiệt khí đốt (50) và một khoang làm ẩm (52) trong ống (36) dẫn tới 
buồng khí, và các bộ phận (53, 66, 68) để cấp chất điện phân dạng lỏng tới khoang làm 
ẩm (52), do đó khí được làm ẩm bằng cách tiếp xúc với chất điện phân dạng lỏng.  
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(11) 41442 

(21) 1-2014-03751 (51) 7 E04C  2/34,  2/12 

(22) 03.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/001322 03.05.2013 (87) WO2013/164100 07.11.2013 
(30) 12 003 427.7      04.05.2012 EP 

61/642,538      04.05.2012 US 
(71) WOOD INNOVATIONS LTD.  (LI) 

Boja 42, LT-9492 Eschen, Liechtenstein 
(72) MOELLER, Achim  (DE), ECKSTEIN, Thomas (DE), GRAESSER, Johannes (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Lớp lõi bao gồm các phần tử bằng gỗ dạng hình zigzag, phương 

pháp sản xuất lớp lõi này và vật liệu composit nhiều lớp bao 

gồm lớp lõi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp lõi thích hợp dùng cho vật liệu composit nhiều lớp bao gồm ít 
nhất một lớp phủ và lớp lõi, trong đó lớp phủ được bố trí sao cho nó phủ ít nhất một 
phần lớp lõi và được nối một cách cố định vào đó, trong đó lớp lõi bao gồm các phần tử 
bằng gỗ gồm các vùng dạng lớp hình zigzag, trong đó vùng dạng lớp của phần tử này 
cùng với vùng dạng lớp kế bên của phần tử này được tạo mép chung giữa chúng, sao cho 
phần tử bằng gỗ dạng hình zigzag được tạo thành, trong đó các phần tử bằng gỗ dạng 
hình zigzag được bố trí trong lớp lõi sao cho hai mép của hai phần tử khác nhau giao 
nhau ở góc khác với 0 độ, và trong đó hai phần tử được nối một cách cố định vào nhau ở 
điểm giao nhau. Theo một phương án, phần tử bằng gỗ dạng hình zigzag có thể được gắn 
kết vào phần tử bằng gỗ phẳng, sao cho phần tử bằng gỗ dạng hình zigzag được bao 
quanh theo cách kẹp giữa bởi hai phần tử bằng gỗ phẳng, hoặc hai phần tử bằng gỗ dạng 
hình zigzag bao quanh phần tử bằng gỗ phẳng theo cách kẹp giữa.  
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(86) PCT/US2013/036384 12.04.2013 (87) WO 2013/155423 17.10.2013 
(30) 61/624,015      13.04.2012 US 

61/636,916      23.04.2012 US 
(71) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, United States of America 
(72) Christopher Paul RAMSEY (GB), Peter Alan YOUNG (GB), Daniel A. 

ABRAMOWICZ  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Nắp hộp và hộp chứa dùng để bảo quản thực phẩm và đồ uống

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa hoặc một phần hộp chứa có hương thơm được chứa trong 
vi nang để giải phóng hương thơm ở ít nhất trong một khoảng thời gian nhất định.  
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(22) 23.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/060605 23.05.2013 (87) WO2014/005761 09.01.2014 
(30) 10 2012 211 532.3      03.07.2012 DE 
(71) SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG  (DE) 

IndustriestraBe 1-3, 91074 Herzogenaurach, Germany 
(72) GROTSCH, Andreas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đòn khuỷu

  (57)     Sáng chế đề cập đến đòn khuỷu để vận hành ít nhất một van trao đổi khí trong động cơ 
đốt trong, đòn khuỷu này bao gồm thân chính hình thuôn (2) có hai thành bên (4, 5) 
được nối bởi thanh ngang (3), trong đó phần đầu thứ nhất (5) của thân chính (2) có mặt 
tựa (9) đối với cam và phần đầu thứ hai (8) của thân chính (2) có mặt tiếp xúc (13) đối 
với đầu trục van của van trao đổi khí, và trong đó phần (7) gần tâm có ổ trục (15) cho 
trục của đòn khuỷu, trong đó thân chính (2) có mặt cắt ngang giống hình chữ U ngược, 
và trong đó thanh ngang (3) ở phía trên trong phần (7) gần tâm có hốc có dạng bán vỏ 
(16) chạy theo chiều nằm ngang để tương ứng với ổ trục (15) cho trục của đòn khuỷu, và 
trong đó các thành bên (4, 5) chạy hướng vào nhau trong cung ở khu vực của phần (7) 
gần tâm ở dưới hốc có dạng bán vỏ (16) và được nối một cách chắc chắn với nhau ở đỉnh 
(17).  
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(21) 1-2014-03773 (51) 7 A47J  37/10 

(22) 18.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/003285 18.04.2013 (87) WO2013/168905 14.11.2013 
(30) 10-2012-0047912      07.05.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2014 
(71) HAPPYCALL CO., LTD.  (KR) 

104-2, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 621-842, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Hyun sam (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chảo nướng đốt nóng trực tiếp

  (57)      Sáng chế đề cập đến chảo nướng đốt nóng trực tiếp bao gồm tấm nướng có cửa dẫn nhiệt 
vào và nắp có phần rãnh lồi lên trên ở mặt dưới của nó và cửa thoát trên vách bên của 
chảo.  
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(21) 1-2014-03776 (51) 7 A01N  25/04,  25/18,  25/20,  25/34,  

53/00 
(22) 14.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/059917 14.05.2013 (87) WO2013/171199 21.11.2013 
(30) 12168250.4      16.05.2012 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) KIJLSTRA, Johan (NL), AKLE, Francois (FR), BERNI, JosÐ (FR), HEINRICH, Jean-

Luc (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm trừ sâu dạng nước trong dầu, quy trình điều chế chế 

phẩm này, nền được xử lý bằng chế phẩm này, sản phẩm trừ 

sâu có thể cháy âm ỉ, quy trình điều chế nền và sản phẩm trừ 

sâu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ sâu dạng nước trong dầu (W/O) chứa ít nhất một hoạt 
chất trừ sâu và ít nhất một muối diêm tiêu và quy trình điều chế chế phẩm này. Chế 
phẩm theo sáng chế đặc biệt thích hợp để xử lý nền thích hợp, đặc biệt là nền giấy, 
thông qua quy trình một bước có tính kinh tế với sự hỗ trợ của các quy trình ứng dụng 
thông thường. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm trừ sâu có thể cháy âm ỉ 
được điều chế bằng cách xử lý nền bằng chế phẩm theo sáng chế.  
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(21) 1-2014-03779 (51) 7 H02K  1/18,  3/50 

(22) 18.04.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/060500 18.04.2012 (87) WO 2013/157101 A1 24.10.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2014 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3 , Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) KAMEYAMA, Masaki (JP), OISHI, Shinya (JP), DEGUCHI, Manabu (JP), 

MIZUTANI, Toshihiko  (JP), ONIHASHI, Takayuki (JP), FUKUYO, Katsuki (JP), 
SUZUKI, Takashi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Stato, môtơ, quạt gió và phương pháp sản xuất stato 

  (57)     Sáng chế đề cập đến stato bao gồm bộ phận răng từ thứ nhất gồm có chi tiết cách điện 
thứ nhất có đường dẫn dây điện chạy qua thứ nhất hình vòng và các bộ phận quấn dây 
thứ nhất được bố trí theo hướng kính ở các khoảng cách đều nhau trên đường tròn ngoài 
của đường dẫn dây điện chạy qua thứ nhất để che răng từ của một nhóm pha dẫn dòng 
xoay chiều, răng từ của một nhóm pha có các nửa trên được lắp khít vào các bộ phận 
quấn dây thứ nhất, chi tiết cách điện thứ ba mà nó che các nửa dưới của răng từ, và dây 
quấn của một pha quấn quanh răng từ của một nhóm pha, bộ phận răng từ thứ hai có kết 
cấu giống hệt với kết cấu của bộ phận răng từ thứ nhất trong đó dây quấn của pha khác 
được quấn theo cách tập trung, với các bộ phận quấn dây thứ hai được đưa vào giữa các 
răng từ liền kề của các bộ phận quấn dây thứ nhất, và ách hình vòng gồm có các rãnh ở 
các khoảng cách đều nhau.  
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(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Hans Hilpert (CH), Thomas Woltering (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 5-amino[1,4]thiazin dùng làm chất ức chế beta-

secretaza 1 (BACE1), quy trình điều chế hợp chất này và dược 

phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I :  
 
 

 
 

có hoạt tính ức chế BACE1, quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất 
này để dùng làm chất có tác dụng điều trị bệnh. Hoạt chất theo sáng chế là hữu ích trong 
việc điều trị bệnh và/hoặc phòng bệnh ví dụ bệnh Alzheimer.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
258 

(11) 41449 

(21) 1-2014-03795 (51) 7 C11D  1/645,  11/00,  3/00 

(22) 24.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/058501 24.04.2013 (87) WO 2013/174603 A1 28.11.2013 
(30) 12169207.3      24.05.2012 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BOARDMAN, Christopher (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm dưỡng vải dạng lỏng chứa nước 

và chế phẩm thu được từ quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm dưỡng vải dạng lỏng chứa nước chứa 
hoạt chất làm mềm vải amoni bậc bốn liên kết este không hòa tan trong nước, chất hoạt 
động bề mặt amoni bậc bốn hòa tan trong nước, trong đó quy trình này bao gồm các 
bước phân tán chất hoạt động bề mặt amoni bậc bốn hòa tan trong nước trước khi thêm 
hoạt chất làm mềm amoni bậc bốn liên kết este không hòa tan trong nước vào nước, quy 
trình này giúp cải thiện tính ổn định của chế phẩm khi cất giữ ở nhiệt độ cao.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
259 

(11) 41450 
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(22) 08.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/062958 08.05.2013 (87) WO/2013/172235 21.11.2013 
(30) 2012-111852 15.05.2012 JP 
(71) OTSUKA TECHNO CORPORATION  (JP) 

120-1, Aza Itayashima, Akinokami, Seto-cho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan 
(72) SUZUE, Koji (JP), KAWAI, Masaomi  (JP), MATSUO, Hironobu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màng nhiều lớp, đồ chứa chất lỏng y tế và phương pháp sản 

xuất đồ chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp theo có cấu trúc lớp bao gồm ít nhất ba lớp là lớp 
trong cùng, lớp ngoài cùng và lớp giữa, trong đó lớp trong cùng bao gồm hỗn hợp của 40 
đến 80% trọng lượng nhựa hỗn hợp trên cơ sở polypropylen và 60 đến 20% trọng lượng 
chất đàn hồi dẻo nhiệt (E). Nhựa hỗn hợp trên cơ sở polypropylen bao gồm ít nhất hai 
loại nhựa trên cơ sở polypropylen khác nhau ở điểm nóng chảy, và hai loại nhựa trên cơ 
sở polypropylen này bao gồm copolyme ngẫu nhiên (A) có điểm nóng chảy tương đối 
thấp thu được bằng cách polyme hóa với sự có mặt của chất xúc tác trên cơ sở 
metaloxen và copolyme ngẫu nhiên (B) có điểm nóng chảy cao hơn điểm nóng chảy của 
copolyme ngẫu nhiên (A).  
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(21) 1-2014-03822 (51) 7 B29C  65/16, B23K  26/06,  2/073,  
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(22) 14.05.2013 (43) 25.03.2015 
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(30) 2012-112263 16.05.2012 JP 

2013-042228 04.03.2013 JP 
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(71) KAO CORPORATION  (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(72) IMAI, Koji (JP), HAMAMOTO, Shinji (JP), KOKUBO, Makoto (JP), YANASHIMA, 
Takuo (JP), MORITA, Akio (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng dạng tấm được gắn kết nóng 

chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng dạng tấm được gắn kết nóng chảy. 
Một mặt của tấm nhiều lớp dạng dải (dải tã lót kéo dài) (10), trong đó nhiều tấm được 
cán mỏng được xếp chồng và tiếp xúc với bộ phận đỡ (21) có phần dẫn ánh sáng (27) mà 
chùm tia laze (30) có thể xuyên qua đó, tấm nhiều lớp dạng dải (10) ở trạng thái ép được 
chiếu từ phía bộ phận đỡ (21) qua phần dẫn ánh sáng (27) bằng chùm tia laze (30) có độ 
dài bước sóng mà được hấp thụ bởi các tấm cấu thành nên tấm nhiều lớp (10), và chùm 
tia laze này khiến cho các tấm sinh nhiệt, và nhờ đó, tấm nhiều lớp dạng dải (10) được 
cắt và tách ra thành nhiều tấm và đồng thời, các phần mép cắt được tạo ra bởi quá trình 
cắt và tách ở trạng thái được ép và được gắn kết nóng chảy. Theo đó, các phần mép gắn 
(các phần khóa cạnh) (4) được tạo ra bằng cách gắn kết nóng chảy các phần mép của các 
tấm ở trạng thái các phần mép của các tấm được xếp chồng lên nhau.  
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(21) 1-2014-03829 (51) 7 A47C 17/22, 17/37 

(22) 13.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/040702 13.05.2013 (87) WO2013/173202 21.11.2013 
(30) 13/470,478      14.05.2012 US 
(71) AXESS DIRECT INC.  (US) 

7024 Pikeview Drive Thomasville, NC 27360, United States of America 
(72) RAYMOND Robert A. (US), ROGERS W. Clark (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm sôfa gập được và phương pháp cất giữ đệm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm sôfa gập được và phương pháp cất giữ đệm này bên trong đồ 
nội thất. Đệm này gồm có đoạn chuyển tiếp được bố trí giữa các đoạn lò xo hình sin xếp 
gọn được khác nhau. Các đoạn lò xo hình sin được nối xoay được với đoạn chuyển tiếp 
và các đoạn được gắn chặt vào các mạng trên và mạng dưới để đỡ. Phương pháp cất giữ 
đệm gập được bao gồm các bước tạo ra đệm với đoạn chuyển tiếp được bố trí giữa hai 
đoạn xếp gọn được, kéo dài các cặp dây đai đối nhau từ đoạn chuyển tiếp đến mỗi đoạn 
xếp gọn được riêng biệt, và uốn cong đệm. Phương pháp này còn có các bước san bằng 
hai đoạn xếp gọn được, đặt các đoạn đã được san bằng lên trên nhau, và cất giữ đệm gập 
trong khoang.  
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(11) 41453 

(21) 1-2014-03838 (51) 7 H04W  52/02,  76/04 

(22) 25.05.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/SE2012/050564 25.05.2012 (87) WO2013/176591 28.11.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) SKOG, Robert (SE), ERIKSSON, Ann-Christine (SE), SINTORN, Mathias (SE), 

LOHMAR, Thorsten (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển trạm di động trong mạng 

truy cập vô tuyến theo sự chuyển tiếp giữa nhiều trạng thái 

giao tiếp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ph−ong pháp và thiết bị điều khiển trạm di động trong mạng truy 
cập vô tuyến theo sự chuyển tiếp giữa nhiều trạng thái giao tiếp: Mục đích này đạt được 
theo khía cạnh thứ nhất của sáng chế bằng phương pháp bao gồm bước yêu cầu (S101) 
chỉ dẫn liên quan đến mô hình dữ liệu truyền loạt sẽ được truyền đến trạm di động. Hơn 
nữa, phương pháp này bao gồm bước điều khiển (S102) trạm di động theo sự chuyển tiếp 
thành trạng thái giao tiếp tiêu thụ ít tài nguyên hơn của nhiều trạng thái giao tiếp dựa 
trên sự xuất hiện của thời gian bất hoạt truyền trong dữ liệu truyền loạt.  
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(11) 41454 

(21) 1-2014-03842 (51) 7 A47F  1/08 

(22) 19.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/037287 19.04.2013 (87) WO 2013/163014 31.10.2013 
(30) 13/453,538      23.04.2012 US 
(71) MEADWESTVACO CORPORATION  (US) 

501 South 5th Street, Richmond, Virginia 23219-0501, United States of America 
(72) Matthew E ZACHERLE (US), Aaron L. BATES (US), Caleb S. LOFTIN (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phân phối sản phẩm

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phân phối sản phẩm bao gồm thiết bị phân phối có đầu 
trước được bố trí đối nhau theo chiều dọc với đầu sau, thiết bị phân phối này bao gồm 
bàn đỡ thứ nhất kéo dài tại ít nhất một phần nằm giữa đầu trước và đầu sau, chi tiết đón 
nối sát với bàn đỡ thứ nhất, chi tiết đón này bao gồm mép trước, trong đó mép trước 
được làm nhọn về đầu trước xa nhất và bàn đỡ thứ hai được bố trí phía dưới bàn đỡ thứ 
nhất, bàn đỡ thứ hai tạo ra khu vực trưng bày sản phẩm.  
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(86) PCT/US2012/038235 17.05.2012 (87) WO2013/172834 21.11.2013 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) HOHLBEIN, Douglas J (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng và phương pháp chế tạo dụng cụ này

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ chăm sóc miệng. Dụng cụ bao gồm: tay cầm có lõi bao gồm 
vật liệu tái chế và vỏ bao bọc lõi; và đầu bao gồm ít nhất một chi tiết làm sạch, đầu được 
nối với, hoặc có thể nối được với, tay cầm. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp chế tạo 
dụng cụ chăm sóc miệng, phương pháp bao gồm các  bước: tạo vật liệu tái chế; và bao 
bọc vật liệu tái chế bằng vật liệu phủ để tạo tay cầm của dụng cụ chăm sóc miệng, tay 
cầm có lõi bao gồm vật liệu tái chế và vỏ bọc bao gồm vật liệu phủ bao bọc lõi.  
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(72) ENOEDA, Seiji  (JP), NISHINA, Yoshiaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp loại bỏ bụi bám dính vào nguyên liệu 

sản xuất thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (1) để loại bỏ bụi bám dính vào nguyên liệu sản xuất thép. 
Thiết bị (1) này bao gồm: lưới nghiêng (2) dao động với một nửa biên độ A và vận tốc 

góc , trong đó vận tốc góc  nằm trong khoảng từ (1g/)1/2 đến (3g/)1/2. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp loại bỏ bụi bám dính vào nguyên liệu sản xuất 
thép bằng cách sử dụng thiết bị này.  
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(72) SALEEM, Fozia (GB), WOODMAN, Thomas (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị gia nhiệt nguyên liệu hút được và phương pháp gia 

nhiệt nguyên liệu hút được sử dụng thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia nhiệt nguyên liệu hút được bao gồm chi tiết gia nhiệt 
dạng màng được kết cấu để gia nhiệt nguyên liệu hút được để làm bay hơi ít nhất một 
thành phần của nguyên liệu hút được để hít vào. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp gia nhiệt nguyên liệu hút được sử dụng thiết bị này.  
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(72) KAWAMI, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị gắn trên xe và hệ thống thu phí

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị gắn trên xe bao gồm phương tiện truyền thông thứ nhất, 
phương tiện truyền thông thứ hai, phương tiện xử lý thứ nhất, và phương tiện xử lý thứ 
hai. Phương tiện truyền thông thứ nhất thực hiện việc truyền thông không dây dải hẹp 
với thiết bị bên đường bao gồm thiết bị truyền thông được lắp đặt gần điểm thu phí. 
Phương tiện truyền thông thứ hai thực hiện việc truyền thông không dây dải rộng qua 
trạm gốc dùng để truyền thông không dây dải rộng. Phương tiện xử lý thứ nhất thực hiện 
quy trình thu phí nhờ sử dụng việc truyền thông qua phương tiện truyền thông thứ nhất 
để thu phí đối với người sử dụng khi đi qua điểm thu phí. Phương tiện xử lý thứ hai sử 
dụng việc truyền thông qua phương tiện truyền thông thứ hai khi xe gặp điều kiện áp 
dụng dịch vụ sinh lợi, để hoàn lại một khoản lợi nhuận tương ứng với dịch vụ hoàn lại 
đến người sử dụng xe.  
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(72) Do Young JANG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thực hiện đồng thời nhiều chương 

trình viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện đồng thời nhiều chương trình viđeo trong 
thiết bị có bộ giải mã thứ nhất để giải mã chương trình viđeo và bộ điều khiển để điều 
khiển bộ giải mã bao gồm xác định, bởi bộ điều khiển, liệu bộ giải mã thứ nhất có ở 
trạng thái đang được sử dụng hay không, tạo ra các đoạn chương trình viđeo bằng cách 
mã hoá chương trình viđeo bởi bộ điều khiển dưới dạng bộ giải mã thứ hai nếu bộ giải 
mã thứ nhất ở trạng thái đang được sử dụng, lưu trữ các đoạn chương trình viđeo trong 
bộ nhớ, và thực hiện đồng thời các đoạn chương trình viđeo được lưu trữ trong bộ nhớ 
đáp lại việc phát hiện có yêu cầu xem trước.  
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(72) Robert NAGELI (CH), Ludek MALINA (CH), Gabriel SCHNEIDER (CH) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương tiện khóa dùng cho môđun ép trên máy kéo sợi và 

thiết bị nối sử dụng phương tiện khóa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện khóa để khóa và định vị môđun ép (VM) theo cách 
tháo ra được trên bộ phận kéo (2) của máy kéo sợi, trong đó môđun ép có giá đỡ (20), 
giá đỡ này có ít nhất một kênh hút (SK) được nối với các lồng hút (18) của các chi tiết 
ép (17), các chi tiết ép này được lắp theo cách dịch chuyển được trên giá đỡ. Sáng chế 
còn đề cập đến một thiết bị nối sử dụng phương tiện khóa này. Để đảm bảo lắp đơn giản 
và định vị chính xác môđun ép, phương tiện khóa bao gồm ít nhất một chi tiết kẹp (11) 
có phương tiện giữ (54, M) để khóa cố định và định vị trên máy kéo sợi và có một khe 
tiếp nhận thứ nhất (50), khe này hở trên một bên và có bộ phận giữ (48), bằng bộ phận 
giữ này, một chi tiết giữ (45) được khóa trên giá đỡ (20) có thể tạo ra một mối nối kẹp 
khít chắc chắn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hỗn hợp thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật và hỗn hợp được 
sử dụng trong phương pháp này chứa trehaloza hoặc trehaloza-6- phosphat. Trehaloza 
hoặc trehaloza-6-phosphat, khi được đưa theo đường ngoại sinh vào cây cam quýt mà sự 
sinh trưởng và phát triển của nó bị phá hại bởi bệnh được gọi là bệnh vàng lá greening ở 
cam quýt hoặc HLB, có thể giúp cây không bị chết. Tài liệu đã ghi nhận sự tái sinh của 
mô cây sớm bắt đầu ngay từ 72 giờ sau khi đưa trehaloza hoặc trehaloza-6-phosphat theo 
đường ngoại sinh vào cây đang bị chết. Sự tái sinh mô tiếp tục đến sự tái sinh gần như 
hoàn toàn của tán lá cây, sự phát triển của nụ hoa có thể ra quả, tiếp theo là sự phát triển 
của hoa và sau đó là phát triển của hoa thành nhiều quả khỏe mạnh. Phần lớn mô gỗ chết 
có thể phát triển lá mới mạnh khỏe trong vòng từ 2 đến 4 tháng sau khi dùng hỗn hợp 
theo sáng chế. Việc bổ sung các hormon nhất định vào đất trồng có trehaloza hoặc 
trehaloza-6-phosphat còn tăng cường sự phát triển của tán và mô rễ mới.  
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 
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(72) VILLEDIEU-PERCHERON, Emmanuelle (FR), LACHIA, Mathilde, Denise (FR), DE 

MESMAEKER, Alain (BE), WOLF, Hanno, Christian (DE), JUNG, Pierre, Joseph, 
Marcel  (FR), LANFERMEIJER, Franciscus (NL), VAN DEN WIJNGAARD Paul 
(NL), SCREPANTI, Claudio (IT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất strigolactam, chế phẩm chứa hợp chất này và 

phương pháp điều chỉnh sự tăng trưởng của thực vật và thúc 

đẩy hạt nảy mầm 

 (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất strigolactam, chế phẩm chứa hợp chất này, và phương 
pháp điều chỉnh sự tăng trưởng của thực vật và thúc đẩy hạt nảy mầm. 
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(71) CHR. HANSEN A/S  (DK) 

Boege Alle 10-12, DK-2970 Hoersholm, Denmark 
(72) JOHANSEN, Eric (CA), SOERENSEN, Kim Ib (DK), KIBENICH, Annette (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng vi khuẩn axit lactic, phương pháp thu nhận chủng này, 

chế phẩm men giống chứa nó, sản phẩm sữa lên men và phương 

pháp sản xuất sản phẩm sữa này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn axit lactic có tính kháng ampixilin và đặc tính tạo 
cấu trúc được cải thiện khi nuôi cấy trên sữa trong khi vẫn duy trì được các đặc tính sinh 
trưởng khác của chủng ban đầu. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm men giống chứa 
chủng này, sản phẩm sữa lên men bằng vi khuẩn này và phương pháp sản xuất sản phẩm 
sữa này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2014 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) DARLING, Ryan James (US), DICKINSON, Craig Duane (US), DRIVER, David 

Albert (US), GONCIARZ, Malgorzata Donata (PL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein yếu tố phát triển nguyên bào sợi 21 dạng homodime, 

quy trình sản xuất và dược phẩm chứa protein này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein yếu tố phát triển nguyên bào sợi 21 (FGF21) của người 
dạng homođime có hiệu quả và ổn định về mặt dược lý, quy trình sản xuất chúng và 
dược phẩm chứa chúng. Các protein này là hữu hiệu để điều trị bệnh đái tháo đường typ 
2, bệnh béo phì, bệnh rối loạn lipit huyết, và/hoặc hội chứng chuyển hoá.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Lufenuron dùng để kiểm soát rận biển trong quần thể cá và 

thức ăn cho cá chứa lufenuron này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lufenuron dùng để kiểm soát rận biển trong quần thể cá và thức ăn 
cho cá chứa lufenuron này, trong đó việc cung cấp lufenuron cho quần thể cá được thực 
hiện theo một cơ chế cụ thể được chỉ ra trong phần mô tả và các điểm yêu cầu bảo hộ. 
Quy trình này đặc biệt thích hợp để xử lý các hồi và tạo ra sự bảo vệ hữu hiệu lâu dài 
chống lại rận biển ở biển.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất strigolactam, chế phẩm chứa hợp chất này và 

phương pháp điều chỉnh sự tăng trưởng của thực vật và thúc 

đẩy hạt nảy mầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất strigolactam mới, quy trình và các hợp chất trung gian 
để điều chế chúng, chế phẩm điều chỉnh sự tăng trưởng của thực vật chứa chúng và 
phương pháp sử dụng chúng để kiểm soát sự tăng trưởng của cây trồng và/hoặc thúc đẩy 
hạt nảy mầm.  

 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
276 

(11) 41467 

(21) 1-2014-03903 (51) 7 C07D  409/12, A61K  31/4704, A61P  

25/00 
(22) 23.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/062681 23.04.2013 (87) WO2013/162046 31.10.2013 
(30) 61/636,920 23.04.2012 US 

61/791,378 15.03.2013 US 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasa-machi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dihydrat của hợp chất benzothiophen hoặc của muối của hợp 

chất này, quy trình điều chế dihydrat này và dược phẩm chứa 

dihydrat này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất mà có thể được sử dụng làm thuốc có tác dụng tốt để điều trị 
các bệnh hệ thần kinh trung ương. Sáng chế đề xuất dihydrat của hợp chất 7-[4-(4-
benzo[b]thiophen-4-yl-piperazin-l-yl)butoxy]- 1H-quinolin 2 on hoặc muối của nó, quy 
trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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Hidekazu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Huyền phù nước chứa hợp chất 7-[4-(-4-benzo[B]thiophen-4-yl-

piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-on hoặc muối của nó, chế 

phẩm dùng để tiêm chứa huyền phù này và bơm tiêm được nạp 

sẵn chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến huyền phù nước chứa các hạt thứ cấp được tạo ra bằng cách kết tụ 
hợp chất 7-[4-(4-benzo[b]thiophen-4-yl-piperazin-1-yl)butoxy]- 1H-quinolin-2-on dạng 
hạt hoặc muối của nó và chế phẩm dùng để tiêm chứa huyền phù nước này. Sáng chế 
cũng đề cập chế phẩm dùng để tiêm chứa hợp chất 7-[4-(4-benzo[b]thiophen-4-yl-
piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-on hoặc muối của nó làm thành phần hoạt tính, 
chế phẩm này giải phóng thành phần hoạt tính theo cách sao cho nồng độ của nó trong 
máu được duy trì trong thời gian ít nhất một tuần. Sáng chế cũng đề cập đến bơm tiêm 
được nạp sẵn chế phẩm dùng để tiêm này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống thử nghiệm vận hành dùng cho rơle bảo vệ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thử nghiệm vận hành dùng cho rơle bảo vệ (100) bao gồm: 
mạch (3) để nhận tín hiệu đầu vào từ hệ thống điện để xuất ra giá trị đo tương tự; bộ 
chuyển đổi (4) để chuyển đổi giá trị đo tương tự thành tín hiệu số; mạch (6) để tạo ra tín 
hiệu thử nghiệm dùng cho rơle bảo vệ (100); chuyển mạch (2) được bố trí ở tầng trước 
của mạch (3) của rơle bảo vệ (100) để chuyển mạch giữa tín hiệu thử nghiệm và tín hiệu 
đầu vào từ hệ thống điện; CPU (5) để thu thập tín hiệu số như là đầu vào, thực hiện việc 
tính toán bảo vệ trên rơle bảo vệ (100) và phát ra lệnh để bảo vệ hoặc điều khiển dựa 
trên kết quả tính toán và cũng để điều khiển việc định thời chuyển mạch của bộ chuyển 
mạch (2); và bộ xử lý bảo vệ/giám sát (5a) để so sánh tín hiệu thử nghiệm được nhập 
qua mạch (3) và bộ chuyển đổi (4) với tín hiệu thử nghiệm được nhập trực tiếp từ mạch 
(6) để xác định liệu có sự bất thường hay không, trong đó hệ thống thử nghiệm vận hành 
dùng cho rơle bảo vệ lần lượt lấy mẫu tín hiệu thử nghiệm từ bộ chuyển đổi (4) và tín 
hiệu đầu vào từ hệ thống điện để giám sát liệu có sự bất thường hay không.  
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(72) LEE, Kook Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe scutơ có chức năng phục hồi tư thế và giảm xóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe scutơ có chức năng phục hồi tư thế và giảm xóc. Xe scutơ này có 
các phương tiện giảm xóc ở phía trước và phía sau của nó, cho phép hồi phục nhanh khi 
đổi hướng trong khi đi hoặc khi vượt qua vật cản trên đường, và giảm đến mức tối thiểu 
chấn động truyền từ đường, vì vậy giúp cho việc sử dụng nó trở nên dễ dàng cho mọi 
người mà không cần quan tâm đến tuổi tác hoặc giới tính.  
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(72) LEE, Kook Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xe có chức năng điều chỉnh tư thế

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe có chức năng điều chỉnh tư thế. Trong đó, thiết bị lái được dịch 
chuyển để dừng bằng hệ thống phanh được định vị trên đó, nhằm tạo ra chức năng điều 
chỉnh phục hồi tư thế bằng cách sử dụng thành phần đàn hồi tác động chống lại sự 
nghiêng sang trái và phải của xe scutơ khi chuyển động, lúc này góc chuyển hướng được 
đo tương ứng với hướng chuyển động mong muốn, để người lái không mất trọng tâm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cấp nhiên liệu

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị cấp nhiên liệu (1) trong đó cụm gờ (4) có phần gờ (12) gắn 
với thành đáy của thùng chứa nhiên liệu, và phần trụ (15) tạo ra để bao quanh bơm nhiên 
liệu (3) và được tạo kết cấu để gắn được với và tháo được khỏi ống lọc trên (25). Bộ lọc 
hút (80) được lắp giữa phần trụ (15) và bơm nhiên liệu (3). Bộ lọc hút (80) được tạo để 
kéo dài dọc bề mặt theo chu vi ngoài của bơm nhiên liệu (3) và kéo dài theo hướng trục 
của bơm nhiên liệu (3).  
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G06Q  30/04, H01M  10/48, H02J  
3/32,  7/00,  13/00,  17/00 

(22) 27.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/067622 27.06.2013 (87) WO 2014/003106 A1 03.01.2014 
(30) 2012-147352 29.06.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2014 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) AMMA, Kenichi (JP), ASADA, Shoichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống nạp điện xe điện và phương pháp nạp điện và lập hóa 

đơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nạp điện xe điện (10) bao gồm thiết bị nạp (12) có bộ thu 
(26) thu thông tin đặc trưng được truyền từ xe điện (16), thông tin đặc trưng dùng để xác 
định chủ sở hữu xe điện (16) và bộ cấp điện (28) nhận nguồn cấp điện từ hệ thống điện 
thương mại (20) và cấp điện để nạp ắc quy thứ cấp (18) cho xe điện (16) truyền thông 
tin đặc trưng, thiết bị nạp (12) được bố trí tại vị trí quy định; và thiết bị lập hóa đơn (32) 
tính phí cho chủ sở hữu xe điện được xác định bằng thông tin đặc trưng theo lượng điện 
được cấp cho xe điện (16) bằng thiết bị nạp (12). Trong hệ thống nạp điện xe điện (10), 
có thể điều chỉnh phí một cách đơn giản theo việc cấp điện từ thiết bị nạp điện không di 
chuyển cho xe điện.   
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(11) 41474 

(21) 1-2014-03921 (51) 7 C23C  16/00 

(22) 22.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/037520 22.04.2013 (87) WO2013/163055 31.10.2013 
(30) 61/639,164      27.04.2012 US 
(71) ARKEMA INC.  (US) 

900 First Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, United States of America 
(72) FAHEY, Kaitlyn (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dụng cụ để sơn phủ vật phẩm thủy tinh bằng hợp chất hóa học

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ để sơn phủ các vật phẩm thủy tinh bằng hợp chất hóa học 
bao gồm phần vỏ che sơn phủ định ra một khoang trong có đầu vào và đầu ra, đầu ra 
được đặt kề sát các vật phẩm thủy tinh; quạt thổi được đặt trong khoang trong để mang 
không khí từ đầu vào hướng đến đầu ra; vòi phun được cấu hình để phun hợp chất hóa 
học vào khoang trong, vòi phun được đặt trong khoang ở vị trí xuôi dòng quạt thổi. Vòi 
phun kéo dài vào khoang trong với một khoảng cách định trước được chọn để tránh bay 
hơi sớm hợp chất hóa học.  
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(21) 1-2014-03923 (51) 7 G06F  3/041 

(22) 11.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/KR2013/003031 11.04.2013 (87) WO 2013/187591 A1 19.12.2013 
(30) 10-2012-0062112      11.06.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2014 
(75) YANG, HEUI BONG  (KR) 

#103-805, Hyeonjin Evervill Apt., 22, Bonggok-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 
730-750, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Màn hình cảm ứng có các điện cực được bố trí dưới dạng lưới

  (57)    Sáng chế đề cập đến màn hình cảm ứng có các điện cực được bố trí dưới dạng lưới bao 
gồm: nhiều dòng điện cực thứ nhất (110) với các dòng kim loại theo phương chéo trên 
bề mặt của lớp trong suốt (101) và nhiều dòng điện cực thứ hai (120) được tạo ra với các 
dây kim loại trên bề mặt tương tự như nhiều dòng điện cực thứ nhất và giao với các dòng 
điện cực thứ nhất; trong đó, bất kỳ dòng điện cực thứ nhất và dòng điện cực thứ hai tạo 
ra vùng ngăn cách nơi nhiều dòng điện cực thứ nhất giao với nhiều dòng điện cực thứ hai 
tương tự theo cách mà các dòng điện cực thứ nhất được cách điện khỏi các dòng điện 
cực thứ hai, trong đó dòng điện cực khác của dòng điện cực thứ nhất và các dòng điện 
cực thứ hai đi qua vùng được ngăn cách và sơ đồ kết nối điện các dòng điện cực được 
ngăn cách bởi vùng ngăn cách.  
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A61P  9/00, C07D  401/04,  403/04,  
403/14,  413/04,  413/14 

(22) 23.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/060650 23.05.2013 (87) WO 2013/174937 28.11.2013 
(30) 1209138.5      24.05.2012 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2014 
(71) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-5, Doshomashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8526, Japan 
(72) IMAGAWA, Akira (JP), KONDO, Takashi (JP), NISHIYAMA, Taihei (JP), 

COURTNEY, Steve (GB), YARNOLD, Chris (GB), ICHIHARA, Osamu (JP), 
FLANAGAN, Stuart (GB) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất pyrolidin được thế dùng làm chất ức chế yếu tố XIA 

để điều trị bệnh huyết khối tắc mạch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I), muối và N-oxit, và solvat và tiền 
dược chất của chúng (trong đó các nhóm thế là như được xác định trong bản mô tả). 
Hợp chất có công thức chung (I) là chất ức chế yếu tố XIa, và hữu ích trong phòng ngừa 
và/hoặc điều trị cho bệnh huyết khối tắc mạch.  
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(21) 1-2014-03932 (51) 7 B65D  88/30 
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(86) PCT/MY2013/000090 24.04.2013 (87) WO 2013/162352 31.10.2013 
(30) PI 2012001899      27.04.2012 MY 
(71) DIALOG CONSTRUCTION SDN. BHD.  (MY) 

Dialog Tower, No. 15, Jalan PJU 7/5, Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(72) Phil GALLAGHER (GB) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đồ chứa lưu trữ nguyên liệu dạng rời và bộ phận xử lý nguyên 

liệu dạng rời lắp với nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ chứa lưu trữ nguyên liệu dạng rời trưng gian (1) dùng để lưu trữ 
hoặc vận chuyển nguyên liệu xúc tác dạng hạt bao gồm một bình (2) có thành bên trong 
tạo ra một thể tích chứa dùng cho nguyên liệu xúc tác dạng hạt. Bình (20) bao gồm một 
phần thành hình trụ (22), một tấm phía trên (28) đóng kín đầu phía trên của phần thành 
hình trụ (22) và một phần đáy hình nón (24) được nối với và thon vào trong từ đầu phía 
dưới của phần thành hình trụ (22). Một lỗ (30) được bố trí trong tấm phía trên của đồ 
chứa (20) để tiếp nhận nguyên liệu xúc tác và một chi tiết đóng kín (32) được bố trí để 
đóng kín lỗ (30). Một chi tiết bịt kín không khí được bố trí khi lỗ (30) đã được đóng bởi 

chi tiết đóng kín (32). ống dẫn khí (38) nối với bình (20) để cung cấp khí trơ tới đồ chứa 
đã được bịt kín (20) hoặc rút khí ra khỏi bình (20) để đặt đồ chứa (20) dưới trạng thái 

chân không để làm giảm nguy cơ cháy. ống dẫn khí được đóng bởi một van (40) dùng 
để vận chuyển hoặc lưu trữ.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2014 
(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kandanishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) MAEDA, Tatsurou  (JP), IRIE, Kentarou (JP), NAKANISHI, Yumiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Mì ống tươi và phương pháp sản xuất mì ống tươi kết đông

  (57)     Sáng chế đề cập đến mì ống tươi mà có thể được bảo quản ở trạng thái kết đông trong 
thời gian dài và duy trì hình dáng và kết cấu đẹp so với mì ống tươi vừa mới luộc ngay 
cả sau khi mì được rã đông. Mì ống tươi có độ nhám bề mặt với Ra trung bình nằm 

trong khoảng từ 1,0 đến 10,0m và/hoặc Ry trung bình nằm trong khoảng từ 10 đến 

50m. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất mì ống tươi kết đông.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2014 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) TAMURA Akira (JP), YOSHIOKA Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp quản lý công suất 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị quản lý công suất có bộ phận truyền thông và bộ phận đánh 
giá. Bộ phận truyền thông truyền đến mạng truyền thông dữ liệu dự đoán thứ nhất thể 
hiện giá trị được dự đoán của sự cân bằng cung và cầu của công suất điện đối với hạng 
mục thiết bị thứ nhất được nối với hệ thống công suất điện có nguồn điện; và khi thông 
điệp yêu cầu điều tiết công suất được nhận từ thiết bị quản lý công suất khác mà truyền 
đến mạng truyền thông dữ liệu dự đoán thứ hai thể hiện giá trị được dự đoán của sự cân 
bằng cung và cầu của công suất điện của hạng mục thiết bị thứ hai được nối với hệ thống 
công suất điện thì nhận dữ liệu dự đoán thứ hai từ mạng truyền thông. Bộ phận đánh giá 
đánh giá liệu có thể điều tiết công suất hay không trên cơ sở dữ liệu dự đoán thứ nhất và 
dữ liệu dự đoán thứ hai. Nếu đánh giá được là có thể điều tiết công suất thì bộ phận 
truyền thông truyền thông điệp chấp thuận yêu cầu này đến thiết bị quản lý công suất 
khác. 
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(86) PCT/US2013/038247 25.04.2013 (87) WO/2013/163448 31.10.2013 
(30) 13/456,474      26.04.2012 US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) LUBY, Michael G.  (US), WATSON, Mark (GB), VICISANO, Lorenzo  (US), 
PAKZAD, Payam  (US), WANG, Bin (US), CHEN, Ying (CN), STOCKHAMMER, 
Thomas (DE), BORRAN, Jaber Mohammad (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo cấu trúc dữ liệu phục vụ trên máy chủ 

phương tiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo dòng trực tuyến yêu cầu theo khối cung cấp việc tạo 
dòng trực tuyến có độ trễ thấp cho việc trình bày phương tiện. Các phân đoạn phương 
tiện được tạo ra theo giao thức mã hóa. Mỗi phân đoạn phương tiện bao gồm phương 
điểm truy cập ngẫu nhiên. Các đoạn nhỏ phương tiện được mã hóa theo cùng giao thức. 
Các phân đoạn phương tiện được tổng hợp từ các đoạn nhỏ phương tiện.  
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(72) SEREGIN, Vadim (RU), WANG, Xianglin (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hoá dữ liệu viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo, cụ thể là đề xuất 
phương pháp mã hóa các trị số delta của thông số lượng tử. Theo một phương án, bộ giải 
mã viđeo có thể nhận trị số delta của thông số lượng tử cho khối lượng tử hiện thời của 
dữ liệu viđeo, trong đó trị số dQP (thông số lượng tử delta) được nhận không phụ thuộc 
vào việc có hay không hệ số chuyển đổi khác 0 trong khối lượng tử hiện thời. Theo một 
phương án khác, bộ giải mã viđeo có thể nhận trị số dQP cho khối lượng tử hiện thời của 
dữ liệu viđeo chỉ trong trường hợp bộ dự báo QP cho khối lượng tử hiện thời có trị số 
bằng 0, và suy luận trị số dQP bằng 0 trong trường hợp bộ dự báo QP cho khối lượng tử 
hiện thời có trị số khác 0, và không có hệ số chuyển đổi khác 0 trong khối lượng tử hiện 
thời.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2014 
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1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States 
(72) LOO, Kenneth, Ryan  (US), OOI, Leng  (US) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Lỗ phát âm thanh cho loa xung quanh bàn phím phát sáng

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lỗ phát âm thanh cho loa xung quanh mô-đun bàn phím và 
mô-đun phát sáng. Hệ thống bao gồm hộp bảo vệ, cấu trúc của hộp bảo vệ phù hợp để 
chứa vừa mô-đun bàn phím, mô-đun phát sáng, loa, trong đó loa được sắp xếp liền kề và 
ở dưới vị trí của mô-đun bàn phím và mô-đun phát sáng. Hệ thống cũng bao gồm đường 
dẫn lỗ để tạo lỗ cho loa xung quanh mô-đun bàn phím và mô-đun phát sáng, đường dẫn 
lỗ kéo dài từ loa đến mặt ngoài của mô-đun bàn phím, trong đó phần thứ nhất của đường 
dẫn lỗ bao gồm đường dẫn trong hộp bảo vệ, đường dẫn được sắp xếp liền kề với cạnh 
của mô-đun bàn phím và mô-đun phát sáng, còn phần thứ hai của đường dẫn lỗ gồm có 
đường viền của phím của mô-đun bàn phím.  
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(21) 1-2014-03956 (51) 7 G01N  33/574,  33/50 

(22) 27.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/063448 27.06.2013 (87) WO 2014/005909 09.01.2014 
(30) 12174539.2      02.07.2012 EP 

61/672,941      18.07.2012 US 
(71) SOTIO A.S.  (CZ) 

Jankovcova 1518/2, 170 00 Prague 7, Czech Republic 
(72) BARTUNKOV¸, Jirina (CZ), SPÝSEK, Radek (CZ) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp in vitro để chẩn đoán và/hoặc giám sát sự tiến 

triển của bệnh ung thư 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp in vitro để chẩn đoán và/hoặc giám sát và/hoặc dự 
đoán sự tiến triển của bệnh ung thư, khác biệt ở chỗ trong ít nhất một mẫu thì tỷ lệ của 
các tế bào Tregs so với ít nhất một nhóm các tế bào T khác bao gồm nhóm các tế bào 
Th17, tế bào Th1 và/hoặc tế bào Th2. 
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(30) 2012-119945 25.05.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2014 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Shugo ARAKAWA (JP), Yuki YAMAURA (JP), Naoya MATSUNAGA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Máy công cụ và phương pháp gia công sử dụng máy công cụ

này 

  (57)     Sáng chế bộc lộ máy công cụ để gia công vật gia công (W1) được giữ giữa tấm đỡ vật 
gia công (15) và tấm ép vật gia công (16) bằng cách sử dụng các dao cắt (21, 22) trên 
đầu gia công (13). Khi việc gia công kết thúc, tấm đỡ vật gia công (15) được hạ xuống 
và vật đã được gia công (W2) được chuyển sang thanh đỡ (43). Các chốt đỡ (44, 45) lần 
lượt được lắp khớp vào trong các lỗ gài (66, 67) của vật gia công (W2). Vật đã được gia 
công (W2) được chuyển theo cách này từ tấm đỡ vật gia công (15) sang tấm gá vận 
chuyển (50).  
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(30) 2012-124107 31.05.2012 JP 
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(71) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY 
(72) SAGAYAMA Kosaku (JP), ATSUSHI Hiroaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm thủy lực của ABS thực hiện việc điều khiển chống bó cứng 
phanh nhằm tăng bậc tự do, mà nhờ nó cụm thủy lực của ABS được gắn vào tay lái. Cụm 
thủy lực của ABS gồm có: vỏ chính có ít nhất một phần mạch thủy lực tạo ra bên trong 
nó và được trang bị phần lắp để lắp tay phanh và phần gắn có ít nhất một phần bề mặt 
bên của lỗ xuyên được tạo ra dọc theo hướng thứ nhất, lỗ xuyên này để gắn cụm thủy 
lực của ABS vào tay lái; và xi lanh chính có phần pit tông, phần này chuyển động cùng 
với tay phanh, xi lanh chính này dùng để tăng, nhờ chuyển động của phần pit tông, áp 
lực của dầu phanh bên trong mạch thủy lực. Lỗ gài pit tông kéo dài theo hướng chuyển 
động của phần pit tông và dùng để gài xi lanh chính được tạo ra trong vỏ chính dọc theo 
hướng thứ hai giao cắt với, nhưng không vuông góc với, hướng thứ nhất.  
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(21) 1-2014-03980 (51) 7 C22B  59/00,  3/26,  3/46 

(22) 21.09.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2012/001294 21.09.2012 (87) WO/2013/177729 A1 05.12.2013 
(30) 201210170171.X      28.05.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2014 
(71) CHINA MINMETALS (BEIJING) RESEARCH INSTITUTE OF RE CO. LTD.  (CN) 

12D-1,Tower B, No A28 Xinxi Road, Haidian District Beijing 100085, China 
(72) LIAO, Chunsheng (CN), LIU, Yan (CN), ZHANG, Bo (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp phân tách đất hiếm bằng cách tuần hoàn nguyên 

liệu hai lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phân tách đất hiếm bằng cách tuần hoàn nguyên liệu 
hai lần. Phương pháp này bao gồm các bước: sử dụng pha hữu cơ được tạo ra bằng cách 
trộn chiết phẩm với đất hiếm đã được xà phòng hóa để tách chiết đất hiếm này hai lần 
sau đó, và pha hữu cơ sau khi chiết được tái sử dụng để hòa tan nguyên liệu đất hiếm thô 
và để cô đặc axit vô cơ trong pha nước dư hoặc được dùng kết hợp với axit oxalic để kết 
tủa đất hiếm; tách chiết dung dịch chỉ chứa đất hiếm đã được làm sạch, sử dụng axit 
oxalic để kết tủa đất hiếm, tách chiết dung dịch thu được sau kết tủa chứa axit oxalic và 
axit vô cơ, axit oxalic thu được sau khi tách chiết được tuần hoàn để kết tủa đất hiếm, và 
sử dụng trực tiếp axit vô cơ sau khi chiết và cô đặc để rửa đất hiếm đã kết tủa, để chiết 
ngược hoặc để hòa tan nguyên liệu đất hiếm thô. Phương pháp này có thể tái chế nguyên 
liệu trung gian được tạo ra trong suốt quá trình phân tách đất hiếm, không cần phải tiến 
hành xà phòng hóa chiết phẩm bằng kiềm và có thể thực hiện các việc như hòa tan, rửa 
và chiết ngược nguyên liệu thô chỉ bằng cách tuần hoàn axit vô cơ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ ion kim loại nặng ra khỏi 

dòng giàu chất ức chế tạo hyđrat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để loại bỏ ion kim loại nặng ra khỏi dòng 
giàu chất ức chế tạo hyđrat, trong đó phương pháp này bao gồm các bước:  
a) bổ sung chất phản ứng chọn lọc với kim loại nặng vào dòng giàu chất ức chế tạo 
hyđrat, để tạo ra dòng chất lỏng chứa các hạt muối kim loại nặng,  
b) tách dòng chất lỏng thu được thành ba dòng: dòng hyđrocacbon, dòng giàu chất ức 
chế tạo hyđrat được thu hồi, và huyền phù đặc chứa các hạt muối kim loại nặng,  
c) tách chất ức chế tạo hyđrat còn lại ra khỏi huyền phù đặc để thu được phần cặn đặc 
chứa các hạt muối kim loại nặng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống kiểm thử, phương pháp kiểm thử hệ thống, thiết bị và 

phương pháp phối hợp các lần phát lệnh kiểm thử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp thực thi chương trình bao gồm chuỗi phần 
cứng tiêu chuẩn và lệnh môđun phân tích của một thiết bị được người dùng xác định, 
trong điều kiện thiết bị kiểm thử gồm nhiều VSA và VSG, hoặc các môđun đo phần 
cứng khác, trong đó việc phối hợp giữa thực hiện lệnh và tính khả dụng của tài nguyên 
được tích hợp vào hệ thống dưới dạng phần gắn liền trong cấu trúc tổng thể. Do vậy, các 
lệnh này cũng tương tự như các lệnh được thực hiện lần lượt theo cách thông thường, 
nhưng được thực thi tự động và liên tục theo cách xác định và liền mạch thông qua sự 
tương tác được phối hợp theo các phương án thực hiện sáng chế.  
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(72) WANG, Fuqiang (CN), YANG, Xiaodong  (CN), LIU, Yafeng  (CN), ZHOU, 
Dongfang (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu kẹp thép của thanh dẫn hướng anot và thanh ngang

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu kẹp thép của thanh dẫn hướng anot và thanh ngang và cụ thể 
là đến kết cấu kẹp thép của thanh dẫn hướng anot và thanh ngang được tạo ra từ vật liệu 
đa kim loại có độ sụt áp thấp, độ bền cao, tuổi thọ dài và dễ bảo dưỡng. Trong kết cấu 
kẹp thép của thanh dẫn hướng anot và thanh ngang này, thanh dẫn hướng anot được nối 
với thanh ngang và các kẹp thép được nối với thanh ngang qua các lớp hàn. Theo sáng 
chế, vật liệu của thanh ngang được thay đổi, và độ sụt áp của đoạn này được làm giảm 
đáng kể; và bằng cách thay đổi độ bền của thanh ngang này, ứng suất do sự biến dạng 
của kẹp thép và sự giãn nở nhiệt của vòng sắt phospho được hấp thụ và trạng thái bị nén 
của khối cacbon anot được cải thiện; diện tích dẫn điện được gia tăng và do đó sự sụt áp 
được làm giảm đáng kể.  
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(72) MACHII, Kouji (JP), KANEKO, Yukihiro (JP), OMORI, Chiharu  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Tấm làm sạch và phương pháp chế tạo tấm làm sạch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm làm sạch (1) bao gồm sợi tổng hợp thấm nước (11) và các sợi 
tổng hợp không thấm nước (12) được bố trí ở cả hai mặt của sợi tổng hợp thấm nước 
(11). Sợi tổng hợp không thấm nước (12) có các sợi hợp thành (14) được làm rối với 
nhau và đâm vào bên trong sợi tổng hợp thấm nước (11) và được làm rối với các sợi (13) 
của sợi tổng hợp thấm nước (11). Tấm làm sạch (1) có kết cấu ba chiều sao cho các phần 
nhô lên (2) và lõm xuống (3) được tạo ra trên cả hai mặt của nó. Các phần nhô lên (2) 
trên một mặt tạo ra các phần lõm xuống (3) trên mặt kia, và các phần lõm xuống (3) trên 
mặt kia tạo ra các phần nhô lên (2) trên mặt còn lại. Tấm làm sạch (1) có các phần liên 
kết tuyến tính (15) mà tại đó sợi tổng hợp thấm nước (11) và sợi tổng hợp không thấm 
nước (12) được liên kết với nhau.  
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(72) HUYNH KHANH TAN  (AU) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Giá lắp, phần đế giá không nhìn thấy được và phương pháp chế 

tạo phần đế giá này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá lắp (10) giữ đá quý được tạo rãnh (12) không nhìn thấy được 
vào phần đế giá (30). Một đầu của giá lắp (10) có các tay hoặc các phần kéo dài (20 và 
22) để tiếp nhận đá quý (12) và các phần nhô ra (18) kéo dài hướng vào bên trong từ các 
tay (20 và 22) để ăn khớp vào rãnh (16) của đá quý (12), giá lắp (10) còn bao gồm cơ 
cấu giữ (24) để giữ giá lắp (10) vào phần đế giá (30). Việc chèn giá lắp (10) vào trong 
phần đế giá (30) có thể nằm trong một kiểu làm biến dạng cơ cấu giữ (24) và bẩy các tay 
(20 và 22) để ép mạnh hơn vào trong các rãnh (16). Sáng chế còn đề cập đến phần đế giá 
không nhìn thấy được và phương pháp chế tạo phần đế giá này.  
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(72) MASAKI Tatsuakira (JP), NAKAO Shinichi (JP), NISHIDA Hideshi (JP), SASAKI 
Eiichi (JP), YAMAGUCHI Hiroshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống phát hiện độ rung loại electret, phương pháp tạo 

thông tin độ rung bên ngoài và phương pháp tạo thông tin 

chức năng truyền liên quan đến độ rung bên ngoài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát hiện độ rung loại electret, phương pháp tạo thông tin 
độ rung bên ngoài, và phương pháp tạo thông tin chức năng truyền liên quan đến độ 
rung bên ngoài. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thông tin chuyển đổi liên quan đến điện áp 
công suất đầu ra trong khoảng thời gian định trước được thu từ bộ phát điện sử dụng độ 
rung để thực hiện phát điện được tạo ra từ độ rung bằng cách chuyển dịch tương đối trên 
cơ sở độ rung bên ngoài nhóm electret và nhóm điện cực. Sự biến đổi Fourier đối với 
thông tin chuyển đổi liên quan đến điện áp công suất đầu ra được thực hiện để tính toán 
thông tin phổ đầu ra liên quan đến điện áp công suất đầu ra. Ngoài ra, thông tin vận tốc 
rung liên quan đến độ rung bên ngoài trong khoảng định trước được tạo ra đối với thông 
tin phổ đầu ra được tính toán bằng cách xem xét thông tin chức năng truyền mà định rõ 
mối tương quan giữa tốc độ rung của độ rung bên ngoài trong dải tần số định trước được 
bao gồm trong độ rung bên ngoài và điện áp công suất đầu ra của bộ phát điện sử dụng 
độ rung, với thông tin chức năng truyền này chứa hệ số truyền được thiết lập tương ứng 
trên mỗi tần số thuộc dải tần số định trước để đặt vận tốc của độ rung bên ngoài và điện 
áp công suất đầu ra của bộ phát điện sử dụng độ rung theo mối tương quan theo tỷ lệ 
định trước. Do đó, có thể phát hiện dễ dàng và chính xác thông tin độ rung bên ngoài 
nhờ sử dụng các electret.  
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(11) 41493 

(21) 1-2014-04001 (51) 7 A61K  38/09,  47/12,  9/00 

(22) 31.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/061264 31.05.2013 (87) WO2013/178788 05.12.2013 
(30) 12170454.8      01.06.2012 EP 
(71) FERRING B.V.  (NL) 

Polaris Avenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, the Netherlands 
(72) SCHWACH, GrÐgoire (FR), NILSSON, Anders (SE), GOTTSCHALK BOEVING, 

Tine Elisabeth (DK), RASMUSSEN, Jon Holbech (DK), MORNSTAM, Birgitta (SE), 
TSIRK, Anders (SE), ANNBY, Ulf (SE), FOMSGAARD, Jens (DK) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược chất degarelix dạng đông khô, phương pháp sản xuất 

dược chất và chế phẩm chứa dược chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược chất degarelix dạng đông khô. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp sản xuất dược chất và chế phấm chứa dược chất này.  
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(11) 41494 

(21) 1-2014-04002 (51) 7 H04R  3/00,  1/00 

(22) 14.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/077223 14.06.2013 (87) WO/2013/185627 A1 19.12.2013 
(30) 201210200678.5      14.06.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(71) TENDYRON CORPORATION  (CN) 

1810, Tower B, No. 38 Xueqing Road, Haidian District, Beijing 100083, China 
(72) LI, Dongsheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị, và thẻ chữ ký điện tử cho thiết bị ghép 

nối âm thanh tự tương thích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và thẻ chữ ký điện tử cho thiết bị ghép nối âm 
thanh tự tương thích. Phương pháp này bao gồm các bước: nếu giá trị tuyệt đối của sự 
chênh lệch điện áp giữa chân cắm thứ nhất và chân cắm thứ hai được xác định là thấp 
hơn trị số giới hạn thứ nhất, không tiến hành hoạt động nhận dạng đối với chân cắm thứ 
nhất và thứ hai của thiết bị ghép nối âm thanh (S101); nếu giá trị tuyệt đối của sự chênh 
lệch điện áp giữa chân cắm thứ nhất và thứ hai được xác định là lớn hơn hoặc bằng trị số 
giới hạn thứ hai, xác định loại chân cắm thứ nhất và thứ hai của thiết bị ghép nối âm 
thanh thông qua sự chênh lệch điện áp âm/dương (S102), khi trị số giới hạn thứ hai lớn 
hơn hoặc bằng trị số giới hạn thứ nhất; khi giá trị tuyệt đối của sự chênh lệch điện áp 
được định là lớn hơn hoặc bằng trị số giới hạn thứ hai, và khi sự chênh lệch điện áp là 
dương, xác định chân cắm thứ nhất là chân cắm micrô và chân cắm thứ hai là chân cắm 
nối đất (S103), ngược lại thì, xác định rằng chân cắm thứ nhất là chân cắm nối đất và 
chân cắm thứ hai là chân cắm micrô (S104); và kết nối chân cắm nối đất đã nhận dạng 
với nền đất chung (S105). Chân cắm nối đất đã phát hiện được nối với nền đất chung của 
thiết bị nhận tín hiệu âm thanh để đảm bảo sự truyền thông tin bình thường giữa thiết bị 
phát tín hiệu âm thanh và thiết bị nhận tín hiệu âm thanh thông qua thiết bị ghép nối âm 
thanh.  
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(11) 41495 

(21) 1-2014-04007 (51) 7 C07K  14/605, A61K  38/26, C12N  

1/15,  1/21 
(22) 03.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/059319 03.05.2013 (87) WO2013/164483 07.11.2013 
(30) 61/642,439      03.05.2012 US 

61/765,561      15.02.2013 US 
(71) ZEALAND PHARMA A/S  (DK) 

Smedeland 36, DK-2600 Glostrup, Denmark 
(72) Rasmus JUST (DK), Ditte RIBER (DK), Anne Pernille Tofteng SHELTON (DK), 

Torben OSTERLUND (SE), Kate HANSEN (DK), Lene JESSEN (DK) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chất tương tự polypeptit kích thích insulin phụ thuộc 

glucoza, dược phẩm chứa chất này và phương pháp sản xuất 

chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất tương tự polypeptit kích thích insulin phụ thuộc glucoza (GIP). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa GIP, phương pháp sản xuất GIP, kit 
chứa GIP, dụng cụ chứa GIP, phân tử axit nucleic chứa trình tự axit nucleic mã hóa, vật 
truyền biểu hiện chứa phân tử axit nucleic này và tế bào chủ được biến nạp với vật 
truyền biểu hiện này.  
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(11) 41496 

(21) 1-2014-04015 (51) 7 B65G  67/60 

(22) 17.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/063840 17.05.2013 (87) WO 2013/176061 A1 28.11.2013 
(30) 2012-116691 22.05.2012 JP 

2012-116698 22.05.2012 JP 
2012-140894 22.06.2012 JP 
2012-140901 22.06.2012 JP 

(71) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES MATERIAL HANDLING SYSTEMS CO., LTD.  
(JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025 Japan 

(72) TSUZUKI Haruhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dỡ tải liên tục, phương tiện lắp thiết bị dỡ tải liên tục 

và phương pháp vận hành thiết bị dỡ tải liên tục 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị dỡ tải liên tục (1) là thiết bị dỡ tải liên tục loại cơ cấu nâng 
dạng gàu (1) gồm có cơ cấu nâng dạng gàu (9) được kết cấu để vận chuyển liên tục khối 
lượng hàng hóa (M), cơ cấu nâng dạng gàu (9) có các gàu (27) được kết cấu để gỡ bỏ và 
xếp tải khối vật liệu hàng hóa (M), xích liên tục (25) ở đó một số gàu (27) được lắp, con 
lăn dẫn động (31a) được kết cấu để dẫn động xích liên tục (25) sao cho xích quay theo 
quỹ đạo liên tục, và con lăn hồi chuyển (33) được kết cấu để dẫn hướng xích liên tục 
(25) và chuyển hướng dịch chuyển của xích liên tục (25), và tốc độ dịch chuyển theo 
quỹ đạo tối đa của xích liên tục (25) trong khi vận hành nằm trong khoảng từ 90 đến 
150m trên phút.  
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(21) 1-2014-04017 (51) 7 B65G  67/60 
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(30) 2012-116691 22.05.2012 JP 

2012-116698 22.05.2012 JP 
2012-140894 22.06.2012 JP 
2012-140901 22.06.2012 JP 

(71) 1. SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025 Japan 
2. SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES MATERIAL HANDLING SYSTEMS CO., 
LTD.  (JP) 
1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025 Japan 

(72) MITAMA Ichiro (JP), TSUZUKI Haruhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dỡ tải liên tục

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dỡ tải liên tục (1) mà có thể được giảm kích cỡ trong khi 
khả năng xử lý hàng hóa dược duy trì. Cơ cấu nâng dạng gàu (9) của thiết bị dỡ tải liên 
tục (1) gồm có các gàu (27) được kết cấu để tháo dỡ và nạp khối lượng hàng hóa (M), 
xích liên tục (25) ở đó một số gàu (27) được lắp, các con lăn dẫn động (từ 31a đến 31c) 
được kết cấu để dẫn động xích liên tục (25) và cho phép xích liên tục (25) dịch chuyển 
theo quỹ đạo tương ứng với thân chính của cơ cấu nâng (23) và con lăn hồi chuyển (33) 
được kết cấu để dẫn hướng xích liên tục (25) và chuyển hướng dịch chuyển của xích liên 
tục (25) và con lăn hồi chuyển (33) được đỡ theo hướng trục quay (A) tương ứng với 
thân chính của cơ cấu nâng (23) qua chi tiết giảm chấn (53) được kết cấu để ngăn ngừa 
sự rung theo hướng trục quay (A).   
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong 518044, P.R. China 

(72) LI, Guohong  (CN), WEI, Longfeng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống để đồng bộ chuyển động khi điều 

khiển từ xa, và phương tiện  lưu trữ đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đồng bộ chuyển động khi điều khiển từ xa, phương pháp 
này bao gồm các bước: tiếp nhận lệnh điều khiển từ xa, và trích xuất ra tốc độ đích và 
thời điểm ở xa từ lệnh điều khiển từ xa này; thu thập trạng thái chuyển động cục bộ của 
đối tượng được điều khiển, trạng thái chuyển động cục bộ này bao gồm tốc độ cục bộ và 
thời điểm cục bộ của đối tượng được điều khiển, tính khoảng thời gian trễ theo thời điểm 
điều khiển từ xa và thời điểm cục bộ; và di chuyển đối tượng được điều khiển theo thời 
gian trễ, tốc độ đích, tốc độ cục bộ và khoảng thời gian đồng bộ định trước. Ngoài ra 
sáng chế còn đề xuất hệ thống để đồng bộ chuyển động khi điều khiển từ xa và phương 
tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính. Phương pháp và hệ thống đồng bộ chuyển động khi 
điều khiển từ xa và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính nêu trên theo sáng chế 
sẽ cho phép hiệu ứng chuyển động mượt mà hơn.  
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(72) NOMURA, Shigeaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cuốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuốn có rôto (24) mà quay quanh mặt bên trong và mặt bên 
ngoài của vòng tanh lốp dạng hình tròn (B), vòng tanh lốp này được cấp theo đường tròn 
trong khi dây nối (S) được giữ để cuốn dây nối (S) quanh vòng tanh lốp (B). Rôto (24) 
bao gồm bộ phận đẩy (28) để đẩy theo cách đàn hồi dây nối (S) tỳ lên vòng tanh lốp (B).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa phức chất chelat oligonucleotit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm được dùng để điều trị sự nhiễm virut, tăng cholesterol 
huyết, tăng triglycerit huyết, bệnh Alzheimer, bệnh prion, loạn dưỡng cơ Duchene với 
phức chất chelat oligonucleotit.   
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(72) SHISHEHCHIAN, Farshad (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống nuôi trồng thủy sản

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nuôi trồng thủy sản ít nhất một loài vật nuôi, như cá, 
tôm hoặc loài sinh vật bất kỳ thích hợp nuôi trong môi trường nước. Phương pháp nuôi 
trồng thủy sản theo sáng chế bao gồm các bước: (i) cung cấp môi trường nước chứa ít 
nhất một loài vật nuôi, thực vật phù du và vi khuẩn, (ii) cung cấp ít nhất một chất dinh 
dưỡng cho thực vật phù du và ít nhất một chất dinh dưỡng cho vi khuẩn trong giai đoạn 
xác định trước thứ nhất, cho phép thực vật phù du và vi khuẩn phát triển theo tỷ lệ thực 
vật phù du:vi khuẩn xác định trước thứ nhất lớn hơn 1; (iii) cung cấp ít nhất một chất 
dinh dưỡng cho thực vật phù du và ít nhất một chất dinh dưỡng cho vi khuẩn trong giai 
đoạn xác định trước thứ hai, cho phép thực vật phù du và vi khuẩn phát triển theo tỷ lệ 
thực vật phù du: vi khuẩn xác định trước thứ hai, trong đó tỷ lệ thực vật phù du: vi khuẩn 
xác định trước thứ hai này là thấp hơn tỷ lệ thực vật phù du: vi khuẩn xác định trước thứ 
nhất; và (iv) cung cấp ít nhất một chất dinh dưỡng cho thực vật phù du và ít nhất một 
chất dinh dưỡng cho vi khuẩn trong giai đoạn xác định trước thứ ba, cho phép thực vật 
phù du và vi khuẩn phát triển theo tỷ lệ thực vật phù du: vi khuẩn xác định trước thứ ba, 
trong đó tỷ lệ thực vật phù du: vi khuẩn xác định trước thứ ba này là thấp hơn tỷ lệ thực 
vật phù du: vi khuẩn xác định trước thứ hai, theo đó cho phép ít nhất một loài vật nuôi 
phát triển.  
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(11) 41502 

(21) 1-2014-04031 (51) 7 F22B  1/02, F23C  10/00, G05B  
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(22) 22.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/051166 22.01.2013 (87) WO 2013/172052 A1 21.11.2013 
(30) 2012-110560 14.05.2012 JP 
(71) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025 Japan 
(72) TSUKANE Kaoru (JP), ITO Kazuyoshi (JP), FUJII Hirotada  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống kiểm soát quá trình vận hành của lò hơi tầng sôi 

tuần hoàn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống kiểm soát quá trình vận hành của lò hơi tầng sôi tuần hoàn 
mà có thể thực hiện kiểm soát để tối ưu hóa các mục chỉ số của lò hơi tầng sôi tuần hoàn 
bởi các mục thiết lập. Hệ thống kiểm soát quá trình vận hành gồm có bộ kiểm soát lò hơ 
(27) thực hiện vận hành lò hơi (2) với khối lượng vận hành (MV) được xác định dựa trên 
sự so sánh giữa các giá trị đầu vào (SV3) của các mục thiết lập và các giá trị đo thực tế 
của các mục chỉ số, bộ suy luận mạng Bayesian (39) lựa chọn một số mục thiết lập và 
tính toán giá trị điều chỉnh (SV2) để điều chỉnh các giá trị đầu và (SV1) của các mục 
thiết lập được lựa chọn, và bộ điều chỉnh giá trị đầu ra (51) chuyển các giá trị đầu vào 
được điều chỉnh, là chức năng của các giá trị đầu vào của người vận hành (SV1) là các 
giá trị được nhập vào bởi người vận hành và giá trị điều chỉnh (SV2), tới bộ kiểm soát lò 
hơi (27) là các giá trị đầu vào (SV3) của các mục thiết lập được lựa chọn. Bộ suy luận 
mạng Bayesian (39) thực hiện tính toán sử dụng mạng Bayesian để tính toán giá trị điều 
chỉnh (SV2).  
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(22) 22.01.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/051165 22.01.2013 (87) WO 2013/172051 A1 21.11.2013 
(30) 2012-110553 14.05.2012 JP 
(71) SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.   (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025 Japan 
(72) TSUKANE KAORU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị chẩn đoán quá trình vận hành của lò 

hơi tầng sôi tuần hoàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chẩn đoán quá trình vận hành của lò hơi tầng sôi tuần 
hoàn cung cấp các thiết lập cần thiết để đáp ứng một cách đồng thời các giá trị mục tiêu 
của các mục chỉ số mà không cần sự phán đoán của người vận hành có kinh nghiệm. 
Phương pháp chẩn đoán quá trình vận hành của lò hơi tầng sôi tuần hoàn gồm có bước 
tính toán dữ liệu suy luận (S4) ước tính mức độ ảnh hưởng của các mục thiết lập đến các 
mục chỉ số, và các giá trị mục tiêu của các mục thiết lập để đáp ứng các giá trị mục tiêu 
của các mục chỉ số, bước đặt lệnh (S5a) là đặt lệnh các mục thiết lập dựa trên mức độ 
ảnh hưởng của các mục thiết lập đến các mục chỉ số, và bước cấp (S6) là cấp ra thông tin 
để kiểm soát các mục chỉ số ở các giá trị mục tiêu. Trong bước tính toán dữ liệu suy 
luận (S4), các giá trị mục tiêu của các mục chỉ số được nhập vào mạng Bayesian để tính 
toán các giá trị xác suất là mức độ ảnh hưởng của các mục thiết lập đến các mục chỉ số. 
Trong bước đặt lệnh (S5a) các mục thiết lập được đặt lệnh sử dụng các giá trị xác suất.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
316 

(11) 41504 

(21) 1-2014-04042 (51) 7 C07K  16/28 

(22) 02.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/053490 02.05.2013 (87) WO 2013/164789 07.11.2013 
(30) 61/642,644 04.05.2012 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) MUELLER, Claudia (DE), Willmann, Matthias (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm đông khô chứa kháng thể kháng CD40 và dược phẩm 

dạng nước chứa kháng thể này 

  (57)    Các kháng thể kháng CD40 được điều chế thành chế phẩm dạng nước hoặc đông khô. 
Các chế phẩm đông khô có thể hoàn nguyên để tạo ra một dung dịch có thành phần hoạt 
tính của kháng thể có nồng độ cao để vận chuyển vào bệnh nhân với mức độ kết cụm 
thấp chế phẩm đông khô có thể được hoàn nguyên bằng dung dịch hoàn nguyên để cung 
cấp chế phẩm nước trong đó kháng thể này có nồng độ ít nhất là 50mg/ml. Dược phẩm 
đông khô hoặc dược phẩm dạng nước có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn một đường 
chất đệm, và/hoặc axit amin tự do.  
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(21) 1-2014-04055 (51) 7 H04L  27/00 

(22) 09.06.2013 (43) 25.03.2015 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2014 
(71) TENDYRON CORPORATION  (CN) 

1810, Tower B, No. 38 Xueqing Road, Haidian District, Beijing 100083, China 
(72) LI, Dongsheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống, thiết bị và thiết bị lưu mã ký điện tử 

dùng cho sự tự tương hợp lưu đồ điều biến truyền thông âm 

thanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, hệ thống, thiết bị và thiết bị lưu mã ký điện tử dùng 
cho sự tự tương hợp lưu đồ điều biến truyền thông âm thanh. Phương pháp bao gồm các 
bước sau: thiết bị thứ nhất điều biến dữ liệu âm thanh thứ nhất bằng ít nhất hai lưu đồ 
điều biến để tạo ra các dòng mã dữ liệu âm thanh thứ nhất và cùng ghép nối vào trong 
dòng dữ liệu âm thanh thứ nhất để truyền đến thiết bị thứ hai; thiết bị thứ hại xác định, 
trên cơ sở dòng dữ liệu âm thanh thứ nhất, các lưu đồ điều biến được nhận chính xác và 
được hỗ trợ bởi thiết bị thứ nhất, điều biến bằng ít nhất hai dữ liệu âm thanh thứ hai các 
lưu đồ điều biến được nhận chính xác và được hỗ trợ bởi thiết bị thứ nhất để tạo ra các 
dòng mã dữ liệu âm thanh thứ hai và cùng ghép nối vào trong dòng dữ liệu âm thanh thứ 
hai để truyền đến thiết bị thứ nhất thiết bị thứ nhất xác định, dựa trên cơ sở dòng dữ liệu 
âm thanh thứ hai, các lưu đồ điều biến được nhận chính xác và được hỗ trợ bởi thiết bị 
thứ hai và thiết bị thứ nhất chọn lưu đồ điều biến được sử dụng theo cách đó và lưu đồ 
điều biến tối ưu được sử dụng bởi thiết bị thứ hai. Phương pháp cho phép xác định nhanh 
chóng lưu đồ điều biến âm thanh, cho phép trao đổi nhanh chóng dữ liệu âm thanh và 
hạn chế thiệt hại sự chính xác trong dữ liệu được trao đổi.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
318 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
319 

(11) 41506 
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(86) PCT/SE2013/050514 07.05.2013 (87) WO2013/169195 14.11.2013 
(30) 13/469,843      11.05.2012 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE), BERGMAN, Svante (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để báo cáo thông tin trạng thái kênh

  (57)    Sáng chế đề cập đến, theo một số phương án, phương pháp trong thiết bị không dây để 
báo cáo thông tin về trạng thái kênh, CSI, đối với quy trình CSI. Quy trình CSI tương 
ứng với tài nguyên tín hiệu tham chiếu và tài nguyên đo nhiễu. Theo phương pháp này, 
thiết bị không dây thu được (810) giá trị điều chỉnh được kết hợp với quy trình CSI. 
Thiết bị không dây ước lượng (820) một kênh hiệu quả dựa trên một hoặc nhiều tín hiệu 
tham chiếu nhận được trong tài nguyên tín hiệu tham chiếu và áp dụng (830) giá trị điều 
chỉnh cho kênh có hiệu quả được ước lượng, theo đó thu được kênh hiệu quả đã được 
điều chỉnh. Hơn nữa, thiết bị không dây xác định (840) thông tin trạng thái kênh dựa 
trên kênh có hiệu quả được điều chỉnh và nhiễu được ước lượng dựa trên tài nguyên đo 
nhiễu. Cuối cùng, thông tin trạng thái kênh được truyền (850) đến nút mạng.  
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(86) PCT/JP2014/052947 07.02.2014 (87) WO 2014/123229 A1 14.08.2014 
(30) 2013-023415 08.02.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan 
(72) TERAOKA, Shinichi  (JP), INOUE, Yoshiharu (JP), KOYAMA,Yuji (JP), 

KOBAYASHI, Masaaki  (JP), TANOUE, Toshio  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đĩa phanh làm từ thép không gỉ và phương pháp sản xuất đĩa 

phanh này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dĩa phanh làm từ thép không gỉ và phương pháp sản xuất đĩa phanh 
này. Đĩa phanh làm từ thép không gỉ theo sáng chế có độ cứng, độ chịu ăn mòn, và độ 
chịu mài mòn tốt, và bao gồm, theo % khối lượng, C: 0,030-0,080, Si : 0,05-1,0, Mn: 
1,0-1,5, P: 0,035 hoặc nhỏ hơn, S : 0,015 hoặc nhỏ hơn, Cr: 11,0-14,0, Ni: 0,01-0,50, V: 
0,001-0,15, Nb: 0,1, Ti: 0,05 hoặc nhỏ hơn, Zr: 0,05 hoặc nhỏ hơn, Al: 0,05 hoặc nhỏ 
hơn, N: 0,015-0,060, B: 0,0002 hoặc lớn hơn và 0,0050 hoặc nhỏ hơn và 0:0,0080 hoặc 
nhỏ hơn, trong đó giá trị AT của phương trình 1 là từ 0,055 đến 0,090, phương trình 2 
được thỏa mãn, phần pha ferit, trong đó giá trị chất lượng ảnh của mẫu nhiễu xạ tỏa 
ngược điện tử là 4.000 hoặc lớn hơn, nằm trong khoảng từ 1% dến 15% giá trị va đập 
Charpy là 50J/cm2 hoặc lớn hơn, và độ cứng nằm trong khoảng từ 32 đến 38 HRC.  
C + 0,8(N-B) (1)  
PV= 1,2Ti + 0,8Zr + Nh + 1,1Al + 0 < 0,1 (2)  
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1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) CUI, Qimei (CN), ZHANG, Yingni (CN), WANG, Hui (CN), LI, Xiaona (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông trong hệ thống truyền 

thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông trong hệ thống truyền thông 
không dây, phương pháp truyền thông bao gồm các bước: xác định theo cấu hình hệ 
thống hiện thời của hệ thống truyền thông bởi trạm gốc trong hệ thống truyền thông, 
loại cấu hình phần tử kênh điều khiển nâng cao trong kênh điều khiển đường xuống vật 
lý nâng cao, cấu hình phần tử kênh điều khiển nâng cao bao gồm số lượng các phần tử 
tài nguyên trong mỗi phần tử kênh điều khiển nâng cao, và số lượng của các phần tử 
kênh điều khiển nâng cao trong mỗi cặp khối tài nguyên vật lý, và cấu hình phần tử kênh 
điều khiển nâng cao được phân loại thành các loại lần lượt tương ứng với các cấu hình hệ 
thống khác nhau của hệ thống truyền thông; và thông báo cho nút đầu cuối trong hệ 
thống truyền thông thông tin liên quan đến loại được xác định của cấu hình phần tử kênh 
điều khiển nâng cao.  
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(11) 41509 

(21) 1-2014-04079 (51) 7 C05F  11/00,  11/08,  17/00 

(22) 05.12.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2014 
(71) Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Tăng Thị Chính (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải và phụ phế 

phẩm nông nghiệp sử dụng các chủng vi sinh vật hữu ích và 

phân hữu cơ vi sinh được sản xuất bằng quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải, phụ phế phẩm 
nông nghiệp sử dụng các chủng vi sinh vật hữu ích, bao gồm các bước:  
(i) phân loại rác thải và phụ phế phẩm nông nghiệp để tách riêng các chất thải hữu cơ có 
thể xử lý được;  
(ii) ủ đống phân giải các chất thải hữu cơ để thu chất mùn hữu cơ bằng cách sử dụng chế 
phẩm vi sinh vật phân giải bao gồm hỗn hợp của các chủng vi khuẩn Bacillus và xạ 
khuẩn Streptomyces; và 
(iii) tạo phân bón hữu cơ vi sinh từ mùn hữu cơ bằng cách phối trộn với chế phẩm vi sinh 
vật hữu ích bao gồm hỗn hợp các chủng vi khuẩn cố định nitơ tự do Azotobacter TN2, ít 
nhất một chủng vi khuẩn cố định nitơ cộng sinh và sinh chất kích thích sinh trưởng được 
chọn từ nhóm bao gồm Rhizobium DX2 và Rhizobium DX6, và ít nhất một chủng vi 
khuẩn phân giải phosphat khó tan được chọn từ nhóm bao gồm Bacillus pumilus PLl, 
Bacillus pumilus PL2 và Bacillus pumilus PL3, và các chất đa lượng N (urª), P (P2O5) và 
K (K2O) với tỷ lệ (% khối lượng) thích hợp.  
Sáng chế còn đề cập đến phân hữu cơ vi sinh được sản xuất bằng quy trình này.  
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(11) 41510 

(21) 1-2014-04085 (51) 7 H04W  52/14,  52/24, H04L  5/00 

(22) 07.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/039917 07.05.2013 (87) WO/2013/169750 14.11.2013 
(30) 61/643,512      07.05.2012 US 

61/757,883      29.01.2013 US 
13/887,848      06.05.2013 US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 

(72) YANG, Lin (CN), KIM, Youhan (US), VERMANI, Sameer (IN), YUCEK, Tevfik 
(US), SAMPATH, Hemanth (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, phương pháp và thiết bị để truyền thông không dây. Theo 
một khía cạnh, thiết bị truyền thông không dây được đề xuất. Thiết bị này bao gồm bộ 
xử lý được tạo cấu hình để tạo lập gói để truyền qua tín hiệu không dây. Gói được tạo 
lập để truyền trên dải thông 1MHz bằng cách sử dụng ít nhất một ký hiệu dồn kênh phân 
tần trực giao (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Thiết bị này còn 
bao gồm bộ truyền được tạo cấu hình để truyền gói qua tín hiệu không dây có mật độ 
phổ công suất. Mật độ phổ công suất trong phạm vi +0,45MHz của tần số trung tâm của 
tín hiệu không dây tại mức mật độ phổ công suất thứ nhất. Mật độ phổ công suất giữa 
0,45MHz và 0,55MHz tính từ tần số trung tâm của tín hiệu không dây và giữa -0,45MHz 
và -0,55MHz tính từ tần số trung tâm của tín hiệu không dây này nhỏ hơn mức mật độ 
phổ công suất thứ nhất. Mật độ phổ công suất giữa 0,55MHz và 1MHz tính từ tần số 
trung tâm của tín hiệu không dây và giữa -0,55MHz và -1MHz tính từ tần số trung tâm 
của tín hiệu không dây này nhỏ hơn -20dBr so với mức mật độ phổ công suất thứ nhất. 
Mật độ phổ công suất giữa 1MHz và 1,5MHz tính từ tần số trung tâm của tín hiệu không 
dây và giữa -1MHz và -1,5MHz tính từ tần số trung tâm của tín hiệu không dây này nhỏ 
hơn -28dBr so với mức mật độ phổ công suất thứ nhất. Mật độ phổ công suất trong phạm 
vi lớn hơn +1,5MHz tính từ tần số trung tâm của tín hiệu không dây này nhỏ hơn -40dBr 
so với mức mật độ phổ công suất thứ nhất.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
325 

(11) 41511 

(21) 1-2014-04086 (51) 7 H04W  52/14,  52/24, H04L  5/00 

(22) 07.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/039924 07.05.2013 (87) WO/2013/169756 14.11.2013 
(30) 61/643,512      07.05.2012 US 

61/757,883      29.01.2013 US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, USA 
(72) YANG, Lin (CN), KIM, Youhan (US), VERMANI, Sameer (IN), YUCEK, Tevfik 

(US), SAMPATH, Hemanth (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để truyền thông không dây trong các dải dưới gigahec 
đảm bảo độ phẳng của phổ. Thiết bị này bao gồm bộ xử lý được tạo cấu hình để tạo lập 
gói để truyền qua tín hiệu không dây. Gói được tạo lập để truyền trên dải thông 1MHz 
bằng cách sử dụng ít nhất một ký hiệu dồn kênh phân tần trực giao (OFDM - 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing) bao gồm 32 sóng mang con có chỉ số từ -
16 đến 15, trong đó mỗi sóng mang con trong số 32 sóng mang con này có giá trị năng 
lượng chòm điểm trung bình. Thiết bị này còn bao gồm bộ truyền được tạo cấu hình để 
truyền gói qua tín hiệu không dây sao cho mỗi giá trị năng lượng chòm điểm trung bình 
đối với các sóng mang con có chỉ số từ -8 đến - 1 và từ 1 đến 8 sai lệch không nhiều hơn 
+4dB so với giá trị trung bình chung của các giá trị năng lượng chòm điểm trung bình 
đối với các sóng mang con có chỉ số từ -8 đến -1 và từ 1 đến 8, và mỗi giá trị năng lượng 
chòm điểm trung bình đối với các sóng mang con có chỉ số từ -13 đến -9 và từ 9 đến 13 
sai lệch không nhiều hơn +4/-6dB so với giá trị trung bình chung.  
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(11) 41512 

(21) 1-2014-04089 (51) 7 H04L  1/00, H04W  72/04 

(22) 10.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/SE2013/000070 10.05.2013 (87) WO2013/169170 14.11.2013 
(30) 61/646,073      11.05.2012 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nút nhận, nút truyền, phương pháp tại nút nhận và phương 

pháp tại nút truyền ở hệ thống truyền thông vô tuyến 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và các cách bố trí trong nút truyền (560) và nút nhận 
(540) trong hệ thống truyền thông vô tuyến (500). Nhiều cấu hình truyền khả dụng để 
truyền tín hiệu mang thông tin từ nút truyền tới nút nhận. Nút truyền xác định nhiều cấu 
hình làm câm (bước 940) và lựa chọn cấu hình truyền (bước 950). Mỗi cấu hình làm 
câm tương ứng với ít nhất một cấu hình truyền. Nút truyền truyền bản tin cấu hình động 
nhận dạng ít nhất một cấu hình làm câm mà tương ứng với cấu hình truyền được lựa 
chọn tới nút nhận (bước 960) và truyền tín hiệu mang thông tin tới nút nhận theo cấu 
hình truyền được lựa chọn (bước 970). Nút nhận nhận bản tin cấu hình động và tín hiệu 
mang thông tin (bước 910,920) và giải mã tín hiệu mang thông tin nhận được xét đến ít 
nhất một cấu hình làm câm (bước 930).  
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(11) 41513 

(21) 1-2014-04104 (51) 7 H02J  7/14 

(22) 13.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/065149 13.06.2012 (87) WO2013/186884 19.12.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) Takeshi SUGIYAMA (JP), Susumu IIDA (JP), Misayo KOBAYASHI (JP), Tsuyoshi 

KADONO (JP), Ruiqiu GUAN (JP), Hiroki KAZUNO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển nguồn cấp

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển nguồn cấp bao gồm: thiết bị nhận năng lượng để 
nhận năng lượng từ máy phát điện; các thiết bị nối, mỗi trong số đó đều bao gồm một 
hoặc nhiều bộ nối ắc quy được nối với ắc quy có thể nạp điện lại; và thiết bị điều khiển. 
Thiết bị điều khiển này được tạo cấu hình để: xác định xem lượng năng lượng sinh ra từ 
máy phát điện để cung cấp cho thiết bị nhận năng lượng có lớn hơn hoặc bằng lượng 
năng lượng cần thiết, vốn được xác định làm lượng năng lượng cần để nạp điện cho toàn 
bộ số ắc quy có thể nạp điện lại, vốn được nối với các bộ nối ắc quy, hay không; nếu 
xác định được rằng lượng năng lượng sinh ra là lớn hơn hoặc bằng lượng năng lượng cần 
thiết này, thì thực hiện hoạt động cấp nguồn thứ nhất là cung cấp năng lượng từ thiết bị 
nhận năng lượng đến tất cả các thiết bị nối vốn được nối với các ắc quy có thể nạp điện 
lại này; còn nếu xác định được rằng lượng năng lượng sinh ra là nhỏ hơn lượng năng 
lượng cần thiết, thì thực hiện hoạt động cấp nguồn thứ hai là cung cấp năng lượng từ 
thiết bị nhận năng lượng đến chỉ một số trong số các thiết bị nối vốn được nối với các ắc 
quy có thể nạp điện lại này, chứ không cung cấp năng lượng từ thiết bị nhận năng lượng 
đến các thiết bị nối còn lại.  
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(11) 41514 

(21) 1-2014-04107 (51) 7 H04B  17/00, H04J  11/00 

(22) 16.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/SE2013/000080 16.05.2013 (87) WO2013/172760 21.11.2013 
(30) SE2012/000077      16.05.2012 SE 

61/707,566      28.09.2012 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ)  (SE) 

S-164 83 STOCKHOLM, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE), JONGREN, George (SE), BERGMAN, Svante (SE), 

FROBERG OLSSON, Jonas (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và nút truyền để đo nhiễu

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và tổ hợp trong nút truyền (560) cho phép nút nhận 
(540) tiến hành các phép đo nhiễu do sự truyền dẫn gây ra từ ít nhất một điểm truyền 
(510, 520, 530) được điều khiển bởi nút truyền (560) trên các lần nhận tại nút nhận 
(540). Các nút truyền và nút nhận (560, 540) được chứa trong hệ thống giao tiếp không 
dây (500, 600, 700). Nút truyền xác định (910) tài nguyên đo nhiễu, IMR, bao gồm tập 
hợp các phần tử tài nguyên tần số thời gian, TFRE, mà nút truyền được mong đợi để 
truyền nhiễu trên đó. Tiếp đó, nút truyền truyền (930) ít nhất một tín hiệu nhiễu trên 

IMR làm nhiễu. ít nhất một tín hiệu nhiễu bao gồm ít nhất một trong tín hiệu mong 
muốn, mà được mong đợi được giải mã hoặc được đo một cách nhất quán nhờ nút nhận 
(540) hoặc nút khác (550) được phục vụ bởi nút truyền (560), và tín hiệu khác, mà 
không được mong đợi được giải mã hoặc được đo một cách nhất quán nhờ nút bất kỳ 
(540, 550) được phục vụ bởi nút truyền (560). Tín hiệu mong muốn được truyền thay 
cho tín hiệu khác làm ít nhất một tín hiệu nhiễu trên một hoặc nhiều TFRE của IMR khi 
ít nhất một điểm truyền truyền tín hiệu mong muốn đến nút nhận (540) hoặc đến nút 
khác (550). Tín hiệu khác được truyền trên các TFRE của IMR, trong đó không có tín 
hiệu mong muốn nào được truyền và tín hiệu khác bị câm trên TFRE của IMR, trong đó 
tín hiệu mong muốn được truyền.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
329 
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(30) 10-2012-0055883      25.05.2012 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Ji-Hong JEUNG (KR), Sung-Jin YOON (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đa hiển thị với các thiết bị đầu cuối truyền 

thông, vật ghi lưu trữ thông tin đọc được bằng máy tính và 

thiết bị đầu cuối truyền thông 

  (57)      Sáng chế xuất phương pháp đa hiển thị với các thiết bị đầu cuối truyền thông, vật ghi lưu 
trữ thông tin đọc được bằng máy tính và thiết bị đầu cuối truyền thông. Thiết bị đầu cuối 
thứ nhất thiết lập sự kết nối vô tuyến với thiết bị đầu cuối truyền thông thứ hai, thu 
thông tin về thiết bị của thiết bị đầu cuối truyền thông thứ hai, tạo ra dữ liệu màn hình 
thứ nhất dựa vào thông tin về thiết bị để tạo cấu hình màn hình thứ nhất của thiết bị đầu 
cuối thứ nhất và dữ liệu màn hình thứ hai để tạo cấu hình màn hình thứ hai của thiết bị 
đầu cuối truyền thông thứ hai liên quan đến màn hình thứ nhất. Dữ liệu màn hình thứ hai 
được truyền tới thiết bị đầu cuối truyền thông thứ hai.  
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(11) 41516 

(21) 1-2014-04117 (51) 7 B62J  6/00 

(22) 10.12.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-267791 25.12.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2014 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Yasuka MORI  (JP), Katsuyuki NAGANO  (JP), Nobuyuki TAKENAKA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu phần trước của xe máy

  (57)    Sáng chế là đề xuất kết cấu phần trước của xe máy cho phép trưng ra mặt kính của đèn 
pha ở mức độ nhiều nhất có thể, đồng thời giảm kích thước tấm ốp trước bằng cách phân 
chia nó thành phần trên và phần dưới, và để nhờ đó có được hình dạng bên ngoài độc 
đáo. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất tấm ốp trước (15) có kết cấu bao 
gồm tấm ốp trước phía trên (16) và tấm ốp trước phía dưới (17), và đèn pha (25) có hộp 
đèn pha (30) và mặt kính dùng để che hộp đèn pha (30) từ phía trước được bố trí theo 
cách nối tấm ốp trước phía trên (16) và tấm ốp trước phía dưới (17).  
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(21) 1-2014-04118 (51) 7 B62J  17/00,  39/00 

(22) 10.12.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2013-269626 26.12.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2014 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Taro NISHIMOTO (JP), Tomotake SHIMOJI (JP), Tomofumi KURAMITSU  (JP), 

Kazuo SATO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Tấm ốp thân của xe máy

  (57)    Sáng chế nhằm mục đích đề xuất tấm ốp thân của xe máy cho phép việc tăng kích thước 
của tấm ốp trước có thể được hạn chế, và đồng thời gió thổi khi xe chạy có thể được hút 
vào ở mức nhiều nhất có thể.  
Để đạt được mục đích nêu trên, theo sáng chế, cửa nạp (62) bao gồm cửa nạp nằm ngang 
(63) được tạo ra trên đầu dưới của phần trên (53) và mở ra theo phương nằm ngang và 
kéo dài theo chiều dọc theo chiều rộng xe khi nhìn từ phía trước, và cửa nạp nằm dọc 
(64) được tạm ra trên đầu trước của phần bên (54) và mở ra theo chiều thẳng đứng và 
kéo dài theo chiều dọc. Cửa nạp nằm ngang (63) được tạo ra theo cách mở ra theo 
phương nằm ngang và kéo dài theo chiều dọc từ đầu trên của cửa nạp nằm dọc (64) về 
phía trong theo chiều rộng xe. Cửa nạp (62) được tạo ra bởi cửa nạp nằm ngang (63) và 
cửa nạp nằm dọc (64).  
Cửa nạp có hình dạng nằm đọc theo bánh trước. Do vậy, cửa nạp có thể đảm bảo diện 
tích của đường ống hút lớn hơn diện tích có dạng hình tròn thông thường hay diện tích 
có dạng hình vuông thông thường. Kết quả là, lượng gió thổi hút vào khi xe chạy có thể 
tăng mà không làm tăng kích thước của tấm ốp trước.  

 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
332 

(11) 41518 
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(86) PCT/JP2012/062003 10.05.2012 (87) WO 2013/168258 A1 14.11.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2014 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) NOMURA Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống dự phòng kép chế độ chờ

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dự phòng kép chế độ chờ (100) bao gồm hai bộ điều khiển 
(10a,10b) có các bộ điều khiển bus cân bằng (12a,12b) để truyền dữ liệu cân bằng được 
sử dụng để cân bằng các trạng thái thiết bị của bộ điều khiển phía hoạt động (1a) và bộ 
điều khiển phía chờ (10b), từ bộ điều khiển phía hoạt động (10a) đến bộ điều khiển phía 
chờ (10b) qua bus dữ liệu cân bằng (20), các bộ điều khiển bus cân bằng độc lập với các 
bộ điều khiển bus I/O (13a, 13b).  
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(11) 41519 

(21) 1-2014-04132 (51) 7 A61F  13/496 

(22) 10.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/060796 10.04.2013 (87) WO2013/179779 A1 05.12.2013 
(30) 2012-121583 29.05.2012 JP 
(71) ZUIKO CORPORATION  (JP) 

15-21, Minamibefu-cho, Settu-Shi, Osaka 566-0045, Japan 
(72) Umebayashi Toyoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Tã kiểu quần lót dùng một lần và phương pháp sản xuất tã 

này 

(57)   Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất tã kiểu quần lót dùng một lần, theo đó các tã 
kiểu quần lót dùng một lần được tạo chi tiết gắn chặt không có đường nối ở phần giữa có 
thể được sản xuất liên tục.  
Các chi tiết gắn chặt (20) đã gấp đôi được bố trí trên một bề mặt chính (12a) của thân 
liên tục thứ nhất (12) sao cho các đầu (23, 25) của các chi tiết gắn chặt (20) được bố trí 
trên phía ngoài của một bề mặt chính (12a). Thân liên tục thứ hai (14) được nằm trên bề 
mặt chính kia (12b) của thân liên tục thứ nhất (12) trong trạng thái mà ở đó một đầu (23) 
được uốn để được nằm trên bề mặt chính kia (12b), và thân liên tục thứ nhất (12) và thân 
liên tục thứ hai (14) được liên kết với nhau để tạo thân kết hợp liên tục (16) mà một đầu 
(23) của các chi tiết gắn chặt (20) được gắn cố định vào đó. Thân kết hợp liên tục (16) 
được cắt để tạo mảnh (18) trên đó hai chi tiết gắn chặt (20) chỉ được bố trí trong vùng 
thứ nhất (18a). Mảnh (18) được gập đôi dọc theo đường tưởng tượng (18x) và được xếp 
chồng, sau đó đầu kia (25) của các chi tiết gắn chặt (20) được uốn và nằm trên và được 
gắn cố định với vùng thứ hai (18b) .  
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(11) 41520 
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(72) GOTO, Kunio  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối nối có ren dạng ống có đặc tính nối mômen xoắn cao được 

cải thiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối có ren gồm có chốt (1) và hộp (2) mà mỗi chốt và hộp này 
có bề mặt tiếp xúc bao gồm phần có ren và phần tiếp xúc kim loại không có ren bao 
gồm phần bít kín và phần vai, lớp phủ bôi trơn rắn (10) có độ cứng Knoop tương đối cao 
được tạo ra trên phần bao gồm phần vai của bề mặt tiếp xúc (như phần tiếp xúc kim loại 
không có ren bao gồm phần vai và phần bít kín chẳng hạn) của ít nhất một trong số chốt 
và hộp và lớp phủ bôi trơn rắn (11) có độ cứng Knoop tương đối thấp được tạo ra ít nhất 
trên phần còn lại của bề mặt tiếp xúc (như phần có ren chẳng hạn). Mối nối có ren có độ 
bền chống ăn mòn, độ kín khí và đặc tính chống gỉ tốt và vì nó có sức bền mômen xoắn 
lên phần vai lớn, nên không dễ làm oằn các phần vai ngay cả khi được nối với mômen 
xoắn cao, nhờ đó có thể thực hiện việc nối theo cách ổn định.  
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) IWAMI, Yuji (JP), YAMAMOTO, Tetsuya  (JP), NUSHIRO, Koichi  (JP), 

TAKIGAWA, Yohei  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất quặng thiêu kết

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất quặng thiêu kết bằng cách nạp nguyên liệu 
thiêu kết chứa quặng bột và nguyên liệu chứa cacbon lên khay chuyển động tròn để tạo 
thành lớp nạp, đưa khí nhiên liệu đã được pha loãng bằng không khí tới nồng độ không 
lớn hơn giới hạn dưới của nồng độ cháy của khí nhiên liệu vào lớp nạp, và đốt cháy khí 
nhiên liệu và nguyên liệu cachon trong lớp nạp này, trong đó trên 50% lượng khí nhiên 
liệu được cấp vào ở vùng một nửa phía trước của vùng cấp khí nhiên liệu, thời gian duy 
trì nhiệt độ cao từ 1200oC đến 1400oC được đảm bảo một cách ổn định, nhờ đó sản xuất 
được quặng thiêu kết có chất lượng, độ bền và độ khử cao với năng suất cao.  
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ATHERFOLD, Paul Alan  (GB) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Kháng thể kháng FcRn, quy trình tạo ra kháng thể và dược 

phẩm chứa kháng thể này 

(57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kháng FcRn, quy trình để biểu hiện và tuỳ ý, tạo 
ra kháng thể và dược phẩm chứa kháng thể này. Sáng chế cũng đề cập đến trình tự AND 
phân lập được mã hoá kháng thể và tế bào chủ chứa trình tự AND này.  

 
 

 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
337 

(11) 41523 

(21) 1-2014-04138 (51) 7 C07D  413/12, A61K  31/422, A61P  

31/00,  33/00 
(22) 13.03.2013 (43) 25.03.2015 
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50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) GAGLIARDI, Stefania  (IT), CONSONNI, Alessandra (IT), MAILLAND, Federico 

(IT), BULGHERONI, Anna (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất (R)-nifuratel để điều trị bệnh nhiễm khuẩn, dược 

phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp chất (R)-

nifuratel và (S)-nifuratel 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (R)-nifuratel dùng làm chất diệt khuẩn và chất kìm khuẩn, 
và dược phẩm chứa hợp chất này. Đã bất ngờ phát hiện ra rằng hợp chất (R)-nifuratel có 
profin kháng khuẩn tốt hơn so với hợp chất nifuratel dạng raxemat  hoặc (S)-nifuratel. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế cả hợp chất (R)-nifuratel và (S) nifuratel.  
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(71) BUHLER GMBH  (DE) 

Eichstatter Strasse 49, 92339 Beilngries, Germany 
(72) KAMPS, Rolf (DE), EGGERT, Dominik (CH), WERNER, Uwe (CH), MERTL, 

Rudolf (CH), BLOMEYER, Niels (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị vận chuyển, bộ phận mang và phương pháp vận chuyển 

hàng rời và phương pháp hoàn thiện và/hoặc chuyển đổi hoặc 

lắp ráp lại thiết bị vận chuyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển (1) có máng vận chuyển (4). Máng vận chuyển 

(4) được tạo như ống vận chuyển (5). ít nhất một bộ phận mang (2) được bố trí trong 
máng vận chuyển (4). Cụ thể là, ít nhất hai bộ phận mang (2) nằm trong máng vận 
chuyển (4). Thiết bị vận chuyển (1) có ít nhất một bộ truyền động (6) để truyền động ít 
nhất một bộ phận mang (2) nhằm vận chuyển hàng rời dọc theo đường trục máng vận 

chuyển. ít nhất một bộ phận mang (2) được bố trí nằm lỏng trong máng vận chuyển (4) 
ít nhất trong một số phần dọc theo đường trục máng vận chuyển này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể ST2 phân lập được, axit nucleic mã hóa kháng thể 

này và phương pháp sản xuất kháng thể ST2 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp liên quan đến protein liên kết kháng 
nguyên mà chúng liên kết với ST2 ở người, kể cả kháng thể. Theo các phương án cụ thể, 
sáng chế đề xuất kháng thể kháng ST2 ở người đầy đủ, các dẫn xuất và biến thể của 
chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất axit nuleic mã hóa kháng thể này và đoạn kháng 
thể, biến thể và các dẫn xuất của chúng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất và 
sử dụng kháng thể, bao gồm cả phương pháp ngăn ngừa và điều trị các rối loạn tự miễn 
và rối loạn do viêm.  
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(Gasan-dong) #1402, 165, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-803, 
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(72) SONG, Ki Yong (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu móng hỗn hợp và phương pháp thi công kết cấu móng 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu móng được lắp đặt theo phương thẳng đứng trên nền đất, và 
bao gồm : lớp đỡ trên (10) được tạo trên nền đất theo phương thẳng đứng; và lớp đỡ dưới 
(20) được tạo để kéo dài xuống dưới từ lớp đỡ trên (10) và sao cho chiều rộng của nó 
nhỏ hơn chiều rộng của lớp đỡ trên (10). Lớp đỡ trên (10) và lớp đỡ dưới (20) được bộc 
lộ là các kết cấu được tạo từ đất được đóng cứng bằng cách cấp và trộn đất và chất làm 
cứng đất trong đó, và do vậy có hiệu quả và ngăn ngừa quá tải do thiết bị khoan.  
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(72) Kihachiro NISHIDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cuốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuốn để cuốn dây (W) vòng quanh chu vi của lõi cuốn hình 
tròn (13) và xếp dây theo các cột và các hàng để tạo thành vòng tanh lốp (B). Con lăn 
(16) để nén dây (W) trên chu vi của lõi cuốn (13) được bố trí trên khung thiết bị (11) sao 
cho con lăn này có thể di chuyển dọc theo các cột của dây (W) và các hàng của dây (W). 
Cam tròn (20) có các bề mặt cam (22a) được đỡ bởi trục cam (18) mà xoay đồng bộ với 
chuyển động xoay của lõi cuốn (13). Cần đẩy cam (17) được lắp khớp với các bề mặt 
cam (22a) của cam (20) và được dịch chuyển liền khối với con lăn (16) theo các cột của 
dây (W) và theo các hàng của dây (W). Do vậy, các bề mặt cam (22a) có vai trò làm 
dịch chuyển con lăn (16) dọc theo các cột của dây (W).  
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(30) 61/813,394 18.04.2013 US 

2013-136020 28.06.2013 JP 
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(72) HAGA, Tomoyuki (JP), OHMORI, Motoji (JP), MATSUZAKI, Natsume (JP), FUTA, 

Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp cung cấp dữ liệu bằng cách sử dụng thông tin 

nhật ký của tủ lạnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp dữ liệu được thực hiện bằng máy tính (460) 
được lắp trong hệ thống xử lý dữ liệu (1) được thiết kế để thu thập thông tin nhật ký từ 
các thiết bị điện tử qua mạng (30) và cung cấp các dịch vụ dựa vào thông tin nhật ký đó 
cho các người sử dụng xác thực. Phương pháp bao gồm các bước: thu thông tin nhật ký 
của tủ lạnh mới (100a, 100b) qua mạng; tạo dữ liệu hiển thị, biểu thị xu hướng thay đổi 
của thời gian quay trở lại chỉ báo khoảng thời gian nhiệt độ bên trong tủ lạnh mới quay 
trở lại nhiệt độ vận hành đã thiết lập kể từ khi cửa tủ lạnh mới được đóng, bằng cách 
tham chiếu các mẩu thông tin có trong thông tin nhật ký của tủ lạnh mới và chỉ báo (i) 
nhiệt độ vận hành đã thiết lập bên trong tủ lạnh mới, (ii) nhiệt độ của môi trường xung 
quanh tủ lạnh mới, (iii) nhiệt độ bên trong tủ lạnh mới, và (iv) lịch sử mở và đóng của tủ 
lạnh mới; và cung cấp dữ liệu hiển thị cho thiết bị đầu cuối hiển thị của người sử dụng 
xác thực (130a, 130b).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu bảo hộ mặc được độc lập và bộ trang phục bảo hộ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu bảo hộ mặc được độc lập (1) bao gồm: vải đỡ dạng lớp mỏng 
(2), ít nhất một túi bơm phồng được (13) được tiếp nhận trong khoang đệm (19) được bố 
trí trong vải đỡ (2), ít nhất một máy sinh khí (12) có tác dụng làm phương tiện bơm 
phồng được nối với túi bơm phồng được (13) này và được gắn chắc chắn trực tiếp hoặc 
gián tiếp vào vải đỡ (2), bộ điều khiển (10) cũng được gắn chắc chắn trực tiếp hoặc gián 
tiếp vào vải đỡ (2) và được làm thích ứng để kích hoạt phương tiện bơm phồng (12) và 
phương tiện cảm biến (5) nối với bộ điều khiển (10) và được bố trí trên vải đỡ (2). Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập tới bộ trang phục bảo hộ bao gồm y phục bảo hộ (30, 50) làm 
bằng vật liệu chịu được các ứng suất mài mòn và ma sát và cơ cấu bảo hộ có thể mặc 
được độc lập (1).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất carboxamit dị vòng, chế phẩm trừ nấm, phương pháp 

bảo vệ thực vật và phương pháp diệt trừ giun tròn ký sinh 

thực vật 

  (57)   
 

 
 

Sáng chế đề cập đến các hợp chất có Công thức 1, bao gồm tất cả các chất đồng phân lập 
thể, các N-oxit, và các muối của chúng, trong đó L là - C(R12a)R12b-C(R13a)R13b-, trong đó 
nguyên tử cacbon liên kết với R12a và -R12b cũng liên kết với nguyên tử nitơ của 
carboxamit trong Công thức 1; hoặc 1,2-phenylen tuỳ ý được thế bằng tới 4 phần tử thế 
được chọn một cách độc lập từ halogen và C1-C2 alkyl; và A, Z, Rl, R2, n, G và Q là như 
được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến các chế phẩm chứa các hợp 
chất có Công  thức 1 và các phương pháp phòng trừ bệnh thực vật do sinh bệnh nấm gây 
ra bao gồm bước phun lượng hữu hiệu của hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp diệt trừ giun tròn ký sinh thực vật bao gồm bước cho 
giun tròn hoặc môi trường sống của nó tiếp xúc với lượng hữu hiệu diệt trừ giun tròn của 
hợp chất có Công thức 1 trong đó L là -C(R12a)R12b- C(R13a)R13b-; và A, Z, Rl, R2, n, G và 
Q là như được xác định trong phần mô tả.  
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(DE), REIN, Norbert (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị đưa vật liệu dạng hạt mịn vào thiết bị 

hoàn nguyên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đưa vật liệu dạng hạt mịn (4) chứa các hạt chứa sắt 
vào thiết bị hoàn nguyên kiểu tầng sôi (1) có một tầng sôi (24), trong đó nhiệt độ trong 
tầng sôi (24) là lớn hơn 300oC, tốt hơn nếu lớn hơn 400oC, đặc biệt ưu tiên nếu lớn hơn 
500oC và nhỏ hơn 900oC, tốt hơn nếu nhỏ hơn 850oC, đặc biệt ưu tiên nếu nhỏ hơn 
800oC, và trong đó vật liệu dạng hạt mịn (4) được đưa trực tiếp vào tầng sôi (24) và/hoặc 
vào khoảng không tự do (25) bên trên tầng sôi (24) bằng mỏ đốt (2). Sáng chế cũng đề 
cập đến thiết bị để thực hiện phương pháp này và sử dụng phương pháp này để sản xuất 
gang lỏng (17) hoặc sản phẩm trung gian thép lỏng (18) bằng quy trình hoàn nguyên 
nấu chảy trong thiết bị hoàn nguyên nấu chảy (22).  
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(72) Kazuaki HOSOMI (JP), Tomokazu NOBUTOKI (JP), Hiroshi ASADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra cụm kết cấu hàn hồ quang

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo ra cụm kết cấu hàn hồ quang để tạo ra độ bền chống 
nút bởi sự hoá giòn do kim loại lỏng đặc biệt tốt cho cụm kết cấu hàn hồ quang sử dụng 
cấu kiện dạng tấm thép mạ hợp kim dựa trên Zn-Al-Mg mà không có giới hạn về loại thép 
dùng làm thép gốc để mạ và không làm tăng nhiều chi phí. Phương pháp theo sáng chế 
bao gồm công đoạn liên kết các cấu kiện thép bằng cách hàn hồ quang có khí bảo vệ để 
tạo ra cụm kết cấu hàn, ít nhất một trong số các cấu kiện sẽ được liên kết là cấu kiện dạng 
tấm thép mạ hợp kim dựa trên Zn-Al-Mg nhúng nóng, và khí bảo vệ là khí dựa trên khí 

Ar, khí He hoặc hỗn hợp khí Ar-He và có nồng độ CO2: Cco2 (% theo thể tích) thỏa mãn 
công thức (2) liên quan tới nhiệt lượng vào quá trình hàn Q (J/cm):  
0 < CCO2 < 2900Q-0,68           (2)  
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(54) Phương pháp, thiết bị phát hiện dấu hiệu của hiện tượng quay 

trượt và phương pháp kéo nguội ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện dấu hiệu của hiện tượng quay trượt trong 
quá trình kéo nguội ống hoặc đường ống bằng thiết bị kéo, phương pháp này bao gồm: 
bước đo tải để đo tải tác dụng đến thanh đỡ đầu theo hướng kéo trong một khoảng thời 
gian định trước từ điểm bắt đầu đo đến điểm kết thúc đo sau khi bắt đầu kéo; và bước 
phát hiện dấu hiệu để phát hiện dấu hiệu của hiện tượng quay trượt trên cơ sở các giá trị 
đo tải thu được trong bước đo tải. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp kéo 
nguội ống hoặc đường ống và thiết bị phát hiện dấu hiệu của hiện tượng quay trượt trong 
quá trình kéo nguội ống hoặc đường ống bằng thiết bị kéo. Thiết bị phát hiện dấu hiệu 
(6) bao gồm bộ phận đo tải (61) để đo tải tác dụng đến thanh đỡ đầu (4) theo hướng kéo, 
bộ phận phát hiện dấu hiệu (62) để phát hiện dấu hiệu của hiện tượng quay trượt trên cơ 
sở giá trị đo tải đo được bằng bộ phận đo tải (61) và bộ phận điều khiển (63).  
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(72) HAGIO, Yoshinori (JP), SAWADA, Masanori (JP), TOKUNAGA, Satoshi (JP), 

FUTAGAWA, Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khung giá chuyển hướng dùng cho xe lửa

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung giá chuyển hướng dùng cho xe lửa gồm có cặp khung bên 
trái và phải được bố trí dọc theo hướng của các ray và khung ngang mà nối các khung 
bên với nhau, khung ngang gồm có chi tiết dạng tấm trên, chi tiết dạng tấm dưới, cặp chi 
tiết dạng tấm trước và sau mà được đặt giữa và hàn vào các chi tiết dạng tám này, trong 
đó khung ngang có các phần đỡ giá lắp mà kéo dài từ các mép trước và sau của chi tiết 
dạng tấm trên và chi tiết dạng tấm dưới, tương ứng ở các vị trí mà ở đó các giá lắp để lắp 
động cơ kéo và các giá lắp để lắp hộp số được bố trí, và các giá lắp được hàn vào các 
phần đỡ giá lắp. Nhờ đó, khả năng gia công hàn cao để lắp ráp khung giá chuyển hướng 
có thể đạt được.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
349 
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(21) 1-2014-04210 (51) 7 C07D  239/48, A61K  31/505,  

31/506, A61P  11/00,  31/00,  35/00,  
43/00, C07D  239/47,  403/10,  
403/12 

(22) 17.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/064420 17.05.2013 (87) WO 2013/172479 A1 21.11.2013 
(30) 61/648,816 18.05.2012 US 

61/806,158 23.03.2013 US 
(71) 1. SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD.  (JP) 

6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8524, Japan 
2. ASTRAZENECA AKTIEBOLAG  (SE) 
SE-151 85 Sodertalje, Sweden 

(72) HORI, Seiji (JP), HASEGAWA, Futoshi  (JP), URABE, Daisuke (JP), 
KUREBAYASHI, Hirotaka  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất axit carboxylic, phương pháp điều chế hợp chất này 

và dược phẩm chứa nó 

(57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (1) dưới đây và muối dược dụng của nó:  
 
 

 
 

 trong đó các biến X, R1, R2, R3, m, n và p là như được xác định trong bản mô tả này. 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này, hợp chất trung gian dùng 
cho quy trình điều chế đó, dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) nêu trên để điều trị 
các bệnh và tình trạng bệnh, ví dụ, bệnh dị ứng, bệnh tự miễn dịch, bệnh do virut và 
bệnh ung thư. 
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(21) 1-2014-04214 (51) 7 C07D  213/81, A61K  31/4425, A61P  

31/12 
(22) 16.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/060158 16.05.2013 (87) WO2013/171307 21.11.2013 
(30) PCT/EP2012/059258     18.05.2012 EP 
(71) FARMAK INTERNATIONAL HOLDING GMBH  (AT) 

Mariahilferstrasse 136, Office TOP 1.15, 1150 Vienna, Austria 
(72) Filya ZHEBROVSKA (UA), Grygorii KOSTIUK (UA), Mykhailo VANAT (UA), 

Viktor MARGITYCH (UA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-metyl-4-benzylcarbamidopyridini clorua và quy 

trình điều chế hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến muối của N-metyl-4-benzylcarbamidopyridin, quy trình điều chế 
chúng và dược phẩm chứa chúng dùng để điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh do virut 
gây ra.  
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(11) 41537 

(21) 1-2014-04222 (51) 7 B01D  33/00, C02F  11/12 

(22) 10.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/081937 10.12.2012 (87) WO/2014/045467 27.03.2014 
(30) 2012-205180 19.09.2012 JP 
(71) TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

16-40, Tsurumi 4-chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka 5388585, Japan 
(72) SENGA Tatsuya (JP), KOYANAGI Masahiro (JP), HIGASA Tetsuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tách rắn - lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách rắn-lỏng bao gồm bộ phận lọc quay nhiều lớp (1t) bố 
trí bên trong thùng xử lý (9). Mỗi bộ phận lọc quay nhiều lớp (1t) bao gồm chi tiết lọc 
đạng đĩa có phần nhô ra (5) có các mặt sau và các mặt đầu của các phần nhô ra (5t) tiếp 
giáp với nhau để tạo ra các rãnh lọc (S). Để bố trí xen kẽ các chi tiết lọc dạng đĩa có 
đường kính lớn (2) và các chi tiết lọc dạng đĩa có đường kính nhỏ (3) trong các rãnh lọc 
(S) tương ứng, các chi tiết lọc (5, 2, 3) có các đường kính khác nhau được xếp chồng liên 
tiếp ở chu vi ngoài của trục quay (4) được luồn qua đó. Mép chu vi ngoài của các chi tiết 
lọc dạng đĩa có đường kính lớn (2) của một trong số các bộ phận lọc quay (1t) được bố 
trí gần với các phần nhô ra (5t) và các mép chu vi ngoài của chi tiết lọc dạng đĩa có 
đường kính nhỏ (3) trong các rãnh lọc (S) tương ứng của một bộ phận lọc quay (1t) 
khác. Chi tiết lọc dạng đĩa có đường kính lớn (2) và chi tiết lọc dạng đĩa có đường kính 
nhỏ (3) được dao động theo hướng dọc trục bên trong các rãnh lọc (S) và được cấu tạo 
để quay đồng bộ với trục quay (4).  
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(11) 41538 

(21) 1-2014-04225 (51) 7 B65D  75/22,  75/58,  77/04 

(22) 21.05.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2012/001171 21.05.2012 (87) WO/2013/175254 28.11.2013 
(71) SANOFI  (FR) 

54, rue la Boetie, F-75008, Paris, France 
(72) ARANDA LOPEZ, Andres, Marcelo (ES) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bao bì dùng để bao gói vật chứa, cụm liền khối bao gồm bao bì 

này và phương pháp ghép cụm liền khối này 

  (57)     Sáng chế đề xuất bao bì dùng để bao gói vật chứa (2) được nạp dược phẩm lỏng và bao 
gồm đầu (4) và thân (3) đều được chế tạo bằng một chi tiết đơn, và phần cổ (5) được tạo 
kết cấu để tạo thành mối nối dễ gãy (6) giữa đầu (4) và thân (3), bao bì (11) được chế 
tạo bằng chất dẻo và có hai lớp (12, 13) mà ở giữa có hốc (18) được tạo kết cấu để tiếp 
nhận vật chứa (2), trong đó bao bì (11) là bao bì liền khối được tạo kết cấu để tiếp nhận 
một vật chứa (2) và có phần gấp được (24) có kết cấu sao cho phần trên (32) của bao bì 
(11) mà được tạo kết cấu để tiếp nhận đầu (4) của vật chứa (2) gấp lại khi đầu (4) được 
tác động một lực xác định, phần tiếp cận (27) được bố trí ít nhất xung quanh một phần 
của phần trên (32) và cách xa phần gấp được (24), và phần bảo vệ (28) được bố trí giữa 
phần tiếp cận (27) và phần gấp được (24), do đó, khi đầu (4) của vật chứa (2) bị gãy do 
lực xác định nêu trên, thì phần gấp được (24) có dạng gấp lại, phần tiếp cận (27) được 
tạo kết cấu để tạo ra sự tiếp cận tự do tới dược phẩm lỏng trong thân (3) và phần bảo vệ 
(28) được tạo kết cấu để tránh được việc tiếp cận tới phần cổ bị gãy (5) của vật chứa.  
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(21) 1-2014-04243 (51) 7 B29C  33/14, A61C  15/00 

(22) 24.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/065127 24.05.2013 (87) WO2013/176297 28.11.2013 
(30) 2012-118916 24.05.2012 JP 

2013-042925 05.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2015 
(71) SUNSTAR SUISSE SA  (CH) 

Route de Pallatex 15, 1163 Etoy, Switzerland 
(72) KATO Keisuke (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất dụng cụ làm sạch kẽ răng và dụng cụ 

làm sạch kẽ răng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất dụng cụ làm sạch kẽ răng có thể ngăn ngừa sự 
biến dạng của thân đế tại bước đúc phần đàn hồi làm sạch bằng cách sử dụng vật liệu 
đàn hồi, nhờ đó ngăn ngừa một cách hiệu quả để không xảy ra sự đúc lỗi phần đàn hồi 
làm sạch. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: đúc phần đế bằng cách tạo ra 
các khuôn kim loại thứ nhất (30) và (31) để đúc phần đế với các khoảng trống đúc thứ 
nhất (32) được đặt thẳng hàng theo cách song song và bao gồm phần đúc thân đế (32a) 
và phần đúc đế dạng tay cầm (32b), tạo ra các khuôn kim loại thứ nhất (30) và (31) với 
phần đúc phần nối (35) để tiếp xúc với phần đúc đế dạng tay cầm liền kề (32b), và cấp 
vật liệu nhựa tổng hợp với vật liệu sợi cùng lúc vào các khoảng trống đúc thứ nhất (32) 
từ các cửa (34) để tạo thành các phần đế cùng lúc; và bước đúc phần đàn hồi là bước bố 
trí thân đế của phần đế vào các khuôn kim loại thứ hai, giữ thân đế tại hai hoặc nhiều 
phần theo chiều dọc bằng các cặp chốt giữ trong các khuôn kim loại thứ hai, mỗi cặp 
bao gồm hai chốt, và nạp vật liệu đàn hồi vào các khoảng trống đúc phần đàn hồi làm 
sạch.  
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(86) PCT/JP2013/003632 10.06.2013 (87) WO 2013/190799 A1 27.12.2013 
(30) 2012-136779 18.06.2012 JP 

2012-261788 30.11.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FURUMAI, Kohei  (JP), ARAMAKI, Norichika  (JP), MIKI, Yuji  (JP), MURAI, 

Takeshi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật đúc bằng thép có độ tinh sạch cao 

và thùng trung gian để đúc liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật đúc bằng thép có độ tinh sạch cao bằng 
cách sử dụng phương pháp đúc liên tục và thùng trung gian. Thùng trung gian (1) bao 
gồm thành tràn (7) có phần thành (8) kéo dài nhằm bao quanh vị trí nạp thép nóng chảy, 
phần nhô ra (9) kéo dài theo phương nằm ngang từ mép trên của phần thành (8) và ít 
nhất một rãnh khía (12) được đặt ở vị trí giữa vị trí nạp thép nóng chảy (5) và cửa xả 
thép nóng chảy (6), vật đúc bằng thép (14) được đúc liên tục trong điều kiện sao cho 
chiều cao H của bề mặt trên của thép nóng chảy trong thùng trung gian và lưu lượng Q 
của thép nóng chảy được rót từ thùng rót vào thùng trung gian thoả mãn biểu thức (I) 
dưới đây, trong đó h thể hiện chiều cao của thành tràn (7), S thể hiện diện tích của phần 
mở phía trên của thành tràn, L thể hiện khoảng cách từ mép phía trước ở phía vị trí nạp 
thép nóng chảy của phần nhô ra và bề mặt phía cạnh ngắn của thùng trung gian, và W 
thể hiện khoảng cách từ cạnh trước ở phía vị trí nạp thép nóng chảy của phần nhô ra và 
bề mặt ở phía cạnh dài của thùng trung gian.  
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(21) 1-2014-04254 (51) 7 B22D  11/04,  11/059 

(22) 11.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/003654 11.06.2013 (87) WO/2014/002409 A1 03.01.2014 
(30) 2012-143839 27.06.2012 JP 

2013-041673 04.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NABESIMA, Seiji (JP), IWATA, Naomichi (JP), ARAMAKI, Norichika  (JP), MIKI, 

Yuji  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khuôn đúc liên tục và phương pháp đúc thép liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn đúc liên tục và phương pháp đúc thép liên tục. Khuôn đúc 
liên tục là khuôn mà vết nứt bề mặt do quá trình làm nguội không đồng nhất của vỏ hoá 
rắn trong giai đoạn hoá rắn ban đầu và vết nứt bề mặt do sự biến đổi theo chiềuđcày của 

vỏ hoá rắn gây ra bởi sự chuyển hoá từ sắt  thành sắt  trong thép cacbon trung bình 
trong đó phản ứng bao tinh có xu hướng xảy ra có thể được ngăn chặn. Khuôn đúc liên 
tục (1) theo sáng chế có một số phần ngăn cách (3) được điền kim loại có độ dẫn nhiệt 
thấp được tạo ra bằng cách điền kim loại có độ dẫn nhiệt chỉ bằng 30% hoặc thấp hơn 
độ dẫn nhiệt của đồng vào các rãnh lõm dạng hình tròn (2) có đường kính từ 2 đến 
20mm được tạo ra trong vùng của bề mặt thành trong của khuôn đồng từ vị trí tuỳ ý cao 
hơn so với mặt khum đến vị trí 20mm hoặc thấp hơn so với mặt khum, trong đó độ dày 
điền kim loại (H) trong các phần được điền kim loại có độ dẫn nhiệt thấp là bằng hoặc 
nhỏ hơn so với độ sâu của các rãnh lõm dạng hình tròn và thoả mãn tương quan với 
đường kính (d) của phần được điền kim loại có độ dẫn nhiệt thấp được biểu thị bằng 
biểu thức (1) sau đây:  

0,5 < H < d        (1) 
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(21) 1-2014-04258 (51) 7 F01C  1/344, F04C  2/344 

(22) 29.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2012/000893 29.06.2012 (87) WO 2014/000126 A1 03.01.2014 
(75) 1. YANG, GENE HUANG  (TW) 

No. 4, Alley 26, Lane 108, Zhongcuo Rd., Longjing Shiang, Taichung County, Taiwan 
2. YANG, SHUN JI   (TW) 
No. 4, Alley 26, Lane 108, Zhongcuo Rd., Longjing Shiang, Taichung County, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu đẩy chất lỏng kiểu cánh đẩy

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu đẩy chất lỏng kiểu cánh đẩy có bộ phận quay được bố trí lệch 
tâm trong khoang đẩy của bộ phận tĩnh và bề mặt theo chu vi ngoài của bộ phận quay 

này tiếp tuyến với bề mặt theo chu vi trong của khoang đẩy. ít nhất một cánh đẩy được 
nối quay được với bộ phận tĩnh và được lắp có thể di động được trong ít nhất một khe 
của bộ phận quay. Đầu xa của ít nhất một cánh đẩy tiếp xúc với bề mặt theo chu vi trong 
của khoang đẩy nhằm tạo ra một khoảng trống để tiếp nhận chất  lỏng giữa bề mặt theo 
chu vi ngoài của bộ phận quay và bề mặt theo chu vi trong của khoang đẩy. Tiếp xúc 
giữa ít nhất một cánh đẩy và bề mặt theo chu vi trong của khoang đẩy làm gia tăng hiệu 
quả đẩy chất lỏng đi vào bộ phận tĩnh từ lỗ nạp và đi ra khỏi bộ phận tĩnh từ lỗ xả.  
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(11) 41543 

(21) 1-2014-04265 (51) 7 D04H  1/44,  1/54,  3/08 

(22) 24.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/042581 24.05.2013 (87) WO2013/181082 05.12.2013 
(30) 13/482,182      29.05.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) DAVIS Carrie L. (US), DUA Bhupesh (US), NIEGOWSKI James A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo phụ kiện có cấu trúc

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo phụ kiện có cấu trúc có thể bao gồm các bước 
(a) thu gom các tơ đơn lên trên bề mặt có cấu trúc để tạo ra hàng không dệt và (b) tách 
hàng không dệt ra khỏi bề mặt có cấu trúc. Phương pháp chế tạo phụ kiện có cấu trúc 
khác có thể bao gồm các bước phủ các tơ đơn polyme nhiệt dẻo lên trên bề mặt thứ nhất 
của lớp polyme để (a) tạo ra hàng không dệt và (b) liên kết các tơ đơn với lớp polyme 
này. Sau đó, bề mặt có cấu trúc có thể được tách ra khỏi bề mặt thứ hai của lớp polyme, 
bề mặt thứ hai này đối diện với bề mặt thứ nhất, và bề mặt thứ hai có cấu trúc từ bề mặt 
có cấu trúc.  
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(11) 41544 

(21) 1-2014-04273 (51) 7 G01S  5/00 

(62) 1-2011-03146   
(22) 21.04.2010 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2010/031923 21.04.2010 (87) WO/2010/124011 28.10.2010 
(30) 61/171,398      21.04.2009 US 

61/172,719      25.04.2009 US 
61/218,929      20.06.2009 US 
61/234,282      15.08.2009 US 
61/247,363      30.09.2009 US 
12/763,962      20.04.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) EDGE, Stephen, W. (US), TENNY, Nathan, E.  (US), FISCHER, Sven (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây, cụ thể là kỹ thuật 
để hỗ trợ định vị các đầu cuối trong mạng không dây. Theo một khía cạnh, kỹ thuật định 
vị có thể được hỗ trợ bởi máy chủ xác định vị trí, máy chủ này có thể nằm tại các thực 
thể khác nhau. Theo một thiết kế, máy chủ xác định vị trí có thể nhận thông tin định vị 
(ví dụ, các số đo) đối với thiết bị đích thông qua giao thức định vị chung. Máy chủ xác 
định vị trí có thể sử dụng giao thức định vị chung mà không cần quan tâm nó được đặt ở 
đâu và có thể truyền thông với các thực thể khác thông qua giao thức này. Máy chủ xác 
định vị trí có thể xác định thông tin vị trí (ví dụ, ước tính vị trí) đối với thiết bị đích dựa 
vào thông tin định vị. Theo khía cạnh khác, kỹ thuật định vị có thể được hỗ trợ bằng 
cách vận chuyển nhiều thông báo định vị đồng thời. Theo khía cạnh khác, kỹ thuật định 
vị có thể được hỗ trợ bằng cách vận chuyển thông báo định vị gồm nhiều phần được 
định nghĩa theo các tổ chức khác nhau. Theo khía cạnh khác, kỹ thuật định vị có thể 
được hỗ trợ với các đơn vị dữ liệu đo dùng chung và/hoặc các đơn vị dữ liệu trợ giúp 
dùng chung có thể áp dụng được cho các phương pháp định vị khác nhau.  
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(21) 1-2014-04276 (51) 7 H01F  27/28,  27/36 

(22) 22.12.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 10-2013-0160237 20.12.2013 KR 

10-2014-0073429 17.06.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 

(72) JEONG, Nak Jun  (KR), KIM, Jong woo  (KR), HAN, Sung Yun  (KR), CHOI, Heung 
Gyoon  (KR), LEE, Seung Hwan  (KR), NOH, Young Seung  (KR), PARK, Geun 
Young  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ biến áp 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ biến áp bao gồm: phần cuộn sơ cấp bao gồm nhiều đế trên các 
khuôn cuộn được tạo thành; phần cuộn thứ cấp bao gồm cuộn được cách điện, và phần 
chắn được tạo trên phần cuộn sơ cấp và bao gồm một hoặc nhiều đế trên khuôn chắn 
được tạo thành.  
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(21) 1-2014-04279 (51) 7 C07K  16/10, C12N  15/13, A61K  

39/42, A61P  31/14 
(22) 24.05.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2012/076012 24.05.2012 (87) WO 2013/174003 28.11.2013 
(71) MOUNTGATE GROUP LIMITED  (VG) 

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town,Tortola (VG) 
(72) SHEN, Enyun  (CN), REN, Shiqi (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kháng thể được phân lập, dược phẩm và kit chứa kháng thể 

này dùng để phòng ngừa và điều trị bệnh dại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng virut dại mà có thể gắn kết với hoặc trung hòa 
virut dại. Kháng thể theo sáng chế là hữu ích cho sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các 
liệu pháp đã biết trong tình trạng kỹ thuật để điều trị hoặc phòng ngừa sự nhiễm virut 
dại. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và kit có chứa kháng thể này để phòng ngừa và 
điều trị nhiễm virut dại.  
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(11) 41547 

(21) 1-2014-04282 (51) 7 C07D  277/56, A61K  31/427, A61P  

17/06,  19/02,  3/10, C07D  239/28,  
263/34,  333/38,  413/12,  417/04,  
417/12,  417/14,  493/08,  493/10,  
495/10 

(22) 29.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/001593 29.05.2013 (87) WO/2013/178362 05.12.2013 
(30) 12004186.8      31.05.2012 EP 

61/653,556      31.05.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) PHENEX PHARMACEUTICALS AG  (DE) 

Donnersbergweg 1, 67059 Ludwigshafen, Germany 
(72) GEGE, Christian (DE), STEENECK, Christoph (DE), KINZEL, Olaf (DE), 

KLEYMANN, Gerald (DE), HOFFMANN, Thomas (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hợp chất thiazol được thế carboxamit hoặc sulfonamit và 

dẫn xuất của nó làm chất điều biến thụ thể nhân mồ côi 

ROR[gamma] 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất điều biến thụ thể nhân mồ côi ROR. Chất điều biến ROR 
này được dùng cho người hoặc động vật có vú có nhu cầu để điều trị các bệnh trung gian 

ROR. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất carboxamit hoặc sulfonamit có công thức 
(1), (1'), (100), (100'), (200) hoặc (200') 
 

 
 

hoặc chất đồng phân đối ảnh, chất đồng phân không đối quang, chất hỗ biến, N-oxit, 
solvat hoặc muối dược dụng của nó.  
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(11) 41548 

(21) 1-2014-04288 (51) 7 C25D  7/04,  5/04 

(22) 24.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/067194 24.06.2013 (87) WO 2014/007090 A1 09.01.2014 
(30) 2012-148476 02.07.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 
54, rue Anatole France, AULNOYE-AYMERIES F-59620 France 

(72) KIMOTO Masanari (JP), ISHII Kazuya (JP), YAMAMOTO Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mạ điện 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị mạ điện. Thiết bị này bao gồm cơ cấu làm kín bên trong 
ống (2) để bịt kín đường dẫn bên trong ống thép (0), điện cực không hòa tan hình ống 
(4) được bố trí ở đầu ống sao cho đối diện với ren trong (0b), cơ cấu cấp dung dịch mạ 
(5) trong đó bao gồm các vòi phun (5a, 5b, 5c) mở rộng xuyên tâm với trục của ống thép 
làm trung tâm, và cơ cấu làm kín đầu ống (3) có các vòi phun và được lắp vào đầu ống, 
khi nhìn theo hướng trục ống, đầu của mỗi vòi phun được đặt ở giữa ren trong và điện 
cực không hòa tan, và mỗi vòi phun dung dịch mạ theo hướng giao cắt với hướng mở 
rộng của vòi phun, hướng này là hướng quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều 
kim đồng hồ, trong đó trục ống là tâm.  
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(11) 41549 

(21) 1-2014-04307 (51) 7 A44B  11/25 

(22) 28.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/066603 28.06.2012 (87) WO 2014/002235 03.01.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2014 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642, Japan 
(72) Madoka NANBU (JP), Yuu HASHIMOTO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa 

  (57)     Sáng chế đề xuất khoá có cấu tạo mà ngay cả khi đầu cài được cài vào chéo với đường 
cài đầu cài thì đầu cài vẫn có thể dễ dàng được cài vào ổ cài. Đầu cài (20) có cặp chân 

(22) và cặp mấu cài (23) nằm tại các đầu trước của cặp chân (22). ổ cài (30) có tấm trên 
(32); tấm dưới (33); các vách phía trên (34) thò xuống dưới dọc theo cả hai mép bên của 
tấm trên (32) theo chiều rộng; các vách phía dưới (35) thò lên trên dọc theo cả hai mép 
bên của tấm dưới (33) theo chiều rộng; rãnh (37) được tạo ra giữa các vách phía trên 
(34) và các vách phía dưới (35) và được tạo kết cấu theo cách mà đầu của rãnh (37) ở 
phía cài đầu cài được mở ra, để cho phép cài cặp chân (22) vào rãnh (37); và các mặt dẫn 
hướng (38) được tạo ra bởi các mặt trong của các vách phía trên (34) và các mặt trong 
của các vách phía dưới (35) và để dẫn hướng cặp mấu cài (23) của cặp chân (22) vào 
phần bậc cài (36), cặp mấu cài (23) này được cài vào giữa tấm trên (32) và tấm dưới 
(33). Kích thước theo chiều đứng (T1) của cặp mấu cài (23) được làm lớn hơn độ rộng 
(T2) của rãnh (37).  
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(11) 41550 

(21) 1-2014-04322 (51) 7 G03G  15/08, F16C  13/00 

(22) 27.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/064664 27.05.2013 (87) WO 2013/180070 A1 05.12.2013 
(30) 2012-121903 29.05.2012 JP 
(71) BRIDGESTONE CORPORATION  (JP) 

10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340 Japan 
(72) MASUYAMA Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trục lăn cấp mực và phương pháp sản xuất trục lăn cấp mực 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật sản xuất trục lăn cấp mực trong đó chức năng vận chuyển 
mực và chức năng cạo mực dư cũng như các vấn đề gặp  phải trong quá trình đúc có thể 
được giải quyết. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất trục lăn cấp mực bao 
gồm: bước chèn trong đó chi tiết trục lăn (10) bao gồm trục (11) và lớp đàn hồi (12) bao 
gồm bọt xốp có dạng trụ được đỡ trên chu vi ngoài của trụ được chèn vào công cụ tạo 
hình dạng trụ (m) có trên bề mặt chu vi bên trong của nó các vết lồi và lõm không đều 
hoặc rãnh lõm dọc theo chiều dọc; bước chuyển trong đó chi tiết trục lăn được chèn vào 
công cụ tạo hình dạng trụ được gia nhiệt và các vết lồi và lõm không đều hoặc rãnh lõm 
dọc theo chiều dọc trên bề mặt chu vi bên trong của công cụ tạo hình dạng trụ được tạo 
ra trên bề mặt của chi tiết trục lăn; và bước tháo rời trong đó chi tiết trục lăn mà trên bề 
mặt của nó các vết lồi và lõm không đều hoặc rãnh lõm dọc theo chiều dọc đã được tạo 
ra được tháo rời ra khỏi công cụ tạo hình dạng trụ để thu được trục lăn.  
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(21) 1-2014-04325 (51) 7 A01N  43/40 
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IA 46268-1054, United States of America 
(72) BLAND Douglas C. (US), ROSS Ronald Jr. (US), JOHNSON Peter L. (US), 

JOHNSON Timothy C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất pyriđin N-oxit

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất pyriđin N-oxit được tạo chức. Theo 
một phương án, pyriđin N-oxit được tạo chức này là 5-(1-alkylthio)alkyl- pyriđin N-oxit 
được thế ở ví trí 2. Theo các phương án tiếp theo, các dạng, đối tượng, dấu hiệu, ưu 
điểm, khía cạnh và lợi ích của sáng chế được bộc lộ trong phần mô tả sáng chế.  
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(11) 41552 

(21) 1-2014-04329 (51) 7 E06B  9/15 

(22) 20.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/026967 20.02.2013 (87) WO2013/126470 29.08.2013 
(30) 61/600,901      20.02.2012 US 
(75) 1. MILLER, JAMES, V.  (US) 

893 Maryknoll Circle, Glen Ellyn, IL 60137, the United States of America 
2. HEISSENBERG, MICHAEL  (US) 
725 N.e Bayberry Lane, Jensen Beach, FL 34957, the United States of America 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tấm mỏng để sử dụng trong cửa chớp quay và cụm cửa chớp 

quay rút lại được 

  (57)      Sáng chế đề cập đến tấm mỏng để sử dụng trong cửa chớp quay. Tấm mỏng này bao 
gồm đường ray ăn khớp nằm ở mép thứ nhất của thân và đường ray nhận nằm ở mép thứ 
hai của thân. Theo cách minh họa, đường ray ăn khớp có tiết diện dạng móc, và đường 
ray nhận bao gồm thành phần mép cắt và thành phần che chắn tạo thành khoảng trống 
được làm thích ứng để nhận ở đó đường ray ăn khớp của tấm mỏng liền kề. Đường ray 
ăn khớp và đường ray nhận được thiết kế để giảm thiểu khoảng trống cần thiết để cửa 
chớp quay để rút lại được quanh trục chính.   
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(11) 41553 

(21) 1-2014-04331 (51) 7 C07D  401/04,  207/08,  211/42,  

211/46, A61K  31/445,  31/4709,  
31/402,  31/4025, A61P  29/00 

(22) 20.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/046685 20.06.2013 (87) WO2014/004230 03.01.2014 
(30) 61/665,956      29.06.2012 US 

61/778,969      13.03.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) BLANCO-PILLADO, Maria-Jesus (US), VETMAN, Tatiana Natali (US), FISHER, 

Matthew Joseph  (US), KUKLISH, Steven Lee  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất axit dimetyl-benzoic và dược phẩm chứa hợp chất 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức II:  
 

 
trong đó A là:  
 

 
 

Rl là CH3, CF3, hoặc F;  
R2 là H, CH3, hoặc F;  
R3 là CH3, OCH3, OH, F,  
R4 là OH hoặc CH2OH; và  
X là CH hoặc N;  
hoặc muối dược dụng của nó. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này là 
hữu hiệu để điều trị tình trạng viêm.  
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(11) 41554 

(21) 1-2014-04337 (51) 7 C04B  7/36, G06N  3/08 

(22) 22.02.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/054623 22.02.2013 (87) WO 2013/179702 A1 05.12.2013 
(30) 2012-123654 30.05.2012 JP 
(71) TAIHEIYO CEMENT CORPORATION  (JP) 

3-5, Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1358578 Japan 
(72) OHNO, Maiko (JP), KUROKAWA, Daisuke (JP), HIRAO, Hiroshi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp dự đoán chất lượng hoặc các điều kiện sản xuất 

xi măng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp dự đoán chất lượng hoặc các điều kiện sản xuất xi 
măng trong khoảng thời gian ngắn và có độ chính xác cao. Phương pháp dự đoán chất 
lượng hoặc các điều kiện sản xuất xi măng theo sáng chế bao gồm các bước: thiết lập sơ 

đồ chính với số lần thiết lập đủ lớn sao cho thu được L <M bằng cách sử dụng dữ liệu 

thiết lập và dữ liệu kiểm tra; lặp lại bước thiết lập sơ đồ này cho đến khi thu được L >M  
với số lần thiết lập giảm dần; nhập dữ liệu kiểm tra cụ thể vào đầu vào của sơ đồ chính, 
trong đó trị số ước tính ở mức độ phân tích thu được từ sơ đồ chính được thiết lập này 
nhỏ hơn trị số định trước; và xác định trị số ước lượng về dữ liệu đánh giá cụ thể từ đầu 
ra của sơ đồ chính.  
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(11) 41555 

(21) 1-2014-04338 (51) 7 A61K  31/714,  31/355, A61P  17/10 

(22) 24.12.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 1-2014-03300 30.09.2014 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
(75) Nguyễn Ngọc Thạnh  (VN)

Khu vực Thới Tinh, phường Phước Thới, quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ, Việt Nam 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dùng khu trú qua da và phương pháp dưỡng da 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng khu trú qua bao gồm các thành phần: saponin, 
flavonoit, camphor (long não), vitamin E, phức chất của vitamin B, vitamin C, chất làm 
đặc và hương liệu. Chế phẩm này chủ yếu dùng để dưỡng da, trị các bệnh ngoài da, viêm 
da dị ứng, mụn nhọt và các ổ loét do nằm lâu, do lao da và lỗ đáo trong bệnh hủi, tổ đỉa, 
chàm tổ đỉa và các loại chàm khác, vẩy nến, nhiễm trùng phụ khoa, và các chứng khô da 
do nứt hậu môn, v.v.  
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(22) 30.05.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/FI2012/050527 30.05.2012 (87) WO 2013/178865 05.12.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2014 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Karakaari 7, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) Mika SUONMAA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thành phần nhựa đàn hồi và phương pháp sắp xếp các linh kiện 

của thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thành phần nhựa đàn hồi và phương pháp liên quan trong đó thành 
phần nhựa đàn hồi bao gồm nhiều rãnh trong đó các rãnh được tạo cấu hình để chứa các 
phần mép của nhiều linh kiện của thiết bị điện tử.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2014 
(75) 1. Phạm Thị Vượng  (VN)

Nhà số 5, ngách 56/16/8, phố Lê Văn Hiến, phuờng Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Thị Chúc Quỳnh  (VN) 

Số nhà 14, ngách 5, ngõ 61, tổ 4, đường K4, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

3. Trần Văn Huy  (VN) 

Xóm Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

4. Vũ Thị Hiền  (VN) 

Số nhà 2A-B6, tập thể Viện chăn nuôi, cụm 10, tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

5. Phạm Thị Minh Thắng  (VN) 

Tập thể Viện bảo vệ thực vật, khu 18B, đường Thực Vật, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

6. Phùng Quang Tùng  (VN) 

Đội 6, thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm sinh học nấm Paecilomyces Javanicus phòng trừ sâu 

hại cây trồng nông nghiệp và quy trình sản xuất chế phẩm 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh học nấm Paecilomyces javanicus phòng trừ sâu hại 
cây trồng nông nghiệp, cụ thể là đề cập đến chế phẩm sinh học có thành phần chính là 
bào tử nấm Paecilomyces javanicus nằm trong khoảng từ 1,5 x 109 đến khoảng 3,0 x 109 
bt/g và chất mang để phòng trừ các loại sâu hại cây trồng nông nghiệp được chọn trong 
số các sâu hại lúa bao gồm rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen, sâu cuốn lá nhỏ; 
các sâu hại rau họ thập tự bao gồm sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu khoang, rệp muội; 
các sâu hại nho bao gồm nhện đỏ, rầy xanh, bọ trĩ. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
sản xuất chế phẩm này.  
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(30) 2012-145413 28.06.2012 JP 
(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321, Japan 
(72) SAITO, Masao  (JP), TOYONO, Ayumi  (JP), NAKAGAWA, Takashi  (JP), 

HAYAKAWA, Takashi  (JP), KODAMA, Masahiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất bisphenol A

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bisphenol A (BPA) bao gồm bước (A) là 
bước tạo ra BPA trong một thiết bị phản ứng, trong đó phenol và axeton dư được phản 
ứng thông qua phản ứng ngưng tụ với sự có mặt của chất xúc tác axit, bằng cách đó thu 
được hỗn hợp phản ứng chứa BPA, bước (B) là bước cô đặc hỗn hợp phản ứng để tạo ra 
chất lỏng cô đặc, bước (C) là bước kết tinh chất lỏng cô đặc, tiếp theo bằng cách xử lý 
chất lỏng cô đặc này để tách rắn - lỏng thành chất rắn và nước cái, bước (D) là bước 
đồng phân hóa ít nhất một phần nước cái tồn tại trong hệ thống của nước cái nêu trên, 
bước (E) là bước kết tinh dung dịch sau khi đồng phân hóa, tiếp theo bằng cách xử lý 
sản phẩm kết tinh để tách rắn - lỏng thành chất rắn và nước cái và bước (F) là bước phân 
hủy kiềm ít nhất một phần nước cái có trong hệ thống nước cái thu được ở bước trước 
đó, thu hồi phenol và/hoặc IPP và cung cấp chúng cho thiết bị phản ứng ở bước (A), 
không thông qua thiết bị phản ứng tái tổ hợp, bisphenol A được tạo ra với chất lượng cao 
trong khi có thể giảm bớt một cách hiệu quả lượng nguyên liệu khởi đầu cần để cung 
cấp để sử dụng trong hệ thống.  
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(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 
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(72) TABOULOT, Elodie  (FR), HOUGA, Clement (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Sản phẩm dùng trong xây dựng và phương pháp sản xuất sản 

phẩm trên cơ sở thạch cao 

  (57)      Sáng chế đề cập đến sản phẩm dùng trong xây dựng chứa các hạt canxi sulphat dihydrat 
được liên kết bằng chất kết dính hữu cơ. Mỗi hạt canxi sulphat dihydrat này có kích 
thước dài nhất và kích thước theo phương ngang, trong đó kích thước theo phương ngang 
tương ứng với chiều rộng lớn nhất của hạt qua trục được xác định bởi kích thước dài 
nhất. Hạt canxi sulphat dihydrat này có tỷ số hướng thấp sao cho ít nhất 75% hạt canxi 
sulphat dihydrat có kích thước theo phương ngang ít nhất là bằng 20% kích thước dài 
nhất. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm trên cơ sở 
thạch cao.  
 

 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
376 

(11) 41560 
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(71) Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (PVPro)  

(VN) 

Số 4 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(72) Nguyễn Huỳnh Hưng Mỹ (VN), Nguyễn Anh Đức (VN), Nguyễn Hữu Lương (VN), 

Nguyễn Văn Phúc (VN) 
(54) Nhiên liệu được nhũ tương hóa bao gồm dầu nhiệt phân sinh 

khối và dầu diesel 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhiên liệu được nhũ tương hoá bao gồm dầu nhiệt phân sinh khối và 
dầu diesel chứa: (i) dầu nhiệt phân sinh khối với lượng từ 5 đến 15% khối lượng của 
nhiên liệu được nhũ tương hoá; (ii) dầu diesel với lượng từ 69 đến 80% khối lượng của 
nhiên liệu được nhũ tương hoá; (iii) hỗn hợp ổn định nhũ tương là hỗn hợp Span-
80/Tween-80 có hệ số cân bằng ưa kị nước HLB (Hydrophylic Lipophilic Balance) nằm 
trong khoảng từ 6 đến 7 với lượng từ 11 đến 15% khối lượng của nhiên liệu được nhũ 
tương hoá, trong đó hỗn hợp ổn định nhũ tương là hỗn hợp của Span-80 với lượng từ 
74,8 đến 84,1% khối lượng và Tween 80 với lượng từ 15,9 đến 25,2% khối lượng.  
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(72) PRIGENT, Serge  (FR), DUPARCHY, Florian (FR), DONCOURT, Arnaud (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp để hàn hai mép của một hoặc nhiều phần thép với 

nhau bao gồm bước xử lý nhiệt sau bước hàn và đường ống 

chịu áp thu được theo phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp (22) để hàn hai phần với nhau, hai phần này được làm 
bằng thép có cường độ chảy nhiệt cơ cao, phương pháp hàn (22) bao gồm bước hàn (24) 
trong đó mối nối hàn được tạo ra bằng cách cảm ứng nhiệt để xuất hiện vùng bị tác động 
nhiệt (HAZ). Phương pháp (22) còn bao gồm bước xử lý nhiệt (28) bao gồm bước gia 
nhiệt (281), mà trong bước gia nhiệt này ít nhất một phần của mối nối hàn và (HAZ) 
được gia nhiệt theo cách dần dần đến nhiệt độ xử lý (T), tiếp theo là bước duy trì nhiệt 
độ (282) trong đó phần mối nối hàn và (HAZ) được duy trì ở nhiệt độ (T), tiếp theo bước 
làm nguội (283) trong đó mối nối hàn và (HAZ) được làm nguội theo cách dần dần và 
trải qua từ nhiệt độ kết thúc chuyển hóa austenit đến nhiệt độ kết thúc chuyển hóa 
mactensit của các phần thép với thời gian (T8/5) nằm trong khoảng từ 7,5 đến 8,5 giây, 
và trải qua từ nhiệt độ kết thúc chuyển hóa austenit đến nhiệt độ kết thúc chuyển hóa 
mactensit với thời gian (T8/4) ngắn hơn 15,5 giây. Sáng chế cũng đề cập đến đường ống 
chịu áp thu được theo phương pháp nêu trên.   
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(21) 1-2014-04372 (51) 7 F02D  41/06,  41/00,  35/02, F02P  
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(22) 31.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/003448 31.05.2013 (87) WO2014/010164 A1 16.01.2014 
(30) 2012-153928 09.07.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kosei MAEBASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hệ thống động cơ và phương tiện giao thông có hệ thống này

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống động cơ bao gồm: động cơ có bộ phận quay, bộ phận quay 
này quay cùng với trục khuỷu; các bộ phận phát hiện thứ nhất và bộ phận phát hiện thứ 
hai được bố trí trên bộ phận quay; phương tiện tạo xung trục khuỷu sinh ra các xung trục 
khuỷu từ tín hiệu ra của phương tiện phát hiện; phương tiện nhận dạng bộ phận phát hiện 
và phần điều khiển đánh lửa. Các bộ phận phát hiện thứ nhất gồm bộ phận phát hiện việc 
bắt đầu cấp điện và bộ phận phát hiện đánh lửa. Bộ phận phát hiện thứ hai có đầu sau 
được bố trí giữa cặp các bộ phận phát hiện thứ nhất, sao cho khoảng cách giữa đầu sau 
của bộ phận phát hiện thứ hai và các đầu sau của cặp các bộ phận phát hiện thứ nhất 
khác với khoảng cách của cặp các bộ phận phát hiện thứ nhất. Phương tiện nhận dạng bộ 
phận phát hiện nhận dạng bộ phận phát hiện thứ hai dựa vào các khoảng cách của các 
xung trục khuỷu và hơn nữa, nhận dạng bộ phận phát hiện việc bắt đầu cấp điện và bộ 
phận phát hiện đánh lửa bằng cách sử dụng bộ phận phát hiện thứ hai làm chuẩn. Đồng 
thời sáng chế cũng đề cập đến phương tiện giao thông có hệ thống động cơ nói trên.  
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(21) 1-2014-04374 (51) 7 A47J  37/04 

(22) 28.05.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/064336 28.05.2012 (87) WO 2013/179495 A1 05.12.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2014 
(71) HIBIKI CO., LTD.  (JP) 

2-3-2, Kasumigasekikita, Kawagoe-shi, Saitama 3501109, Japan 
(72) Yoshiharu HIBlKl (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Thiết bị sản xuất thực phẩm dạng xiên nướng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất thực phẩm dạng xiên nướng (1) gồm cơ cấu vận 
chuyển công cụ giữ xiên (2) để vận chuyển đồ nướng (C) có thực phẩm (B) được xiên 
vào xiên (A) khi đồ nướng được giữ ở vị trí thẳng đứng bởi công cụ giữ xiên (20) được 
lắp vào xích vòng quay (7), các thiết bị cấp nhiệt (3) và (4) làm nóng đồ nướng (C) từ cả 
hai phía khi đồ nướng (C) được vận chuyển, thùng chứa nước xốt (5) và thiết bị điều 
khiển (6) kiểm soát việc khởi động, việc không hoạt động và vận tốc của cơ cấu vận 
chuyển công cụ giữ xiên (2). Bộ phận nhấc công cụ giữ xiên (49) được tạo kết cấu sao 
cho nó quay công cụ giữ xiên (20) xuống dưới ở trước phần giữa của thùng chứa nước 
xốt (5), bộ phận nhấc công cụ giữ xiên (49) dẫn hướng và di chuyển công cụ giữ xiên 
(20) lên trên và xuống dưới để nhúng đồ nướng (C) vào xốt trong thùng chứa nước xốt 
(5).  
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(21) 1-2014-04376 (51) 7 A61B  17/326,  17/115 

(22) 26.10.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2012/001438 26.10.2012 (87) WO 2013/173954 A1 28.11.2013 
(30) 201210169127.7      28.05.2012 CN 
(75) SHANG, JIANZHONG  (CN) 

Zhongshan Building 4-702 Zhongshan Road, Jinghui District Wuhu, Anhui 241000, 
China 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu cắt bao quy đầu dùng một lần

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu cắt bao quy đầu dùng một lần bao gồm: bộ phận gá kẹp có 
thành bao quanh, thành bao quanh này có một lỗ hở; lưỡi kẹp được tạo ra dọc theo mặt 
trong của thành bao quanh, lưỡi kẹp này bao gồm phần lưỡi kẹp đối tiếp thứ nhất và 
phần lưỡi kẹp đối tiếp thứ hai để lắp đối tiếp với nhau khi bộ phận gá kẹp ở vị trí đóng, 
lưỡi kẹp còn có mép chu vi trong lưỡi kẹp; vòng đệm được định vị tỳ lên lưỡi kẹp có 
rãnh được tạo ra dọc theo mép chu vi trong lưỡi kẹp; phương tiện để duy trì bộ phận gá 
kẹp ở vị trí đóng; và đai chụp quy đầu để định vị bên trong vòng đệm và bộ phận gá kẹp.  
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(21) 1-2014-04381 (51) 7 A61K  39/395, A61P  25/28, C07K  

16/18, C12N  15/02, C12P  21/08, 
C07K  16/46 

(22) 30.05.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/065090 30.05.2013 (87) WO/2013/180238 A1 05.12.2013 
(30) 2012-124336 31.05.2012 JP 
(71) 1. OSAKA CITY UNIVERSITY  (JP) 

3-138, Sugimoto 3-chome, Sumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka 5588585, Japan 
2. TEIJIN PHARMA LIMITED  (JP) 
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000013, Japan 

(72) MORI, Hiroshi (JP), TOMIYAMA, Takami (JP), MATSUMOTO, Yoichi (JP), 
EGUCHI, Hiroshi (JP), KUNORI, Yuichi (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Kháng thể, peptit và tác nhân ngăn ngừa hoặc điều trị rối 

loạn nhận thức chứa kháng thể hoặc peptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng tham gia vào phản ứng kháng nguyên kháng 
thể với peptit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kháng thể cho protein tau bị photpho 
hóa, peptit và tác nhân ngăn ngừa hoặc điều trị rối loạn nhận thức chứa kháng thể hoặc 
peptit này.  
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(21) 1-2014-04383 (51) 7 A61F  13/15,  13/56,  13/62 

(22) 13.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/062305 13.06.2013 (87) WO2013/186324 19.12.2013 
(30) 12172176.5      15.06.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2014 
(71) NITTO BENTO BANTCILIK SAN. TIC. A.S.  (TR) 

Akcaburgaz Mah. 101. Sokak No: 9 34510 Esenyurt, Istanbul, Turkey 
(72) KUS, Ercan (TR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận đóng kín, phương pháp tạo cuộn mang băng đóng kín 

và phương pháp gắn các băng đóng kín vào thân tã lót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo cuộn mang băng đóng kín để cấp liên tục vào dây 
chuyền sản xuất tã lót, phương pháp bao gồm các bước tạo lớp nền liên tục có dải cố 
định cơ học liên tục ở phần xa của lớp nền theo hướng ngang, phết chất dính lên phần 
mép xa thứ hai của lớp nền theo hướng ngang và quấn lớp nền liên tục đã phết chất dính 
thành cuộn. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp gắn băng đóng kín vào thân tã lót bao 
gồm bước gỡ cuộn mang băng đóng kín, gia nhiệt băng đóng kín đã gỡ nhờ các phần trụ 
gia nhiệt, cắt băng đóng kín đã gỡ, gắn băng đóng kín được tạo dạng vào thân tã lót ở 
các vùng phủ trước chất dính.  
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(21) 1-2014-04384 (51) 7 A01N  43/40 

(22) 12.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/045333 12.06.2013 (87) WO2014/004086 03.01.2014 
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, United States of America 
(72) BLAND, Douglas, C. (US), ROSS, Ronald Jr. (US), JOHNSON, Peter, L. (US), 

JOHNSON, Timothy, C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất trừ dịch hại sulfilimin được thế ở nitơ và sulfoximin 

pyriđin N-oxit được thế ở nitơ, chế phẩm và phương pháp kiểm 

soát dịch hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất sulfilimin được thế ở nitơ và sulfoximin pyridin N oxit 
được thế ở nitơ dùng để kiểm soát dịch hại và các động vật không xương sống gây hại 
khác chế phẩm để kiểm soát dịch hại chứa hợp chất này và phương pháp kiểm soát dịch 
hại bằng hợp chất này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2014 
(71) SMC KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) Kenji SHISHIDO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều chỉnh lưu lượng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh lưu lượng (10) có bộ phận chỉ thị sự điều chỉnh 
lưu lượng (12) để vận hành van dạng kim (42) dịch chuyển tương đối với đường dẫn 
dòng (40). Bộ phận chỉ thị sự điều chỉnh lưu lượng (12) có vỏ (16), chi tiết truyền 
chuyển động xoay (110) làm van dạng kim (42) dịch chuyển nhờ vận hành xoay, và 
vành chỉ thị dạng hình khuyên (114) có lỗ (172) mà chi tiết truyền chuyển động xoay 
(110) được lắp qua đó. Vành chỉ thị (114) có vạch chia độ (174) chỉ thị sự thay đổi lưu 
lượng của chất lỏng. Việc gài phần ăn khớp (122) của van dạng kim (42) sẽ làm dịch 
chuyển vành chỉ thị (114) theo phương chu vi và thay đổi vị trí của các vạch chia độ 
(174).  
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(86) PCT/JP2013/064659 27.05.2013 (87) WO/2013/180067 05.12.2013 
(30) 2012-124819 31.05.2012 JP 
(71) 1. TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 

18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8627, Japan 
2. VALSPAR ROCK CO., LTD.  (JP) 
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(72) TAKAGI, Naoyuki (JP), KANZAKI, Keizou (JP), SANO, Nobuaki (JP), ARAI, 
Mayumi  (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm phủ, tấm kim loại được phủ, đồ chứa bằng kim loại và 

nắp kim loại được phủ chế phẩm phủ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ polyeste được dùng để sản xuất màng phủ của tấm 
kim loại phủ, đồ chứa bằng kim loại, nắp bằng kim loại, v. v.. Chế phẩm phủ này có chất 
liên kết ngang và chất xúc tác lưu hóa được bổ sung vào hỗn hợp nhựa polyeste gồm hỗn 
hợp của nhựa polyeste (A) có chỉ số axit nằm trong khoảng từ 2 đến 50 mg KOH/g và 
nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh (Tg) nằm trong khoảng từ 35 đến 100oC và nhựa polyeste 
(B) có chỉ số axit nằm trong khoảng từ 0 đến 50 mg KOH/g và nhiệt độ chuyển hóa thủy 
tinh (Tg) nằm trong khoảng từ -20 đến 25oC. Do đó, có thể tạo ra chế phẩm phủ hoàn 
hảo về độ bền chống giòn theo thời gian, độ bền chống ăn mòn, độ bền chống xước, độ 
bền chưng cất, và khả năng chống kết khối.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2014 
(71) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM Zoetermeer (NL) 
(72) BOEHM, Gunther (DE), STAHL, Bernd (DE), KNOL, Jan  (NL) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm dùng qua đường ruột cho trẻ được sinh theo cách 

mổ đẻ, phương pháp sản xuất chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh 

và lọ đựng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua đường ruột cho trẻ được sinh theo cách mổ đẻ 
chứa: a) ít nhất hai vi sinh vật khác nhau; hoặc b) ít nhất một vi sinh vật và ít nhất một 
oligosacarit khó tiêu hóa; hoặc c) ít nhất hai loài, loài phụ hoặc chủng Bifidobacteria 
khác nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng, phương pháp sản 
xuất chất dinh dưỡng dùng cho trẻ sơ sinh và lọ đựng chế phẩm này.  
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(72) REMINGTON, Michael, P., Jr.  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình phủ vật chứa bằng thủy tinh và vật chứa bằng thủy 

tinh tạo ra bởi quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình phủ lớp phủ low-e (15, 15', 17) lên vật chứa làm bằng thủy 
tinh (10) có bề mặt ngoài. Vật liệu phủ low-e được điều chế và bao gồm ít nhất một 
trong số kim loại hoặc oxit dẫn điện trong suốt (TCO). Kim loại được chọn từ nhóm 
gồm có bạc, vàng, và nhôm. TCO được chọn từ nhóm gồm có SnO2:Sb, SnO2:F, 
In2O3:Sn, ZnO:F, ZnO:Al, và ZnO:Ga. Vật liệu phủ được phủ lên bề mặt ngoài của vật 
chứa làm bằng thủy tinh.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2014 
(71) KOKEN LTD.   (JP) 

7, Yonban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1028459 Japan 
(72) MASHIKO, Voshimitsu  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị lọc phòng hơi độc

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc phòng hơi độc được lắp các bộ lọc bụi. Thiết bị lọc 
phòng hơi độc (1) bao gồm các bộ lọc bụi (3). Đường dẫn không khí (14) mà kéo dài 
đến mặt nạ phòng hơi độc được tạo ra trong các bộ lọc bụi tương ứng (3). Lỗ hít không 
khí trong mặt nạ phòng hơi độc được tạo ra tại phần mà các đường dẫn không khí (14) 
hợp lại. Lỗ hít trong van kiểm tra (35) có thể được sử dụng để đóng tạm thời lỗ hít.  
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(21) 1-2014-04406 (51) 7 B01D  53/26,  53/78,  53/14,  50/00,  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2014 
(71) OUTOTEC (FINLAND) OY  (FI) 

Rauhalanpuisto 9, FI-02230 Espoo, Finland 
(72) OLLILA, Janne (FI), RONNBERG, Tom (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tách sương, phương pháp cải biến tháp lọc khí kiểu ướt

và tháp lọc khí kiểu ướt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tách sương (1) được tạo cấu hình để lắp vào tháp lọc khí kiểu 
ướt (2). Tháp lọc khí kiểu ướt (2) này bao gồm phần lọc ướt (3) và phần tách chất lỏng 
(4). Phần tách chất lỏng (4) này bao gồm thùng thu chất lỏng (5) và tháp tách giọt kiểu 
xiclon (6) được gắn trên thùng thu chất lỏng để tiếp nhận dòng khí từ đó. Thiết bị tách 
sương (1) bao gồm bộ loại sương (A) để loại bỏ các giọt chất lỏng trong dòng khí. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp cải biến tháp lọc khí kiểu ướt hiện tại (2) bằng cách sử 
dụng thiết bị tách sương (1). Sáng chế còn đề cập đến tháp lọc khí kiểu ướt (2) bao gồm 
thiết bị tách sương (1). Thiết bị tách sương (1) này là bộ tích hợp riêng được thích ứng 
để gắn tháo ra được giữa thùng thu chất lỏng (5) và tháp tách giọt kiểu xiclon (6).  
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(72) BONDIL Olivier (FR), NOUAIL GÐrard (FR), PEDEUTOUR Jean-Marc (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Lớp phủ bên ngoài cho ống và phụ kiện đường ống ngầm bằng 

sắt, ống và phụ kiện đường ống được phủ và phương pháp phủ 

lớp phủ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lớp phủ bên ngoài (9) cho ống và phụ kiện đường ống ngầm (7) 
được làm từ sắt, cụ thể là gang, lớp phủ bên ngoài có lớp xốp thứ nhất (11) và lớp xốp 
thứ hai (13) được phủ trên lớp thứ nhất và có thể trám kín các khoang rỗng của lớp thứ 
nhất, lớp phủ bên ngoài này khác biệt ở chỗ: - lớp thứ nhất bao gồm phần lớn là kẽm 
nguyên chất hoặc một hợp kim kẽm hoặc giả hợp kim, hợp kim hoặc giả hợp kim này 
chứa, tính theo khối lượng, ít nhất 50% kẽm, và tốt hơn là từ 0,5% đến 40% nhôm, và  
- lớp thứ hai bao gồm một lớp sơn một thành phần trong pha nước được làm từ ít nhất 
một loại nhựa tổng hợp được nhũ hóa, phân tán hay hòa tan trong nước. Sáng chế cũng 
đề cập đến ống và phụ kiện đường ống được phủ và phương pháp phủ lớp phủ này.  
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(72) BLAND, Douglas, C. (US), ROSS, Ronald Jr.  (US), JOHNSON, Peter L.  (US), 

JOHNSON, Timothy C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất sulfoximin pyriđin N-oxit được 

thế ở vị trí N 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế một số hợp chất sulfoximin N-oxit được thế ở vị 
trí N. Các phương án, dạng, mục đích, dấu hiệu, ưu điểm, khía cạnh và lợi ích khác là 
hiển nhiên khi xem xét bản mô tả nêu trên.  
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Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Mậu Chiến (VN), Bùi Thanh Tùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình chế tạo lớp màng mỏng nano silic và lớp màng 

mỏng nano silic được tạo bởi quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo lớp màng mỏng nano silic bao gồm bước chuẩn bị 
nguyên liệu gồm một tấm đế, các hóa chất để làm sạch bề mặt đế và các loại khí cần 
thiết để lắng đọng lớp màng silic tinh thể nano. Sau khi rửa sạch đế, quay khô rồi đưa 
vào buồng phản ứng chân không để lắng đọng màng trên bề mặt đế, đồng thời gia nhiệt 
đế đến nhiệt độ 200oC trong khoảng 1 giờ; tiếp đến thiết lập các thông số cho quá trình 
lắng đọng, sau đó khuếch tán nguồn khí tạo môi trường plasma bằng cách trộn các loại 
khí Ar, SiH4, H2 theo đúng tỉ lệ định sẵn, rồi đưa vào buồng phản ứng cho đến khi đạt áp 
suất xác định và kích thích tạo môi trường plasma để phân tử silan sẽ bị phân rã hoặc kết 
hợp với nhau tạo thành những phần tử trung hoà điện hoặc ion, cuối cùng màng mỏng 
silic được lắng đọng trên bề mặt đế khi các ion và gốc tự do này khuếch tán đến bề mặt 
đế. Màng tạo ra ban đầu có cấu trúc vô định hình, sau đó dưới năng lượng tác đụng của 
các ion H+ tạo ra các hạt mầm tinh thể, rồi từ các mầm này mới tiếp tục phát triển tạo 
nên khối tinh thể. Các mẫu lắng đọng sau đó được phủ lớp oxit dẫn điện trong suốt 
chống phản xạ ITO và tạo điện cực mặt trước và mặt sau để tạo ra pin năng lượng mặt 
trời.  
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(72) ZHOU, Shanhong (CN), CUI, Yinhe (CN), SUN, Yi (CN), LIU, Chaodong (CN), LV, 
Bo (CN), WANG, Min (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Lò đốt kiểu bể chứa ở hạ lưu loại lớn

  (57)    Sáng chế đề xuất lò đốt kiểu bể chứa ở hạ lưu loại lớn, mà bao gồm bể chứa nguyên liệu 
(1), đường lửa (5) được bố trí ở cả hai bên của bể nguyên liệu, thành phía trước, và thành 
phía sau. Đường thu hồi thành phần dễ bay hơi (2) được bố trí trên bể nguyên liệu, 
đường thẳng đứng thu hồi thành phần dễ bay hơi ở thành phía trước (3) được bố trí bên 
trong thành phía trước, và đường thẳng đứng chứa thành phần dễ bay hơi ở thành phía 
sau (4) được bố trí bên trong thành phía sau. Lò đốt theo sáng chế có bể chứa nguyên 
liệu lớn hơn, cũng như diện tích mặt cắt ngang tăng lên, mà vẫn đảm bảo đạt chất lượng 
sản phẩm ở mức tuyệt vời.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm rèm cửa sổ, môđun điều khiển và phương pháp vận hành

tấm rèm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm rèm cửa sổ bao gồm thanh đầu, các lá, phần dưới, các dây treo 
được nối với các bộ cuốn dây và môđun điều khiển. Môđun điều khiển bao gồm các trục 
chủ động thứ nhất và thứ hai, vỏ gắn liền với trục chủ động thứ nhất, chi tiết truyền động 
được nối với trục chủ động thứ hai, bộ hãm được lắp quanh trục chủ động thứ nhất và bộ 
nhả bao gồm cơ cấu tác động. Trục chủ động thứ nhất hoạt động được để điều khiển sự 
dịch chuyển theo phương thẳng đứng của phần dưới và trục chủ động thứ hai hoạt động 
được để điều chỉnh độ nghiêng của các lá. Bộ hãm có trạng thái khóa mà ở trạng thái đó 
nó hãm sự dịch chuyển quay của trục chủ động thứ nhất để giữ phần dưới ở vị trí mong 
muốn, và trạng thái không khóa mà cho phép trục chủ động thứ nhất quay để phần dưới 
hạ xuống nhờ tác dụng của trọng lực. Cơ cấu tác động có trục dọc và hoạt động được để 
dịch chuyển dọc theo trục dọc từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ hai để chuyển bộ hãm từ 
trạng thái khóa sang trạng thái không khóa và cơ cấu tác động khi ở vị trí thứ nhất có thể 
dẫn động trục chủ động thứ hai quay. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp vận hành 
tấm rèm nêu trên.  
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(86) PCT/JP2012/064043 31.05.2012 (87) WO/2013/179434 05.12.2013 
(71) READ CO. LTD.  (JP) 

2-2-1, Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2208143, Japan 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cưa dây có hạt mài cố định, phương pháp sản xuất cưa dây này 

và phương pháp cắt chi tiết gia công sử dụng cưa dây này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cưa dây có hạt mài cố định có thể cải thiện độ chính xác mặt cắt 
của chi tiết gia công, hiệu suất mài và có thể kéo dài tuổi thọ sản phẩm, phương pháp 
sản xuất cưa dây có hạt mài cố định và phương pháp gia công chi tiết gia công bằng 
cách sử dụng cưa dây có hạt mài cố định. Để gắn kết các hạt mài (2) với bề mặt ngoại vi 
của dây lõi kim loại (1), các trục lăn chuyển (18) có các lỗ nhỏ (18a) được điền đầy keo 
dính (3a) sẽ được sử dụng để chuyển keo dính vào bề mặt ngoại vi của dây lõi để tạo 
thành, trên bề mặt ngoại vi, các hàng (li) của lớp kết dính dạng điểm (3), các hàng này 
được xếp dọc trục theo các đường thẳng tại các khoảng cách đều nhau. Các hạt mài được 
gắn kết tạm thời vào các lớp keo dính, sau đó các hạt mài được gắn kết vĩnh cửu với lớp 
kim loại mạ (4) được tạo thành bởi sự kết tủa điện phân.  
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(54) Chế phẩm phân phối dược chất dễ phân hủy sinh học và phương 

pháp điều chế chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân phối dược chất dễ phân hủy sinh học bao gồm 
copolyme ba khối chứa polyeste và polyetylen glycol và copolyme hai khối chứa 
polyeste và polyetylen glycol được khóa mạch, cũng như ít nhất một hoạt chất dùng 
trong dược phẩm hoặc hoạt chất kỵ nước như medroxyprogesteron axetat, 
levonorgestrel, xyclosporin, progesteron hoặc bupivacain.  
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(54) Dụng cụ ép lấy nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ ép lấy nước, dụng cụ này bao gồm vít cấp được bố trí bên 
trong bộ lọc, và ống quét quay tròn được đặt giữa thành bên trong của vỏ và thành bên 
ngoài của bộ lọc, trong đó gờ cố định vít cấp hoặc rãnh cố định vít cấp được tạo ra trên 
phần phía trên của vít cấp và rãnh cố định ống quét quay tròn hoặc gờ cố định ống quét 
quay tròn được tạo ra trên phần phía trên của ống quét quay tròn sao cho gờ cố định vít 
cấp và rãnh cố định ống quét quay tròn được khớp với nhau hoặc rãnh cố định vít cấp và 
gờ cố định ống quét quay tròn được khớp với nhau theo cách ống quét quay tròn được 
dẫn động quay trực tiếp nhờ vít cấp.  
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(11) 41582 

(21) 1-2014-04442 (51) 7 A41D  13/018 

(22) 20.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/062865 20.06.2013 (87) WO 2014/001189 03.01.2014 
(30) TV2012A000124      26.06.2012 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2015 
(71) ALPINESTARS RESEARCH SRL  (IT) 

Via A. De Gasperi, 54, I-31010 Coste di Maser (Treviso), Italy 
(72) Giovanni Mazzarolo (IT), Colin Ballantyne (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lớp lót có cơ cấu bảo hộ bơm phồng được và bộ trang phục 

bảo hộ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới lớp lót bơm phồng được (20) bao gồm bộ điều khiển (26), ít nhất một 
túi bơm phồng được (22) và ít nhất một nguồn khí (24). Lớp lót bơm phồng được (20) có 
phương tiện cho phép tự động (28) được làm thích ứng để chuyển bộ điều khiển (26) từ 

chế độ hoạt động thứ nhất sáng chế độ hoạt động thứ hai và ngược lại. ở chế độ hoạt 
động thứ nhất, bộ điều khiển (26) được thiết lập để bỏ qua bất kỳ tình huống nguy hiểm 
được nhận dạng nào, trong khi ở chế độ hoạt động thứ hai, bộ điều khiển (26) được thiết 
lập để kích hoạt nguồn khí (24) khi một tình huống nguy hiểm được nhận dạng. Phương 
tiện cho phép tự động (28) bao gồm phương tiện tiếp nhận được làm thích ứng để thu 
thập dữ liệu từ ít nhất một nguồn dữ liệu bên ngoài và duy trì bộ điều khiển (26) ở chế 
độ hoạt động thứ nhất trong trường hợp không có dữ liệu thu thập được từ nguồn bên 
ngoài hoặc dữ liệu thu thập được nhận dạng rằng nguồn bên ngoài không tương hợp với 
lớp lót có cơ cấu bảo hộ bơm phồng được (20). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới bộ 
trang phục bảo hộ (1) bao gồm ít nhất một y phục (10) có phương tiện nhận dạng (12), 
và lớp lót bơm phồng được.  
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(11) 41583 

(21) 1-2014-04444 (51) 7 B01D  29/41,  29/66 

(22) 25.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/074684 25.04.2013 (87) WO 2014/000500 03.01.2014 
(30) 201210221911.8      29.06.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2014 
(71) SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP CO., LTD.  (CN) 

Kaidi Building, T1 Jiangxia Avenue, East Lake Hi-Tech Development Zone, Wuhan, 
Hubei 430223, China 

(72) CHEN, Yilong (CN), JIN, Jiaqi (CN), ZHANG, Yanfeng (CN), JIANG, Manyi (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lọc tách bùn-chất lỏng động hiệu suất cao và phương 

pháp lọc sử dụng thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách bùn-chất lỏng động hiệu suất cao và phương pháp lọc 
sử dụng thiết bị này. Thiết bị lọc bao gồm thân lọc hình trụ (1), ống lọc (2a) và lõi lọc 
trên ống lọc (2a) bố trí trong thân lọc hình trụ (1), cửa nạp vật liệu (3) trên thân lọc hình 
trụ (1), cửa xả cặn rắn (4) bố trí ở phần đáy của thân lọc hình trụ (1), và cửa xả chất lọc 
(5) bố trí ở phần giữa phía dưới của thân lọc hình trụ (1), tại đó lõi lọc là nhiều tấm lọc 
(2b) nối với ống lọc (2a), tại đó tấm lọc (2b) là vuông góc với trục dọc của thân lọc hình 
trụ (1) và tại đó đầu trên của ống lọc (2a) được nối với trục quay của động cơ biến đổi 
(7). Phương pháp lọc bao gồm: làm nóng trước thiết bị lọc: sau khi lọc trong khoảng thời 
gian điều chỉnh tốc độ quay của động cơ biến đổi (7); vì vậy loại bỏ lớp mỏng bánh cặn 
lọc trên tấm lọc (2b).  
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(11) 41584 

(21) 1-2015-00003 (51) 7 C08L  23/06, C08K  5/00,  5/01,  

5/3492 
(22) 27.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/TH2013/000027 27.06.2013 (87) WO 2014/003692 A1 03.01.2014 
(30) 1201003247      28.06.2012 TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2015 
(71) THAI PLASTIC AND CHEMICALS PUBLIC CO., LTD.  (TH) 

14th -15th Floors, Rajanakarn Building, 183 South Sathorn Road, Yannawan, Sathorn, 
Bangkok 10120, Thailand 

(72) SUTTHITAVIL, Wannee (TH), KAMPHUNTHONG, Walailuck (TH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hợp phần polyetylen có khả năng liên kết ngang cao 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến hợp phần polyetylen có liên kết ngang cao chứa chất tăng tốc 
liên kết ngang chiếm 0,1-3% trọng lượng của hợp phần polyetylen, trong đó chất tăng 
tốc liên kết ngang này là hợp chất của triallyl xyanurat và dung dịch oligome butadien 
có trọng lượng phân tử trung bình số (Mn) nằm trong khoảng 2.500 đến 3.900. Mục 
đích của sáng chế này là cải thiện hiệu quả liên kết ngang, độ bền, khả năng chịu nhiệt, 
độ co giãn, khả năng xử lý và tốc độ phản ứng liên kết ngang cao hoạt động.  
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(11) 41585 

(21) 1-2015-00005 (51) 7 A01H  1/02, A01G  1/04, C12N  1/14

(22) 10.12.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/007868 10.12.2012 (87) WO2014/020653 06.02.2014 
(30) 2012-169032 31.07.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2015 
(71) HOKUTO CORPORATION  (JP) 

138-1, Minamibori, Nagano-shi, Nagano 381-8533, Japan 
(72) ISHIKAWA, Mariko (JP), INATOMI, Satoshi (JP), OUCHI, Kenji (JP), OKU, Takeshi 

(JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thể lai khác loài của loài Pleurotus spp., phương pháp phát 

triển và phương pháp nuôi cấy thể lai này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp phát triển các loài mới bằng cách lai chéo khác loài từ 
nhóm gồm có P. eryngii (DC.:Fr.) Quel., P. eryngii (DC.:Fr.) Quel. var. elaeoselini, P. 
eryngii (DC.:Fr.) Quel. var. tuoliensis C.J. Mou và P. nebrodensis (DC.:Fr.) Quel., 
không có nguồn gốc Nhật Bản, và P. ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer, có nguồn gốc Nhật 
và các loài mới thu được bằng phương pháp này và sáng chế cũng đề cập đến các loài 
mới Pieurotus spp. mang gen P. eryngii (DC.:Fr.) Quel. và gen P. ostreatus (Jacq.: Fr.) 
Kummer bằng cách lai chéo P. ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer với P. eryngii (DC.:Fr.) 
Quel. var. tuoliensis C.J. Mou, P. nchrodensis (DC.:Fr.) Quel. hoặc P. eryngii (DC.:Fr.) 
Quel. var. ferulae Lanzi, nhờ đó thu được chủng có khả năng lai chéo tiếp với P. eryngii 
(DC.:Fr.) Quel., P. eryngii (DC.:Fr.) Quel. var. elaeoselini hoặc tương tự.  
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(11) 41586 

(21) 1-2015-00007 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/49 

(22) 05.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/065555 05.06.2013 (87) WO/2013/187291 19.12.2013 
(30) 2012-131845 11.06.2012 JP 

2012-131846 11.06.2012 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) MOTEGI, Tomoyuki (JP), MARUYAMA, Hiroshi (JP), MATSUNAGA, Ryuji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Thiết bị chồng sợi và bộ phận thấm hút được sản xuất bằng 

cách sử dụng thiết bị chồng sợi này 

  (57)    Thiết bị chồng sợi (100) theo nội dung của sáng chế bao gồm phần lõm chồng/gom sợi 
(22) trong đó vật liệu dành cho sản phẩm tạo hình được xếp chồng và phần lõm 
chồng/gom sợi được tạo ra trên bề mặt bên ngoài của nó, và xếp chồng vật liệu dành cho 
sản phẩm tạo hình, vật liệu này được truyền tải trên dòng khí được sinh ra bởi lực hút từ 
bên trong, trên bề mặt đáy (22a) của phần lõm (22), phần lõm này được tạo ra trên bộ 
phận dạng rỗ (27) bao gồm nhiều lỗ hút, trong khi truyền tải phần lõm (22) theo một 
chiều. Bộ điều chỉnh (10) được trang bị trên bề mặt bên trong (27b) của bộ phận dạng rỗ 
(27). Bộ điều chỉnh (10) bao gồm nhiều vùng mở, và diện tích của phần đầu vùng mở 
của mỗi vùng mở ở tương đối xa so với bộ phận dạng rỗ (27) là nhỏ hơn so với điện tích 
của phần đầu vùng mở của nó ở tương đối gần so với bộ phận dạng rỗ. Sáng chế cũng đề 
cập đến bộ phận thấm hút được sản xuất bằng cách sử dụng thiết bị chồng sợi này.  
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(21) 1-2015-00021 (51) 7 A01G  1/06 

(22) 06.01.2015 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2015 
(75) 1. Hoàng Văn Tần  (VN)

Thôn 8, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

2. Hoàng Trọng Thủy  (VN) 

Thôn 10, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp ghép chồi cho cây điều

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ghép chồi cho cây điều. Với mục đích, giúp gia tăng 
năng suất, trừ bệnh và kéo dài tuổi thọ cho cây điều, sáng chế đề xuất phương pháp ghép 
chồi cho cây điều đơn giản, chi phí thấp, không cần bảo dưỡng trong điều kiện nghiêm 
ngặt, phương pháp bao gồm các công đoạn: chọn cành điều cần ghép, chọn bo ghép, cắt 
ngọn cành điều để làm chồi ghép, sau đó tiếp tục vạt bỏ một phần lớp ngoài của chồi 
ghép theo chiều dọc sao cho mặt vạt không vượt quá chiều dày lớp vỏ của chồi ghép, vạt 
bỏ một phần lớp ngoài của bo ghép theo chiều dọc sao cho mặt vạt có hình dạng tương 
ứng với hình dạng của mặt vạt trên chồi ghép, ghép bo ghép và chồi ghép: áp hai mặt vạt 
trên chồi ghép và bo ghép, cố định chỗ ghép bằng cách quấn chặt bằng dây mềm, sau đó 
tiếp tục quấn chặt bằng dây mềm đến hết ngọn của bo ghép, và phun thuốc trừ sâu lên 
chồi ghép ngay sau khi ghép chồi. Phương pháp ghép theo sáng chế đơn giản không đòi 
hỏi máy móc thiết bị phức tạp nhưng đạt tỷ lệ chồi sống rất cao, khoảng hơn 90%.  
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(21) 1-2015-00022 (51) 7 C07D 401/14, 413/04, 413/14, 

471/04, 403/04, 513/04, 403/14, 
A61K 31/4439 

(22) 05.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/044247 05.06.2013 (87) WO 2013/184757 12.12.2013 
(30) 1741/DEL/2012      06.06.2012 IN 

61/770,752      28.02.2013 US 
(71) IRM LLC  (US) 

131 Front Street, P.O. Box HM 2899, Hamilton, HM LX, Bermuda 
(72) LELAIS, Gerald (CH), EPPLE, Robert (AT), MARSILJE, III, Thomas H. (US), 

MICHELLYS, Pierre-Yves (US), MCNEILL, Matthew H. (US), LONG, Yun (US), LU, 
Wenshuo (CA), CHEN, Bei (US), BURSULAYA, Badry (US), JIANG, Songchun (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất để điều biến hoạt động của thụ thể yếu tố tăng 

trường biểu bì (EGFR) và chế phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất hữu dụng để điều biến hoạt động của thụ thể yếu tố tăng 
trưởng biểu bì (EGFR) và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(21) 1-2015-00024 (51) 7 C12M  1/16,  1/06 

(22) 05.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/044312 05.06.2013 (87) WO/2013/184800 12.12.2013 
(30) 61/656,175      06.06.2012 US 

61/679,176      03.08.2012 US 
(71) 1. NOVOZYMES BIOAG A/S  (DK) 

Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 
2. NOVOZYMES BIOLOGICALS, INC.  (US) 
5400 Corporate Circle, Salem, Virginia 24153, USA 

(72) ANDERSEN, Claus (DK), KORSHOLM, Lars (US), REZAEI, Farzaneh (US), 
CHANG, Felicia (US), SAADAT, Angie P. (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Thiết bị phản ứng sinh học thể rắn và hệ thống thiết bị phản 

ứng sinh học thể rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng sinh học thể rắn để thuận lợi và tối ưu hóa quy 
trình tự động hóa lên men thể rắn trong khi vẫn duy trì được sự chuyển dịch của vật liệu 
vô trùng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến hệ thống thiết bị phản ứng sinh học thể rắn 
bao gồm các thiết bị phản ứng sinh học này.  
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(21) 1-2015-00029 (51) 7 A61K  36/8964,  36/756,  36/744,  

36/718,  36/708,  36/539,  36/515,  
36/489,  36/42,  36/29,  36/288,  
36/185, A61P  1/00 

(22) 04.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/076709 04.06.2013 (87) WO 2013/182038 12.12.2013 
(30) 201210185004.2      06.06.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2015 
(71) 1. SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY  (CN) 

No.800 Dongchuan Rd, Minhang District, Shanghai 200240, China 
2. PERFECT (CHINA) CO., LTD.  (CN) 
Dongming north Rd, Shiqi District, Zhongshan City, Guangdong 528420, China 

(72) ZHAO, Liping (CN), ZHANG, Xu (CN), ZHANG, Menghui (CN), ZHAO, Yufeng 
(CN), PANG , Xiaoyan (CN), ZHANG, Xiaojun (CN), WANG, Linghua (CN), NING, 
Guang (CN), LI, Xiaoying (CN), ZHANG, Yifei (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng để cải thiện quần thể vi sinh vật ở đường ruột

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để cải thiện quần thể vi sinh vật ở đường ruột. Chế 
phẩm này có khả năng làm tăng chọn lọc quần thể vi sinh vật ở đường ruột thứ nhất 
đồng thời làm giảm quần thể vi sinh vật thứ hai ở đối tượng, trong đó quần thể vi sinh 
vật đường ruột thứ nhất có chứa vi khuẩn sản xuất axit béo mạch ngắn (SCFA) và quần 
thể vi sinh vật đường ruột thứ hai có chứa vi khuẩn sản xuất nội độc tố. 
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407 

(11) 41591 

(21) 1-2015-00069 (51) 7 A61F  13/496 

(22) 20.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/003839 20.06.2013 (87) WO 2014/002439 A1 03.01.2014 
(30) 2012-143515 26.06.2012 JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) FUKASAWA, Jun (JP), HASHIMOTO, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút. Tã lót (1) bao gồm tấm eo phía trước và phía sau 
(20, 30) làn lượt xác định vùng eo phía trước và phía sau (12, 13) tấm đũng (40) xác 
định vùng đũng (14) và cấu trúc thấm hút (50) được định vị trên mặt bên trong của tấm 
đũng (40) và kéo dài theo chiều dọc (Y). Tấm đũng (40) có tấm nền (41) và cặp tấm ở 
chân (42) được gắn vào cả hai phần mép bên của tấm nền (41). Trong các vùng lân cận 
của phần đầu phía trước và phía sau (40A, 40B) của tấm đũng (40), các vùng nối thứ 
nhất kéo dài theo chiều ngang (X) từ tấm nền (41) qua các phần mép bên bên ngoài 
(42C) của các tấm ở chân (42) tương ứng được tạo ra. Qua các vùng nối này, tấm đũng 
(40) được nối với tấm eo phía trước và phía sau (20, 30). Các tấm phủ (61, 62) thích hợp 
để phủ phần đầu phía trước và phía sau (40A, 40B) được nối với tấm đũng bên trong 
(43) của tấm đũng (40) qua các vùng nối thứ hai. Các tấm phủ (61, 62) kéo dài ra phía 
ngoài theo chiều ngang (X) qua các vùng nối thứ nhất.  
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(11) 41592 

(21) 1-2015-00079 (51) 7 A61K  31/405,  31/455, A61P  35/00, 

A61K  9/00 
(22) 14.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/062363 14.06.2013 (87) WO2013/186355 19.12.2013 
(30) 10 2012 011 890.2      15.06.2012 DE 
(71) CONARIS RESEARCH INSTITUTE AG  (DE) 

Schauenburgerstr. 116 24118 Kiel, Germany 
(72) WAETZIG, Georg (DE), SEEGERT, Dirk (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm chứa axit nicotinic vμ/hoÆc nicotinamit vμ/hoÆc 

tryptophan để gây tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường 

ruột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa axit nicotinic, nicotinamit, tryptophan hoặc các 
hợp chất liên quan để gây tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột. Theo một số 
phương án, dược phẩm giải phóng một phần hoặc hoàn toàn vào ruột non hoặc ruột già.  
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(11) 41593 

(21) 1-2015-00086 (51) 7 A61K  9/10,  9/14,  38/00, A61P  

31/18 
(22) 15.03.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/032510 15.03.2013 (87) WO 2013/187984 19.12.2013 
(30) 61/659,368      13.06.2012 US 
(71) EVOFEM, INC.  (US) 

Evofem, Inc., 8910 University Center Lane, Suite 120, San Diego, California 92122, 
United States of America 

(72) Wendell GUTHRIE (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt vi khuẩn và kháng virut có tác dụng ngừa thai 

và màng ngăn chứa chế phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tác dụng ngừa thai đồng thời tăng cường hiệu quả diệt 
khuẩn. Chế phẩm theo sáng chế có mục đích vừa ngăn ngừa sự mang thai vừa làm giảm 
nguy cơ lan tràn bệnh lây truyền qua đường tình đục. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
chế phẩm diệt vi khuẩn và kháng virut có tác dụng ngừa thai có tác dụng hiệp đồng bao 
gồm sự kết hợp của thuốc diệt vi khuẩn có tác dụng ngừa thai và thuốc kháng virut trong 
chất mang có tính axit mà tăng cường hiệu quả của cả thuốc diệt vi khuẩn có tác dụng 
ngừa thai và thuốc kháng virut.  
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(11) 41594 

(21) 1-2015-00095 (51) 7 A61F  13/496,  13/15,  13/49 

(22) 12.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/066220 12.06.2013 (87) WO/2013/191058 27.12.2013 
(30) 2012-141397 22.06.2012 JP 
(71) KAO CORPORATION   (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) KOBAYASHI, Kenji (JP), IWASAKI, Atsushi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Đồ lót dạng quần và phương pháp sản xuất đồ lót này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ lót dạng quần bao gồm phần trước được làm thích ứng để quấn 
quanh phần trước của người sử dụng, phần đũng được làm thích ứng để quấn quanh 
vùng đũng của người sử dụng, phần sau được làm thích ứng để quấn quanh phần sau của 
người sử dụng và quanh các mép ngang của phần trước và phần sau để tạo thành dạng 
quần, trong đó phần trước và phần sau được cấu thành bởi mỗi lớp bọc ngoài trong đó, 
vật liệu dạng tấm thứ nhất và vật liệu dạng tấm thứ hai được cán mỏng, nhiều mảnh vật 
liệu dạng tấm thứ nhất được bố trí theo hướng chiều dài của lớp bọc ngoài sao cho nhiều 
mảnh vật liệu dạng tấm thứ nhất nằm liền kề và không chồng chéo nhau, và lớp bọc 
ngoài có tính đàn hồi theo hướng quanh eo.  
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(11) 41595 

(21) 1-2015-00096 (51) 7 B66C  19/00,  17/06, B65G  47/90 

(22) 12.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/054801 12.06.2013 (87) WO 2013/186713 A1 19.12.2013 
(30) TV2012A000116 13.06.2012 IT 
(75) TONCELLI, DARIO  (IT) 

Via San Pancrazio, 3, I-36061 Bassano del Grappa (VI), Italy 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị di chuyển tấm, kho, phương pháp bố trí tấm trong kho 

và phương pháp tạo ra kiện tấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (12) để di chuyển tấm cứng bao gồm cơ cấu trượt thứ nhất 
(14) có bộ phận nhấc (16) thích hợp để di chuyển tấm. Cơ cấu trượt thứ nhất (14) được 
bố trí trên cụm đỡ (18) để có thể di chuyển theo phương nằm ngang bên trên diện tích 
làm việc (20) bằng bộ phận dẫn động thứ nhất (22). Bộ phận nhấc (16) được thiết kế để 
di chuyển theo phương thẳng đứng về phía hoặc xa khỏi diện tích làm việc (20). Thiết bị 
(12) còn có cơ cấu trượt thứ hai (24) gồm mặt đỡ (26) dùng cho các tấm. Cơ cấu trượt 
thứ hai (14) được bố trí trên cụm đỡ (18) để có thể di chuyển theo phương nằm ngang 
bên trên diện tích làm việc (20) bằng bộ phận dẫn động thứ hai (28). Cơ cấu trượt thứ 
nhất (14) được thiết kế để di chuyển theo phương nằm ngang độc lập với cơ cấu trượt thứ 
hai (24). Cơ cấu trượt thứ nhất (14) được thiết kế để bố trí tấm trên cơ cấu trượt thứ hai 
(24) và nhấc tấm ra khỏi cơ cấu trượt thứ hai (24). Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến 
kho, phương pháp bố trí tấm trong kho và phương pháp tạo ra kiện tấm bằng thiết bị di 
chuyển tấm này.  
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(11) 41596 

(21) 1-2015-00109 (51) 7 C07H  1/00, A61P  37/00 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2015 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt

Nam  (VN) 

Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quốc Vượng (VN), Vũ Văn Chiến (VN), Nguyễn Thị Huế (VN), Phạm Thị 

Hằng (VN), Phạm Văn Cường (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Châu Văn Minh (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp hợp chất alphitonin-4-O-B-D-

glucopyranosit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp hợp chất alphitonin-4-O--D- glucopyranosit từ 
taxifolin. Trong đó, quy trình theo sáng chế bao gồm các bước: (i) điều chế hợp chất 
alphitonin từ taxifolin; (ii) glucosyl hóa alphitonin bằng tác nhân 2,3,4,6-tetra-O-axetyl-

-D-glucopyranosyl bromua thu được hợp chất 2,4,6- trihydroxy-2-[(3',4'-

dihydroxyphenyl)metyl]-3(2H)-benzofuranon-4-yl--D- tetraaxetylglucopyranosit (hợp 
chất 4); và (iii) khử nhóm bảo vệ ở phần đường của hợp chất (4) thu được hợp chất 

alphitonin-4-O--D-glucopyranosit. Quy trình theo sáng chế có thể tổng hợp được hợp 

chất alphitonin-4-O--D-glucopyranosit từ taxifolin, là hợp chất sẵn có trên thị trường 
hoặc thu được từ nguồn nguyên liệu sẵn có, chẳng hạn như thu được từ rễ cây Thổ phục 
linh (Smilax glabra Roxb.).  
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(11) 41597 

(21) 1-2015-00111 (51) 7 C07D  215/233,  401/12,  413/12, 

A61K  31/47,  31/4709, A61P  35/00 
(22) 24.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/063118 24.06.2013 (87) WO2014/001247 03.01.2014 
(30) 12004764.2      26.06.2012 EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) NGUYEN, Duy  (DE), MUNO, Klara  (DE), KUNZER, Helga (DE), KUNZER, Erich 

(DE), KUNZER, Martin (DE), BERNSDORF, Christel (DE), FAUS GIMENEZ, 
Hortensia (ES), BADER, Benjamin (DE), KOHR, Silke (DE), FRITSCH, Martin (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất N-[4-(quinolin-4-

yloxy)xyclohexyl(metyl)](hetero)arylcarboxamit làm chất 

đối kháng thụ thể androgen, quy trình điều chế nó và dược 

phẩm chứa hợp chất này 

  (57) Sáng chế đề cập đến hợp chất N-[4-(quinolin-4- 
yloxy)xyclohexyl(metyl)](hetero)arylcarboxamit, hợp chất trung gian và quy trình điều 
chế chúng, hợp chất này được sử dụng để bào chế dược phẩm và để điều trị và/hoặc ngăn 
ngừa bệnh, đặc biệt là bệnh tăng sinh quá mức.  
 

 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
414 

(11) 41598 

(21) 1-2015-00124 (51) 7 C09K  21/12, C08G  18/44, C08K  

5/523,  3/32 
(22) 05.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/044202 05.06.2013 (87) WO 2013/191902 A1 27.12.2013 
(30) 61/660,869      18.06.2012 US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Chetan M. MAKADIA (US), Ann GIOVANITTI-JENSEN (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt làm chậm cháy không chứa 

halogen, phương pháp sản xuất chế phẩm polyuretan này, 

phương pháp làm tăng chỉ số oxy giới hạn và chất phụ gia làm 

tăng chỉ số oxy giới hạn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt (TPU) làm chậm cháy, cụ thể là đề 
cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt làm chậm cháy chứa chất làm chậm cháy không 
chứa halogen. Chế phẩm TPU theo sáng chế là hữu dụng trong các ứng dụng cần hiệu suất 
đốt cao, tùy ý có tính chất ít tạo khói và có độ bền kéo cao, chẳng hạn trong ứng dụng để 
sản xuất dây dẫn và dây cáp, ứng dụng tạo màng, ứng dụng tạo khuôn và các ứng dụng 
khác tương tự.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm tăng chỉ số oxy giới hạn (LOI) của 
chế phẩm TPU làm chậm cháy nêu trên, phương pháp sản xuất chế phẩm TPU làm chậm 
cháy có chỉ số oxy giới hạn (LOI) cao và chất phụ gia làm tăng LOI của chế phẩm TPU 
làm chậm cháy này.  
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(21) 1-2015-00137 (51) 7 C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 

35/00 
(22) 03.07.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/064017 03.07.2013 (87) WO2014/009219 16.01.2014 
(30) 12175640.7      10.07.2012 EP 

12185590.2      24.09.2012 EP 
13170585.7      05.06.2013 EP 

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 
Mullerstr. 178, 13353 Berlin, Germany 

(72) SCHULZE, Volker (DE), MAIS, Franz-Josef (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và hợp chất trung gian để điều chế hợp chất 

triazolopyridin được thế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế các hợp chất triazolopyridin được thế có công 
thức chung (I)  
 

 
 

Như được mô tả và xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng như các hợp chất trung gian 
hữu dụng để điều chế các hợp chất này.  
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(21) 1-2015-00139 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/14 
(22) 24.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/067229 24.06.2013 (87) WO 2014/002941 A1 03.01.2014 
(30) 2012-142692 26.06.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) KOBAYASHI, Yukiko (JP), SAKURADA, Eisaku (JP), HAYASHI, Kunio  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng có độ bền cao chứa, theo khối lượng, C: 0,050-
0,200%, Si: 0,01-1,5%, Mn: 1,0-3,0%, B: 0,0002-0,0030%, Ti: 0,03-0,20%, P: giới hạn 
là 0,05% hoặc thấp hơn, S: giới hạn là 0,005% hoặc thấp hơn, Al: giới hạn là 0,5% hoặc 
thấp hơn, N: giới hạn là 0,009% hoặc thấp hơn, và một hoặc nhiều nguyên tố với lượng 
như sau Nb: 0,01-0,20%, V: 0,01-0,20%, và Mo: 0,01-0,20%, lượng còn lại là Fe và các 
tạp chất không tránh được. Đối với tấm thép cán nóng có độ bền cao này tỷ lệ giữa độ 
dài của biên giới hạt tinh thể góc nhỏ mà là biên giới có góc định hướng tinh thể là 5o 
hoặc lớn hơn nhưng thấp hơn 15o so với độ dài của biên giới hạt tinh thể góc lớn mà là 
biên giới có góc định hướng tinh thể là 15o hoặc cao hơn là 1:1 đến 1:4, tổng lượng thiên 
tích C và B trên biên giới hạt góc lớn là 4 đến 20 nguyên tử/nm2, độ bền kéo là 850 MPa 
hoặc cao hơn, và tỷ lệ giãn lỗ là 25% hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất tấm thép này.  
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(22) 19.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/065611 19.06.2012 (87) WO 2013/190634 A1 27.12.2013 
(71) 1. FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257, Japan 
2. FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257, Japan 

(72) Hiroshi OGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cuốn vòng tanh lốp và bộ phận điều chỉnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuốn vòng tanh lốp cuốn dây quanh chu vi của lõi cuốn (12) 
bằng cách xoay trục xoay (11) để tạo thành vòng tanh lốp. Lõi cuốn (12) bao gồm mảnh 
lõi cuốn cố định (13) được cố định vào trục xoay (11), và mảnh lõi cuốn tách rời (14) 
được ghép vào mảnh lõi cuốn cố định (13) để dịch chuyển được lại gần và ra xa khỏi 
mảnh lõi cuốn cố định (13), sao cho lõi cuốn (12) được tạo cấu hình để có thể tăng và 
giảm độ dài chu vi của lõi cuốn (12). Thiết bị cuốn vòng tanh lốp bao gồm bộ phận điều 
chỉnh (21) có thể được thay vị trí để thiết lập khoảng cách tách rời (L) của mảnh lõi 
cuốn tách rời (14) so với mảnh lõi cuốn cố định (13) khi thay đổi đường kính cuốn của 
vòng tanh lốp cần tạo, và tấm gia cố (17) và bu lông định vị (19), má kẹp mảnh lõi cuốn 
tách rời (14) vào mảnh lõi cuốn cố định (13).  
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(21) 1-2015-00143 (51) 7 B29D  30/48, B21F  37/00 

(22) 20.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/065772 20.06.2012 (87) WO 2013/190667 A1 27.12.2013 
(71) 1. FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257, Japan 
2. FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257, Japan 

(72) Chikara TAKAGI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cuốn dây nối vòng tanh lốp

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cuốn dây nối vòng tanh lốp bao gồm con lăn cấp dẫn (11), 
cấp vòng tanh lốp (B), được tạo ra bằng cách cuốn dây (W) nhiều lần, theo hướng chu vi 
của vòng tanh lốp (B), chi tiết kẹp (17) kẹp đầu bắt đầu (Sa) của dây nối (S), và bộ phận 
xoay (13) xoay qua mặt trong và mặt ngoài của vòng tanh lốp (B) trong khi giữ dây nối 
(S). Trong thiết bị cuốn dây nối vòng tanh lốp, trong khi vòng tanh lốp (B) được cấp theo 
hướng chu vi, thì bộ phận xoay (13) được xoay qua mặt trong và mặt ngoài của vòng 
tanh lốp (B) để cuốn dây nối (S) theo hình xoắn ốc quanh vòng tanh lốp (B). Chi tiết kẹp 
(17) nằm ở phía trước của bộ phận xoay (13) theo chiều cấp (D) của vòng tanh lốp (B).  
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(21) 1-2015-00148 (51) 7 A61K  8/25,  8/73, A61Q  11/00 

(22) 29.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2012/044832 29.06.2012 (87) WO2014/003776 03.01.2014 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) MELLO, Sarita (BR), PRENCIPE, Michael (US), FISHER, Steve (US), LAMBERT, 

Pierre (BE), DELVENNE, Jean-Paul (BE), VOGT, Robert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng và phương pháp sản xuất chế 

phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề xuất chế phẩm chăm sóc răng miệng có hàm lượng nước cao gồm bột nhám 
silic oxit và hỗn hợp chứa xenluloza vi tinh thể và xenluloza carboxymetyl, và phương 
pháp sản xuất chế phẩm này.   
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(11) 41604 

(21) 1-2015-00156 (51) 7 C07D  401/06, A61K  31/40,  31/44, 

C07D  209/08,  209/10 
(22) 15.07.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/001530 15.07.2013 (87) WO 2014/013309 A1 23.01.2014 
(30) 61/672,455 17.07.2012 US 

61/748,874 04.01.2013 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO. 2) LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) TURNBULL, Philip, Stewart (CA), CADILLA, Rodolfo (ES) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất indolcacbonitril dùng để làm chất điều biến thụ thể 

androgen chọn lọc và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phi steroit, cụ thể là hợp chất indol cacbonitril mà là chất 
điều biến thụ thể androgen, và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(21) 1-2015-00159 (51) 7 C12P  21/00, C12N  9/24 

(22) 10.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/FR2013/051340 10.06.2013 (87) WO2013/190214 27.12.2013 
(30) 12/01730      18.06.2012 FR 
(71) IFP ENERGIES NOUVELLES  (FR) 

1 & 4 avenue du Bois-PrÐau, F-92852 Rueil-malmaison, France 
(72) BEN CHAABANE, Fadhel  (FR), LOURET, Sylvain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất hệ enzym từ cặn pha lỏng của quá trình 

chuyển hóa sinh hóa vật liệu lignoxenluloza 

(57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hệ enzym dùng vi sinh vật phân hủy xenluloza 
gồm hai pha:  
pha a) để sinh trưởng vi sinh vật nêu trên trong bình kín với sự có mặt của dung dịch 
sinh trưởng chứa cacbon;  
pha b) để sản xuất hệ enzym nêu trên được thực hiện bằng cách dùng dung dịch sản xuất 
chứa cacbon, nồng độ của cơ chất cacbon của dung dịch này là nằm trong khoảng từ 150 
đến 400 g/lít, dung dịch sản xuất chứa cacbon nêu trên chứa cơ chất cacbôn cảm ứng;  
khác biệt ở chỗ cơ chất cacbon cảm ứng nêu trên là cặn bã pha lỏng thu được từ bước xử 
lý sơ bộ chất liệu lignoxenluloza, mà oligome đường có 5 cacbon của cặn bã này chiếm 
ít nhất 1% khối lượng tổng các loại đường có mặt trong cặn bã pha lỏng nêu trên, và ít 
nhất 0,3% khối lượng tổng các loại đường có mặt trong dung dịch sản xuất chứa cacbon 
nêu trên.  
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(21) 1-2015-00169 (51) 7 A61K  9/20,  31/567 

(22) 21.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/063010 21.06.2013 (87) WO 2013/190097 A1 27.12.2013 
(30) FI2012A000127      21.06.2012 IT 
(71) VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A  (IT) 

Via G. Morgagni 2, I-47864 Pennabilli, Italy 
(72) VALDUCCI, Roberto (IT), AVANESSIAN, Serozh (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm để bào chế viên nén giải phóng tức thì dùng qua 

đường miệng chứa mifepriston liều thấp, viên nén thu được và 

quy trình bào chế viên nén này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để bào chế viên nén giải phóng tức thì dùng qua đường 
mìệng chứa mifepriston liều thấp, viên nén thu được và quy trình bào chế viên nén này. 
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(71) 1. AHN-GOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 
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2. BAMICHEM CO., LTD.  (KR) 
#303, Central Laboratory, Incheon University, Academy-ro 119, Yeonsu-gu, Incheon 
406-772, Republic of Korea 
3. INCHEON UNIVERSITY INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION 
FOUNDATION  (KR) 
#11 12, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon 406-772, Republic of Korea 

(72) AHN, Soon Kil (KR), AUH, Jin (KR), CHOI, Nam Song (KR), HAN, Chang Kyun 
(KR), KIM, Tae-Jeong (KR), PAE, Kamsa (KR), SHIN, Young June (KR), HAN, 
Dong-Oh (KR), HAN, Cheol Kyu (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất có hoạt tính ức chế enzym 11B-HSD1 hoặc muối dược 

dụng của nó, phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm 

chứa hợp chất này làm hoạt chất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hoặc muối dược dụng của nó có hoạt tính ức chế enzym 

11-HSD1, phương pháp điều chế hợp chất này, và dược phẩm chứa hợp chất này làm 
hoạt chất. Do hợp chất theo sáng chế có tác dụng ức chế chọn lọc hoạt tính của enzym 

11-HSD1 (enzym 11- hydroxysteroit dehydrogenaza typ 1), hợp chất này có thể được 

sử dụng có hiệu quả làm chất để điều trị bệnh do sự hoạt hóa quá mức enzym 11- 
HSD1 gây ra như bệnh tiểu đường typ II không phụ thuộc insulin, tình trạng kháng 
insulin, bệnh béo phì, bệnh rối loạn lipit, hội chứng chuyển hóa, và các bệnh hoặc tình 
trạng bệnh khác do hoạt tính quá mức của glucocorticoit gây ra.  
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(21) 1-2015-00180 (51) 7 B29D  30/48, B21F  37/00 

(22) 22.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/066006 22.06.2012 (87) WO 2013/190696 A1 27.12.2013 
(71) 1. FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257 Japan 
2. FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257 Japan 

(72) Kihachiro NISHIDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cuốn 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bi cuốn bao gồm tấm đế (23) được xoay bởi trục xoay (22), và các 
chạc bánh răng (25). Các chạc bánh răng được bố trí nằm trong vùng hình vòng tròn 
tương ứng với chu vi ngoài của tấm đế (23) và được đỡ trên tấm đế (23) để tương ứng với 
các hình dạng thu được bằng cách chia vùng hình vòng tròn thành các phần theo hướng 
chu vi của tấm đế (23) và để cho phép chuyển động theo hướng tâm của tấm đế (23). 
Cùng với chuyển động xoay của tấm đế (23), dây (W) được cuốn trên chu vi ngoài của 
các chạc bánh răng (25), mà xoay liền khối cùng tấm đế (23), để tạo ra vòng tanh lốp 
(B). Thiết bị cuốn bao gồm trục thao tác (26) được xoay bởi cần điều khiển (30), và các 
cơ cấu chuyển đổi (31) được bố trí giữa trục thao tác (26) và mỗi chạc bánh răng (25). 
Các cơ cấu chuyển đổi truyền và chuyển đổi chuyển động xoay của trục thao tác (26) 
thành sự chuyền động của mỗi chạc bánh răng (25) theo hướng tâm của tấm đế (23). 
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(30) 2012-139463 21.06.2012 JP 

2013-065653 27.03.2013 JP 
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(72) SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kiểm soát loài gây hại chân đốt và phương pháp kiểm 

soát loài gây hại chân đốt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát loài gây hại chân đốt chứa hợp chất được thể 
hiện bằng công thức (I)  
 

 
 

trong đó mỗi ký hiệu được định nghĩa trong phần mô tả,  
hợp chất được thể hiện bằng công thức (II)  
 

 
 
trong dó Al là nhóm metyl và A2 là nguyên tử clo hoặc nhóm xyano và một hoặc các hợp 
chất dược chọn từ nhóm (A);  
nhóm (A): nhóm bao gồm isotianil, probenazol, tiadinil, trixyclazol, orysastrobin và 
pyroquilon; và sáng chế cũng đề cập đến phương pháp kiểm soát loài gây hại chân đốt 
dựa trên chế phẩm kiểm soát loài gây hại chân đốt. Chế phẩm kiểm soát loài gây hại 
chân đốt theo sáng chế có hiệu quả kiểm soát vượt trội đối với các loài gây hại chân đốt.  
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(72) YATES, Andrew, Jeffrey (GB), CLIPSTONE, James, Gregory (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng chứa kháng thể dùng để điều trị bệnh tự 

miễn và phương pháp làm giảm độ nhớt của dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng chứa kháng thể dùng để điều trị bệnh tự 
miên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật chứa chứa dược phẩm, kit chứa vật chứa và 
phương pháp làm giảm độ nhớt của dược phẩm này.  
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(KR), KWON, Ho Seok (KR), LEE, Jae Woong (KR), JOO, Jeong Ho (KR), KIM, 
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(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Tiền chất rebamipit, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa 

tiền chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất tiền chất rebamipit và phương pháp điều chế tiền chất này. Sáng chế 
còn đề xuất dược phẩm chứa tiền chất rebamipit làm hoạt chất. Tiền chất rebamipit theo 
sáng chế có tỷ lệ hấp thu tăng 25 lần so với rebamipit và có thể dùng để phòng hoặc điều 
trị bệnh loét dạ dày, viêm dạ dày cấp tính, viêm dạ dày mãn tính, khô mắt, ung thư, 
thoái hoá khớp, viêm khớp dạng thấp, hoặc béo phì.  
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(11) 41612 

(21) 1-2015-00213 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 20.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/EP2013/062869 20.06.2013 (87) WO 2013/190036 A1 27.12.2013 
(30) 12173054.3      21.06.2012 EP 

13159647.0      15.03.2013 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) MITREV, Pande (CH), BADERTSCHER, Thomas (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Sản phẩm hút thuốc để sử dụng trong cơ cấu sinh khí dung, 

phương pháp sử dụng sản phẩm hút thuốc nêu trên và hệ 

thống sinh khí dung bao gồm cơ cấu sinh khí dung nêu trên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm hút thuốc (10) sử dụng trong cơ cấu sinh khí dung bao 
gồm chất nền tạo khí dung (20) được đặt tại điểm mút ngược (80) của sản phẩm hút 
thuốc; và bộ phận hỗ trợ (30) được đặt xuôi trực tiếp với chất nền tạo khí dung (20). Bộ 
phận hỗ trợ (30) tiếp xúc với chất nền tạo khí dung (20) và chất nền tạo khí dung (20) 
được cấu tạo để có thể thấm qua bởi bộ phận làm nóng của cơ cấu sinh khí dung có 
đường kính nằm trong khoảng 40% và 70% đường kính của chất nền tạo khí dung mà 
không làm biến dạng đáng kể sản phẩm hút thuốc. Bộ phận hỗ trợ được cấu tạo để ngăn 
cản sự chuyển động xuôi của chất nền tạo khí dung khi đưa bộ phận làm nóng của cơ 
cấu sinh khí dung vào chất nền tạo khí dung. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống sinh khí 
dung bao gồm cơ cấu sinh khí dung nêu trên và phương pháp sử dụng sản phẩm hút 
thuốc nêu trên. 
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(11) 41613 

(21) 1-2015-00233 (51) 7 C10L  1/234, C10M  145/04 

(22) 19.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/046600 19.06.2013 (87) WO/2013/192320 27.12.2013 
(30) 61/663,178      22.06.2012 US 

13/919,671      17.06.2013 US 
(71) BAKER HUGHES INCORPORATED  (US) 

P.O. Box 4740 Houston, TX 77210, United States of America 
(72) DUFFY, Richard (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và hỗn hợp làm giảm sự tích tụ của thành phần 

kết cặn vảy trong chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm sự tích tụ của các thành phần kết cặn vảy 
trong chất lỏng. Sự tích tụ này có thể được ngăn ngừa khi chất phụ gia tiếp xúc với chất 
lỏng, ví dụ, bằng cách phủ chất phụ gia cho giếng khoan trước khi khai thác chất lỏng 
hoặc bổ sung trực tiếp chất phụ gia vào chất lỏng khai thác được, v.v.. Chất phụ gia có 
thể bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, copolyme khối có ít nhất hai thành phần. 
Thành phần thứ nhất có thể là monome mang điện tích, và thành phần thứ hai có thể là 
monome acrylat của rượu béo mạch dài. Theo một phương án khác, chất lỏng có thể là 
chất lỏng hydrocacbon, và thành phần kết cặn vảy có thể là hoặc bao gồm, nhưng không 
chỉ giới hạn ở sáp, parafin, asphanten, nhựa, và hỗn hợp của chúng.  
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(11) 41614 

(21) 1-2015-00240 (51) 7 C07D  307/00, A61K  36/00, A61P  

37/00 
(22) 23.01.2015 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.01.2015 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 

Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quốc Vượng (VN), Vũ Văn Chiến (VN), Nguyễn Thị Huế (VN), Phạm Thị 

Hằng (VN), Phạm Văn Cường (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Châu Văn Minh (VN) 
(54) Dẫn xuất axetonitril của auronol và quy trình tổng hợp dẫn 

xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất axetonitril của auronol có công thức chung (I) dưới đây:  
 
 

 
 
 

trong đó, R là H- hoặc OH- ; X là H- hoặc -CH2-CN. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
quy trình tổng hợp dẫn xuất này.  
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(11) 41615 

(21) 1-2015-00243 (51) 7 C08J  5/18 

(22) 24.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/067212 24.06.2013 (87) WO2014/002934 03.01.2014 
(30) 2012-146802 29.06.2012 JP 

2012-180972 17.08.2012 JP 
(71) TOYOBO CO., LTD.  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 
(72) KINOSHITA, Osamu (JP), YAMADA, Kouji (JP), TAGA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polypropylen kéo căng được

  (57)     Sáng chế đề xuất màng polypropylen được kéo căng có độ co ngót thấp có thể so sánh 
với độ co ngót của PET ở 150oC và độ cứng ở mức cao. Màng polypropylen được kéo 
căng chủ yếu bao gồm nhựa polypropylen, trong đó màng polypropylen được kéo căng 
có tỷ lệ co ngót do nhiệt bằng 9% hoặc nhỏ hơn ở 150oC theo hướng MD và hướng TD, 
cường độ va đập bằng 0,6J hoặc lớn hơn, và độ mờ bằng 6% hoặc nhỏ hơn.  
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(11) 41616 

(21) 1-2015-00245 (51) 7 E04G  21/32,  3/00,  3/18 

(22) 26.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/AU2013/000689 26.06.2013 (87) WO 2014/000034 A1 03.01.2014 
(30) 2012902703      26.06.2012 AU 
(71) FORM 700 PTY LTD.  (AU) 

270 Blackshaws Road, Altona North, 3025 Victoria, Australia 
(72) ROSATI, Wasyl (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm màn chắn an toàn

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm màn chắn an toàn để sử dụng ở cạnh tòa nhà cao tầng trong khi 
xây dựng nhà, và cụ thể là đến phương tiện để đỡ màn chắn an toàn tương ứng với tòa 
nhà. Cụm màn chắn an toàn theo sáng chế bao gồm đế để cố định tương ứng với tấm lắp 
của tòa nhà, khung phụ thuộc vào đế để treo mép của tấm lắp, và màn chắn an toàn phụ 
thuộc vào khung để được cách quãng theo phương nằm ngang từ mép của tấm lắp, trong 
đó khung được làm thích ứng để đỡ người ở vị trí giữa mép của tấm lắp và màn chắn an 
toàn.  
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(11) 41617 

(21) 1-2015-00260 (51) 7 A61K  39/09 

(22) 24.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/047282 24.06.2013 (87) WO2014/004361 03.01.2014 
(30) 61/664,935      27.06.2012 US 
(71) MERIAL LIMITED  (US) 

3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
(72) BEY, Russell, F. (US), LAWRENCE, Paulraj, Kirubakaran (US), SIMONSON, Randy, 

R. (US), SIRIGlREDDY, Kamesh, Reddy (US), McKEOWN, Danielle, A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Streptococcus suis (S. suis) nhược độc có khả năng tạo 

đáp ứng miễn dịch ở lợn để chống gây nhiễm S. suis và chế 

phẩm miễn dịch chứa chủng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng Streptococcus suis (S. suis) nhược độc có khả năng tạo đáp 
ứng miễn dịch ở lợn để chống gây nhiễm S. suis và chế phẩm miễn dịch chứa chủng này. 
Sáng chế còn đề cập đến các đột biến được gây ra bằng cách gây đột biến trong các gen 
S.suis, hữu ích trong việc tạo ra các chủng vi khuẩn S. suis nhược độc mới.  
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(11) 41618 

(21) 1-2015-00261 (51) 7 C22B  3/06,  23/00, B09B  3/00 

(22) 26.01.2015 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2015 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro)  

(VN) 

Số 4, Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Phúc Nguyên (VN), Nguyễn Sura (VN), Lương Ngọc Thủy (VN), Nguyễn Văn 

Hiếu (VN) 
(54) Phương pháp thu hồi niken từ chất xúc tác thải chỉ chứa niken 

trong pha hoạt tính và phương pháp sản xuất chất xúc tác 

dùng để xử lý cacbon monoxit và hyđrocacbon trong khói 

thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi niken từ chất xúc tác thải chỉ chứa niken trong 
pha hoạt tính, phương pháp này bao gồm các bước:  
(i) hòa tách niken chứa trong chất xúc tác thải bằng dung dịch axit HNO3 nồng độ từ 1 
đến 2M, ở nhiệt độ từ 80 đến 106oC trong thời gian từ 0,5 đến 2 giờ và tỷ lệ chất xúc tác 
thải/dung dịch axit nằm trong khoảng từ 1/10 đến 1/30 (kg chất xúc tác thải/L dung dịch 
axit) để tạo ra dung dịch chứa muối niken; 
(ii) lọc bỏ cặn rắn ra khỏi dung dịch chứa muối niken thu được ở bước (i) để tạo ra dung 
dịch chứa chủ yếu muối niken, trong đó chất xúc tác thải là chất xúc tác thải chưa trải 

qua quá trình đốt cốc và có cỡ hạt > 200m và tốc độ khuấy trong bước (i) được khống 
chế không lớn hơn 400 vòng/phút. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác từ dung dịch chứa 
muối niken thu được từ phương pháp thu hồi niken từ chất xúc tác thải chỉ chứa niken 
trong pha hoạt tính.  
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(11) 41619 

(21) 1-2015-00264 (51) 7 C10J  3/46, C10K  1/28 

(22) 26.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/047851 26.06.2013 (87) WO/2014/004646 03.01.2014 
(30) 61/664,415      26.06.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2015 
(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.  (US) 

1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096, United States of America 
(72) KEELER, Clifton, G. (US), WILLIAMS, Chancelor, L. (US), BUSTAMANTE, Ivan, 

O. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình và hệ thống khí hóa hai giai đoạn

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống khí hóa hai giai đoạn mà làm giảm chi phí và 
độ phức tạp của kết cấu và gia tăng độ tin cậy, trong khi duy trì hiệu quả bằng cách thực 
hiện việc làm nguội nhanh bằng hóa chất lần thứ nhất, tiếp theo là làm nguội nhanh bằng 
nước lần thứ hai đối với khí tổng hợp được tạo ra. Khí tổng hợp đã làm nguội nhanh 
được duy trì ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ngưng tụ của ít nhất một thành phần có thể 
ngưng tụ được của khí tổng hợp, cho phép các hạt còn lại được loại bỏ bằng cách lọc hạt 
khô.  
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(11) 41620 

(21) 1-2015-00268 (51) 7 H01L  51/50, C08G  59/02,  61/12,  

65/18,  73/02, G09F  9/30, H01L  
27/32, H05B  33/10 

(62) 1-2012-00928   
(22) 30.09.2010 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2010/067087 30.09.2010 (87) WO 2011/040531 07.04.2011 
(30) 2009-229483 01.10.2009 JP 

2010-005846 14.01.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2015 
(71) HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.  (JP) 

1-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1630449, Japan. 
(72) FUNYUU, Shigeaki (JP), ISHITSUKA, Kenichi (JP), HOSHI, Yousuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ phận quang điện hữu cơ

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận quang điện hữu cơ có cấu trúc đa lớp, trong đó hai lớp liền 
kề trong cấu trúc đa lớp này được tạo thành bằng phương pháp phủ, lần lượt sử dụng hỗn 
hợp chứa hợp chất truyền lỗ trống có nhóm thế có khả năng polyme hóa và các hợp chất 
truyền lỗ trống lần lượt được polyme hóa.  
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(21) 1-2015-00272 (51) 7 C12N  1/20, A61K  35/74, A61P  

1/12,  31/04 
(22) 18.07.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CA2013/000660 18.07.2013 (87) WO/2014/012172 23.01.2014 
(30) 61/674,179      20.07.2012 US 
(71) PREVTEC MICROBIA INC.  (CA) 

1250 RenÐ-LÐvesque Boulevard West, 38th Floor, MontrÐal, QuÐbec H3B 4W8, 
Canada 

(72) John Morris FAIRBROTHER (CA), Ðric NADEAU  (CA), Clarisse DESAUTELS 
(CA) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Chủng E.coli F18 không gây bệnh và chế phẩm chứa chủng 

E.coli này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chủng E. coli phân lập được nộp lưu tại Cơ quan lưu giữ mẫu quốc tế 
của Canada (IDAC) vào ngày 20/06/2013 và có số truy cập chỉ định là 200613-01. Sáng 
chế cũng mô tả phương pháp sử dụng chủng này để phòng ngừa bệnh phù hoặc bệnh 
tiêu chảy do sự lây nhiễm E. coli gây bệnh F18 ở động vật.  
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(21) 1-2015-00282 (51) 7 A61K  9/00, A61P  29/00, A61K  

31/167 
(22) 27.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/IB2013/055277 27.06.2013 (87) WO 2014/002042 03.01.2014 
(30) MI2012A001154 29.06.2012 IT 
(71) SINTETICA S.A.  (CH) 

Via Penate, 5, CH-6850 Mendrisio, Switzerland 
(72) MITIDIERI, Augusto (IT), DONATI, Elisabetta (IT), CARONZOLO, Nicola (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dung dịch tiêm axetaminophen quá bão hòa để dùng cho cột 

sống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dung dịch tiêm chứa axetaminophen để sử dụng trong điều trị hoặc 
ngăn ngừa chứng đau bằng cách dùng qua cột sống, trong đó dung dịch này là quá bão 
hòa. Theo một số phương án của sáng chế, dung dịch tiêm chứa axetaminophen được 
dùng qua cột sống đồng thời, riêng biệt hoặc tuần tự với thuốc gây tê tại chỗ.  
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(21) 1-2015-00319 (51) 7 B23K  35/26, C22C  13/00,  13/02, 

H01L  21/60, H05K  3/34 
(22) 30.06.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2012/066822 30.06.2012 (87) WO 2014/002283 A1 03.01.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2015 
(71) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

23, Senju-hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555, Japan 
(72) YAMANAKA Yoshie (JP), TACHIBANA Ken (JP), YOSHIKAWA Shunsaku  (JP), 

NOMURA Hikaru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bi hàn không chứa chì và phương pháp tạo ra bướu hàn  

  (57)     Sáng chế đề xuất bi hàn có khả năng ngăn chặn sự bong tróc mặt phân cách tại mặt phân 
cách liên kết của bi hàn, ngăn chặn các khuyết tật cháy ngấu phát triển giữa bi hàn và 
nhựa hàn, và bi hàn này có thể được sử dụng cả với các điện cực Ni được mạ Au hoặc 
tương tự và các điện cực Cu có chất trợ hàn trước hòa tan trong nước được gắn lên trên 
Cu. Sáng chế đề xuất bi hàn không chứa chì dùng cho các điện cực của các BGA hoặc 
các CSP bao gồm 1,6 - 2,9 % khối lượng Ag, 0,7 - 0,8 % khối lượng Cu, 0,05 - 0,08 % 
khối lượng Ni, và phần còn lại là Sn. Bi hàn này có tính chống mỏi nhiệt rất tốt và tính 
chống các va chạm do rơi rất tốt bất kể bi hàn này được liên kết vào loại điện cực nào 
của bảng mạch in, loại điện cực là các điện cực Cu hoặc các điện cực Ni có lớp mạ Au 

hoặc lớp mạ Au/Pd. ít nhất một thành phần được lựa chọn từ Fe, Co, và Pt trong tổng 
lượng 0,003 - 0,1% khối lượng hoặc ít nhất một thành phần được lựa chọn từ Bi, In, Sb, 
P, và Ge trong tổng lượng 0,003 - 0,1% khối lượng có thể được bổ sung vào hỗn hợp 
này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra các bướu hàn.  
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(11) 41624 

(21) 1-2015-00322 (51) 7 C10J  3/54 

(22) 08.07.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/US2013/049566 08.07.2013 (87) WO2014/011541 16.01.2014 
(30) 61/669,451      09.07.2012 US 
(71) SOUTHERN COMPANY  (US) 

600 North 18th Street, Bin 7n-8374, Birmingham, AL 35203-2206, United States of 
America 

(72) LIU, Guohai (US), VIMALCHAND, Pannalal (US), PENG, Wanwang (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp khí hóa than bitum có hàm lượng 

tro cao với nhiệt độ nóng chảy của tro cao 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp khí hoá than bitum có hàm lượng tro cao với nhiệt độ 
nóng chảy của tro cao. Hàm lượng tro trong than bitum có thể nằm trong khoảng từ 15 
đến 45% theo trọng lượng và có nhiệt độ nóng chảy nằm trong khoảng từ 1150 đến 
1500oC và có thể lớn hơn 1500oC. Theo phương án được ưu tiên của sáng chế, phương 
pháp khí hoá than bao gồm hai bước: bước khí hoá sơ bộ ở nhiệt độ tương đối thấp trong 
thiết bị khí hoá vận chuyển tầng sôi tuần hoàn và bước tiếp theo là oxy hoá một phần ở 
nhiệt độ cao than cacbon còn lại và một lượng nhỏ nhựa đường. Sáng chế còn đề xuất hệ 
thống xử lý than nêu trên bao gồm tầng sôi tuần hoàn bên trong để làm mát một cách 
hiệu quả khí tổng hợp có nhiệt độ cao cùng với môi trường trơ mà không cần phải cho 
khí tổng hợp tiếp xúc với bề mặt truyền nhiệt.  
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(11) 41625 

(21) 1-2015-00323 (51) 7 A62C  35/02,  13/70,  31/07, B05B  

7/00,  7/04,  7/06 
(22) 27.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/FR2013/051501 27.06.2013 (87) WO/2014/001722 03.01.2014 
(30) 1256243      29.06.2012 FR 
(71) HERAKLES  (FR) 

Rue de Touban Les Cinq Chemins F-33185 Le Haillan - FR 
(72) MARLIN, Frederic (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu phun chất lỏng

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phun (100) dùng để phun chất lỏng (L), cơ cấu này bao gồm 
bình chứa (10) chứa chất lỏng (L), dùng để phun, ít nhất một chi tiết phun chất lỏng (20) 
nối thông với bình chứa (10), và máy sinh khí gây nổ (30) dùng để gia áp chất lỏng bên 
trong bình chứa và đẩy chúng dưới áp lực ra khỏi bình chứa. Theo sáng chế, trong ít nhất 
một chế độ vận hành, chi tiết phun (20) nối thông với máy sinh khí (30) theo cách sao 
cho cho phép nó được cấp khí sinh ra bởi máy sinh khí (30).  
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(11) 41626 

(21) 1-2015-00327 (51) 7 A01D  69/00 

(22) 25.06.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/JP2013/067391 25.06.2013 (87) WO 2014/003005 03.01.2014 
(30) 2012-147113 29.06.2012 JP 
(71) YANMAR CO., LTD.  (JP) 

1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308311, Japan 
(72) YAMAMOTO Keisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Máy gặt đập liên hợp

  (57)     Sáng chế đề xuất máy gặt đập liên hợp có kết cấu sao cho tay ga (40) được chuyển đổi về 
phía quay tốc độ thấp nhờ hoạt động quay ngược của tay đòn chuyển đổi quay xuôi và 
quay ngược (212), nhờ đó làm quay ngược cơ cấu gặt (3). Trong máy gặt đập liên hợp 
có cơ cấu gặt (3) có lưỡi gặt (15), cơ cấu đập (9) có xy lanh đập (21), thân máy dịch 
chuyển (1) có động cơ (7) và ghế người lái (42), và tay đòn chuyển đổi quay xuôi và 
quay ngược (212) khiến cơ cấu gặt (3) quay xuôi hoặc ngược, và cơ cấu gặt quay xuôi 
hoặc quay ngược (3), tay ga (40) được bố trí để điều chỉnh vận tốc quay của động cơ (7), 
và tay ga (40) dịch chuyển về phía quay tốc độ thấp khi tay đòn chuyển đổi quay xuôi 
và quay ngược (212) dịch chuyển tới vị trí vận hành quay ngược.  

 
 
 

  
 

 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
443 

Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 

 

(11) 2650 

(21) 2-2013-00208 (51) 7 B62M 23/02 

(22) 26.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.08.2013 
(75) CHAO-CHIUNG KUO  (TW) 

No. 364, Zhongzheng Rd., Yuanlin Township, Changhua County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bàn đạp xe đạp phát sáng

  (57)     Cấu tạo bàn đạp phát sáng cho xe đạp được lắp trên trục khuỷu của xe đạp và bao gồm 
phần khung, thiết bị phát điện, trục, và bộ phận che. Mỗi cột giới hạn của thiết bị phát 
điện khớp với mỗi chi tiết từ tính và gài trong mỗi thanh liên kết, và các cuộn cảm khớp 
với các cột giới hạn và tiếp xúc với các chi tiết từ tính; bộ dẫn động có đĩa xích lớn và 
các đĩa xích nhỏ khớp với các khớp đĩa xích lớn, các bộ phận giữ của bộ phận che liên 
kết với các cột giới hạn, trục và các cột giới hạn được quay bởi ổ trục mà quay ở các tốc 
độ và các trục để dẫn động tới đĩa xích lớn và các đĩa xích nhỏ quay, như vậy các chi 
tiết từ tính được dẫn động để quay các cuộn cảm để sinh ra điện áp cảm ứng, nhờ đó các 
chi tiết phát sáng tạo ra điện áp chuyển tiếp để phát ra ánh sáng.   
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(11) 2651 

(21) 2-2013-00211 (51) 7 C02F  1/00, B01D  21/00 

(22) 28.08.2013 (43) 25.03.2015 
(71) 1. Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam  (VN) 

Số 160 Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

2. Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam  

(VN) 

Phòng A203, tòa nhà Ruby Garden, Số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trịnh Xuân Đức (VN), Đào Như ý (VN) 
(54) Khối tấm lắng lamen

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến khối tấm lắng lamen (I) có cấu tạo bao gồm các tấm lắng 
lamen (1) gắn vào nhau; các tấm lắng lamen (1) này bao gồm tấm vách (2), trên đó 
được gắn các ống lắng (3) nghiêng một góc từ 45-60o. Các tấm lắng lamen (1) liền kề có 
hướng nghiêng của ống lắng (3) ngược chiều nhau và các chi tiết của khối tấm lắng 
lamen (I) được ưu tiên làm bằng vật liệu nhựa khử tĩnh điện. Nhờ cấu tạo nêu trên, khối 
tấm lắng lamen (I) làm tăng hiệu quả lắng cặn, giảm thời gian lắng và giảm bám dính 
cặn lắng lên bề mặt các tấm lắng trong bể lắng cặn của các công trình xử lý nước sinh 
hoạt và nước thải.  
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(11) 2652 

(21) 2-2013-00215 (51) 7 B29C  43/00,  43/10,  51/10,  70/00 

(22) 30.08.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2014 
(71) CHAEI HSIN ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 208-22, Chung-Ching Rd., Situn District, Taichung City 407, Taiwan, R.O.C 
(72) WANG, SHUl MU (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy đúc để sản xuất các sản phẩm compozit dẻo nhiệt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy đúc để sản xuất các sản phẩm compozit dẻo nhiệt chứa: 
khung máy (10), bệ đỡ (20), bộ phận gia nhiệt (30), phương tiện tạo chân không (40) và 
màng chắn khí (60). Khung máy (10) bao gồm giá làm việc (11) Bệ đỡ (20) được lắp lên 
giá làm việc (11) và bao gồm các rãnh dẫn (22), phần mẫu hình cong (23) và nhiều lỗ 
nhỏ (24) được bố trí trên mặt trên của bệ đỡ, trong đó nhiều lỗ nhỏ (24) nối thông với 
các rãnh dẫn (22). Bệ đỡ (20) cũng bao gồm đầu nối (21) được cố định vào một phía bên 
của nó và nối thông với rãnh dẫn (22). Bộ phận gia nhiệt (30) được giữ chặt trên đầu 
dưới của bệ đỡ (20) và làm nóng vật liệu gia công trên bệ đỡ. Phương tiện tạo chân 
không (40) được bố trí trong khung máy (10) và bao gồm ống (41) để ghép nối với đầu 
nối (21). Màng chắn khí (60) là dẹt và che phủ mặt trên của bệ đỡ (20).  
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(11) 2653 

(21) 2-2013-00219 (51) 7 C04B 18/00, 18/04 

(22) 03.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2013 
(71) Công ty Cổ phần gạch Kim Chính  (VN)

Xóm 9, Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình 
(72) Dương Văn Đôn (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất gạch tuynel bằng xỉ than cacbon 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới phương pháp sản xuất gạch tuynel bằng xỉ than cacbon từ lò 
chưng cất dầu FO bao gồm bước phối trộn, bước tạo hình viên gạch mộc và nung gạch. 
Phương pháp sản xuất gạch theo giải pháp hữu ích tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có 
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm 
môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế.  
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(11) 2654 

(21) 2-2013-00220 (51) 7 B32B  017/06, C03C  025/10 

(22) 04.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2013 
(71) CHUNG HOW PAINT FACTORY CO., LTD.  (TW) 

NO. 7, KEJI 5TH RD., TAINAN, TAIWAN. 
(72) WEN-TING WANG (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu thủy tinh dính kết an toàn

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thủy tinh dính kết an toàn, gồm có hai nền thủy tinh và một 
màng bám dính cách nhiệt. Màng bám dính cách nhiệt được cấu tạo từ các hạt cách 
nhiệt và vật liệu keo được bố trí ở giữa hai nền thủy tinh. Do đó, hai nền thủy tinh có thể 
được gắn kết với nhau bằng cách gia nhiệt và gia áp để đơn giản hóa quy trình sản xuất, 
giảm chi phí và ngăn ngừa sự biến dạng.  
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(11) 2655 

(21) 2-2013-00221 (51) 7 B41M  3/12,  5/08 

(22) 05.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2013 
(75) LIU, LIHUA  (CN) 

1002#, Building 3, West of Hongji Garden, Center Town, Longgang, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Màng in chuyển nhiệt

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến màng in chuyển nhiệt, và đến lĩnh vực kỹ thuật in chuyển 
nhiệt. Màng chuyển nhiệt bao gồm lớp in hình mẫu. Lớp tách được bố trí trên lớp in 
hình mẫu, và lớp màng trong suốt được bố trí trên lớp tách. Bề mặt ngoài của lớp trong 
suốt được in ít nhất một lớp mực đen, lớp in hình mẫu có thể tách khỏi lớp màng trong 
suốt và được in chuyển sang vật trang trí. Lớp tách được cấu tạo để tách lớp mảng trong 
suốt và lớp mực đen sau khi lớp in hình mẫu được in chuyển sang vật trang trí. Hiệu quả 
có lợi của giải pháp hữu ích là: nếu hiệu quả của lớp in hình mẫu được kiểm soát tốt, thì 
hiệu quả này của lớp in hình mẫu có thể được tái tạo trên vật trang trí; toàn bộ quy trình 
tái tạo này có thể đạt được chỉ nhờ gia nhiệt và/hoặc ép đơn giản, quá trình này đơn giản 
và tốn ít thời gian; hiệu quả của sản phẩm tốt, và vì sự tồn tại của lớp mực đen và lớp 
màng trong suốt, nên vấn đề lớp tách và lớp in hình mẫu bị tróc trước khi sử dụng được 
ngăn chặn.  
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(11) 2656 

(21) 2-2013-00223 (51) 7 F16B  25/00 

(22) 09.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2013 
(71) Công ty TNHH An Hảo  (VN)

220/150/21 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN CO., LTD.) 
(54) Đinh vít 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến đinh vít để cố định cuốn lịch vào tấm lịch (lịch blốc), với 
mục đích tạo sự dễ dàng cho người dùng khi xé lịch mỗi ngày, tờ lịch xé không để lại 
cùi giấy, bảo đảm tính thẩm mỹ cho bộ lịch trong suốt năm sử dụng, đinh vít bao gồm 
phần thân ren xoắn ốc (1a), phần thân trơn nhẵn (1b) nối liền với phần đầu phình to dần 
lên phía trên (2) làm cho tờ lịch dễ dàng tuột khỏi đầu đinh khi bị xé mà không để lại 
cùi giấy.  
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(11) 2657 

(21) 2-2013-00230 (51) 7 C05F 9/00 

(22) 17.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2013 
(75) HAN-JU YANG  (TW) 

5F., No. 2, Aly. 7, Ln. 207, Wende Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trộn và lên men phân bón

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị trộn và lên men phân bón được nối với ít nhất một cơ 
cấu điện và được bố trí để trộn và gia nhiệt phân bón sinh học để tiến hành lên men. 
Thiết bị trộn và lên men này bao gồm: ít nhất một thùng trộn có khoang chứa bên trong, 
khoang nạp được tạo ra bên trong thành của thùng trộn, và ít nhất một lỗ vào thứ nhất và 
ít nhất một lỗ ra thứ nhất được bố trí trong khoang nạp; ít nhất một cơ cấu gia nhiệt được 
lắp ở cạnh thùng trộn và được nối với khoang nạp, để đưa vào và đưa ra nguồn nhiệt và 
tạo thành vòng tuần hoàn nhiệt, và ít nhất một cơ cấu trộn được lắp trong khoang chứa 
và được dẫn động bởi cơ cấu điện để trộn phân bón sinh học.  
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(11) 2658 

(21) 2-2013-00233 (51) 7 C07C 11/00 

(22) 19.09.2013 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2013 
(71) Viện Công nghiệp Thực phẩm  (VN)

301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Hoài Trâm (VN), Đỗ Thị Thủy Lê  (VN), Đỗ Thị Thanh Huyền (VN), Bùi 

Thị Hồng Phương (VN), Phạm Đức Toàn  (VN), Chu Thắng  (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chất thơm gama-decalacton từ chủng nấm 

men Yarrowia lipolytica 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất chất thơm y- decalacton từ chủng nấm 
men Yarrowia lipolytica. Quy trình này bao gồm các công đoạn: lên men; thu và xử lý 
dịch lên men; trích ly dịch lên men sau khi axit hóa; làm sạch bằng phương pháp rửa 
kiềm; và loại dung môi để thu sản phẩm y-decalacton.  
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(11) 2659 

(21) 2-2014-00175 (51) 7 H02J  13/00 

(22) 30.06.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2014 
(71) 1. Viện Khoa học năng lượng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Vũ Minh Pháp  (VN) 

Số 3 tổ 24 phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

3. Hoàng Thanh Tuyền  (VN) 

Thôn vệ xá, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

4. Trương Quốc Thành  (VN) 

Số 10, ngách 5, ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

5. Ngô Tuấn Kiệt  (VN) 

Số 119 tổ 2 xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

6. Nguyễn Thúy Nga  (VN) 

P 312 nhà A2, tập thể Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(72) Vũ Minh Pháp (VN), Hoàng Thanh Tuyền (VN), Trương Quốc Thành (VN), Ngô Tuấn 
Kiệt (VN), Nguyễn Thúy Nga (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Hệ thống giám sát và điều khiển trạm điện mặt trời từ xa bằng 

sóng vô tuyến 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống giám sát và điều khiển trạm điện mặt trời từ xa bằng 
sóng vô tuyến. Từ thiết bị thu, phát tín hiệu tại trạm điện mặt trời, dữ liệu gồm các 
thông số kỹ thuật trạm điện mặt trời được truyền qua mạng di động GSM tới thiết bị 
thu, phát tín hiệu có kết nối máy tính chủ quản lý đặt tại trung tâm điều khiển. Trên 
máy tính chủ, phần mềm quản lý sẽ đọc dữ liệu và xử lý các thông tin theo yêu cầu 
người sử dụng. Mặt khác dữ liệu còn có thể được truyền qua mạng Internet từ máy trạm 
(máy chủ) tới các máy tính khác qua hòm thư điện tử hoặc người sử dụng cũng có thể 
gửi trực tiếp dữ liệu bằng tin nhắn SMS cho người dùng khác có nhu cầu quan tâm theo 
dõi.  
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(11) 2660 

(21) 2-2014-00250 (51) 7 F24F  5/00,  6/12, F24J  3/08 

(22) 07.08.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/001054 07.08.2012 (87) WO2013/138962 26.09.2013 
(30) 201210075894.1      21.03.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2015 
(71) ZIBO YICUN AIRCONDITIONING CO., LTD.  (CN) 

ZE, Zongzhi Wujia Industrial Park, Southern suburbs of the town, Zhoucun District 
Zibo, Shandong 255000, China 

(72) Shengtang GAO (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Máy điều hòa không khí tuần hoàn hai môi trường để làm mát, 

làm nóng và làm ẩm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy điều hòa không khí tuần hoàn hai môi trường để làm mát, 
làm nóng và làm ẩm bao gồm: thân máy (35) có cửa nạp không khí (37) và cửa xả 
không khí (36) được tạo ra trên thân này. Quạt trao đổi nhiệt (12), hệ thống tuần hoàn 
nước, hệ thống tuần hoàn chất làm lạnh, bộ trao đổi nhiệt (21) và hệ thống làm ẩm được 
lắp trong thân máy (35). Bộ trao đổi nhiệt (21) bao gồm ống trao đổi nhiệt dùng nước 
(20) và ống trao đổi nhiệt dùng chất làm lạnh (22), các ống này được quấn hoặc đặt 
chồng nhưng không thông nhau. Hệ thống tuần hoàn nước được nối thông với ống trao 
đổi nhiệt dùng nước (20) của bộ trao đổi nhiệt (21). Hệ thống tuần hoàn chất làm lạnh 
được nối thông với ống trao đổi nhiệt dùng chất làm lạnh (22) của bộ trao đổi nhiệt (21). 
Hệ thống tuần hoàn nước bao gồm bộ trao đổi kiểu lỗ khoan xuống (33), và hệ thống 
làm ẩm bao gồm cụm lưới giữ nước làm ẩm (32).  
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(11) 2661 

(21) 2-2014-00265 (51) 7 G02B  6/44 

(22) 25.04.2013 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/CN2013/074669 25.04.2013 (87) WO 2013/174193 28.11.2013 
(30) 201220235476.X      24.05.2012 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2014 
(71) YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LIMITED COMPANY  

(CN) 
4# Guanshan Er Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei 430073 China 

(72) RUAN, Yunfang (CN), CHEN, Feng (CN), LU, Xingxing (CN), XIONG, Zhuang (CN)
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cáp quang siêu nhỏ khô hoàn toàn được thổi khí vào ống 

trung tâm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cáp quang siêu nhỏ khô hoàn toàn được thổi khí vào ống trung tâm. 
Dây cáp này bao gồm vỏ bọc ngoài và ống lỏng được bọc trong vỏ bọc ngoài và phía 
trong bố trí các sợi quang và khác biệt ở chỗ là các sợi chống thấm nước được bọc phía 
trong ống lỏng và các rãnh theo chiều dọc được tạo ra trên bề mặt ngoài theo chu vi của 
vỏ bọc ngoài. So với các loại cáp thông thường, dây cáp theo sáng chế có đường kính 
nhỏ hơn và khối lượng nhẹ hơn và có thể được bố trí trong các ống chất dẻo 5/3,5mm 
hoặc nhỏ hơn với các khoảng cách dài hơn. Các rãnh theo chiều dọc trên bề mặt ngoài 
của vỏ bọc ngoài không chỉ hỗ trợ việc bóc cáp quang, mà đồng thời làm giảm sự ma sát 
ở giữa cáp quang và thành ống trong quá trình được thổi khí, nhờ đó tạo thuận lợi cho 
dòng không khí chuyển động. Hơn nữa, việc sử dụng vật liệu vỏ bao ngoài có hệ số ma 
sát thấp hơn làm giảm lực cản của khí thổi, như vậy là còn làm tăng khoảng cách phân 
lớp của cáp quang. Việc sử dụng các sợi chống thấm nước tránh phải làm sạch trong quá 
trình đấu nối sợi, như vậy là làm giảm đáng kể thời gian đấu nối và cải thiện hiệu suất 
của các kết cấu. Dây cáp theo sáng chế chiếm ít nguồn ống và hạ thấp chi phí của các 
kết cấu.  
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(11) 2662 

(21) 2-2014-00280 (51) 7 B65D  75/00 

(67) 1-2014-03382   
(22) 29.05.2012 (43) 25.03.2015 
(86) PCT/TH2012/000021 29.05.2012 (87) WO2013/180669 05.12.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2015 
(75) WONGPRASERTPHON, Pornchai  (TH) 

30/11 Moo 7, Thasao, Krathumbaen Samutsakhon 74110, Thailand 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Túi bao gói có quai xách

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi bao gói (15) có quai xách bao gồm phần thân (20) và phần quai 
(25) được tạo ra từ vật liệu dạng tấm. Phần thân (20) và phần quai được tách biệt bởi 
phần gắn A (30). Phần thân bao gồm thành bên thứ nhất (35), thành bên thứ hai (40), 
mép bên thứ nhất (45) và mép bên thứ hai (50), trong đó thành bên thứ nhất (35) và 
thành bên thứ hai (40) được gắn một cách có lựa chọn tại vị trí được định trước để tạo 
thành đáy (85) và miệng (60) để chứa sản phẩm vào trong túi bao gói (15). Túi bao gói 
có quai xách theo sáng chế khác biệt ở chỗ, phần quai (25) được tạo ra một cách liên tục 
từ cùng một vật liệu dạng tấm mà vật liệu dạng tấm này tạo ra phần thân (20) và phần 
quai (25) để tạo thành phần lót (65) được tạo kết cấu để chứa tấm đệm ở phần quai (70) 
được đặt vào trong. Phần quai (25) bao gồm phán cắt rời (75) được bố trí ở giữa để lộ 
phần tấm đệm ở phần quai (70) bên trong phần lót (65). Tấm đệm ở phần quai (70) được 
cố định với phần lót (65) của phần quai (25) tại vị trí được định trước bởi phần gắn C 
(80) trên một bên của phần cắt rời (75) dọc theo chiều dài của tấm đệm ở phần quai 
(70).  
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(11) 2663 

(21) 2-2014-00301 (51) 7 E06B  9/11,  9/17 

(22) 12.11.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2014 
(75) Nguyễn Văn Nghị  (VN)

E36 tổ 7A Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Nan cửa và cửa cuốn

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất nan cửa cuốn có kết cấu bao gồm: thân rỗng dạng hộp (N1), 
thanh móc liên kết (N2) nhô lên từ thân (N1). Phần cạnh dưới của thân (N1) làm hở và 
khớp vừa, giữ xoay được phần móc (N21) của thanh móc (N2). Hai thanh gia cường 
(N1d) nối liền với hốc chứa phương tiện giảm âm thứ nhất (N3). Hốc thứ hai (N4) chứa 
phương tiện giảm âm (P') được tạo mặt cắt dọc định trước, hốc (N4) này được làm lệch 
với đường trục(X-X) của phần thân hộp (N1), trong đó ở trạng thái nhô một phần ra khỏi 
hốc (N4) và hướng lên trên sao cho phần móc (N21') của thanh móc  liên kết (N2') của 
nan cửa kế tiếp (N') có thể đến tiếp xúc với một phần của phương tiện giảm âm (P') khi 
nan cửa (N') di chuyển lên về phía nan cửa (N) ở trạng thái kéo cửa cuốn (C) lên nhờ đó 
giảm đáng kể độ ồn của cửa cuốn khi kéo các nan cửa lên trong quá trình vận hành đóng 
mở.   
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(11) 2664 

(21) 2-2014-00312 (51) 7 A01N 25/08 

(22) 20.11.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2014 
(71) Viện sinh thái và bảo vệ công trình  (VN)

267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Văn Hạnh (VN), Nguyễn Thị My (VN), Nguyễn Tân Vương (VN), Nguyễn Thuý 

Hiền  (VN), Trần Thu Huyền (VN) 
(54) Bả diệt kiến dạng bột

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bả diệt kiến dạng bột được tạo ra bởi các thành phần theo 
tỷ lệ (% khối lượng) dưới đây:  
bột thịt: 30 - 50%  
bột giun đất: 1 - 10%  
tinh bột gạo: 20 - 50%  
dầu thực vật: 1 - 5%  
mật ong: 1 - 20%  
đường: 1 - 20%  
axit boric: 1 - 5%  
chất độc để diệt kiến: 0,01 - 5%.  
Trong đó, chất độc để diệt kiến được chọn từ nhóm bao gồm sulfluramit, flpronil, 
hexaflumuron và diflubenzuron.  
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(11) 2665 

(21) 2-2014-00313 (51) 7 A01N 25/08 

(22) 20.11.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2014 
(71) Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình  (VN)

267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Văn Hạnh (VN), Nguyễn Thuý Hiền (VN), Nguyễn Tân Vương  (VN), Trần Thu 

Huyền  (VN), Nguyễn Thị My  (VN) 
(54) Bả diệt gián dạng gel

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bả diệt gián dạng gel được tạo ra bởi các thành phần theo 
tỷ lệ (% khối lượng) dưới đây:  
bột mỳ: 10 - 25%  
tinh bột biến tính: 10 - 25%  
mẻ: 0,1 - 20%  
dầu dừa: 5 -10%  
gan động vật: 1-10%  
mật ong: 1-20%   
đường: 1-20%  
axit boric: 1-8%  
chất độc để diệt gián: 0,1-1,5%  
gelatin: 3-4 %  
nước: 35 - 40%  
tinh dầu tạo mùi thơm: 0,01-0,05% và  
polyphosphat (STPP) có hàm lượng 0,01%.  
Trong đó, chất độc để diệt kiến được chọn từ nhóm bao gồm sulfluramit, fipronil, 
hexaflumuron và diflubenzuron.  
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(11) 2666 

(21) 2-2014-00356 (51) 7 F23Q  1/04 

(22) 23.12.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2014 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn DRSAFE  (VN)

47 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tiến Thắng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu đánh lửa cho bếp ga công nghiệp

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cơ cấu đánh lửa cho bếp ga công nghiệp bao gồm bộ phận tạo 
tia lửa, đầu phun tia lửa nối với bộ phận tạo tia lửa thông qua dây dẫn cao áp, đầu phun 
nhiên liệu mồi nối với ống phun nhiên liệu phụ, núm điều khiển, khác biệt ở chỗ, cơ cấu 
còn bao gồm bộ phận định hướng và tăng áp lực dòng khí và mấu tiếp nhận tia lửa bố trí 
gần đầu phun tia lửa, kết cấu định hướng và tăng áp lực dòng khí đốt bao gồm bộ phận 
tăng áp lực dòng khí đốt và ống dẫn hướng, bộ phận tăng áp lực dòng khí đốt gồm đoạn 
ống có đường kính lớn ở phía sau nối thông với đoạn ống có đường kính nhỏ ở phía 
trước, trên bề mặt của đoạn ống có đường kính lớn có các lỗ, ống dẫn hướng bố trí theo 
hướng phun nhiên liệu của đầu phun nhiên liệu mồi, có phần phía trước bao xung quanh 
đoạn ống có đường kính lớn sao cho giữa chúng có khoảng hở và đầu sau của khoảng hở 
này bịt kín. Khi bật núm điều khiển, nhiên liệu được phun ra từ đầu phun nhiên liệu mồi 
sẽ được phun vào ống dẫn hướng, trộn với không khí hút vào ống dẫn hướng, qua đoạn 
ống có đường kính lớn, sau đó qua ống có đường kính nhỏ và phun với áp lực cao về 
phía họng đốt, song song đó một lượng khí đốt đi ra từ các lỗ trên đoạn ống có đường 
kính lớn phun hướng ngang chạm vào thành của ống dẫn hướng đi ra với tốc độ thấp, 
nhờ đó tia lửa bắn từ đầu phun tia lửa đến mấu tiếp nhận tia lửa dễ dàng đốt cháy dòng 
khí đốt có tốc độ thấp và ngọn lửa cháy từ đó lan sang dòng khí đốt có tốc độ cao, giúp 
đánh lửa bếp ga dễ dàng.  
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(11) 2667 

(21) 2-2014-00364 (51) 7 B01J  23/00,  23/42,  37/00,  37/346 

(22) 26.12.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2014 
(71) Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN)

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Trần Thị Thanh Thủy (VN), Trần Thị Liên (VN), Nguyễn Minh 

Đăng (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác chứa bạch kim phân tán 

trên tổ hợp graphen vài lớp và graphit tróc nở (Pt/FLG-G) dùng 

cho pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp metanol 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác chứa bạch kim phân tán 
trên tổ hợp graphen vài lớp và graphit tróc nở (Pt/FLG-G: Few layer graphene - 
Graphite) dùng cho quá trình oxy hóa methanol, đi từ nguồn nguyên liệu graphit tróc nở 
và phức chất của platin, bằng công nghệ chiếu vi sóng bao gồm các bước :  
- Nghiền (NH4)2CO3 thành bột;  
- Trộn lẫn bột đã được nghiền mịn với graphit tróc nở với tỉ lệ graphit tróc nở nằm trong 
khoảng từ 6,67% đến 20% khối lượng bột (NH4)2CO3;  
- Bổ sung thêm phức platin axetylaxetonat vào hỗn hợp nêu trên;  
- Chiếu vi sóng hỗn hợp trong 2 phút với công suất 800W;  
- rửa hỗn hợp sau phản ứng bằng nước để loại (NH4)2CO3 dư;  
- lọc và sấy chân không ở nhiệt độ 50oC trong 12h.  
Chất xúc tác Pt/FLG-G được điều chế theo phương pháp này có hoạt tính cao, phù hợp 
cho phản ứng oxy hóa metanol trong pin nhiên liệu.  
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(11) 2668 

(21) 2-2014-00365 (51) 7 A01G  1/00 

(22) 29.12.2014 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2015 
(71) Trường đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN)

1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Đào Xuân Việt (VN), Đinh Văn Quyên (VN), Nguyễn Như Nam (VN), Nguyễn Đức 

Trung Kiên (VN), Phạm Thành Huy (VN) 
(54) Kết cấu tản nhiệt cho nguồn điện của bóng đèn điốt phát 

quang công suất cao bằng vật liệu dẫn nhiệt 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu tản nhiệt cho nguồn điện của bóng đèn LED (điốt 
phát quang) công suất cao bằng vật liệu dẫn nhiệt. Kết cấu tản nhiệt theo giải pháp hũu 
ích này gồm: chụp quang thứ cấp (1), ma trận LED (2) sắp xếp trên bảng mạch điện (3), 
kết nối với vỏ tản nhiệt (5) qua lớp mỡ tản nhiệt (4), ma trận LED được cấp dòng một 
chiều từ nguồn điện (6), không gian giữa nguồn điện và vỏ tản nhiệt được điền đầy bằng 
vật liệu dẫn nhiệt (7) và đui đèn (8). Do vật liệu dẫn nhiệt có độ dẫn nhiệt đủ cao nên 
phân bố nhiệt trong bóng đèn LED đồng đều và nhiệt độ của các linh kiện trên nguồn 
điện giảm đáng kể, dẫn đến công sụất, hiệu suất, độ ổn định và tuối thọ của nguồn điện 
nói riêng và bóng đèn LED nói chung tăng cao. Ngoài ra vật liệu dẫn nhiệt còn có tác 
dụng cách điện và chống ẩm cho nguồn điện, do đó nguồn điện được cách ly với môi 
trường, an toàn cho người dùng.  
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(11) 2669 

(21) 2-2015-00012 (51) 7 A61K  31/35,  31/366,  31/497, C07D  

493/08,  493/10 
(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2015 
(75) Lê Tuấn Anh  (VN) 

Số 3 ngách 1/5 ngõ 1, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 

(54) Phương pháp chiết hợp chất ent-7beta-hydroxy-15-oxokaur-16-

en-18-yl axetat từ lá cây khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis 

Gagnep) bằng cách sử dụng năng lượng vi sóng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới phương pháp chiết hợp chất ent-7-hydroxy-15- oxokaur-
16-en-18-yl axetat từ lá cây khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep) bằng cách sử 
dụng năng lượng vi sóng. Theo giải pháp hữu ích này, phương pháp chiết được tiến hành 
dưới tác dụng của năng lượng vi sóng tại nhiệt độ sôi của dung môi.  
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Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
 
(11) 25331 

(21) 3-2014-01295 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 12.08.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Viện dinh dưỡng cộng đồng  (VN)

Phòng 502, nhà CT9, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Hoàng Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25332 

(21) 3-2014-01296 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 12.08.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Viện dinh dưỡng cộng đồng  (VN)

Phòng 502, nhà CT9, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Hoàng Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25333 

(21) 3-2014-01297 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 12.08.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Viện dinh dưỡng cộng đồng  (VN)

Phòng 502, nhà CT9, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Hoàng Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25334 

(21) 3-2014-01427 (28) 01 
(54) Tủ công tơ (51) 10-04 

(22) 29.08.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại thiết bị điện Đức Khải  (VN) 

200 đường 204 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Đức Trinh (VN) 
(55)  
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(11) 25335 

(21) 3-2014-01435 (28) 01 
(54) Bộ điều khiển hiệu ứng (51) 17-99 

(22) 29.08.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Bùi Minh Tuấn  (VN) 

Tổ 7, khu phố 2, Hà Lam, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 
(72) Bùi Minh Tuấn  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 
(55)  
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(11) 25336 

(21) 3-2014-01459 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.09.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN)

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(55)  
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(11) 25337 

(21) 3-2014-01460 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.09.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35  (VN)

Số 138, tổ 10, phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Văn Nhật (VN) 
(55)  
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(11) 25338 

(21) 3-2014-01480 (28) 01 
(54) Vỏ điện kế điện tử (51) 10-04 

(22) 10.09.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế Vi mạch  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Công Mãn (VN), Nguyễn Thị Vân Anh (VN) 
(55)  
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(11) 25339 

(21) 3-2014-01540 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 22.09.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

631 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                             1.1                                                 1.2 
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(11) 25340 

(21) 3-2014-01542 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 22.09.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

631 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25341 

(21) 3-2014-01543 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 22.09.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25342 

(21) 3-2014-01578 (28) 01 
(54) Móc treo (51) 08-07 

(22) 25.09.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Cơ sở Nhật Tiến   (VN) 

D19/19C/ 23/19 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Hùng Phú (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 25343 

(21) 3-2014-01621 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 06.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Cao Minh Tuấn  (VN) 

Số 116, phố Hưng Hóa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
(72) Cao Minh Tuấn  (VN) 
(55)  
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(11) 25344 

(21) 3-2014-01622 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 06.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Cao Minh Tuấn  (VN) 

Số 116, phố Hưng Hóa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
(72) Cao Minh Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 25345 

(21) 3-2014-01624 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 06.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Công Lạng 

Sơn  (VN) 

Đường Hùng Vương, thôn Co Mãn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
(72) Quan Tú Lan (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
479 

(11) 25346 

(21) 3-2014-01683 (28) 01 
(54) Giường gấp (51) 06-02 

(22) 13.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ ASEAN  (VN) 

Số nhà 16, dãy G, ngõ 18, đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(72) Trần Văn Chung  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                             1.2                                  1.3                              1.4 
 
 

    
 
 

                    1.5       1.6                             1.7                                      1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
480 

(11) 25347 

(21) 3-2014-01688 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN)

A203 tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(72) Vũ Quang Bảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
481 

(11) 25348 

(21) 3-2014-01689 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN)

A203 tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(72) Vũ Quang Bảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
482 

(11) 25349 

(21) 3-2014-01690 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN)

A203 tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(72) Vũ Quang Bảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
483 

(11) 25350 

(21) 3-2014-01691 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN)

A203 tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Vũ Quang Bảo (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
484 

(11) 25351 

(21) 3-2014-01705 (28) 01 
(54) áo dài (51) 02-02 

(22) 17.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                             1.1                                     1.2                        1.3 
 
 

   
 
 

                                                 1.4                         1.5                       1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
485 

(11) 25352 

(21) 3-2014-01706 (28) 01 
(54) áo dài (51) 02-02 

(22) 17.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                                1.1                                     1.2                      1.3 
 
 

  
 
 

                                                            1.4                                 1.5  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
486 

(11) 25353 

(21) 3-2014-01707 (28) 01 
(54) Tạp dề (51) 02-02 

(22) 17.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                               1.1                              1.2                        1.3                          1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
487 

(11) 25354 

(21) 3-2014-01708 (28) 01 
(54) Vải (51) 05-05 

(22) 17.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                           1.1                                                         1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
488 

(11) 25355 

(21) 3-2014-01714 (28) 01 
(54) áo bảo hộ lao động (51) 02-02 

(22) 17.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                1.2                                                 1.3 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
489 

(11) 25356 

(21) 3-2014-01715 (28) 01 
(54) áo khoác ngắn (51) 02-02 

(22) 17.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

                             1.2                                                  1.3                                        1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
490 

(11) 25357 

(21) 3-2014-01717 (28) 02 
(54) áo khoác dài (51) 02-02 

(22) 17.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES COMPANY 

LIMITED)  (VN) 

Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Minh Hạnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                        1.1                                      1.2                                             1.3 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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                         2.1                                       2.2                                            2.3 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
492 

(11) 25358 

(21) 3-2014-01732 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận   (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
493 

(11) 25359 

(21) 3-2014-01735 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh Thuận  

(VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
494 

(11) 25360 

(21) 3-2014-01736 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận  (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
495 

(11) 25361 

(21) 3-2014-01737 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh 

Thuận  (VN) 

Lô số 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Kỳ Quang  (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
496 

(11) 25362 

(21) 3-2014-01755 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 22.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
497 

(11) 25363 

(21) 3-2014-01772 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 23.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại & đầu tư Việt Xanh  (VN) 

Số 24, đường 76, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                           1.1                    1.2                  1.3              1.4 
 
 

  
 
 

                                                                 1.5              1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
498 

(11) 25364 

(21) 3-2014-01776 (28) 01 
(54) Thân robot di động có 

bánh xe 

(51) 21-01 

(22) 24.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Robot Việt Nam  (VN)

28 Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Kiều Trung Liêm (VN), Nguyễn Đình Uyên (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                         1.1                                     1.2                          1.3 
 
 

     
 
 

                                                    1.4                                          1.5 
 
 

  
 
 

                                                       1.6                                   1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
499 

(11) 25365 

(21) 3-2014-01788 (28) 01 
(54) Đài hoa kim cương (51) 20-02 

(22) 27.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần HEALTH BEAUTY CORNER  (VN)

Tầng lửng, 54 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Thanh Hoài (VN) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                                1.1                            1.2                        1.3                       1.4 
 
 

     
 
 

                                1.5                              1.6                        1.7                         1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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                                                          1.9                            1.10 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
501 

(11) 25366 

(21) 3-2014-01804 (28) 01 
(54) Máy ép củi trấu (51) 15-03, 15-99 

(22) 28.10.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Tam Hiệp LHT  (VN)

Lô 8-10 đường A1, khu TĐC Tân Phú, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

(72) Nguyễn Văn Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                              1.1                                       1.2                                           1.3  
 
 

    
 
 

                                             1.4                  1.5                  1.6             1.7 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
502 

(11) 25367 

(21) 3-2014-01812 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 06.05.2013 (43) 25.03.2015 
(30) 201230535734.1 06.11.2012 CN 
(71) Electrolux S.E.A PTE LTD.  (SG)

11 Lorong 3, Toa Payoh, Block B, #01-13/14/15, Jackson Square, Singapore 319579 
(72) Pernilla Johansson (SE), Craig Lyndon (AU), Leonard Tan Bahroocha (SG), Ola Lantz 

(SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                                     1.1                        1.2                        1.3                    1.4 
 
 

    
 
 

                              1.5                 1.6                       1.7                              1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
503 

(11) 25368 

(21) 3-2014-01830 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-03 

(22) 30.10.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 810671901 30.04.2014 WO 
(71) BIOFARMA  (FR) 

50 rue Carnot, F-92284 Suresnes Cedex, France 
(72) Marc MAILLOCHON (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                 1.1                      1.2                           1.3                          1.4                      1.5 
 
 

    
 
 

                                                            1.6                           1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
504 

(11) 25369 

(21) 3-2014-01849 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 04.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vi 

Nguyễn  (VN) 

Tầng 3, số 124 Lý Thái Tông, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
(72) Nguyễn Thị Tường Vi (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                                                     1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
505 

(11) 25370 

(21) 3-2014-01851 (28) 01 
(54) Rơ le  (51) 13-03 

(22) 04.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật điện Kiều Nhất  (VN)

400/15B khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) Chen Ming Chi (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                            1.1                            1.2                               1.3                       1.4 
 

   
 

                                               1.5                             1.6                        1.7 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
506 

(11) 25371 

(21) 3-2014-01864 (28) 01 
(54) Phễu chống thấm (51) 23-99 

(22) 06.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Hồ Sỹ Dục  (VN) 

21/11, đường 10, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Sỹ Dục  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                         1.1                                 1.2 
 
 

  
 
 

                                                         1.3                                1.4 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
507 

(11) 25372 

(21) 3-2014-01878 (28) 01 
(54) Bao gói khăn ướt (51) 09-05 

(22) 07.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiếu Huyền  (VN) 

Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Chính (VN) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                                1.1                                                            1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
508 

(11) 25373 

(21) 3-2014-01880 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 07.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại dược phẩm NMN  (VN)

710-712 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Vân Kiều (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                      1.1                                                         1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
509 

(11) 25374 

(21) 3-2014-01889 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 

(22) 11.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Trần Văn Hương  (VN)

07B tổ 10, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Trần Văn Hương (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                            1.1                                                        1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
510 

(11) 25375 

(21) 3-2014-01891 (28) 01 
(54) Nắp của đồ chứa đóng hộp (51) 09-07 

(22) 12.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) 1. PYUNG AHN CAN MFG. CO., LTD.  (KR) 

30, Haebong-ro, 273 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 

2. PYUNG AHN VINA CO., LTD.  (VN) 

Lot. III-1.2, D3 Street, Que Vo 2 Industrial Zone, Ngoc Xa Ward, Que Vo District, Bac 
Ninh Province, Vietnam 

(72) Shin Jung Hern (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                     1.1                                        1.2                                 1.3 
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                                         1.8                                       1.9                          1.10 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
511 

(11) 25376 

(21) 3-2014-01892 (28) 01 
(54) Đáy của đồ chứa đóng hộp (51) 09-07 

(22) 12.11.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 30-2014-0046143 24.09.2014 KR 
(71) 1. PYUNG AHN CAN MFG. CO., LTD.  (KR) 

30, Haebong-ro, 273 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 

2. PYUNG AHN VINA CO., LTD.  (VN) 

Lot. III-1.2, D3 Street, Que Vo 2 Industrial Zone, Ngoc Xa Ward, Que Vo District, Bac 
Ninh Province, Vietnam  

(72) Shin Jung Hern (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                            1.1                                                 1.2                                        1.3 
 

    
 

                                             1.4                           1.5                        1.6 
 

   
 

                                          1.7                                1.8                          1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
512 

(11) 25377 

(21) 3-2014-01894 (28) 01 
(54) Điện thoại đa phương tiện (51) 14-03 

(22) 12.11.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 201430140629.7 20.05.2014 CN 
(71) Meizu Technology Co., Ltd.  (CN)

Meizu Technology Building, Technology & innovation Coast, Zhuhai City, Guangdong 
Province, 519085 P. R. China 

(72) Youngsu Cho (KR), Yongxiang Bai (CN), Xiuzhang Huang (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                          1.2                                            1.3 
 
 

      
 
 

                       1.4                1.5          1.6     1.7                     1.8                       1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
513 

(11) 25378 

(21) 3-2014-01935 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 17.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm 

Nguyên  (VN) 

613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Ngọc Thái (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 
                                            1.1                                        1.2



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
514 

(11) 25379 

(21) 3-2014-01936 (28) 01 
(54) Khung võng gỗ (51) 06-02 

(22) 17.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Bùi Phúc Thiện  (VN) 

Thôn 9, thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Bùi Phúc Thiện  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                         1.1                                                  1.2                           1.3 
 
 

  
 
 

                                                      1.4                                           1.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
515 

(11) 25380 

(21) 3-2014-01937 (28) 01 
(54) Xe đạp điện (51) 12-11 

(22) 17.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Linh Trung Tín  (VN) 

100 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Đoàn Ngọc Linh (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                         1.1                          1.2                              1.3                               1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
516 

(11) 25381 

(21) 3-2014-01938 (28) 01 
(54) Máy điều hoà nhiệt độ di 

động 

(51) 23-04 

(22) 18.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 

119 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Mỹ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                          1.1                                  1.2                             1.3 
 

    
 

                                   1.4                     1.5                       1.6                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
517 

(11) 25382 

(21) 3-2014-01939 (28) 01 
(54) Máy điều hoà nhiệt độ di 

động 

(51) 23-04 

(22) 18.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 

119 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Mỹ (VN) 
(55)  

 
 
 
 

         
 
 

                             1.1                             1.2                    1.3                   1.4               1.5 
 
 

  
 
 

                                                              1.6                        1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
518 

(11) 25383 

(21) 3-2014-01940 (28) 01 
(54) Máy điều hoà nhiệt độ di 

động 

(51) 23-04 

(22) 18.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 

119 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Mỹ (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                             1.1                                1.2                         1.3 
 
 

    
 

                                     1.4                    1.5                  1.6                     1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
519 

(11) 25384 

(21) 3-2014-01941 (28) 01 
(54) Máy điều hoà nhiệt độ di 

động 

(51) 23-04 

(22) 18.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 

119 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Mỹ (VN) 
(55)  

 
 
 
 

         
 
 

                               1.1                        1.2                     1.3                  1.4              1.5 
 
 

  
 
 

                                                          1.6                          1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
520 

(11) 25385 

(21) 3-2014-01942 (28) 01 
(54) Máy điều hoà nhiệt độ di 

động 

(51) 23-04 

(22) 18.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 

119 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Mỹ (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

         
 
 

                           1.1                               1.2                            1.3                  1.4              1.5 
 
 

  
 

                                                             1.6                       1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
521 

(11) 25386 

(21) 3-2014-01943 (28) 01 
(54) Máy điều hoà nhiệt độ di 

động 

(51) 23-04 

(22) 18.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 

119 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thị Mỹ (VN) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                        1.1                                             1.2                           1.3                       1.4 
 
 

   
 
 

                                        1.5                                  1.6                           1.7 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
522 

(11) 25387 

(21) 3-2014-01976 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 21.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) DNTN sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên  (VN)

Ngã tư Bến Hàn, ngõ 1, đường Hoàng Ngân, khu 2, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(72) Lê Văn Hãnh (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                        1.2                                  1.3 
 

   
 

                         1.4                                               1.5                                         1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
523 

(11) 25388 

(21) 3-2014-01978 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt  (VN)

Số 306 lô 22, Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Thị Hồng Trang (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
524 

(11) 25389 

(21) 3-2014-01979 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt  (VN)

Số 306 lô 22, Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Thị Hồng Trang (VN) 
(74) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM JURIST CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
525 

(11) 25390 

(21) 3-2014-01980 (28) 01 
(54) Hệ thống xử lý nước sinh 

hoạt 

(51) 23-99 

(22) 21.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần thiết lập công nghệ thiết bị Systems  (VN)

Số 147, phố Hào Nam, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quốc Anh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                            1.1                                   1.2                                        1.3 
 
 

    
 
 

                1.4                     1.5                                 1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
526 

(11) 25391 

(21) 3-2014-01991 (28) 01 
(54) Bếp Gas (51) 07-02 

(22) 25.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần liên doanh KOJI Việt Nam  (VN)

295 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Hải Anh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                              1.1                                          1.2                                       1.3 
 
 

   
 
 

                                                      1.4                                              1.5 
 
 

    
 
 

                                                           1.6                               1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
527 

(11) 25392 

(21) 3-2014-01993 (28) 01 
(54) Bộ chia lửa bếp gas hồng 

ngoại 

(51) 07-02 

(22) 25.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần liên doanh KOJI Việt Nam  (VN)

295 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Hải Anh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                                   1.1                                    1.2                                     1.3 
 
 

   
 
 

                                                     1.4                                         1.5 
 
 

  
 
 

                                                     1.6                                         1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
528 

(11) 25393 

(21) 3-2014-01998 (28) 01 
(54) Đầu rót đồ uống (51) 23-01 

(22) 26.11.2014 (43) 25.03.2015 
(30) DA 2014 00055 30.05.2014 DK 
(71) Carlsberg Breweries A/S  (DK)

Ny Carlsbergvej 100, DK-1760 Copenhagen V, Demark 
(72) Kalle Jon Nordbo (SE) 
(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                     1.1                             1.2                               1.3                                    1.4 
 
 

      
 
 

                      1.5                 1.6                         1.7                                     1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
529 

(11) 25394 

(21) 3-2014-02017 (28) 01 
(54) Chai ăn dặm (51) 07-01 

(22) 27.11.2014 (43) 25.03.2015 
(30) D2014/671/B 27.05.2014 SG 
(71) FITSON SINGAPORE PTE LTD.  (SG) 

625 ALJUNIED ROAD, #06-04A ALJUNIED INDUSTRIAL COMPLEX, 
SINGAPORE 389836 

(72) David Anthony Edgerley (GB), Graham Antony Tulett (GB), Chan Ching  (MY) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 

      
 
 

                     1.1                          1.2                        1.3                     1.4                      1.5 
 
 

     
 
 

                                                             1.6                            1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
530 

(11) 25395 

(21) 3-2014-02029 (28) 02 
(54) Nắp đậy bồn cầu (51) 23-02 

(22) 28.11.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 29/492,359 30.05.2014 US 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-8601 Japan 
(72) Misa INOMOTO (JP), Shogo TAKAYAMA (JP), Masafumi ISHIKAWA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                                  1.1                             1.2                      1.3  
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công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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                                            2.1                                  2.2                           2.3 
 
 

   
 
 

                                                      2.4                                    2.5 
 
 

    
 
 

                                                   2.6                                           1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
532 

(11) 25396 

(21) 3-2014-02030 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.11.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Nam Phương VN  (VN)

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Minh Hiếu  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                           1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
533 

(11) 25397 

(21) 3-2014-02040 (28) 01 
(54) Đèn pin đa năng (51) 26-02 

(22) 01.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Khải Toàn  (VN)

Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Đặng Trọng Ngôn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                 1.1                                         1.2                                    1.3 
 
 

       
 
 

                         1.4            1.5                           1.6                                    1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
534 

(11) 25398 

(21) 3-2014-02051 (28) 01 
(54) Mộ chế tạo sẵn (51) 25-03 

(22) 01.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hoà  (VN) 

Số 7, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
(72) Nguyễn Hiền Triết (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                                             1.1                                     1.2                        1.3 
 
 

     
 
 

                                    1.4                             1.5                                 1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
535 

(11) 25399 

(21) 3-2014-02058 (28) 01 
(54) Mộ chế tạo sẵn (51) 25-03 

(22) 01.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hoà  (VN) 

Số 7, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
(72) Nguyễn Hiền Triết (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                    1.1                                1.2                  1.3 
 
 

     
 
 

                                    1.4                       1.5                                  1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
536 

(11) 25400 

(21) 3-2014-02064 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 03.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Nguyên Huy   (VN)

Đường số 11 khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng 

(72) Thái Văn May (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                             1.1                                                                      1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
537 

(11) 25401 

(21) 3-2014-02070 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 03.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại Như Hải Lê  (VN) 

02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Thái Văn Hừng (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

  
 
 

                                                 1.2                                              1.3 
 
 

     
 
 

                     1.4               1.5                          1.6                                      1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
538 

(11) 25402 

(21) 3-2014-02071 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 03.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại Như Hải Lê  (VN) 

02A2 ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Thái Văn Hừng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                  1.2                                               1.3 
 
 

    
 
 

                  1.4             1.5                                 1.6                                           1.7 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
539 

(11) 25403 

(21) 3-2014-02082 (28) 01 
(54) Bao gói bánh snack (51) 09-05 

(22) 04.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam  (VN)

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
540 

(11) 25404 

(21) 3-2014-02085 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 

(22) 04.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam  (VN)
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(11) 25460 

(21) 3-2014-02297 (28) 01 
(54) Bình chứa (51) 09-01 

(22) 30.12.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 002492942-0001 30.06.2014 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) ASHBEE Corinne Elizabeth (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 25461 

(21) 3-2014-02298 (28) 01 
(54) Chai nước gội đầu (51) 09-01 

(22) 31.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Nguyễn Hiếu Nghĩa  (VN)

ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Nguyễn Hiếu Nghĩa  (VN) 
74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25462 

(21) 3-2014-02299 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 31.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ  (VN)

Số 93, Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25463 

(21) 3-2014-02300 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 19-08 

(22) 31.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ  (VN)

Số 93, Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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608 

(11) 25464 

(21) 3-2014-02307 (28) 01 
(54) Máy giặt vết bẩn trên 

quần áo 

(51) 15-05 

(22) 31.12.2014 (43) 25.03.2015 
(30) 2014-015397 15.07.2014 JP 
(71) Haier Asia International Co., Ltd.  (JP)

Shin Osaka Trust Tower 14F, 3-5-36 Miyahara Yodogawa-ku Osaka-shi Osaka, 532-
0003, Japan 

(72) Yasuhiro Matsusaki (JP), Kazuhiro Kosukegawa (JP), Shingo Kusase (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25465 

(21) 3-2014-02309 (28) 01 
(54) Khóa cài (51) 02-07 

(22) 31.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 

8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, Taipei City, Taiwan 
(72) Tsung-Ming KUNG (TW) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 25466 

(21) 3-2014-02310 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 25467 

(21) 3-2014-02311 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.12.2014 (43) 25.03.2015 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 25468 

(21) 3-2015-00001 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 05.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 29/497,639 25.07.2014 US 
(71) 1. Colgate-Palmolive Company  (US)

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 

2. Omron Healthcare Co., Ltd.  (JP) 

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kyoto, Japan 617-0002 
(72) Takahide Okai  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25469 

(21) 3-2015-00005 (28) 01 
(54) Xe mô tô (51) 12-11 

(22) 05.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Hsin-Hoh LU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25470 

(21) 3-2015-00006 (28) 01 
(54) Vòng treo (51) 08-07 

(22) 05.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 30-2014-0032634 03.07.2014 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.   (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25471 

(21) 3-2015-00007 (28) 04 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  (VN)

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Triều Hùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25472 

(21) 3-2015-00008 (28) 04 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 06.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  (VN)

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trương Triều Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25473 

(21) 3-2015-00009 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 06.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển công nghệ Nano 

Việt Nam  (VN) 

Số 33, lô 4, tiểu khu đô thị Nam La Khê, số 368 Quang Trung, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Võ Thái An (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25474 

(21) 3-2015-00010 (28) 01 
(54) Bộ lọc thô của máy lọc 

nước 

(51) 23-01 

(22) 06.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển công nghệ Nano 

Việt Nam  (VN) 

Số 33, lô 4, tiểu khu đô thị Nam La Khê, số 368 Quang Trung, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Võ Thái An (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25475 

(21) 3-2015-00014 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 06.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần hoá dầu MEKONG  (VN)

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Lê Nguyên Khoa (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25476 

(21) 3-2015-00019 (28) 01 
(54) Bát (51) 07-01 

(22) 07.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Nguyễn Bùi Anh Tuấn  (VN)

158, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
(72) Nguyễn Bùi Anh Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 25477 

(21) 3-2015-00020 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 07.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần bánh ngọt Thu Hương  (VN)

35C Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Hoàng Mai (VN) 
(55)  
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(11) 25478 

(21) 3-2015-00021 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 07.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần bánh ngọt Thu Hương  (VN)

35C Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Hoàng Mai (VN) 
(55)  
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(11) 25479 

(21) 3-2015-00023 (28) 01 
(54) Trụ cứu hoả ngầm (51) 23-01 

(22) 07.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Lực  (VN)

Số 266A đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Kim Thạch (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25480 

(21) 3-2015-00028 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 

(22) 08.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần phân bón NA UY  (VN)

Phòng 503, lầu 5, HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Chí Cao (VN) 
(55)  
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(11) 25481 

(21) 3-2015-00029 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 

(22) 08.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần phân bón NA UY  (VN)

Phòng 503, lầu 5, HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Chí Cao (VN) 
(55)  
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(11) 25482 

(21) 3-2015-00030 (28) 01 
(54) Miếng bịt góc bảng viết (51) 19-06 

(22) 21.05.2013 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất Phú Lộc An  (VN)

Số 132/65 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Tường Vân (VN) 
(55)  
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(11) 25483 

(21) 3-2015-00031 (28) 01 
(54) Miếng bịt góc bảng viết (51) 19-06 

(22) 21.05.2013 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất Phú Lộc An  (VN)

Số 132/65 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Thị Tường Vân (VN) 
(55)  
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(11) 25484 

(21) 3-2015-00032 (28) 01 
(54) Bộ phận chia lửa của bếp ga (51) 07-02 

(22) 08.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Phương Anh  (VN)

Số 5 ngách 29/16, tổ 29, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 25485 

(21) 3-2015-00034 (28) 01 
(54) Khoá thắt lưng (51) 02-07 

(22) 08.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 30-2014-0033317 08.07.2014 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO. LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25486 

(21) 3-2015-00035 (28) 01 
(54) Khoá điều chỉnh (51) 02-07 

(22) 08.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 30-2014-0033318 08.07.2014 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25487 

(21) 3-2015-00036 (28) 01 
(54) Khoá điều chỉnh dây (51) 02-07 

(22) 08.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 30-2014-0033399 08.07.2014 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                           1.1                              1.2 
 

    
 

                                                           1.3                               1.4         1.5 
 

   
 

                                    1.6                                   1.7                                 1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
636 

(11) 25488 

(21) 3-2015-00037 (28) 01 
(54) Móc (51) 08-07 

(22) 08.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 30-2014-0033865 10.07.2014 KR 
(71) WOOJIN PLASTIC CO., LTD.  (KR) 

68, Damteo-gil 21beon-gil, Guri-si, Gyeonggi-do 471-858 Republic of Korea 
(72) Jisook PAIK (KR), Nan Hee PAIK (KR), Ji Hye PAIK (KR), Ji Won SON (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                                        1.1                                 1.2 
 
 

    
 
 

                                                              1.3                          1.4      1.5 
 
 

   
 

                             1.6                                           1.7                                       1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
637 

(11) 25489 

(21) 3-2015-00042 (28) 01 
(54) Thiết bị điều khiển từ xa (51) 23-04 

(22) 09.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 2014-015284 14.07.2014 JP 
(71) DAIKIN INDUSTRIES LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
Japan 

(72) Takanori IKEGAYA (JP), Chihiro YOSHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

                                                        1.1                                    1.2 
 
 

   
 
 

                                                    1.3                                           1.4 
 
 

       
 
 

                  1.5     1.6                            1.7                                           1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
638 

(11) 25490 

(21) 3-2015-00043 (28) 01 
(54) Thiết bị điều khiển từ xa (51) 23-04 

(22) 09.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 2014-015285 14.07.2014 JP 
(71) DAIKIN INDUSTRIES LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
Japan 

(72) Takanori IKEGAYA (JP), Chihiro YOSHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                         1.1                                1.2 
 

    
 

                               1.3      1.4                     1.5                             1.6 
 

      
 

                                                     1.7                                         1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
639 

(11) 25491 

(21) 3-2015-00044 (28) 01 
(54) Thiết bị điều khiển từ xa (51) 23-04 

(22) 09.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 2014-015286 14.07.2014 JP 
(71) DAIKIN INDUSTRIES LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
Japan 

(72) Takanori IKEGAYA (JP), Chihiro YOSHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                    1.1                                      1.2 
 

   
 

                                                    1.3                                              1.4 
 

     
 

                                         1.5                                           1.6                          1.7       1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
640 

(11) 25492 

(21) 3-2015-00045 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 

(22) 09.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 29/496,249 10.07.2014 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US)

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) John A. Solheim (US), Ryan M. Stokke (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

  
 

1.1 
 

    
 

                                1.2                                          1.3                                      1.4 
 

     
 

                    1.5                                 1.6                         1.7                1.8                      1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
641 

(11) 25493 

(21) 3-2015-00046 (28) 07 
(54) Van điều chỉnh tốc độ dòng 

chảy 

(51) 23-01 

(22) 12.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 201430262693.2 30.07.2014 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) Akiho NISHIMURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                 1.1                               1.2                                          1.3                                  
 

      
 

           1.4           1.5                      1.6                              1.7                             1.8 
 

    
 

                              2.1                                       2.2                                      2.3 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
642 

       
 

           2.4             2.5                      2.6                            2.7                                     2.8 
 

    
 

                                     3.1                                  3.2                               3.3 
 

       
 

            3.4        3.5                      3.6                                3.7                                   3.8 
 

    
 

                                   4.1                                   4.2                                4.3 
 

      
 

               4.4           4.5                    4.6                            4.7                               4.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
643 

    
 

                                 5.1                                   5.2                                  5.3 
 

      
 

          5.4             5.5                     5.6                                5.7                                    5.8 
 

    
 

                                    6.1                                   6.2                                   6.3 
 

      
 

        6.4               6.5                      6.6                             6.7                                     6.8 
 
  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
644 

   
 

                               7.1                                       7.2                                      7.3 
 

        
 

                            7.4              7.5                         7.6                               7.7 
 
 

 
 

7.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
645 

(11) 25494 

(21) 3-2015-00051 (28) 01 
(54) Kính mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 13.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 

4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                      1.1                                     1.2                                   1.3 
 
 

   
 
 

                                1.4                                          1.5                                  1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
646 

(11) 25495 

(21) 3-2015-00052 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 13.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Long Huei  (VN)

Số 23 đường ĐT743, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) LI MING HUI (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                         1.2                                     1.3 
 
 

   
 
 

                               1.4                                         1.5                                  1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
647 

(11) 25496 

(21) 3-2015-00053 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 13.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Long Huei  (VN)

Số 23 đường ĐT743, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) LI MING HUI (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                            1.1                                                   1.2                                          1.3 
 
 

         
 
 

                 1.4                                     1.5                               1.6                                   1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
648 

(11) 25497 

(21) 3-2015-00063 (28) 06 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 13.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú  (VN)

41 phố Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Quản Ngọc Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
1 
 
 

  
 
 
2 
 
 

  
 
 
3 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
649 

  
 
 
4 
 
 

  
 
 
5 
 
 

 
 
 
6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
650 

(11) 25498 

(21) 3-2015-00066 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Hộ kinh doanh An Vĩnh Phát  (VN)

17 đường số 12, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Khưu Sở Dinh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                        1.1                                            1.2                                                 1.3 
 
 

   
 
 

                        1.4                                         1.5                                          1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
651 

(11) 25499 

(21) 3-2015-00067 (28) 01 
(54) Lồng sưởi (51) 23-03 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 1402001967 23.07.2014 TH 
(71) Dhiti Towiwat  (TH) 

163/71, Phahonyothin 32, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok, Thailand 
(72) Dhiti Towiwat  (TH) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                       1.1                                 1.2                                 1.3 
 
 

         
 

                                              1.4                                1.5                     1.6      1.7 
 

  
 

                                                                     1.8        1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
652 

(11) 25500 

(21) 3-2015-00068 (28) 01 
(54) Lồng sưởi (51) 23-03 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 1402001969 23.07.2014 TH 
(71) Dhiti Towiwat  (TH) 

163/71, Phahonyothin 32, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok, Thailand 
(72) Dhiti Towiwat  (TH) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                                          1.1                                 1.2                            1.3 
 

     
 

                                    1.4                                  1.5                          1.6               1.7 
 

    
 

                                                                    1.8            1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
653 

(11) 25501 

(21) 3-2015-00069 (28) 01 
(54) Lồng sưởi (51) 23-03 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 1402001968 23.07.2014 TH 
(71) Dhiti Towiwat  (TH) 

163/71, Phahonyothin 32, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok, Thailand 
(72) Dhiti Towiwat  (TH) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                             1.1                               1.2                            1.3 
 

    
 

                                1.4                           1.5                           1.6                      1.7 
 

         
 

                                                               1.8                    1.9 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
654 

(11) 25502 

(21) 3-2015-00070 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Long Huei  (VN)

Số 23 đường ĐT743, khu công nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) LI MING HUI (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                               1.1                                            1.2                                      1.3 
 
 

     
 
 

                                 1.4                                       1.5                                       1.6 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
655 

(11) 25503 

(21) 3-2015-00072 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ tin học Nhất 

Kiến  (VN) 

37/6 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trần Phú (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                     1.1                                                                 1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
656 

(11) 25504 

(21) 3-2015-00073 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 14.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Hộ kinh doanh Xây Phát   (VN)

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Huỳnh Thoại Viên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                                         1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
657 

(11) 25505 

(21) 3-2015-00076 (28) 02 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-01 

(22) 15.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 29/498,169 31.07.2014 US 

29/498,171 31.07.2014 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US)

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wenjin Xi (CN), Yanmei Ji (CN), Bo Zhang  (CN), Kai Zhang  (CN), Guangsheng Guo 

(CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

        
 
 

                                       1.1       1.2           1.3         1.4           1.5          1.6 
 
 

   
 

                                                                      1.7     1.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
658 

       
 
 

                                       2.1          2.2         2.3       2.4          2.5          2.6 
 
 

  
 
 

                                                                       2.7    2.8 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
659 

(11) 25506 

(21) 3-2015-00078 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 15.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                    1.2                                            1.3 
 

    
 

                                1.4                                              1.5                             1.6           1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
660 

(11) 25507 

(21) 3-2015-00079 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 15.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trương Đỗ Khánh Huy (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                    1.1                                             1.2 
 
 

  
 
 

                                                  1.3                                              1.4 
 
 

   
 
 

                                                      1.5                                  1.6                 1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
661 

(11) 25508 

(21) 3-2015-00082 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 15.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Hà Duy Linh  (VN) 

Số 30D, phố Kim Mã Thượng, tổ 3, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Hà Duy Linh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                      1.2                        1.3                   1.4               1.5 
 
 

  
 
 

                                                               1.6                     1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
662 

(11) 25509 

(21) 3-2015-00083 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 15.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thực phẩm & thương mại OrientNutri  (VN) 

Số 01, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Viết Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                               1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
663 

(11) 25510 

(21) 3-2015-00084 (28) 01 
(54) Máy ép lấy nước (51) 31-00 

(22) 15.01.2015 (43) 25.03.2015 
(30) 30-2014-0036206 23.07.2014 KR 
(71) HappyCall Co., Ltd.  (KR)

104-2, Goldenroot-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea 

(72) Hyun Sam Lee (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

               1.1                             1.2                               1.3                          1.4                    1.5 
 
 

  
 
 

                                                     1.6                                         1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
664 

(11) 25511 

(21) 3-2015-00085 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 15.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại dịch vụ Bảo Minh  (VN)

Số 53 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
(72) Nguyễn Văn Minh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                                      1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
665 

(11) 25512 

(21) 3-2015-00107 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Hảo Hương  (VN)

102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Công Sự (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                1.1                         1.2                    1.3 
 
 

   
 
 

                                                                 1.4                     1.5 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
666 

(11) 25513 

(21) 3-2015-00111 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 21.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn An N Cường  (VN)

Số 8, đường Phan Nhung, khu phố 1, thị trấn Đông Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(72) Phạm Tấn Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
667 

(11) 25514 

(21) 3-2015-00112 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 22.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Tiên Dung  (VN)

Số 22/109 phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(72) Phạm Trí Tuệ (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                                 1.2                               1.3                                  1.4 
 
 

   
 
 

                                  1.5                                    1.6                                     1.7 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
668 

(11) 25515 

(21) 3-2015-00113 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 22.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Tiên Dung  (VN)

Số 22/109 phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

(72) Phạm Trí Tuệ (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25516 

(21) 3-2015-00114 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 22.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH Tiên Dung  (VN)

Số 22/109 phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(72) Phạm Trí Tuệ (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 25517 

(21) 3-2015-00115 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Chấn Vinh  (VN) 

44 Bến Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tiến Tài (VN) 
(55)  
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(11) 25518 

(21) 3-2015-00116 (28) 01 
(54) Hộp đựng men tiêu hóa (51) 09-03 

(22) 22.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH thiết kế Trường Tồn  (VN)

Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
(72) Vũ Mạnh Trường (VN) 
(55)  
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(11) 25519 

(21) 3-2015-00118 (28) 01 
(54) Tấm che phủ trái cây (51) 99-00 

(22) 22.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) Norihisa SAKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                1.1                                  1.2                                      1.3 
 

     
 

                           1.4           1.5                             1.6                                   1.7 
 

      
 

                                                 1.8                                              1.9  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
673 

(11) 25520 

(21) 3-2015-00119 (28) 03 
(54) Tấm che phủ trái cây (51) 99-00 

(22) 22.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan 
(72) Norihisa SAKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25521 

(21) 3-2015-00122 (28) 02 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 23.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên SX & TM mỹ phẩm Đăng Dương  (VN)

59, đường số 1B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Truyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
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(11) 25522 

(21) 3-2015-00123 (28) 01 
(54) Bút bấm (51) 19-06 

(22) 23.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN)

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25523 

(21) 3-2015-00130 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 26.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 

1.2 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
680 

(11) 25524 

(21) 3-2015-00131 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 26.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ sơn Kodak  (VN)

Số nhà 18, ngõ 6 đường Chiến Thắng, tổ 3, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(72) Đào Thị Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 25525 

(21) 3-2015-00135 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 27.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần dược Tâm Dược  (VN)

19A đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Vũ Như Long (VN) 
(55)  
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(11) 25526 

(21) 3-2015-00137 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 27.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần dược Tâm Dược  (VN)

19A đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Vũ Như Long (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                             1.1                                                              1.2 
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(11) 25527 

(21) 3-2015-00139 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 27.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Công ty cổ phần Tiến Hưng  (VN)

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
(72) DEMOND Nguyên (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng (PHOENIX LAW) 
(55)  
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(11) 25528 

(21) 3-2015-00140 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 27.01.2015 (43) 25.03.2015 
(71) Đỗ Văn Quân  (VN) 

Xóm 15, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 
(72) Đỗ Văn Quân  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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Phần iV 

 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2013-22134 (220) 25.09.2013 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.3.1; 26.13.25 

(591) Xanh đậm, trắng. 
(731) Công ty liên doanh sản xuất 

bao bì Tong Yuan  (VN) 

Số 6 đường số 9, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu để bao gói cụ thể là chất nhựa dẻo, mềm dùng chứa đựng hàng thực 
phẩm và công nghiệp. 

 

(210) 4-2013-31146 (220) 31.12.2013 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (731) AMERICAN & EFIRD ENTERPRISES, 

INC.   (US) 
22 American Street, Mount Holly, North 
Carolina 28120, U.S.A.  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ, cụ thể là chỉ polyeste.  
 

 
(210) 4-2014-05562 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 1.15.21 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) THITIPOL SAJJAPONG  (TH) 

60/1 Moo 1, Hua Kwang, Kosumpisai, 
Mahasarakham, Thailand 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; thẻ nhớ; loa; thiết bị sạc pin có nhiều đầu; thiết bị dùng để kết nối có 
nhiều đầu dùng cho máy tính và điện thoại (USB adapter); bộ sạc pin; chuột máy tính; đầu 
đọc thẻ nhớ; giá đỡ điện thoại (bằng nhựa, gắn trên xe). 

 

Nhóm 20: Miếng dán bằng nhựa, một mặt có keo để dán vào các bề mặt như xe, kính, 
tường còn mặt kia có độ ma sát cao có thể giữ được điện thoại, chìa khóa và các vật dụng 
khác ở độ dốc 90 độ mà không rơi). 

 

Nhóm 21: Dụng cụ vệ sinh máy tính gồm: chổi quét, dụng cụ hút bụi khe bàn phím, khăn 
lau.  
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Nhóm 35: Mua bán: tai nghe, thẻ nhớ, loa, thiết bị sạc pin có nhiều đầu, thiết bị dùng để 
kết nối có nhiều đầu dùng cho máy tính và điện thoại (USB adapter), bộ sạc pin, chuột 
máy tính, đầu đọc thẻ nhớ, giá đỡ điện thoại (bằng nhựa, gắn trên xe), miếng dán bằng 
nhựa, một mặt có keo để dán vào các bề mặt như xe, kính, tường còn mặt kia có độ ma sát 
cao có thể giữ được điện thoại, chìa khóa và các vật dụng khác ở độ dốc 90 độ mà không 
rơi)., dụng cụ vệ sinh máy tính gồm: chổi quét,  dụng cụ hút bụi khe bàn phím, khăn lau.  

 

 
(210) 4-2014-06475 (220) 28.03.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 25.7.17 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) NICHIBAN CO.,LTD.  (JP) 

2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8663, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; cao dán cầm máu, băng dính dùng cho mục 
đích y tế; miếng dính dùng cho mục đích y tế, vật liệu băng bó, dùng trong y tế; vật liệu 
băng bó vết thương; miếng đệm dùng để lót vào phần da bị chai ở chân; miếng đệm nốt 
viêm tấy, vết sưng ở kẽ ngón chân cái; miếng đệm có phần băng dính dùng để dán lót vào 
phần da bị chai ở ngón chân; băng keo dùng để bẫy sâu bọ; miếng băng keo dùng để bắt 
sâu bọ. 

 

 
(210) 4-2014-09900 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 5.7.3 

(731) Hội nông dân xã Vĩnh Hiệp  

(VN) 

Xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình Định  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-10092 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 1278656 12.11.2013 BX 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 26.1.1; 26.1.6; A1.1.10; 
24.5.5; 2.1.2 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh dương, vàng, 
trắng, đen, đỏ. 

(731) HAVANA CLUB HOLDING S.A.  (LU) 
5, rue EugÌne Ruppert - L-2453 
LUXEMBOURG (Grand Duchy of 
Luxemburg). 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
687 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-10617 (220) 15.05.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 4.3.20; A3.7.24 

(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Mai  (VN) 

Số 104 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-10694 (220) 15.05.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.1; 5.7.3; 2.1.1; 22.1.1; 26.3.1; 11.3.1; 

24.5.7; 24.5.20 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng, tím, đen. 
(731) Công ty cổ phần tổng công 

ty giống cây trồng Thái Bình  

(VN) 

Số 36 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 
 

(210) 4-2014-12766 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 24.15.21 
(591) Đỏ, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp  (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng để xức lên cơ thể, dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
chăm sóc da; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; xà 
phòng; sữa tắm (tất cả dùng cho em bé).  

 

Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; bột ăn có sữa cho trẻ em cụ thể là sữa cho trẻ sơ sinh; 
sữa bột (cho trẻ sơ sinh); bông vô trùng; băng vệ sinh; quần tã trẻ em (tã lót dạng quần).  
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Nhóm 10: Sản phẩm giữ vệ sinh, cụ thể là núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả của 
bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm, núm vú giả dùng cho trẻ em 
ăn, núm vú giả có van, núm vú giả (tất cả các sản phẩm nói trên thuộc nhóm này); các 
loại máy hút, cụ thể là máy hút sữa, máy vắt sữa ở ngực được vận hành bằng tay hoặc 
bằng điện (thuộc nhóm này), bình sữa cho trẻ em bú, đồ đựng thuốc chuyên dụng.  

 

Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; vật liệu gói 
có các bọt khí, làm bằng chất dẻo [dùng để bọc hoặc đóng gói]; giấy vệ sinh; khăn giấy 
để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy. 

 

Nhóm 25: Đồ đội đầu; đồ đi ở chân; quần áo; bộ quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); yếm 
dãi không bằng giấy; mũ. 

 

Nhóm 29: Sữa, sữa đông, sữa giàu anbumin, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm 
sữa; sữa khuấy; sữa giàu protein; sữa đậu nành (thay thế sữa); nước sữa (chất lỏng còn lại 
sau khi sữa chua đã đông); sữa chua.  

 

 
(210) 4-2014-13730 (220) 18.06.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS 
LIMITED  (IN) 
33-35, Thyagraj Nagar Market, New 
Delhi 110003, India 

(740) Công ty luật TNHH YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Các module phần mềm cho dịch vụ ngân hàng và tài chính; phần mềm máy 
tính cho dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, bán lẻ và đầu tư; phần mềm cho việc cung cấp 
tích hợp tất cả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua mạng lưới chi nhánh, điện 
thoại, ATM (dịch vụ ngân hàng tự động), POS (điểm cung cấp dịch vụ) và mạng internet 
được gia tăng giá trị bằng các dịch vụ đào tạo, tư vấn, thực hiện và phục vụ yêu cầu 
chuyên biệt của khách hàng cho các ngân hàng; phần mềm có thể nâng cấp được phục vụ 
việc lưu trữ dữ liệu; phần mềm để tạo lập và giới thiệu các lựa chọn mới và sản phẩm mới, 
trí tuệ nhân tạo cho phép khách hàng lựa chọn dịch vụ dựa trên giá trị; chương trình phần 
mềm cho thông tin và dịch vụ khách hàng, các tiến trình thực hiện giao dịch và an ninh; 
chương trình phần mềm dùng cho hệ thống tài khoản tiết kiệm và tài khoản vãng lai, các 
khoản tiền gửi cố định và tuần hoàn; chương trình phần mềm để xử lý các khoản vay với 
các phần hỗ trợ đi kèm, quản lý nợ và quản lý các công cụ nợ quá hạn, các khoản trả trước 
bằng tiền mặt khác bao gồm tín dụng tiền mặt và các khoản thấu chi có liên quan, các hối 
phiếu và các khoản trả trước không bằng tiền mặt khác; các chương trình phần mềm cho 
các giao dịch liên quan đến ngoại hối bao gồm hối phiếu bằng ngoại tệ, ngoại hối, thư tín 
dụng và hóa đơn nhập khẩu; chương trình phần mềm cho các giao dịch ngân hàng tại 
quầy bao gồm các dịch vụ ngân hàng cơ bản, chuyển vốn, sổ tiết kiệm, két tiền gửi an 
toàn, tủ cất giữ an toàn, thu nhận và truy xuất chữ ký và nhận dạng dấu vân tay, tủ đựng 
tiền, tài khoản chính phủ, quỹ phúc lợi xã hội, đầu tư cổ phiếu, séc du lịch, báo cáo hệ 
thống quản lý thông tin (MIS) và các khoản hoàn trả theo định kỳ (R- Returns), tủ gửi đồ 
an toàn, thanh toán với séc ngoại tệ và thu ngân, thành viên cho ngân hàng hợp tác, lương 
hưu/quỹ phúc lợi; chương trình phần mềm cung cấp cổng giao tiếp, cổng giao tiếp cho 
máy đọc thẻ từ (MICR), dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, các tiếp cận từ xa đối với 
khách hàng, thanh toán ra/nhận thanh toán. 
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Nhóm 42: Dịch vụ phát triển phần mềm; dịch vụ thiết kế phần mềm và hỗ trợ phát triển 
phần mềm cho lĩnh vực ngân hàng và tài chính, là các dịch vụ bao gồm trong nhóm 42. 

 
 

(210) 4-2014-16725 (220) 21.07.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.4.4 
(591) Đen, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ống thông 

gió DEC  (VN) 

Lô 30 khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ống nối 
bằng kim loại cho ống dẫn; thép góc; kẹp giữ bằng kim loại dây cáp và ống dẫn; tấm cửa 
bằng kim loại, cửa sập ống tiêu nước [van] bằng kim loại; hộp gió (bằng kim loại); hộp 
tiêu âm (bằng kim loại); cút bằng kim loại; chân đế thùng phuy bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-16775 (220) 22.07.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.1; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Anh Ngọc (VN)

Tổ 4 cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 40: Chế biến gạo [theo đơn đặt hàng của người khác]. 
 
 

(210) 4-2014-16990 (220) 23.07.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.15.5; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty CP thương mại - tư 

vấn - đầu tư - xây dựng Bách 

Khoa Việt  (VN) 

457 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng; gazolin; dầu điezel; nhiên liệu. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng.  
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(210) 4-2014-17253 (220) 28.07.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Khoa Học Kỹ 

thuật hóa nông Sài Gòn  (VN) 

Số 325/1/11 Đất Mới, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân trộn, chế phẩm phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-18299 (220) 07.08.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Nương  (VN) 

Số 77 đường 17/3, phường Đống Đa, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ. 
 

Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ bảo hộ lao động, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-18324 (220) 08.08.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 5.7.1; 26.1.2; A11.3.4 
(591) Trắng, đen, đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Sài Gòn DHT  (VN) 

2A Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-18365 (220) 08.08.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Soho Square 

(Việt Nam)   (VN) 

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy và vật dụng bằng giấy; bìa cứng và vật dụng làm bằng bía cứng; ấn phẩm 

in; xuất bản phẩm; báo và tạp chí; sách; tài liệu quảng cáo; bức ảnh; áp phích; lịch; văn 

phòng phẩm; vật liệu dẻo để bao gói.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, khuyến mại, bán hàng và tiếp thị; dịch vụ sáng tạo (lên ý 

tưởng và thiết kế) thương hiệu; dịch vụ kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn 

liên quan đến kinh doanh, thương mại, quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo thương 

mại; sản xuất tài liệu ấn phẩm quảng cáo và quảng cáo thương mại; dịch vụ quan hệ công 

chúng; nghiên cứu thị trường và phân tích thị trường; dịch vụ nghiên cứu và dịch vụ thông 

tin liên quan đến kinh doanh, quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ hỗ trợ thị trường; dịch vụ 

phân tích và tổng hợp, biên tập số liệu thống kê; quản trị kinh doanh; dịch vụ văn phòng; 

nghiên cứu và tư vấn về truyền thông cho mục đích quảng cáo và/hoặc tiếp thị; lập kế 

hoạch, đàm phán và mua không gian quảng cáo; cung cấp thông tin liên quan đến các 

dịch vụ nêu trên.   

 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm vì mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức hội thảo; dịch vụ 

về giáo dục và giảng dạy; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ máy tính; thiết kế và phát triển sản 

phẩm; dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; dịch vụ thông tin, nghiên cứu và tư 

vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ tư vấn và thông tin về internet; cung cấp 

thông tin liên quan đến dịch vụ nêu trên.  
 

 
(210) 4-2014-18516 (220) 11.08.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(731) SEED CO., LTD.   (JP) 

3-5-25, Uchindai-cho, Miyakojima-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng rắn; vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng dẻo; vật liệu loại 

bỏ vết bẩn dạng khối; vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng tấm; vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng 

thanh; vật liệu mài mòn dạng rắn; vật liệu mài mòn dạng dẻo; vật liệu mài mòn dạng 

khối; vậy liệu mài mòn dạng tấm; vật liệu mài mòn dạng thanh; vật liệu mài mòn dùng để 

loại bỏ gỉ sét. 
 
 

(210) 4-2014-18517 (220) 11.08.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(731) SEED CO., LTD.   (JP) 

3-5-25, Uchindai-cho, Miyakojima-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng rắn; vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng dẻo; vật liệu loại 

bỏ vết bẩn dạng khối; vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng tấm; vật liệu loại bỏ vết bẩn dạng 

thanh; vật liệu mài mòn dạng rắn; vật liệu mài mòn dạng dẻo; vật liệu mài mòn dạng 

khói; vậy liệu mài mòn dạng tấm; vật liệu mài mòn dạng thanh; vật liệu mài mòn dùng để 

loại bỏ gỉ sét.  
 

 
(210) 4-2014-19132 (220) 15.08.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 6.1.2; A5.1.7 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm tốt Việt Nam  (VN) 

60-68-70-72 Lê Thúc Hoạch, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thực phẩm cho em bé; cao sâm (sâm ở dạng cô đặc, dùng 

cho mục đích y tế)..  

 

Nhóm 29: Nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả. 

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi: sâm tươi. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế 

phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-19674 (220) 21.08.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 5.7.5; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng. 

(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Hưng Giang  (VN) 

Tổ 5, thôn 1, xã Suối Rao, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bột 

cho động vật; yến mạch dùng làm thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2014-19698 (220) 21.08.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, hồng, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hải Mây  (VN) 

18/12 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa và quà tặng các loại; kinh doanh buôn bán quà tặng và hoa các 
loại; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; dịch vụ mua sắm cho người khác (dịch vụ và sản 
phẩm); dịch vụ quảng cáo trên mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-20506 (220) 29.08.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 2014-038741 16.05.2014 JP 
(540) 

 

(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA ALSO 
TRADING AS TOSHIBA 
CORPORATION  (JP) 
1 - 1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; khoan cầm tay chạy điện; dụng cụ cầm tay chạy điện không vận 
hành thủ công; khuôn và bàn ren dùng cho công nghệ uốn kim loại (máy); máy hân hồ 
quang điện; máy cắt kim loại (bằng hồ quang, khí gaz hoặc thạch anh lục); thiết bị hàn 
dùng điện; máy hàn dung tia laze; máy công cụ để gia công kim loại và máy gia công kim 
loại; máy và thiết bị khai thác mỏ; máy và thiết bị xây dựng; thang máy; thang cuốn; 
thang cuốn bộ (dưới dạng thang cuốn); máy và thiết bị nâng dỡ hàng hóa; máy lọc dùng 
để xử lý hóa chất; máy và thiết bị dùng để xử lý hóa chất; máy và thiết bị xẻ gỗ, làm đồ 
mộc, dán gỗ và làm gỗ dán; máy và thiết bị tạo bột gỗ, gia công giấy hoặc làm giấy; máy 
và thiết bị in hoặc đóng sách; máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác 
thủ công; máy và thiết bị xử lý chất dẻo; hệ thống và máy sản xuất chất bán dẫn; nồi hơi 
dùng cho đầu máy và động cơ không dùng điện; cánh của tua bin thủy lực; ròng rọc của 
tua bin thủy lực; tua bin thủy lực và các bộ phận của chúng; cánh của tua bin gió; tua bin 
gió và các bộ phận của chúng; tua bin (không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ truyền 
động không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ khởi động không dùng điện (không dùng 
cho xe cộ mặt đất) và các bộ phận của chúng; bộ phận nén chạy điện của máy móc; máy 
bơm điện dùng trong gia đình; máy bơm trong; máy bơm; máy khí nén và máy thủy lực; 
máy dập khuôn tự động; máy bán hàng tự động; bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm 
xăng; máy rửa bát đĩa cho mục đích gia dụng; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn chạy 
điện; máy giặt cho mục đích gia dụng; máy giặt có chức năng kết nối mạng, điều khiển từ 
xa và tải ứng dụng; máy hút bụi chân không; máy hút bụi chân không có chức năng kết 
nối mạng, điều khiển từ xa và tải ứng dụng; máy trộn thức ăn chạy bằng điện; máy làm 
mỳ cho mục đích gia dụng; máy trộn thịt chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; máy 
băm thịt (thái thịt) cho mục đích gia dụng; dụng cụ mở hộp dùng điện; máy ép nước quả 
chạy bằng điện; máy xay cà phê chạy điện ngoài loại vận hàng bằng tay; máy trộn cà phê 
chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy xay và trộn cà phê tự động; máy mài dao; 
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máy đánh bóng sàn dùng điện; máy chế biến thức ăn dùng điện; hệ thống máy cơ khí 
dùng cho bãi đỗ xe; ổ bi; các bộ phận cấu thành của máy móc (không dùng cho xe cộ); 
máy xén cỏ; thiết bị mở cửa chạy bằng điện; thiết bị và máy nén chất thải; máy nghiền 
rác; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; động cơ dòng điện xoay chiều và một chiều 
dùng cho máy móc; máy phát điện dòng điện xoay chiều chạy bằng năng lượng mặt trời 
và máy phát điện xoay chiều; máy phát điện dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay 
chiều; máy phát điện một chiều chạy bằng năng lượng mặt trời; máy phát điện một chiều; 
chổi của máy phát điện (chổi của máy đinamô); điện cực dùng cho máy hàn.  

 
Nhóm 09: Máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon); máy điện phân; thiết bị điều khiển động 
cơ điện tử cho xe ô tô; máy đếm tiền; máy đếm và phân loại tiền; máy rút tiền tự động; 
bảng tin hiệu chạy điện cho mục đích hiển thị những con số định sẵn, cho đầu ra của dòng 
điện hoặc tương tự; máy photocopy; máy tính, thao tác thủ công; thiết bị và dụng cụ vẽ 
hoặc soạn thảo; máy in ngày giờ điện tử; đồng hồ chấm công (thiết bị ghi thời gian); máy 
đục lỗ thẻ cho văn phòng; máy để bỏ phiếu; máy in hóa đơn (gắn liền với máy tính); thiết 
bị kiểm tra tem dán trên thư từ, bưu phẩm; thiết bị can ảnh; thiết bị điều chỉnh và điều 
khiển từ xa dùng cho bộ điều khiển của các hàng hóa nêu trên; thiết bị báo cháy; thiết bị 
báo dò rỉ khí ga; thiết bị báo chống trộm; thiết bị tín hiệu đường sắt, dạ quang hoặc cơ 
khí; chương trình trò chơi cho máy trò chơi video đặt trong nhà; thiết bị mô phỏng dùng 
để điều khiển và lái xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng cho việc luyện tập thể thao; vi mạch 
DNA; thiết bị kiểm tra DNA; thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm; thấu kính hội tụ; cục 
đèn chớp cho mục đích nhiếp ảnh; đèn chớp cho mục đích nhiếp ảnh; máy ảnh; thiết bị và 
dụng cụ dùng cho nhiếp ảnh; máy quay phim điện ảnh; kính lúp; thiết bị và dụng cụ 
quang học; trắc viễn kế; thiết bị đo chất lượng nước cụ thể là dụng cụ đo chất lượng nước; 
thiết bị đo tình trạng của da; thiết bị phân tích da cho mục đích xác định tình trạng của da; 
thiết bị đo chất lượng da; thiết bị đo sự hydrat hóa làn đa; cân điện tử; thiết bị kiểm tra 
chất bán dẫn; thiết bị đo độ dày sử dụng tia X quang hoặc tia gamma; thiết bị đo mức độ 
sử dụng tia gamma; thiết bị đo lưu lượng điện từ; thiết bị điều chỉnh và cảm biến môi 
trường; thiết bị cảm biến và điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, độ ẩm trong phòng, áp suất 
trong phòng, chất lượng không khí, an ninh, kiểm soát truy cập, phát hiện đột nhập, bảo 
vệ tài sản, thang máy, lửa và khói; máy và thiết bị kiểm tra hoặc đo lường; thiết bị ghi thời 
gian ngủ; thiết bị đo tình trạng của da cho mục đích gia dụng; thiết bị nạp ắc quy; phích 
cắm điện; ổ cắm điện; phích cắm (vật nối điện); máy biến thế điện; bộ đảo điện; bộ điều 
chỉnh điện áp cảm ứng; tụ điện; bộ ngắt mạch điện; cầu dao điện; bảng đi dây điện; cột 
thu lôi; rơ le điện; bộ đổi điện; bộ nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; cầu chì; điện trở; tụ 
điện tĩnh; bộ phận ngắt mạch rò rỉ; hộp cầu giao điện; ổn áp tự động; bộ ngắt mạch chân 
không; công tắc đèn điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; máy biến đổi điện kiểu quay; 
máy hiệu chỉnh pha (điện học); thiết bị nạp điện dùng cho các trạm xạc điện cho xe đạp, 
xe hai bánh có động cơ và ô tô sử dụng pin sạc; thiết bị sạc pin; bộ phông mất điện đột 
ngột; thiết bị lưu trữ điện cho pin hoặc ắc quy; khay giá chuyên dụng để pin hoặc ắc quy; 
thiết bị nạp pin; nguồn cung cấp điện một chiều; nguồn cung cấp điện xoay chiều; bộ 
chuyển đổi năng lượng điện; thiết bị điện và các sản phẩm cung cấp năng lượng điện, cụ 
thể là: bộ chuyển mạch điện, tiếp điểm điện, bộ hạn chế điện, công tắc điện, cực góp điện, 
bộ nối điện, tủ bảng điện, bộ điều khiển điện, ổn áp, cuộn cảm điện, nguồn cấp điện, bảng 
hoặc tủ phân phối điện, bảng hoặc thiết bị điều khiển phân phối điện; máy và thiết bị điều 
khiển và phân phối năng lượng điện; hệ thống kiểm tra khí hậu bao gồm bộ điều chỉnh 
nhiệt độ tự động kỹ thuật số để sưởi ấm, để làm mát, để thông gió và để kiểm soát độ khô; 
cổng truy cập nguồn cấp điện được sử dụng với bảng điều khiển điện để kết nối đa dữ liệu 
với các thiết bị điện; tấm quang điện; thiết bị điều chỉnh điện cho máy phát quang điện; 
máy phát quang điện và bộ phận của chúng; thiết bị điều chỉnh, điều khiển, báo hiệu và 
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kiểm tra điều hòa nóng, lạnh, thông gió và thông khí, máy tính và phần mềm máy tính sử 
dụng cho những ứng dụng thông minh có chức năng quản lý và kiểm soát dòng năng 
lượng, cho việc phát hiện và kiểm soát việc ăn cắp năng lượng, cho việc giám sát và kiểm 
soát mạng lưới điện, cho việc quản lý giám sát việc thiếu hụt điện, cho việc phát hiện lỗi, 
cho việc quản lý tài sản mạng, cho việc vận hành và bảo dưỡng mạng lưới điện; thiết bị 
điều khiển điện cho việc quản lý năng lượng; thiết bị, dụng cụ và các bộ phận của chúng 
để kiểm soát dòng điện cho việc truyền tải, phân phối, chuyển đổi, lưu trữ, điều chỉnh 
năng lượng điện; bộ định tuyến điện cho quản lý và tối ưu hóa tải năng lượng trong tòa 
nhà; nguồn cung cấp năng lượng điện cho mục đích giám sát, cụ thể là nguồn cung cấp 
năng lượng điện cho vôn kế, cho ampe kế, cho ổn áp và cho bộ điều khiển dòng điện; các 
thiết bị điều chỉnh, kiểm soát, báo hiệu, giám sát cho các thiết bị sưởi ấm, làm mát, thông 
gió và điều hòa không khí; thiết bị và dụng cụ kiểm tra và điều chỉnh chạy điện hoặc điện 
tử dùng cho các thiết bị sưởi ấm, làm mát, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh; 
thiết bị điều chỉnh, kiểm tra, báo hiệu và giám sát dung cho hệ thống làm nóng, làm lạnh, 
thông gió và điều hòa không khí, cụ thể là máy tính dùng cho xây dựng hệ thống tự động 
có thể điều khiển bằng điện hệ thống làm nóng, làm lạnh, thông gió và điều hòa không 
khí; máy tính và phần mềm máy tính có thể điều khiển từ xa các thiết bị làm nóng, làm 
lạnh, thông gió và ướp lạnh; pin khô; ắc quy; pin quang điện; ắc quy có thể nạp lại được; 
pin thứ cấp; pin nhiên liệu; pin li-thi li-on; pin li-thi li-on có thể nạp lại được; pin điện; 
thiết bị đo công suất và năng lượng điện có chức năng viễn thông qua đường dây liên lạc 
và chức năng viễn thông tương tác; thiết bị đo công suất và năng lượng điện có chức năng 
viễn thông qua đường dây liên lạc hoặc chức năng viễn thông tương tác; dụng cụ đo điện; 
dụng cụ đo điện tính bằng oát trên giờ; thiết bị dò lỗ rò điện; máy ghi dao động điện; thiết 
bị đo số lượng tiêu thụ điện bao gồm thiết bị đo công suất và năng lượng điện, thiết bị đo 
khí ga, đo nước, đo điện áp, đo dòng điện, tất cả các thiết bị này đều có chức năng viễn 
thông thông qua đường dây liên lạc và chức năng viễn thông tương thiết bị đo số lượng 
tiêu thụ điện bao gồm thiết bị đo công suất và năng lượng điện, thiết bị đo khí ga, đo 
nước, đo điện áp, đo dòng điện, tất cả các thiết bị này đều có chức năng viễn thông thông 
qua đường dây liên lạc hoặc chức năng viễn thông tương tác; dụng cụ đo thông minh; thiết 
bị đo số lượng chạy điện; thiết bị đo việc sử dụng năng lượng điện bao gồm phần mềm đi 
kèm; dây cáp điện và dây điện; máy con ve điện; bộ thiết bị điện thoại; điện thoại di 
động; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; thiết bị điện thoại hình; tổng đài điện thoại; 
điện thoại nội bộ; bộ thu phát vô tuyến; bộ chỉnh lưu dòng xoay chiều; máy thu hình; máy 
thu hình cho mục đích gia dụng có chức năng kết nối mạng, điều khiển từ xa và tải các 
ứng dụng; máy truyền phát thu hình; máy quay hình chuyên dụng; máy quay truyền hình 
mạch kín; thiết bị giám sát truyền hình mạch kín; thiết bị truyền hình mạch kín; máy thu 
thanh có đồng hồ; máy thu thanh trên ô tô; máy thu thanh; thiết bị truyền phát sóng vô 
tuyến; máy và thiết bị phát thanh truyền hình; máy và thiết bị liên lạc qua sóng vô tuyến; 
máy và thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến; máy fax cùng các bộ phận và linh kiện của nó; 
máy ghi băng; máy thu băng cát sét; bộ điều hưởng; máy quay đĩa; máy và thiết bị ghi âm 
thanh; máy đọc âm thanh kỹ thuật số; máy ghi âm kỹ thuật số; đầu đọc đĩa DVD; máy ghi 
đĩa DVD; ổ đĩa DVD; máy đọc băng video; máy ghi băng video; máy đọc đĩa video; máy 
thu đĩa video; máy đọc đĩa video kỹ thuật số; máy thu đĩa video kỹ thuật số; máy ghi đĩa 
video dạng đĩa cứng; khung ảnh kỹ thuật số; máy ảnh giám sát; máy ảnh kỹ thuật số; máy 
quay phim video; máy quay phim video kỹ thuật số; băng từ cho máy thu băng; băng từ 
cho máy thu hình; đĩa cho máy đọc đĩa video; thiết bị giảm tiếng ồn cho thiết bị âm thanh; 
bộ khuếch đại âm thanh; micro; tai nghe; bộ cân bằng; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; hệ 
thống và thiết bị âm thanh thông báo; máy quay đĩa CD; máy quay đĩa CD kết hợp với 
máy đọc băng thu thanh; loa phóng thanh; máy tính và phần mềm máy tính dùng với ứng 
dụng hệ thống điện thông minh cụ thể là phần mềm có chức năng quản lý và điều khiển 
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năng lượng và thiết bị giám sát năng lượng không dây có chức năng thu thập và lưu trữ dữ 
liệu về lượng tiêu thụ năng lượng của hộ gia đình; máy thông tin liên lạc dùng điện cùng 
các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị và máy thông tin liên lạc dùng điện; điện 
thoại thông minh thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân có chức năng kết nối internet, gửi và 
nhận thư điện tử, video và thông tin dữ liệu; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số; màn 
hình tinh thể lỏng cho tivi và máy tính; thiết bị hiển thị dùng đèn đi-ốt phát quang; màn 
hình tinh thể lỏng; máy chiếu sử dụng màn hình tinh thể lỏng; thiết bị trình chiếu cỡ lớn 
bằng điện và/hoặc điện tử (máy chiếu hình); biển báo kỹ thuật số; thiết bị đầu cuối dùng 
cho các quán ki-ốt; máy in vận hành bằng đồng xu dùng cho máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị 
phân phối vé điện tử; máy copy tĩnh điện; máy quét ảnh; máy quét dùng cho máy tính; 
thiết bị ngoại vi đa chức năng có kết hợp chức năng của máy copy, máy in, máy quét ảnh 
và máy fax; máy fax đa chức năng có tích hợp chức năng của máy copy, máy in và máy 
quét ảnh; máy copy đa chức năng tích hợp chức năng của máy in, máy quét ảnh và máy 
fax; máy in đa chức năng có tích hợp chức năng của máy copy, máy quét ảnh và máy fax; 
máy quét ảnh đa chức năng có tích hợp chức năng của máy copy, máy in và máy fax; máy 
in nối với máy tính; bộ phận và linh kiện của máy in nối với máy tính và máy photo tĩnh 
điện; máy in dùng cho máy ảnh điện tử; máy tính cá nhân; máy tính có thể mang theo; 
máy tính xách tay; máy tính; máy in dùng cho máy tính; thiết bị có băng từ và hệ thống 
đĩa dùng cho máy tính; đầu đọc thẻ dùng cho máy tính; thiết bị trình chiếu dùng cho máy 
tính; màn hình hiển thị dùng cho máy tính; bàn phím máy tính; chuột máy tính; loa máy 
tính; thẻ giao tiếp dùng cho máy tính; thiết bị ngoại vi cho máy tính; bộ đọc và viết thẻ 
mạng tích hợp; bộ đọc và viết thẻ nhớ tích hợp; thiết bị xử lý văn bản; máy và thiết bị 
dùng cho hệ thống bán hàng điện tử cùng các bộ phận và linh kiện của nó; đầu đọc mã 
vạch; máy in mã vạch nối với máy tính; bộ đọc và viết nhận dạng đối tượng bằng tần sóng 
vô tuyến; thiết bị kiểm tra độ không bị phá hủy của sóng siêu âm; ống tia X-quang; bộ 
tăng cường hình ảnh dùng cho tia X-quang; ống vi sóng; ống điện năng; ống chân không; 
ống điện tử dùng để khuếch đai điện năng lớn; ống điện tử dùng cho sóng tần số dao động 
cao bao gồm cả vi sóng và sóng milimet; máy dò bức xạ; ống điện tử; chất bán dẫn; mạch 
tích hợp; bảng mạch in; ổ đĩa cứng; bộ nhớ của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, ổ cứng 
điện tử; thẻ nhớ tích hợp; đĩa DVD trắng và các thiết bị ghi thông tin để trắng; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu kỹ thuật số; băng từ dùng cho máy tính; mạch điện tử; chương trình máy vi 
tính ghi sẵn trên băng; chương trinh máy vi tính ghi sẵn trên đĩa; máy tính và chương trình 
máy tính dùng cho chuẩn đoán y học và thiết bị trị liệu; máy tính và chương trình máy 
tính dùng để quản lý thông tin bệnh nhân của bệnh viện; máy tính và chương trình máy 
tính dùng cho kế toán của bệnh viện; máy tính vâ chương trình máy tính dùng để quản lý 
thông tin của bệnh viện; máy tính và chương trình máy tính dùng cho chuẩn đoán hình 
ảnh điện tử (hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh); máy tính và chương trình máy tính 
dùng trong chăm sóc sức khỏe; máy tính và chương trình máy tính dùng trong khám lâm 
sàng; máy tính và chương trình máy tính dùng trong hướng dẫn y tế; máy tính và chương 
trình máy tính dùng trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; máy tính và chương trình máy tính 
dùng trong quản lý công việc hoạch định sẵn; máy tính và chương trình máy tính dùng 
trong quản lý hình ảnh phẫu thuật; máy tính và chương trình máy tính dùng trong ghi hình 
y khoa điện tử; phần mềm máy tính dùng để kiểm tra quản lý và hoạt động của thiết bị 
sưởi, thiết bị làm mát, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh; chương trình 
máy tính có thể tải xuống được từ một mạng viễn thông; chương trình máy tính dùng cho 
xử lý cơ sở dữ liệu; chương trình máy tính dùng cho trình duyệt web, dùng để chống ăn 
cắp dữ liệu, dùng để chứng nhận, dịch thuật, dùng để quản lý cơ sở dữ liệu, dùng như một 
bảng tính, dùng cho xử lý văn bản, dùng để thêm và chia lại ổ cứng, dùng cho mạch tích 
hợp, dùng cho máy đọc ký tự quang và cho việc giáo dục trẻ em; chương trình máy vi tính 
(được ghi sẵn); phần mềm máy tính (được ghi sẵn); máy tính chủ; máy tính chủ và các bộ 
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phận của nó; mạng máy tính chủ; phần cứng máy tính dùng cho lưu trữ dữ liệu máy vi 
tính; hệ thống điện tử bao gồm các đơn vị quản lý máy tính, cụ thể là bộ cảm biến và điều 
chỉnh môi trường dùng để kiểm tra môi trường xung quanh bao gồm phần cứng, phần 
mềm, giao diện và phụ kiện của nó; phần cứng, phần mềm và giao diện cho hệ thống điều 
khiển và giám sát môi trường; thiết bị truy cập không dây; máy móc và thiết bị điện tử 
cùng các bộ phận của nó; phần mềm máy tính dùng cho xử lý dữ liệu quan trọng; bộ cảm 
biến giám sát dữ liệu quan trọng không dây; mạch IC dùng cho bộ cảm biến giám sát dữ 
liệu quan trọng không dây; thiết bị quản lý dữ liệu quan trọng với bộ cảm biến để theo dõi 
dấu hiệu sinh tồn, theo dõi nhiệt độ cơ thể hoặc hoạt động vật lý của cơ thể người đeo 
thiết bị này và để truyền tải dữ liệu đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (ngoại 
trừ thiết bị dùng cho mục đích y tế); mạch IC dùng cho những thiết bị trên; phần mềm 
máy tính dùng cho những thiết bị trên; thiết bị xác thực sinh trắc học; lõi từ; dây điện trở; 
điện cực; vệ tinh liên lạc; tên lửa quan sát; kính đeo mắt; trò chơi điện tử trên video cho 
người tiêu dùng; mạch điện tử và các chương trình được ghi sẵn trong đĩa CĐ-ROMs 
dùng cho trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; mạch điện tử và các chương 
trình được ghi sẵn tự động trong đĩa CD-ROMs dùng cho các thiết bị âm nhạc điện tử; 
băng và đĩa video đã được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; bộ chuyển 
mạch điện chạy điện; bộ điều khiển cho các thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 10: Thiết bị mát xa thẩm mỹ cho mục đích công nghiệp; thiết bị phân tích sinh hóa 
cho mục đích y tế; thiết bị tia X đùng cho mục đích y tế; thiết bị siêu âm chuẩn đoán cho 
mục đích y tế; thiết bị tia X chuẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị chụp cộng hưởng từ; 
thiết bị chuẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân; thiết bị chuẩn đoán hình ảnh cho mục đích y 
tế; thiết bị siêu âm điều trị; thiết bị và máy điều trị bằng tia bức xạ; thiết bị nội soi; thiết bị 
nội soi cho mục đích y tế; thiết bị phân tích biểu đồ giấc ngủ cho mục đích y tế; thiết bị 
theo dõi biểu đồ giấc ngủ cho mục đích y tế; thiết bị phân tích, theo dõi, đo biểu đồ giấc 
ngủ và thời gian ngủ cho mục đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; gối 
gây buồn ngủ dùng chữa chứng mất ngủ; gối dùng cho mục đích y tế; thiết bị chữa bệnh 
bằng ngải; thiết bị điện tử dùng cho việc chữa bệnh bằng ngải; thiết bị điện dùng cho việc 
chữa bệnh bằng ngải; thiết bị giám sát các dữ liệu quan trọng di động với bộ cảm biến để 
theo dõi các dấu hiệu quan trọng, nhiệt độ cơ thể hoặc chuyển động cơ thể của người 
mang thiết bị hoặc mang theo các thiết bị này và truyền tải các dữ liệu này đến điện thoại 
thông minh hoặc máy tính bảng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế (không bao 
gồm khung tập đi và nạng); đèn phẫu thuật; khung tập đi cho mục đích y tế; nạng; thiết bị 
xoa bóp chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị mát xa mặt chạy điện dùng cho 
mục đích gia dụng; thiết bị mát xa mặt chạy điện dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị 
điện tử chữa bệnh bằng ngải dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị điện chữa bệnh bằng 
ngải dùng cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 11: Thiết bị sấy khô; thiết bị thu hồi nhiệt (để xử lý hóa chất); thiết bị phun hơi 
nước (để xử lý hóa chất); thiết bị chưng cất (để xử lý hóa chất); bộ trao đổi nhiệt để xử lý 
hóa chất (không là bộ phận của máy móc); lò đốt công nghiệp; lò phản ửng hạt nhân (lò 
phản ứng nguyên tử); lò nung dùng năng lượng mặt trời (không sử dụng cho phòng thí 
nghiệm); nồi hơi công nghiệp (không phải bộ phận của động cơ chính và của máy); máy 
móc và thiết bị hút và chứa khí cacbon đi-ô- xit từ các nhà máy sản xuất điện; máy móc 
và thiết bị hút và chứa tài nguyên có giá trị trong nước thải; thiết bị điều hòa không khí 
dùng cho mục đích công nghiệp; bơm nhiệt; máy ướp lạnh; tủ trưng bày làm lạnh hoặc 
làm đông lạnh; máy làm lạnh; máy làm đá lạnh; máy và thiết bị làm đông lạnh; máy sấy 
tóc chạy điện (thiết bị sấy khô); thiết bị xông hơi mặt chạy điện; thiết bị iôn hoá dùng để 
xử lý không khí hoặc nước; thiết bị phun hơi nước cho tóc chạy điện (thiết bị hấp tóc); 
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thiết bị chăm sóc mặt dùng cho mục đích công nghiệp; hệ thống và thiết bị nấu nướng 
dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị sấy khô bát đĩa công nghiệp; thiết bị tẩy uế bát 
đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; bể xử lý nước thải dùng cho mục đích công nghiệp; 
bể tự hoại chất thải dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị làm nóng nước sử dụng năng 
lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; đui đèn điện; chụp phản quang của đèn; đèn hồng ngoại 
(không dùng cho mục đích y tế); đèn sợi đốt; đèn halogen; đèn nê-ông; đèn rọi ánh sáng 
trắng được hàn kín; đèn rọi ánh sáng trắng; đèn huỳnh quang; đèn dùng cho thiết bị chiếu 
hình; đèn xenon; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang; đèn halogen kim loại; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (đèn LED); đèn mini; đèn bỏ túi; đèn xe « 
tô; sợi thắp sáng; đèn pin chiếu sáng; đèn phát sáng; phụ kiện dùng cho đèn sợi đốt; đèn 
điện; thiết bị chiếu sáng trong nhà và ngoài trời được gắn cố định; mô-đun, đèn và thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); đèn pha; đèn tụ; đèn cây; đèn thắp sáng 
trong vườn; đèn đường; đèn đeo đầu; đèn sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng 
đặt trong hốc lõm cụ thể là: đèn chìm, đèn sàn, đên tường và đèn trần; đèn điện và thiết bị 
chiếu sáng; máy sưởi điện bức xạ cho các mục đích gia dụng; thiết bị giữ ấm chân của 
Nhật Bản chạy điện cho các mục đích gia dụng; lồng ấp có cán dài để sưởi kiểu Nhật Bản 
chạy điện; thiết bị làm nóng không khí cho mục đích gia dụng; thiết bị điều hòa không 
khí cho các mục đích gia dụng; quạt điện; thiết bị lọc không khí trong phòng chạy điện; 
quạt thông gió chạy điện; thiết bị giữ ẩm chạy điện; thiết bị hút ẩm chạy điện; chăn diện 
(không dùng cho mục đích y tế); thiết bị làm nóng nước dùng cho mục đích gia dụng; 
thiết bị làm nóng nước và giữ ấm dùng cho mục đích gia dụng; lò nấu điện cho các mục 
đích gia dụng (thiết bị nấu nướng); lò vi sóng; lò nướng bánh chạy điện; bộ đun nước 
nhúng chìm; tủ lạnh chạy điện cho các mục đích gia dụng; tủ đá chạy điện cho các mục 
đích gia dụng; nồi cơm điện; tấm làm nóng chạy điện để nấu ăn (thiết bị nấu nướng); nồi 
nấu dùng hơi chạy điện; thiết bị nướng chạy điện dùng cho mục đích gia dụng (thiết bị 
nấu nướng); ấm điện; chảo điện; bình pha cà phê chạy điện; nồi hấp trứng chạy điện dùng 
cho mục đích gia dụng; nồi nổ bỏng ngô chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị làm 
bánh hamburger chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm bánh quế chạy điện 
cho mục đích gia dụng; thiết bị làm sữa chua chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết 
bị nướng chạy điện dùng cho mục đích gia dụng (thiết bị nấu nướng); nồi áp suất chạy 
điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm mát nước chạy điện dùng cho mục đích gia 
dụng; thiết bị sấy quần áo chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị ion hóa để xử lý 
không khí dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị ủ chân chạy điện; thiết bị nấu xúp; điều 
hòa nhiệt độ; tủ lạnh; nồi nấu chạy điện (thiết bị nấu nướng); lò vi sóng và lò nướng điện 
dùng để nấu ăn, tất cả đều có chức năng kết nối mạng, điều khiển từ xa và tải ứng dụng; 
các thiết bị nhiệt điện gia dụng (trừ các loại dùng cho làm đẹp hoặc vệ sinh); thiết bị phun 
hơi nước vào mặt (tắm hơi) dùng trong gia đình; thiết bị phun hơi nước vào mặt chạy điện 
(tắm hơi) dùng trong gia đình; thiết bị phun hơi nước vào mặt dùng sóng siêu âm (tắm 
hơi) dùng trong gia đình; thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); bật lửa gaz; lò gaz 
(không sử dụng trong phòng thí nghiệm); bếp gaz dương; thiết bị làm nóng dùng nấu 
nướng không chạy điện; mặt bàn bếp gắn liền với bếp; bồn rửa nhà bếp; thiết bị lọc nước 
máy dùng trong gia đình; bồn tắm; bồn cầu với vòi xịt nước rửa; bể xử lý nước thải cho 
các mục đích gia dụng; bể tự hoại chất thải cho mục đích gia dụng; thiết bị phân phối chất 
tẩy uế trong buồng vệ sinh; bồn cầu; bệ ngồi của bồn cầu vệ sinh kiểu Nhật Bản; thiết bị 
làm kem lạnh chạy điện dùng cho gia đình; thiết bị làm bánh gạo chạy điện dùng cho gia 
đình.    

 

Nhóm 12: Động cơ cho đầu máy toa xe đường sắt (không bao gồm các bộ phận của 
chúng); động cơ chính không chạy điện cho xe cộ mặt đất (không bao gồm các bộ phận 
của chúng); cơ cấu truyền động cho đầu máy toa xe đường sắt; cơ cấu truyền động cho xe 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
699 

cộ mặt đất; các chi tiết của đầu máy cho xe cộ mặt đất; động cơ dòng xoay chiều hoặc 
động cơ dòng một chiều cho xe cộ mặt đất [không bao gồm các bộ phận của chúng]; đầu 
máy xe lửa; xe điện; xe ô tô chạy đường ray đơn; giá chuyển hướng cho toa tàu đường sắt; 
đầu máy toa xe cho đường sắt và các bộ phận cùng linh kiện của chúng; xe buýt chạy dây 
cáp; xe ô tô điện; xe ô tô cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; xe hai bánh có động 
cơ; xe đạp cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; tàu phóng vệ tinh (SLV).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà máy phát điện; xây nhà máy điện để truyền tải, điều 
khiển và phân phối điện; xây dựng các cụm toà nhà; lắp đặt hệ thống ống nước; lắp đặt 
máy và thiết bị y tế; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt điện công trình; lắp 
đặt đường dây cho các thiết bị thông tin liên lạc; dịch vụ phá hủy các tòa nhà; lắp đặt, sửa 
chữa và bảo dưỡng các máy phát điện quang; dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng 
(trừ thiết kế công trình); dịch vụ vận hành, kiểm tra việc bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; 
sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng xe đạp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe ô tô; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng đầu máy toa xe cho đường sắt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe hai bánh có động cơ; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị điện ảnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
móc và dụng cụ quang học; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị chụp ảnh; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng thang máy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thang cuốn; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị bốc dỡ hàng hóa; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị báo cháy; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị máy 
điều hoà không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng đèn đốt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
bơm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị làm lạnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng động 
cơ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy tính; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc điện 
tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy và thiết bị xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điện tiêu dùng; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị điều khiển 
và phân phối năng lượng điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng động cơ điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị và dụng cụ của phòng thí 
nghiệm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và dụng cụ đo lường và thử nghiệm; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị y tế; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị in và 
đóng sách; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xử lý hóa chất; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị gia công kim loại; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò đốt công 
nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò phản ứng hạt nhân (lò phản ứng nguyên tử); sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng các lò đốt dùng năng lượng mặt trời; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ 
thống và máy sản xuất mạch tích hợp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống và máy sản xuất 
chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy xẻ gỗ, làm đồ mộc hoặc làm dán 
gỗ và làm gỗ dán; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị tại trạm nạp ắc quy cho xe hai 
bánh có động cơ, cho xe ô tô, cho xe đạp sử dụng ắc quy có thể nạp lại; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng các thiết bị tại trạm bơm xăng điện tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống vận hành 
cơ học cho bãi đỗ xe; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy rửa bát đĩa dùng cho công nghiệp; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị nấu nướng dùng trong công nghiệp; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy bán hàng tự động; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy làm sạch sàn nhà chạy 
điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị sử dụng trong thẩm mỹ viện hoặc 
trong tiệm cắt tóc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị chống ô nhiễm nước; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị lọc nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy nén chất thải; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy nghiền rác; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các nhà máy 
điện hạt nhân; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nhà máy hóa chất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các 
nhà máy điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị làm nóng dùng cho nấu nướng không 
chạy điện; sửa chữa đồ chơi hoặc búp bê; sửa chữa hoặc bảo dưỡng phụ kiện bồn tắm; sửa 
chữa bồn cầu có vòi nước phun tia để rửa ráy; sửa chữa kính đeo mắt; dịch vụ khử trùng 
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(làm sạch) máy và thiết bị y tế; cho thuê các thiết bị rửa xe; cho thuê máy giặt chạy điện; 
cho thuê máy sấy trong tiệm giặt; cho thuê máy sấy khô quần áo.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền và phục hồi điện tử các dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, tin 
nhắn và các văn bản (dịch vụ viễn thông); dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh, dữ liệu hình ảnh qua mạng máy tính (Internet); 
dịch vụ cung cấp phòng chat trên mạng máy tính (Internet); dịch vụ thông tin liên lạc 
bằng đầu cuối máy tính qua mạng máy tính (Internet); dịch vụ cung cấp quyền truy cập 
vào mạng máy vi tính; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập thông tin và mạng thông tin liên lạc (bao gồm mạng máy 
vi tính); dịch vụ cung cấp thông tin về truyền hình, về truyền hình cáp hoặc về phát thanh; 
dịch vụ cung cấp thông tin về danh sách chương trình của truyền hình, của truyền hình 
cáp hoặc của phát thanh; thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện 
thoại; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ kết nối viễn thông (trừ phát thanh); dịch vụ phát 
thanh; hãng thông tấn; cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm: điện thoại và máy fax.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; trắc địa; trắc địa địa chất hoặc nghiên cứu địa chất; 
dịch vụ thiết kế máy tính; thiết kế thiết bị điện; thiết kế hệ thống cung cấp thông tin và 
thiết kế máy móc thiết bị bao gồm cả thiết kế các bộ phận của chúng hoặc thiết kế tổ hợp 
các máy móc thiết bị như trên; thiết kế mẫu sản phẩm; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao 
bì; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; lập 
trình máy tính hoặc bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực trình bày, 
thao tác máy tính, trong lĩnh vực xe ô tô và trong lĩnh vực máy móc khác mà yêu cầu 
người tư vấn có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng cao để có thể đáp ứng các yêu cầu vận 
hành chúng được chính xác nghiên cứu về xây dựng công trình hoặc quy hoạch thành 
phố; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về sự ngăn chặn ô nhiễm; thử nghiệm hoặc nghiên cứu 
về điện; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng dân dụng; thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu về máy, các thiết bị và dụng cụ của chúng; cho thuê thiết bị đo lường; cho 
thuê máy móc và dụng cụ thử nghiệm và đo lường; cho thuê đồng hồ đo điện hoặc đồng 
hồ đo từ tính và máy thử nghiệm; cho thuê máy tính; thiết kế cấu hình, cài đặt, mở rộng 
chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung chức năng, tối ưu hóa các chức năng của máy 
tính; nghiên cứu, tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến cấu hình, cài đặt, mở 
rộng chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung chức năng, tối ưu hóa các chức năng của 
máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp thông tin công cụ tìm kiếm 
trên internet; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính chủ để chia sẻ thông tin điện 
tử, dữ liệu điện tử, dữ liệu hình ảnh, và nội dung kỹ thuật số khác qua mạng Internet; cho 
thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính chủ để chia sẻ mạng xã hội hoặc cung cấp 
thông tin liên quan đến mạng xã hội; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính chủ; 
cho thuê máy tính chủ chứa dữ liệu; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần 
mềm quản lý cơ sở ®÷ liệu; cho thuê các nội dung lưu trữ kỹ thuật số trên mạng Internet; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) 
của máy tính chủ trên mạng Internet; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính; dịch 
vụ cho thuê phần mềm giáo dục có tính năng hướng dẫn đào tạo nhân viên qua mạng 
Internet; dịch vụ thiết kế, lập trình, thiết lập cấu hình, bảo dưỡng, lắp đặt, mở rộng chức 
năng, thay đổi chức năng, bổ sung các chức năng và tối ưu hóa các chương trình máy tính; 
dịch vụ kiểm tra, chỉ dẫn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, lập trình, 
cấu hình, bảo dưỡng, lắp đặt, mở rộng chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung các chức 
năng và tối ưu hóa các chương trình máy tính; dịch vụ chẩn đoán lỗi và phát hiện virus 
của chương trình máy tính; dịch vụ kiểm tra, cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên 
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quan đến chẩn đoán lỗi và phát hiện virus các chương trình máy tính; dịch vụ giám sát từ 
xa các hệ thống máy tính hoặc chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế, lập trình và bảo trì 
hệ thống máy tính, hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc hoặc các hệ thống xử lý thông 
tin; dịch vụ kiểm tra, cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, lập trình 
và bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc hoặc các hệ thống xử 
lý thông tin; dịch vụ thiết kế phần mềm giáo dục có tính năng hướng dẫn đào tạo nhân 
viên theo yêu cầu khách hàng; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính bởi các nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính không tải về qua 
mạng Internet; dịch vụ cung cấp phần mềm SAAS, phần mềm PAAS và phần mềm cơ sở 
hạ tầng IAAS, tất cả để dùng cho cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu quản lý, dùng cho xử lý dữ 
liệu lơn, dùng cho các dịch vụ giải pháp năng lượng gia dụng, dùng cho dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, dùng cho dịch vụ tư vấn, dùng cho dịch vụ thiết kế và triển khai các phần mềm, 
dùng cho dịch vụ chia sẻ tập tin, dùng cho dịch vụ giải pháp văn bản, dùng cho dịch vụ 
thuế, dùng cho dịch vụ bán lẻ và bán hàng, dùng cho dịch vụ giáo dục, dùng cho dịch vụ 
nghiên cứu, dùng cho dịch vụ cộng tác nhóm, dùng cho dịch vụ lập kế hoạch, dùng cho 
dịch vụ thông tin liên lạc, dùng cho hoạt động kinh doanh, dùng cho dịch vụ tư vấn bảo trì 
phần cứng, dùng cho dịch vụ quản lý tài sản trí tuệ, dùng cho dịch vụ nguồn nhân lực, 
dùng cho dịch vụ tài chính, dùng cho dịch vụ ngân hàng, dùng cho dịch vụ quản lý, dùng 
cho dịch vụ cơ sở hạ tầng xã hội, dùng cho dịch vụ các giải pháp năng lượng, dùng cho 
dịch vụ giao thông, dùng cho dịch vụ y tế, dùng cho dịch vụ an ninh thông tin; dịch vụ 
cung cấp bảo mật cho các phần mềm sử dụng cho công cộng, tư nhân và kết hợp; dịch vụ 
cung cấp các chương trình máy tính, cụ thể là, cung cấp các chương trình máy tính dùng 
cho các trình duyệt web, dùng cho phần mềm chống tin tặc, dùng cho việc chứng nhận, 
dùng cho dịch thuật, dung cho quản lý cơ sở dữ liệu, dùng cho bảng tính, dùng cho xử lý 
văn bản, dùng cho thêm và tái phân vùng ổ đĩa cứng, dùng cho tích hợp cụm, dùng cho 
người đọc ký tự quang học, dùng cho kiến thức thu nhận được và dùng cho giáo dục trẻ 
em; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính dùng cho chẩn đoán y tế và thiết bị điều 
trị; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để quản lý thông tin bệnh nhân, kế toán, 
quản lý thông tin bệnh viện; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính cho thiết bị xử lý 
hình ảnh chẩn đoán y tế; cung cấp các chương trình máy tính cho việc chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính cho các cơ sở y tế; dịch vụ cung cấp các 
chương trình máy tính để hướng dẫn y tế; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để 
hỗ trợ về chăm sóc y tế; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để quản lý danh sách 
công việc phải làm; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để quản lý hình ảnh 
video phẫu thuật; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính đế lưu trữ điện tử hồ sơ y 
tế; dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời các chương trình máy tính hoặc phần mềm 
máy tính không tải về trực tuyến; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ cung 
cấp các chương trình máy tính; dịch vụ cho thuê chương trình máy tính; cho thuê các thiết 
bị và dụng cụ phòng thí nghiệm (dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học).  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; tư vấn về làm đẹp; tư vấn về chăm sóc cơ thể 
và sắc đẹp; dịch vụ y tế; dịch vụ cung cấp thông tin y tế; khám sức khỏe; dịch vụ phòng 
khám nha khoa; dịch vụ bào chế và pha chế thuốc; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ thu 
thập và phân tích thông tin về sinh học cho các mục đích y tế; dịch vụ hướng dẫn chế độ 
ăn uống và dinh dưỡng; dịch vụ cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe bằng cách thu thập 
và phân tích dữ liệu liên quan đến chiều cao, cân nặng, huyết áp và mỡ trong cơ thể cho 
mục đích sức khỏe và chế độ ăn uống; cho thuê thiết bị và dụng cụ y tế; cho thuê thiết bị 
và dụng cụ sử dụng trong thẩm mỹ viện hoặc tiệm làm tóc (trừ bàn ghế); cho thuê máy cắt 
và chăm sóc bãi cỏ.  
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(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; khoan cầm tay chạy điện; dụng cụ cầm tay chạy điện không vận 

hành thủ công; khuôn và bàn ren dùng cho công nghệ uốn kim loại (máy); máy hàn hồ 
quang điện; máy cắt kim loại (bằng hồ quang, khí gaz hoặc thạch anh lục); thiết bị hàn 
dùng điện; máy hàn dùng tia laze; máy công cụ để gia công kim loại và máy gia công kim 
loại; máy và thiết bị khai thác mỏ; máy và thiết bị xây dựng; thang máy; thang cuốn; 
thang cuốn bộ (dưới dạng thang cuốn); máy và thiết bị nâng dỡ hàng hóa; máy lọc dùng 
để xử lý hóa chất; máy và thiết bị dùng để xử lý hóa chất; máy và thiết bị xẻ gỗ, làm đồ 
mộc, dán gỗ và làm gỗ dán; máy và thiết bị tạo bột gỗ, gia công giấy hoặc làm giấy; máy 
và thiết bị in hoặc đóng sách; máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác 
thủ công; máy và thiết bị xử lý chất dẻo; hệ thống và máy sản xuất chất bán dẫn; nồi hơi 
dùng cho đầu máy và động cơ không dùng điện; cánh của tua bin thủy lực; ròng rọc của 
tua bin thủy lực; tua bin thủy lực và các bộ phận của chúng; cánh của tua bin gió; tua bin 
gió và các bộ phận của chúng; tua bin (không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ truyền 
động không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ khởi động không dùng điện (không dùng 
cho xe cộ mặt đất) và các bộ phận của chúng; bộ phận nén chạy điện của máy móc; máy 
bơm điện dùng trong gia đình; máy bơm trong; máy bơm; máy khí nén và máy thủy lực; 
máy dập khuôn tự động; máy bán hàng tự động; thiết bị dùng cho trạm xăng; máy rửa bát 
đĩa cho mục đích gia dụng; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn chạy điện; máy giặt cho 
mục đích gia dụng; máy giặt có chức năng kết nối mạng, điều khiển từ xa và tải ứng dụng; 
máy hút bụi chân không; máy hút bụi chân không có chức năng kết nối mạng, điều khiển 
từ xa và tải ứng dụng; máy trộn thức ăn chạy bằng điện; máy làm mỳ cho mục đích gia 
dụng; máy trộn thịt chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; máy băm thịt (thái thịt) cho 
mục đích gia dụng; dụng cụ mở hộp dùng điện; máy ép nước quả chạy bâng điện; máy 
xay cà phê chạy điện ngoài loại vận hàng bằng tay; máy trộn cà phê chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình; máy xay và trộn cà phê tự động; máy mài dao; máy đánh bóng sàn 
dùng điện; máy chế biến thức ăn dùng điện; hệ thống máy cơ khí dùng cho bãi đỗ xe; ổ 
bi; các bộ phận cấu thành của máy móc (không dùng cho xe cộ); máy xén cỏ; thiết bị mở 
cửa chạy bằng điện; thiết bị và máy nén chất thải; máy nghiền rác; bộ khởi động cho động 
cơ và máy nổ; động cơ dòng điện xoay chiều và một chiều dùng cho máy móc; máy phát 
điện dòng điện xoay chiều chạy bằng năng lượng mặt trời và máy phát điện xoay chiều; 
máy phát điện dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều; máy phát điện một 
chiều chạy bằng năng lượng mặt trời; máy phát điện một chiều; chổi của máy phát điện 
(chổi của máy đinamô); điện cực dùng cho máy hàn.    

 

Nhóm 09: Máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon); máy điện phân; thiết bị điều khiển động 
cơ điện tử cho xe ô tô; máy đếm tiền; máy đếm và phân loại tiền; máy rút tiền tự động; 
bảng tín hiệu chạy điện cho mục đích hiển thị những con số định sẵn, cho đầu ra của dòng 
điện hoặc tương tự; máy photocopy; máy tính, thao tác thủ công; thiết bị và dụng cụ vẽ 
hoặc soạn thảo; máy in ngày giờ điện tử; đồng hồ chấm công (thiết bị ghi thời gian); máy 
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đục lỗ thẻ cho văn phòng; máy để bỏ phiếu; máy in hóa đơn (gắn liền với máy tính); thiết 
bị kiểm tra tem dán trên thư từ, bưu phẩm; thiết bị can ảnh; thiết bị điều chỉnh và điều 
khiển từ xa dùng cho bộ điều khiển của các hàng hóa nêu trên; thiết bị báo cháy; thiết bị 
báo dò rỉ khí ga; thiết bị báo chống trộm; thiết bị tín hiệu đường sắt, dạ quang hoặc cơ 
khí; chương trình trò chơi cho máy trò chơi video đặt trong nhà; thiết bị mô phỏng dùng 
để điều khiển và lái xe cộ; thiết bị mô phỏng dùng cho việc luyện tập thể thao; vi mạch 
DNA; thiết bị kiểm tra DNA; thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm; thấu kính hội tụ; cục 
đèn chớp cho mục đích nhiếp ảnh; đèn chớp cho mục đích nhiếp ảnh; máy ảnh; thiết bị và 
dụng cụ dùng cho nhiếp ảnh; máy quay phim điện ảnh; kính lúp; thiết bị và dụng cụ 
quang học; trắc viễn kế; thiết bị đo chất lượng nước cụ thể là dụng cụ đo chất lượng nước; 
thiết bị đo tình trạng của da, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích da cho mục 
đích xác định tình trạng của da, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo chất lượng da, 
không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo sự hydrat hóa làn da, không dùng cho mục đích 
y tế; cân điện tử; thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; thiết bị đo độ dày sử dụng tia X quang 
hoặc tia gamma; thiết bị đo mức độ sử dụng tia gamma; thiết bị đo lưu lượng điện từ; thiết 
bị điều chỉnh và cảm biến môi trường; thiết bị cảm biến và điều chỉnh nhiệt độ trong 
phòng, độ ẩm trong phòng, áp suất trong phòng, chất lượng không khí, an ninh, kiểm soát 
truy cập, phát hiện đột nhập, bảo vệ tài sản, thang máy, lửa và khói; máy và thiết bị kiểm 
tra hoặc đo lường; thiết bị ghi thời gian ngủ; thiết bị đo tình trạng của da cho mục đích gia 
dụng, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị nạp ắc quy; phích cắm điện; ổ cắm điện; 
phích cắm (vật nối điện); máy biến thế điện; bộ đảo điện; bộ điều chỉnh điện áp cảm ứng; 
tụ điện; bộ ngắt mạch điện; cầu dao điện; bảng đi dây điện; cột thu lôi; rơ le điện; bộ đổi 
điện; bộ nối điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; cầu chì; điện trở; tụ điện tĩnh; bộ phận ngắt 
mạch rò rỉ; hộp cầu dao điện; ổn áp tự động; bộ ngắt mạch chân không; công tắc đên 
điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; máy biến đổi điện kiểu quay; máy hiệu chỉnh pha 
(điện học); thiết bị nạp điện dùng cho các trạm xạc điện cho xe đạp, xe hai bánh có động 
cơ và ô tô sử dụng pin sạc; thiết bị sạc pin; bộ phòng mất điện đột ngột; thiết bị lưu trữ 
điện cho pin hoặc ắc quy; khay giá chuyên dụng để pin hoặc ắc quy; thiết bị nạp pin; 
nguồn cung cấp điện một chiêu; nguồn cung cấp điện xoay chiều; bộ chuyển đổi năng 
lượng điện; thiết bị điện và các sản phẩm cung cấp năng lượng điện, cụ thể là: bộ chuyển 
mạch điện, tiếp điểm điện, bộ hạn chế điện, công tắc điện, cực góp điện, bộ nối điện, tủ 
bảng điện, bộ điều khiển điện, ổn áp, cuộn cảm điện, nguồn cấp điện, bảng hoặc tủ phân 
phối điện, bảng hoặc thiết bị điều khiển phân phối điện; máy và thiết bị điều khiển và 
phân phối năng lượng điện; hệ thống kiểm tra khí hậu bao gồm bộ điều chỉnh nhiệt độ tự 
động kỹ thuật số để sưởi ấm, để làm mát, để thông gió và để kiểm soát độ khô; cổng truy 
cập nguồn cấp điện được sử dụng với bảng điều khiển điện để kết nối đa dữ liệu với các 
thiết bị điện; tấm quang điện; thiết bị điều chỉnh điện cho máy phát quang điện; máy phát 
quang điện và bộ phận của chúng; thiết bị điều chỉnh, điều khiển, báo hiệu và kiểm tra 
điêu hòa nóng, lạnh, thông gió và thông khí, máy tính và phần mềm máy tính sử dụng cho 
những ứng dụng thông minh có chức năng quản lý và kiểm soát dòng năng lượng, cho 
việc phát hiện và kiểm soát việc ăn cắp năng lượng, cho việc giám sát và kiểm soát mạng 
lưới điện, cho việc quản lý giám sát việc thiếu hụt điện, cho việc phát hiện lỗi, cho việc 
quản lý tài sản mạng, cho việc vận hành và bảo dưỡng mạng lưới điện; thiết bị điều khiển 
điện cho việc quản lý năng lượng; thiết bị, dụng cụ và các bộ phận của chúng để kiểm 
soát dòng điện cho việc truyền tải, phân phối, chuyển đổi, lưu trữ, điều chỉnh năng lượng 
điện; bộ định tuyến điện cho quản lý và tối ưu hóa tải năng lượng trong tòa nhà; nguồn 
cung cấp năng lượng điện cho mục đích giám sát, cụ thể là nguồn cung cấp năng lượng 
điện cho vôn kế, cho ampe kế, cho ổn áp và cho bộ điều khiển dòng điện; các thiết bị điều 
chỉnh, kiểm soát, báo hiệu, giám sát cho các thiết bị sưởi ấm, làm mát, thông gió và điều 
hòa không khí; thiết bị và dụng cụ kiểm tra và điều chỉnh chạy điện hoặc điện tử dùng cho 
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các thiết bị sưởi ấm, làm mát, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh; thiết bị điều 
chỉnh, kiểm tra, báo hiệu và giám sát dùng cho hệ thống làm nóng, làm lạnh, thông gió và 
điều hòa không khí, cụ thể là máy tính dùng cho xây dựng hệ thống tự động có thể điều 
khiển bằng điện hệ thống lâm nóng, làm lạnh, thông gió và điều hòa không khí; máy tính 
và phần mềm máy tính có thể điều khiển từ xa các thiết bị làm nóng, làm lạnh, thông gió 
và ướp lạnh; pin khô; ắc quy; pin quang điện; ắc quy có thể nạp lại được; pin thứ cấp; pin 
nhiên liệu; pin li-thi li-on; pin li-thi li-on có thể nạp lại được; pin điện; thiết bị đo công 
suất và năng lượng điện có chức năng viễn thông qua đường dây liên lạc và chức năng 
viễn thông tương tác; thiết bị đo công suất và năng lượng điện có chức năng viễn thông 
qua đường dây liên lạc hoặc chức năng viễn thông tương tác; dụng cụ đo điện; dụng cụ đo 
điện tính bằng oát trên giờ; thiết bị dò lỗ rò điện; máy ghi dao động điện; thiết bị đo số 
lượng tiêu thụ điện bao gồm thiết bị đo công suất và năng lượng điện, thiết bị đo khí ga, 
đo nước, đo điện áp, đo dòng điện, tất cả các thiết bị này đều có chức năng viễn thông 
thông qua đường dây liên lạc và chức năng viễn thông tương tác thiết bị đo số lượng tiêu 
thụ điện bao gồm thiết bị đo công suất và năng lượng điện, thiết bị đo khí ga, đo nước, đo 
điện áp, đo dòng điện, tất cả các thiết bị này đều có chức năng viễn thông thông qua 
đường dây liên lạc hoặc chức năng viễn thông tương tác; dụng cụ đo; thiết bị đo số lượng 
chạy điện; thiết bị đo việc sử dụng năng lượng điện bao gồm phần mềm đi kèm; dây cáp 
điện và dây điện; máy con ve điện; bộ thiết bị điện thoại; điện thoại di động; thiết bị sạc 
pin cho điện thoại di động; thiết bị điện thoại hình; tổng đài điện thoại; điện thoại nội bộ; 
bộ thu phát vô tuyến; bộ chỉnh lưu dòng xoay chiều; máy thu hình; máy thu hình cho mục 
đích gia dụng có chức năng kết nối mạng, điều khiển từ xa và tải các ứng dụng; máy 
truyền phát thu hình; máy quay hình chuyên dụng; máy quay truyền hình mạch kín; thiết 
bị giám sát truyền hình mạch kín; thiết bị truyền hình mạch kín; máy thu thanh có đồng 
hồ; máy thu thanh trên ô tô; máy thu thanh; thiết bị truyền phát sóng vô tuyến; máy và 
thiết bị phát thanh truyền hình; máy và thiết bị liên lạc qua sóng vô tuyến; máy và thiết bị 
ứng dụng sóng vô tuyến; máy fax cùng các bộ phận và linh kiện của nó; máy ghi băng; 
máy thu băng cát sét; bộ cộng hưởng của thiết bị âm thanh chạy điện; máy quay đĩa; máy 
và thiết bị ghi âm thanh; máy đọc âm thanh kỹ thuật số; máy ghi âm kỹ thuật số; đầu đọc 
đĩa DVD; máy ghi đĩa DVD; ổ đĩa DVD; máy đọc băng video; máy ghi băng video; máy 
đọc đĩa video; máy thu đĩa video; máy đọc đĩa video kỹ thuật số; máy thu đĩa video kỹ 
thuật số; máy ghi đĩa video dạng đĩa cứng; khung ảnh kỹ thuật số; máy ảnh giám sát; máy 
ảnh kỹ thuật số; máy quay phim video; máy quay phim video kỹ thuật số; băng từ cho 
máy thu băng; băng từ cho máy thu hình; đĩa cho máy đọc đĩa video; thiết bị giảm tiếng 
ồn cho thiết bị âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; micro; tai nghe; thiết bị cân bằng; ăng 
ten thu phát sóng vô tuyến; hệ thống và thiết bị âm thanh thông báo; máy quay đĩa CD; 
máy quay đĩa CD kết hợp với máy đọc băng thu thanh; loa phóng thanh; máy tính và phần 
mềm máy tính dùng với ứng dụng hệ thống điện thông minh cụ thể là phần mềm có chức 
năng quản lý và điều khiển năng lượng và thiết bị giám sát năng lượng không dây có chức 
năng thu thập và lưu trữ dữ liệu về lượng tiêu thụ năng lượng của hộ gia đình; máy thông 
tin liên lạc dùng điện cùng các bộ phận và phụ kiện của chúng; thiết bị và máy thông tin 
liên lạc dùng điện; điện thoại thông minh thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân có chức 
năng kết nối internet, gửi và nhận thư điện tử, video và thông tin dữ liệu; thiết bị trợ giúp 
cá nhân kỹ thuật số; màn hình tinh thể lỏng cho tivi và máy tính; thiết bị hiển thị dùng 
đèn đi-ốt phát quang; màn hình tinh thể lỏng; máy chiếu sử dụng màn hình tinh thể lỏng; 
thiết bị trình chiếu cỡ lớn bằng điện và/hoặc điện tử (máy chiếu hình); biển báo kỹ thuật 
số; thiết bị đầu cuối dùng cho các quán ki-ốt; máy in vận hành bằng đồng xu dùng cho 
máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị phân phối vé điện tử; máy copy tĩnh điện; máy quét ảnh; 
máy quét dùng cho máy tính; thiết bị ngoại vi đa chức năng có kết hợp chức năng của 
máy copy, máy in, máy quét ảnh và máy fax; máy fax đa chức năng có tích hợp chức 
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năng của máy copy, máy in và máy quét ảnh; máy copy đa chức năng tích hợp chức năng 
của máy in, máy quét ảnh và máy fax; máy in đa chức năng có tích hợp chức năng của 
máy copy, máy quét ảnh và máy fax; máy quét ảnh đa chức năng có tích hợp chức năng 
của máy copy, máy in và máy fax; máy in nối với máy tính; bộ phận và linh kiện của máy 
in nối với máy tính và máy photo tĩnh điện; máy in dùng cho máy ảnh điện tử; máy tính 
cá nhân; máy tính có thể mang theo; máy tính xách tay; máy tính; máy in dùng cho máy 
tính; thiết bị có băng từ và hệ thống đĩa dùng cho máy tính; đầu đọc thẻ dùng cho máy 
tính; thiết bị trình chiếu dùng cho máy tính; màn hình hiển thị dùng cho máy tính; bàn 
phím máy tính; chuột máy tính; loa máy tính; thẻ giao tiếp dùng cho máy tính; thiết bị 
ngoại vi cho máy tính; bộ đọc và viết thẻ mạng tích hợp; bộ đọc và viết thẻ nhớ tích hợp; 
thiết bị xử lý văn bản; máy và thiết bị dùng cho hệ thống bán hàng điện tử cùng các bộ 
phận và linh kiện của nó; đầu đọc mã vạch; máy in mã vạch nối với máy tính; bộ đọc và 
viết nhận dạng đối tượng bằng tần sóng vô tuyến; thiết bị kiểm tra độ không bị phá hủy 
của sóng siêu âm; ống tia X-quang; bộ tăng cường hình ảnh dùng cho tia X-quang; ống vi 
sóng; ống điện năng; ống chân không; ống điện tử dùng để khuếch đại điện năng lớn; ống 
điện tử dùng cho sóng tần số dao động cao bao gồm cả vi sóng và sóng milimet; máy dò 
bức xạ; ống điện tử; chất bán dẫn; mạch tích hợp; bảng mạch in; ổ đĩa cứng; bộ nhớ của 
thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, ổ cứng điện tử; thẻ nhớ tích hợp; đĩa DVD trắng và các 
thiết bị ghi thông tin để trắng; thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số; băng từ dùng cho máy 
tính; mạch điện tử; chương trình máy vi tính ghi sẵn trên băng; chương trình máy vi tính 
ghi sẵn trên đĩa; máy tính và chương trình máy tính dùng cho chuẩn đoán y học và thiết bị 
trị liệu; máy tính và chương trình máy tính dùng để quản lý thông tin bệnh nhân của bệnh 
viện; máy tính và chương trình máy tính dùng cho kế toán của bệnh viện; máy tính và 
chương trình máy tính dùng để quản lý thông tin của bệnh viện; máy tính và chương trình 
máy tính dùng cho chuẩn đoán hình ảnh điện tử (hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh); 
máy tính và chương trình máy tính dùng trong chăm sóc sức khỏe; máy tính và chương 
trình máy tính dùng trong khám lâm sàng; máy tính và chương trình máy tính dùng trong 
hướng dẫn y tế; máy tính và chương trình máy tính dùng trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; 
máy tính và chương trình máy tính dùng trong quản lý công việc hoạch định sẵn; máy tính 
và chương trình máy tính dùng trong quản lý hình ảnh phẫu thuật; máy tính và chương 
trình máy tính dùng trong ghi hình y khoa điện tử; phần mềm máy tính dùng để kiểm tra 
quản lý và hoạt động của thiết bị sưởi, thiết bị làm mát, hệ thống thông gió, điều hòa 
không khí và làm lạnh; chương trình máy tính có thể tải xuống được từ một mạng viễn 
thông; chương trình máy tính dùng cho xử lý cơ sở dữ liệu; chương trình máy tính dùng 
cho trình duyệt web, dùng để chống ăn cắp dữ liệu, dùng để chứng nhận, dịch thuật, dùng 
để quản lý cơ sở dữ liệu, dùng như một bảng tính, dùng cho xử lý văn bản, dùng để thêm 
và chia lại ổ cứng, dùng cho mạch tích hợp, dùng cho máy đọc ký tự quang và cho việc 
giáo dục trẻ em; chương trình máy vi tính (được ghi sẵn); phần mềm máy tính (được ghi 
sẵn); máy tính chủ; máy tính chủ và các bộ phận của nó; mạng máy tính chủ; phần cứng 
máy tính dùng cho lưu trữ dữ liệu máy vi tính; hệ thống điện tử bao gồm các đơn vị quản 
lý máy tính, cụ thể là bộ cảm biến và điều chỉnh môi trường dùng để kiểm tra môi trường 
xung quanh bao gồm phần cứng, phần mềm, giao diện và phụ kiện của nó; phần cứng, 
phần mềm và giao diện cho hệ thống điều khiển và giám sát môi trường; thiết bị truy cập 
không dây; máy móc và thiết bị điện tử cùng các bộ phận của nó; phần mềm máy tính 
dùng cho xử lý dữ liệu quan trọng; bộ cảm biến giám sát dữ liệu quan trọng không dây; 
mạch IC dùng cho bộ cảm biến giám sát dữ liệu quan trọng không dây; thiết bị quản lý dữ 
liệu quan trọng với bộ cảm biến để theo dõi dấu hiệu sinh tồn, theo dõi nhiệt độ cơ thể 
hoặc hoạt động vật lý của cơ thể người đeo thiết bị này và để truyền tải dữ liệu đến điện 
thoại thông minh hoặc máy tính bảng (ngoại trừ thiết bị dùng cho mục đích y tế); mạch IC 
dùng cho những thiết bị trên; phần mềm máy tính dùng cho những thiết bị trên; thiết bị 
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xác thực sinh trắc học; lõi từ; dây điện trở; điện cực; vệ tinh liên lạc; tên lửa quan sát; kính 
đeo mắt; trò chơi điện tử trên video cho người tiêu dùng; mạch điện tử và các chương trình 
được ghi sẵn trong đĩa CĐ-ROMs dùng cho trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể 
lỏng; mạch điện tử và các chương trình được ghi sẵn tự động trong đĩa CD-ROMs dùng 
cho các thiết bị âm nhạc điện tử; băng và đĩa video đã được ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử 
có thể tải xuống; bộ chuyển mạch điện chạy điện; bộ điều khiển cho các thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 10: Thiết bị mát xa thẩm mỹ cho mục đích công nghiệp; thiết bị phân tích sinh hóa 
cho mục đích y tế; thiết bị tia X đùng cho mục đích y tế; thiết bị siêu âm chuẩn đoán cho 
mục đích y tế; thiết bị tia X chuẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị chụp cộng hưởng từ; 
thiết bị chuẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân; thiết bị chuẩn đoán hình ảnh cho mục đích y 
tế; thiết bị siêu âm điều trị; thiết bị và máy điều trị bằng tia bức xạ; thiết bị nội soi; thiết bị 
nội soi cho mục đích y tế; thiết bị phân tích biểu đồ giấc ngủ cho mục đích y tế; thiết bị 
theo dõi biểu đồ giấc ngủ cho mục đích y tế; thiết bị phân tích, theo dõi, đo biểu đồ giấc 
ngủ và thời gian ngủ cho mục đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; gối 
gây buồn ngủ dùng chữa chứng mất ngủ; gối dùng cho mục đích y tế; thiết bị chữa bệnh 
bằng ngải; thiết bị điện tử dùng cho việc chữa bệnh bằng ngải; thiết bị điện dùng cho việc 
chữa bệnh bằng ngải; thiết bị giám sát các dữ liệu quan trọng đi động với bộ cảm biến để 
theo dõi các dấu hiệu quan trọng, nhiệt độ cơ thể hoặc chuyển động cơ thể của người 
mang thiết bị hoặc mang theo các thiết bị này và truyền tải các dữ liệu này đến điện thoại 
thông minh hoặc máy tính bảng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế (không bao 
gồm khung tập đi và nạng); đèn phẫu thuật; khung tập đi cho mục đích y tế; nạng; thiết bị 
xoa bóp chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị mát xa mặt chạy điện dùng cho 
mục đích gia dụng; thiết bị mát xa mặt chạy điện dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị 
điện tử chữa bệnh bằng ngải dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị điện chữa bệnh bằng 
ngải dùng cho mục đích gia dụng.     

 
Nhóm 11: Thiết bị sấy khô; thiết bị thu hồi nhiệt (để xử lý hóa chất); thiết bị phun hơi 
nước (để xử lý hóa chất); thiết bị chưng cất (để xử lý hóa chất); bộ trao đổi nhiệt để xử lý 
hóa chất (không là bộ phận của máy móc); lò đốt công nghiệp; lò phản ửng hạt nhân (lò 
phản ứng nguyên tử); lò nung dùng năng lượng mặt trời (không sử dụng cho phòng thí 
nghiệm); nồi hơi công nghiệp (không phải bộ phận của động cơ chính và của máy); máy 
móc và thiết bị hút và chứa khí cacbon đi-ô- xit từ các nhà máy sản xuất điện; máy móc 
và thiết bị hút và chứa tài nguyên có giá trị trong nước thải; thiết bị điều hòa không khí 
dùng cho mục đích công nghiệp; bơm nhiệt; máy ướp lạnh; tủ trưng bày làm lạnh hoặc 
làm đông lạnh; máy làm lạnh; máy làm đá lạnh; máy và thiết bị làm đông lạnh; máy sấy 
tóc chạy điện (thiết bị sấy khô); thiết bị xông hơi mặt chạy điện; thiết bị điện chuyển hóa 
iôn; thiết bị phun hơi nước cho tóc chạy điện (thiết bị hấp tóc); thiết bị xông hơi mặt chạy 
điện dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị xông hơi mặt dùng sóng siêu âm dùng cho 
mục đích công nghiệp (không dùng cho ngành y); hệ thống và thiết bị nấu nướng dùng 
cho mục đích công nghiệp; thiết bị sấy khô bát đĩa công nghiệp; thiết bị tẩy uế bát đĩa 
dùng cho mục đích công nghiệp; bể xử lý nước thải dùng cho mục đích công nghiệp; bể tự 
hoại chất thải dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị làm nóng nước sử dụng năng 
lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; đui đèn điện; chụp phản quang của đèn; đèn hồng ngoại 
(không dùng cho mục đích y tế); đèn sợi đốt; đèn halogen; đèn nê-ông; đèn rọi ánh sáng 
trắng được hàn kín; đèn rọi ánh sáng trắng; đèn huỳnh quang; đèn dùng cho thiết bị chiếu 
hình; đèn xenon; đèn iốt; đèn halogen kim loại; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang (đèn LED); đèn mini; đèn bỏ túi; đèn xe ô tô; sợi thắp sáng; đèn pin chiếu sáng; 
đèn phát sáng; phụ kiện dùng cho đèn sợi đốt; đèn điện; thiết bị chiếu sáng trong nhà và 
ngoài trời được gắn cố định; mô-đun, đèn và thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
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(LED); đèn pha; đèn tụ; đèn cây; đèn thắp sáng trong vườn; đèn đường; đèn đeo đầu; đèn 
sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng đặt trong hốc lõm cụ thể là: đèn chìm, 
đèn sàn, đên tường và đèn trần; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; máy sưởi điện bức xạ cho 
các mục đích gia dụng; thiết bị giữ ấm chân của Nhật Bản chạy điện cho các mục đích gia 
dụng; lồng ấp có cán dài để sưởi kiểu Nhật Bản chạy điện; thiết bị làm nóng không khí 
cho mục đích gia dụng; thiết bị điều hòa không khí cho các mục đích gia dụng; quạt điện; 
thiết bị lọc không khí trong phòng chạy điện; quạt thông gió chạy điện; thiết bị giữ ẩm 
chạy điện; thiết bị hút ẩm chạy điện; chăn điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị 
làm nóng nước dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm nóng nước và giữ ấm dùng cho 
mục đích gia dụng; lò nấu điện cho các mục đích gia dụng (thiết bị nấu nướng); lò vi 
sóng; lò nướng bánh chạy điện; bộ đun nước nhúng chìm; tủ lạnh chạy điện cho các mục 
đích gia dụng; tủ đá chạy điện cho các mục đích gia dụng; nồi cơm điện; tấm làm nóng 
chạy điện để nấu ăn (thiết bị nấu nướng); nồi nấu dùng hơi chạy điện; thiết bị nướng chạy 
điện dùng cho mục đích gia dụng (thiết bị nấu nướng); ấm điện; chảo điện; bình pha cà 
phê chạy điện; nồi hấp trứng chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; nồi nổ bỏng ngô 
chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị làm bánh hamburger chạy điện dùng cho mục 
đích gia dụng; thiết bị làm bánh quế chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị làm sữa 
chua chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị nướng chạy điện dùng cho mục đích 
gia dụng (thiết bị nấu nướng); nồi áp suất chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị 
làm mát nước chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị sấy quần áo chạy điện cho 
mục đích gia dụng; thiết bị ion hóa để xử lý không khí dùng cho mục đích gia dụng; thiết 
bị ủ chân chạy điện; dụng cụ nấu xúp (dụng cụ nấu nướng chạy điện); thiết bị gia dụng 
chạy điện có chức năng kết nối mạng, điều khiển từ xa và tải ứng dụng; điều hòa nhiệt độ; 
tủ lạnh; nồi nấu chạy điện (thiết bị nấu nướng); lò vi sóng và lò nướng điện dùng để nấu 
ăn, tất cả đều có chức năng kết nối mạng, điều khiển từ xa và tải ứng dụng; thiết bị phun 
hơi nước vào mặt (tắm hơi) dùng trong gia đình; thiết bị phun hơi nước vào mặt chạy điện 
(tắm hơi) dùng trong gia đình; thiết bị phun hơi nước vào mặt dùng sóng siêu âm (tắm 
hơi) dùng trong gia đình; thiết bị phun hơi nước vào mặt dạng điện tử (tắm hơi) và cho 
mục đích vệ sinh dùng trong gia đình; bật lửa gaz; lò gaz (không sử dụng trong phòng thí 
nghiệm); bếp gaz dương; thiết bị làm nóng dùng nấu nướng không chạy điện; mặt bàn bếp 
gắn liền với bếp; bồn rửa nhà bếp; thiết bị lọc nước máy dùng trong gia đình; bồn tắm; 
bồn cầu với vòi xịt nước rửa; bể xử lý nước thải cho các mục đích gia dụng; bể tự hoại 
chất thải cho mục đích gia dụng; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong buồng vệ sinh; bồn 
cầu; bệ ngồi của bồn cầu vệ sinh kiểu Nhật Bản; thiết bị làm kem lạnh chạy điện dùng cho 
gia đình; thiết bị làm bánh gạo chạy điện dùng cho gia đình.      

 

Nhóm 12: Động cơ cho đầu máy toa xe đường sắt (không bao gồm các bộ phận của 
chúng); động cơ chính không chạy điện cho xe cộ mặt đất (không bao gồm các bộ phận 
của chúng); cơ cấu truyền động cho đầu máy toa xe đường sắt; cơ cấu truyền động cho xe 
cộ mặt đất; các chi tiết của đầu máy cho xe cộ mặt đất; động cơ dòng xoay chiều hoặc 
động cơ dòng một chiều cho xe cộ mặt đất [không bao gồm các bộ phận của chúng]; đầu 
máy xe lửa; xe điện; xe ô tô chạy đường ray đơn; giá chuyển hướng cho toa tàu đường sắt; 
đầu máy toa xe cho đường sắt và các bộ phận cùng linh kiện của chúng; xe buýt chạy dây 
cáp; xe ô tô điện; xe ô tô cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; xe hai bánh có động 
cơ; xe đạp cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; tàu phóng vệ tinh (SLV).     

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà máy phát điện; xây nhà máy điện để truyền tải, điều 
khiển và phân phối điện; xây dựng các cụm tòa nhà; lắp đặt hệ thống ống nước; lắp đặt 
máy và thiết bị y tế; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt điện công trình; lắp 
đặt đường dây cho các thiết bị thông tin liên lạc; dịch vụ phá hủy các tòa nhà; lắp đặt, sửa 
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chữa và bảo dưỡng các máy phát điện quang; dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng 
(trừ thiết kế công trình); dịch vụ vận hành, kiểm tra việc bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; 
sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng xe đạp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe ô tô; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng đầu máy toa xe cho đường sắt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe hai bánh có động cơ; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị điện ảnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
móc và dụng cụ quang học; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị chụp ảnh; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng thang máy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thang cuốn; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị bốc dỡ hàng hóa; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị báo cháy; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị máy 
điều hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng đèn đốt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
bơm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị làm lạnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng động 
cơ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy tính; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc điện 
tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy và thiết bị xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điện tiêu dùng; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị điều khiển 
và phân phối năng lượng điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng động cơ điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị và dụng cụ của phòng thí 
nghiệm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và dụng cụ đo lường và thử nghiệm; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị y tế; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị in và 
đóng sách; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xử lý hóa chất; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị gia công kim loại; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò đốt công 
nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò phản ứng hạt nhân (lò phản ứng nguyên tử); sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng các lò đốt dùng năng lượng mặt trời; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ 
thống và máy sản xuất mạch tích hợp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống và máy sản xuất 
chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy xẻ gỗ, làm đồ mộc hoặc làm dán 
gỗ và làm gỗ dán; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị tại trạm nạp ắc quy cho xe hai 
bánh có động cơ, cho xe ô tô, cho xe đạp sử dụng ắc quy có thể nạp lại; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng các thiết bị tại trạm bơm xăng điện tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống vận hành 
cơ học cho bãi đỗ xe; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy rửa bát đĩa dùng cho công nghiệp; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị nấu nướng dùng trong công nghiệp; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy bán hàng tự động; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy làm sạch sàn nhà chạy 
điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị sử dụng trong thẩm mỹ viện hoặc 
trong tiệm cắt tóc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị chống ô nhiễm nước; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị lọc nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy nén chất thải; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy nghiền rác; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các nhà máy 
điện hạt nhân; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nhà máy hóa chất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các 
nhà máy điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị làm nóng dùng cho nấu nướng không 
chạy điện; sửa chữa đồ chơi hoặc búp bê; sửa chữa hoặc bảo dưỡng phụ kiện bồn tắm; sửa 
chữa bồn cầu có vòi nước phun tia để rửa ráy; sửa chữa kính đeo mắt; dịch vụ khử trùng 
(làm sạch) máy và thiết bị y tế; cho thuê các thiết bị rửa xe; cho thuê máy giặt chạy điện; 
cho thuê máy sấy trong tiệm giặt; cho thuê máy sấy khô quần áo.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền và phục hồi điện tử các dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, tin 
nhắn và các văn bản (dịch vụ viễn thông); dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh, dữ liệu hình ảnh qua mạng máy tính (Internet); 
dịch vụ cung cấp phòng chat trên mạng máy tính (Internet); dịch vụ thông tin liên lạc 
bằng đầu cuối máy tính qua mạng máy tính (Internet); dịch vụ cung cấp quyền truy cập 
vào mạng máy tính; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch 
vụ cung cấp quyền truy cập thông tin và mạng thông tin liên lạc (bao gồm mạng máy vi 
tính); dịch vụ cung cấp thông tin về truyền hình, về truyền hình cáp hoặc về phát thanh; 
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dịch vụ cung cấp thông tin về danh sách chương trình của truyền hình, của truyền hình 
cáp hoặc của phát thanh; thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện 
thoại; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ kết nối viễn thông (trừ phát thanh); dịch vụ phát 
thanh; hãng thông tấn; cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm: điện thoại và máy fax. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; trắc địa; trắc địa địa chất hoặc nghiên cứu địa chất; 
dịch vụ thiết kế máy tính; thiết kế thiết bị điện; thiết kế hệ thống cung cấp thông tin và 
thiết kế máy móc thiết bị bao gồm cả thiết kế các bộ phận của chúng hoặc thiết kế tổ hợp 
các máy móc thiết bị như trên; thiết kế mẫu sản phẩm; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao 
bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; lập 
trình máy tính hoặc bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực trình bày, 
thao tác máy tính, trong lĩnh vực xe ô tô và trong lĩnh vực máy móc khác mà yêu cầu 
người tư vấn có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng cao để có thể đáp ứng các yêu cầu vận 
hành chúng được chính xác nghiên cứu về xây dựng công trình hoặc quy hoạch thành 
phố; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về sự ngăn chặn ô nhiễm; thử nghiệm hoặc nghiên cứu 
về điện; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng dân dụng; thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu về máy, các thiết bị và dụng cụ của chúng; cho thuê thiết bị đo lường; cho 
thuê máy móc và dụng cụ thử nghiệm và đo lường; cho thuê đồng hồ đo điện hoặc đồng 
hồ đo từ tính và máy thử nghiệm; cho thuê máy tính; thiết kế cấu hình, cài đặt, mở rộng 
chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung chức năng, tối ưu hóa các chức năng của máy 
tính; nghiên cứu, tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến cấu hình, cài đặt, mở 
rộng chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung chức năng, tối ưu hóa các chức năng của 
máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp thông tin công cụ tìm kiếm 
trên internet; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính chủ để chia sẻ thông tin điện 
tử, dữ liệu điện tử, dữ liệu hình ảnh, và nội dung kỹ thuật số khác qua mạng Internet; cho 
thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính chủ để chia sẻ mạng xã hội hoặc cung cấp 
thông tin liên quan đến mạng xã hội; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính chủ; 
cho thuê máy tính chủ chứa dữ liệu; cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần 
mềm quản lý cơ sở dữ liệu; cho thuê các nội dung lưu trữ kỹ thuật số trên mạng Internet; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực lưu trữ các ứng dụng phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) 
của máy tính chủ trên mạng Internet; cho thuê thiết bị lưu trữ (bộ nhớ) của máy tính; dịch 
vụ cho thuê phần mềm giáo dục cỏ tính năng hướng dẫn đào tạo nhân viên qua mạng 
Internet; dịch vụ thiết kế, lập trình, thiết lập cấu hình, bảo dưỡng, lắp đặt, mở rộng chức 
năng, thay đổi chức năng, bổ sung các chức năng và tối ưu hóa các chương trình máy tính; 
dịch vụ kiểm tra, chỉ dẫn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, lập trình, 
cấu hình, bảo dưỡng, lắp đặt, mở rộng chức năng, thay đổi chức năng, bổ sung các chức 
năng và tối ưu hóa các chương trình máy tính; dịch vụ chẩn đoán lỗi và phát hiện virus 
của chương trình máy tính; dịch vụ kiểm tra, cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến chẩn đoán lỗi và phát hiện virus các chương trình máy tính; dịch vụ giám sát từ 
xa các hệ thống máy tính hoặc chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế, lập trình và bảo trì 
hệ thống máy tính, hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc hoặc các hệ thống xử lý thông 
tin; dịch vụ kiểm tra, cố vấn, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến thiết kế, lập trình 
và bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc hoặc các hệ thống xử 
lý thông tin; dịch vụ thiết kế phần mềm giáo dục cỏ tính năng hướng dẫn đào tạo nhân 
viên theo yêu cầu khách hàng; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính bởi các nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính không tải về qua 
mạng Internet; dịch vụ cung cấp phần mềm SAAS, phần mềm PAAS và phần mềm cơ sở 
hạ tầng IAAS, tất cả để dùng cho cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu quản lý, dùng cho xử lý dữ 
liệu lơn, dùng cho các dịch vụ giải pháp năng lượng gia dụng, dùng cho dịch vụ chăm sóc 
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sức khỏe, dùng cho dịch vụ tư vấn, dùng cho dịch vụ thiết kế và triển khai các phần mềm, 
dùng cho dịch vụ chia sẻ tập tin, dùng cho dịch vụ giải pháp văn bản, dùng cho dịch vụ 
thuế, dùng cho dịch vụ bán lẻ và bán hàng, dùng cho dịch vụ giáo dục, dùng cho dịch vụ 
nghiên cứu, dùng cho dịch vụ cộng tác nhóm, dùng cho dịch vụ lập kế hoạch, dùng cho 
dịch vụ thông tin liên lạc, dùng cho hoạt động kinh doanh, dùng cho dịch vụ tư vấn bảo trì 
phần cứng, dùng cho dịch vụ quản lý tài sản trí tuệ, dùng cho dịch vụ nguồn nhân lực, 
dùng cho dịch vụ tài chính, dùng cho dịch vụ ngân hàng, dùng cho dịch vụ quản lý, dùng 
cho dịch vụ cơ sở hạ tầng xã hội, dùng cho dịch vụ các giải pháp năng lượng, dùng cho 
dịch vụ giao thông, dùng cho dịch vụ y tế, dùng cho dịch vụ an ninh thông tin; dịch vụ 
cung cấp bảo mật cho các phần mềm sử dụng cho công cộng, tư nhân và kết hợp; dịch vụ 
cung cấp các chương trình máy tính, cụ thể là, cung cấp các chương trình máy tính dùng 
cho các trình duyệt web, dùng cho phần mềm chống tin tặc, dùng cho việc chứng nhận, 
dùng cho dịch thuật, dùng cho quản lý cơ sở dữ liệu, dùng cho bảng tính, dùng cho xử lý 
văn bản, dùng cho thêm và tái phân vùng ổ đĩa cứng, dùng cho tích hợp cụm, dùng cho 
người đọc ký tự quang học, dùng cho kiến thức thu nhận được và dùng cho giáo dục trẻ 
em; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính dùng cho chẩn đoán y tế và thiết bị điều 
trị; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để quản lý thông tin bệnh nhân, kế toán, 
quản lý thông tin bệnh viện; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính cho thiết bị xử lý 
hình ảnh chẩn đoán y tế; cung cấp các chương trình máy tính cho việc chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính cho các cơ sở y tế; dịch vụ cung cấp các 
chương trình máy tính để hướng dẫn y tế; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để 
hỗ trợ về chăm sóc y tế; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để quản lý danh sách 
công việc phải làm; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để quản lý hình ảnh 
video phẫu thuật; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính để lưu trữ điện tử hồ sơ y 
tế; dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời các chương trình máy tính hoặc phần mềm 
máy tính không tải về trực tuyến; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ cung 
cấp các chương trình máy tính; dịch vụ cho thuê chương trình máy tính; cho thuê các thiết 
bị và dụng cụ phòng thí nghiệm (dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học).     

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; tư vấn về làm đẹp; tư vấn về chăm sóc cơ thể 
và sắc đẹp; dịch vụ y tế; dịch vụ cung cấp thông tin y tế; khám sức khỏe; dịch vụ phòng 
khám nha khoa; dịch vụ bào chế và pha chế thuốc; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ thu 
thập và phân tích thông tin về sinh học cho các mục đích y tế; dịch vụ hướng dẫn chế độ 
ăn uống và dinh dưỡng; dịch vụ cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe bằng cách thu thập 
và phân tích dữ liệu liên quan đến chiều cao, cân nặng, huyết áp và mỡ trong cơ thể cho 
mục đích sức khỏe và chế độ ăn uống; cho thuê thiết bị và dụng cụ y tế; cho thuê thiết bị 
và dụng cụ sử dụng trong thẩm mỹ viện hoặc tiệm làm tóc (trừ bàn ghế); cho thuê máy cắt 
và chăm sóc bãi cỏ.  
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(531) 5.1.1; A5.1.7; 6.1.2; 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, xanh dương, 

trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH cây xanh Công 

Minh  (VN) 

Số 362A, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân 
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(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
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(511)   Nhóm 29: Tổ yến; tổ yển đã sơ chế; tổ yến tinh chế  
 

Nhóm 35: Thu mua, xuất nhập khẩu mủ cao su; xuẩt nhập khẩu cây cảnh; quảng cáo; 
kinh doanh (mua bán) giống vật nuôi, động vật hoang dã (đã thuần hóa và có nguồn gốc 
hơp pháp); mua bán tổ yến.  

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 

Nhóm 44: Sản xuất gieo ươm cây nông lâm nghiệp, cây dược liệu, rau củ quả an toàn, cây 
cảnh; chăn nuôi gia cầm; trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; trồng rừng và 
chăm sóc rừng; trồng cây cao su; thi công và chăm sóc cây xanh đô thị, công viên.  

 

 
(210) 4-2014-20585 (220) 29.08.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 
dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm tư sữa và kem đánh dậy bọt 
(dùng cho đồ uống) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản 
phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc 
sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
sữa được dùng làm nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không 
sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa); sữa được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; bơ với thành phần chủ yếu là từ sữa 
và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản phẩm 
kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành 
(thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm không 
chứa sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần 
bơ sữa); sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy bọt không sữa 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), 
được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh; pho mát làm từ sữa và pho mát dựa trên kem 
đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); pho mát kem làm từ sữa và pho mát kem dựa trên kem đánh dậy 
bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); pho mát (chất phết) làm từ sữa và pho mát (chất phết) dựa trên kem đánh 
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dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa chua làm từ sữa và sữa chua không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa 
chua làm từ sữa và đồ uống dựa trên sữa chua không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); bột sữa chua làm từ sữa và bột 
sữa chua không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa chua làm từ sữa và chế phẩm sữa chua không sữa chủ 
yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chất 
phết (lên thực phẩm) làm từ sữa và chất phết (lên thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa; sữa (dạng 
bột); kem đánh dậy bọt dạng lỏng và dạng bột (để pha cà phê) không sữa chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); nhân (cho thực 
phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt không 
sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt (làm nhân 
thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); hoa quả đã qua chế biến dùng làm nhân cho thực phẩm; trái cây 
và quả hạch được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm, chứa sữa và không chứa sữa, được 
đánh dậy bọt, không đánh dậy bọt, tất cả đều để đông lạnh hoặc không đông lạnh, và sẵn 
sàng để sử dụng; nhân thực phẩm dựa trên hoa quả, chứa sữa và không chứa sữa, được 
đánh dậy bọt và không đánh dậy bọt, tất cả đều để đông lạnh hoặc không đông lạnh, và 
sẵn sàng để sử dụng hoặc chưa sẵn sàng để sử dụng; kem sữa caramen; hoa quả dùng làm 
nhân và lớp phủ cho thực phẩm; lớp phủ cho thực phẩm làm từ caramel quả hạch; kem 
đánh dậy bọt sử dụng trong sản xuất thực phẩm; lớp phủ trên cơ sở quả hạch/lớp phủ trên 
cơ sở quả hạch dùng cho thực phẩm; lớp phủ cho thực phẩm làm từ dầu có thể ăn được; 
hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không sữa, chủ yếu được làm từ dầu đậu nành; quả 
hạch, dùng làm nhân cho thực phẩm; trái cây, dùng làm chất phết cho thực phẩm; rau 
nhuyễn dạng kem sệt, dùng làm chất phết cho thực phẩm; quả hạch, dùng làm chất phết 
cho thực phẩm; sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm lớp phủ 
cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của chất làm 
trắng đồ uống; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp 
phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm 
nhân cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm 
lớp kem phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu 
dùng làm chất phết cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) chủ 
yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) và sữa đậu nành; sữa đậu nành 
[dùng để thay thế sữa]; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm 
kem (được đánh dậy bọt); kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa và kem làm từ sữa; 
trái cây nghiền nhuyễn để lạnh và không để lạnh; sữa khuấy; cơ sở để làm sữa khuấy, cụ 
thể: sữa; bơ thực vật. 

 

Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla, sôcôla nhân tạo, bột bánh trứng (custard), kẹo dẻo và kẹo dẻo 
nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn 
sử dụng hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt, 
lớp phủ xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực 
phẩm; xirô có hương vị dùng cho thực phẩm; kem lạnh; kem trái cây (kem lạnh); kẹo 
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mềm dùng trong sản xuất thực phẩm; sôcôla dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; lớp 
phủ trên bề mặt thực phẩm, làm từ bột mì; bánh bông lan; bánh mì ngọt nhân kem sữa 
trứng; bánh sữa trứng; bánh xốp kem; bánh putđing lạnh có kem, sữa; kem mút (kem 
lạnh); nhân cho thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla dùng làm nhân cho thực phẩm; chất 
phết cho thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla dạng lỏng làm lớp phủ cho thực phẩm; lớp 
phủ và nhân cho bánh mì; lớp phủ và nhân cho thực phẩm; đồ trang trí có thể ăn được cho 
thực phẩm, cụ thể: kẹo mềm, bánh kẹo đường; lớp phủ và nhân sôcôla được dùng làm lớp 
phủ trên bề mặt và nhân cho thực phẩm; đồ khô để làm bánh kem, thạch, bánh putđing, 
kem, lớp phủ, sản phẩm bánh mì và bánh kẹo, cụ thể: bột mì, đường hoặc chất thay thế 
đường, và gia vị; sản phẩm sôcôla; nước xốt (gia vị); xốt may-on-ne; xi rô (dùng cho thực 
phẩm); xi rô hoa quả; bánh nương hoa quả; bánh ngọt hoa quả; bánh putđing hoa quả; 
bánh trứng (bánh tart); bánh trứng (ở dạng hỗn hợp lỏng); thạch nghiền nhuyễn (dùng làm 
nước xốt cho thực phẩm); hỗn hợp bột khô đã trộn trước để làm lớp phủ không chứa sữa; 
hỗn hợp bột khô đã trộn trước để làm sản phẩm bánh mì; hỗn hợp bột khô đã trộn trước để 
làm bánh putđing; hỗn hợp bột khô đã trộn trước để làm bánh trứng; bánh putđing làm từ 
sữa và không chứa bơ sữa; bánh ngọt làm từ sữa và không chứa bơ sữa; bánh nướng làm từ 
sữa và không chứa bơ sữa; sản phẩm bánh mì nướng; đồ khô để nướng bánh, cụ thể, bột 
mì và chế phẩm làm từ bột mì, đường hoặc chất thay thế đường, gia vị, đồ gia vị, ngũ cốc, 
nấm men, bột nở, và/hoặc muối; chất làm ngọt tự nhiên, hương liệu (trừ tinh dầu), chất 
làm đặc và chất tạo nhũ tương (trong thực phẩm) (dạng lỏng hoặc dạng khô) được dùng 
làm nguyên liệu làm sữa khuấy; bột nhào làm bánh pho mát; bột nhào làm kem sữa trứng. 
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(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
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(511)   Nhóm 01: Hồ dính và chất dính không dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng; chế  
phẩm điều tiết sự tăng trưởng của thực vật; phân bón; men dùng cho đồ gốm;  axít béo 
hàm lượng cao; kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ; á kim; vật liệu  nhiếp ảnh cụ thể là 
giấy đo độ sáng; giấy thử phản ứng; chất làm ngọt nhân tạo  (chế phẩm hóa học); bột 
dùng cho mục đích công nghiệp; chất dẻo ở dạng thô; bột giấy; bột giấy gỗ; bột xenluloza 
(nguyên liệu thô); hoá chất dùng trong  nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và  chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa học dùng trong khoa 
học [không dùng  trong y tế hoặc thú y]; hoá chất công nghiệp; hoá chất dùng trong lâm 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất  
dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất  diệt ký 
sinh trùng; chế phẩm hoá học dùng cho nhiếp ảnh; chất dẻo chưa qua xử  lý; nhựa nhân 
tạo dạng thô; hợp chất dập lửa; chế phẩm nung kim loại; hóa chất  để hàn; hoá chất bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da. 

 

Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; vécni copan; vécni bitum; sơn mài; chất bảo quản gỗ; chế phẩm  
chống gỉ [để bảo quản]; chế phẩm chống ăn mòn; phẩm màu cho thực phẩm;  chất cố định 
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màu cho đồ gỗ; chất cắn màu cho da thuộc; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ; chất 
nhuộm; chất nhuộm màu thực phẩm; mực in; mực in cho máy sao chụp; mát tít [nhựa tự 
nhiên]; dầu chống gỉ; dầu dùng  để bảo quản gỗ; chất làm đặc chất màu; chất pha loãng 
chất màu; chế phẩm kết  dính cho sơn; chất màu cho đồ gốm; sơn diệt khuẩn; sơn chịu 
lửa; nước men bóng [chất màu, sơn]; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao 
chụp;  chất màu; sơn lót; chế phẩm bảo vệ kim loại; chất nhuộm màu cho giày; vôi  quét 
tường; nước vôi trắng quét tường; mực để đánh dấu động vật. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn không dùng  
trong quá trình sản xuất; chế phẩm tẩy gỉ; chất tẩy vết ố bẩn; chất làm mềm vải  dùng để 
giặt; chất tẩy trắng dùng để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; chất  dính dùng để gắn 
lông mi giả; chế phẩm làm nhẵn mặt vải (hồ vải); chế phẩm  tẩy sơn; xi đánh giày; chế 
phẩm đánh bóng; xà phòng; chế phẩm đánh răng; mỹ  phẩm; nước hoa; giấy nhám (giấy 
ráp); vải nhám (vải ráp); chất mài mòn; đá bọt; giấy để đánh bóng; móng tay chân giả; 
lông  mi giả; miếng gạc (đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm); chế phẩm tẩy trắng [giặt  
giũ]; chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch;  dung 
dịch cọ rửa; tinh dầu; nước xức tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống  nắng; nước 
thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm làm thơm không khí; chế  phẩm lô hội dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ  sinh thân thế]; hương liệu [tinh 
dầu]; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế;  chế phẩm mỹ phẩm để tắm; muối để tắm 
không dùng cho mục đích y tế; hương  liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; kem đánh ủng; 
chế phẩm dạng xịt làm thơm  mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích 
gia dụng [giặt giũ];  hương liệu cho bánh ngọt [tinh dầu]; phấn để làm sạch; chất màu 
dùng cho mục  đích vệ sinh; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; 
kem  mỹ phẩm; kem làm trắng da; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; dầu  gội 
đầu; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); bột mài; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo màu  cho 
tóc; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm  mài sắc; chế 
phẩm cạo râu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; bột tan dùng  cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm. 

 

Nhóm 04: Chất bôi trơn; mỡ dùng cho giày; chế phẩm dùng để bảo quản da (dầu và mỡ); 
nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu và mỡ công nghiệp; sáp (vật liệu thô); bấc đèn; nến; mỡ, 
sáp, và dầu để thắp sáng; hợp phần kết dính bụi khi quét  dọn; chất kết tụ bụi; chế phẩm 
để khử bụi; than động vật, than thực vật [nhiên  liệu]; năng lượng điện; bật lửa; củi đốt; 
khí đốt; dầu lửa; nhiên liệu dùng cho  động cơ; dầu hỏa; xăng; dầu diezel. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; màng mỏng dược phẩm  
bọc thuốc khi uống để không cảm thấy mùi vị của thuốc; miếng che mắt dùng  cho mục 
đích y tế; cao dán tai dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh dùng trong  thời kỳ kinh 
nguyệt; nút bông vệ sinh dùng để thấm kinh nguyệt; giấy thấm  dùng trong thời kỳ kinh 
nguyệt; quần lót dùng trong thời kỳ kinh nguyệt; bông  để thấm hút; cao dán; băng để 
băng bó; tấm đệm ngực y tế cho phụ nữ trong  thời kỳ cho con bú; vòng đeo tay dùng cho 
mục đích y tế; khăn tã vệ sinh dùng  cho người mất khả năng kiềm chế; giấy bắt ruồi; giấy 
chống nhậy (côn trùng);  đường sữa lactoza làm thức ăn cho em bé; bột sữa dùng làm thức 
ăn cho em bé;  tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo; tã lót (tã trẻ em); chế phẩm vitamin; 
thực phẩm ăn kiêng, chất ăn kiêng, đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất  bổ 
sung ăn kiêng cho động vật; chất bổ sung dinh dưỡng; cao dán dùng cho  mục đích y tế; 
vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; đồ uống y tế; vật liệu để in  dấu răng; thực phẩm cho 
em bé; bông dùng cho mục đích y tế; chất trám răng;  vật liệu để hàn răng; chế phẩm hóa 
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học dùng cho mục đích y tế và dược phẩm;  dịch truyền dùng cho mục đích y tế; trà thảo 
dược; khoáng chất bổ sung cho  thực phẩm; chế phẩm hóa học để chẩn đoán sự mang thai; 
chế phẩm dược để  chăm sóc da; chế phẩm khử trùng; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục 
đích y tế;  vacxin; thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh;  
chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt  nấm; thuốc 
diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chất diệt ký  sinh trùng; chất diệt 
cỏ dại; chế phẩm khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt. 

 
Nhóm 06: Sắt và thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; kim loại thường, thô hoặc bán thành  
phẩm; quặng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim  loại (vật 
liệu nhỏ); công trình xây dựng bằng kim loại (di chuyển được); khay  chuyển hàng bằng 
kim loại; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông; buồng  phun sơn bằng kim loại; két an 
toàn; linh kiện ráp nối nhỏ bằng kim loại thường  (đồ ngũ kim); bể chứa bằng kim loại; 
ròng rọc (puli truyền động) bằng kim loại  (không dùng cho máy); lò xo (đồ ngũ kim); 
van bằng kim loại (không phải là  bộ phận máy); thùng để đóng hàng bằng kim loại; kết 
cấu khung kim loại để  trồng hoặc trưng bày cây bên trong có thể vận chuyển được; 
chuồng chim bằng  kim loại; cột mốc bằng kim loại, không phản quang; biển hiệu bằng 
kim loại cho đường giao thông, không phản quang và không vận hành cơ giới; ghi đường 
sắt; ống bao nối bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; chìa khóa; 
chốt định vị bằng kim loại; mỏ neo (không dùng trong đồng hồ và  việc chế tạo đồng hồ); 
cọc neo tàu thuyền bằng kim loại; cái đe; lưới bằng sợi  dây kim loại thường; dây chão 
bằng kim loại; dây xích bằng kim  loại dùng cho chó; hộp để đựng dụng cụ đồ nghề bằng 
kim loại; hộp để đựng  tiền bằng kim loại; cái thang bằng kim loại; thẻ đề tên (thẻ nhận 
diện) và tấm  biển gắn trên cửa ra vào bằng kim loại; hộp bằng kim loại lắp cố định trên 
tường  dùng để đựng khăn cho phép lấy dần khăn ra (bộ phận chia khăn); móc treo mũ  
bằng kim loại; hộp thư bằng kim loại; cái gạt bùn dính vào giày dép trước khi  vào nhà (để 
trước cửa ra vào) bằng kim loại; biển để dán và đăng quảng cáo  bằng kim loại; tác phẩm 
điêu khắc bằng kim loại; mộ bằng kim loại; tấm bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng kim 
loại thường (đồ ngũ kim); đầu bịt bằng  kim loại dùng cho gậy chống của người đi bộ; 
móc leo (móc vào giày để leo chống trươn trượt); quai móc bằng kim loại dùng để móc 
dây khi leo trèo; móc leo núi bằng kim loại (thiết bị leo núi); cầu nhảy ở bể bơi  bằng kim 
loại; đinh thúc ngựa; ống và ống dẫn bằng kim loại; dây cáp  và dây bằng kim loại 
thường, không dùng để dẫn điện; bao bì bằng thiếc; cột  bằng kim loại dùng cho đường 
dây điện; biển đăng ký bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; dây thừng bằng 
kim loại; xích an toàn bằng kim  loại; biển hiệu bằng kim loại; công trình xây dựng bằng 
thép; buồng điện thoại công cộng bằng kim loại; tấm lát sàn bằng kim loại; tấm lát nền 
bằng kim loại cho xây dựng; hộp thiếc dùng để đựng thực phẩm; tấm nâng hàng bằng kim 
loại để vận chuyển; lớp bao ngoài bằng kim loại [xây dựng]; ống nước bằng kim  loại; cửa 
sổ bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường. 

 

Nhóm 07: Máy móc, cụ thể là máy phát điện xoay chiều, máy đập, máy uốn, máy khí 
nén,  máy nghiền, máy nghiền vụn, máy phân chia, máy khoan, máy  lọc, máy xay, máy 
phay, máy đóng bao, máy đóng gói hàng, máy sơn, máy in,  máy bơm, máy cưa, máy 
tách, máy phun, máy khâu; máy công cụ; động cơ và  đầu máy (không bao gồm động cơ 
dùng cho phương tiện gíao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không 
dùng cho phương tiện giao thông  trên bộ); dụng cụ nông nghiệp (không bao gồm dụng cụ 
thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự động; máy nông nghiệp; thiết bị chống 
« nhiễm cho  động cơ và đầu máy; thiết bị phun xịt [máy móc]; thiết bị cơ - điện để chế 
biến  đồ uống; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; chổi vận hành bằng  điện; 
máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; máy phát điện; máy rửa bát đĩa; hệ thống hút bụi 
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cho mục đích làm sạch; đinamô; máy nâng [thang máy]; máy  chế biến thức ăn dùng điện; 
máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay nghiền chạy điện cho mục 
đích gia dụng; dụng cụ cầm tay, không vận  hành thủ công; vật dụng để gác, giữ dụng cụ 
của máy móc; thiết bị để gia công  cơ khí; máy xay hạt tiêu, không vận hành bằng tay; 
máy và thiết bị đánh bóng  [dùng điện]; dụng cụ [bộ phận của máy]; máy hút bụi chân 
không; thiết bị rửa;  ổ bi; ổ trục [bộ phận của máy móc]; máy súc rửa chai; xe ủi đất; bộ 
chế hòa khí;  máy ly tâm; cưa xích; máy xay cà phê, không bao gồm loại vận hành bằng 
tay; động cơ khí nén; máy nén [máy móc]; máy trộn bê tông; máy cày [máy móc]; máy 
cắt; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; máy hủy rác thải; máy đào hào, mương 
[xẻ rãnh]; thiết bị mở cửa và đóng cửa bằng điện; búa điện; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị 
nâng; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; máy đào  xúc; quạt gió dùng cho động cơ 
điện và động cơ; thiết bị cơ điện để chế biến  thực phẩm; bơm phân phối nhiên liệu dùng 
cho trạm sửa chữa; máy nghiền rác; bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ; tua bin  thủy lực; khớp các-đăng [khớp vạn năng]; máy vắt sữa; máy 
sản xuất nước khoáng; động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ 
giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; súng phun sơn; pít-tông cho động cơ; ròng rọc 
[bộ phận của máy móc]; máy đầm; máy làm đường đi; xe lu lăn đường; người máy [máy 
móc]; máy làm xúc xích; máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp; máy tách; máy 
may; thiết bị hàn vận hành bằng điện hoặc ga; máy  làm đường ăn; bộ phận truyền động 
không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ truyền động cho máy móc; xe xếp dỡ; máy giặt; máy 
bao gói. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao kéo; cuốc [dụng cụ cầm tay]; xẻng đào  
đất [dụng cụ cầm tay]; cào [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ để bện, tết [dụng cụ cầm  tay]; 
khuôn đóng giày [dụng cụ cầm tay của thợ đóng giày]; dao cạo râu chạy  điện, tông đơ cắt 
tóc chạy điện dùng cho cá nhân; hộp dao cạo; bộ dụng cụ để  chăm sóc bàn chân; dụng cụ 
uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; cái cạo  vảy cá ngừ khô (dụng cụ cầm tay); 
cái kẹp để gắp đường miếng; dụng cụ mở hộp không dùng điện (dụng cụ cầm tay); dụng 
cụ kẹp vỡ quả hạch, không bằng  kim loại quý; thìa ăn; dụng cụ cắt lát pho mát không 
dùng điện; dụng cụ cắt  bánh pizza không dùng điện; cái dĩa ăn; bàn là (chạy điện và 
không chạy điện);  dụng cụ xâu kim; con dao cắt bằng tay dùng dưới nước; rìu dùng trên 
băng  tuyết; xẻng xúc than cháy [dụng cụ cầm tay], cái cặp gắp than cháy; bình phun  
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; dao trộn, phết (của hoạ sỹ); cái nhíp (cái kẹp);  cái chày 
gỗ; khuôn mẫu định chuẩn dùng để đánh dấu là bộ phận của dụng cụ  cầm tay; bộ đồ ăn 
bao gồm dao ăn, thìa ăn và dĩa để ăn; vũ khí đeo bên người,  không phải súng; dao cạo, 
dùng điện hoặc không dùng điện; dụng cụ làm vườn  cầm tay thao tác thủ công; tua vít. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học bao gồm thiết bị chưng cất, lò, lò nung dùng để  
làm thí nghiệm; máy và dụng cụ đo lường; thiết bị và dụng cụ điều chỉnh hay  phân phối 
điện; pin và ắc quy; dụng cụ đo điện hoặc từ trường; dây điện và dây  cáp điện; thiết bị và 
dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; kính mắt; 
kính quang học; kính lúp phóng đại; kính đeo  mắt; thiết bị và dụng cụ cứu hộ dưới nước; 
thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc bằng điện; đĩa ghi âm thanh và hình ảnh; đĩa hát; đĩa 
đã  được ghi âm; đĩa ghi dữ liệu; đĩa ghi âm thanh; đĩa ghi video; mạch điện tử hay đĩa 
CD-ROM ghi sẵn chương trình chơi tự động; máy  nhịp; máy vi tính và thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính; chuột quang cho máy vi  tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy quét [thiết bị 
xử lý dữ liệu]; màn hình [phần  cứng máy vi tính]; ổ đĩa cứng [thiết bị bộ nhớ máy vi 
tính]; chương trình máy vi  tính bao gồm chương trình ghi sẵn và phần mềm có thể tải 
xuống được; máy tính; thiết bị đo (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị  xử lý dữ liệu; 
máy in để dùng với máy vi tính; thiết bị lập trình; máy và thiết bị âm thanh; máy quay đĩa 
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hát; thiết bị giảng dạy; thiết bị viễn thông; máy fax; máy ghi âm; thiết bị dịch thuật; thiết 
bị và dụng cụ để cân; thiết bị sao chụp điện từ; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh 
điện, nhiệt]; máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon]; máy điện phân; mạch điện tử, đĩa  CD-
ROM ghi sẵn chương trình cho các thiết bị trò chơi viđêô có thể cầm tay;  thiết bị mô 
phỏng để tập luyện các kỹ năng về thể chất; thiết bị mô phỏng để  đào tạo kỹ năng lái xe; 
máy con ve dùng điện; biển cảnh báo hình tam giác  dùng cho xe cộ bị hỏng; biển tín hiệu 
giao thông, phản quang hoặc cơ học; thiết  bị nhận và truyền tín hiệu giao thông đường 
sắt; chuông báo cháy; chuông báo  rò rỉ ga, thiết bị cảnh báo chống trộm; găng tay bảo hộ 
chống tai nạn; thiết bị  dập lửa, van cấp nước trên đường phố để lắp vòi rồng cứu hỏa; 
miệng ống vòi  rồng cứu hỏa; hệ thống tự động phun nước chống cháy; mũ bảo hiểm; 
khay thí  nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; bảng báo  
hiệu, phản quang hoặc cơ học; thiết bị kiểm tra, giám sát dùng điện; cầu dao  điện; tổng 
đài điện thoại; máy biến thế [điện]; ắc quy điện; thiết bị điều chỉnh  điện; thiết bị ghi âm 
thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền phát âm thanh hoặc  hình ảnh; thiết bị tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa  từ; đĩa compact; đĩa DVD; đĩa VCD; 
cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy  tính tiền; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 10: Vòng miệng cho em bé ngậm trong thời gian mọc răng sữa; gối chườm nước đá  
dùng cho mục đích y tế; băng hỗ trợ để tránh chấn thương cho cơ  và xương; chỉ ruột mèo 
để khâu vết mổ; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; núm vú giả; túi đá lạnh để chườm 
dùng cho mục đích y tế; giá treo túi đá lạnh để chườm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và 
dụng cụ cho y tá; găng bảo vệ  ngón tay cho mục đích y tế; dụng cụ tránh thai, không 
chứa hoá chất; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng trong kinh doanh; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị xoa  bóp; găng tay cho mục đích y tế; lọ [ống] đựng nước tiểu để xét nghiệm; bô 
vệ sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy ráy tai; vòng miệng cho chó con ngậm  trong 
thời kỳ mọc răng sữa; khẩu trang y tế; thiết bị và dụng  cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ 
nha khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; chân, tay  giả, mắt và răng giả; vật dụng chỉnh hình; 
vật liệu để khâu vết thương; bao cao  su; nạng chống cho người tàn tật; đồ đạc được chế 
tạo đặc biệt cho mục đích y  tế; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết bị chỉnh hình; 
thiết bị tập luyện thân  thể cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị điều trị bằng 
tia X quang; ống nong động mạch. 

 

Nhóm 11: Bàn cầu vệ sinh làm sạch bằng nước; phụ kiện bồn tắm; thiết bị  dùng cho bồn 
tắm; phụ kiện của buồng tắm loại lắp cố định; thiết bị hút ẩm, sấy  khô; thiết bị tạo hơi 
nước và đun sôi nước; thiết bị làm bay hơi nước; thiết bị chưng cất không dùng trong 
phòng thí nghiệm; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; thiết bị khử trùng 
sữa; lò đốt, nung, luyện dùng trong công nghiệp; lò phản ứng hạt nhân; thiết bị sấy khô 
thức ăn, cỏ làm thức ăn cho gia  súc; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; thiết bị sưởi 
ấm và làm mát; thiết bị  và máy làm lạnh; thiết bị làm khô đồ giặt chạy điện dùng trong 
kinh doanh; máy sấy tóc; thiết bị và hệ thống nấu nướng dùng nhiệt dùng trong kinh 
doanh; thiết bị làm khô bát đĩa dùng trong kinh doanh; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng  
trong kinh doanh; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; van điều chỉnh mức  trong 
bình chứa, trong thùng chứa; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; bể lọc (thiết bị làm 
sạch) nước bẩn; bể lọc (thiết bị làm sạch) nước thải; lò đốt rác;  thiết bị làm nóng nước sử 
dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc (làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; 
thiết bị và dụng cụ làm nóng chạy điện dùng  trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; thiết 
bị làm nóng nước sử dụng ga; thiết bị để sưởi và làm nóng hình chảo; thiết bị làm nóng 
chạy điện (không phải là bộ phận của máy); bếp lò để nấu nướng; mô đun bề mặt của thiết  
bị nấu nướng (bộ phận của thiết bị nấu nướng); chậu rửa gắn cố định; tủ ướp  lạnh bằng đá 
ăn; thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng trong gia đình; đèn lồng chiếu sáng; đèn dùng khí 
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ga; đèn dầu; ống thông phong cho đèn dầu; lồng ấp  sưởi ấm giường ngủ; thiết bị sưởi bỏ 
túi; bình đun nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh có 
thiết bị tự làm sạch; két nước của  bàn cầu vệ sinh (két xả nước làm sạch bàn cầu sau khi 
đi vệ sinh); chậu vệ sinh; nắp ngồi cho bàn cầu vệ sinh dùng cho bàn cầu vệ sinh kiểu 
Nhật Bản; khay đế của bồn tắm đứng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ  
thống sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị 
làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; hệ thống và thiết bị thông gió [điều hòa không 
khí]; hệ thống ống dẫn nước; thiết bị phân phối nước; hệ thống cung cấp nước. 

 

Nhóm 12: Băng tải trên không; động cơ máy kéo; động cơ cho phương tiện giao thông 
trên  bộ; trục và mối nối của trục xe cộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; bộ đệm giảm chấn va chạm cho các toa tầu hỏa; lò xo giảm  xóc cho xe cộ; 
phanh cho xe cộ; dù để nhảy dù; chuông chống trộm dùng cho  xe cộ; xe lăn dùng cho 
người tàn tật; động cơ điện cho phương tiện giao thông  trên bộ; xe cộ chạy trên đệm khí; 
xe đạp; chuông xe đạp; phanh xe đạp; xích xe  đạp; khung xe đạp; ghi đông xe đạp; bơm 
xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp; nan  hoa xe đạp; chân chống xe đạp; lốp xe đạp; xe nôi 
trẻ con; xe xích lô; xe trượt  tuyết [xe cộ]; xe đẩy chở bao, túi; xe thô sơ do súc vật kéo; 
toa xe [đường sắt];  xe hai bánh được kéo bằng xe đạp (phương tiện giao thông trên bộ); 
miếng cao  su dính để vá săm xe; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước  
hoặc bằng đường ray; ô tô và phụ tùng ô tô; xe máy và phụ tùng xe máy. 

 

Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược; đầu đạn [vũ khí]; chất nổ; pháo hoa; hợp chất dẫn  
lửa; súng săn; súng thể thao; thuốc nổ đinamit. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; vòng đeo chìa khóa (đồ kim hoàn  
rẻ tiền để đeo chìa khóa); hộp bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại 
quý; cúp giải thưởng làm bằng kim loại quý; vật kỷ niệm hình cái khiên bằng kim loại 
quý; đồ trang trí cho trang phục bằng kim loại quý; đồ trang trí [đồ kim hoàn, đồ trang 
sức]; khuy măng sét; đồ kim hoàn bao gồm cả  đồ giả kim hoàn; đồ trang trí giày [bằng 
kim loại quý]; đồng hồ; bùa hộ mạng [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hợp kim của kim loại 
quý; đồ trang sức; đá quý;  đồng hồ bấm giờ và dụng cụ đo thời gian; đồng tiền xu; huy 
hiệu bằng kim loại  quý; kim cương; hoa tai; huy chương; đá bán quý; đồng hồ đeo tay. 

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; nhạc cụ điện tử tổng hợp; hộp nhạc; giá giữ  
nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; giá để bản nhạc; bộ phận chặn tiếng, bộ phận tạo âm nền, 
van bấm, dây dùng cho dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ dây; trống [nhạc  cụ]; sáo; cồng chiêng; 
đàn ghi ta; đàn măng đô lin; đàn oóc- gan; đàn viôlông; bàn phím dùng cho nhạc cụ; đàn 
piano và phụ kiện. 

 

Nhóm 16: Keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; sáp niêm phong; thanh chèn  
dòng của máy in; chữ in; bản in phơi; máy in địa chỉ; ruy băng mực dùng để in; cái dập 
ghim chạy điện dùng cho văn phòng; máy gắn xi niêm phong dùng cho  mục đích văn 
phòng; dấu huỷ tem; dụng cụ để vẽ; máy chữ [dùng điện hoặc  không dùng điện]; thiết bị 
và máy in rô-nê-ô; máy hủy tài liệu dùng cho văn  phòng; máy đóng dấu dùng cho văn 
phòng; cái gọt bút chì chạy điện; bút lông  để vẽ; hộp bằng giấy; túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, dùng để bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao 
gói;  túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; mẫu cắt cho thợ may quần áo; phấn vẽ của thợ  may; 
cờ bằng giấy; giấy vệ sinh để lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn  ăn bằng giấy; 
khăn tay bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; thẻ cho phiếu thư  mục; khăn trải bàn ăn 
bằng giấy; giấy; văn phòng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); bức tranh vẽ và tác 
phẩm viết tay; ảnh chụp; giá để ảnh chụp; cái  gọt bút phấn; khay văn phòng phẩm. 
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Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa pec-ca; gôm ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; amiăng; mica, thô hoặc bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm; ống mềm 
không bằng kim loại; vật liệu để bít kín; băng dính không dùng cho mục  đích y tế, văn 
phòng hoặc gia dụng; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; sợi chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt; đệm lót; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách  nhiệt; vật liệu cách ly; hợp chất 
hóa học để bịt lỗ rò rỉ; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; chế phẩm bịt kín dùng 
cho mối nối; vật liệu cách  âm; cao su tổng hợp; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 18: Đồ chứa đựng bằng da thuộc hoặc da thú; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi  
bằng da hoặc giả da để bao gói; vali; túi đựng quần áo; túi đựng quần áo thể  thao mang 
theo khi đi chơi thể thao; túi nhỏ đeo ngang thắt lưng; túi cho người cắm trại; túi mang đồ 
(không gồm túi dùng một lần); túi mua hàng;  ba lô du lịch; ví đựng đồ trang điểm (chưa 
có đồ bên trong); ô; cán ô; gậy  chống; ba toong; tay cầm cho ba toong; đồ để cưỡi ngựa; 
da (thô hoặc bán thành  phẩm) và giả da; bàn đạp của yên ngựa; ví bỏ túi. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây  
dựng; asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài 
kỷ niệm, không bằng kim loại; đá nhân tạo; alabat (thạch cao mịn);  gạch; kính xây dựng; 
công trình xây dựng, không bằng kim loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông;  tượng nhỏ bằng đá, bằng bê tông hoặc 
cẩm thạch; sàn, không bằng kim loại; cổng, không bằng kim loại; bia mộ bằng đá; vôi; 
lớp ốp, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; bìa cứng dùng cho xây dựng; vật liệu 
chịu lửa không bằng  kim loại dùng cho xây dựng; đá; gỗ thành phẩm; gỗ xây dựng; gỗ 
bán thành  phẩm. 

 
Nhóm 20: Đá bọt; hổ phách vàng; tấm nâng tải hàng, không bằng kim loại; tầng sáp có lỗ  
cho tổ ong; ghế ngồi dùng trong thẩm mỹ viện; ghế dùng cho thợ cắt tóc; van  không bằng 
kim loại, không là bộ phận của máy; bể chứa, không bằng kim loại  hoặc công trình xây 
dựng; côngtenơ để vận chuyển hàng không bằng kim loại;  phụ kiện cho rèm bao gồm 
móc rèm, thanh ray cho rèm, vòng treo rèm, thanh  treo rèm; kẹp giữ dây cáp hoặc ống 
dẫn bằng chất dẻo; chốt trụ và móc, không  bằng kim loại, để neo giữ và gắn cố định; cái 
nêm (chốt chữ V), đai ốc, đinh có  rãnh ở đầu để vặn, đinh đầu bẹt [đinh mũ], bu lông [ốc 
vít], đinh tán, bánh xe  nhỏ của đồ đạc, tất cả đều không làm bằng kim loại; vòng đệm 
bằng gỗ hoặc chất dẻo không bằng kim loại, sợi cao su hay sợi lưu hóa; khóa [trừ khóa 
điện]  không bằng kim loại; cái nệm để ngồi và quỳ; gối; nệm; dây tết bằng  rơm; đồ chứa 
bằng gỗ, tre, nhựa dẻo [để lưu kho, vận chuyển]; khay không bằng kim loại; khung  thêu; 
thẻ đề tên (thẻ nhận diện) và tấm biển gắn trên cửa ra vào không bằng kim  loại; cán cờ; 
quạt dùng cho cá nhân (không dùng điện); cọc cho cây leo; giường  cho vật nuôi trong 
nhà; cũi chó; hộp làm ổ cho chim; thang gấp và thang không làm bằng kim loại; hộp thư 
không bằng kim loại hoặc không phải là công trình  xây dựng; móc treo mũ không bằng 
kim loại; giỏ không làm bằng kim loại  dùng để cho người mua đựng hàng trước khi trả 
tiền trong siêu thị, cửa hàng;  giá để quần áo; hộp đựng dụng cụ (hộp rỗng) không bằng 
kim loại; thiết bị  phân phối khăn lau tay, gắn cố định, không bằng kim loại; đồ đạc; mành 
che cửa sổ bên trong nhà [đồ đạc]; rèm che cửa sổ dùng trong nhà bằng tre (đồ đạc); tấm 
rèm bằng hạt cườm để trang trí; bình phong [đồ đạc]; bình phong gấp lại được (đồ đạc), 
ghế dài [đồ đạc]; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo; 
mẫu các loại đồ ăn được làm bằng gỗ, sáp, cao su hoặc chất dẻo; bình đựng tro hoả táng; 
nôi cho trẻ em; khung tập đi cho trẻ em; hình ném làm mẫu; túi ngủ dùng cho cắm trại; 
khung ảnh; tác phẩm điêu  khắc bằng thạch cao, chất dẻo, gỗ; dải ruy băng gỗ; bàn ăn loại 
nhỏ (đồ đạc);  ghế trong phòng tắm; tấm bình phong làm bằng sậy (đồ đạc); mành che cửa 
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sổ  trong nhà bằng vải dệt; chuông gió và chùm chuông  gió (trang trí); phụ kiện lắp ráp 
của đồ đạc không bằng kim loại; ngà, thô hoặc bán thành phẩm; gương soi. 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; kính thô hoặc bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; máng 
đựng  thức ăn gia súc; vòng đeo cho gia cầm, bàn chải để cọ bồn tắm; bàn chải để cọ  
vàng; bàn chải dùng cho kèn và sáo; bàn chải dùng trong công nghiệp; bàn chải  dùng cho 
tàu thuyền; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng bằng thủy tinh, gốm sứ 
dùng cho gia dụng; bình và ấm; bình cà phê không  dùng điện, không bằng kim loại quý; 
ấm đun nước (không dùng điện); bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; hộp giữ lạnh xách 
tay (không dùng điện); hộp đựng  gạo, cơm dùng trong nhà hay bếp (không làm bằng kim 
loại quý); bình thủy  tinh để bảo quản thực phẩm dùng trong nhà hay trong bếp; bình bẹt 
đựng đồ  uống cho người đi du lịch; bình cách nhiệt; xô đựng đá lạnh; dụng cụ đánh kem  
dùng cho mục đích gia dụng không chạy điện; vật dụng để lọc dạng lưới; lọ đựng hạt tiêu; 
lọ đựng đường; lọ trộn muối; cốc đựng trứng để ăn; vật dụng giữ  khăn ăn và vòng đánh 
dấu khăn ăn; khay dùng cho mục đích gia đình; hộp đựng tăm; rổ để ráo nước dùng trong 
gia đình; bình lắc đồ uống bằng tay; muôi để lấy cơm từ nồi ra bát; cối nghiền cà phê và 
cối xay hạt tiêu bằng tay;  phễu để rót; cối giã bằng tay [cối xay gia dụng, không dùng 
điện]; cái mở nút  chai; cái nạo củ cải [vật dụng dùng trong gia đình]; muôi để múc bánh 
tạc; đũa  ăn; hộp đựng đũa ăn; cái muôi [bộ đồ ăn]; cái sàng [vật dụng gia đình]; thớt 
dùng trong bếp; trục cán bột [dùng trong gia đình]; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; tăm; 
dụng cụ ép trái cây dùng cho mục đích gia dụng không chạy điện; khuôn bánh quế không 
dùng điện; dụng cụ làm sạch và dụng cụ để giặt bằng tay  dùng cho mục đích gia đình; 
tấm ván để là; bình xịt nước khi là; giá giữ bàn là;  giá đỡ muôi rán [dụng cụ bếp nóc]; 
que để khuấy trộn nước tắm; gầu múc dùng  trong nhà tắm; cái chụp làm tắt nến và giá đỡ 
nến; sàng than xỉ [dụng cụ gia  dụng]; thùng đựng than; vỉ đập ruồi; bẫy chuột; chậu hoa; 
bình tưới nước; chậu,  bình và đồ đựng để trồng hoa và cây bằng phương pháp thủy sinh; 
đồ đựng thức  ăn cho vật nuôi; bàn chải lông cho vật nuôi; lồng chim; bể nước cho chim 
tắm;  bàn chải quần áo; bô vệ sinh để trong phòng; vật dụng giữ giấy vệ sinh; lợn  đựng 
tiền tiết kiệm; hộp bằng kim loại để đựng và lấy khăn giấy ra từng chiếc một; vật dụng để 
xỏ giày ống; dụng cụ để đựng và phân phối xà phòng; bình và chậu [đồ chứa đựng]; bảng 
hiệu bằng sứ hay thủy tinh; lư hương; dụng cụ để  trang điểm; bàn chải dùng cho đồ đi 
chân; bót để đi giày; giẻ lau làm sạch giày;  dụng cụ cầm tay để làm sạch giày bao gồm 
bàn chải đánh giày; khung giày (đặt trong giây để giữ dáng cho giày); lông cứng của lợn 
dùng làm bàn chải; kiềng ba chân [vật dụng để bàn]; giẻ lau để làm sạch; vật dụng hâm 
nóng bình sữa  không dùng điện; giẻ [vụn] để làm sạch; khay đựng bánh; hệ thống nhiều 
bể  nuôi cá và loài thủy sinh làm cảnh trong nhà; bể nuôi cá và loài thủy sinh làm  cảnh 
trong nhà; hộp đựng phấn bỏ túi [hộp rỗng]; cốc, tách, chén, ống  hút để uống; dụng cụ và 
đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; sợi thép  rối để làm sạch; đồ bằng đất nung 
để chứa đựng; đồ sứ để chứa đựng; lược và  bọt biển cho mục đích gia dụng; dụng cụ nấu 
ăn không dùng điện; dụng cụ nhà  bếp; đồ dùng tẩy trang; dụng cụ để tưới; dụng cụ dùng 
để vệ sinh; tác phẩm  nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh. 

 

Nhóm 22: Vải nhựa; buồm; sợi dệt dạng thô; bông thô; võng; vật liệu nhồi  chăn; dải đai 
bằng sợi gai dầu; dây thừng không bằng kim loại; lưới; bao túi  bằng vải bao gồm bao tải 
[túi] bằng vải dệt dùng để đóng gói, túi bằng vải dệt  dùng để đựng tất dệt kim khi giặt tất, 
túi đựng thư bằng vải dệt; dải băng, dây đai để buộc hoặc quấn bằng cao su; mái che bằng 
vải dệt; lều (không dùng để cắm trại); chỉ vuốt nhựa;  dây để leo trèo không bằng kim 
loại; lều để cắm trại; mùn cưa gỗ; bông gạo;  phoi bào gỗ; rơm băm và trấu để nhồi đồ đạc 
hay để lót chai; mùn sáp; lông bò  đực; lông gấu trúc Mỹ; lông lợn, không để làm bàn 
chải; lông ngựa; lông vũ để  nhồi đồ đạc hay nhồi bộ đồ giường; dây bện; vật liệu lót, 
không bằng cao su  hoặc chất dẻo. 
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Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ gai dầu; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; len đã xe  
thành sợi; sợi và chỉ làm bằng sợi hóa học dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ làm  bằng sợi 
vô cơ dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ đã se lẫn với nhau; sợi và chỉ  xoắn; sợi và chỉ để 
khâu; sợi và chỉ chuyên dụng dùng trong ngành dệt; sợi và  chỉ thải đã được tẩy mỡ nhờn. 

 

Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; vải để dệt tất; vải nỉ; vải không dệt; vải dầu dùng  
làm khăn trải bàn; vải hồ gôm, không phải văn phòng phẩm; vật liệu chất dẻo thay thế cho 
vải; vải co giãn dùng trong ngành dệt hoặc vật liệu dệt co giãn; vật  liệu dùng để bọc làm 
bằng vải dệt; sản phẩm gia dụng làm bằng vải cụ thể là  khăn mặt bằng vải dệt, khăn tay 
bỏ túi bằng vải dệt, khăn phủ đồ gỗ bằng vải dệt; màn chống muỗi; tấm phủ giường; khăn 
trải giường; khăn phủ giường; vỏ  gối; chăn; khăn ăn bằng vải dệt; rèm tắm, bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo; cờ  không làm bằng giấy; vỏ bọc của nắp đậy bệ xí làm bằng vải; tấm 
phủ ghế bằng vải; tấm trướng treo tường bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 
dải  khăn chạy giữa bàn để trang trí; rèm mỏng bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải  liệm; 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo dùng cho những dịp kỷ niệm; vải phủ  bàn chơi bi-a; 
nhãn mác bằng vải; chăn bông. 

 

Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; quần áo 
ngủ; quần áo lót; bộ quần áo tắm; mũ đội khi tắm (để khỏi ướt đầu); quần áo  kiểu Nhật 
Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất ngắn;  ghệt bao quanh chân 
từ dưới đầu gối đến mắt cá (trang phục); khăn quàng lông;  khăn choàng phụ nữ; khăn 
quàng cổ; giày truyền thống của Nhật Bản (giày  tabi); vỏ bọc ngoài chống bẩn cho giày 
truyền thống của Nhật Bản; găng tay  quần áo; cà vạt; khăn quàng cổ hình tam giác hay 
hình vuông; khăn rằn in hoa  văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho mắt cá và ống chân (trang phục); 
khăn quàng quanh cổ để giữ ấm; mũ che tai (trang phục); mũ rộng trùm đầu và cổ; mũ và 
nón làm  từ lá cây; mũ đội khi ngủ để giữ ấm cho đầu; mũ; nịt bít tất; dây đeo bít tất (giữ  
cho bít tất khỏi bị tụt khi đi); dây đeo qua vai giữ cho quần không bị tụt; dải  băng (trang 
phục); thắt lưng quần áo; giày; nẹp kim loại dùng cho giày cao cổ;  guốc gỗ; dép xăng 
đan; dép lê; quần áo mặc trong lễ hội hóa trang; quần áo thể  thao (không bao gồm găng 
tay chơi golf); giày thể thao; quần áo; đồ đi chân; đồ  đội đầu; chế phục; đồng phục; áo 
mưa; quần áo bơi. 

 

Nhóm 26: Kim khâu; khuy lỗ cho quần áo; ruy băng (đồ may vá); diềm xếp nếp ở áo  
[đăng ten]; ren thêu; núm tua trang trí (đồ may vá); dải viền để trang trí quần  áo; kim 
đan; hộp đựng đồ để khâu vá; que móc để thêu đan; cái đê để khâu; nệm cắm kim; hộp 
đựng kim; vòng để nâng giữ tay áo; huy hiệu cho trang  phục, không bằng kim loại quý; 
khoá cài [phụ kiện của trang phục]; ghim cài  [phụ kiện của trang phục]; ghim cài khăn 
choàng; băng đeo tay; vật trang trí  dùng cho quần áo; băng buộc tóc; trâm cài tóc; nơ cài 
tóc; cúc, khuy trang trí  cài lên tóc; cái xược tóc; phần tóc nối thêm; trâm gài tóc; kẹp tóc 
mái; lưới bao  tóc; cặp tóc; dải ruy băng buộc tóc; cặp tóc mái; đồ trang trí tóc; cúc áo; 
hoa  giả; râu giả; ria mép giả; vật dụng uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; đồ trang trí 
cho giày [không bằng kim loại quý]; lỗ luồn dây giày; dây giày; phụ kiện cho giày bao 
gồm móc cài cho giày, cái móc cho giày, khóa cài giày; khay đựng  đồ để khâu vá; tóc 
người. 

 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn; trướng treo tường không làm bằng vải dệt; thảm trải sàn truyền  
thống của người Nhật Bản (thảm tatami); thảm đặt trong nhà tắm; thảm cỏ nhân tạo; thảm 
để tập thể dục; giấy dán tường; tấm thảm; vải sơn lát sàn nhà. 

 

Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; túi được thiết kế đặc biệt để trượt tuyết và lướt sóng 
trên ván; mồi nhân tạo dùng để câu cá; bóng bay dùng để chơi; bóng dùng cho  trò chơi và 
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trò thể thao; chuông dùng cho cây thông nô-en; dây đai lưng dùng  trong môn thể thao cử 
tạ (dụng cụ thể thao); xe đạp đồ chơi; xe đạp cố định để luyện tập thể dục; thẻ bài chơi trò 
bingô; khối xây dựng (đồ chơi); trò chơi  bảng; kẹo nổ (pháo dùng trong lễ giáng sinh); 
giá để cây thông nô-en; cây thông nô-en bằng chất liệu tổng hợp, thiết bị ném, phóng đĩa 
để tập bắn; búp bê;  bình sữa cho búp bê; lưỡi câu; đĩa bay [đồ chơi]; túi đựng gậy đánh 
gôn (có hoặc không có bánh xe); găng tay đánh gôn; giày trượt băng; giày trượt patanh;  
trò chơi xếp hình; trò chơi khăm; cái bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); hòn bi dùng cho 
trò chơi và trò thể thao; đồ chơi di động; lưới bắt bướm; đồ trang trí  cho cây thông nô en 
trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; bể bơi (đồ chơi); con rối;  cần câu cá; ván trượt; trò chơi 
ki; xe trượt tuyết (dụng cụ thể thao); cầu trượt (đồ  chơi); quả cầu tuyết (đồ chơi); giày đi 
tuyết (liếp đi tuyết đeo vào đế giày); đồ chơi bong bóng xà phòng (đồ  chơi); quả bóng hơi 
để chơi; mặt nạ làm đồ chơi; đồ chơi; sáp dùng để bôi ván  trượt tuyết; trò chơi video dùng 
để kinh doanh và trong gia đình; máy trò chơi  video; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; 
máy để tập luyện thể dục; diều; trục  lăn cho xe đạp đặt cố định để luyện tập; máy trò 
chơi tự động, vận hành bằng  đồng xu; máy đánh bạc dùng cho trò cờ bạc; bài lá; vợt; ván 
trượt có bánh lăn. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá và động vật vỏ giáp xác (không còn sống); đồ ăn làm bằng thịt đã được  
chế biến; đồ ăn làm bằng cá đã được chế biến; hạt đậu nướng; đậu phụ; đậu đã được bảo 
quản; hạt đậu khô được nấu chín, nghiền nát và chiên; rau củ đã được chế biến; trái cây đã 
được chế biến; rau củ đông lạnh; trái cây đông lạnh; trứng;  trứng đã chế biến; các sản 
phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; chế phẩm thực phẩm được làm từ thịt; chế phẩm thực phẩm 
trên cơ sở rau củ; chế phẩm để làm súp; đậu  phụ rán kỹ; sữa đậu nành; đậu phụ làm từ 
đậu nành lên men; protein dùng làm  thức ăn cho người; xúp mỳ của người Nhật Bản; xúc 
xích nóng; chất chiết ra từ thịt; gia cầm và thú săn, không còn sống; rau, quả được bảo 
quản, đông lạnh, làm khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt  quả ướt; bơ, pho 
mát; đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; lát khoai tây  rán giòn; hạt đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; cà phê hạt; chè (trà); gia vị miso Nhật Bản được làm chủ yếu từ  
gạo, lúa mạch, đậu nành lên men và muối; nước xốt bao gồm giấm, nước xốt  đậu nành và 
gia vị; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cà chua; tương đậu nành; giấm; nước xốt để 
trộn sa lát; nước xốt trắng làm từ bột mì, bơ, gia vị và sữa; nước xốt mayonnaise; nước xốt 
dùng cho thịt quay hoặc nướng; đường viên;  đường tảng; đường; đường mạch nha; mật 
ong; kẹo bột; nước mật  đường glucoza làm từ tinh bột dùng cho thực phẩm; bánh kẹo có 
vừng; muối để nấu ăn; muối trộn hạt cần tây làm gia vị; gia vị hóa học để nấu ăn; đồ gia 
vị; chế  phẩm tạo hương thơm cho thực phẩm (hương liệu cho thực phẩm); gạo; hạt yến  
mạch đã xay vỏ; hạt lúa mạch đã xay vỏ; sản phẩm bột mì xay dùng để làm thực  phẩm; 
gluten dùng cho thực phẩm; thực phẩm được làm từ ngũ cốc đã chế biến; bánh bao; bánh 
xăng đuých; cơm sushi của người Nhật Bản (cơm có rong biển  bọc ngoài và cá tươi thái 
lát ở trên); bánh hamburger (có kẹp xăng đuých); bánh  hamburger dạng bánh sữa nhỏ; 
bánh pizza; bữa ăn trưa cho các buổi dã ngoại dưới dạng thức ăn được đóng hộp là thực 
phẩm đã được chế biến sẵn gồm có  bánh xăng đuých, sa lát, cơm sushi của người Nhật 
Bản, bánh hamburger; bánh patê nhân thịt; bánh bao ravioli (ở ý); bánh kẹo; bánh mỳ; bột 
làm bánh kẹo;  bột dùng cho đá lạnh thực phẩm; bột quả hạnh nhân; bột men; gạo ủ mạch 
nha, men; bột nở, đá ăn và kem lạnh; chất dính kết dùng để làm kem lạnh; chế phẩm  làm 
mềm thịt dùng trong gia đình; chế phẩm làm ổn định kem đã được đánh  dậy bọt; sản 
phẩm phụ làm từ gạo khi nấu rượu sakê dùng cho thực phẩm (bã  rượu sakê dùng cho thực 
phẩm còn được gọi là kasu); bột cà-ri (gia vị); hỗn hợp  cà-ri (gia vị); bột nhão cà-ri (gia 
vị); bột nhão làm từ củ cây chân bê (arum); đồ  uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao, và sô 
cô la. 
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Nhóm 31: Hạt kê; hạt vừng; hạt kiều mạch; ngô; hạt kê nhiệt đới bamyard; lúa mỳ; lúa 
mạch; yến mạch; cùi dừa khô; mạch nha để nấu và chưng cất bia rượu; cây hoa bia; lie 
thô; lá cây cọ; cá và động vật giáp xác còn sống dùng làm thực phẩm; tảo biển tươi dùng 
để ăn; động vật sống và cá sống (không để ăn); chim và bò sát (còn sống); con tằm; trứng 
để ấp; thức ăn cho động vật; mồi câu cá (còn  sống); trái cây tươi; rau tươi; cây mía; củ cải 
đường; hạt giống thực vật; cây; cỏ  tươi để trồng; cỏ tươi tự nhiên dùng cho mục đích làm 
vườn; hoa khô để trang  trí; cây giống; hoa tự nhiên; cây trồng trong chậu; vòng hoa tự 
nhiên; prôtêin  dùng cho động vật; hạt [ngũ cốc]; hạt [hạt giống]. 

 
Nhóm 32: Bia; nước giải khát không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ 
uống  là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chiết xuất của cây  hoa 
bia cho việc sản xuất bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga; đồ  uống trái cây; 
xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước sinh tố; nước  hoa quả ướp lạnh [đồ 
uống]; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống; bột tạo ga cho  đồ uống; đồ uống cốc-tai, 
không có cồn (đồ uống hỗn hợp); đồ uống lô hội,  không chứa cồn. 

 
Nhóm 33: Rượu sakê; rượu tây bao gồm rượu uýt ki, rượu uýt ki ngô, rượu vang, rượu 
rum, rượu vốtca; rượu hương trái cây; rượu của người Trung Quốc bao gồm rượu gạo của 
người Trung Quốc; rượu bổ có hương vị (không dùng cho mục đích y tế), cụ  thể là rượu 
bạc hà, rượu mật ong; rượu bổ chứa tinh chất rắn hổ lục, lá thông và  cao hổ (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ uống có cồn (không bao gồm bia);  chiết xuất alcolic; đồ uống có 
cồn chứa trái cây; rượu gạo. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá; đầu lọc thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; hộp thuốc lá điếu; hộp xì gà; đót hút xì 
gà; bình chứa ga dùng cho bật lửa; bình đựng thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; túi đựng thuốc lá; 
thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho  mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, 
đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đô uống có cồn, 
sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, 
dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng 
chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, 
động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc 
quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng 
chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 
điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng 
cho cây Nô- en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt 
điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng 
điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy 
trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia 
đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là 
giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế 
[ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ 
đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và 
dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, 
thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], 
thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống 
và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy 
công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy 
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uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị 
đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy 
nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất 
bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công 
nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, 
máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải 
[máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản 
xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, 
thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, 
thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, 
máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], 
máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy 
công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy 
kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước 
khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, 
máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng 
bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy 
luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công 
đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc 
xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy 
xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], 
máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, 
máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy 
mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận 
hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy 
xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy 
giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật 
để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu 
và tìm hiểu thị trường; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập 
khẩu; sao chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp 
thương mại mua sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách 
hóa tổng hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê 
máy và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng 
làm trang web trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ biến quảng cáo cho người khác 
qua mạng thông tin liên lạc điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính 
toàn cầu liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, 
đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia 
dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng 
điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng 
cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng 
cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện 
báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng 
điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện 
[điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị 
lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, 
bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước 
dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng 
cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò 
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vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ 
nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ 
đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong 
[đồ đạc], cũi cho vật nuôí trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng 
không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ 
điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm 
chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm 
lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ 
thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ 
điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng 
cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy 
đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm 
bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và 
thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận 
hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], 
máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, 
máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ 
điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc 
vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt 
hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ 
cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây 
kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy 
khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren 
đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, 
máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy 
phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy 
đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy 
bắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, 
máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy 
phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, 
máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy 
rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in 
nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén 
chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà 
bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc, văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; phân tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng 
cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phát hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực 
tuyến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực 
phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là 
máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết 
bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, 
thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt 
đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị 
sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích 
cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không 
dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết 
bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ 
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túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê 
dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy 
ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], 
bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ 
thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung 
ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi 
trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ 
cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ 
thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết 
bị điều hòa không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, 
máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp 
xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng 
nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy 
bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản 
xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích 
công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy 
khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy 
cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy 
rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, 
thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy 
xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, 
máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng 
cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy 
vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, 
máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công 
quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, 
máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy 
đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người 
máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dùng trong công 
nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công 
nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng 
bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công 
nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy 
đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự 
động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy 
gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, 
mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng 
cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trô chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng 
bách hóa bán lẻ trực tuyến thuận tiện cho người tiêu dùng bán quần áo, giày, dép, đồ đi 
chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ 
uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận 
hành bằng điện, dụng cụ mở hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy 
nghiền/xay gia dụng chạy điện, thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, 
máy sản xuất điện, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, 
dao cạo dùng điện, ắc quy điện, chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ 
điều chỉnh ánh sáng chạy điện, thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
727 

y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa 
chua, đèn điện, quạt điện dùng cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn 
chải đánh răng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, máy hút 
bụi chân không, máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, 
đồ nội thất cụ thể là giường, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ 
đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ 
[đồ đạc], giá sách [đồ đạc], bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu 
nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ 
công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy 
điện [dùng trong nhà], thiết bị sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng chạy điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí chạy điện, máy công nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút 
không khí, máy đập, máy uốn, thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, 
máy thổi, máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, 
máy đóng chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt 
bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá 
cho mục đích công nghiệp, máy và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, 
máy khai thác than, máy giặt vận hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy 
trộn bê tông, băng tải [máy móc], máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy 
móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, 
máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, 
máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ 
kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp 
dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, 
máy gia công da thuộc, máy công cụ cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công 
nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, 
máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào 
rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, 
máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc 
vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt 
đánh bóng, máy thi công đương sắt, máy đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy 
[máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, 
máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, máy nghiền dung trong công nghiệp, sàng 
[máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy phân loại dùng trong công nghiệp, máy 
gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, 
máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm 
đường ăn, máy quét đương tự vận hành, máy rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế 
biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung 
dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, 
máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, 
sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm 
nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm; đặt mua hàng 
hóa trực tuyến bằng máy tính đối với quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, 
đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và 
đồ điện gia dụng cụ thể là máy sấy tóc chạy điện, chổi vận hành bằng điện, dụng cụ mở 
hộp dùng điện, máy và thiết bị điện để làm sạch, máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, 
thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, máy sản xuất điện, động cơ điện 
không dùng cho xe cộ mặt đất, thiết bị hàn dùng điện, dao cạo dùng điện, ắc quy điện, 
chuông điện báo động, thiết bị sạc cho ắc quy điện, bộ điều chỉnh ánh sáng chạy điện, 
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thiết bị đo bằng điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], hộp 
cầu dao điện [điện], chăn điện không dùng cho mục đích y tế, đèn điện dùng cho cây Nô-
en, thiết bị lọc cà phê chạy điện, thiết bị điện để làm sữa chua, đèn điện, quạt điện dùng 
cho cá nhân, bóng đèn điện, đèn pin bỏ túi dùng điện, bàn chải đánh răng dùng điện, ấm 
đun nước dùng điện, máy pha câ phê dùng điện, máy hút bụi chân không, máy trộn chạy 
điện dùng cho mục đích gia đình, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia đình, ti vi, 
tủ lạnh, lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bàn là chạy điện, đồ nội thất cụ thể là giường, tủ 
đựng, tủ nhiều ngăn, tủ có khóa, tủ thuốc, tủ trưng bày [đồ đạc], tủ ly, bàn, ghế [ngồi], 
ghế dài [đồ đạc], gương soi, khung ảnh, giá [đồ đạc], giá đỡ [đồ đạc], giá sách [đồ đạc], 
bình phong [đồ đạc], cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ 
nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và 
dụng cụ điện dùng trong gia đình cụ thể là lò sưởi chạy điện [dùng trong nhà], thiết bị 
sưởi ấm chạy điện, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng chạy điện, hệ thống và thiết 
bị làm lạnh chạy điện, hệ thống và thiết bị điều hòa không khí chạy điện, máy công 
nghiệp cụ thể là máy chế biến đồ uống có ga, máy hút không khí, máy đập, máy uốn, thiết 
bị cơ điện để chế biến đồ uống, máy lắp ráp xe đạp, máy thổi, máy và thiết bị đóng sách 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đậy nút chai, 
máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy 
làm bơ, máy chải thô, máy ly tâm, máy sản xuất thuốc lá cho mục đích công nghiệp, máy 
và thiết bị điện để làm sạch cho mục đích công nghiệp, máy khai thác than, máy giặt vận 
hành bằng đồng xu, máy sơn tường, máy khí nén, máy trộn bê tông, băng tải [máy móc], 
máy bện dây thừng nhỏ, máy nghiền, máy cày [máy móc], máy cắt, máy sản xuất bơ sữa, 
máy tẩy nhờn, máy phân phối tự động, máy khoan, máy nhuộm, máy xúc đất, thiết bị mạ 
điện, máy dập nổi, máy khắc trổ, máy rót, máy lọc, máy hoàn thiện sản phẩm, thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm, máy đúc, thiết bị mạ kẽm, máy sản xuất thủy tinh, máy bóc 
vỏ hạt ngũ cốc, máy nạo rau củ, máy xay, máy xếp dỡ tự động [máy điều khiển], máy gặt 
hái, máy là, máy nhào bột, máy đan, máy xén cỏ, máy gia công da thuộc, máy công cụ 
cho mục đích công nghiệp, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy kéo dây 
kim loại, máy gia công kim loại, máy vắt sữa, máy phay, máy sản xuất nước khoáng, máy 
khai thác mỏ, máy trộn, máy nhào, máy bào rãnh, máy cắt và thu hoạch cỏ, máy tiện ren 
đai ốc, máy lọc dầu, máy gia công quặng, máy đóng gói hàng, máy đóng bao, máy sơn, 
máy làm giấy, máy gia công giấy, máy bóc vỏ, máy bào, máy in, máy luyện thép, máy 
phun bụi, máy bơm, máy đột lỗ, máy đan vợt đánh bóng, máy thi công đường sắt, máy 
đầm, máy súc rửa, máy tán đinh, người máy [máy móc], máy làm xúc xích, máy cưa, máy 
gắn xi dùng cho mục đích công nghiệp, máy may, máy mài sắc, máy xén lông súc vật, 
máy nghiền dùng trong công nghiệp, sàng [máy hoặc bộ phận của máy], máy hồ vải, máy 
phân loại dùng trong công nghiệp, máy gieo hạt, máy kéo sợi, máy phun, máy tuốt quả, 
máy dán tem, máy in bằng bản in đúc, máy khâu, máy gia công đá, máy mài, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy làm đường ăn, máy quét đường tự vận hành, máy 
rải nhựa, máy tiện ren, máy đập lúa, máy chế biến thuốc lá, máy ép rác, máy xén, máy in 
nghệ thuật, máy bán hàng tự động, máy rung dùng trong công nghiệp, máy giặt, máy nén 
chất thải, máy quét vôi, máy gia công gỗ, máy bao gói, và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà 
bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trô chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc 
(furniture), văn phòng phẩm; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu (tìm 
kiếm) được có nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến 
khác; xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh 
doanh; lập bản kê khai thuế; dịch vụ đại lý thuế. 
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Nhóm 36: Cung cấp tài chính để cho vay; chiết khấu hối phiếu (tín phiếu); bao tiêu chứng  
khoán; đại lý bảo hiểm phi nhân thọ; cho thuê toà nhà; cung cấp thông tin bất  động sản 
về nhà và đất; định giá tác phẩm nghệ thuật; điều tra tín dụng của doanh nghiệp; quyên 
góp gây dựng quỹ từ thiện; bảo lãnh nợ hay trách nhiệm tài chính; nhận thanh toán hối 
phiếu; mua và chuyển giao các yêu cầu, đòi hỏi  tài chính; bán hối phiếu thế chấp; thanh 
toán thay cho người sử dụng thẻ tín  dụng và những người vay trả dần; dịch vụ thẻ tín 
dụng; dịch vụ nhận tiền gửi  tiết kiệm; dịch vụ cầm cố thế chấp tài sản; dịch vụ ngân hàng 
thông qua máy giao dịch ngân hàng tự động (ATM); bao thanh toán nợ; dịch vụ bảo hiểm 
và dịch vụ môi giới bảo hiểm cho việc mua xe cộ trả chậm; dịch vụ môi giới bảo hiểm và 
dịch vụ đánh giá rủi ro bảo hiểm; đánh giá tổn thất để trả bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ 
tính toán bảo hiểm; quản lý bất động sản; đại lý hay môi giới  cho thuê, thuê, định giá dựa 
trên các yếu tố thị trường và dựa trên các tính toán  khoa học bất động sản, tòa nhà và đất; 
cung cấp dịch vụ thông tin liên quan đến việc cho thuê và định giá toà nhà và đất; dịch vụ 
ngân hàng; cung cấp phương tiện tín dụng; xử lý việc thanh toán, tất cả được cung cấp 
trực tuyến qua internet và/hoặc cơ sở dữ liệu máy tính và/hoặc kiốt đa phương tiện 
và/hoặc thiết bị máy  vi tính và/hoặc máy giao dịch ngân hàng tự động (ATM); dịch vụ 
thẻ trả trước. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng xe đạp, xe có động cơ, xe mô tô, máy chiếu phim và  
thiết bị nhiếp ảnh, lò đốt, nồi hơi và bơm, máy làm đông lạnh, tủ lạnh và thiết bị làm lạnh; 
sửa chữa và bảo dưỡng máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi  tính, mạch điện tử hay 
đĩa từ chứa dữ liệu được lập trình; sửa chữa điện thoại, rađiô và máy thu hình; phục chế đồ 
đạc; sửa chữa ô và dù che mưa  nắng; sửa chữa và bảo dưỡng dụng cụ âm nhạc; dịch vụ 
sửa chữa giày; sửa chữa và bảo dưỡng đồng hồ, đồng hồ đeo tay và dụng cụ đo thời gian; 
mài kéo và dao làm bếp; chăm sóc, làm sạch và sửa chữa bộ da lông thú; giặt, làm sạch, là 
và  sửa chữa quần áo; xây dựng tòa nhà và giám sát xây dựng tòa nhà. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bao gồm truyền thông bằng mạng cáp quang; truyền thông 
dữ liệu; dịch vụ nhắn tin qua rađiô, điện thoại hay các phương tiện truyền thông điện tử 
khác; cho thuê môđem; dịch vụ thông tin liên lạc không dây (vô tuyến); dịch vụ thông tin 
liên lạc giá trị gia tăng; dịch vụ gửi tin nhắn; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ thông 
tin liên lạc viđêô từ xa; truyền thông qua vệ tinh; dịch vụ thông tin về viễn thông; dịch vụ 
truyền điện báo (điện tín); cho thuê điện thoại, dịch vụ điện thoại; dịch vụ thông tin liên 
lạc bằng điện  thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh bằng máy vi tính; dịch vụ thông tin liên 
lạc qua máy vi tính; dịch vụ thông tin liên lạc bằng telex; dịch vụ hãng tin tức; dịch  vụ 
cho thuê máy gửi fax; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy fax; dịch vụ thông  tin liên lạc 
bằng điện thoại không dây; dịch vụ truyền thanh radio, truyền hình,  truyền hình cáp các 
chương trình giáo dục; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ truyền hình; 
dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu và chương trình máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; cung 
cấp truy cập Internet cho người sử dụng  viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông tới mạng 
Internet hay cơ sở dữ liệu máy  tính; thuê và cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận chuyển hàng hoá; tổ chức và tiến hành các chuyến du 
lịch và thực hiện dịch vụ đi hộ tống cho khách du lịch; dịch vụ đại lý du lịch; dịch  vụ kho 
bãi; cho thuê nhà kho; dịch vụ bãi đỗ xe; thuê và cho thuê xe ô tô; đóng  gói và lưu giữ 
hàng hoá, dịch vụ trông giữ tạm thời đồ đạc mang theo người; tổ  chức du lịch. 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu bao gồm xử lý bề mặt da thuộc; nhuộm da; dịch vụ gia công chế 
biến cao su cho người khác; dịch vụ gia công chế biến trái cây và rau củ cho người khác; 
nghiền ép trái cây; mài kính quang học; dịch vụ rèn; cắt may da lông thú theo yêu cầu; 
nhuộm da lông thú; xử lý lông thú; gia công gỗ; dịch vụ gia công chế biến gỗ cho người 
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khác; thuộc da; chế tác đồ trang sức; xay nghiền khoáng vật phi kim loại; dịch vụ gia 
công chế biến thuỷ hải sản cho người khác; lọc dầu ăn; làm đông lạnh thực phẩm; xông 
khói thực phẩm; nhuộm giày; mạ kẽm; xử lý len; nhuộm và chế biến vải; xử lý nước; xử  
lý màu cho cửa sổ (phủ bề mặt); mạ bạc; bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ gia 
công chế biến sữa cho người khác; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ gia công chế biến 
cà phê và chè cho người khác; tái chế rác và phế  thải; dịch vụ in; thuê và cho thuê máy 
dệt kim và/hoặc máy khâu để may và làm  quần áo, chăn và đệm; xử lý phim điện ảnh; 
dịch vụ phóng ảnh; dịch vụ in ảnh  chụp; tráng rửa phim ảnh; thuê và cho thuê máy điều 
hoà nhiệt độ. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành hội thảo, hội nghị và các cuộc thảo luận đa lĩnh vực; dịch  
vụ giáo dục; trường học; cung cấp phương tiện cho thể thao, trò chơi, thi đấu thể  thao và 
vận động viên; thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc, thiết bị trượt tuyết  trên ván, và thiết bị 
để lặn trần dưới nước (có kính bảo hộ, chân chèo và bình  dưỡng khí hay ống thông hơi để 
thở); sản xuất và phân phối phim điện anh; giới  thiệu các buổi trình diễn trực tiếp; cho 
thuê phương tiện giải trí nghe nhìn; dịch  vụ đặt chỗ cho các hoạt động giải trí; thuê và 
cho thuê máy chiếu phim điện ảnh  và phụ tùng và linh kiện của nó, phim điện ảnh, phim 
chiếu bóng, đĩa ghi âm  thanh và hình ảnh, băng từ đã ghi âm thanh, băng viđêô ghi sẵn, ti 
vi và rađiô;  dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ xổ số. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu sinh học; phân tích hóa học; nghiên cứu 
hóa học; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn bảo vệ môi trường; nghiên cứu  mỹ phẩm; 
nghiên cứu địa chất; thiết kế công nghiệp; dịch vụ thử nghiệm vật  liệu; nghiên cứu về cơ 
khí; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ kiểm soát chất lượng; nghiên cứu chất lượng thực 
phẩm và chất lượng thuốc; thử nghiệm vải; phân tích công nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, 
công nghệ và hoá học; dịch vụ  nghiên cứu cho người khác; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy  vi tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho  
thuê chỗ ở tạm thời, phòng trọ, và đặt chỗ ở tạm thời và phòng trọ; dịch vụ nhà  hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực  hiện; và dịch vụ 
quán bar (quán rượu). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là phòng khám chữa bệnh; nhà dưỡng bệnh; chăm sóc sức  
khoẻ; trợ giúp về y tế; điều dưỡng [y tế]; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp  xương; 
dịch vụ nha khoa (chữa răng); bệnh xá; dịch vụ nhãn khoa (khám và  chữa bệnh về mắt); 
tư vấn về dược phẩm (thuốc); dịch vụ thú y, bao gồm trợ  giúp về thú y; nuôi động vật; 
chải lông cho động vật; chăm sóc vệ sinh và sắc  đẹp cho người hay động vật, bao gồm 
nhà tắm công cộng cho mục đích vệ sinh;  thẩm mỹ viện; tiệm cắt uốn tóc; mát xa; dịch 
vụ phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; cắt sửa móng tay, chân; dịch vụ nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp bao gồm cho thuê thiết bị trồng trọt; dịch vụ cắm hoa; làm vườn; làm 
vườn hoa cây  cảnh; chăm sóc bãi cỏ. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ môi giới nhận con nuôi; dịch vụ hoả táng; dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ và  
hẹn hò; dịch vụ hộ tống (đi kèm) giới trẻ trong các hoạt động xã hội nơi đông  người; dịch 
vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ an ninh bảo vệ tài sản và người; dịch  vụ giới thiệu bạn đời 
và gặp gỡ giao duyên; cung cấp phương tiện tổ chức đám  cưới và lễ tân; cho thuê quần áo 
dạ hội; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ pháp  lý; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng 
sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả. 
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(210) 4-2014-21246 (220) 09.09.2014 

 

    

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 19.7.1; 5.7.12; A5.7.22; A11.3.2 

(591) Xanh tím than, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, vàng, trắng, đỏ. 

(731) Unilever N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế), chế 
phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy 
trắng; chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế 
phẩm để mài; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để 
làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2014-21428 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH đối tác Việt ấn  

(VN) 

79 Trưng Nữ Vương, phường 4, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến và đóng hộp; cá viên; thịt tôm viên; thịt mực viên; thịt bò 
viên; càng cua bách hoa (thịt càng cua được bọc lớp thịt tôm bên ngoài); tôm bách hoa 
(tôm nguyên con bóc vỏ được bọc lớp thịt tôm bên ngoài); cá tẩm ướp gia vị; cá khô; tôm 
khô; các loại sản phẩm đông lạnh như tôm, cá, cua, mực, ghẹ, nghêu, sò, ốc, hến, bạch 
tuộc; rau quả, trái cây đóng hộp. 

 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống bao gồm: tôm, cá, mực, ghẹ; hoa quả tươi; rau tươi. 
 

Nhóm 35: Mua, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 
rau, quả tươi và rau quả chế biến hàng nông sản; mua bán, thu mua, xuất nhập khẩu: cá 
viên, thịt tôm viên, thịt mực viên, thịtt nghêu viên, thịt cua viên, thịt bò viên, thịt gà viên, 
thịt heo (lợn) viên, xúc xích, lạp xưởng, giò lụa, giò bò, Jambon, giò thủ, càng cua bách 
hoa (thịt càng cua được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), tôm bách hoa (tôm nguyên con bóc 
vỏ được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), chạo tôm (thực phẩm làm từ tôm), há cảo (thực phẩm 
nhân tôm thịt), xủi cảo (thực phẩm nhân tôm thịt), xíu mại (thịt lợn, thịt tôm viên), bánh 
xếp (thực phẩm nhân thịt lợn, thịt tôm), nem chua, cá tẩm ướp gia vị, cá khô, tôm khô, 
khô bò, khô mực, thịt heo khô (thịt lợn khô), ruốc bông, cá hộp, thịt hộp, nước tinh khiết, 
nước giải khát, bánh kẹo, mứt, nước sirô (một loại nước giải khát), nước ngọt, hải sản, 
nông sản, thực phẩm ăn liền, đóng hộp. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ 
do nhà hàng thực hiện); dịch vụ ăn uống. 

 
 

(210) 4-2014-21430 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại xây dựng Nhật Nam  (VN) 

403 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn trừ sơn cách điện, cách nhiệt; dầu bóng; chất màu; mực in; chế phẩm 
chống gỉ (để bảo vệ). 

 

Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ 
lát sàn; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 

 
(210) 4-2014-21431 (220) 11.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại xây dựng Nhật Nam  (VN) 

403 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn trừ sơn cách điện, cách nhiệt; dầu bóng; chất màu; mực in; chế phẩm 
chống gỉ (để bảo vệ). 

 

Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ 
lát sàn; cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 

 
 

(210) 4-2014-21669 (220) 15.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13
(591) Trắng, xanh lục, xanh lam, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH thiết bị và giải 

pháp điều khiển Nhân Việt  

(VN) 

Phòng 606, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết, bao gồm: 
máy móc, thiết bị khai khoáng và xây dựng, máy móc và thiết bị điện dùng trong dân 
dụng như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, máy móc và thiết bị y tế, mua bán trò chơi, đồ 
chơi trong các cửa hàng chuyên doanh.  

 

 
(210) 4-2014-21885 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.6; A25.3.3 
(731) JACCS CO., LTD  (JP) 

2-5 Wakamatsu-cho, Hakodate-shi, 
Hokaido, Japan 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tín dụng và dịch vụ cho vay; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thu và 

chuyển tiền tệ; dịch vụ làm thẻ tín dụng; dịch vụ tài chính; dịch vụ thu tiền; dịch vụ cho 
thuê tài chính. 

 

 
(210) 4-2014-21886 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) JACCS CO., LTD  (JP) 

2-5 Wakamatsu-cho, Hakodate-shi, 
Hokaido, Japan 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tín dụng và dịch vụ cho vay; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ thu và 

chuyển tiền tệ; dịch vụ làm thẻ tín dụng; dịch vụ tài chính; dịch vụ thu tiền; dịch vụ cho 
thuê tài chính. 

 

 
(210) 4-2014-21975 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) THE WANDSWORTH GROUP 
LIMITED  (GB) 
Albert Drive, Sheerwater, Woking, 
Surrey, GU21 5SE, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ tùng điện, cụ thể là công tắc, bộ điều chỉnh độ sáng, ổ cắm, thiết bị kết 

nối/ngắt cầu chì, ổ cắm cáp, ổ cắm đồng trục, ổ cắm điện thoại, đầu xuất dữ liệu, ổ cắm 

máy cạo râu, hộp đấu nối (điện), điện cực lưới dạng khung, khung, vỏ bọc, và hộp gắn 

tường cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị và dụng cụ điện, cụ thể là hệ thống liên 

lạc giữa y tá và bệnh nhân bao gồm bộ liên lạc lắp đầu giường, thiết bị điều khiển cầm tay 

dùng cho bệnh nhân, thiết bị liên lạc dùng cho bệnh nhân, thiết bị điều chỉnh dùng cho y 

tá, thiết bị hiển chỉ báo, thiết bị chỉ báo âm thanh, thiết bị chỉ báo vị trí, thiết bị chỉ báo vị 

trí dùng cho y tá; bộ nguồn cung cấp điện, cụ thể là pin điện, pin mặt trời, pin để thắp 

sáng, máy biến thế (điện), bộ nguồn điện, bộ nguồn điện chính; cột dịch vụ y tế (bộ thiết 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
734 

bị điện và các phụ kiện đi kèm, lắp đầu giường bệnh nhân bao gồm mạch nối theo chiều 

dọc hoặc chiều ngang, đầu xuất dữ liệu, ngã thoát khí, hệ thống gọi y tá, thiết bị điều 

chỉnh ánh sáng, hệ thống hiển thị y tá, đèn báo động tấn công và/hoặc các phụ kiện, các 

thiết bị và các dụng cụ điện khác); hệ thống phân phối âm thanh kỹ thuật số; hệ thống 

trạm kết nối; hệ thống liên lạc dùng cho người tàn tật; các bộ phận, phụ tùng và các phụ 

kiện cho tất cả các hệ thống liên lạc này; hệ thống còi hiệu dùng trong phòng bảo gồm 

bảng tín hiệu; thiết bị tái khởi động; thiết bị ánh sáng và tín hiệu của biển báo dùng trong 

phòng; thiết bị cung cấp nguồn điện (thiết bị lưu trữ điện dự phòng nhằm cung cấp điện 

năng tạm thời cho các thiết bị sử dụng khi điện lưới gặp sự cố như mất điện, tăng điện áp, 

tần số quá giới hạn cho phép); hệ thống còi hiệu dùng cho bệnh viện nhà giam; hệ thống 

an ninh trên cao dùng cho cảnh sát; các bộ phận, phụ tùng và phụ kiện cho tất cả các hệ 

thông nói trên; hệ thống báo động bằng sóng siêu âm; thiết bị truyền phát; máy thu; thiết 

bị chỉ báo; bảng chỉ báo, cụ thể là bảng chỉ báo điện tử, bảng chỉ báo phát quang, bảng chỉ 

báo bằng điện, bảng chỉ báo cơ học; hệ thống báo động bằng nút bấm; tất cả cho các hệ 

thông báo động đã nêu; các bộ phận, phụ kiện và phụ tùng cho tất cả các hệ thống báo 

động nêu trên; đèn chỉ báo. 
 

 
(210) 4-2014-21984 (220) 17.09.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(731) Giang Dòng  (VN) 

536 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 17: Phụ tùng xe ô tô được làm bằng cao su: chân máy (dùng để chống rung cho dàn 

máy ô tô); cao su giò gà (cao su giằng cầu) (là bộ phận có chức năng làm giảm độ sốc 

giữa hai cầu và không làm mòn lốp xe); cao su lóc nhíp (cao su sim lóc nhíp) (là bộ phận 

gắn vào ca-bin để giữ êm ca-bin và đồng thời làm giảm sốc cho thân xe); miếng cao su 

dùng để bịt kín (cúp bel); bộ sạc bô côn dưới (chi tiết bằng cao su có chức năng truyền 

động âm côn vào số); tổng phanh (bằng cao su dùng cho bộ thắng xe ô tô); bộ cóc đạp (là 

bộ phận được dùng cho xe phanh hơi, xe tải nặng, nằm trước đầu ca-bin dùng để phanh); 

bộ sạc pô thắng (bằng cao su dùng cho bộ thắng xe ô tô); bộ sin phốt tay lái (bằng cao su 

dùng để gắn vào vô lăng của xe ô tô). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng xe ô tô: chân máy (dùng để chống rung cho 

dàn máy ô tô), cao su giò gà (cao su giằng cầu) (là bộ phận có chức năng làm giảm độ sốc 

giữa hai cầu và không làm mòn lốp xe), cao su lóc nhíp (cao su sim lóc nhíp) (là bộ phận 

gắn vào ca-bin để giữ êm ca-bin và đồng thời làm giảm sốc cho thân xe), miếng cao su 

dùng để bịt kín (cúp bel), bộ sạc bô côn dưới (chi tiết bằng cao su có chức năng truyền 

động âm côn vào số), tổng phanh (bằng cao su dùng cho bộ thắng xe ô tô), bộ cóc đạp (là 

bộ phận được dùng cho xe phanh hơi, xe tải nặng, nằm trước đầu ca-bin dùng để phanh), 

bộ sạc pô thắng (bằng cao su dùng cho bộ thắng xe ô tô), bộ sin phốt tay lái (bằng cao su 

dùng để gắn vào vô lăng của xe ô tô). 
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(210) 4-2014-22059 (220) 18.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Lê Mai Hương  (VN) 

Nhà 1H viện khoa học và công nghệ Việt 
Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-22156 (220) 19.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A26.11.12; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH HASU VIETNAM  

(VN) 

41/18 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hành chính, văn phòng (cụ thể là: chuẩn bị tài liệu, chuyển phát thư 
trong văn phòng, công tác lễ tân trong văn phòng). 

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính, cụ thể là: hoạt động tư vấn đầu tư. 
 
 

(210) 4-2014-22175 (220) 19.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 
1.15.23 

(591) Xanh, xanh thẫm, trắng. 
(731) HALLA HOLDINGS CORPORATION  

(KR) 
46, Giheungdanji-ro, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ ô tô; cần khởi động cho xe máy; thiết bị sửa chữa xe đạp; máy 
công cụ; máy khoan [kim loại]; máy phay [kim loại]; máy ép thủy lực [cho kim loại]; 
khuôn ép (rèn); máy khoan; máy phay trung tâm; máy khoan (không dùng cho chế biến 
gỗ); máy tiện (không dùng cho chế biến gỗ); máy tiện (kim loại); bình ngưng hòa không 
khí; bơm tăng nạp; bộ ngưng tụ hơi nước (bộ phận của máy); cơ chế điều khiển cho 
máy/động cơ hay mô tơ; cáp điều khiển cho máy móc/động cơ hay mô tơ; thiết bị giảm 
xóc dùng cho máy (không dùng cho xe cộ); lò xo xoắn ốc (không dùng cho xe cộ); thiết 
bị giảm xóc đường sắt (không dùng cho xe cộ); lò xo hoãn xung (không dùng cho xe cộ); 
lò xo thủy lực hoãn xung (không dùng cho xe cộ); giảm chấn bằng khí (không dùng cho 
xe cộ); tấm lò xo (không dùng cho xe cộ); pit tông của ống giảm xóc [bộ phận của máy]; 
pit tông hoãn xung [bộ phận của máy]; thiết bị phanh (bộ phận của máy móc, không dùng 
cho xe cộ); hệ thống phanh đĩa (không dùng cho xe cộ); phanh đai (không dùng cho xe 
cộ); phanh lót (không dùng cho xe cộ); phanh má (không dùng cho xe cộ); xéc măng 
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phanh (không dùng cho xe cộ); phanh guốc (bộ phận máy, không dùng cho xe cộ); phanh 
hình nón (không dùng cho xe cộ); phanh cho máy công nghiệp; phanh miếng (không 
dùng cho xe cộ); van giảm áp lực [bộ phận của máy móc]; vòng đệm cao su (bộ phận của 
máy móc); bầu tra mỡ (bộ phận của máy); vòng đệm (bộ phận của máy móc, không dùng 
cho xe cộ); ổ bi lăn, ổ bi (bộ phận của máy); vòng bi cầu, chổi [bộ phận của máy móc]; lò 
xo (bộ phận của máy); khớp đa năng [khớp các đăng]; nắp bơm dầu nhớt (bộ phận của 
máy); hệ thống rửa xe cộ; máy rửa xe tự động; hệ thống đỗ xe tự động (máy móc); máy 
quản lý bãi đậu xe [không dùng cho ứng dụng điện]; máy đỗ xe (bộ phận của hệ thống đỗ 
xe tự động); máy chế biến cao su; máy tạo khối cao su; máy sản xuất cao su; máy trộn 
cao su; máy chế biến nhựa; máy chế tạo nhựa; máy sản xuất nhựa; stato (phần tĩnh) (bộ 
phận của máy móc); máy dao điện; động cơ trợ động điện xoay chiều; cần khởi động cho 
động cơ và máy; máy dao điện cho cần khởi động; động cơ (không dùng cho xe cộ); máy 
phát điện một chiều; chổi than cho bình điện; động cơ điều khiển; động cơ dẫn động 
(không dùng cho xe cộ); động cơ điều khiển (không dùng cho xe cộ); động cơ điện 
(không dùng cho xe cộ); động cơ một chiều (không dùng cho xe cộ); động cơ dẫn động 
(không dùng cho xe trên mặt đất); động cơ (không dùng cho xe trên mặt đất); động cơ 
bánh răng hành tinh (bộ phận của máy móc); máy phát điện xe đạp; động cơ khởi động 
điện; thiết bị châm lửa manhêto; máy phát điện; động cơ điện một chiều; máy phát điện 
một chiều; chổi than [thiết bị điện]. 

 
Nhóm 11: Bình lọc nước cho mục đích gia dụng; thiết bị sưởi ấm; bình đun nước nóng; 
thiết bị làm nóng không khí; buồng lạnh; thiết bị chứa làm lạnh; điều hòa nhiệt độ; bộ lọc 
của máy điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí; máy điều hòa nhiệt độ; quạt 
điều hòa không khí; quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí); hệ thống sưởi ấm và 
làm mát dùng cho xe ô tô; máy điều hòa nhiệt độ cho xe ô tô; hệ thống và thiết bị thông 
gió [điều hòa không khí] cho xe ô tô; máy sưởi cho xe ô tô; đèn chiếu sáng cho xe đạp; 
đèn pha cho xe đạp; thiết bị và bộ phận chiếu sáng dành cho xe đạp; máy lọc không khí 
cho mục đích gia đình; thiết bị khử trùng không khí; thiết bị và máy làm sạch không khí; 
máy tạo độ ẩm; tủ lạnh chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; máy lọc nước chạy bằng 
điện cho mục đích gia dụng; máy hút ẩm cho mục đích gia đình; tủ lạnh điện. 

 
Nhóm 12: Xi lanh phanh chủ; động cơ phụ; bộ kẹp phanh; phanh trống; hệ thống phanh 
chống khóa; hệ thống điều khiển chống trượt; hệ thống cân bằng điện tử; má phanh; tay 
lái trợ lực điện tử; hộp số điều khiển; cần tay lái; khớp đa năng tay lái; hệ thống treo khí; 
hệ thống treo điều khiển điện tử; bộ giảm xóc; lò xo của bộ giảm xóc; thanh giằng hệ 
thống treo; lò xo khí; mô-đun hệ thống treo; túi khí; còi; đèn hiệu báo lùi, tất cả dùng cho 
xe cộ. 

 
Nhóm 35: Hãng xuất nhập khẩu; quản lý đơn đặt hàng, dịch vụ bán buôn tủ lạnh; dịch vụ 
bán lẻ thiết bị đun nước nóng; dịch vụ bán buôn xe ô tô; dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực xe đạp; dịch vụ bán lẻ lốp xe [lốp] và săm; dịch vụ bán buôn chất chống 
đông; dịch vụ bán lẻ nhiên liệu lỏng; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực phụ 
tùng xe; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực xe cộ; dịch vụ trung gian thương 
mại trong lĩnh vực phụ tùng làm mới của xe cộ. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
sưởi ấm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị đông lạnh; hỗ trợ giải quyết (sửa chữa) sự cố xe; tra 
mỡ xe; bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô; sửa chữa xe đạp; sửa chữa máy phát điện; cung cấp 
dịch vụ máy rửa xe hoạt động bằng tiền xu; cho thuê thiết bị rửa xe; rửa xe ô tô; đánh 
bóng xe; xử lý chống gỉ cho xe; rửa xe cộ; lau chùi xe cộ; rửa và làm sạch xe ô tô; trang 
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trí ô tô; điều chỉnh xe có động cơ; dịch vụ xây dựng tổng hợp; xây dựng nhà máy điện; 
xây dựng công trình dân dụng; xây dựng nhà ở; sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện; sửa chữa, 
lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy; xây dựng nhà máy; cho thuê thiết bị xây dựng; 
xây dựng đường cao tốc; sửa chữa hoặc bảo trì hệ thống xử lý nước thải. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe gắn máy; vận tải bằng xe hai bánh; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe 
« tô; cho thuê xe đạp; vận tải bằng xe chở hàng; giao nhận hàng hóa; môi giới vận tải [gửi 
hàng hóa]; thuê tàu chở hàng; thông tin vận chuyển hàng hóa; chuyên chở hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2014-22275 (220) 19.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 21.1.17; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Bateco Việt 

Nam  (VN) 

Tầng 10, tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước sạch và nước thải. 
 

Nhóm 07: Thiết bị công nghiệp: bơm, máy nén khí, van (bộ phận của máy), hộp giảm tốc 
không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 09: Máy biến thế, biến tần. 

 
 

(210) 4-2014-22335 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 26.3.3; 26.4.2; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại bao bì Lĩnh Nam  (VN) 

Lô 17, đường số 7, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông. 

 

 
(210) 4-2014-22427 (220) 22.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) TECOM CO., LTD  (TW) 
23 R&D Road 2, Science-Based 
Industrial Park Hsin-Chu, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cụ thể là điện thoại liên lạc nội bộ; tổng đài điện thoại tự 
động; điện thoại liên lạc nội bộ có màn hình hiển thị hình ảnh; điện thoại di động; điện 
thoại hình; điện thoại có kết nối mạng internet; thiết bị truyền phát bằng sợi quang. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua mạng điện thoại di động; quảng cáo trực tuyến qua 
mạng máy tính; quảng cáo sản phẩm và dịch vụ cho người khác bằng việc phát hành thẻ 
giảm giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch cụ cửa hàng bán lẻ thiết bị viễn thông; dịch 
vụ bán đấu giá trực tuyến; cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ trên trang web phục 
vụ cho mục đích bán hàng.  

 

 
(210) 4-2014-22466 (220) 23.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Eross Việt Nam  

(VN) 

Số 30 ngõ 281 Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác: khăn mặt, khăn trải bàn.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-22776 (220) 24.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUOK REGISTRATIONS LIMITED  
(US) 
Level 1, Central Bank of Samoa 
Building, Beach Road, Apia, Samoa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ  ma-két-ting; phân tích giá cả thị trường cho người khác; tập hợp thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; nghề kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; quảng cáo; 
quảng cáo qua thư đặt hàng; phổ biến các thông báo quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn kinh doanh chuyên sâu; thông tin thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; phân tích giá thành; tập hợp bằng máy tính các yêu 
cầu đặt hàng; phân phát hàng mẫu; dịch vụ chuyên gia tư vấn về hiệu quả công việc (làm 
tăng hiệu quả công việc); đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu tiếp thị; quan hệ công chúng; 
hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quản lý hàng tồn kho; xử lý 
các yêu cầu đặt hàng, bao gồm cả tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi 
ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này từ một danh mục hàng hóa 
thông qua thư đặt hàng hoặc các phương tiện truyền thông và thông qua một cửa hàng hạ 
giá; dịch vụ tư vấn thương mại cho hoạt dộng chăm sóc khách hàng; dịch vụ khuyến mại 
(cho người khác); dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin tư vấn cho các dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát (thư tín hoặc hàng hóa); lập kế hoạch phân phát bằng máy 
tính có liên quan đến vận chuyển; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; vận 
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chuyển hàng hóa; môi giới vận tải (gửi hàng hóa); vận tải bằng đường không; vận tải bằng 
tàu thuyền; vận tải bằng đường sắt; vận tải bằng đường bộ; dịch vụ cung cấp thông tin về 
vận chuyển và kho hàng thông qua mạng máy tính toàn cầu; sắp xếp lộ trình, vận chuyển 
và các thông tin liên quan, tất cả đều được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc qua mạng internet; vận tải; đóng gói và lưu kho hàng hóa; sắp xếp các chuyến du 
lịch; đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te- nơ) dùng để chứa 
hàng hóa; thông tin về kho chứa; thông tin về lĩnh vực vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ kho 
chứa hàng; đóng gói hàng hóa; vận chuyển trong nội bộ kho hàng; sắp xếp hàng hóa lên 
các giá trong kho; dịch vụ hậu cần, cụ thể, vận tải bằng đường sắt, kiểm đếm hàng hóa, tải 
hàng, định vị toa xe chở hàng qua máy tính, quản lý kho chứa hàng, cho thuê kho chứa 
hàng; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin tư vấn cho các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2014-22803 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vĩnh Nhật Quang  (VN)

Tầng 3, 278 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý giao dịch kinh doanh (cụ thể là quản lý việc điều hành 
chuỗi cửa hàng kinh doanh bán buôn và bán lẻ; quản lý việc trưng bày và kinh doanh các 
mặt hàng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung; quản lý hoạt động giới thiệu và phân 
phối hàng hoá nhằm mục đích thương mại). 

 

 
(210) 4-2014-22882 (220) 25.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUMAMOTO PREFECTURE  (JP) 
18-1, Suizenji 6 chome, Chuo-ku, 
Kumamoto-shi, Kumamoto, 862-8570 
Japan 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm và đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 
 

 
(210) 4-2014-23309 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh tím than, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Khải Nam  (VN) 

Số 45/22/16 đường số 14, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Giấy in; sản phẩm giấy in nhiệt.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
740 

(210) 4-2014-23326 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) TO/M/14/02882 24.04.2014 TO 
(540) 

  

(731) LEAPFROG ENTERPRISES, INC.  (US) 
6401 Hollis Street, Emeryville, 
California 94608, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống đa phương tiện tương tác dành cho trẻ em bao gồm thiết bị điều khiển 
trò chơi video, máy ảnh, thiết bị điều khiển không dây và phần mềm trò chơi viđêô; phần 
mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi video; phần mềm máy tính dùng cho giáo dục 
giảng dạy dành cho trẻ em; bản ghi âm thanh; bản ghi âm thanh hình ảnh; sách tương tác 
ghi sẵn trên môi trường máy tính. 

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi điện tử dùng cho giáo dục giảng dạy dành cho trẻ em; thiết bị 
trò chơi điện tử sử dụng độc lập; phụ kiện trò chơi video, cụ thể là, thiết bị điều khiển, 
máy ảnh và dây đeo cổ tay.  

 

 
(210) 4-2014-23327 (220) 30.09.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/267,933 30.04.2014 US 
(540) 

 

(731) LEAPFROG ENTERPRISES, INC.  (US) 
6401 Hollis Street, Emeryville, 
California 94608, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống đa phương tiện tương tác dành cho trẻ em bao gồm phần mềm giáo 
dục giảng dạy; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi viđêô; phần mềm máy vi 
tính dùng cho giáo dục giảng dạy dành cho trẻ em; phần mềm và phần cứng máy tính 
dùng cho giáo dục giảng dạy. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi tương tác và điện tử dành cho trẻ em; thiết bị trò chơi điện tử sử dụng 
độc lập; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay; thiết bị trò chơi điện tử dùng cho giáo dục giảng 
dạy dành cho trẻ em; thiết bị trò chơi điện tử để dùng với máy vi tính, máy tính bảng và 
điện thoại thông minh. 

 
 

(210) 4-2014-23425 (220) 01.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Trắng, tím đỏ, da cam, vàng gạch. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp xã Hưng Châu  (VN) 

Xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, 
tỉnh Nghệ An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu trắng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo rượu trắng.  
 

(210) 4-2014-23559 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh, xanh da trời, đen, trắng. 
(731) HUSAN INDUSTRIAL CO., LTD.  (TH) 

71 Bangkruay Road, Bangkruay, 
Nonthaburi 11130, THAILAND  

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí cho xe cộ, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống điều 
hòa không khí, thiết bị làm lạnh không khí, quạt gió (điều hòa không khí), quạt điện dùng 
cho cá nhân, quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí), bơm nhiệt.  

 

 
(210) 4-2014-23582 (220) 02.10.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.5.1; 24.15.3 

(591) Xanh lam, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giao nhận vận 

chuyển Định Hướng Mới  (VN) 

163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa đường biển; vận chuyển hàng hóa đường hàng không; 
dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ chuyển phát. 

 

 
(210) 4-2014-23588 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY 
LTD  (AU) 
1956 Dandenong Road, Clayton, 
Victoria, 3168, Australia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính và hỗn hợp kết dính dùng cho dán áp phích quảng cáo, giấy dán 
tường, gạch ốp tường; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 17: Vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; nút bằng cao su; vật liệu cách điện, 
cách nhiệt; vật liệu trám đầu nối giãn nở; vật liệu để bịt kín; chất bịt kín.  

 

Nhóm 19: Chế phẩm xi măng; xi măng dùng để bịt kín; xi măng dùng để trám trét khe hở. 
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(210) 4-2014-23608 (220) 02.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thái Bình     (VN) 

Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn (thiết bị chiếu sáng), tủ lạnh, quạt, nồi cơm điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bóng đèn (thiết bị chiếu sáng), ti vi, tủ lạnh, bàn ủi, đầu HD, quạt, 
nồi cơm điện.  

 

 
(210) 4-2014-23681 (220) 03.10.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.4; 25.5.2; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xám, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần K TEST  (VN)

103/7 đường số 53, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính: thiết lập bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-23683 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC  
(US) 
3131 Las Vegas Boulevard South, Las 
Vegas, Nevada 89109, United States of 
America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh liên quan đến hoạt động của sòng 
bạc; quản lý kinh doanh liên quan đến khách sạn; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá này, các dịch vụ này có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán 
buôn, siêu thị, cửa hàng, cửa hàng bách hóa, quầy hàng hoặc trung tâm mua sắm, trung 
tâm khách sạn, cửa hàng và đại lý thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ lưu 
niệm, đồ chơi, máy và thiết bị chơi trò chơi, quà tặng, quần áo, phụ kiện quần áo, đồ trang 
sức, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, nước thơm, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm 
chăm sóc cơ thể, nước hoa, sách, ấn phẩm, tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất, đồ dùng gia 
đình, bộ đồ ăn, giường, đồ chơi, đồ thể thao, thực phẩm và đồ uống; quản lý kinh doanh 
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và quản trị kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; biên soạn danh sách gửi thư; dịch vụ 
quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu và 
tài liệu quảng cáo; quảng cáo qua thư trực tiếp; tổ chức hội chợ thương mại và trưng bày 
sản phẩm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; phổ biến các tài liệu quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hóa; 
dịch vụ công bố rộng rãi ra công chúng (quảng cáo); quan hệ công chúng; dịch vụ tiếp thị 
và xúc tiến bán hàng; phân tích và nghiên cứu thị trường; tổ chức các cuộc thi kinh doanh; 
tổ chức, thực hiện và giám sát các chương trình giải thưởng khuyến khích và chương trình 
ưu đãi và cuộc thi cho khách hàng; dịch vụ tư vấn và cố vấn của các dịch vụ nêu trên; tất 
cả thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; hoạt động thể thao 
và văn hóa; dịch vụ sòng bạc hoặc cờ bạc; dịch vụ xổ số; dịch vụ chơi game dưới dạng cờ 
bạc; dịch vụ trò chơi, trò chơi cờ bạc hoặc đánh bạc được cung cấp trực tuyến; dịch vụ câu 
lạc bộ vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [rèn luyện sức khỏe và luyện tập thể 
dục]; dịch vụ câu lạc bộ đêm; dịch vụ vũ trường; sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội 
thảo, đại hội, hội nghị chuyên đề và hội thảo tập huấn; tổ chức và thực hiện triển lãm, biểu 
diễn thời trang, chương trình văn nghệ và buổi biểu diễn cho các mục đích giải trí và văn 
hóa; tổ chức các hội nghị, hội thảo cho mục đích kinh doanh và thương mại; cung cấp 
phương tiện giải trí; cung cấp phương tiện thể thao; cung cấp phương tiện chơi gôn, cho 
thuê thiết bị chơi gôn, đào tạo chơi gôn; cung cấp thiết bị giải trí; dịch vụ trưng bày nghệ 
thuật; đặt chỗ cho các buổi biểu diễn; tổ chức và tiến hành giáo dục và đào tạo về ẩm thực 
và phục vụ; giáo dục và đào tạo liên quan đến sòng bạc, cờ bạc hoặc chơi trò chơi; cung 
cấp phương tiện sòng bạc (cờ bạc); cung cấp phương tiện điện ảnh; cung cấp phương tiện 
bể bơi; trình bày các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê thiết bị thể thao; cung cấp phương 
tiện câu lạc bộ vui chơi giải trí, phương tiện thể thao và phòng tập thể dục; biểu diễn của 
ban nhạc; xuất bản sách, tạp chí và ấn phẩm; dịch vụ xuất bản trực tuyến; cung cấp tin tức 
liên quan đến các hoạt động giải trí, vui chơi, thể thao và văn hoá thông qua mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được]; 
cung cấp thông tin về giải trí hoặc vui chơi; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); 
cung cấp thông tin về các hoạt động giải trí, vui chơi giải trí, thể thao và văn hóa; cung 
cấp thông tin cho các mục đích giải trí và văn hóa qua mạng Internet; cung cấp các hoạt 
động vui chơi giải trí; cho thuê phim và phim điện ảnh cho mục đích giải trí; cung cấp 
dịch vụ hát karaoke; lập kế hoạch cho các bữa tiệc [giải trí]; dịch vụ tư vấn và cố vấn của 
các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm 41. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và khách sạn nghỉ dưỡng; 
dịch vụ căn hộ [chỗ ở tạm thời]; dịch vụ đặt phòng cho chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống, quầy bán rượu 
và phục vụ (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê và quán phục vụ đồ ăn nhẹ; quầy 
bán đồ ăn và đồ uống [cung cấp thực phẩm và đồ uống]; quầy phục vụ đồ uống cốctai; 
cung cấp tiện nghi phòng họp, cho thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ tư vấn và cố vấn của các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm 43. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật; 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); thẩm mỹ viện tóc; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; dịch 
vụ cắt sửa móng tay chân; dịch vụ điều trị và chăm sóc móng tay chân; trung tâm y tế; 
dịch vụ cắm hoa; dịch vụ nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ tư vấn và cố vấn 
của các dịch vụ nêu trên; tất cả thuộc nhóm 44. 
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(210) 4-2014-23697 (220) 03.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.5.1; A17.2.2; 24.9.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ làm đẹp Thảo Tây  

(VN) 

324-326 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, chất diệt động vật có hại); 
giấy đề can ảnh; hóa chất công nghiệp; keo dán công nghiệp; phân bón; dầu thủy lực.  

 

Nhóm 02: Sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); phẩm mầu dùng cho thực phẩm; 
véc ni; sơn mài. 

 

Nhóm 04: Dầu nhờn; xăng; dầu hỏa; chất đốt chiếu sáng; nến đốt sáng; mỡ để bôi trơn.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; 
chế phẩm diệt sâu bọ; chế phẩm thú y; băng vệ sinh phụ nữ.  

 

Nhóm 06: Mắc áo bằng kim loại; thùng bằng kim loại; tấm kim loại dùng trong xây dựng; 
dây cáp bằng kim loại (không dùng để dẫn điện); khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy công cụ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp; máy nông nghiệp; máy in 
(không dùng với máy vi tính); động cơ (không bao gồm động cơ dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); máy phát điện; thiết bị dùng để nâng hạ (máy). 

 

Nhóm 09: Máy vi tính; ắc quy điện; điện thoại di động; phần mềm máy tính; dụng cụ đo 
độ dài; máy in dùng với máy vi tính. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị dùng cho giải phẫu; thiết bị phân tích dùng 
trong ngành y; thiết bị nha khoa; vật liệu khâu vết thương, đồ chỉnh hình; chỉ phẫu thuật.  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa; bếp gas; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị và dụng cụ nấu 
nướng; hệ thống và thiết bị sấy khô; bộ tiết kiệm nhiên liệu.  

 

Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; ô tô; xăm, lốp (xe đạp, xe máy, ô tô); kính chắn gió; xích xe.  
 

Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; chất tự cháy; súng; pháo hiệu báo sương mù và báo nổ; tên 
lửa báo hiệu. 

 

Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức (kim hoàn); đồng hồ; kim loại quý; 
đồng hồ bấm giờ; đá quý.  

 

Nhóm 15: Bộ chuông hoà âm; nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; dây dùng cho nhạc cụ; 
thiết bị lật trang của tập bản nhạc đàn violon; giá đỡ dùng cho nhạc cụ.  
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Nhóm 17: Vật liệu cách điện, nhiệt; sợi thủy tinh nhân tạo; cao su thô hoặc bán thành 
phẩm, cao su tổng hợp; vật liệu dùng để cách ẩm; ống nhựa nhân tạo (ống nhựa mềm); 
nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ lát sàn; khung nhà không bằng kim 
loại; cửa kính; kính xây dựng; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ, đồ gỗ nội thất văn phòng; phụ kiện dùng cho đồ gỗ 
nội thất không làm bằng kim loại; gương soi (thuộc nhóm này); khung tranh; sản phẩm 
nghệ thuật (mỹ nghệ) làm từ gỗ, tre mây dùng cho mục đích trang trí; đệm (nệm mouse). 

 

Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; đồ đựng dùng cho 
gia đình; dụng cụ dùng trong nhà vệ sinh; bộ đồ ăn (không bao gồm dao, dĩa và thìa); đồ 
dùng nhà bếp không dùng điện; bộ tách trà. 

 

Nhóm 22: Sợi dùng để dệt vải; cái võng; thang dây; dây thừng (chão) để gói hàng; lều; 
tấm phủ xe cộ (không đi kèm với xe cộ).  

 

Nhóm 23: Len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len; chỉ; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi và 
chỉ tơ nhân tạo; sợi bằng thủy tinh dùng cho ngành dệt. 

 

Nhóm 24: Vải; chăn (mÒn) để đắp; khăn phủ giường; vỏ nệm; khăn lau mặt bằng vải; tấm 
trướng treo tường bằng vải; rèm cửa. 

 

Nhóm 26: Tóc giả; hoa giả; kẹp tóc; đăng ten trang trí; đồ dùng để thêu; ruy băng. 
 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); giấy dán tường; tấm phủ sàn; chiếu; tấm 
thảm dùng cho ô tô. 

 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; máy để luyện tập thể dục; ván lướt sóng; đồ câu 
cá, đai lưng dùng cho người leo núi (đồ dùng thể thao); xe trượt tuyết (dụng cụ thể thao).  

 

Nhóm 29: Bơ; thức ăn làm từ cá; quả đóng hộp; mứt ướt; thịt; sữa.  
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; cà phê; ca cao; sô cô la; bánh quy; kẹo.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho vật nuôi; động vật sống; thực phẩm cho động vật; 
chế phẩm để vỗ béo động vật; hoa khô dùng cho mục đích trang trí.  

 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; 
nước có gaz; mật hoa quả.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; nước ép trái cây có cồn; chiết xuất rượu mùi và 
đồ uống có rượu; rượu mùi; đồ uống chưng cất.  

 

Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; diêm; tẩu thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đá lửa.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa máy công cụ hoạt động trong sản xuất công nghiệp và 
nông nghiệp; bảo trì máy công cụ hoạt động trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; 
lắp đặt máy công cụ hoạt động trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; bảo dưỡng 
máy công cụ hoạt động trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; trang trí nội ngoại 
thất.  
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Nhóm 38: Phát các chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động và 

cố định; dịch vụ truyền tin tức và hình ảnh bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết nối 

viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập và cho thuê thời gian 

truy cập mạng máy tính toàn cầu; viễn thông.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 

khách du lịch; dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu phẩm và hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 

hàng; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ bao gói hàng hóa.  

 

Nhóm 40: In ốp sét; in lụa; in ảnh chụp; dịch vụ may đo; dịch vụ mạ kim loại; dịch vụ gia 

công kim loại. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ trọng tài phân xử; hãng thám tử; dịch vụ cho thuê quần 

áo; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ. 
 

 
(210) 4-2014-23863 (220) 06.10.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2

(591) Trắng bạc, vàng đồng, vàng đất, xám.

(731) Công ty TNHH nhôm kính Sài 

Gòn  (VN) 

14/3 Bàu Bàng, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn kính xây dựng; bán buôn đồ ngũ kim; bán buôn vật liệu xây dựng 

(nhôm, sắt, inốc, thép); bán buôn nhôm, nhôm kính và các sản phẩm từ nhôm như lam 

chắn nắng, tấm trần nhôm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ giám sát việc 

công trình xây dựng; thi công lắp đặt nhôm, nhôm kính.  
 

 
(210) 4-2014-23892 (220) 06.10.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9

(731) Công ty TNHH thương mại 

Minh Thái  (VN) 

Số 2, ngách 20, ngõ 55, phố Chính Kinh, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; ván sàn nhựa; ván gỗ công nghiệp; ván, sàn, tấm lát làm từ gỗ 

công nghiệp để dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2014-23965 (220) 07.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.25; 25.5.1; 26.1.2; 1.7.6 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử Huy Cường  (VN) 

Số 20-22, đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ti vi, điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, lò vi sóng, 

máy hút bụi, bếp ga, máy hút mùi, dàn máy âm thanh. 
 

 
(210) 4-2014-24136 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 3.7.17; 3.7.16; 5.7.3; 2.3.1; 5.13.4; 
25.5.1; 1.15.3; 3.1.1 

(731) OSOTSPA CO., LTD.  (TH) 
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và người tàn tật; 
cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất khử trùng; 
chế phẩm diệt trừ cỏ và động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2014-24194 (220) 08.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng da cam. 
(731) Công ty cổ phần thiết bị 

xăng dầu PETROLIMEX   (VN) 

Số 9, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Các loại vật tư thiết bị bao gồm: thép tấm, thép ống, mặt bích [không là bộ 
phận của máy], van bằng kim loại [không là bộ phận của máy], họng nhập kín [không là 
bộ phận của máy], khớp nối [không là bộ phận của máy], khớp nối nhanh [không là bộ 
phận của máy], cốc bao đồng [không là bộ phận của máy]; phương tiện tồn chứa (bình 
xăng, thùng xăng, téc xăng) của ngành xăng dầu làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Bơm rót của ngành xăng dầu và khí đốt; bơm lắc tay [bơm phân phối nhiên liệu 
dùng cho trạm sửa chữa].    
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Nhóm 09: Cột đo xăng dầu.   
 

Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất.   

 
Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư, thiết bị xăng dầu.   

 

Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu); sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 

bơm rót của ngành xăng dầu và khí đốt; sửa chữa, cải tạo các loại xe vận chuyển xăng 
dầu, hóa chất, khí hóa lỏng. 

 

 
(210) 4-2014-24209 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ mới Alatca  

(VN) 

Tầng 15, số 4A, tòa nhà Harec, phường 

Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh vật cho đất; phân bón vi sinh, bổ sung chất dinh dưỡng;  phân 

hữu cơ.  
 

 
(210) 4-2014-24229 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 

Nhóm 10: Bình sữa; ống đựng vật phẩm dùng để xét nghiệm trong ngành y; ống đong 
thuốc; chai, lọ dùng để đựng vật phẩm xét nghiệm dùng trong y tế; que lấy mẫu thử để xét 

nghiệm dùng trong y tế; hộp phân liều thuốc uống. 

 
Nhóm 21: Rổ, giỏ dùng cho gia đình; xô, thùng; chai, lọ; lọ đựng gia vị; đồ chứa đựng 

cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; bộ 
đồ ăn, không bao gồm dao, thìa, dĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; tách, chén, cốc; 

ca; bình hũ; gầu, thùng; chậu giặt; chậu tắm; lọ, bình cắm hoa; thùng rác. 
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(210) 4-2014-24240 (220) 09.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) BRAWN LABORATORIES LTD  (IN) 
Delhi Stock Exchange Building, 4/4B 
Asaf Ali Road, New Delhi -110002, 
India 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-24448 (220) 10.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Nâu vàng, xanh tím than, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đăng Thanh  (VN) 

Số 10 ngách 28, ngõ 370 đường Nguyễn 
Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kim loại, quặng kim loại, thiết bị máy vi tính (chuột máy vi tính, bàn 
phím máy vi tính, màn hình máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy 
vi tính, pin máy vi tính, ổ đĩa máy vi tính, máy vi tính), vật liệu xây dựng, lương thực, 
thực phẩm, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, đồ 
gia dụng (nồi cơm điện, ti vi, tủ lạnh, xoong nồi, quạt điện, máy xay sinh tố, bình nóng 
lạnh, bóng đèn), mỹ phẩm, dụng cụ y tế, nhiên liệu; bán hàng trực tuyến các sản phẩm: 
nồi cơm điện, ti vi, tủ lạnh, xoong nồi, quạt điện, máy xay sinh tố, bình nóng lạnh, bóng 
đèn, chuột máy vi tính, bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, thiết bị bộ nhớ máy vi tính, pin máy vi tính, ổ đĩa máy tính, máy vi tính, kim loại, 
quặng kim loại, lương thực, thực phẩm, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, đồ dùng văn phòng 
phẩm (giấy, bút, sổ); dịch vụ quảng cáo, xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý doanh nghiệp. 

 
 

(210) 4-2014-24500 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.2; 24.15.21; 26.4.4; 24.15.3 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất Kansai  (VN) 

Phòng 303, nhà A2, tập thể 128C Đại La, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị đóng sách dùng cho mục đích công nghiệp; máy cắt; máy dập 
nổi; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy in; máy cán.  

 

Nhóm 16: Dải kim loại hay chất dẻo giữ gáy sách; máy và thiết bị đóng sách (thiết bị văn 
phòng); giấy; văn phòng phẩm; giấy làm từ bột gỗ; mực.  
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(210) 4-2014-24527 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 

Thôn Xa Loan, xã Bồng Lai, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mưa. 
 

 
(210) 4-2014-24541 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A5.3.13; 26.1.1; 25.5.25; A5.3.15; 
5.7.20; A5.7.22 

(731) Hội nông dân huyện Phú Lộc  

(VN) 

Khu vực 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp: quả dưa hấu.  
 

 
(210) 4-2014-24592 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ROHAN DESIGN LIMITED  (GB) 
30 Maryland Road, Tongwell, Milton 
Keynes, MK15 8HN, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm và giả da; vali hành lý và túi du lịch; túi 
đựng hành lý; túi xách tay; ba lô; ví tiền; dây đeo bằng da thuộc hoặc giả da; «, « che 
nắng và gậy chống. 

 

Nhóm 25: Quần áo mặc bên ngoài; quần áo mặc bên ngoài chống thấm nước; quần áo đi 
mưa; áo khoác dài, áo choàng ngoài; áo khoác ngoài; áo khoác lông cừu; áo gilê; quần 
dài; quần ống túm (trang phục); quần ống túm mặc bên trong; quần ống bó; áo đầm; váy; 
quần soóc ống rộng trông giống như váy; áo kiểu; quần và áo ấm rộng; áo ấm dài tay; áo 
len dài tay; áo; áo sơ mi; áo thun pô-lô; áo thun ngắn tay; áo lót mặc bên trong; áo ba lỗ 
của nữ; quần soóc; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong; tất ngắn cổ; đồ đội đầu (trang 
phục); mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); găng tay hở 
ngón; đồ đi chân (trang phục); giày ống; giày; quần dài có hai dây đeo qua vai; dép đi 
trong nhà; thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2014-24593 (220) 13.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ROHAN DESIGN LIMITED   (GB) 
30 Maryland Road, Tongwell, Milton 
Keynes, MK15 8HN, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm và giả da; vali hành lý và túi du lịch; túi 
đựng hành lý; túi xách tay; ba lô; ví tiền; dây đeo bằng da thuộc hoặc giả da; «, « che 
nắng và gậy chống.  

 

Nhóm 25: Quần áo mặc bên ngoài; quần áo mặc bên ngoài chống thấm nước; quần áo đi 
mưa; áo khoác dài, áo choàng ngoài; áo khoác ngoài; áo khoác lông cừu; áo gilê; quần 
dài; quần ống túm (trang phục); quần ống túm mặc bên trong; quần ống bó; áo đầm; váy; 
quần soóc ống rộng trông giống như váy; áo kiểu; quần và áo ấm rộng; áo ấm dài tay; áo 
len dài tay; áo; áo sơ mi; áo thun pô-lô; áo thun ngắn tay; áo lót mặc bên trong; áo ba lỗ 
của nữ; quần soóc; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong; tất ngắn cổ; đồ đội đầu (trang 
phục); mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); găng tay hở 
ngón; đồ đi chân (trang phục); giày ống; giày; quần dài có hai dây đeo qua vai; dép đi 
trong nhà; thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-24642 (220) 14.10.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.2.1; 26.1.1; A11.3.3 

(591) Đen, xanh lam, đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Ngọc Thu  (VN) 

52 đường Phù Đổng, phường Phù Đổng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-24697 (220) 14.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; 6.1.2; 6.19.1 
(591) Nâu đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phong 

Nguyên  (VN) 

19 ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt.  
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(210) 4-2014-24787 (220) 15.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Vita Fruits  

(VN) 

Số 28 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau cỏ tươi; tôm cua sống. 
 
 

(210) 4-2014-24920 (220) 16.10.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.1.1; 20.7.1; 2.1.8; 2.3.8; A2.1.23; 

A2.3.23; 25.1.6; 3.7.19 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng   (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể 
dục thể hình]; giáo dục thể chất; giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2014-24921 (220) 16.10.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.17; 26.13.1; A26.11.12 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng   (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ câu lac bộ sức 
khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể 
dục thể hình]; giáo dục thể chất; giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2014-25160 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) LEONIAN SINGAPORE PTE LTD  
(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn hoặc chấn thương; mặt nạ bảo hiểm; mặt 
nạ bảo vệ hơi thở (trừ hô hấp nhân tạo); mặt nạ hàn; mặt nạ bảo vệ mặt (trừ thiết bị thể 
thao); thiết bị chống cháy của quần áo.  

 

Nhóm 18: Túi đựng: túi nhỏ (túi đựng), túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ bên trong).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ và thiết bị thể thao; hộp đựng thiết bị thể thao; túi đựng thiết bị thể 
thao; thiết bị tập thể dục; ván trượt tuyết; thiết bị trượt tuyết; hộp đựng ván trượt tuyết; ván 
lướt sóng; thiết bị lướt sóng; hộp đựng ván lướt sóng; ván trượt, miếng đệm cổ tay dùng để 
phòng ngừa chấn thương trong khi tham gia thể thao; đai dùng cho thân và ván lướt sóng; 
găng tay được chế tạo đặc biệt để dùng trong thi đấu thể thao. 

 

 
(210) 4-2014-25161 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.5.1 
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE LTD  

(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn hoặc chấn thương; mặt nạ bảo hiểm; mặt 
nạ bảo vệ hơi thở (trừ hô hấp nhân tạo); mặt nạ hàn; mặt nạ bảo vệ mặt (trừ thiết bị thể 
thao); thiết bị chống cháy của quần áo.   

 

Nhóm 18: Túi đựng: túi nhỏ (túi đựng), túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ bên trong). 
 

Nhóm 28: Dụng cụ và thiết bị thể thao; hộp đựng thiết bị thể thao; túi đựng thiết bị thể 
thao; thiết bị tập thể dục; ván trượt tuyết; thiết bị trượt tuyết; hộp đựng ván trượt tuyết; ván 
lướt sóng; thiết bị lướt sóng; hộp đựng ván lướt sóng; ván trượt, miếng đệm cổ tay dùng để 
phòng ngừa chấn thương trong khi tham gia thể thao; đai dùng cho thân và ván lướt sóng; 
găng tay được chế tạo đặc biệt để dùng trong thi đấu thể thao. 

 

 
(210) 4-2014-25162 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) LEONIAN SINGAPORE PTE LTD  
(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo y phục; quần áo thể thao; quần áo trượt tuyết (không dùng để bảo vệ 
phòng chống chấn thương); trang phục trượt tuyết; giầy, dép thể thao; giầy ống trượt 
tuyết; giầy ống chắn tuyết, nịt bít tất, nút buộc cho bít tất, dây đeo quần; dải băng bao cổ 
tay (thấm mồ hôi); thắt lưng; găng tay trượt tuyết, bộ quần áo dùng cho lướt ván buồm và 
lướt ván, bộ quần áo dùng cho lướt sóng. 
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(210) 4-2014-25163 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.5.1 
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE LTD  

(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo y phục; quần áo thể thao; quần áo trượt tuyết (không dùng để bảo vệ 

phòng chống chấn thương); trang phục trượt tuyết; giầy, dép thể thao; giầy ống trượt 
tuyết; giầy ống chắn tuyết; nịt bít tất; nút buộc cho bít tất; dây đeo quần; dải băng bao cổ 
tay (thấm mồ hôi); thắt lưng; găng tay trượt tuyết; bộ quần áo dùng cho lướt ván buồm và 
lướt ván; bộ quần áo dùng cho lướt sóng. 

 
 

(210) 4-2014-25220 (220) 20.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Secoin  (VN) 

Số 59 Hàng Chuối, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; 

kính ghép mảnh (khảm) dùng trong xây dựng; phiến lát không bằng kim loại; tấm lợp mái 
không bằng kim loại; đá; ngói không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2014-25282 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 7.1.5; 3.7.16; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 
26.11.3; 25.1.6; A26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, da cam, vàng, xanh lá cây 
đậm, xanh lá cây nhạt. 

(731) Hội nông dân xã Chi Lăng 

Nam  (VN) 

Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, 
tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo. 
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(210) 4-2014-25290 (220) 21.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) STONCOR GROUP, INC.   (US) 

1000 East Park Avenue, Maple Shade, 
New Jersey 08052, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Các sản phẩm hoá chất có tính chất của lớp phủ đế bịt kín nhưng không có tính 

chất của sơn; vật liệu bịt kín polyaspartic uretan; lớp phủ chống khuẩn để bịt kín nhưng 
không có tính chất của sơn; vật liệu bịt kín polyuretan; vật liệu bịt kín polyurea; vật liệu 
bịt kín polyuretan/polyurea; vật liệu bịt kín nhựa isoxyanat; vật liệu bịt kín chịu mài mòn; 
vật liệu bịt kín chịu hoá chất; vật liệu bịt kín chống bẩn; vật liệu bịt kín chống tia cực tím; 
vật liệu bịt kín dùng cho các bề mặt nằm ngang; vật liệu bịt kín dùng cho các bề mặt 
thẳng đứng; lớp phủ được dùng ở dạng lỏng để bịt kín và không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2014-25394 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.7.22; 5.7.12; A7.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Nhật Hồng    (VN) 

7 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước chanh muối (dùng cho giải khát). 

 

 
(210) 4-2014-25460 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xám, 

trắng, xanh nõn chuối. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đoàn Gia Việt    (VN) 

48/10A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (mỡ bò).  
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(210) 4-2014-25468 (220) 22.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ZAO "TECHNONICOL"   (RU) 
d. 8, Krymsky Val., Moscow, 119049, 
Russia 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm đệm giảm xóc bằng cao su; amiăng; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; balata 

(chất cách điện); giấy amiăng; giấy cho tụ điện; giấy cách điện, cách nhiệt; nỉ amiăng; 
phớt cách điện, cách nhiệt; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; sợi cácbon trừ loại 
dùng trong ngành dệt; sợi amiăng; sợi đã lưu hoá; nhựa kết dùng để cách điện cho cáp 
ngầm; vật liệu đạng bọt xốp hỗ trợ cho việc cắm hoa [bán thành phẩm]; chất điện môi 
[cách điện]; phao ngăn chống ô nhiễm; nhựa gắn để trát kín; chất cách điện, cách nhiệt; 
vật liệu cách ly dùng cho ray đường sắt; chất cách điện cho ống dẫn điện; chất cách điện 
cho dây cáp; bìa cứng amiăng; cao su tổng hợp; cao su lỏng; van bằng cao su ấn độ hoặc 
sợi đã lưu hoá; nắp van bằng cao su; vòng bằng cao su; sơn cách điện, cách nhiệt; vécni 
cách điện, cách nhiệt; latec [cao su]; băng cách điện, cách nhiệt; dải băng dính không 
dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; tấm amiăng; tấm viscô không dùng để 
bao gói; tấm xenluloza tái sinh, không dùng để bao gói; dầu cách điện, cách nhiệt; dầu 
cách điện dùng cho máy biến thế; vật liệu để bít kín; vật liệu lót phanh, bán thành phẩm; 
vật liệu cách âm; vật liệu để cách ly; vật liệu chịu lửa để cách ly; vật liệu đệm lót bằng 
cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe; vật liệu không dẫn điện để 
giữ nhiệt; vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt của nồi hơi; chế phẩm bịt kín dùng cho mối 
nối; vật liệu lọc [bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; vật liệu tổng hợp để 
ngăn cản sự phát xạ nhiệt; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; ống bọc ngoài 
bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; bao bì amiăng; dây bằng chất; dẻo dùng để hàn; 
sợi bằng chất dẻo, không dùng trong ngành dệt; sợi bằng cao su, không dùng trong ngành 
dệt; sợi đàn hồi, không dùng trong ngành dệt; nút bằng cao su; đế amiăng; găng tay để 
cách ly; chất dẻo bán thành phẩm; thạch cao để cách ly; màng bằng chất dẻo không dùng 
để bao gói; màn chống loá cho cửa sổ [màng sẫm màu]; tấm phủ amiăng; vỏ bọc để cách 
âm; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho nông nghiệp; vải amiăng; nút bằng cao su; vật liệu 
đệm lót khớp nối giãn nở; đệm lót dùng cho khớp ly hợp; vòng đệm bằng cao su hoặc 
bằng sợi lưu hoá; đệm lót; dải đệm lót đùng để bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước 
mưa hoặc gió; vòng đệm ống; cao su hoà tan; mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa acrylic 
[bán thành phẩm]; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; đầu nối không bằng kim loại dùng 
cho ống; hợp chất chống ẩm cho các toà nhà; len thuỷ tinh để cách ly; sợi thuỷ tinh để 
cách ly; vải dệt amiăng; vải dệt từ sợi thuỷ tinh dùng để cách ly; vải dệt để cách ly; bao bì 
không thấm nước; gioăng bằng cao su để vặn chặt nắp bình; lá kim loại dùng để cách ly; 
khuôn bằng cao su cứng ebonite; phiến amiăng; bông khoáng để cách ly; màn chịu lửa 
bằng amiăng; ebonit (cao su cứng).   

 

Nhóm 19: Alabat (thạch cao mịn); khung cửa, không bằng kim loại; khung cửa sổ, không 
bằng kim loại; xi măng amiăng; nhựa đường; xà, không bằng kim loại; lan can không 
bằng kim loại; nhà gỗ tạm; bê tông; nhựa rải đường (bitum); giấy xây dựng; chất liên kết 
cho việc làm than bánh; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; kính màu dùng cho cửa sổ; 
dạ phớt cho xây dựng; cổng, không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; vải địa kỹ thuật không 
dệt dùng cho xây dựng; thạch cao; vữa dùng cho xây dựng; đất sét làm đồ gốm; đất sét 
làm đồ gốm [nguyên liệu thô]; đất để làm gạch; đất sét là vật liệu xây dựng; sỏi; sỏi dùng 
cho bể cá; đá hoa cương; cửa xếp, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại, dùng 
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trong xây dựng; hắc ín than đá; ván lớp mái; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; 
gỗ dán; gỗ để làm đường gờ, chỉ; đường thông hơi của ống khói, không bằng kim loại; 
bức mành, không bằng kim loại; bã mía nén, ép [vật liệu xây dựng]; đá vôi; vôi; tác phẩm 
nghệ thuật bằng đá; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; đá; sỏi cuội; 
đá nhân tạo; lau sậy, dùng cho xây dựng; khung nhà, không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng; khung nhà kính, không bằng kim loại; mái đua, không bằng kim loại; các tông 
dùng trong xây dựng [đã phủ nhựa đường]; tấm giấy bồi [làm từ bột gỗ], dùng cho xây 
dựng; bìa cứng dùng cho xây dựng; sân trượt băng [cấu kiện không bằng kim loại]; thạch 
anh; giếng chìm hơi ép cho việc xây dựng dưới nước; gạch; đá chịu lửa; gỗ ván thùng; cọc 
neo tàu, không bằng kim loại; cọc xi măng; vật liệu công trình xây dựng không bằng kim 
loại; công trình xây dựng có thể di chuyển được, không bằng kim loại; công trình xây 
dựng cao thẳng đứng không bằng kim loại cho mục đích truyền tải; dầm dọc [bộ phận của 
cầu thang gác], không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; nắp cống, 
không bằng kim loại; xilolit (bột magiê oxit) dùng cho xây dựng; bình chứa (buồng) nhỏ 
để phun sơn, không bằng kim loại; gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ xẻ; gỗ bán thành 
phẩm; cầu thang gác, không bằng kim loại; dãy bậc cầu thang, không bằng kim loại; vật 
liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; nhựa đường; vật liệu gỗ mỏng 
[dùng trong xây dựng]; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu để làm đường và phủ đường đi; 
vật liệu chịu lửa dùng cho xây dựng, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không bằng 
kim loại; hắc ín; đá phấn dạng thô; đá mác nơ chứa vôi; bề mặt trang trí bằng các mảnh 
vật liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; đá hoa cẩm thạch; bột đá đen; cổng 
vòm [xây dựng], không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; tấm che khe hở của mái, 
không bằng kim loại; tấm lát đường, không bằng kim loại; lớp che ngoài, không bằng kim 
loại, dùng trong xây dựng; đường gờ, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; đường 
gờ, không bằng kim loại, dùng cho mái đua; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; thanh mỏng lát 
trần nhà, không bằng kim loại; thanh mỏng [rui mè bằng gỗ, cấu kiện lắp ghép của nhà]; 
tấm gỗ lát; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; hàng rào chấn song, 
không bằng kim loại; hàng rào bảo vệ cho đường xá, không bằng kim loại; lưới mắt cáo, 
không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; khoáng chất olivine dùng cho xây 
dựng; ván khuôn, không bằng kim loại, để đổ bêtông; nhà kính di động, không bằng kim 
loại; bảng báo hiệu, không phản quang và không cơ giới, không bằng kim loại; ván sàn 
gỗ; vách ngăn, không bằng kim loại; lớp phủ, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; 
lớp phủ trần nhà, không bằng kim loại; rầm đỡ, không bằng kim loại; cát, trừ loại dùng 
cho lò đúc; cát dùng cho bể cá; cát mịn; sa thạch dùng trong xây dựng; bệ phóng tên lửa, 
không bằng kim loại; nền đúc sẵn, không bằng kim loại; tấm lát nền, không bằng kim 
loại; tấm lát sàn, không bằng kim loại; tấm lát mỏng, không bằng kim loại; tấm xi măng; 
vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; vật liệu lát bằng nhựa 
đường; khối lát, không bằng kim loại; vật liệu lát bằng gỗ; khối lát phát quang không 
bằng kim loại; đá giăm nện; vật liệu phủ trên cơ sở xi măng chịu lửa; đá phủ mặt đường 
đi; tấm lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu tráng bitum cho mái lợp, tấm lát sàn bằng 
nhựa vinyl; dải băng không bằng kim loại được ngâm trong dung dịch kết dính dùng trong 
xây dựng; giàn, khung làm bằng các vật liệu nhân tạo để đánh dấu đường đi, không bằng 
kim loại; ngưỡng cửa (cửa), không bằng kim loại; lie [đã ép]; giằng, không bằng kim loại; 
vữa dùng cho xây dựng; vữa amiăng; bể xây; thanh gỗ để ốp tường; ván cừ, không bằng 
kim loại; hắc ín dùng trong xây dựng; cửa chớp, không bằng kim loại; kính cửa sổ dùng 
trong xây dựng; thuỷ tinh alebat hoá; kính an toàn; hạt thuỷ tinh để đánh dấu đường đi; 
kính cách ly [xây dựng]; kính cửa sổ [trừ kính cho cửa sổ xe cộ]; kính tấm [cửa sổ], dùng 
cho xây dựng; mép gờ mái nhà; các sản phẩm đất nung, dùng trong xây dựng; đá khoáng 
xốp; gỗ dán ép; tấm cửa, không bằng kim loại; khuôn đúc, không bằng kim loại; ván trần 
gỗ; kho [xây dựng, không bằng kim loại]; thạch anh tự nhiên trong suốt; xi măng cho lò 
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luyện sắt; xi măng cho lò cao; xi măng magiê; xi măng dùng trong xây dựng; ngói lợp 
mái, không bằng kim loại; đá đen; phiến đá xám lợp mái; xỉ quặng [vật liệu xây dựng]; đá 
xỉ; lớp gỗ dán bề mặt; mành che [ngoài cửa] không bằng kim loại và vật liệu dệt; đá balat 
nung già; gỗ lát sàn; cấu kiện dài thẳng đứng, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; 
cấu kiện dùng để chống nước, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; cấu kiện bằng 
bêtông dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 35: Đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; đại lý thông tin thương mại; phân tích giá thành; cho thuê không gian quảng cáo; 
kiểm toán thương mại; quản lý tư liệu bằng máy tính; trưng bày sản phẩm; dịch vụ ghi 
chép lại các thông tin liên lạc; thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; thông tin về 
thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; khảo sát kinh doanh thương mại; 
nghiên cứu trong các lĩnh vực thị trường; tuyển dụng nhân sự; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; tư vấn về người lao động; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; dịch vụ tóm 
lược tin tức; cập nhật tài liệu quảng cáo; xử lý văn bản; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; trang trí quầy hàng; dịch vụ đánh giá kinh doanh; chuẩn bị bảng tiền lương; 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng 
cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dự báo kinh tế; bán đấu giá; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cho thuê máy 
và thiết bị văn phòng; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; cho thuê máy sao chụp; xuất 
bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; phân phát hàng mẫu; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo qua thư đặt hàng; quảng cáo trên truyền hình; sao 
chụp tài liệu; biên tập số liệu thống kê; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; điều 
tra thương mại; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; chuẩn bị các cột quảng 
cáo trên báo chí; kiểm tra tâm lý người lao động [phục vụ cho việc tuyển dụng]; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý quá trình đặt hàng; 
quan hệ công chúng; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ quản lý nhà thầu phụ 
(thương mại); dịch vụ sao chụp; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất kinh doanh cao. 

 
Nhóm 37: Rải nhựa đường; khoan giếng; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một 
phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; đắp lốp 
[lốp xe]; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; dịch vụ làm kín các công trình xây dựng; tẩy uế; diệt 
chuột; khai thác mỏ; đổ mực, dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; 
thông tin về lĩnh vực sửa chữa; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; dịch vụ tán đinh ri-
vê; đánh véc ni; tráng, mạ thiếc [mã 370080: re-tinning]; lắp đặt giàn giáo; lát đường; 
giám sát việc xây dựng công trình; chống gỉ; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; cho 
thuê thiết bị xây dựng; cho thuê các phương tiện xây dựng; dịch vụ hàn chì; dịch vụ nề; 
dịch vụ lợp mái che; sơn nội thất và ngoại thất; sửa chữa dưới nước; trát vữa; dịch vụ khai 
thác đá; bảo dưỡng và sửa chữa đèn mỏ đốt; sửa chữa bơm; phá dỡ các công trình xây 
dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; xây 
dựng đê chắn sóng (đập); xây dựng dưới nước; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; xây dựng; đóng tàu; dịch vụ 
làm tuyết nhân tạo; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt 
và sửa chữa lò đốt; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, 
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sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng bể bơi; làm sạch ống khói; sửa chữa và làm sạch nồi hơi. 
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(511)   Nhóm 17: Tấm đệm giảm xóc bằng cao su; amiăng; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; balata 

(chất cách điện); giấy amiăng; giấy cho tụ điện; giấy cách điện, cách nhiệt; nỉ amiăng; 
phớt cách điện, cách nhiệt; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; sợi cacbon trừ loại 
dùng trong ngành dệt; sợi amiăng; sợi đã lưu hoá; nhựa kết dùng để cách điện cho cáp 
ngầm; vật liệu dạng bọt xốp hỗ trợ cho việc cắm hoa [bán thành phẩm]; chất điện môi 
[cách điện]; phao ngăn chống ô nhiễm; nhựa gắn để trát kín; chất cách điện, cách nhiệt; 
vật liệu cách ly dùng cho ray đường sắt; chất cách điện cho ống dẫn điện; chất cách điện 
cho dây cáp; bìa cứng amiăng; cao su tổng hợp; cao su lỏng; van bằng cao su ấn độ hoặc 
sợi đã lưu hoá; nắp van bằng cao su; vòng bằng cao su; sơn cách điện, cách nhiệt; vécni 
cách điện, cách nhiệt; latec [cao su]; băng cách điện, cách nhiệt; dải băng dính không 
dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; tấm amiăng; tấm viscô không dùng để 
bao gói; tấm xenluloza tái sinh, không dùng để bao gói; dầu cách điện, cách nhiệt; dầu 
cách điện dùng cho máy biến thế; vật liệu để bít kín; vật liệu lót phanh, bán thành phẩm; 
vật liệu cách âm; vật liệu để cách ly; vật liệu chịu lửa để cách ly; vật liệu đệm lót bằng 
cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe; vật liệu không dẫn điện để 
giữ nhiệt; vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt của nồi hơi; chế phẩm bịt kín dùng cho mối 
nối; vật liệu lọc [bọt hoặc màng bằng chất dẻo bán thành phẩm]; vật liệu tổng hợp để 
ngăn cản sự phát xạ nhiệt; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; ống bọc ngoài 
bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; bao bì amiăng; dây bằng chất; dẻo dùng để hàn; 
sợi bằng chất dẻo, không dùng trong ngành dệt; sợi bằng cao su, không dùng trong ngành 
dệt; sợi đàn hồi, không dùng trong ngành dệt; nút bằng cao su; đế amiăng; găng tay để 
cách ly; chất dẻo bán thành phẩm; thạch cao để cách ly; màng bằng chất dẻo không dùng 
để bao gói; màn chống loá cho cửa sổ [màng sẫm màu]; tấm phủ amiăng; vỏ bọc để cách 
âm; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho nông nghiệp; vải amiăng; nút bằng cao su; vật liệu 
đệm lót khớp nối giãn nở; đệm lót dùng cho khớp ly hợp; vòng đệm bằng cao su hoặc 
bằng sợi lưu hoá; đệm lót; dải đệm lót dùng để bịt kín các khe hở ở cửa để tránh rò rỉ nước 
mưa hoặc gió; vòng đệm ống; cao su hoà tan; mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa acrylic 
[bán thành phẩm]; nhựa tổng hơp [bán thành phẩm]; đầu nối không bằng kim loại dùng 
cho ống; hợp chất chống ẩm cho các toà nhà; len thuỷ tinh để cách ly; sợi thuỷ tinh để 
cách ly; vải dệt amiăng; vải dệt từ sợi thuỷ tinh dùng để cách ly; vải dệt để cách ly; bao bì 
không thấm nước; gioăng bằng cao su để vặn chặt nắp bình; lá kim loại dùng để cách ly; 
khuôn bằng cao su cứng ebonite; phiến amiăng; bông khoáng để cách ly; màn chịu lửa 
bằng amiăng; ebonit (cao su cứng). 

 

Nhóm 19: Alabat (thạch cao mịn); khung cửa, không bằng kim loại; khung cửa sổ, không 
bằng kim loại; xi măng amiăng; nhựa đường; xà, không bằng kim loại; lan can không 
bằng kim loại; nhà gỗ tạm; bê tông; nhựa rải đường (bitum); giấy xây dựng; chất liên kết 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
760 

cho việc làm than bánh; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; kính màu dùng cho cửa sổ; 
dạ phớt cho xây dựng; cổng, không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; vải địa kỹ thuật không 
dệt dùng cho xây dựng; thạch cao; vữa dùng cho xây dựng; đất sét làm đồ gốm; đất sét 
làm đồ gốm [nguyên liệu thô]; đất để làm gạch; đất sét là vật liệu xây dựng; sỏi; sỏi dùng 
cho bể cá; đá hoa cương; cửa xếp, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại, dùng 
trong xây dựng; hắc ín than đá; ván lớp mái; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình; 
gỗ dán; gỗ để làm đường gờ, chỉ; đường thông hơi của ống khói, không bằng kim loại; 
bức mành, không bằng kim loại; bã mía nén, ép [vật liệu xây dựng]; đá vôi; vôi; tác phẩm 
nghệ thuật bằng đá; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; đá; sỏi cuội; 
đá nhân tạo; lau sậy, dùng cho xây dựng; khung nhà, không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng; khung nhà kính, không bằng kim loại; mái đua, không bằng kim loại; các tông 
dùng trong xây dựng [đã phủ nhựa đường]; tấm giấy bồi [làm từ bột gỗ], dùng cho xây 
dựng; bìa cứng dùng cho xây dựng; sân trượt băng [cấu kiện không bằng kim loại]; thạch 
anh; giếng chìm hơi ép cho việc xây dựng dưới nước; gạch; đá chịu lửa; gỗ ván thùng; cọc 
neo tàu, không bằng kim loại; cọc xi măng; vật liệu công trình xây dựng không bằng kim 
loại; công trình xây dựng có thể di chuyển được, không bằng kim loại; công trình xây 
dựng cao thẳng đứng không bằng kim loại cho mục đích truyền tải; dầm dọc [bộ phận của 
cầu thang gác], không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; nắp cống, 
không bằng kim loại; xilolit (bột magiê oxit) dùng cho xây dựng; bình chứa (buồng) nhỏ 
để phun sơn, không bằng kim loại; gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ xẻ; gỗ bán thành 
phẩm; cầu thang gác, không bằng kim loại; dãy bậc cầu thang, không bằng kim loại; vật 
liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; nhựa đường; vật liệu gỗ mỏng 
[dùng trong xây dựng]; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu để làm đường và phủ mặt đường 
đi; vật liệu chịu lửa dùng cho xây dựng, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại; hắc ín; đá phấn dạng thô; đá mác nơ chứa vôi; bề mặt trang trí bằng các 
mảnh vật liệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; đá hoa cẩm thạch; bột đá đen; 
cổng vòm [xây dựng], không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; tấm che khe hở của 
mái, không bằng kim loại; tấm lát đường, không bằng kim loại; lớp che ngoài, không 
bằng kim loại, dùng trong xây dựng; đường gờ, không bằng kim loại, dùng trong xây 
dựng; đường gờ, không bằng kim loại, dùng cho mái đua; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; 
thanh mỏng lát trần nhà, không bằng kim loại; thanh mỏng [rui mè băng gô, cấu kiện lắp 
ghép của nhà]; tấm gỗ lát; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; hàng 
rào chấn song, không bằng kim loại; hàng rào bảo vệ cho đường xá, không bằng kim loại; 
lưới mắt cáo, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại; khoáng chất olivine 
dùng cho xây dựng; ván khuôn, không bằng kim loại, để đổ bêtông; nhà kính di động, 
không bằng kim loại; bảng báo hiệu, không phản quang và không cơ giới, không bằng 
kim loại; ván sàn gỗ; vách ngăn, không bằng kim loại; lớp phủ, không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng; lớp phủ trần nhà, không bằng kim loại; rầm đỡ, không bằng kim loại; cát, 
trừ loại dùng cho lò đúc; cát dùng cho bể cá; cát mịn; sa thạch dùng trong xây dựng; bệ 
phóng tên lửa, không bằng kim loại; nền đúc sẵn, không bằng kim loại; tấm lát nền, 
không bằng kim loại; tấm lát sàn, không bằng kim loại; tấm lát mỏng, không bằng kim 
loại; tấm xi măng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; vật 
liệu lát bằng nhựa đường; khối lát, không bằng kim loại; vật liệu lát bằng gỗ; khối lát phát 
quang không bằng kim loại; đá giăm nện; vật liệu phủ trên cơ sở xi măng chịu lửa; đá phủ 
mặt đường đi; tấm lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu tráng bitum cho mái lợp, tấm lát 
sàn bằng nhựa vinyl; dải băng không bằng kim loại được ngâm trong dung dịch kết dính 
dùng trong xây dựng; giàn, khung làm bằng các vật liệu nhân tạo để đánh dấu đường đi, 
không bằng kim loại; ngưỡng cửa (cửa), không bằng kim loại; lie [đã ép]; giằng, không 
bằng kim loại; vữa dùng cho xây dựng; vữa amiăng; bể xây; thanh gỗ để ốp tường; ván cừ, 
không bằng kim loại; hắc ín dùng trong xây dựng; cửa chớp, không bằng kim loại; kính 
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cửa sổ dùng trong xây dựng; thuỷ tinh alebat hoá; kính an toàn; hạt thuỷ tinh để đánh dấu 
đường đi; kính cách ly [xây dựng]; kính cửa sổ [trừ kính cho cửa sổ xe cộ]; kính tấm [cửa 
sổ], dùng cho xây dựng; mép gờ mái nhà; các sản phẩm đất nung, dùng trong xây dựng; 
đá khoáng xốp; gỗ dán ép; tấm cửa, không bằng kim loại; khuôn đúc, không bằng kim 
loại; ván trần gỗ; kho [xây dựng, không bằng kim loại]; thạch anh tự nhiên trong suốt; xi 
măng cho lò luyện sắt; xi măng cho lò cao; xi măng magiê; xi măng dùng trong xây dựng; 
ngói lợp mái, không bằng kim loại; đá đen; phiến đá xám lợp mái; xỉ quặng [vật liệu xây 
dựng]; đá xỉ; lớp gỗ dán bề mặt; mành che [ngoài cửa] không bằng kim loại và vật liệu 
dệt; đá balat nung già; gỗ lát sàn; cấu kiện dài thẳng đứng, không bằng kim loại, dùng 
trong xây dựng; cấu kiện dùng để chống nước, không bằng kim loại, dùng trong xây 
dựng; cấu kiện bằng bêtông dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 35: Đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; đại lý thông tin thương mại; phân tích giá thành; cho thuê không gian quảng cáo; 
kiểm toán thương mại; quản lý tư liệu bằng máy tính; trưng bày sản phẩm; dịch vụ ghi 
chép lại các thông tin liên lạc; thăm dò dư luận; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; thông tin về 
thương mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; khảo sát kinh doanh thương mại; 
nghiên cứu trong các lĩnh vực thị trường; tuyên dụng nhân sự; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; tư vấn về người lao động; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; dịch vụ tóm 
lược tin tức; cập nhật tài liệu quảng cáo; xử lý văn bản; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; trang trí quầy hàng; dịch vụ đánh giá kinh doanh; chuẩn bị bảng tiền lương; 
tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng 
cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tỉện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dự báo kinh tế; bán đấu giá; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cho thuê máy 
và thiết bị văn phòng; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; cho thuê máy sao chụp; xuất 
bản tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; phân phát hàng mẫu; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo qua thư đặt hàng; quảng cáo trên truyền hình; sao 
chụp tài liệu; biên tập số liệu thống kê; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; điều 
tra thương mại; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; chuẩn bị các cột quảng 
cáo trên báo chí; kiểm tra tâm lý người lao động [phục vụ cho việc tuyển dụng]; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý quá trình đặt hàng; 
quan hệ công chúng; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ quản lý nhà thầu phụ 
(thương mại); dịch vụ sao chụp; dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất kinh doanh cao. 

 
Nhóm 37: Rải nhựa đường; khoan giếng; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một 
phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; đắp lốp 
[lốp xe]; lưu hoá lốp xe [sửa chữa]; dịch vụ làm kín các công trình xây dựng; tẩy uế; diệt 
chuột; khai thác mỏ; đổ mực, dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; 
thông tin về lĩnh vực sửa chữa; thông tin về xây dựng; dịch vụ xây, lát; dịch vụ tán đinh ri-
vê; đánh véc ni; tráng, mạ thiếc [mã 370080: re-tinning]; lắp đặt giàn giáo; lát đường; 
giám sát việc xây dựng công trình; chống gỉ; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; cho 
thuê thiết bị xây dựng; cho thuê các phương tiện xây dựng; dịch vụ hàn chì; dịch vụ nề; 
dịch vụ lợp mái che; sơn nội thất và ngoại thất; sửa chữa dưới nước; trát vữa; dịch vụ khai 
thác đá; bảo dưỡng và sửa chữa đèn mỏ đốt; sửa chữa bơm; phá dỡ các công trình xây 
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dựng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; xây 
dựng đê chắn sóng (đập); xây dựng dưới nước; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; xây dựng; đóng tàu; dịch vụ 
làm tuyết nhân tạo; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt 
và sửa chữa lò đốt; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện; bảo dưỡng bể bơi; làm sạch ống khói; sửa chữa và làm sạch nồi hơi. 

 
 

(210) 4-2014-25486 (220) 22.10.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.3.16; A5.3.13; A5.9.23; 5.9.19; 26.1.1; 

A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Tân 

Quíi  (VN) 

ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình 
Tân, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, quả tươi: đậu bắp xanh. 
 

 
(210) 4-2014-25642 (220) 23.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) APACER TECHNOLOGY INC.  (TW) 
1F., No. 32, Zhongcheng Rd., Tucheng 
Dist., New Taipei City 23674, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM); mô đun bộ 
nhớ truy cập ngẫu nhiên; bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (RAM động); mô đun bộ nhớ 
truy cập ngẫu nhiên động (mô đun RAM động); ổ đĩa cho máy vi tính; ổ đĩa cứng; ổ cắm 
USB; ổ đĩa cứng điện tử (ổ SSD); mô đun ổ đĩa cứng điện tử (mô đun SSD); vi mạch cho ổ 
đĩa cứng điện tử; bộ nhớ chớp [bộ nhớ máy vi tính]; thẻ nhớ chớp; thẻ nhớ; thiết bị hỗ trợ 
chức năng đa phương tiện cụ thể là thiết bị nghe nhạc cầm tay, thiết bị xem hình nổi; máy 
đọc và máy ghi đĩa quang; máy đọc và máy ghi âm dạng số; máy đọc và máy ghi hình 
dạng số; máy quay phim kỹ thuật số; khung ảnh điện tử; mạch tích hợp; bộ vi điều khiển 
(MCU) [bộ phận của thiết bị xử lý trung tâm cho máy vi tính]; thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, cụ thể là, đầu đọc thẻ nhớ, cáp nối thẻ nhớ, bộ chia cổng USB, thiết bị thu phát 
không dây USB, máy quay video có đầu cắm USB, chuột, thiết bị điều khiển dùng cho 
người thuyết trình, thiết bị truyền dữ liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu có kết nối mạng (NAS); 
phần mềm máy vi tính, cụ thể là phần mềm lưu trữ [ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính, cụ 
thể là phần mềm lưu trữ [có thể tải xuống được] ; hệ thống máy tính cho các thiết bị điện 
tử, cụ thể là, máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động, thiết bị máy tính cầm 
tay; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; điện thoại di động; thiết bị xử 
lý hình ảnh, cụ thể là, máy ảnh DV cỡ nhỏ, máy quay phim kỹ thuật số, máy quay phim từ 
xa; thiết bị sạc năng lượng, cụ thể là thiết bị sạc pin, thiết bị sạc qua USB, thiết bị sạc pin 
không dây, thiết bị sạc bằng năng lượng mặt trời; phụ kiện liên quan đến âm thanh/hình 
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ảnh, cụ thể là cáp truyền dữ liệu HDMI, tai nghe; thẻ nhớ ngoài cho bộ nhớ chớp; thiết bị 
viễn thông có dây và không dây, cụ thể là, điện thoại, điện thoại di động và máy tính xách 
tay; ổ cứng lưu trữ dữ liệu di động; loa; bộ định tuyến không dây; cổng kết nối mạng nội 
bộ; linh kiện của thiết bị cầm tay/di động, cụ thể là, vỏ đựng chuyên dụng cho điện thoại 
di động gắn ở thắt lưng, bộ thiết bị đàm thoại rảnh tay, tai nghe trong, tai nghe, thiết bị 
sạc pin; pin sạc dự phòng; thiết bị truyền dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2014-25675 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn không còn sống; chất chiết ra từ thịt, rau quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng, sữa và các 
sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn; nước canh thịt cô đặc; xúp, canh; thực phẩm chế 
biến từ cá; hạt đã chế biến; rau muối lên men [kim chi].  

 

Nhóm 30: Cháo. 
 
 

(210) 4-2014-25698 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH ASIA PACIFIC 

PROJECTS  (VN) 

64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).  
 

Nhóm 37: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. 
 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc xây dựng và tư vấn kỹ thuật có liên quan, kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-25699 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASIA PACIFIC 

PROJECTS  (VN) 

64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).  
 

Nhóm 37: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng.  
 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc xây dựng và tư vấn kỹ thuật có liên quan, kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng. 
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(210) 4-2014-25800 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH khám phá Bản 

Thể   (VN) 

Số 2b đường số 51, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn 
quản trị doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.   
 

 
(210) 4-2014-25801 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đen, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH khám phá Bản 

Thể   (VN) 

Số 2b đường số 51, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn 
quản trị doanh nghiệp; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.   

 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2014-25807 (220) 24.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.11 
(591) Xanh dương, xanh tím, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh ngọc, 
vàng, vàng nhạt, hồng nhạt, trắng. 

(731) Hợp tác xã bưởi năm roi Kế 

Thành   (VN) 

ấp Kinh Giữa 2, xã Kế Thành, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả bưởi năm roi tươi. 
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(210) 4-2014-25900 (220) 27.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) NSK LTD.   (JP) 
6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy móc và thiết bị; dịch vụ kiểm tra, làm sạch, 

vận hành băng chuyền máy và thiết bị, dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra máy và thiết bị; dịch 
vụ vận hành băng chuyền, kiểm tra, làm sạch bộ phận trục cuốn dát mỏng của máy và 
thiết bị sản xuất sắt thép; dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra bộ phận ổ bi của máy và thiết bị sản 
xuất sắt thép (bao gồm cả các dịch vụ: đo độ rung, phòng ngừa để an toàn, giám sát tình 
trạng, thử nghiệm độ không bị phá hủy của máy và thiết bị sản xuất sắt thép nêu trên); 
dịch vụ bảo dưỡng máy và thiết bị khai thác mỏ; dịch vụ bảo dưỡng bộ phận băng chuyền 
và bộ phận máy sàng rung của máy và thiết bị khai thác mỏ; dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra 
vòng bi của tàu xe chạy trên ray (bao gồm cả các dịch vụ: đo độ rung, phòng ngừa để an 
toàn, giám sát tình trạng, thử nghiệm độ không bị phá hủy của tàu xe chạy trên ray nêu 
trên); dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra động cơ của tàu xe chạy trên ray; dịch vụ bảo dưỡng, 
kiểm tra hệ thống lái bao gồm: hộp số, giảm tốc cho tàu xe chạy trên dịch vụ vận hành 
băng chuyền, kiểm tra, làm sạch bộ phận trục cuốn dát mỏng của máy và thiết bị sản xuất 
giấy; dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra vòng bi của máy và thiết bị sản xuất giấy (bao gồm cả 
các dịch vụ: đo độ rung, phòng ngừa để an toàn, giám sát tình trạng, thử nghiệm độ không 
bị phá hủy của máy và thiết bị sản xuất giấy nêu trên); dịch vụ kiểm tra, làm sạch bộ phận 
nén khí, bộ phận máy bơm, động cơ, hộp số cho máy móc và thiết bị hóa đầu, dịch vụ bảo 
dưỡng, kiểm tra ổ bi của các bộ phận nén khí, của bộ phận máy bơm, của động cơ, của 
hộp số cho máy móc và thiết bị của nhà máy hóa dầu (bao gồm cả các dịch vụ: đo độ 
rung, phòng ngừa để an toàn, giám sát tình trạng, thử nghiệm độ không bị phá hủy của 
máy móc và thiết bị hóa dầu nêu trên); dịch vụ bảo dưỡng và kiểm tra bánh răng của hộp 
truyền động của máy móc và thiết bị của nhà máy hóa dầu (bao gồm cả các dịch vụ: đo 
độ rung, phòng ngừa để an toàn, giám sát  tình trạng, thử nghiệm độ không bị phá huỷ của 
hộp truyền động của máy móc và thiết bị hoá dầu nêu trên dịch vụ làm sạch, kiểm tra bộ 
phận máy nén khí, bộ phận máy bơm, động cơ, hộp số cho máy móc và thiết bị phát điện; 
dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra ổ bi của bộ phận máy nén khí, của bộ phận máy bơm, của 
động cơ, của hộp số đối với máy móc và thiết bị phát điện (bao gồm cả các dịch vụ: đo độ 
rung, phòng ngừa để an toàn, giám sát tình trạng, thử nghiệm độ không bị phá hủy của 
máy móc và thiết bị phát điện nêu trên); dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra vòng bi hộp số của 
máy và thiết bị phát điện (bao gồm cả các dịch vụ: đo độ rung, phòng ngừa để an toàn, 
giám sát tình trạng, thử nghiệm độ không bị phá hủy của vòng bi hộp số của máy móc và 
thiết bị phát điện nêu trên); dịch vụ bảo dưỡng vòng bi, bánh răng gia tốc, máy phát điện 
vận hành bằng sức gió; dịch vụ đo độ rung, phòng ngừa để an toàn, giám sát tình trạng đối 
với vòng bi, đối với bánh răng gia tốc và đối với máy phát điện vận hành bằng sức gió; 
dịch vụ phòng ngừa để an toàn và giám sát tình trạng đối với việc kiểm tra, làm sạch, vận 
hành băng chuyền máy móc và thiết bị.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu; dịch vụ gia công vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người 
khác); dịch vụ mài và gia công trục cuốn dát mỏng của máy và thiết bị sản xuất sắt thép; 
dịch vụ gia công vòng bi cho tàu xe chạy trên ray (bao gồm cả các dịch vụ: đo độ rung, 
phòng ngừa để an toàn, giám sát tình trạng, thử nghiệm độ không bị phá hủy của việc lắp 
ráp nêu trên), dịch vụ gia công động cơ cho tàu xe chạy trên ray; dịch vụ gia công hệ 
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thông lái bao gồm: hộp số và giảm tốc cho tàu xe chạy trên ray; dịch vụ gia công trục 
cuốn dát mỏng của máy và thiết bị sản xuất giấy; dịch vụ gia công bộ phận máy nén khí, 
bộ phận máy bơm, động cơ và hộp số cho máy và thiết bị hóa dầu, dịch vụ gia công bộ 
phận máy nén khí, bộ phận máy bơm, động cơ và hộp số cho máy và thiết bị phát điện, 
dịch vụ phòng ngừa để an toàn và giám sát việc gia công vật liệu theo đơn đặt hàng (cho 
người khác).  

 
 

(210) 4-2014-25962 (220) 28.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.15.15 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 

Việt  (VN) 

209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: vật liệu trang trí nội ngoại thất: gỗ bán thành phẩm (xà, ván, 
ván ép); sàn gỗ; gỗ công nghiệp HDF; gỗ nhựa, tấm ván sàn (bằng gỗ tự nhiên, gỗ công 
nghiệp); gỗ dán; gỗ xẻ.  

 

 
(210) 4-2014-25983 (220) 28.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23 
(731) Nguyễn Sơn Hải  (VN) 

Số 238A đường Hoàng Văn Thụ, phường 
Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) trầm; nhang (hương) thắp; hương thơm để thắp; hương trầm 
dùng để cúng tế; trầm nụ dùng để thắp; trầm miếng dùng để thắp; hương liệu (tinh dầu). 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ đồng mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gốm sứ; mua bán đồ thờ cúng; 
mua bán đồ phong thủy; mua bán mỹ phẩm; mua bán trà (chè), cà phê. 

 
 

(210) 4-2014-25993 (220) 28.10.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.17.11; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ cà phê Trọng Thủy 

Roma  (VN) 

39 đường 368, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà 
phê.  
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(210) 4-2014-26079 (220) 28.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(731) TUNG LOK MILLENNIUM PTE LTD  

(SG) 
1 Sophia Road #05-03 Peace Centre 
Singapore 228149  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi, cụ thể là phong bì, bao nhỏ bằng giấy hoặc chất dẻo, cho mục đích bao 

gói, và túi cho lò vi sóng; bìa (văn phòng phẩm); ảnh chụp; tranh ảnh, sách mỏng; bưu 
thiếp; văn phòng phẩm; vật liệu dùng để viết; tập giấy viết; giấy viết; giấy gói/giấy bọc 
(văn phòng phẩm); túi bằng giấy hoặc chất dẻo cho mục đích bao gói; tấm lót cốc bằng 
giấy; khăn giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; tấm lót bằng giấy; biển hiệu bằng 
giấy hoặc bìa cứng; khăn trải bàn ăn bằng giấy; khăn bàn bằng giấy. 

 
Nhóm 21: Cốc vại để uống bia/ca uống bia; đồ trang trí bằng sứ; lót cốc không bằng giấy 
và không phải là khăn ăn; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; cốc/chén không bằng kim loại; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; bình 
đựng nước cho người đi du lịch; hộp đựng bữa ăn trưa; giá đỡ bảng thực đơn; ca, không 
bằng kim loại quý; đồ sứ để chứa đựng; bộ đồ ăn, (ngoại trừ dao, dĩa và thìa) không bằng 
kim loại quý; tất cả trong nhóm 21. 

 
Nhóm 25: Tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu, bao 
gồm mũ lưỡi trai và mũ; quần áo, bao gồm áo choàng ngoài; áo vét; áo nịt len; áo gilê/áo 
lót/áo chẽn không tay và áo thun ngắn tay; đồ đi chân; ca vát; khăn quàng cổ; đồng phục. 

 
Nhóm 29: Bữa ăn và món ăn tươi hoặc đông lạnh được chuẩn bị sẵn bao gồm hoặc được 
làm chủ yếu từ thịt, bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá, thịt cừu, thịt bê, và hải sản, bao 
gồm cả vây cá mập, thịt cua, bào ngư và các loại động vật có vỏ (tôm, cua, sò, hến); món 
Dim Sum Trung Quốc là loại thực phẩm được làm từ thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá, hải sản 
và/hoặc rau củ trong nhóm 29; vây cá mập; súp/canh/cháo; bữa ăn và món ăn chay được 
làm từ rau củ quả; sa lát rau củ, gái cá (món yu sheng); thịt lợn thái miếng mỏng nướng 
(món bak kwa); hạt đậu nành đã bảo quản và sấy khô cho thực phẩm (bao gồm váng đậu 
phụ); bữa ăn được chuẩn bị sẵn bao gồm hoặc được làm chủ yếu từ đậu phụ;  thực phẩm 
ăn nhanh được làm từ các nguyên liệu trong nhóm 29; món tráng miệng, bao gồm món 
tráng miệng trên cơ sở sữa nhân tạo, món tráng miệng được ướp lạnh làm từ trứng, sữa 
đậu nành, sữa và trái cây; món tráng miệng từ kem (sản phẩm sữa), món tráng miệng từ 
bơ sữa, món tráng miệng có các hương vị được làm từ trứng, sữa đậu nành, sữa và trái cây, 
món tráng miệng từ trái cây, món tráng miệng từ sữa, món tráng miệng từ đậu nành, món 
tráng miệng từ sữa chua. 

 
Nhóm 30: Bột hạnh nhân; đồ uống bao gồm trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la và đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ gia vị; bánh 
kẹo, bao gồm bánh kẹo đường và bánh kẹo hạnh nhân; bánh ngọt, bao gồm bánh trung 
thu; bánh quy, bao gồm bánh quy dừa (bánh juey bankit); bánh tạc, bao gồm bánh tạc vị 
dứa; đồ trang trí có thể ăn được cho bánh ngọt được làm từ kẹo, sô cô la, bánh kẹo, bánh 
quy (cookies), bánh quy (biscuits) và bột đậu nành; hương liệu cho bánh ngọt, trừ tinh 
dầu; bánh gạo, bao gồm bánh gạo dùng cho tết âm lịch (bánh nian kau); thực phẩm mặn 
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được chuẩn bị sẵn chủ yếu bằng bột (chiên hoặc hấp có chứa cà rốt, củ cải loại dài hoặc 
củ cải loại tròn); kẹo cho thức ăn; sô cô la; quế (gia vị); đinh hương (gia vị); sản phẩm ca 
cao; bánh kẹo dùng để trang trí cây Noel; bánh quy thường có hình tròn nhỏ, phồng lên 
lúc nướng; muối nấu ăn, bánh quy giòn; bột cà-ri (gia vị); bánh trứng; thực phẩm giàu tinh 
bột; kẹo mềm; thạch trái cây dạng kẹo bánh; gừng (gia vị); bánh gừng; thạch hoa quả 
(bánh kẹo); mì sợi; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bánh Patê (bánh nướng), kẹo lạc; 
bánh quy pơti bơ; bánh gatô nhỏ (bánh ngọt); bánh pizza; bánh putđing; bánh gạo; bánh 
mỳ kẹp nhân/bánh xăng đuých; gia vị; kẹo (không cho mục đích y tế); bánh nướng, bao 
gồm bánh nướng nhân thịt; nem cuốn/nem cuộn; nem cuộn với nhân là  tôm panđan; bánh 
crepe; bánh gạo nếp viên (có vừng, lạc và đậu đỏ); bánh bao nhỏ, bao gồm bánh bao nhỏ 
nhân thịt; bánh kếp; bánh gối; bánh để cuốn nem; bánh có vỏ được làm từ váng đậu; bánh 
bao gạo; bánh bao gạo nếp; bánh patê/bánh nướng, bao gồm bánh patê/bánh nướng nhân 
thịt; mì sợi/miến (sợi dẹt); nước xốt; bánh mỳ và bánh mỳ cuộn; bánh dim sum (bánh 
bao); thực phẩm ăn nhanh được làm từ bột mỳ hoặc gạo; bánh quy giòn làm từ gạo hoặc 
bột mỳ có vị hải sản, bao gồm tôm panđan, cua, mực và cá; bánh bao gạo (được nhồi thịt); 
bánh bao gạo nếp (được nhồi thịt). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ, bao gồm dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
căng tin, bao gồm dịch vụ căng tin; quán bán rượu nhẹ/quán cocktail; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống Trung Quốc; cho 
thuê ghế, khăn trải bàn, khăn ăn và đồ thủy tinh; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống bao gồm nhà hàng tự phục vụ. 

 

(210) 4-2014-26168 (220) 29.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Văn Phượng   (VN)

24 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2014-26170 (220) 29.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan   (VN) 

28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường; vỏ gối; vỏ nệm.   
 

Nhóm 35: Mua bán khăn trải giường, vỏ gối, vỏ nệm, nệm, bàn, ghế, bộ bàn ghế sa lông, 
gối bằng mút; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng.  
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(210) 4-2014-26171 (220) 29.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan   (VN) 

28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường; vỏ gối; vỏ nệm.   
 

Nhóm 35: Mua bán khăn trải giường, vỏ gối, vỏ nệm, nệm, bàn, ghế, bộ bàn ghế sa lông, 
gối bằng mút; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2014-26283 (220) 30.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.3.3; 26.3.4; A17.2.2 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Hiền  

(VN) 

Số 71 Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; kim cương; chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn). 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đồ trang sức, kim cương, đá quý); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-26300 (220) 30.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A5.5.21; A26.11.12; 2.9.1 
(731) Công ty TNHH dịch vụ công 

nghệ sinh học Mai Liên  (VN) 

114/15/12 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi. 
 

Nhóm 29: Nấm (nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mộc nhĩ) đã được bảo quản, sơ chế. 
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(210) 4-2014-26305 (220) 30.10.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 25.7.25; 5.5.23 

(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH trà hoa nghệ 

thuật Châu Anh  (VN) 

Số 18 khu phố 7 đường 3/4, phường 3, 
thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà hoa các loại. 
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2014-26324 (220) 30.10.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1 

(731) Công ty TNHH Phạm Gia Huỳnh  

(VN) 

8A/C2 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh mì; bánh put-đing (pudding); bánh xăng-uýt 
(sandwich).  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-26408 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.19 
(731) Công ty TNHH quốc tế 

VINALINKS  (VN) 

P802 tầng 8, tòa nhà Lotus, số 2 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy xay sinh tố, thiết bị làm bếp, làm vườn cụ thể là: máy cắt cỏ, 
máy bơm, máy rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện; điều hòa không khí, bình nước nóng (thiết bị cung 
cấp nước nóng), ấm điện; tủ lạnh; bếp ga; máy sấy tóc; nồi áp suất dùng điện, máy sưởi 
ấm; lò vi sóng; máy khử mùi nhà bếp, máy làm khô không khí; máy pha cà phê dùng 
điện; chảo rán dùng điện; máy hút ẩm; bình lọc nước uống; bếp điện từ; bếp hồng ngoại. 
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(210) 4-2014-26445 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  

(VN) 

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước có ga, nước giải khát không cồn. 
 
 

(210) 4-2014-26446 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  

(VN) 

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước có ga, nước giải khát không cồn. 
 

 
(210) 4-2014-26447 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  

(VN) 

685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước có ga, nước giải khát không cồn. 
 

 
(210) 4-2014-26454 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 25.5.1; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh học Thế Hệ Mới   (VN) 

Tòa nhà Elcom, số 15 phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón sinh học.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; vacxin dùng cho người và động vật; chế phẩm chống ký sinh trùng. 

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
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(210) 4-2014-26495 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7 
(731) Công ty TNHH Âm Thanh Số Sài 

Gòn  (VN) 

167/1/17 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng, dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện; thiết bị nướng, 
dùng điện; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp; nồi nấu không dùng điện; bình pha cà phê không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; đồ 
chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; dụng cụ cho mục đích gia dụng. 

 
 

(210) 4-2014-26516 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.21; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 
15.1.13 

(591) Xanh, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH QQC  (VN) 

P310 khối B, TTTM Savico Megamall, 
số 7-9 Nguyễn Văn Linh, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu các mặt hàng sau: vật liệu xây dựng, kính xây dựng, gạch ốp lát, xi măng, gạch xây 
dựng, ngói, đá xây dựng, cát sỏi.  

 
 

(210) 4-2014-26517 (220) 31.10.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Trang   (VN)

Lô A, 14b, khu công nghiệp Nghiệp 
Phước, xã Long Thời, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm cá tẩm bột; tôm cá rau củ xiên que; tôm cá mực đông lạnh; há cảo (thực 
phẩm chế biến được làm từ tôm thịt); xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ tôm thịt); 
chạo tôm. 
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Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kem; bánh mặn; bánh nướng; bánh dẻo; 
nem cuộn (chả giò). 

 

 
(210) 4-2014-26558 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thái Đạt  (VN) 

Số 70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước thải: hóa chất xử lý nước cất; hóa chất xử lý nước dùng 
trong công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm để lọc gạn.  

 

 
(210) 4-2014-26559 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thái Đạt   (VN) 

Số 70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước thải; hóa chất xử lý nước cất; hóa chất xử lý nước dùng 
trong công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm để lọc gạn.  

 

 
(210) 4-2014-26565 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Trực tuyến 365  (VN) 

Số 20, ngõ 5, phố Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ vật trang trí lưu động làm bằng gỗ cụ thể là: bể cá mini để bàn, bể cá trái 
tim, vườn cỏ mini.  

 

 
(210) 4-2014-26569 (220) 03.11.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Trần Tâm Hảo  (VN) 

Phòng 603, nhà B4, đường Hàm Nghi, 
khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng bạc; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo.  
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(210) 4-2014-26571 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH An Quân  (VN)

Tầng 6, tòa nhà HH3, khu đô thị mới Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2014-26572 (220) 03.11.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; 2.3.5; A2.3.17; 25.5.25 

(591) Hồng nhạt, hồng, đen, đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công Ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thành Đạt  

(VN) 

654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-26573 (220) 03.11.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; 2.3.5; A2.3.17; 5.5.3 

(591) Vàng nhạt, hồng, đen, đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công Ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thành Đạt  

(VN) 

654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-26641 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng  (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn. 
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(210) 4-2014-26642 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng   (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn. 
 

 
(210) 4-2014-26643 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng   (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Sơn cách điện, sơn cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2014-26644 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng   (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn.  
 

 
(210) 4-2014-26645 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng    (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn.  
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(210) 4-2014-26646 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng    (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn.  
 

 
(210) 4-2014-26647 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng    (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn.  
 

 
(210) 4-2014-26648 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng    (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn.  
 

 
(210) 4-2014-26649 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Hải 

Phòng    (VN) 

Số 12 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Nhựa alkyd resin dùng để sản xuất sơn.  
 

 
(210) 4-2014-26666 (220) 03.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá đậm, vàng, đen, xanh, biển, 

hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Tân Đại Khánh  (VN) 

Lô I8-I9 đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in bao bì.  
 

Nhóm 16: ống lõi giấy; bao bì giấy; ống bằng bìa cứng.  
 

 
(210) 4-2014-26702 (220) 04.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 1.15.11; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

thẫm, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, hồng, 
xanh tím. 

(731) Công ty TNHH tissue Linh An  

(VN) 

Số nhà 25A, ngõ 236, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bìa cactông, giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2014-26706 (220) 04.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và đầu tư Tân Gia Linh   (VN) 

P501 số 147 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, động cơ xe máy và phụ tùng xe máy, 

động cơ xe máy điện và phụ tùng xe máy điện, động cơ xe đạp điện và phụ tùng xe đạp 
điện.  
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(210) 4-2014-26783 (220) 04.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.20; 5.7.3; A18.4.2 
(591) Vàng cam, đỏ, trắng, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH giao nhận quốc 

tế Niềm Tin  (VN) 

77/25 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-26860 (220) 05.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Thủ Đức  (VN) 

231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhiên liệu (xăng, dầu, gas), sắt, thép, xe máy, vật liệu xây dựng, đồ 
điện gia dụng (tivi, tủ lạnh, dàn karaoke, bếp điện).  

 

 
(210) 4-2014-26922 (220) 05.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 25.1.9 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh tím than, ghi, đen. 
(731) Trần Hữu Thịnh  (VN) 

Xóm Thày, thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2014-26941 (220) 05.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/272,178 05.05.2014 US 
(540) 

  

(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là, nhẫn, nhẫn ngón chân, vòng đeo tay, vòng cổ, vòng đeo 
sát cổ, vòng đeo cổ chân, trang sức cài đầu, ghim cài (đồ trang sức) và đồ trang sức cho cơ 
thể; đồng hồ đeo tay. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay, ví cầm tay, túi đeo vai, túi cầm tay cỡ lớn, ví đựng tiền xu, túi nhỏ 
cầm tay (không có quai), ba lô, túi dùng ở bãi biển, ví đựng tiền, túi đựng dụng cụ vệ sinh 
cá nhân, túi vải thô, túi nhiều ngăn đựng mỹ phẩm, hộp nhiều ngăn đựng mỹ phẩm, túi 
nhiều ngăn đựng đồ trang điểm, hộp nhiều ngăn đựng đồ trang điểm, túi đựng đồ trang 
sức. 

 

Nhóm 26: Phụ kiện và đồ trang trí cho tóc, cụ thể là dây chun buộc tóc và dây cố định 
kiểu tóc đuôi ngựa, kẹp tóc, băng buộc tóc, nơ cài tóc, trâm dài cài tóc, ruy băng cài đầu, 
kẹp tóc có răng, kẹp tóc bấm, dây xoắn trang trí tóc, trâm cài tóc có răng, kẹp tóc dạng 
ghim, cặp tóc, và lược dùng như đồ trang trí cho tóc. 

 
 

(210) 4-2014-26942 (220) 05.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/272,175 05.05.2014 US 
(540) 

  

(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và phụ kiện trang phục, cụ thể là váy liền, chân váy, áo, quần soóc, áo 
gilê, quần dài, quần âu, quần, áo len dài tay, áo hai dây, áo nỉ, quần nỉ, quần đùi, áo sơ mi, 
áo, áo khoác, áo vét, bộ quần áo vét, áo khoác dáng dài mặc bên ngoài, áo khoác dáng 
dài, quần ống bó, khăn choàng (dạng lớn, có thể quấn thành áo), khăn quàng vai, khăn 
quàng cổ, cà vạt, dải băng đeo chéo, quần áo bơi, găng tay, găng tay hở ngón, khăn quàng 
cổ dày, chụp tai giữ ấm, thắt lưng, tất da chân, tất ngắn cổ; trang phục mặc bên trong, cụ 
thể là áo ngực (cho phụ nữ), quần áo lót mặc bên trong, quần lót, áo hai dây mặc lót bên 
trong (cho phụ nữ), váy mặc bên trong (quần áo lót), quần áo tạo hình cơ thể, cụ thể là áo 
hai dây, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, quần áo nịt tạo hình, áo liền quần, áo hai dây mặc 
lót bên trong (cho phụ nữ), và quần lót mặc bên trong (cho đàn ông), thắt lưng nịt quần 
tất, quần áo lót (eho phụ nữ), quần áo ngủ, bộ quần áo ngủ, áo choàng, váy ngủ; đồ đi ở 
chân, cụ thể là giày, giày cao cổ, dép và dép đi trong nhà; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ 
lưỡi trai và lưỡi trai. 

 
 

(210) 4-2014-26969 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/276,882 09.05.2014 US 
(540) 

  

(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.  
(US) 
6750 South 228th Street, Kent, 
Washington 98032, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên trong]; hộp thuốc cấp cứu khẩn cấp cá 
nhân [có chứa thuốc bên trong]; chế phẩm xua đuổi côn trùng, sâu bọ và chống nắng có 
chứa thuốc.  

 

Nhóm 08: Dao; dụng cụ cầm tay để đi cắm trại, cụ thể là dao bỏ túi, dụng cụ mở hộp, 
xẻng, mai, xẻng đánh cây, cưa, rìu, dao rùa, dao đánh cá, vồ, kìm, cờ lê, búa, tuốc nơ vít; 
vồ (dụng cụ cầm tay); dĩa; thìa; dụng cụ cầm tay đa năng bao gồm dao, dụng cụ mở hộp, 
tua vít, nhíp, cái giũa và kìm.  

 

Nhóm 09: Pin nguồn (năng lượng); dây đeo pin năng lượng; ắc qui dự phông; bộ sạc 
pin/ắc qui; bộ nạp dùng năng lượng mặt trời; bộ sạc USB; la bàn chỉ hướng; ống nhòm; bộ 
nguồn ắc qui di động; kính viễn vọng.  

 

Nhóm 11: Đèn LED; đèn pin (đên để soi sáng); đèn dùng trong các lán, trại; đèn pin dùng 
cho cắm trại, bóng đèn LED, bộ nạp điện dùng năng lượng ánh sáng mặt trời kết hợp với 
đèn; đế cắm điện kết hợp với đèn; lò dùng khi cắm trại; bếp lò có thể mang đi; đèn để soi 
sáng được đeo trên trán; đèn dây; vòi tắm sen di dộng; vòi tắm sen dùng khi cho cắm trại.  

 

Nhóm 18: Túi thể thao; túi đeo sau lưng; túi đeo vai; túi thể thao không thấm nước; túi 
của người đưa thư; túi xách học sinh; túi du lịch; ba lô; túi xách đi chợ; ba lô đa năng; túi 
đeo hông; túi vải buộc dây để mang đồ; cặp xách tay để đựng tài liệu; túi mang đồ đa 
năng, ba lô để đựng đồ uống, cụ thể là ba lô bên trong có bình đựng chất lỏng dùng cho cá 
nhân đi kèm ống phân phối, đầu ngậm; túi du lịch nhỏ; túi lưới cho mua sắm; túi vải cho 
mua sắm; dây đai cho bộ yên cương; cặp đựng giấy tờ, tâi liệu; hành li (vali, túi); ba lô 
dùng hàng ngày; cặp da; túi xách tay; cái địu trẻ em; cái bọc ba lô; túi nhỏ để đựng vật 
dụng cá nhân, cụ thể là túi nhỏ để giữ chìa khóa, dầu thơm môi và các vật dụng cá nhân 
khác; các vật dụng để đi du lịch, cụ thể là túi để mỹ phẩm và đồ trang sức khi đi du lịch 
(chưa có đồ bên trong); túi đựng đồ tập thể dục thể thao; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; 
túi đựng đồ có bánh xe; ba lô cho người leo núi; gậy chống để đi bộ đường dài; gậy 
chống; dây đai, cụ thể là dây đai đeo vai bằng da thuộc và dây đai cho túi to; ba lô cho 
chó; vòng cổ cho chó; vòng cổ cho vật nuôi kiểng; dây dắt động vật bằng da thuộc; dây 
dắt chó bằng da thuộc; túi đựng bộ đồ vệ sinh và trang điểm-cá nhân (chưa có đồ bên 
trong); túi nhỏ đựng đồ vệ sinh và trang điểm khi đi du lịch (chưa có đồ bên trong).   

 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho cắm trại; túi ngủ có thể mặc được dùng cho cắm trại; miếng 
đệm cho túi ngủ; giường dùng khi đi cắm trại; bàn gấp được; đồ đạc đi cắm trại, cụ thể là 
ghế, bàn, giường, giường cũi, võng; giá mắc võng; đệm; đệm dùng khi cắm trại; miếng 
đệm để ngồi; gối; đệm hơi sử dụng khi đi cắm trại; lớp lót tháo ra được cho túi ngủ để đi 
dã ngoại; ghế gấp; giường gấp, bàn gấp; bộ nhà bếp để đi cắm trại, cụ thể là bộ nhà bếp để 
đi cắm trại có thể di chuyển được bao gồm chủ yếu là đồ đạc đi cắm trại (ghế, bàn giường, 
giường cũi, võng) và bộ giá đỡ gấp được dùng để đặt bếp và các vật dụng nấu ăn khi đi 
cắm trại, chậu để rửa vâ chạn cất giữ đồ; ghế đẩu; ghế, cụ thể là ghế dài nằm chơi. 

 

Nhóm 21: Thùng ướp lạnh trong ba lô; thùng ướp lạnh; thùng ướp lạnh mang đi được; ấm, 
bình; chảo rán; bộ cà mÌn bao gồm đĩa, bát, cốc và đồ chứa để cất giữ thức ăn; dụng cụ 
nấu ăn không dùng điện và các phụ kiện, cụ thể là giỏ kim loại dùng trong gia đình, dụng 
cụ đánh kem không sử dụng điện cho mục đích gia dụng, cái sàng (dụng cụ gia đình), bàn 
xẻng (dụng cụ nhà bếp), thìa trộn, muỗng có rãnh để chuẩn bị đồ ăn, muỗng để chuẩn bị 
và phục vụ đồ ăn uống; chai lọ đựng nước, cụ thể là chai lọ đựng nước (chưa có đồ bên 
trong) bằng nhôm, chất dẻo, và thép không gỉ; đồ đựng nước, cụ thể là bình; cốc; ca; ca 
cách nhiệt; dụng cụ pha câ phê dạng cốc không dùng điện; bình pha cà phê không dùng 
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điện; đũa; đĩa, bát; đồ đựng cất giữ thức ăn trong gia đình, túi cách nhiệt cho thực phẩm 
hoặc đồ uống dùng trong nhà; bộ đồ nấu nướng bao gồm ấm, bình, chảo, nắp và dụng cụ 
nấu ăn bao gồm dụng cụ dùng trong nhà bếp để nấu và chuẩn bị đồ ăn uống, cụ thể là dĩa, 
thìa, muỗng và cái kẹp; bộ dụng cụ pha rượu cốctai; bình dẹt đựng đồ uống; bát để đồ ăn 
và uống cho vật nuôi.  

 

Nhóm 22: Lều (mang đi được); lán trại bằng vải mang đi được; vòm che bằng vải; cửa lều 
để chắn mưa; lớp lót cho lều bằng vải; lớp che phủ cho lều bâng vải; tấm trải nền bằng vải 
để bảo vệ sàn lều; bộ sửa chữa lều gồm miếng vá và chất bịt kín; vải dầu; mái che bằng 
vải bạt; lán trại mang đi được; lều thu nhỏ dạng bao có khung bao bọc túi ngủ; lều che 
nắng; lều chắn gió; cái võng; bao tải [túi] bằng vải dùng để đóng gói đồ. 

 

Nhóm 24: Chăn du lịch; chăn dùng khi cắm trại; miếng lót để nhấc nồi nóng; khăn bằng 
vải; khăn bằng vải dùng đi cắm trại; chăn; chăn cho vật nuôi.  

 

 
(210) 4-2014-26975 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Vớ Việt  (VN) 

457 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2014-26982 (220) 06.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.1.1; 26.1.1; 3.4.1; A3.4.23 

(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH Thịnh Hoà  (VN)

GB6-GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; mũ trùm đầu (trang phục). 
 

 
(210) 4-2014-27069 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; A5.5.20; 5.9.17; 5.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Trương Quốc Trì  (VN) 

Bãi Giếng II, xã Cam Hải Tây, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-27083 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Khả 

Lợi  (VN) 

65 đường số 25, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy khắc la-de; máy cắt màng nhựa (vinyl/decal) dùng với máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2014-27084 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Khả 

Lợi   (VN) 

65 đường số 25, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy khắc la-de; máy cắt màng nhựa (vinyl/decal) dùng với máy vi tính. 
 
 

(210) 4-2014-27109 (220) 06.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.2; A2.9.15; 2.9.14; 25.1.25; 
25.1.9 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sắt mỹ 

thuật Đương Thời  (VN) 

123 đường K2, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt mỹ thuật xây dựng, cụ thể là: cửa chính, cửa sổ, ban công, cổng, cầu thang, 
hàng rào. 

 

Nhóm 20: Đồ trang trí nội ngoại thất bằng sắt, cụ thể là: bàn, ghế, giường, gương soi, giá kệ. 
 

Nhóm 21: Giá đèn nến. 
 
 

(210) 4-2014-27129 (220) 07.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.6; A25.7.8; 25.7.25 
(591) Ghi, trắng. 
(731) Phòng tranh CUC - CUC 

Gallery  (VN) 

A4703 Keangnam, E6 Phạm Hùng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục: giáo dục kiến thức về nghệ thuật Việt Nam và thế giới; đào tạo: đào 
tạo kỹ năng; giải trí: các hoạt động giải trí bổ trợ cho giáo dục và đào tạo; trình bày các 
tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hoá hoặc giáo dục: 
triển lãm các tác phẩm nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2014-27167 (220) 07.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Wellness 

International  (VN) 

38 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, nấm linh chi (đã được bảo quản).  
 

Nhóm 10: Máy móc thiết bị y tế (máy phun khí xung, máy X-quang, máy siêu âm, hệ 
thống nội soi, máy rửa phim, máy điện tim).  

 
Nhóm 30: Trà, cà phê, bánh kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước giải khát (đồ uống không cồn.)  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán hàng qua mạng, mua sắm online (các mặt hàng; mỹ 
phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế).  

 
Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng mềm, tổ chức các lớp học đào tạo ngắn hạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2014-27178 (220) 07.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần D&T Plus 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 8, nhà số 8, ngõ 31, phố Phương 
Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành quản lý kinh doanh; điều tra, khảo sát 

thương mại, giới thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm; xuất bản và soạn thảo các tài liệu 
quảng cáo; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ bán buôn bán lẻ 
thực phẩm.  
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Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; nghiên 
cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn; tư vấn, thiết kế và lập trình 

phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì website, trang điện tử.  
 

 
(210) 4-2014-27232 (220) 07.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS 
IDDS AB (FORMERLY CRAWFORD 

GROUP AB)  (SE) 
Box 171, SE-20121 Malmo, Sweden 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào; cửa an ninh; cửa công nghiệp; cửa cho tòa nhà; cửa nhà để xe; cửa 

cách ly (cách nhiệt, cách điện, cách âm); cửa sân vườn; cổng; các bộ phận và cấu kiện cho 
các sản phẩm nói trên bao gồm thân cửa, cánh cửa, thiết bị khóa không dùng điện, thanh 

nan (thanh lưới) cửa và xương cửa, bản lề, phụ kiện lắp ráp và lò xo (không dùng điện), 

khung niêm phong và khung bảo vệ; khung chất hàng, cụ thể là dùng cho việc lắp đặt bệ 
tải hàng; cơ cấu chất hàng, cụ thể là dùng cho việc thi công tại phần không gian mở của 

các công trình nhằm chất và dỡ hàng; bệ đỡ cho cầu; sàn nâng; cửa ra vào bằng kim loại; 

cửa cuốn; cửa sổ; cửa chớp; cửa gập; thanh nan cửa cuốn bằng nhôm; con lăn chống mài 
mòn thanh nan cửa cuốn; bu li cửa cuốn bằng kim loại (để đón và cuộn thanh nan cửa 

cuốn); cơ cấu mở cửa (không dùng điện); khóa cửa cuốn chống nâng (tất cả các sản phẩm 

nói trên hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng kim loại). 
 

Nhóm 07: Thiết bị điều khiển dùng cho việc mở cửa và vận hành bệ tải hàng (bộ phận của 
máy); thiết bị đóng và thiết bị mở cửa (bằng thủy lực và khí nén) [bộ phận của máy]; động 

cơ điện cho cửa, cổng và bệ chất hàng; thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất hàng hóa 

và cầu nâng để chất hàng cố định hoặc lưu động; động cơ dùng cho cửa cuốn. 
 

Nhóm 09: Khóa điện dùng cho cửa; hệ thống vận hành, điều khiển, và điều chỉnh chạy 

bằng điện dùng cho cửa và cổng; bộ phận cảm biến; hệ thống đèn tín hiệu (thiết bị báo 
hiệu); thiết bị kiểm soát và giám sát, cụ thể là dùng cho cửa và cổng công nghiệp, bệ chất 

hàng, sàn nâng, nhà kho chứa hàng, khu vực chất hàng và bãi chứa hàng hóa; bộ tích điện 

(bộ lưu điện); thiết bị cảm nhận vật cản (bộ cảm biến bằng điện); thiết bị điều khiển từ xa 
dùng cho cửa và cửa cuốn. 

 

Nhóm 19: Cửa ra vào; cửa an ninh; cửa công nghiệp; cửa cho tòa nhà; cửa nhà để xe; cửa 
cách ly (cách điện, cách nhiệt, cách âm); cửa sân vườn; cổng; các bộ phận và cấu kiện cho 

các sản phẩm nói trên bao gồm thân cửa, cánh cửa, thanh nan (thanh lưới) cửa và xương 
cửa, khung niêm phong và khung bảo vệ; khung chất hàng, cụ thể là dùng cho việc lắp đặt 

bệ tải hàng; cơ cấu chất hàng, cụ thể là dùng cho việc thi công tại các phần không gian 

mở của các công trình nhằm chất và dỡ hàng; bệ đỡ cho cầu; sàn nâng; cửa bằng nhựa; 
zoăng nhựa chống ồn (dùng cho cửa) (tất cả các sản phẩm nói trên chủ yếu là phi kim 

loại). 
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(210) 4-2014-27272 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/436569 28.10.2014 US 
(540) 

  

(731) MARION PARKE DESIGNS L.L.C.  
(US) 
2900 Thomas Avenue South, # 2218, 
Minneapolis, Minnesota 55416 USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc chân, cụ thể là dầu làm bóng móng và kem dùng cho chân 
(mỹ phẩm), và nước sơn móng.  

 

Nhóm 25: Giầy dép, giầy cho phụ nữ, bít tất, trang phục dệt kim, và miếng lót bên trong giầy.  
 

 
(210) 4-2014-27273 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/438938 29.10.2014 US 
(540) 

 

(731) MARION PARKE DESIGNS L.L.C.  
(US) 
2900 Thomas Avenue South, # 2218, 
Minneapolis, Minnesota 55416 USA   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc chân cụ thể là dầu làm bóng móng và kem dùng cho chân 
(mỹ phẩm), và nước sơn móng.   

 

Nhóm 25: Giầy dép, giầy cho phụ nữ, bít tất, trang phục dệt kim, và miếng lót bên trong 
giầy.  

 

 
(210) 4-2014-27293 (220) 10.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.5.16; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 3.7.17; 

A3.7.24; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 
(731) Đỗ Văn Dũng  (VN) 

Khu 2, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 16: Sách và các ấn phẩm gắn với nhãn hiệu Tâm thái. 
 

Nhóm 30: Các loại chè (trà) gắn với nhãn hiệu Tâm thái.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sách, ấn phẩm và chè gắn với nhãn hiệu Tâm thái. 
 

Nhóm 41: Đào tạo và tổ chức đào tạo các chương trình huấn luyện gắn với nhãn hiệu Tâm 
thái; xuất bản sách, ấn phẩm.  
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(210) 4-2014-27322 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Văn Phượng   (VN)

24 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2014-27327 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.5.1; 26.4.3; A26.11.9 
(731) Vườn ươm Doanh nghiệp Công 

nghệ cao Thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 

Tiểu khu K1-G3, đường D1, khu Công 
nghệ Cao, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh, kế toán, lập bảng thanh 
toán, lập các báo cáo thống kê kế toán, quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác, đánh giá kinh doanh, hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản lý 
kinh doanh, tư vấn nghiệp vụ thương mại, thông tin về thương mại, khảo sát kinh doanh, 
nghiên cứu về thương mại, tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản 
lý kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn tổ chức 
kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp, phân tích giá thành, 
giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, dịch vụ tổ chức lao động để đạt hiệu suất cao, tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ lập hoá đơn, tính toán 
đơn giá hàng hoá, dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh 
doanh, dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự, dịch vụ tóm lược tin tức, dịch vụ điểm tin, tổ chức 
hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, xử lý văn bản, quan hệ công 
chúng, tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng lao động, lập bản khai thuế. 

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính, môi giới, nghiệp vụ thanh toán tài chính, đánh giá tài 
chính, định giá tài chính, thông tin về tài chính, cho thuê văn phòng, tư vấn tài chính, 
quản lý tài chính, cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề, tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị, tổ chức và điều khiển 
hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp 
và tiến hành hội nghị chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến 
hành hội thảo [tập huấn], huấn luyện [đào tạo], tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí], khoá đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, dịch vụ về giáo dục và giảng dạy, tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục, hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục], dịch vụ phiên dịch, đào tạo thực hành [thao diễn], đào tạo thực hành [hướng 
dẫn thao tác thử], đào tạo lại nghề. 
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Nhóm 43: Cho thuê phòng họp. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, tư vấn về Sở 
hữu trí tuệ, quản lý quyền tác giả, dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý], dịch vụ 
giám sát sở hữu trí tuệ, dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2014-27337 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH SELLAN GAS  (VN)

Số 66B, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas. 
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, gas, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: gas, xăng dầu, khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2014-27380 (220) 10.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 1.3.1; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại T&T Việt Nam  (VN)

Đường 32, TDP Nguyên Xá, phường 
Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; marketing; xuất khẩu; 
nhập khẩu; kinh doanh các loại sản phẩm sau: khăn mặt, khăn tắm, khăn lau các loại, 
thảm chùi chân, chăn, ga, gối. 

 

 
(210) 4-2014-27412 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 26.1.5; 26.2.7 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH Đại Đoàn Gia  

(VN) 

Số 16 phố Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và các thiết bị 
liên quan; buôn bán thiết bị điện, điện tử; buôn bán xe đạp điện; kinh doanh (mua bán) 
phần mềm máy vi tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tra cứu dữ liệu trong 
máy vi tính cho người khác, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hoạt động 
thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, 
internet; hoạt động đặt hàng và bán hàng qua các phương tiện truyền thông, internet; hoạt 
động phân phối sản phẩm qua các phương tiện truyền thông, internet. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô. 

 

Nhóm 42: Lập trình phần mềm máy vi tính; dịch vụ cho thuê máy chủ; dịch vụ khôi phục 
dữ liệu máy vi tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-27413 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH Đại Đoàn Gia  

(VN) 

Số 16 phố Hoà Sơn, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và các thiết bị 

liên quan; buôn bán thiết bị điện, điện tử; buôn bán xe đạp điện; kinh doanh (mua bán) 
phần mềm máy vi tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tra cứu dữ liệu trong 
máy vi tính cho người khác, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hoạt động 
thương mại điện tử, bao gồm: hoạt động quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, 
internet; hoạt động đặt hàng và bán hàng qua các phương tiện truyền thông, internet; hoạt 
động phân phối sản phẩm qua các phương tiện truyền thông, internet. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ôtô.  

 

Nhóm 42: Lập trình phần mềm máy vi tính; dịch vụ cho thuê máy chủ; dịch vụ khôi phục 
dữ liệu máy vi tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-27461 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) UK00003080282 05.11.2014 GB 
(540) 

  

(731) CAMPBELLS SHORTBREAD (A 
SCOTS LAW PARTNERSHIP)   (GB) 
North Ancaster Square, Callander, 
Perthshire, FK17 8BL, United Kingdom  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh quy dẹt, bánh nướng giòn, bánh kẹo và các sản phẩm bánh mì.  
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(210) 4-2014-27521 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(731) Công ty TNHH DVK Châu á  (VN)

Số 89 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất. 
 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; trang trí 
cho bao bì. 

 

 
(210) 4-2014-27522 (220) 11.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; 5.7.1; 26.1.1

(591) Xanh lá, trắng. 
(731) Công ty TNHH DVK Châu á  (VN)

Số 89 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê tự phục 
vụ; khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-27523 (220) 11.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH DVK Châu á  (VN)

Số 89 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  
 

 
(210) 4-2014-27524 (220) 11.11.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.15; 1.15.15 

(591) Xanh lá, xanh dương, đen, nâu, xanh 
dương nhạt. 

(731) Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái  

(VN) 

60/6 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố  Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón có chứa nitơ; chế phẩm sinh học không dùng cho ngành y hoặc thú y; 
phân trộn ủ [phân compôt]; đất trồng trọt; phân bón dùng cho đất; chế phẩm làm màu mỡ 
đất; chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây; đất mùn; chất nền dùng để trồng trọt trừ 
đất [nông nghiệp].  

 

 
(210) 4-2014-27668 (220) 12.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.2.1; A1.1.12; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH Gia Phong   (VN)

518 hương lộ 2, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trục mút (mousse), trục hơi, mua bán hàng ngũ kim (mũi phay, mũi 
mài), mua bán nguyên liệu đánh bóng, mua bán vải nhám, giấy nhám, nỉ nhám, mua bán 
hàng kim khí diện máy cụ thể như: máy mài bằng hơi, máy mài trái - phải - ngang - dọc, 
máy mài vật liệu không phẳng. 

 

 
(210) 4-2014-27669 (220) 12.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 24.9.1; 26.1.1; 25.12.1; 1.15.5; 
25.1.25 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Gia Phong    (VN)

518 hương lộ 2, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ngũ kim như mũi phay, mũi mài, mua bán bàn chải kim loại, bàn chải 
ni lông, mua bán bánh cước kim loại, bánh cước ni lông, mua bán trục mài, trục hơi, mua 
bán dụng cụ cầm tay. 

 
 

(210) 4-2014-27741 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.5.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại, 

đầu tư và phát triển công 

nghệ Quốc Tế  (VN) 

Tầng 20 tòa nhà Charm vit, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; trại luyện tập thể thao; huấn luyện; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành (thao tác thử). 
 

 
(210) 4-2014-27760 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.13; 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Tím nhạt, tím đậm, vàng, trắng, đen, 

xanh cốm, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Khoa học Công 

nghệ Vĩnh Hòa  (VN) 

Xóm Đông Thành, xã Vĩnh Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo các loại. 
 

 
(210) 4-2014-27761 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.5.1; 5.7.3; 2.9.14 

(591) Tím nhạt, tím đậm, vàng, trắng, đen, 

xanh cốm, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Khoa học Công 

nghệ Vĩnh Hòa   (VN) 

Xóm Đông Thành, xã Vĩnh Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo các loại. 
 

 
(210) 4-2014-27780 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) PT. PACIFIC EASTERN COCONUT 

UTAMA  (ID) 

Lippo Cyber Park, Jl. Bulevard Gajah 

Mada No. 2038, Lippo Karawaci, 

Tangerang 15811, Indonesia 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống trên cơ sở trái dừa; nước dừa; đồ uống không 

cồn có bổ sung thạch dừa; nước ép trái cây; nước cốt dừa (đồ uống); nước ép dừa non.  
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(210) 4-2014-27803 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Công ty TNHH DHTC Đa Năng  

(VN) 

264 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và các loạị đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng, cụ thể là tuyển dụng lao động. 

 

Nhóm 36: Tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sữa chữa, lắp đặt, cụ thể là: các dịch vụ có liên quan đến việc xây 
dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công 
việc chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền phát cho các chương trình phát thanh hoặc truyền 
hình.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới 
du lịch.  

 

 
(210) 4-2014-27804 (220) 13.11.2014 

 

   

(441) 25.03.2015 
(540)   

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH Quan Sơn  (VN)

Số 179, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-27805 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23; 2.9.21; 2.9.22 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

đen, trắng, cam, xám. 
(731) Công ty TNHH Quan Sơn   (VN)

Số 179, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-27806 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 6.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

đen, trắng, cam, xám. 
(731) Công ty TNHH Quan Sơn   (VN)

Số 179, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-27823 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Trung Tín  

(VN) 

Tòa nhà Trung Tín, lô đất số 7, đường 
Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: đồ chơi, quần áo, giày dép, dụng cụ thể thao, 

mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, bánh kẹo, thực phẩm, văn phòng phẩm, các thiết bị ghi âm, ghi 
hình hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác, máy tính, thiết bị đi kèm của máy tính và các thiết 
bị khoa học công nghệ khác (điện thoại, máy nghe nhạc, máy ảnh), các thiết bị nấu 
nướng, thiết bị làm sạch, sấy khô bằng điện (như tủ lạnh, thiết bị làm lạnh, thiết bị điều 
hoà không khí, thiết bị chiếu sáng, lò nướng, lò vi sóng, chảo, xoong, nồi dùng điện, máy 
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sấy, thiết bị sấy), các dụng cụ dùng cho gia đình hoặc bếp nóc bằng điện (lược điện, bàn 
chải điện, thiết bị điện để thu hút và diệt côn trùng). 

 

 
(210) 4-2014-27832 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Vũ Văn Đại  (VN) 

Số 72, tổ 26, phố Thúy Lĩnh, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, hóa chất tẩy rửa, thực phẩm, nồi cơm điện, quạt 
điện, bếp điện, ổ cắm điện, dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2014-27833 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.23 
(731) KALTENBACH & VOIGT GMBH  

(DE) 
Bismarckring 39, 88400 Biberach a.d. 
Riss, Germany 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu tiến trình bệnh nhân; và 
thiết bị và phần mềm để giảng dạy nha khoa. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị nha khoa, cụ thể là bộ tay khoan và khẩu xoay góc, bộ dẫn 
động khí nén dùng điện cho dụng cụ nha khoa, động cơ dẫn động cho dụng cụ nha khoa, 
khớp nối dụng cụ nha khoa có động cơ, thiết bị khớp răng nha khoa, thiết bị hút chân 
không cho mục đích nha khoa, thiết bị hút nước bọt cho mục đích nha khoa; khớp nối nha 
khoa cho động cơ, dụng cụ và vòi cấp điện; máy khoan nha khoa; hệ thống ống mềm cho 
dụng cụ nha khoa; mối nối khớp trượt cho dụng cụ nha khoa, cần mềm và cứng cho dụng 
cụ nha khoa, trục truyền động, tua bin nha khoa; thiết bị và dụng cụ nha khoa, cụ thể là 
thiết bị xử lý hình ảnh vi tính, giũa ống chân răng, thiết bị kiểm soát dẫn động tay khoan 
cho nha sĩ và chuyên viên nha khoa, thiết bị dò răng sâu, khay cắn nha khoa và máy 
khoan nha khoa, dụng cụ nha khoa, cụ thể là dụng cụ khoan và dụng cụ mài cho dụng cụ 
nha khoa chuyên dụng và dụng cụ nha khoa quay được, cũng như mũi cắt của dao cho 
dụng cụ nha khoa và dụng cụ nha khoa chuyên dụng dao động; ghế và bàn khám nha 
khoa; hệ thống chăm sóc nha khoa bao gồm tay khoan nha khoa và thiết bị làm sạch; thiết 
bị điều trị nha khoa (ghế nha khoa); hệ thống thiết kế và chế tạo nha khoa vi tính 
(CADICAM) dùng để thiết kế hoặc sản xuất thiết bị nha khoa và phục hình, cụ thể là hệ 
thống thiết kế phục hình răng vi tính và thiết bị sản xuất vật liệu nha khoa vi tính (thiết bị 
nha khoa) và các vật liệu có thể gia công trên máy cho các sản phẩm kể trên, cụ thể là 
phôi và đĩa; dụng cụ và hệ thống ghi lại hình ảnh quang học cho mục đích nha khoa, cụ 
thể là dụng cụ và hệ thống có gắn camera nha khoa bên trong miệng để đo và ghi lại các 
thông số chuyển động và vị trí của hàm dưới đến hàm trên dùng cho việc phân tích. 
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(210) 4-2014-27834 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) KALTENBACH & VOIGT GMBH  

(DE) 
Bismarckring 39, 88400 Biberach a.d. 
Riss, Germany 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu tiến trình bệnh nhân; và 

thiết bị và phần mềm để giảng dạy nha khoa. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ và thiết bị nha khoa, cụ thể là bộ tay khoan và khẩu xoay góc, bộ dẫn 
động khí nén dùng điện cho dụng cụ nha khoa, động cơ dẫn động cho dụng cụ nha khoa, 
khớp nối dụng cụ nha khoa có động cơ, thiết bị khớp răng nha khoa, thiết bị hút chân 
không cho mục đích nha khoa, thiết bị hút nước bọt cho mục đích nha khoa; khớp nối nha 
khoa cho động cơ, dụng cụ và vòi cấp điện; máy khoan nha khoa; hệ thống ống mềm cho 
dụng cụ nha khoa; mối nối khớp trượt cho dụng cụ nha khoa, cần mềm và cứng cho dụng 
cụ nha khoa, trục truyền động, tua bin nha khoa; thiết bị và dụng cụ nha khoa, cụ thể là 
thiết bị xử lý hình ảnh vi tính, giũa ống chân răng, thiết bị kiểm soát dẫn động tay khoan 
cho nha sĩ và chuyên viên nha khoa, thiết bị dò răng sâu, khay cắn nha khoa và máy 
khoan nha khoa, dụng cụ nha khoa, cụ thể là dụng cụ khoan và dụng cụ mài cho dụng cụ 
nha khoa chuyên dụng và dụng cụ nha khoa quay được, cũng như mũi cắt của dao cho 
dụng cụ nha khoa và dụng cụ nha khoa chuyên dụng dao động; ghế và bàn khám nha 
khoa; hệ thống chăm sóc nha khoa bao gồm tay khoan nha khoa và thiết bị làm sạch; thiết 
bị điều trị nha khoa (ghế nha khoa); hệ thống thiết kế và chế tạo nha khoa vi tính 
(CADICAM) dùng để thiết kế hoặc sản xuất thiết bị nha khoa và phục hình, cụ thể là hệ 
thống thiết kế phục hình răng vi tính và thiết bị sản xuất vật liệu nha khoa vi tính (thiết bị 
nha khoa) và các vật liệu có thể gia công trên máy cho các sản phẩm kể trên, cụ thể là 
phôi và đĩa; dụng cụ và hệ thống ghi lại hình ảnh quang học cho mục đích nha khoa, cụ 
thể là dụng cụ và hệ thống có gắn camera nha khoa bên trong miệng để đo và ghi lại các 
thông số chuyển động và vị trí của hàm dưới đến hàm trên dùng cho việc phân tích. 

 

 
(210) 4-2014-27845 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Cần Giờ (Cagipharm)  (VN) 

Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-27846 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Cần Giờ (Cagipharm)  (VN) 

Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2014-27847 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Cần Giờ (Cagipharm)  (VN) 

Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2014-27872 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) UK00003057650 29.05.2014 GB 
(540) 

  

(531) 24.17.5 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hit; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  
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(210) 4-2014-27873 (220) 13.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 19.11.4; A11.1.11 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ sản xuất Vẹn Toàn  

(VN) 

17 đường D12, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng. 

 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng trong nông nghiệp, hóa chất dùng trong công nghiệp, 
hóa chất dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-27890 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần máy công 

trình Phúc Long  (VN) 

Tầng 3, số 869 Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị làm đất, cụ thể: máy ủi đất, máy hóc co bánh, máy xúc 
bốc, máy xới, máy hóc cào; máy móc và thiết bị vận chuyển đất, cụ thể: máy chất tải kiểu 
gầu, máy so, khoang hút của máy chất tải; máy xúc đào, máy khoan đường hầm; máy 
móc và thiết bị xây dựng, cụ thể: búa đập, xe lu có bánh, máy gia công nhựa đường 
(alphal), máy đặt đường ống. 

 

 
(210) 4-2014-27896 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/283,301 16.05.2014 US 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển nhạt, xanh nước biển, 

xanh nước biển đậm, da cam, trắng. 
(731) ALIGN TECHNOLOGY, INC.  (US) 

2560 Orchard Parkway, San Jose, 
California 95131, USA 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ chỉnh răng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chữa răng và 
chỉnh răng.  
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(210) 4-2014-27905 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) THERMOS L.L.C.  (US) 
475 N. Martingale Road, Suite 1100 
Schaumburg, IL 60173. United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 08: Nĩa, dao, thìa. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp, bao gồm ly, ca, cốc 
vại, chai, lọ, bình, hộp đựng thực phẩm, bình giữ nước nóng có vòi bơm, bình đựng nước 
(để ở bàn ăn), bình cà phê, bình trà, bát, bộ bát đĩa, đĩa, khay đựng thực phẩm, đồ chứa 
thực phẩm bao gồm hộp đựng thực phẩm; thùng ướp lạnh thực phẩm mang đi dã ngoại; 
hộp đựng bữa ăn trưa, bộ dụng cụ, túi bọc hộp, và túi đựng cả bộ hộp ăn trưa, tất cả thiết 
kế đặc biệt dùng riêng cho bộ hộp đựng bữa ăn trưa; túi cách nhiệt thích hợp để giữ các 
hộp chứa đựng thực phẩm và đồ uống, chăn, khăn, đồ dùng đi dã ngoại, đồ dùng học tập, 
sách, kính đọc sách, kính râm, điện thoại di động, ví, và các đồ gia dụng và đồ dùng cá 
nhân khác xếp gần nhau; dụng cụ ép cà phê (đồ dùng nhà bếp), cốc để pha trà; túi đá viên 
có thể đông lạnh lại dùng để thay thế túi giữ lạnh, và hộp để giữ lạnh thực phẩm và đồ 
uống. 

 
 

(210) 4-2014-27907 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.4.24; A1.1.10; 
A1.1.2 

(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)

159/9/12 Nguyễn Suý, phường Tân Quý, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Băng dán cá nhân: băng rốn để hỗ trợ băng bó, băng chân dán hỗ (phẫu thuật), 

băng để bó các khớp xương (dùng trong giải phẫu), băng đeo (do cách tay gẫy); bao cao 
su. 

 

 
(210) 4-2014-27918 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; 1.5.1 
(591) Xanh lam, cam, tím, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sài Gòn Vĩnh Khang  (VN) 

63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt, thép, gang . 
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Nhóm 07: Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đồ gỗ: máy ép gỗ, máy cưa bàn trượt, máy 
dán cạnh, máy bào cuốn, máy cắt gỗ, máy khoan gỗ, máy phay. 

 

Nhóm 19: Gỗ dán, ván gỗ xây dựng.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: tủ bếp, bàn, ghế, giường tủ, tủ hồ sơ, tủ quần áo, kệ tivi. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, thiết bị ngành nước.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt (cửa sổ, cửa ra vào).  
 

 
(210) 4-2014-27962 (220) 14.11.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 19.7.1; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh da trời, xanh nhạt, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tribeco Bình 

Dương  (VN) 

Số 8 đường 11, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát, nước ngọt (đồ uống); nước trái cây (đồ uống); nước ép trái cây 
(đồ uống); nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-27986 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.16; A5.1.5; A5.1.16 
(731) BUSIFIELD SDN. BHD.  (MY) 

No. 6-5 Level 5 Jalan SS6/6 Kelana Jaya, 
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); sắp xếp và tiến hành các cuộc hội đàm; sắp xếp và 
tiến hành hội nghị; sắp xếp và tiến hành các phiên họp; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội 
thảo; sắp xếp và tiến hành các lớp tập huấn; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội nghị 
chuyên đề; dịch vụ trường nội trú; dịch vụ thư viện lưu động; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
(giải trí); cung cấp các trang thiết bị chiếu phim; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo 
dục); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; khoá học đào tạo từ xa; dịch vụ lồng tiếng, dịch 
vụ biên tập băng hình; giáo dục tôn giáo; thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); 
huấn luyện viên thể dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ cho thuê sách; thư viện 
cho thuê; trình diễn các chương trình biểu diễn trực tiếp; dịch vụ trường quay; cung cấp 
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trang thiết bị cho nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc; trường mẫu giáo; tổ chức các 
cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa, 
công viên vui chơi giải trí; giáo dục thể chất; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình, sản xuất các chương trình biểu diễn; xuất bản sách; xuất bản văn bản (không 
bao gồm những bài quảng cáo); xuất bản các chương trình phát thanh và truyền hình; cho 
thuê phim chiếu bóng; cho thuê phim điện ảnh; cho thuê băng video; dịch vụ viết kịch 
bản; trại huấn luyện thể thao; dịch vụ giảng dạy; giải trí trên truyền hình; dạy học; dàn 
dựng băng viđêô; sản xuất phim viđêô.  

 
 

(210) 4-2014-27997 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E   (VN) 

341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng hình, đĩa nén, chương trình phần mềm máy tính cung cấp thông tin và 

hướng dẫn việc phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng liên cá nhân, kỹ năng lãnh đạo 
và kỹ năng bán hàng hiệu quả, các kỹ năng kinh doanh, quản lý thời gian và chương trình 
làm việc, truyền thông, đánh giá và đo lường tập thể và cá nhân, và phát triển chuyên môn 
và cá nhân; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); xuất bản phẩm về máy tính dưới 
dạng đọc được (xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được); xuất bản phẩm về máy móc 
dưới dạng đọc được (xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được). 

 
Nhóm 16: Sách hướng dẫn; tờ rơi; sách mỏng có bìa mềm; giấy báo (gửi cho khách hàng); 
tạp chí và xuất bản phẩm nói chung; tài liệu giảng dạy và đồ dùng giảng dạy (không kể 
máy móc) dùng cho mục đích này. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tái lập cơ sở kinh doanh; dịch vụ tư vấn, điều hành và tổ chức kinh 
doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo, giải pháp 
marketing, nghiên cứu, phân tích thị trường, quan hệ công chúng; tư vấn và tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại; tư vấn quản trị doanh nghiệp; dịch vụ kế toán. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, quản lý, đánh giá tài chính, tư vấn bảo hiểm; môi 
giới chứng khoán và kỳ phiếu; định giá, cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng; dịch 
vụ tư vấn, đánh giá thuế. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền các chương trình truyền thanh và truyền hình qua internet hoặc 
mạng thông tin khác, cụ thể là: tải lên; gửi; trình chiếu, hiển thị; đánh dấu; truyền thông 
tin điện tử; đoạn băng hình và đoạn băng thanh; cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu thông 
tin, hình ảnh, âm thanh qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, phần mềm thư điện tử và 
nhật ký trực tuyến qua internet; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến và trao đổi tin nhắn 
giữa những người sử dụng liên quan đến lĩnh vực chung; cung cấp dịch vụ thảo luận trực 
tuyến. 
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 
nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục; sắp xếp và tổ chức 
hội nghị về giáo dục; sản xuất các chương trình truyền hình, phát thanh và các chương 
trình trực tuyến. 

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, tư vấn kiến trúc; lập kế hoạch đô thị hoá; dịch vụ thiết kế 
đồ hoạ; tư vấn chuyển giao công nghệ; nghiên cứu khoa học; dịch vụ phát triển và ứng 
dụng khoa học vào cuộc sống. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý, hợp đồng cung cấp, trao đổi thông tin pháp lý; các 
thông tin chuyên ngành về các dịch vụ pháp lý và thực hành phát triển; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật. 

 

 
(210) 4-2014-28014 (220) 14.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) JIANGSU FARDIOR APPLIANCE CO., 

LTD.   (CN) 
Room 222-b, Building 4, No.5 
Hengsheng Road, Economic 
Development Zone, Gaochun District, 
Nanjing, Jiangsu, p.r. China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và hệ thống 
thông gió [điều hòa không khí]; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; quạt điện dùng cho cá nhân; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị 
sưởi ấm; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; lò nướng bánh mỳ; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; 
thiết bị nấu bếp lò bằng gaz [dụng cụ nhà bếp]; nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; nồi áp 
suất [nồi hấp] dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; thiết bị điện để làm sữa chua; máy 
ướp lạnh; quạt gió [điều hòa không khí]; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị sấy 
khô đồ giặt là, dùng điện; máy sấy tóc chạy bằng điện; hệ thống và thiết bị làm mềm 
nước; thiết bị khử trùng bát đĩa; thiết bị phân phối nước; thiết bị khử trùng; thiết bị và hệ 
thống làm lạnh.  

 

Nhóm 12: Đèn hiệu báo lùi cho xe cộ; ghế bảo hiểm trẻ em [trong xe cộ]; tấm phủ cho 
ghế xe cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô tô; xe đạp; xe 
đạp điện; khí cầu; xe lăn dùng cho người tàn tật; xe đẩy trẻ em. 

 

Nhóm 28: Thiết bị đồ chơi; đồ chơi; đồ chơi giáo dục trí thông minh; bàn cờ trò chơi; quả 
bóng cho trò chơi; thiết bị phục hồi cơ thể; máy đu dùng để luyện tập; xe đạp đặt cố định 
để luyện tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; bể bơi [đồ chơi]; đệm lót để bảo vệ [bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ hỗ trợ cổ tay [dụng cụ thể 
thao]; lưỡi gắn vào giày trượt băng; dụng cụ câu cá; dây đeo dùng cho người leo núi; xe 
trượt tuyết [dụng cụ thể thao]; đai lưng thể thao chuyên dụng; giày đi tuyết [liếp đi tuyết 
đeo vào đế giày].  
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(210) 4-2014-28045 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh lá, đen. 

(731) Công ty cổ phần Gia Bảo  (VN)

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy thấm, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, giấy vệ sinh, khăn 

lau bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2014-28062 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, đỏ, xám, bạc. 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Lê Hà Việt  (VN) 

19/4 Lam Sơn, phường 5, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại chất chống ẩm. 
 

 
(210) 4-2014-28123 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.7; 26.4.3; 26.3.23; A26.11.13 

(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Đại 

Phát   (VN) 

Tổ 1, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 09: ống luồn dây điện; chuông điện. 

 

Nhóm 11: Đèn bàn: đèn pin; đèn đường; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; quạt điện; quạt 

trần; bóng đèn huỳnh quang compact; máng đèn. 

 

Nhóm 21: Vợt bắt côn trùng dùng điện; máy bắt côn trùng dùng điện. 
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(210) 4-2014-28124 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Việt Chess  

(VN) 

Phòng 602, CT5, đơn nguyên 1, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, đào tạo; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ 
chức các giải cờ; dịch vụ tổ chức các sự kiện và triển lãm nhằm mục đích vui chơi, giải trí.  

 

 
(210) 4-2014-28148 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng đất. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sài 

Gòn - Đà Nẵng  (VN) 

61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản bao gồm mua, bán, chuyển nhượng, 
cho thuê bất động sản, tư vấn, quản lý bất động sản; đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng 
các dự án bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ xây dựng nhà và công trình kỹ thuật dân 
dụng khác, dịch vụ trang trí nội - ngoại thất; dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước, 
thoát nước và xử lý nước thải; dịch vụ lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hoá và 
vận chuyển hành khách đường bộ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề; dịch vụ tổ 
chức vui chơi, giải trí, thi đấu thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2014-28160 (220) 17.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.11.2; 26.1.2; A5.3.15 

(591) Đỏ, đen, xanh,vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 

Số 9, ngõ 32A, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-28161 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.7.25 
(731) INTERDESIGN, INC.   (US) 

30725 Solon Industrial Parkway, P.O. 
Box 39606, Solon, Ohio 44139 U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo bằng kim loại; móc treo bằng kim loại dạng hút chân không; móc 
treo bằng kim loại dạng dính; móc treo bằng kim loại bằng đinh vít, móc treo vòi hoa sen 
bằng kim loại dùng trong phòng tắm được bịt bằng giác hút; giỏ (bằng kim loại); giỏ bằng 
kim loại thường treo phía trên tủ bếp; móc bằng kim loại treo phía trên cửa.  

 

Nhóm 20: Móc treo rèm nhà tắm làm bằng kim loại; giá đỡ và giá để tạp chí; giá để tạp 
chí đóng phía trên bồn cầu; móc treo rèm nhà tắm; gương dùng để trang điểm; gương treo 
tường; bàn làm bằng kim loại; giá treo cà vạt; giá treo thắt lưng; giá để rượu; móc treo, cụ 
thế là móc treo quần áo và móc treo quần; gương chiếu sáng; gương chống mờ hơi nước; 
tấm lót bồn rửa; móc treo quần áo và đồ phụ kiện (không bằng kim loại); kệ treo dạng hút 
chân không, móc treo đạng hút chân không (không bằng kim loại); vật dụng chia ngăn để 
sắp xếp đồ dùng cho quầy hàng và ngăn kéo; vật dụng chia ngăn để sắp xếp đồ cho ngăn 
kéo; vật dụng chia ngăn để sắp xếp các loại gia vị; vật dụng chia ngăn để, sắp xếp dùng 
cho tủ lạnh và máy làm lạnh; móc treo bằng nhựa; vật dụng chia ngăn để sắp xếp nữ 
trang; giá để đồ đóng ở góc tường; kệ ba tầng; giá bằng kim loại để đồ đạc; giá bằng kim 
loại treo phía trên cửa;  

 

Nhóm 21: Vật dụng giữ xà phòng; vòi bơm và bộ phân phối bao gồm một vòi bơm kim 
loại và chai để phân phối xà phòng hoặc chất lỏng khác tại hoặc gần bồn rửa; bộ phân 
phối có vòi bơm để phân phối xà phòng hoặc chất lỏng khác tại hoặc gần bồn rửa; thanh 
treo khăn; thanh treo khăn đóng phía trên tủ có tính chất như thanh treo khăn được gắn 
vào tủ hoặc phía trên tủ; thanh treo khăn bằng nhựa dạng hút chân không; giá đỡ thìa; giỏ, 
dùng trong gia đình hoặc cho mục đích gia dụng; giỏ dạng hút chân không bằng nhựa và 
phi kim loại, cụ thể là giỏ treo dạng lưới để giữa bồn rửa đôi và giỏ dạng lưới gắn vào bồn 
rửa để hong khô bàn chải; vật dụng đựng và vật dụng để giấy vệ sinh phía trên bồn cầu; 
giá kim loại để giấy vệ sinh; vật dụng bằng kim loại để giấy vệ sinh; bàn chải và vật dụng 
đựng bàn chải dùng cho nhà vệ sinh; hộp đựng trà và bộ hộp đựng trà; cốc vại dùng để 
uống nước; vật dụng để bàn chải đánh răng; vật dụng để dao cạo râu; vật dụng kết hợp 
hộp đựng miếng bọt biển và bộ phân phối xà phòng có vòi bơm; vật dụng hút đùng để 
thông tắc ống nước; mặt xoay dùng cho bàn chải có mặt bàn xoay được dùng cho bếp và 
hộ gia đình và khay tròn có nhiều ô; vật dụng để khăn giấy; giỏ đựng rác; giỏ dạng hút 
chân không dùng cho gia đình hoặc hộ gia đình; chổi cao su; vật dụng để đồ tắm; vòng 
đánh dấu khăn ăn; lót cốc không làm bằng giấy và không phải là khăn ăn; vật dụng đựng 
miếng bọt biển; giá để khăn; giá treo khăn; chai lọ rỗng; dụng cụ chứa đồ ăn hoặc đồ 
uống dùng cho hộ gia đình và bếp; vật dụng đựng đồ dẹt (ở bàn ăn, như dao, nĩa, thìa, đĩa 
nông lòng); vật dụng để phơi ráo nước dùng cho bồn rửa; tấm làm ráo nước; khay cho bồn 
rửa; hộp đựng giấy ăn bằng kim loại; hộp nhựa và hộp đựng khăn giấy, đều dùng để đựng 
và chia khăn giấy. 
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(210) 4-2014-28166 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.21; 26.4.2; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sketch   (VN) 

26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 40: In ấn.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách, dịch vụ dịch thuật, nhiếp ảnh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế web.  
 

(210) 4-2014-28167 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.9; A25.7.21 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sketch   (VN) 

26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 40: In ấn.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách, dịch vụ dịch thuật, nhiếp ảnh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế web.  
 
 

(210) 4-2014-28168 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.9; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sketch   (VN) 

26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 40: In ấn.  
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Nhóm 41: Xuất bản sách, dịch vụ dịch thuật, nhiếp ảnh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế web.  
 
 

(210) 4-2014-28169 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.9; A25.7.21 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sketch   (VN) 

26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 40: In ấn.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách, dịch vụ dịch thuật, nhiếp ảnh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế web.  
 
 

(210) 4-2014-28170 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Sketch  (VN)

26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 40: In ấn. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ dịch thuật; nhiếp ảnh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế web. 
 
 

(210) 4-2014-28171 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH MTV Sketch  (VN)

26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh.  
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Nhóm 40: In ấn. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ dịch thuật; nhiếp ảnh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế web.  
 

 
(210) 4-2014-28182 (220) 17.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Health 

Beauty Corner  (VN) 

Tầng lửng, 54 Phan Đăng Lưu, phường 
5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; 
mặt nạ làm đẹp; nước hoa; dầu hoa hồng. 

 
 

(210) 4-2014-28206 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Huy Phát  (VN)

22 Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại bao gồm: cửa gió; sàn vào (ống kim loại dùng cho 
hệ thống thông gã và điều hoà không khí); panen cửa vào; cửa vào cáp; tấm panen xây 
dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho xây dựng, cụ thể là tấm ngăn luồng 
khí.  

 

Nhóm 35: Mua bán cửa gió; mua bán thiết bị tin học, thiết bị viễn thông và thiết bị hàng 
hải.  

 

 
(210) 4-2014-28212 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) TSUBAME E-TIME CO., LTD   (JP) 
3-11-6 Minamiiwakunicyo, Iwakunishi 
Yamaguchi, 7400034, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; các phụ tùng của xe đạp điện và xe máy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo xe đạp điện, xe máy điện, các phụ tùng 
của xe máy điện và xe đạp điện.   
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(210) 4-2014-28213 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.21; 26.1.2; 3.7.16; 26.13.25
(731) TSUBAME E-TIME CO., LTD   (JP) 

3-11-6 Minamiiwakunicyo, Iwakunishi 
Yamaguchi, 7400034, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; các phụ tùng của xe đạp điện và xe máy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo xe đạp điện, xe máy điện, các phụ tùng 
của xe máy điện và xe đạp điện.   

 

 
(210) 4-2014-28216 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Chín Tỷ  

(VN) 

307/16/19C đường số 10, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Tủ bằng sắt. 
 

 
(210) 4-2014-28280 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.3; 25.7.20; 26.3.23 
(591) Xanh lá mạ, da cam. 
(731) Công ty TNHH hương liệu và 

nguyên liệu thực phẩm 

Hoàng Anh  (VN) 

Lô B10, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương công nghiệp dùng cho sản xuất nước hoa, mỹ phẩm, nước khử mùi cho 
người và động vật, nước xịt phòng. 

 

Nhóm 05: Vitamin và chất dinh dưỡng dùng trong thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; 
chất bổ sung protein cho động vật. 

 

Nhóm 29: Dầu và chất béo dùng trong thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Hương liệu dùng trong thực phẩm và đồ uống (trừ tinh dầu), gia vị, thảo mộc 
dùng làm gia vị thực phẩm. 
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Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn vỗ béo, thức ăn tăng lực dành cho súc vật, 
động vật; men cho thức ăn động vật; chế phẩm vỗ béo động vật. 

 

 
(210) 4-2014-28283 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 3.3.15; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Mạch Gia Kim  

(VN) 

1A, đường 2A, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 24: Khăn ăn (không làm bằng giấy), chăn. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2014-28284 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 14.7.2; 1.15.23 
(591) Đen, vàng cam. 
(731) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) 
#202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-
gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-733, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để chứa khí ga; bình gia nhiệt bằng kim loại 
sử dụng khí ga; bình chứa khí ga bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí 
nén; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí lỏng; đồ chứa đựng bằng nhôm dùng cho 
khí lỏng; thùng bằng kim loại; titan; khuôn đúc titan hoặc hợp kim titan; titan và hợp kim 
titan; titan chưa tinh chế (bán thành phẩm); que kim loại dùng để hàn vảy; hợp kim để 
hàn; cọc móc buộc lều bằng kim loại; móc bằng kim loại dùng cho người leo/trèo; dây 
hàn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-28293 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86284594 19.05.2014 US 
(540) 

  

(731) FAIRFIELD INDUSTRIES 
INCORPORATED DBA 
FAIRFIELDNODAL  (US) 
1111 Gillingham Lane, Sugar Land, 
Texas 77478, U.S.A 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy và thiết bị thăm dò địa chấn. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ phân tích trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ; dịch vụ thiết kế thông số 
thu nhận địa chấn cụ thể là tạo mô hình hoặc lập sơ đồ thu thập dữ liệu địa chấn liên quan 
đến các hoạt động khoan mỏ. 

 

 
(210) 4-2014-28302 (220) 18.11.2014

  (441) 25.03.2015
(300) 86/289,791 22.05.2014 US
(540) 

  

(731) AMGEN INC.  (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn miễn dịch mãn tính, 

rối loạn viêm khớp và các rối loạn viêm mãn tính; chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh 
vẩy nến, viêm khớp vẩy nến và bệnh hen suyễn.  

 

 
(210) 4-2014-28303 (220) 18.11.2014

  (441) 25.03.2015
(300) 86/289,790 22.05.2014 US
(540) 

  

(731) AMGEN INC.  (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn miễn dịch mãn tính, 

rối loạn viêm khớp và các rối loạn viêm mãn tính; chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh 
vẩy nến, viêm khớp vẩy nến và bệnh hen suyễn. 

 
 

(210) 4-2014-28304 (220) 18.11.2014

  (441) 25.03.2015
(300) 86/289,781 22.05.2014 US
(540) 

  

(731) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trí rối loạn miễn dịch mãn tính, 

rối loạn viêm khớp và các rối loạn viêm mãn tính; chế phẩm dược dùng để điều trí bệnh 
vẩy nến, viêm khớp vẩy nến và bệnh hen suyễn.  
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(210) 4-2014-28320 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) 1. LIM AH BA @ LIM CHOO CHOON  

(MY) 
1198, Jalan Maklum, Sungai Dua, 
Butterworth 13800, Pulau Pinang, 
Malaysia 
2. LIM CHU TEK   (MY) 
1198, Jalan Maklum, Sungai Dua, 
Butterworth 13800, Pulau Pinang, 
Malaysia.  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là hộp đựng bút hoặc bút chì; chất dính (keo dán) cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng; hộp đựng tệp tài liệu (đồ dùng văn phòng); thước vẽ; 
ghim bản đồ (đồ dùng văn phòng, không bằng kim loại quý); tất cả đều thuộc nhóm 16.  

 

 
(210) 4-2014-28321 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.3.4; 26.3.3; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) FU WENZHOU (MR.)   (CN) 

Sunjia Team, Jiulong Village, Siduping 
Township, Yongding District, 
Zhangjiajie City, Hunan Province, China 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe chạy bằng điện; xe ôtô con; xe đạp; đường sắt cáp treo (toa cáp treo); xe 

đẩy trẻ em; lốp xe đạp; tàu thuyền; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2014-28323 (220) 18.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.2; 25.7.17; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng đất, vàng nhạt, 

cam, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN)

303/18/6 Hùng Vương, tổ 6 phường Trần 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa có bổ sung thêm trà (sữa là thành phần chủ yếu). 
 

Nhóm 30: Trà sữa. 
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(210) 4-2014-28344 (220) 19.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và chuyển giao công 

nghệ VINA  (VN) 

P505 - tầng 5, tòa nhà Indochina Plaza 
Hà Nội, số 241 Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán công nghệ, thiết bị, phần mềm, giải pháp phần mềm và giải pháp công 
nghệ thông tin phục vụ cho các dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện 
tử, thanh toán bằng thẻ, thanh toán tại điểm chấp nhận thanh toán; mua bán hàng hoá và 
dịch vụ thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, mua bán vật tư, thiết bị cho hệ 
thống máy giao dịch tự động (ATM), thiết bị thanh toán thẻ (POS), hệ thống thiết bị tự 
động hoá và các hệ thống thông tin; dịch vụ quảng cáo qua các phương tiện truyền thông 
điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; xuất nhập khẩu các sản phẩm: phần mềm 
tin học, thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và tin học; tư vấn thiết kế trong lĩnh vực 
quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Các dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng, tài chính (cụ thể gồm: dịch vụ thanh toán 
qua các phương tiện truyền thông điện tử, dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ 
tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử; dịch vụ xử lý các giao dịch thanh toán bằng 
thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử, dịch vụ chuyển tiền qua 
các phương tiện truyền thông điện tử, dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản cho khách 
hàng, thanh toán cước phí và chuyển khoản qua cac phương tiện truyền thông điện tử, 
dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính); dịch vụ ngân hàng 
tự động, dịch vụ mua bán tiền tệ; dịch vụ thu đổi tiền mặt và ngoại tệ; dịch vụ đại lý thu 
hộ cước (cước điện thoại, điện, nước, truyền hình cáp, internet, chuyển phát nhanh); dịch 
vụ cung cấp thông tin tài chính. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hoá; dịch vụ bưu chính (cụ thể gồm các dịch vụ 
chuyển thư từ, báo chí, bưu phẩm, bưu kiện). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng thanh toán điện tử; dịch 
vụ tư vấn đầu tư công nghệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực điện, điện tử, 
công nghệ thông tin (chỉ tư vấn về khía cạnh kỹ thuật, công nghệ); dịch vụ đưa ra các giải 
pháp phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho các dịch vụ thanh toán sử 
dụng các phương tiện truyền thông điện tử và thẻ thanh toán. 

 

 
(210) 4-2014-28360 (220) 19.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.24 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Quán Vy  (VN)

190/19 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn; dịch vụ quán cà phê giải khát; dịch vụ 
khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-28380 (220) 19.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.11; A3.7.24; 3.7.16; 2.9.1; 5.7.13; 
2.9.14; A2.9.15 

(731) Huỳnh Ngọc Phương Chân  

(VN) 

137/84 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống làm từ nước 
ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn; nước ép trái cây, nước 
quả ép; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống khai vị không có cồn  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa quả có 
cồn; rượu táo; chiết xuất trái cây (có cồn); rượu lê; rượu mùi. 

 

 
(210) 4-2014-28465 (220) 19.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tổng 

hợp và công nghệ Phúc Bình  

(VN) 

Cụm 4 xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: Camera giám sát, đầu ghi video kỹ thuật số, ống kính thay đổi tiêu cự 
cho camera giám sát, camera giám sát qua mạng, camera chống nước, camera quan sát 
ban đêm. 

 

 
(210) 4-2014-28498 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng, cam. 
(731) Công ty cổ phần Đông Tây Sài 

Gòn  (VN) 

163 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: cửa ra vào bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cửa sổ hai cánh không bằng kim loại; cửa, 
không bằng kim loại.  
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(210) 4-2014-28521 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Phước Sơn   (VN) 

40/8 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến, sơ chế. 
 

Nhóm 30: Hạt điều được chế biến thành bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu trữ hàng hoá; vận tải.  
 

 
(210) 4-2014-28523 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) MAKE-A-WISH FOUNDATION OF 
AMERICA   (US) 
4742 North 24th Street, Suite 400, 
Phoenix, Arizona 85016 USA   

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quĩ từ thiện.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ từ thiện, cụ thể là mang mơ ước, hy vọng đến cho trẻ em bị bệnh hiểm 
nghèo (dịch vụ xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu 
của cá nhân). 

 

 
(210) 4-2014-28541 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng. 
(731) Nguyễn Hữu Vinh  (VN) 

Tập thể Trường Đại học Sân khấu và 
Điện ảnh, tổ 22, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của động cơ cho xe cộ; vòng bi dùng cho xe cộ; cần khởi động cho xe máy. 
 

Nhóm 09: ắc quy điện dùng cho xe cộ; bộ phận đánh lửa điện cho xe; giàn âm thanh cho 
xe cộ; đồng hồ ghi cây số cho xe cộ; thiết bị lái tự động (dùng cho xe cộ). 
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Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí dùng cho xe cộ; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; thiết 
bị chiếu sáng cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ (phụ kiện của đèn); đèn pha xe ô tô. 

 

Nhóm 12: Động cơ điện dùng cho xe đường bộ; phanh đĩa cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; 
khớp ly hợp cho xe đường bộ; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; bánh răng truyền động 
cho xe đường bộ; bộ giảm thanh cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2014-28569 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nõn chuối, xám. 
(731) Công ty TNHH Sáng Tâm  (VN)

D05.3 tầng 6, chung cư An Phú, số 961-
965 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; cặp; túi; ví; ba lô; ô (dù); túi xách.  
 
 

(210) 4-2014-28574 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH Sáng Tâm   (VN)

D05.3 tầng 6, chung cư An Phú, số 961-
965 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Va li; cặp; túi; ví; ba lô; ô (dù); túi xách.  
 

Nhóm 24: áo gối; mÒn (chăn); drap (tấm trải phủ giường); khăn trải bàn; tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; túi ngủ [dạng chăn phủ].  

 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; găng tay; tất; dây thắt lưng [trang phục].  
 
 

(210) 4-2014-28575 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH Sáng Tâm  (VN)

D05.3 tầng 6, chung cư An Phú, số 961-
965 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; cặp; túi; ví; ba lô; ô (dù); túi xách.  
 

Nhóm 24: áo gối; mÒn (chăn); drap (tấm trải phủ giường); khăn trải bàn; tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; túi ngủ [dạng chăn phủ]. 

 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; găng tay [trang phục]; tất; dây thắt lưng [trang phục].  
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(210) 4-2014-28600 (220) 20.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ. 
(731) EDENRED  (FR) 

166-180 boulevard Gabriel PÐri, 92240 
Malakoff, FRANCE  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, phát triển, điều chỉnh và bảo trì phần mềm máy vi tính dùng 
cho việc quản lý và lập kế hoạch chi phí kinh doanh; dịch vụ tạo lập, lưu trữ và duy trì ứng 
dụng thương mại dựa trên cơ sở trang web có liên quan tới việc quản lý và lập kế hoạch 
chi phí kinh doanh; dịch vụ phần mềm hướng dịch vụ (SAAS) có tính năng phần mềm đo 
lường, phân tích, theo dõi, giám sát và quản lý chi phí kinh doanh; dịch vụ máy vi tính, cụ 
thể là dịch vụ ứng dụng phần mềm kinh doanh trực tuyến dùng trong việc quản lý và lập 
kế hoạch chi phí kinh doanh; dịch vụ cung cấp hệ thống nền và cổng trực tuyến dựa trên 
cơ sở trang web cho phép công ty và nhân viên quản lý và lập kế hoạch chi phí kinh 
doanh.  

 

 
(210) 4-2014-28614 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A25.7.4 
(591) Xanh lơ, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại xuất nhập khẩu 

Biển Bạc   (VN) 

Số 29/167/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học BIOLIN,  
 

Nhóm 05: Chất bổ xung cho thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm.  
 

 
(210) 4-2014-28704 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh rêu, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Long Thuận  

(VN) 

27/11 ĐT 743, khu phố Đông Chiêu, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí ga. 
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Nhóm 06: Bồn inốc. 

 

Nhóm 11: Bếp ga; máy hút mùi; lò vi sóng (viba); bếp điện; nồi cơm điện; nồi nấu ăn 

bằng inốc (dùng điện); nồi áp suất (dùng điện); chảo chống dính (dùng điện); ấm đun 

nước (dùng điện); máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, sử dụng điện dùng để 

tắm; chậu rửa chén bát (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh).   
 

Nhóm 17: ống nhựa dẻo. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng. 

 

Nhóm 20: Tủ kệ bếp; bàn ăn; bàn làm việc; tủ đựng đồ đạc; ghế ngồi; bồn nhựa.  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nhà bếp, hàng gia dụng, sản phẩm nội thất gồm: nồi cơm 

điện, chảo chống dính, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, nồi áp suất, ấm đun nước, bếp 

điện, lò nướng, lò vi sóng, bếp ga, bàn ghế, tủ, giường, kệ bếp, tủ chén, ghế so-fa, khí ga, 

đồ dùng inốc gồm: bàn ghế, kệ đụng đồ, nồi, muỗng/thìa, kim khí điện máy gồm: ti vi, 

máy điều hoà, máy giặt, dàn âm thanh nổi, loa, đĩa CD/VCD.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản (cao ốc), dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ quản lý 

cao ốc [bất động sản].  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng nhà ở; dịch vụ thi công xây dựng nhà xưởng; dịch 

vụ thi công xây dựng cao ốc; trang trí nội thất.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết khí ga.   
 

 
(210) 4-2014-28720 (220) 21.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Ringier Việt 

Nam  (VN) 

Số 12 đường Tôn Đản, phường 13, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử: thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, thông tin 

về thương mại, đại lý thông tin thương mại, dịch vụ cung cấp thông tin về thương mại trên 

website.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất 

động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao 

dịch bất động sản.  
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(210) 4-2014-28725 (220) 21.11.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A5.11.5; A26.11.12; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng, 

đỏ nâu, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 

219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh 

Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống không có cồn, cụ thể trà ô long; hỗn hợp đồ uống trà ô long có bổ 

sung chiết xuất nấm linh chi. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn có bổ sung chiết xuất nấm linh chi. 
 

 
(210) 4-2014-28772 (220) 21.11.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A1.1.2; A1.1.10

(591) Vàng, đỏ.

(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm thương mại Hoàng 

Khang  (VN) 

2A 107A, tỉnh lộ 10, ấp 2, xã Phạm Văn 

Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng: sữa. 
 

 
(210) 4-2014-28857 (220) 24.11.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 2.9.8; A26.11.12

(731) Công ty TNHH MÊLISA  (VN) 

16 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bột hạt điều. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn: sữa hạt điều, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
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(210) 4-2014-28921 (220) 24.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng và 

phát triển công nghệ Hồng 

Bắc  (VN) 

112 ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện 
Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 11: Các dụng cụ, thiết bị sử dụng năng lượng ga hoặc bioga như: đèn, bếp, tủ lạnh, 
bộ lọc khí. 

 

 
(210) 4-2014-28929 (220) 24.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH Minh Hương 

P.N.D   (VN) 

Số 2S, Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; găng tay (trang 
phục); cà vạt; thắt lưng (trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là các mặt hàng quần áo, hàng thời trang và phụ kiện 
thời trang. 

 

 
(210) 4-2014-28936 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tâm Mỹ  (VN)

Lô C cụm công nghiệp mở rộng Tây 
Nam thành phố Phủ Lý, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ,...) gương, khung ảnh. 
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; hoa nhân tạo. 
 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường. 
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(210) 4-2014-28956 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.15.1 

(731) Công ty cổ phần ECOLIFE Việt 

Nam  (VN) 

Số nhà 1B ngõ 198 phố Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bảng menu bằng kim loại; cột chắn bằng kim loại  

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; máy lọc 
nước cho gia đình.  

 

Nhóm 12: Xe chở rác bằng kim loại; 
 

Nhóm 16: Túi đựng rác; 

 
Nhóm 21: Thùng đựng rác; dụng cụ dọn vệ sinh; chậu rửa chén; xô, thùng; thùng đựng 

rác bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-28957 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 25.1.25; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, tím, lam tím. 

(731) Hộ kinh doanh Quán ăn Huế 

MI TAU  (VN) 

Số 52 đường Hai Bà Trưng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-29003 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ Ngữ á Châu   (VN)

91A Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén, đĩa; dung dịch vệ sinh nhà bếp; 

nước lau sàn; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế; chất khử mùi dùng cho người. 
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(210) 4-2014-29004 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Ca Tia  (VN) 

L1, quầy 38A, số 70-72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc và đá quý. 
 

 
(210) 4-2014-29006 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH Công nghiệp ắc 

quy Hải Phòng (HABACO., Ltd)  

(VN) 

Cụm 9, phường Quán Trữ, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy; pin.  
 

 
(210) 4-2014-29021 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) ECMI ITE ASIA SDN BHD   (MY) 

23-6, Subang Business Centre, Jalan USJ 

9/5Q, 47620 Subang Jaya, Selangor 

Darul Ehsan, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Sắp xếp triển lãm cho mục đích quảng cáo; sắp xếp triển lãm cho mục đích 

kinh doanh; sắp xếp triển lãm cho mục đích thương mại; sắp xếp triển lãm cho mục đích 

buôn bán; tiến hành triển lãm cho mục đích quảng cáo; tiến hành triển lãm cho mục đích 

kinh doanh; tiến hành triển lãm cho mục đích thương mại; tiến hành triển lãm cho mục 

đích buôn bán; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo và dịch vụ 

quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 

quảng cáo).  
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(210) 4-2014-29048 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh nhà và khách sạn Thái 

Bình  (VN) 

477 An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện, khách sạn. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức nghi lễ cưới, sự kiện hôn lễ (nghi lễ). 
 

 
(210) 4-2014-29066 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Mạng Việt Toàn 

Cầu  (VN) 

Số 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình và truyền dẫn, phát sóng; phát sóng 

truyền thanh, truyền hình không dây.  
 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình 
biểu diễn; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên truyền hình; dịch vụ đại lý bán vé xem 
phim, xem hoà nhạc (giải trí); dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2014-29067 (220) 25.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, cam. 
(731) Công ty cổ phần trang thiết 

bị y nha khoa Việt Đăng  (VN) 

Số 337/2/3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y tế, dụng cụ y khoa, máy móc thiết bị y tế; mua bán máy vi 

tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính; mua bán máy móc, trang thiết bị 
phục vụ cho ngành y nha khoa.  
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(210) 4-2014-29105 (220) 26.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

NETVIET DECOR  (VN) 

304F, Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện - nước, 
điều hòa không khí, hệ thống bơm, đồ gỗ; lắp đặt đồ nội thất, đồ ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2014-29141 (220) 26.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.23; 26.4.1 

(591) Xanh lá cây, đen, vàng chanh. 
(731) Đặng Thanh Nam  (VN) 

Số 5 ngách 168/1 phố Hào Nam, phường 
¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường học; 

sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ gồm: trường kỷ, đồ gỗ mỹ thuật. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: trang thiết bị nội thất đồ gỗ. 
 

 
(210) 4-2014-29189 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) PT. BERCA SPORTINDO  (ID) 
Jalan Cikini Raya No.95, Kelurahan 
Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta 
Pusat, Indonesia  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đeo lưng, túi thể thao; ba lô; cặp sắch; túi học sinh; cặp sách học sinh. 
 

Nhóm 25: Dép tắm; dép đi trong trong nhà tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; giày dùng ở 
bãi biển; giày ủng; giày ủng thể thao; mũ lỡi trai; quần áo; quần áo thể dục; quần áo bằng 
vải giả da; áo choàng ngoài; quần áo cho người đi xe đạp; giày đá bóng loại cao cổ; giày 
đá bóng loại thấp cổ; đồ đi chân; giầy tập thể dục; ủng lửng; mũ; mũ trùm đầu; áo vét; áo 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
824 

nịt len; quần áo làm bằng da; cơ cấu chống trợt dùng cho giày và ủng; quần áo may sẵn; 
dép; áp sơ mi; giày; dép đi trong nhà; bít tất ngắn cổ; giày thể thao; áo nịt len thể thao; 
giày cao cổ chơi thể thao; bít tất ngắn cổ; áo vá rơi; quần áo bơi; áo thun cộc tay (T-shirt); 
quần dài; quần bơi nam giới; quần áo chống thấm nước. 

 

 
(210) 4-2014-29205 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần máy và thiết 

bị phụ tùng công nghiệp P.M.G  

(VN) 

Số 2A, tổ 10, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phát điện, máy nén khí và thiết bị phụ tùng công nghiệp (cụ thể 

là: thiết bị lọc công nghiệp, dầu động cơ, tủ điện, động cơ điện và các thiết bị dùng trong 
mạch điện); mua bán máy và thiết bị thi công công nghiệp, cụ thể là máy khai khoáng, 
máy xây dựng.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy và thiết bị thi công công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-29206 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị kỹ

thuật và đồ chơi an toàn 

Việt Nam  (VN) 

Xóm 8, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi cụ thể là: đồ chơi giáo dục, đồ chơi an toàn làm bằng gỗ và 

nhựa dành cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-29223 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) CHEMOFORMA LTD.   (CH) 
Rheinstrasse 28-32 CH-4302 Augst, 
Switzerland  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và chất phụ gia cho động vật (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể 

là: chế phẩm vỗ béo động vật, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, cám tăng trọng vật nuôi, thức 
ăn tăng lực dùng cho súc vật, men cho thức ăn động vật.  
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(210) 4-2014-29244 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.3.20; A5.3.15; A5.5.21; 5.5.19; 25.1.6; 
25.1.25 

(591) Đen, trắng ngà, đỏ, nâu nhạt. 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa, tất cả được sản xuất theo công thức pha trộn của châu Âu. 
 

 
(210) 4-2014-29264 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A11.3.2; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương nhạt, 

xanh dương, xanh dương đậm, ghi xám, 
đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh  (VN) 

Lô C21/I đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống đóng bình. 

 

 
(210) 4-2014-29269 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.2; 26.4.2; 1.15.21 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đào tạo EDUTOP64  

(VN) 

Số 37 ngách 208/12 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phim hoạt hình; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.    
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Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, thương 
mại; sao chụp tài liệu; xử lý văn bản; dịch vụ đánh máy chữ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet, thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; cung cấp đường truyền phục vụ hội thảo từ xa.   

 
Nhóm 41: Giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa đào tạo từ xa; hệ 
thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến (tiếng Việt, tiếng Anh); hệ thống hội thảo trực tuyến; 
quản lý trường học trực tuyến; xuất bản ấn phẩm điện tử không tải xuống được; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-29270 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đào tạo EDUTOP64  

(VN) 

Số 37 ngách 208/12 Nguyễn Văn Cừ, Bồ 
Đề, Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phim hoạt hình; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm máy tính 

(ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.  
 

Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý giao dịch, chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet, thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; cung cấp đường truyền phục vụ hội thảo từ xa.  

 
Nhóm 41: Giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa đào tạo từ xa; hệ 
thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến (tiếng Việt, tiếng Anh); hệ thống hội thảo trực tuyến; 
quản lý trường học trực tuyến; xuất bản ấn phẩm điện tử không tải xuống được; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2014-29277 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Kinh Bắc  (VN) 

Nhà số 3, khu B1, ngõ 38 đường Xuân 

La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2014-29388 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(300) 86/418,630 08.10.2014 US 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 

(731) NEOCELL CORPORATION  (US) 

17500 Gillette Avenue, Irvine, California 

92614, United States 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho vật nuôi dưới dạng thức 

ăn. 
 

 
(210) 4-2014-29399 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.1.16; A5.1.7; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Vàng, da cam, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đào tạo giao 

tiếp Quốc Tế  (VN) 

104 Cao Thắng, phường 04, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ 

vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao.  
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(210) 4-2014-29400 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.1.16; A5.1.7; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, da cam, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đào tạo Giao 

tiếp Quốc Tế   (VN) 

104 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dich vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ 

vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao.  
 

 
(210) 4-2014-29407 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cinciunati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-29408 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

thiết bị giáo dục quốc tế Unic 

- Nam Đô   (VN) 

Số 609, đường Trương Định, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo ngoại ngữ.  
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(210) 4-2014-29409 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; A5.5.21; 

4.5.1; 4.5.2 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

thiết bị giáo dục quốc tế Unic 

- Nam Đô   (VN) 

Số 609, đường Trương Định, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo (mọi cấp bậc).  
 

 
(210) 4-2014-29410 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 24.1.1; 26.13.25; A5.5.20; 

A1.1.10; 25.1.6 

(591) Nâu xám, đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH chăm sóc ô tô 

Chuyên Nghiệp   (VN) 

129/25/7 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho xe cộ; chất đánh bóng dùng cho xe cộ; chế phẩm làm 

sạch dùng cho xe cộ; nước hoa dùng cho xe cộ; mỹ phẩm; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2014-29411 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Nguyễn Kim Tuấn   (VN) 

60/408B Phan Huy ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi.  
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(210) 4-2014-29412 (220) 27.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.4.13; 3.4.11 

(731) Cơ sở Bà Tám  (VN) 

491/24/1-3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột cà ri; bột gia vị (dùng cho thực phẩm); hạt nêm (là gia vị dùng cho thực 
phẩm); quế (gia vị); hoa hồi (gia vị); nước xốt (gia vị). 

 

 
(210) 4-2014-29413 (220) 27.11.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.1.1; 3.4.13; 3.4.11; 1.7.6; A1.1.10; 

2.7.16; A2.3.24; 8.7.5 
(591) Đỏ, da cam, vàng vàng nhạt, xanh 

dương, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Cơ sở Bà Tám  (VN) 

491/24/1-3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột cà ri; bột gia vị (dùng cho thực phẩm); hạt nêm (là gia vị dùng cho thực 
phẩm); quế (gia vị); hoa hồi (gia vị); nước xốt (gia vị). 

 

 
(210) 4-2014-29415 (220) 27.11.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.3; 26.1.1 

(591) Da cam, đỏ, đen, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Cậu Năm    (VN)

Cạnh 171, đường 24, khu vực 4, phường 
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-29416 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

- Tổng công ty lương thực 

Miền Nam   (VN) 

42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2014-29417 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A3.7.24; A5.3.13; 3.7.16 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xây dựng - thương mại - dịch 

vụ Lâm Gia Phát   (VN) 

5B Phan Chu Trinh, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào; mua bán yến nước; mua bán thực phẩm chức năng yến sào.  
 

 
(210) 4-2014-29418 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) UNITED FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED   (TH) 
95 Thakarm Road, Samaedam, 
Bangkhuntien, Bangkok 10150, 
THAILAND  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dẻo (gummy jelly); cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và 
bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; đá lạnh có thể ăn 
được; đường; mật ong; mật đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt 
(gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-29419 (220) 27.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) UNITED FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED    (TH) 
95 Thakarm Road, Samaedam, 
Bangkhuntien, Bangkok 10150, 
THAILAND  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo hình hạt đậu (jelly bean); cà phê; chè; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột 
sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và kẹo; đá lạnh có thể 
ăn được; đường; mật ong; mật đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm và nước xốt 
(gia vị); gia vị; kem lạnh. 
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(210) 4-2014-29427 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) 1. SILVAT CO. , LTD.  (KR) 

14, Bunseong-ro 557 beon-gil, Gimhae-
si, Gyeongsangnam-do, 621-917, 
Republic of Korea 
2. LEE, MYUNG-CHUL  (KR) 
309-402, Hyundai Apts., 76, Uam-ro, 
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-
765, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 
(TRUSTLAW CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi nấu cơm dùng gaz; ấm; dụng cụ nhà bếp, ấm đun nước, không dùng điện; 

nồi hấp (nồi áp suất), không dùng điện, chảo rán, không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không 
dùng điện; bình cách nhiệt; thìa đục lỗ sử dụng trong nhà bếp; đũa; xẻng (dụng cụ nhà 
bếp); nồi hơi, không dùng điện; chảo bằng gốm sứ, không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2014-29443 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Thái 

Bình Dương  (VN) 

Phòng 203, nhà B4, Làng Quốc tế Thang 
Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát, nước tẩy bồn cầu, nước lau sàn nhà, nước xả vải. 
 

Nhóm 16: Giấy cuộn vệ sinh, giấy khăn ăn. 
 

 
(210) 4-2014-29461 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A25.7.5; 26.5.4 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Vinatin  (VN)

Số 14, ngõ 4, Trần Quý Kiên, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm đọc báo điện tử trên điện thoại di động; chương trình máy tính 

(phần mềm có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính.  
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(210) 4-2014-29488 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 2848118 20.11.2014 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED  (IN) 
Plot No. 1-A/2 MIDC, Industrial Area, 
Taloja, Raigad (Dist) Maharashtra - 410 
208, India  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho hệ thống tim mạch. 
 

 
(210) 4-2014-29489 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 2845811 17.11.2014 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED   (IN) 
Plot No. 1-A/2 MIDC, Industrial Area, 
Taloja, Raigad (Dist) Maharashtra - 410 
208, India  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng cho hệ thống thần kinh trung ương.  
 

 
(210) 4-2014-29490 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 2825142 10.10.2014 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED   (IN) 
Plot No. 1-A/2 MIDC, Industrial Area, 
Taloja, Raigad (Dist) Maharashtra - 410 
208, India  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược có chức năng như thuốc trị co thắt.  
 
 

(210) 4-2014-29491 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 2825143 10.10.2014 IN 
(540) 

  

(731) MYLAN PHARMACEUTICALS 
PRIVATE LIMITED   (IN) 
Plot No. 1-A/2 MIDC, Industrial Area, 
Taloja, Raigad (Dist) Maharashtra - 410 
208, India  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược có chức năng ức chế miễn dịch.  
 

 
(210) 4-2014-29540 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 1203814 05.06.2013 IB 
(540) 

  

  
(591) Xanh biển, đỏ. 
(731) NITTO DENKO CORPORATION   (IB) 

1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, 
Osaka 567-8680, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Chổi của máy phát điện; máy và thiết bị chế biến thức ăn hoặc đồ uống; máy 
lọc sữa; máy vắt sữa; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; máy và thiết bị xử lý hóa 
chất; máy phân phối băng dính; máy và thiết bị đóng gói hoặc bao gói. 

 

Nhóm 09: Lõi từ; dây điện trở; máy và thiết bị kiểm soát hoặc phân phối điện; pin mặt 
trời; điện cực, không dùng cho mục đích y tế hoặc để hàn. 

 

Nhóm 11: Mô đun màng mỏng cho thiết bị khử muối nước biển. 
 

Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo được bọc phủ dùng cho nhà trẻ; tấm lót bằng chất dẻo 
dùng cho mục đích nông nghiệp; băng cách điện cách nhiệt; vật liệu cách điện; xi gắn 
kín; vật liệu gắn kín cách điện, cách nhiệt, cách âm, kín khí, chống thấm nước cho thiết bị 
gia đình; vật liệu gắn kín cách điện, cách nhiệt, cách âm, kín khí, chống thấm nước cho « 
tô; băng không thấm nước cho công trình xây dựng; băng tự dính chống trượt cho cầu 
thang và đường dốc. 

 

 
(210) 4-2014-29541 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8 
(731) INTERNATIONAL SUPERMARKET 

STORES   (FR) 
Rue du MarÐchal de Lattre de Tassigny 
59170 CROIX FRANCE 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; bộ đọc mã vạch; phần mềm máy 
tính [ghi sẵn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; vật mang dữ liệu từ tính hoặc 
quang học; thiết bị để xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; vé; sách mỏng; catalô; tờ quảng cáo; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; 
văn phòng phẩm; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ thực phẩm, đồ uống, quần áo, mỹ phẩm, trò chơi, vải lanh, đồ 

đạc, bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa, thiết bị gia dụng làm 
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sạch, nấu nướng, chiếu sáng, làm lạnh, sấy khô và thông gió và dụng cụ nhà bếp, máy tính 

và thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại; quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 

phân phát hàng mẫu; dịch vụ khuyến mạị cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại cho 

mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại cho người tiêu dùng (cửa hàng 

tư vấn người tiêu dùng). 

 

Nhóm 39: Vận chuyển và cất giữ hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ giao hàng; bãi đỗ 

xe; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự 

phục vụ. 
 

 
(210) 4-2014-29542 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(731) INTERNATIONAL SUPERMARKET 

STORES   (FR) 

Rue du MarÐchal de Lattre de Tassigny 

59170 CROIX FRANCE 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; bộ đọc mã vạch; phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; vật mang dữ liệu từ tính hoặc 

quang học; thiết bị để xử lý dữ liệu. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; vé; sách mỏng; catalô; tờ quảng cáo; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; 

văn phòng phẩm; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ thực phẩm, đồ uống, quần áo, mỹ phẩm, trò chơi, vải lanh, đồ 

đạc, bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa, thiết bị gia dụng làm 

sạch, nấu nướng, chiếu sáng, làm lạnh, sấy khô và thông gió và dụng cụ nhà bếp, máy tính 

và thiết bị ngoại vi máy vi tính, điện thoại; quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 

phân phát hàng mẫu; dịch vụ khuyến mạị cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại cho 

mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại cho người tiêu dùng (cửa hàng 

tư vấn người tiêu dùng). 

 

Nhóm 39: Vận chuyển và cất giữ hàng hóa; đóng gói hàng hoá; dịch vụ giao hàng; bãi đỗ 

xe; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự 

phục vụ. 
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(210) 4-2014-29569 (220) 28.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.15; 1.15.21; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Văn Tĩnh  (VN) 

Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh 
Nam Định  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi bao gồm: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh), hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi cho đường ống.  

 

 
(210) 4-2014-29627 (220) 01.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đức Tư   (VN) 

4/1/12 đường số 6, khu phố 2, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ thống ống dẫn nước; 
vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống. 

 

 
(210) 4-2014-29670 (220) 01.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Quế 

Lâm   (VN) 

Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-29687 (220) 01.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 7.1.13 

(731) TEN KATE ASIA LIMITED  (HK) 
Central Bldg Level 9, 1-3 Pedder Street, 
Central Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Mỡ lợn; bơ; dầu dừa; dầu có thể ăn được; dầu ngô; dầu hạt lanh cho mục đích 

nấu ăn. 
 

 
(210) 4-2014-29705 (220) 01.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần NAPOLI Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 207 - 208, nhà H1, số 35 đường 

Cự Lộc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại (loại dùng cho phụ kiện nhà bếp); két sắt đựng tiền an 

toàn. tay nâng dùng cho tủ bếp bằng kim loại, tay nâng dùng cho tủ quần áo bằng kim 

loại; khay để dao dùng cho nhà bếp bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; ray 

trượt dùng cho tủ bếp bằng kim loại 
 

 
(210) 4-2014-29706 (220) 01.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(591) Xanh nước biển, ghi. 

(731) Công ty cổ phần NAPOLI Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 207 - 208, nhà H1, số 35 đường 

Cự Lộc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại (loại dùng cho phụ kiện nhà bếp); két sắt đựng tiền an 

toàn. tay nâng dùng cho tủ bếp bằng kim loại, tay nâng dùng cho tủ quần áo bằng kim 

loại; khay để dao dùng cho nhà bếp bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; ray 

trượt dùng cho tủ bếp bằng kim loại. 

 

Nhóm 08: Kéo; dao gọt; dao thái; dao ăn (dùng trong bộ đồ ăn); đĩa ăn (dùng trong bộ đồ 

ăn); thìa ăn (dùng trong bộ đồ ăn).  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không phí; thiết bị khử mùi không khí; bếp ga; bếp điện; bếp từ; 

bình nóng lạnh; quạt điện; thiết bị sưởi ấm (dùng điện); tủ lạnh; lò vi sóng; vòi hoa sen; 

bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu vệ sinh; buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng 

kín); thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ sinh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; máy 

sấy bát đĩa.  
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(210) 4-2014-29771 (220) 02.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.5.1; 1.17.11; 5.7.3; 4.3.3 

(591) Xanh đỏ, trắng, đen, vàng. 
(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 

Thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 
 

(210) 4-2014-29816 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 19.7.1; 3.13.1; 19.7.25 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, xanh dương, 

trắng, ghi, đỏ, đen. 
(731) 1. Hoàng Thái Thủy  (VN) 

A1507, 357 Lê Văn Lương, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Hoàng Thái Hiền  (VN) 

718/3C đường Trần Hưng Đạo, phường 
2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Hoàng Thị Thái Hà  (VN) 

62 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

4. Nguyễn Thị Huế  (VN) 

Số nhà 100, khu Bình Sơn, thị trấn Chúc 
Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; 
nước hoa.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất; khăn choàng.  
 
 

(210) 4-2014-29819 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH Mạng Việt Toàn 

Cầu  (VN) 

Số 14 Alexandre de Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình và truyền dẫn, phát sóng; phát sóng 

truyền thanh, truyền hình không dây.   

 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình 

biểu diễn; giải trí qua truyền thanh; giải trí trên truyền hình; dịch vụ đại lý bán vé [giải 

trí]; dịch vụ giải trí.  
 

 
(210) 4-2014-29824 (220) 02.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; 5.1.1; A5.1.5

(731) MINISTOP KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO KNOWN AS MINISTOP CO., 

LTD.)  (JP) 

1, Kandanishikicho 1-Chome, Chiyoda-

Ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý các cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích và các đại lý bán lẻ; 

dịch vụ quản lý việc mua hàng tại nhà qua các trang web thông qua mạng internet; dịch 

vụ kiểm toán; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ đặt mua trực tuyến hàng 

hoá nói chung và hàng tiêu dùng nói riêng thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin 

tra cứu, hướng dẫn quảng cáo hàng hoá và bán hàng trực tuyến cho người khác; dịch vụ 

điều tra kinh doanh; dịch vụ bán lẻ bánh mỳ, bánh xăng-đuých, bánh hem-bơ-gơ, cơm 

hộp, thịt, cá, hoa quả, rau, trứng, sữa, sản phẩm sữa, dầu ăn, thức ăn đã được chế biến sẵn 

(cá, thịt, rau, hải sản, hoa quả đã được nấu chín), sa-lát, rau muối chua, quả muối chua, cà 

phê, chè, ca-cao, đường, gạo, bột mì, bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, muối ăn, dấm, gia 

vị, sản phẩm thịt đã qua chế biến, hải sản đã qua chế biến, rau và quả đã qua chế biến, 

bánh pizza, bánh pa-tê và mỳ ống, nước uống có ga, bia không chứa cồn, mì sợi, mỹ 

phẩm, bàn chải đánh răng, mặt nạ vệ sinh, kem đánh răng, xà phòng có chứa thuốc, dầu 

gội đầu, giấy văn phòng phẩm, dụng cụ viết, đồ chơi, trò chơi, pin khô, sách, khăn mặt, 

khăn tay, bít tất ngắn cổ, bia, đồ uống có cồn (trừ bia), thuốc lá; dịch vụ quản lý đặc 

quyền kinh doanh; dịch vụ điều hành, hướng dẫn và tư vấn kinh doanh cho những người 

được cấp đặc quyền kinh doanh; dịch vụ điều hành, hướng dẫn và tư vấn về chuyển giao 

đặc quyền kinh doanh; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ điều tra thị trường; 

dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin về các sản phẩm nhằm mục 

đích bán hàng; dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 

văn phòng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống; dịch vụ quầy rượu (bar).  
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(210) 4-2014-29825 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh da trời, cam, trắng. 
(731) MINISTOP KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO KNOWN AS MINISTOP CO., 
LTD.)  (JP) 
1, Kandanishikicho 1-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý các cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích và các đại lý bán lẻ; 
dịch vụ quản lý mua hàng tại nhà qua các trang web thông qua mạng internet; dịch vụ 
kiểm toán; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ đặt mua trực tuyến hàng 
hoá nói chung và hàng tiêu dùng nói riêng thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin 
tra cứu, hướng dẫn quảng cáo hàng hoá và bán hàng trực tuyến cho người khác; dịch vụ 
điều tra kinh doanh; dịch vụ bán lẻ bánh mỳ, bánh xăng-đuých, bánh hem-bơ-gơ, cơm 
hộp, thịt, cá, hoa quả, rau, trứng, sữa, sản phẩm sữa, dầu ăn, thức ăn đã được chế biến sẵn 
(cá, thịt, rau, hải sản, hoa quả đã được nấu chín), sa-lát, rau muối chua, quả muối chua, cà 
phê, chè, ca-cao, đường, gạo, bột mì, bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, muối ăn, dấm, gia 
vị, sản phẩm thịt đã qua chế biến, hải sản đã qua chế biến, rau và quả đã qua chế biến, 
bánh pizza, bánh pa-tê và mỳ ống, nước uống có ga, bia không chứa cồn, mì sợi, mỹ 
phẩm, bàn chải đánh răng, mặt nạ vệ sinh, kem đánh răng, xà phòng có chứa thuốc, dầu 
gội đầu, giấy văn phòng phẩm, dụng cụ viết, đồ chơi, trò chơi, pin khô, sách, khăn mặt, 
khăn tay, bít tất ngắn cổ, bia, đồ uống có cồn (trừ bia), thuốc lá; dịch vụ quản lý đặc 
quyền kinh doanh; dịch vụ điều hành, hướng dẫn và tư vấn kinh doanh cho những người 
được cấp đặc quyền kinh doanh; dịch vụ điều hành, hướng dẫn và tư vấn về chuyển giao 
đặc quyền kinh doanh; dịch vụ quản lý và quản trị kinh doanh; dịch vụ điều tra thị trường; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin về các sản phẩm nhằm mục 
đích bán hàng; dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
văn phòng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quầy rượu (bar). 

 

 
(210) 4-2014-29830 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.1.1; 24.15.1; 
26.3.23; 26.4.3 

(591) Xanh, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Việt ý Hà Nội 

CENTER  (VN) 

Ki ốt số 2, tầng 1 TTTM tòa nhà CT 
12A, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Siêu thị mua bán hàng hóa, cụ thể là: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội 
đầu, băng vệ sinh, vải gạc dùng để băng bó, máy giặt, máy xay gia dụng, máy vắt sữa, 
máy hút bụi, bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa), dao gọt, dao cạo, điện thoại di động, máy tính, đầu 
đĩa, thiết bị thu hình, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy fax, thiết bị lưu dữ liệu USB, tai 
nghe, tấm sưởi, đệm sưởi nóng, đèn chiếu sáng, máy điều hòa không khí, quạt điện, máy 
chiếu, tivi, máy vi tính, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, máy 
lọc nước, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều hoà không khí), thiết bị và trang bị 
đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và trang bị chiếu sáng, thiết bị và trang bị 
vệ sinh, thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy 
khô, thiết bị và hệ thống phân phối nước,vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, 
sơn tường, xe đẩy trẻ em, xe đạp, ô tô, đồ trang sức, đồ nữ trang, đàn, sách, tạp chí, văn 
phòng phẩm, túi du lịch, vali xách tay, ví tiền, túi học sinh, đồ nội thất, đồ đạc trong nhà, 
bàn ghế, giường tủ, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, đồ chứa đựng giữ nhiệt 
cho thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, khăn trải bàn, khăn trải giường, vải dệt kim, quần áo, bộ 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, hoa giả, ruy băng [đồ may vá], tấm thảm, tấm phủ sàn, 
giấy dán tường, đồ chơi, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sữa chua, sản phẩm sữa, thịt, 
cá, rau, hoa quả đã được bảo quản, bánh kẹo, cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ gia vị, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 
gạo, rau quả tươi, hạt tươi, bia, đồ uống không cồn, nước khoáng [đồ uống], nước uống có 
gaz, đồ uống có cồn, rượu, thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2014-29831 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt ý Hà Nội 

CENTER  (VN) 

Ki ốt số 2, tầng 1 TTTM tòa nhà CT 
12A, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị mua bán hàng hóa, cụ thể là: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội 

dầu, băng vệ sinh, vải gạc dùng để băng bó, máy giặt, máy xay gia dụng, máy vắt sữa, 
máy hút bụi, bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa), dao gọt, dao cạo, điện thoại di động, máy tính, đầu 
đĩa, thiết bị thu hình, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy fax, thiết bị lưu dữ liệu USB, tai 
nghe, tấm sưởi, đệm sưởi nóng, đèn chiếu sáng, máy điều hòa không khí, quạt điện, máy 
chiếu, tivi, máy vi tính, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, máy 
lọc nước, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều hoà không khí), thiết bị và trang bị 
đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và trang bị chiếu sáng, thiết bị và trang bị 
vệ sinh, thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy 
khô, thiết bị và hệ thống phân phối nước,vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, 
sơn tường, xe đẩy trẻ em, xe đạp, ô tô, đồ trang sức, đồ nữ trang, đàn, sách, tạp chí, văn 
phòng phẩm, túi du lịch, vali xách tay, ví tiền, túi học sinh, đồ nội thất, đồ đạc trong nhà, 
bàn ghế, giường tủ, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, đồ chứa đựng giữ nhiệt 
cho thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, khăn trải bàn, khăn trải giường, vải dệt kim, quần áo, bộ 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, hoa giả, ruy băng [đồ may vá], tấm thảm, tấm phủ sàn, 
giấy dán tường, đồ chơi, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sữa chua, sản phẩm sữa, thịt, 
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cá, rau, hoa quả đã được bảo quản, bánh kẹo, cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ gia vị, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 
gạo, rau quả tươi, hạt tươi, bia, đồ uống không cồn, nước khoáng [đồ uống], nước uống có 
gaz, đồ uống có cồn, rượu, thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2014-29837 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD.  (KY) 
106 Elizabethan Square, P.O.Box 1162, 
Grand Cayman KY1-1102, Cayman 
Islands 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược có nguồn gốc thực vật dùng để điều trị và kiểm soát bệnh viêm 
da cấp và mãn tính, bệnh nhiễm trùng da, bệnh dị ứng, da có biểu hiện bị nhiễm ký sinh 
trùng, bệnh viêm tuyến bã nhờn trên da (mụn trứng cá). 

 

(210) 4-2014-29846 (220) 02.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ERDIN BRAIMI  (MK) 
Street 160, Number 31, Tetovo, 
Macedonia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng dùng cho người hút thuốc lá; diêm; thuốc lá điếu; xì gà; 
điếu xì gà nhỏ hở hai đầu. 

 

 
(210) 4-2014-29888 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời. 
(731) Nguyễn Hữu Cường  (VN) 

Thôn Hữu ái, xã Giang Sơn, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm; bàn và bàn gấp, ghế và ghế gấp, giường và giường gấp. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bàn, ghế, giường, võng xếp bằng sắt và inốc, chăn, ga trải 
giường, gối, đệm.  
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(210) 4-2014-29907 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.4 
(731) Nguyễn Văn Quang  (VN)

Số 374 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bản in phơi; giấy; can; mẫu can; đề can.  
 

Nhóm 37: Dán đề can. 
 

Nhóm 40: In ấn.  
 

 
(210) 4-2014-29916 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.4.24 
(731) Hồ Ngọc ánh  (VN) 

Số 31, ngõ 97, đường Văn Cao, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu trên và không được xếp ở các nhóm 
khác: ví các loại; túi xách tay.  

 

Nhóm 25: Dây lưng. 
 

 
(210) 4-2014-29930 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) NORPRO INC  (US) 

2215 Merrill Creek Pkway, Everett, WA 
98203, USA 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao làm bếp; dụng cụ lấy lõi táo (cầm tay); dụng cụ cắt lát pho mát; dụng cụ 
mở hộp không dùng điện; dao, dĩa, thìa; thiết bị làm bếp thủ công (bằng tay) để thái, băm, 
cắt, chặt thực phẩm. 

 

Nhóm 21: Nạo dùng trong nhà bếp; nồi và chảo dùng trong nhà bếp (không dùng điện); 
nồi hấp (không dùng điện) và dụng cụ lọc dạng lưới dùng trong nhà bếp; dụng cụ trộn và 
khuấy thực phẩm không dùng điện; dụng cụ xoắn mở nút chai (mở nút chai xoắn ruột gà); 
dụng cụ làm bánh; thìa bằng gỗ; muôi (muỗng); dụng cụ mở chai lọ. 
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(210) 4-2014-29931 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) NORPRO INC   (US) 
2215 Menrill Creek Pkway, Everett, WA 
98203, USA 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao làm bếp; dụng cụ lấy lõi táo (cầm tay); dụng cụ cắt lát pho mát; dụng cụ 

mở hộp không dùng điện; dao, dĩa, thìa; thiết bị làm bếp thủ công (bằng tay) để thái, băm, 
cắt, chặt thực phẩm. 

 
Nhóm 21: Nạo dùng trong nhà bếp; nồi và chảo dùng trong nhà bếp (không dùng điện); 
nồi hấp (không dùng điện) và dụng cụ lọc dạng lưới dùng trong nhà bếp; dụng cụ trộn và 
khuấy thực phẩm không dùng điện; dụng cụ xoắn mở nút chai (mở nút chai xoắn ruột gà); 
dụng cụ làm bánh; thìa bằng gỗ; muôi (muỗng); dụng cụ mở chai lọ. 

 
 

(210) 4-2014-29975 (220) 03.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) SHANGHAI DROI NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 5071-25, Bldg. 23, No. 1142, 
Kongjiang Road, Yangpu District, 
Shanghai, China 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã được ghi sẵn); máy tính; thiết bị đếm bước chân; điện 

thoại di động; tai nghe (thuộc nhóm 09); máy nghe nhạc cầm tay; máy ảnh (chụp ảnh); 
thiết bị thu hình; kính đeo mắt; thiết bị sạc cho pin điện. 

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý (không dùng cho mục đích y tế); đồng hồ đeo tay; 
dây đeo của đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ (trưng bày); kẹp cài ca vát; đồng hồ bấm 
giờ; nhẫn (đồ kim hoàn). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo (thuộc nhóm 35); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; marketing; dịch vụ khuyến mại cho người khác; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; cho thuê băng video; dịch vụ xổ số. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; thông tin khí 
tượng; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 
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(210) 4-2014-29997 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.17.11; 1.5.1; A25.7.22; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh 

nước biển. 
(731) Công ty TNHH đầu tư du lịch 

Nụ Cười Việt Nam  (VN) 

684 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe cộ; môi giới 
vận tải; tham quan [du lịch].  

 
 

(210) 4-2014-30026 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xám tro, tím. 
(731) Công ty cổ phần quản lý 

khách sạn Odyssea  (VN) 

Tầng 19, Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 39: Tổ chức và điều hành tua du lịch; cho thuê xe, vận tải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng (ăn uống). 
 

 
(210) 4-2014-30063 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.3 
(591) Ghi, vàng cam, trắng. 
(731) BOON RAWD BREWERY CO., LTD.  

(TH) 
No. 999, Samsen Road, Thanon 
Nakornchaisri Sub-district, Dusit 
District, Bangkok 10300, Thailand   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; nước sô đa; nước khoáng (đồ uống); nước uống; 
nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước uống thay thế chất địện giải dùng cho mục đích 
thể thao và mục đích chung; nước ngọt có ga; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không chứa cồn; đồ uống từ nước ép trái cây không chứa 
cồn; đồ uống có ga trên cơ sở đậu nành.  
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(210) 4-2014-30064 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lam, ghi, trắng. 
(731) BOON RAWD BREWERY CO., LTD.  

(TH) 
No. 999, Samsen Road, Thanon 
Nakornchaisri Sub-district, Dusit 
District, Bangkok 10300, Thailand   

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; nước sô đa; nước khoáng (đồ uống); nước uống; 
nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước uống thay thế chất điện giải dùng cho mục đích 
thể thao và mục đích chung; nước ngọt có ga; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không chứa cồn; đồ uống từ nước ép trái cây không chứa 
cồn; đồ uống có ga trên cơ sở đậu nành.  

 
 

(210) 4-2014-30065 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) BOON RAWD BREWERY CO., LTD.  

(TH) 
No. 999, Samsen Road, Thanon 
Nakornchaisri Sub-district, Dusit 
District, Bangkok 10300, Thailand  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Rong biển đã chế biến có thể ăn được; sản phẩm thực phẩm làm từ rong biển; 
lát khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa chua; sữa; lạc đã chế 
biến; rau đã được bảo quản.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; bánh quy giòn; bánh quy; bánh mỳ; sôcôla; mảnh ngô dẹt mỏng; 
bánh trứng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2014-30066 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.1; A1.13.15; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng cam, đen, trắng. 
(731) BOON RAWD BREWERY CO., LTD.  

(TH) 
No. 999, Samsen Road, Thanon 
Nakornchaisri Sub-district, Dusit 
District, Bangkok 10300, Thailand  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; nước sô đa; nước khoáng (đồ uống); nước uống; 
nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước uống thay thế chất điện giải dùng cho mục đích 
thể thao và mục đích chung; nước ngọt có ga; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không chứa cồn; đồ uống từ nước ép trái cây không chứa 
cồn; đồ uống có ga trên cơ sở đậu nành.  

 

 
(210) 4-2014-30085 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.1 
(731) Lã Văn Long  (VN) 

Tầng 2 số nhà 11 ngõ 377 Phúc Tân, 
phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bột hương liệu thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-30087 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-30088 (220) 04.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-30123 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.4.2; A26.11.12 
(731) BEIJING ZHONGPU RAYDER 

INTERNATIONAL MACHINERY & 
EQUIPMENT CO., LTD.   (CN) 
Building 87, No. 16, Huanke Middle 
Road, Jinqiao Science & Technology 
Industrial Base of Tongzhou branch, 
Zhongguancun Science & Technology 
Park, Tongzhou District, Beijing, China 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng); cho thuê máy đào xúc; 
cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa xe có động cơ. 

 
 

(210) 4-2014-30139 (220) 05.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.11.1; A3.11.3; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 

20.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh ô liu. 
(731) Trường Đại học Y tế Công 

Cộng  (VN) 

138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ và nghiên cứu: nghiên cứu về vi khuẩn, nghiên 
cứu sinh học. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2014-30151 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.4.24; 1.15.23 
(591) Nâu, đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần NAPOLI Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 207 - 208, nhà H1, số 35 đường 
Cự Lộc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại (loại dùng cho phụ kiện nhà bếp); két sắt đựng tiền an 
toàn; tay nâng dùng cho tủ bếp bằng kim loại; tay nâng dùng cho tủ quần án bằng kim 
loại; giá treo (móc) quần áo bằng kim loại; ray trượt dùng cho tủ bếp bằng kim loại. 
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Nhóm 08: Kéo (không dùng cho văn phòng); dao gọt; dao thái; dao ăn (dùng trong bộ đồ 
ăn); dĩa ăn (dùng trong bộ đồ ăn); thìa ăn (dùng trong bộ đồ ăn).  

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không phí; thiết bị khử mùi không khí; bếp ga; bếp điện; bếp từ; 
bình nóng lạnh; quạt điện; thiết bị sưởi ấm (dùng điện); tủ lạnh; lò vi sóng; vòi hoa sen; 
bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu vệ sinh; buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng 
kín); thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ sinh; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; máy 
sấy bát đĩa.  

 
 

(210) 4-2014-30152 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5; A5.3.13; 
26.1.1 

(591) xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần NAPOLI Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 207 - 208, nhà H1, số 35 đường 
Cự Lộc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại (loại dùng cho phụ kiện nhà bếp); két sắt đựng tiền an 
toàn; tay nâng dùng cho tủ bếp bằng kim loại; tay nâng dùng cho tủ quần án bằng kim 
loại; giá treo (móc) quần áo bằng kim loại; ray trượt dùng cho tủ bếp bằng kim loại. 

 

Nhóm 08: Kéo (không dùng cho văn phòng); dao gọt; dao thái; dao ăn (dùng trong bộ đồ 
ăn); dĩa ăn (dùng trong bộ đồ ăn); thìa ăn (dùng trong bộ đồ ăn).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất - nhập khẩu: máy điều hòa không phí, thiết bị khử mùi không 
khí, bếp ga, bếp điện, bếp từ, bình nóng lạnh, quạt điện, thiết bị sưởi ấm (dùng điện), tủ 
lạnh, lò vi sóng, vòi hoa sen, bồn rửa vệ sinh, chậu rửa gắn cố định, chậu vệ sinh, buồng 
tắm gương sen (có cách ngăn đóng kín), thiết bị hong khô tay dung cho phòng vệ sinh, 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp, máy sấy bát đĩa.  

 
 

(210) 4-2014-30182 (220) 05.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.21; 3.9.1; A5.5.20; 26.1.1; A3.9.24

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Lắp máy Miền Nam  

(VN) 

Đường số 10, KCN Hoà Khánh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; động cơ 
Diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy cày, máy phát 
điện, công tơ điện, động cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ; dịch vụ mua bán, xuất 
nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh, gồm: máy cày, máy xới, máy phát điện, máy 
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bơm nước, máy nén khí, máy tuốt lúa, máy xay xát lúa gạo, máy nghiền, máy gặt hái, 
động cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện; trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhằm mục 
đích thương mại; dịch vụ quảng cáo; môi giới thương mại; tư vấn nhân sự. 

 
 

(210) 4-2014-30200 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) PIIN CHII CO., LTD.   (TW) 

No.12-1, Ln. 90, Sec. 1, Taihe Rd., 
Changhua City, Changhua County 
50069, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; bánh quy; đồ uống trên cơ sở sôcôla; kẹo; đồ 
uống sôcôla có sữa.  

 

 
(210) 4-2014-30208 (220) 05.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 7.1.24; A7.1.11; 25.1.25; A5.5.21; 

26.1.1; 3.9.1; 13.1.6; 25.7.25; A25.7.2; 
1.15.23 

(591) Đen, trắng, xám bạc. 
(731) KT & G CORPORATION   (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột để hít; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu (không làm bằng kím loại 
quý); túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại quý); 
diêm; vật dụng thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc 
(không làm bằng kim loại quý); dụng cụ cắt đầu xì gà.  

 

 
(210) 4-2014-30213 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ARCHER GREEN CO LIMITED   (VG) 
3rd Floor, J & C Building, Unit 362, 
Road Town, Tortola, Virgin Islands 
(British), VG11110  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; căng tin; nhà hàng ăn uống.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
851 

(210) 4-2014-30214 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) ARCHER GREEN CO LIMITED  

(VG) 
3rd Floor, J&C Building, Unit 362, Road 
Town, Tortola, Virgin Islands (British), 
VG1110  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh sữa nhỏ;  bánh ngọt; kẹo. 

 

 
(210) 4-2014-30218 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) MATTEL, INC.   (US) 

333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp [được in]; văn phòng 

phẩm; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bút lông dùng cho họa 
sỹ; máy chữ (dùng điện hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ 
dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); chữ in; bản in đúc; bút (đồ dùng văn phòng); bút 
đánh dấu; bút sáp; giấy dính (văn phòng phẩm); bút chì; hộp đựng bút chì; cái dập ghim; 
bìa cặp để kẹp tài liệu; gọt bút chì; khuôn tô màu; con dấu cao su; thước vẽ; cái tẩy; phấn 
viết; đề can; miếng đệm dùng để đóng dấu; khăn giấy; bảng xóa khô; bìa đỡ và kẹp tài 
liệu; cái kẹp giấy; túi đựng thức ăn làm bằng giấy; miếng dán hình xăm tạm thời.  

 

 
(210) 4-2014-30250 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.7; A5.1.16; 
A11.3.4; A2.3.16; A2.3.23; 2.3.9 

(591) Xanh nhạt, lá cây, vàng, nâu, đen. 
(731) Công ty cổ phần Rừng Xanh 

Mãi  (VN) 

Số 542 đường Trần Hưng Đạo, phường 
02, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (trà trầm hương, trà túi lọc..); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-30251 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; A1.1.10; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Vàng, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ An Ninh Chuyên nghiệp  

(VN) 

5B đường Phan Chu Trinh, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; 

giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 
 

 
(210) 4-2014-30253 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh than, vàng kim loại. 
(731) Hộ kinh doanh Kim Mã  (VN)

401 Nguyễn Chí Thanh, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sán phẩm, trưng bày sản phẩm điện, các loại động cơ, đá mài, đá cắt, 

nỉ, nhám dung để đánh bóng...); đại lý thông ổn thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2014-30254 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xám tro, xám, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Track  

(VN) 

Phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Sài Gòn 
Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Ngé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị bằng âm thanh; phần mềm máy tính đã được ghi; máy truyền 

phát tín hiệu điện tử, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị hó tiêu qua vệ tinh; thiết 
bị kiểm tra, thiết bị giám sát, thiết bị định lượng dùng điện. 
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(210) 4-2014-30255 (220) 05.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Nguyễn Thị Bích Liên  (VN)

Số 7, G1, khu đô thị Ciputra, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ thời trang bao gồm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội, đầu thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2014-30256 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ, vàng. 
(731) Cơ sở Lưu Hiệp Thành AAA   (VN)

658/6 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 

 
(210) 4-2014-30257 (220) 05.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.11; A5.5.22; 5.5.16; 25.1.6; 7.1.5; 

2.3.22; A2.3.24 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh dương, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, vàng, đen, trắng
(731) Cơ sở Lưu Hiệp Thành A A A  

(VN) 

658/6 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2014-30259 (220) 05.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

xuất nhập khẩu Trường Sa  

(VN) 

19/2E đường 51, phường Hiệp Bình Chánh,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy cuộn. 
 

 
(210) 4-2014-30267 (220) 05.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới), cụ thể là lập kế hoạch và tổ chức 

hôn lễ. 
 

 
(210) 4-2014-30270 (220) 08.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.13.1
(591) Đỏ, xanh.
(731) Công ty cổ phần máy tính 

Thái Long   (VN) 

241/6 đường 20, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng, điện 

thoại di động, linh kiện điện tử (tai nghe, sạc, pin, loa, chuột, bàn phím), màn hình LCD, 
máy bộ (CPU), máy in.  

 

 
(210) 4-2014-30272 (220) 08.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(731) Công ty TNHH APUWA Việt Nam  

(VN) 

Thôn 3, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hoá  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống trộm; thiết bị báo cháy; máy vi tính; máy sinh khí Ozon; thiết bị 

đọc mã vạch; pin năng lượng mặt trời.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy hoà không khí; thiết bị nấu nướng; hệ thống và máy làm 
lạnh; ấm đun nước dùng điện; thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2014-30273 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.4.1; A26.4.24 

(591) Đen, vàng. 

(731) Nguyễn Nguyệt ánh   (VN)

461 An Dương Vương, phường 11, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ spa (xoa bóp); thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2014-30291 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) MANDUKA, LLC  (US) 

345 South Douglas Street, El Segundo 

California 90245, United States 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Chai đựng nước dùng trong luyện tập yoga.  

 

Nhóm 24: Khăn được sử dụng như tấm lót luyện tập cá nhân bằng vải; khăn và tấm lót 

được sử dụng trong luyện tập yoga bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn bằng vải dệt (sử 

dụng như tấm lót dùng để luyện tập cá nhân hoặc tấm lót để tập yoga); khăn bằng vải dệt 

dùng cho tập yoga; chăn.  

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; mũ lưỡi trai; giày dép, bít tất; tấm đệm dùng để che mắt dùng 

trong luyện tập yoga. 

 

Nhóm 27: Thảm tập yoga; thảm dùng để luyện tập cá nhân; thảm dầy trải sàn dùng trong 

tập yoga bằng bông được sử dụng như tấm lót để luyện tập cá nhân. 

 

Nhóm 28: Thiết bị luyện tập yoga (dụng cụ thể thao) và phụ kiện (dụng cụ thể thao) được 

sử dụng trong tập luyện yoga; túi được thiết kế đặc biệt thích hợp để mang thảm tập yoga; 

khối kê (dụng cụ thể thao) dùng trong luyện tập yoga; dây đai (dụng cụ thể thao) được sử 

dụng trong luyện tập yoga; gối đỡ dùng trong tập luyện yoga; tấm đỡ dùng trong luyện 

tập yoga; bộ đồ dùng để tập yoga bao gồm sự kết hợp của thảm tập luyện cá nhân, túi để 

đựng thảm tập yoga, khăn, tấm lót, chăn, tấm đỡ, chai đựng nước, khối kê, dây đai được 

bán thành một bộ. 
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(210) 4-2014-30292 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 3.11.12; A3.11.24 
(731) MANDUKA, LLC   (US) 

345 South Douglas Street, El Segundo 
California 90245, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Chai đựng nước dùng trong luyện tập yoga.   
 

Nhóm 24: Khăn được sử dụng như tấm lót luyện tập cá nhân bằng vải; khăn và tấm lót 
được sử dụng trong luyện tập yoga bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn bằng vải dệt (sử 
dụng như tấm lót dùng để luyện tập cá nhân hoặc tấm lót để tập yoga); khăn bằng vải dệt 
dùng cho tập yoga; chăn.   

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; mũ lưỡi trai; giày dép, bít tất; tấm đệm dùng để che mắt dùng 
trong luyện tập yoga.  

 

Nhóm 27: Thảm tập yoga; thảm dùng để luyện tập cá nhân; thảm dầy trải sàn dùng trong 
tập yoga bằng bông được sử dụng như tấm lót để luyện tập cá nhân.  

 
Nhóm 28: Thiết bị luyện tập yoga (dụng cụ thể thao) và phụ kiện (dụng cụ thể thao) được 
sử dụng trong tập luyện yoga; túi được thiết kế đặc biệt thích hợp để mang thảm tập yoga; 
khối kê (dụng cụ thể thao) dùng trong luyện tập yoga; dây đai (dụng cụ thể thao) được sử 
dụng trong luyện tập yoga; gối đỡ dùng trong tập luyện yoga; tấm đỡ dùng trong luyện 
tập yoga; bộ đồ dùng để tập yoga bao gồm sự kết hợp của thảm tập luyện cá nhân, túi để 
đựng thảm tập yoga, khăn, tấm lót, chăn, tấm đỡ, chai đựng nước, khối kê, dây đai được 
bán thành một bộ. 

 

 
(210) 4-2014-30406 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 2.7.12; 2.7.23; A2.3.24 
(731) DAIO PAPER CORPORATION  (JP) 

2-60, Mishima-kamiya-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Miếng lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không tự kiềm chế được; băng 
vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng khi có kinh nguyệt; quần lót phụ nữ 
dùng khi có kinh nguyệt; băng vệ sinh dùng khi có kinh nguyệt; miếng lót của quần lót 
(vệ sinh); quần tã dùng cho người không tự kiềm chế được; tã lót dùng chơ người không 
tự kiềm chế được; quần lót thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế được; quần 
tã trẻ em.  
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(210) 4-2014-30408 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) DRAGON SPIRIT COMPANY 

LIMITED.   (TH) 
211/3-4 21 Ratchada Marketing Building 
6th Floor, Ratchada Prisek Road, Din 
Daeng Sub-district,  Din Daeng District, 
Bangkok 10400 Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống chứa vitamin (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống làm từ nước 
ép nhân sâm đỏ; đồ uống làm từ nước ép trái cây (không có cồn); đồ uống không có cồn; 
đồ uống cacbonat có hương vị cà phê; nước (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2014-30421 (220) 08.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) NEWBORN-TOWN NETWORK 

TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD.  
(CN) 
009, Room 301, No. 70, Haidian West 
Street, Haidian District, Beijing, P.R. 
China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính; tệp tin hình ảnh có thể 
tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về.  

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dự báo thời tiết; lập trình máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet.  

 

 
(210) 4-2014-30482 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.3.23 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh ống lõi và bao bì 

Hồng Thiên  (VN) 

Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Bìa cứng, ống bằng các tông, lõi cuộn giấy bằng các tông, hộp bằng các tông 
hoặc bằng giấy, giấy gói hàng, ống bằng bìa cứng (các tông), giấy để bao gói. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bìa cứng, ống bằng các tông, đồ dùng bằng các tông, 
hộp bằng các tông hoặc bằng giấy, giấy gói hàng, ống bằng bìa cứng (các tông), giấy để 
bao gói. 

 
Nhóm 40: Gia công theo đơn đặt hàng các sản phẩm: bìa cứng, ống bằng các tông, đồ 
dùng bằng các tông, hộp bằng các tông hoặc bằng giấy, giấy gói hàng, ống bằng bìa cứng 
(các tông), giấy để bao gói. 

 

 
(210) 4-2014-30483 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.3.23 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh ống lõi và bao bì 

Hồng Thiên   (VN) 

Thôn Dương ổ, phường Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa cứng, ống bằng các tông, lõi cuộn giấy bằng các tông, hộp bằng các tông 
hoặc bằng giấy, giấy gói hàng, ống bằng bì cứng (các tông), giấy để bao gói.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bìa cứng, ống bằng các tông, đồ dùng bằng các tông, 
hộp bằng các tông hoặc bằng giấy, giấy gói hàng, ống bằng bìa cứng (các tông), giấy để 
bao gói.  

 

Nhóm 40: Gia công theo đơn đặt hàng các sản phẩm: bìa cứng, ống bằng các tông, đồ 
dùng bằng các tông, hộp bằng các tông hoặc bằng giấy, giấy gói hàng, ống bằng bìa cứng 
(các tông), giấy để bao gói. 

 

 
(210) 4-2014-30492 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) UK00003065677 24.07.2014 GB 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.15.15; A25.7.22 
(591) Trắng, xám, bạc. 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.  (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-30493 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 1682159 20.06.2014 CA 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.1.1 
(731) CATECHIN HOLDING LIMITED  (CN) 

International Finance Center, Level 19, 8 
Finance Street Central, Hong Kong, 
China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm chăm sóc tóc; 

mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng hoặc thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; sản 
phẩm bánh kẹo dành cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống tăng lực không dùng trong y tế; sản phẩm nước 
uống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc cơ thể, 
chế phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm dinh dưỡng, 
chất bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm bánh kẹo dành cho mục đích y tế, đồ uống; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm 
chăm sóc tóc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm dinh dưỡng, chất bổ sung 
dinh dưỡng, sản phẩm bánh kẹo dành cho mục đích y tế, đồ uống; chương trình quảng cáo 
trên tivi dưới hình thức cuộc phỏng vấn dài hoặc chuyên đề. 

 

 
(210) 4-2014-30494 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 1680339 09.06.2014 CA 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(731) CATECHIN HOLDING LIMITED  

(CN) 
International Finance Center, Level 19, 8 
Finance Street Central, Hong Kong, 
China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm chăm sóc tóc; 
mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng hoặc thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế; sản 
phẩm bánh kẹo dành cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống tăng lực không dùng trong y tế; sản phẩm nước 
uống.   

 
 

(210) 4-2014-30513 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) UK00003077407 16.10.2014 GB 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED   (US) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 

 
(210) 4-2014-30537 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) MIRACLE ELITE (HK) LIMITED  
(HK) 
5/F., Fook Cheong Building, 63 Hoi 
Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Túi, vỏ, giá đỡ, vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng cho các sản phẩm điện tử, cụ thể là, 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân [PDAs], máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị điện thoại, máy 
tính bảng điện tử, thiết bị trò chơi điện tử cầm tay và máy tính; máy biến thế điện; bộ điều 
hợp nối điện; thiết bị sạc pin; dây cáp kết nối điện; miếng dán bảo vệ màn hình chuyên 
dụng cho các sản phẩm điện tử, cụ thể là thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân [PDAs], máy 
ảnh kỹ thuật số, thiết bị điện thoại, máy tính bảng điện tử, thiết bị trò chơi điện tử cầm 
tay, màn hình máy tính và thiết bị giám sát; dây cáp âm thanh; dây cáp HDMI; hỗ trợ 3D; 
tai nghe đơn sắc; thấu kính mắt cá quang học; đầu cắm 3.5mm [dụng cụ nối âm thanh]; 
gậy hỗ trợ chụp ảnh [nhiếp ảnh]; bút chuyên dụng dùng cho màn hình cảm ứng; sạc pin 
dự trữ; tai nghe; loa; thiết bị sạc trên ô tô; hộp ắc quy. 
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(210) 4-2014-30538 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.1.2 
(731) MIRACLE ELITE (HK) LIMITED  

(HK) 
5/F., Fook Cheong Building, 63 Hoi 
Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Túi, vỏ, giá đỡ, vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng cho các sản phẩm điện tử, cụ thể là, 

thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân [PDAs], máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị điện thoại, máy 
tính bảng điện tử, thiết bị trò chơi điện tử cầm tay và máy tính; máy biến thế điện; bộ điều 
hợp nối điện; thiết bị sạc pin; dây cáp kết nối điện; miếng dán bảo vệ màn hình chuyên 
dụng cho các sản phẩm điện tử, cụ thể là thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân [PDAs], máy 
ảnh kỹ thuật số, thiết bị điện thoại, máy tính bảng điện tử, thiết bị trò chơi điện tử cầm 
tay, màn hình máy tính và thiết bị giám sát; dây cáp âm thanh; dây cáp HDMI, hỗ trợ 3D; 
tai nghe đơn sắc; thấu kính mắt cá quang học; đầu cắm 3.5mm [dụng cụ nối âm thanh]; 
gậy hỗ trợ chụp ảnh [nhiếp ảnh]; bút chuyên dụng dùng cho màn hình cảm ứng; sạc pin 
dự trữ; tai nghe; loa; thiết bị sạc trên ô tô; hộp ắc quy. 

 

 
(210) 4-2014-30540 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) SIN KANGHEE  (KR) 

307-2101, LIG GEONYEONG APT., 
19, Jwadongsunhwan-ro 217beon-gil, 
Haeundae-gu, Busan, 612-751, Republic 
of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; 

giày cho phụ nữ; mũi của đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2014-30550 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) MYCOSKIE, LLC   (US) 
5404 Jandy Place, Los Angeles, 
California 90066, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm bằng da hoặc giả da, cụ thể, ví đựng danh thiếp, túi cầm tay, 

ví cầm tay, túi đựng mỹ phẩm [túi rỗng], hộp đựng mỹ phẩm [hộp rỗng], túi để móc chìa 
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khóa, bao để móc chìa khóa, ví để móc chìa khóa, và túi hành lý; túi, cụ thể, túi mang đa 
năng, túi thể thao đa năng, và ba lô loại nhỏ; rương; va li xách tay; vali; túi bản to; túi du 
lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; ba lô loại lớn; cặp [học sinh] ; túi xách tay đựng 
hành lý; túi xách tay; túi đeo vai; túi vải mua hàng; túi có bánh xe để vải mua hàng và túi 
cầm tay cho phụ nữ; túi nhỏ đựng nữ trang; ví đựng tiền; vật dụng giữ thẻ tín dụng bằng 
da và giả da; túi nhỏ cầm tay; nhãn và vật dụng giữ nhãn của hành lý; vòng cổ cho vật 
nuôi trong nhà; và dây buộc cho động vật.  

 
 

(210) 4-2014-30556 (220) 09.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ; xanh lá cây; da cam. 
(731) Công ty TNHH 1CAROPHI Việt 

Nam  (VN) 

Đội 5, thôn Bình Trù, xã Dương Quang, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống bộ lọc nước uống, đèn điện, quạt điện, thiết bị điều hòa 

không khí, nồi điện, chảo điện.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu; mua bán các 
sản phẩm sau: bình lọc nước uống, bộ lọc nước uống, đèn điện, quạt điện, thiết bị điều 
hòa không khí, nồi điện, chao điện.   

 
 

(210) 4-2014-30581 (220) 10.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(731) YAGICHO HONTEN CO., LTD.  (JP) 

1-7-2 Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá ngừ đã được chế biến dạng đông lạnh, đã được chế biến dạng xông khói và 

đã được chế biến dạng sấy khô (cá ngừ được chế biến kiểu Katsuo-bushi của Nhật Bản); 
cá sấy khô dạng tấm mỏng (món cá sấy khô kiểu Kezuri-bushi của Nhật Bản); ruốc cá sấy 
khô (món cá sấy khô dạng ruốc kiểu Furi-kake của Nhật Bản); ruốc thịt sấy khô (món thịt 
sấy khô dạng ruốc kiểu Furi-kake của Nhật Bản); ruốc rau sấy khô (món rau sấy khô dạng 
ruốc kiểu Furi-kake của Nhật Bản); tảo biển đã được sấy khô, cho thực phẩm (món ruốc 
tảo biển kiểu Furi-kake của Nhật Bản); hạt đậu tương, đã được bảo quản (cho thực phẩm); 
hạt đậu nành, đã được bảo quản (cho thực phẩm); hạt đậu đã chế biến (dùng làm thực 
phẩm); nước canh thịt cô đặc.  

 
Nhóm 30: Gia vị; sốt cà chua; chế phẩm ngũ cốc; mì sợi chưa nấu chín (mì sợi mỏng, làm 
từ bột lúa mì của Nhật Bản); bánh gạo giòn (bánh gạo giòn Sen-bei của Nhật Bản).  
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(210) 4-2014-30593 (220) 10.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, hồng nhạt, đen. 
(731) Hội nông dân xã Thống Nhất  

(VN) 

Xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh 
Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm cây đào và hoa đào.  
 

Nhóm 35: Mua bán cây đào và hoa đào.  
 

 
(210) 4-2014-30594 (220) 10.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) UBND xã Bằng Cả  (VN) 

Xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh 
Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo lên men.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu gạo lên men.  
 

 
(210) 4-2014-30595 (220) 10.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu đậm, nâu 

nhạt, trắng. 
(731) UBND huyện Hoành Bồ  (VN)

Khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong  
 

Nhóm 35: Mua bán mật ong và các sản phẩm làm từ mật ong.  
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(210) 4-2014-30684 (220) 10.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.1.24; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xám, cam. 
(731) Nguyễn Xuân Quốc  (VN) 

491 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xôi, chè (thực phẩm được chế biến từ gạo).  
 

 
(210) 4-2014-30766 (220) 11.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 
(731) Lâm Văn Lưu  (VN) 

Xóm 13, thôn Hậu ái, xã Vân Canh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng bằng nhựa (dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp); khay dùng 
cho mục đích gia dụng; xô nhựa (thuộc nhóm này); chậu nhựa (thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2014-30792 (220) 11.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.9; 11.1.1; A11.1.3; 
26.3.1; 24.15.1 

(731) GREAT KNIVES MANUFACTURE 
CO., LTD.  (TW) 
No.115, Wugong 3rd Road, Wugu 
District, New Taipei City 248, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; lưỡi đục dùng cho máy; đá mài [bộ phận của 
máy móc]; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; dao điện; lưỡi dao [bộ phận của 
máy móc]; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; kéo điện; máy khâu; dụng cụ cắt quần áo chạy 
điện; súng làm sạch vải; máy lạng da. 

 
Nhóm 08: Lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt bánh pizza không dùng điện; dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công; dao; dao rạch bỏ túi; cái kìm; lưỡi cưa [dụng cụ cầm tay]; kéo; 
dụng cụ cắt [công cụ cầm tay]; súng để gắn thẻ và dán nhãn [dụng cụ cầm tay]; công cụ 
cắt [dụng cụ cầm tay]; đĩa mài bằng đá nhám. 
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(210) 4-2014-30799 (220) 11.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A11.3.7; A5.5.20; A5.5.21; 2.9.14; 
A2.9.15 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, đen, 
trắng. 

(731) TOP TWO TRADING CO., LTD.  (TH) 
978/113, Leab Klong Rangsit Rd., 
Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 
12110, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn viên. 
 

Nhóm 30: Mì sợi làm từ gạo; mì sợi nhỏ; hạt nêm (gia vị).  
 

Nhóm 43: Quán bán đồ ăn và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-30803 (220) 11.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A11.3.7; A11.1.6; A11.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển. 
(731) CHYSEE BAMEE KIEW CO., LTD.  

(TH) 
978/113, Leab Klong Rangsit Rd., 
Prachathipat, Thanyaburi, Pathum Thani 
12110, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi dẹt kiểu Trung Quốc; vỏ bánh hoành thánh; hạt nêm (gia vị); bột gia vị 
để tẩm ướp thực phẩm; sốt (gia vị); bột để pha nước sốt cho món vịt và thịt lợn quay.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bán đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2014-30804 (220) 11.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A2.1.18; 2.1.25; 2.1.3; A11.3.7 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 

nước biển. 
(731) CHAISEE RESTAURANT CO., LTD.  

(TH) 
7/7 Moo 8, Tumbon Klonghok, Amphur 
Klongluang, Pathum Thani 12120, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt bò bít tết; vịt quay  
 

Nhóm 30: Mì sợi dẹt của Trung Quốc.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán bán đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2014-30846 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Linh An  

(VN) 

Số 28 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh và nhà tắm cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn tắm, xi 
phông, dây sen, dây cấp, bát sen, chậu rửa bát, vòi xịt, gương, kệ góc. 

 
 

(210) 4-2014-30847 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Linh An  

(VN) 

Số 28 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh và nhà tắm cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn tắm, xi 
phông, dây sen, dây cấp, bát sen, chậu rửa bát, vòi xịt, gương, kệ góc. 

 
 

(210) 4-2014-30851 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Kiến Hải 

Long  (VN) 

Số 4 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2014-30852 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Kiến Hải 

Long   (VN) 

Số 4 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2014-30853 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 

Việt Nam  (VN) 

Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả (không cồn); nước uống tăng lực.  

 
 

(210) 4-2014-30902 (220) 12.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Xanh crôm đậm, xám, ghi, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trọng Tín Nghĩa  (VN) 

68 Nguyễn Quang Bích, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quà tặng (mua bán quà tặng cho doanh nghiệp).  
 
 

(210) 4-2014-30905 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86/440,761 31.10.2014 US 
(540) 

 

(731) INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC   (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340 USA  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe mô tô và linh kiện của chúng.  
 
 

(210) 4-2014-30967 (220) 12.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 013295878 25.09.2014 EM 
(540) 

 

(531) A1.13.15; 1.13.1 
(731) ASTRAZENECA AB   (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
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(210) 4-2014-31126 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-31127 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-31152 (220) 15.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ZHEJIANG DABOWEN XIEYE CO., 
LTD.   (CN) 
Xinan Village, XianJiang Town, Ruian 
City, Zhejiang Province, P.R.China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo; quần áo cho trẻ em; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; thắt lưng 
bằng da [trang phục]; trang phục dệt kim.  

 

 
(210) 4-2014-31158 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) MOTOROLA TRADEMARK 
HOLDINGS, LLC  (US) 
22 West Merchandise Mart Plaza, Suite 
1800, Chicago, IL 60654, USA  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động.  
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(210) 4-2014-31197 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh, tím, hồng, trắng
(731) Công ty cổ phần DOORCLICK  

(VN) 

Số 32A, ngách 40, ngõ 79, đường Dương 
Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa kính, vách kính dùng trong xây dựng 
 

 
(210) 4-2014-31212 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH KONIGIN 

GERMANY  (VN) 

Số 262 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; 
bếp lẩu nướng dùng điện; bếp âm (dùng điện); bếp điện từ.  

 

 
(210) 4-2014-31287 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 013102314 22.07.2014 EM 
(540) 

  

(731) ASTRAZENECA AB  (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 
 

(210) 4-2014-31302 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh da trời, tím, đỏ, 

vàng, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH vui chơi giải trí 

Candy World   (VN) 

1252 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện về giáo dục, giải trí, văn hóa, 
thể thao.  

 
 

(210) 4-2014-31306 (220) 16.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 19.7.1; A19.7.16; 26.4.1; A19.13.21 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh nước biển. 
(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 

1 đường 6, cư xá đài RaĐa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; xà phòng; sơn móng tay và móng 
chân.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky; rượu vốt ka; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2014-31316 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

xuất nhập khẩu Minh Đức  (VN)

Số 13 ngõ 37 phố Tây Kết, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn led (thiết bị để chiếu sáng).  
 

 
(210) 4-2014-31362 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) NAPLA CO.,LTD.  (JP) 
16-19, Takadono 4-chome, Asabi-ku, 
Osaka-shi, OSAKA 535-0031, JAPAN  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng bao gồm cả xà phòng mỹ phẩm và dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc 
tóc bao gồm chế phẩm nhuộm tóc, chế phẩm tạo màu tóc, chế phẩm xịt dưỡng tóc, chế 
phẩm điều trị tóc (dưỡng tóc), chế phẩm dạng bột để dưỡng tóc, nước thơm dưỡng tóc chế 
phẩm uốn tóc bằng cách ủ lạnh, chế phẩm uốn xoăn tóc tạm thời; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-31391 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A11.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ nâu. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HOMEFOOD  (VN) 

Số 26 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 
trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; 
bột gia vị thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột; nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp 
hạt ngũ cốc và quả khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua; mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; 
cơm ăn liền; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống 
trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và 
không cồn); siêu thị (lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không cồn); cửa 
hàng thực phẩm; dịch vụ tái lập kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà dưỡng lão; dịch vụ cung cấp thức ăn 
đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-31392 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Truyền Hình 

Cáp Hà Nội  (VN) 

Số 30 Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ, mạng lưới và mạch viễn thông; dây cáp (dành cho mục đích 
viễn thông), thiết bị dây cáp (dành cho mục đích viễn thông), sợi quang học (dành cho 
mục đích viễn thông); dụng cụ, máy móc và thiết bị hình ảnh và âm thanh; thiết bị mã hóa 
và giải mã tín hiệu; hệ thống phát thanh truyền hình vệ tinh kỹ thuật số cụ thể là máy thu, 
máy phát và anten phát sóng vệ tinh. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; cho thuê máy đánh chữ 
và thiết bị sao chụp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với 
mục đích bán lẻ; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản.  
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Nhóm 37: Tư vấn và lắp đặt hệ thống xây dựng (xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các 
đài truyền thanh, đài truyền hình; xây dựng hệ thống truyền thanh không dây; xây dựng, 
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các mạng truyền thanh và truyền hình nội bộ, mạng truyền hình 
cáp; lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị điện tử, tin học); cho thuê thiết bị xây 
dựng. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; cho thuê thiết bị viễn thông; phát 
sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch 
vụ đào tạo cho các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ tạo lập và duy 
trì trang web; tư vấn và thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê máy tính và phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2014-31402 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) OTSUKA KAGAKU KABUSHIKI 
KAISHA D/B/A OTSUKA CHEMICAL 
CO., LTD   (JP) 
3-2-27, Ote-Dori, Chuo-ku, Osaka, Japan 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất, cụ thể là chất phụ gia để duy trì độ nhớt của cao su thiên nhiên, chất 
ổn định độ nhớt cao su thiên nhiên, chất tạo độ nhớt ổn định cho cao su thiên nhiên, chất 
phụ gia dùng cho nhựa và chất phụ gia dùng cho cao su.  

 

 
(210) 4-2014-31406 (220) 17.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, da cam đậm, da cam nhạt. 
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

NAMCO HOLDINGS (ALSO 
TRADING AS BANDAI NAMCO 
HOLDINGS INC.)   (JP) 
4-5-15, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); trang phục dùng 
trong các lễ hội hoá trang; thắt lưng đựng tiền (quần áo); thắt lưng (trang phục); găng tay 
(trang phục); váy trong (quần áo lót); áo sơ mi; quần dài; mũ (trang phục); áo vét (quần 
áo); áo nịt len (trang phục); ca vát (trang phục); cổ tay áo; cổ tay áo (trang phục); mũ lưỡi 
trai (đồ đội đầu); áo ngoài hoặc chui đầu của phụ nữ; áo len chui đầu; quần đùi; giày cao 
cổ (trang phục); dải băng buộc đầu (trang phục); áo thun ngắn tay.  
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(210) 4-2014-31519 (220) 18.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 7.1.6; A11.1.25; 11.1.10; 19.7.1; 

11.3.18; A11.7.7; A9.3.16 

(591) Tím, vàng, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH N.N.B  (VN) 

150/28 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Chữ in, ấn phẩm.  

 

Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng).  
 

 
(210) 4-2014-31557 (220) 18.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) ARCH UK BIOCIDES LIMITED   (GB) 

Wheldon Road, Castleford, West 

Yorkshire, WF10 2JT, United Kingdom  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Microbiostat  (hóa chất để kiểm soát, kiềm chế sự phát triển của vi sinh vật) và 

chế phẩm bảo quản dùng trong công nghiệp để bảo quản nhựa mủ tổng hợp; hóa chất 

dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2014-31607 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.7 

(591) Xanh dương, vàng. 

(731) Công Ty TNHH dụng cụ trò 

chơi Việt Nam   (VN) 

Tầng 19, Khu A, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường ĐaKao, quận 01, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; đồ chơi. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; huấn luyện [đào tạo]; cho thuê 

thiết bị trò chơi.  
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(210) 4-2014-31609 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23; A2.1.23 

(591) Cam, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Trái Tim Vàng   (VN) 

74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ câu lạc bộ sức 

khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể 

dục thể hình]; giáo dục thể chất; giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2014-31610 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) TBC TRADEMARKS, LLC   (US) 

2215-B Renaissance Dr., Suite 5 Las 

Vegas, Nevada 89119, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe.  
 

 
(210) 4-2014-31611 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(300) D00.2014.029183 25.06.2014 ID 

(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.3.1; 26.15.7; 

26.15.15; 7.3.15 

(591) Đỏ, đen. 

(731) PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) 

Tbk.   (ID) 

JI. Veteran, Sidomoro, Kebomas, Gresik, 

Jawa Timur - 61122, Indonesia  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; lớp phủ xi măng chịu lửa; gạch nung già; hợp chất và phụ gia để sản 

xuất hỗn hợp xi măng hoặc bê tông trong công nghiệp; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại; cọc xi măng; ống dẫn cứng không bằng kim loại [xây dựng]; asphan; hắc ín; bitum; 

công trình xây dựng, có thể chuyên chở được không bằng kim loại; đài kỷ niệm không 

bằng kim loại.  
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(210) 4-2014-31614 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại DHM Việt Nam  (VN)

Lô 22, BT2, khu ĐTM Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2014-31615 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH EUROMADE Việt 

Nam  (VN) 

Tổ 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị và hệ thống nấu nướng, thiết bị và 
máy đông lạnh, thiết bị lọc nước, máy làm nước uống nóng lạnh.  

 
 

(210) 4-2014-31616 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 4.5.12; 8.1.18 
(591) Hồng đậm, cam, cam nhạt, vàng, xanh lá 

chuối non, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đậm, trắng, đen, xám. 

(731) Nông Minh Thái  (VN) 

228 Hoàng Văn Thụ, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem 
tráng miệng [bánh kẹo]; bột cho kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]. 

 

 
(210) 4-2014-31617 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A19.3.24; 25.7.17; A26.11.12; 5.3.11; 
25.5.25; A5.3.14 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 
nhạt, xanh lơ. 

(731) Công ty cổ phần LIWORLDCO  

(VN) 

Số 279/32 Âu Cơ, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 10: Que thử thai, que thử rụng trứng; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2014-31618 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; A19.3.24; 10.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt. 
(731) Công ty cổ phần LIWORLDCO  

(VN) 

Số 279/32 Âu Cơ, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2014-31619 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.7.25; 3.7.10; 26.1.1; A17.1.7 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại và dịch vụ Nhật Khang 

Khánh Hòa   (VN) 

12/1 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến, tổ yến đã sơ chế, tổ yến đã tinh chế và tổ yến có nguyên lông.  
 

Nhóm 35: Mua bán tổ yến và các sản phẩm làm từ tổ yến.  
 
 

(210) 4-2014-31630 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH SIMETS  (VN)

790/17B Nguyễn Kiệm, phường 03, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
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(210) 4-2014-31633 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.3.23; 7.3.2; 7.3.1

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Hà Linh  (VN) 

Thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy in. 

 

Nhóm 17: Vật liệu cách âm. 

 

Nhóm 19: Khung cửa không bằng kim loại; khuôn cửa không bằng kim loại; lớp ốp 

không bằng kim loại cho các công trình xây dựng; bề mặt trang trí bằng các mảnh vật 

kiệu phi kim loại trong các công trình xây dựng; đường gờ, không bằng kim loại, dùng 

cho xây dựng; đường chỉ không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; lớp mặt không bằng 

kim loại, dùng cho xây dựng; ván ốp chân tường không bằng kim loại, dùng cho xây 

dựng; tấm ốp tường không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 20: Khung tranh ảnh; khuôn góc cho khung tranh ảnh; đường gờ nổi của khung 

tranh ảnh. 

 

Nhóm 22: Dây đai, không bằng kim loại để buộc hoặc quấn. 
 

 
(210) 4-2014-31634 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A1.1.2; A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3

(591) Xanh, đỏ, vàng, vàng nâu. 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển xuất nhập khẩu Bảo Lộc  

(VN) 

Thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm, tấm gỗ ép dùng trong xây dựng, gỗ xây dựng, gỗ ván, gỗ 

xẻ. 
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(210) 4-2014-31636 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.21; A25.7.7; A3.7.25 
(591) Xanh, hồng, trắng, đen, vàng, cam. 
(731) 1. Nguyễn Ngọc Hà  (VN) 

562 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Thị Thúy Ngân  (VN) 

1/3/6/18 Trần Bình Trọng, phường 
Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3. Nguyễn Song Anh Thư  (VN) 

80/7 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-31637 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.3; 25.12.1; 1.3.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, nâu. 
(731) 1. Nguyễn Ngọc Hà  (VN) 

562 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Trần Thị Thúy Ngân  (VN) 

1/3/6/18 Trần Bình Trọng, phường 
Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3. Nguyễn Song Anh Thư  (VN) 

80/7 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-31638 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lam, vàng, trắng. 
(731) KARAMBUNAI CORP BERHAD  

(MY) 
2nd Floor, No. 118 Jalan Semangat, 
46300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đại lý đặt 
chỗ ở khách sạn; dịch vụ sắp xếp chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ở 
khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn khu nghỉ dưỡng; tất cả thuộc nhóm 43. 

 

 
(210) 4-2014-31639 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) KARAMBUNAI CORP BERHAD  

(MY) 
2nd Floor, No. 118 Jalan Semangat, 
46300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đại lý đặt 
chỗ ở khách sạn; dịch vụ sắp xếp chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú ở 
khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn khu nghỉ dưỡng; tất cả thuộc nhóm 43. 

 
 

(210) 4-2014-31650 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh phẩm Nam Việt   (VN) 

373 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2014-31651 (220) 28.08.2013 

(641) -- (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Phùng Văn Hòa  (VN) 

Thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-31652 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.23 
(591) Đen, vàng.
(731) Phan Xuân Ngọc   (VN) 

Phố Nam Thịnh, phường Ninh Sơn, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đầu đọc đĩa, ti vi, đầu đọc kỹ thuật số, bộ kích điện.  

 

 
(210) 4-2014-31653 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.23 
(731) Phan Xuân Ngọc   (VN) 

Phố Nam Thịnh, phường Ninh Sơn, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đầu đọc đĩa, ti vi, đầu đọc kỹ thuật số, bộ kích điện.  

 

 
(210) 4-2014-31654 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 24.5.7; 26.1.6
(591) Trắng, đỏ, ghi.
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ Lộc 

Đỉnh - chi nhánh Hải Dương  

(VN) 

Xóm 6 thôn Xạ Sơn, xã Quang Trung, 
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh (gia vị).  
 

 
(210) 4-2014-31655 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) A26.4.24
(591) Xanh dương.
(731) Công ty cổ phần đồ nghề Việt 

Nam   (VN) 

Số 14, đường 5B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan, máy cắt (máy móc), máy cắt, cưa (máy), máy cưa, máy bào, máy 

mài. 
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(210) 4-2014-31656 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) KYOWON CO., LTD.   (KR) 
(Euljiro 2-ga) 51, Eulji-ro, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); máy tính bảng; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được sách điện tử có thể tải 
xuống được sách hoặc báo nghiên cứu điện tử có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ viết sách có nhiều tranh, ảnh, truyện tranh; sách; tạp chí (định kỳ), 
xuất bản phẩm dạng in, sách hoặc bảo nghiên cứu.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng cao su, đồ chơi bằng kim loại đồ chơi bằng gỗ; khối đồ chơi; búp 
bê: bàn cờ trò chơi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đặt mua xuất bản phẩm cho người khác; dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực bồn cầu và chậu vệ 
sinh, dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy lọc nước dùng điện cho mục đích gia dụng; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực sách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sách và tạp chí.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được: xuất bản tạp chí định kỳ; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); 
trường đào tạo toán, trường đào tạo ngôn ngữ.  

 

 
(210) 4-2014-31657 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KYOWON CO., LTD.   (KR) 
(Euljiro 2-ga) 51, Eulji-ro, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được), máy tính bảng, xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; sách điện tử có thể tải 
xuống được; sách hoặc báo nghiên cứu điện tử có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 16: Dụng cụ viết sách có nhiều tranh ảnh; truyện tranh; sách; tạp chí (định kỳ), 
xuất bản phẩm dạng in, sách hoặc báo nghiên cứu.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng cao su; đồ chơi bằng kim loại, đồ chơi bằng gỗ; khối đồ chơi, 
búp bê, bàn cờ trò chơi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đặt mua xuất bản phẩm cho người khác dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực mỹ phẩm dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực bồn cầu và chậu vệ 
sinh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy lọc nước dùng điện cho mục đích gia dụng; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực sách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sách và tạp chí.  
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Nhóm 38: Truyền tin tức; cung cấp quyền truy cập internet không dây; cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ), thông tin liên 
lạc bằng truyền hình cho các cuộc họp; phát chương trình qua internet; phát chương trình 
truyền hình.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được, xuất bản tạp chí định kỳ; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); 
trường đào tạo toán, trường đào tạo ngôn ngữ.  

 

 
(210) 4-2014-31658 (220) 19.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Hồng, xanh dương, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH In Song An  (VN)

16 Trương Đăng Quế, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2014-31659 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đại Hồng Phúc  

(VN) 

83/17B Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Amply, loa, đầu đọc đĩa, micro. 
 

 
(210) 4-2014-31663 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) TOPARTS PTE LTD   (SG) 

196 Pandan Loop #04-09 Pantech 
Business Hub, Singapore 128384  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 06: Vòng bằng kim loại (vòng đai chặn bằng kim loại); vòng kẹp bằng kim loại 
(vòng đai để kết nối); khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; van bằng kim loại (không 
phải là bộ phận của máy); khấu bịt đầu gậy bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại 
cho ống dẫn khí nén.  

 

Nhóm 07: Các linh kiện cho nồi hơi của máy; bộ nối ghép (bộ phận của máy móc)/khớp 
nối kín (bộ phận máy móc); cơ cấu ghép nối không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ.  
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Nhóm 17: Vòng bằng cao su; ống mềm, không bằng kim loại; ống bằng vật liệu dệt; vòng 
dệm ống (miếng đệm cho ống dẫn); dây bằng cao su; đệm lót (đệm nối kín/xi gắn kín); 
vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá.  

 

 
(210) 4-2014-31667 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) HYOSUNG CORPORATION   (KR) 
119 (Gongdeok-dong), Mapo-daero, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý; chất dẻo dạng thô; nhựa Polipropilen, 
dạng thô/chưa xử lý; nhựa dẻo nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý và nhựa tổng hợp dạng thô; 
chất dẻo dạng thô (nguyên liệu thô) dạng bột, dạng lỏng hoặc ở thể dạng keo; chất dẻo 
dạng nguyên liệu thô (chưa xử lý); nhựa polyetylen terephtalat, dạng thô/chưa xử lý; hóa 
chất polyetylen (hóa chất công nghiệp); nhựa polyamit, dạng thô/chưa xử lý; nhựa epoxy, 
dạng thô/chưa xử lý; nhựa polyvinyl alcohol, dạng thô/chưa xử lý.  

 

 
(210) 4-2014-31672 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ, trắng, đen.
(731) Công Ty TNHH Bạch Anh   (VN)

526/5B đường Kha Vạn Cân, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước giải khát không cồn. 
 

 
(210) 4-2014-31673 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.13.25; 1.15.15 
(591) Đỏ boọc đô, vàng nhũ, trắng, xanh dương
(731) Công Ty TNHH Sản xuất -

thương mại Thái Anh   (VN) 

NN4 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, bao PP, cuộn PP (bao PP đóng thành cuộn) bao bì nhựa, giấy, hạt 
nhựa, nguyên vật liệu ngành nhựa. 
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(210) 4-2014-31674 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược và vật 

tư thú y   (VN) 

88 Trường Chinh, Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2014-31675 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược và vật 

tư Thú Y  (VN) 

88 Trường Chinh, Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  

 
 

(210) 4-2014-31677 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10; 26.1.1; A5.5.22; 
2.9.8 

(591) Trắng, cam, xanh, đen. 
(731) Lê Viết Thảo Linh  (VN) 

Số 36/9 Hà Huy Tập, phường 03, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng miệng. 

 
 

(210) 4-2014-31678 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Thị Hằng  (VN) 

Cụm 10, thôn Hạ Hội, xã Tân Lập, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo; giày dép; mũ (nón); dây thắt 

lưng (dây nịt). 
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(210) 4-2014-31679 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Hautech  (VN)

P. 3.16, Thiên Sơn Plaza, 800 Nguyễn 
Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; nhà các loại; sửa chữa; nhà các loại; lắp đặt nhà các loại.  

 

 
(210) 4-2014-31689 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.2.1; 26.4.1; 26.2.7; 2.1.21 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Goodpiks  (VN) 

32-34 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết xuất từ thịt; nước 

mắm; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ trứng và sữa; rau quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt hoa quả ướt; dầu thực vật; dầu ăn; mỡ (để ăn); hạt 
điều rang muối; đậu phộng chiên. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm 
làm từ bột; bánh mỳ; bánh; mứt (dạng bánh kẹo); kẹo; bánh phồng tôm; sôcôla; men; bột 
nở; tương; magi; hạt tiêu; muối; nước sốt hoa quả; tương hạt cải; gia vị; kem (lạnh). 

 

 
(210) 4-2014-31690 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.5.1; A26.11.8 
(731) Phan Văn Thành  (VN) 

549/5 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); vớ (tất).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), vớ (tất).  
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(210) 4-2014-31694 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) PATHAWIN COMPANY LIMITED  

(TH) 
55/1 Moo 6, Bangtoey Sub-district, 
Samkhok District, Pathumthani Province, 
12160, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm chăm sóc da mặt; chế phẩm chăm sóc 

tóc; chế phẩm trị liệu chăm sóc sắc đẹp (spa); xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm 
chăm sóc da dưới nắng và chống nắng. 

 

 
(210) 4-2014-31696 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.6; 5.7.21 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, vàng, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 

Số 122, đường số 70A Nguyễn Chí 
Thanh, ấp Long Thành, xã Long Thành 
Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã được bảo quản; hạt điều đã được chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán hạt điều đã được bảo quản, hạt điều đã được chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-31697 (220) 19.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.13.4; 24.1.1; 20.7.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Trường Việt 

Anh  (VN) 

Số 358C, đường Nguyễn Trãi, khóm 4, 
phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; dịch vụ hỗ 

trợ giáo dục; giảng dạy chương trình Anh văn cho trẻ em, thiếu niên và người lớn; tư vấn 
du học. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
887 

(210) 4-2014-31698 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I-

Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2014-31699 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị 

Thanh  (VN) 

Số 282, khu phố 2, thị trấn Bến Sung, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-31705 (220) 19.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 1.15.3; 26.2.7

(731) SHENZHEN DAZZNE TECHNICAL 

LIMITED   (CN) 

Room A509, Block 5, Huibaojiang 

Building, Minzhi Avenue, Minzhi Sub-

District Office, Longhua District, 

ShenZhen, GuangDong, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn trập cho máy ảnh [nhiếp ảnh]; máy ảnh [chụp ảnh]; bao (túi) đặc biệt cho 

dụng cụ nhiếp ảnh; giá đỡ cho thiết bị nhiếp ảnh; bộ ngắm nhiếp ảnh; giá ba chân dùng 

cho máy ảnh; đèn chớp [nhiếp ảnh]; túi thiết kế đặc biệt cho máy ảnh và dụng cụ nhiếp 

ảnh; pin điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; nắp che ống 

kính máy ảnh; bộ lọc tia cực tím, cho nhiếp ảnh; micrô; thiết bị điều khiển từ xa.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
888 

(210) 4-2014-31722 (220) 22.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.3.1; A1.3.17; 24.17.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xám, xanh đen, đen. 
(731) Công ty cổ phần đòi nợ 

Quang Minh  (VN) 

688/113A Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đòi nợ. 

 

 
(210) 4-2014-31819 (220) 22.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Tân Việt Mỹ  (VN) 

Số 13, Ngõ 333, phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; điều hòa nhiệt độ; máy hút ẩm sử dụng trong gia đình; thiết bị 

và hệ thống nấu nướng; thiết bi đun nóng nước; thiết bị và máy đông lạnh; thiết bi lọc 
nước; nồi áp suất dùng điện; lò vi sóng; nồi nướng dùng điện; máy làm nóng lạnh nước 
uống.  

 

 
(210) 4-2014-31850 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 
(731) Công ty CP Nông Dược Việt 

Nam   (VN) 

Số nhà 17, ngõ 71 phố Đỗ Quang, Trung 
Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thúc đẩy sự ra hoa của thực vật và chế phẩm chống lại sự không ra 
hoa của thực vật; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có hại, chất 
trừ dịch, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng; thuốc diệt chuột.  

 

 
(210) 4-2014-31851 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thuận Phát   (VN) 

Số 84 ngõ 1 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 16: Giấy ăn. 
 

 
(210) 4-2014-31852 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thuận Phát  (VN) 

Số 84 ngõ 1 đường Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy ăn. 
 

 
(210) 4-2014-31853 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh    (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; 
tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; khóa 
đào tạo từ xa; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; dịch 
vụ phiên dịch viên; giảng dạy [teaching]; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy [Tuition].  

 

 
(210) 4-2014-31854 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh   (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; xuất bản sách; huấn luyện [đào tạo]; 
tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; khóa 
đào tạo từ xa; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; dịch 
vụ phiên dịch viên; giảng dạy [teaching]; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy [Tuition].  
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(210) 4-2014-31855 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; 11.3.18; 26.1.2 
(591) Nâu vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

An Quý   (VN) 

54/10/6 Đình Nghi Xuân, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp 
đồng (phục vụ các xuất ăn cho trường học, cho bệnh viện, cho cơ quan, xí nghiệp và đám 
cưới); khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-31857 (220) 23.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.1.1; A5.1.5; 26.1.1; 2.1.8; 2.3.8 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Thị Phương Hoàng  

(VN) 

50 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ hướng dẫn luyện tập Yoga.  
 

 
(210) 4-2014-31858 (220) 23.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 25.1.6; 25.1.25 

(591) Đỏ, trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH YAME VN   (VN)

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.  
 

 
(210) 4-2014-31859 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH YAME VN   (VN)

766/3B-3C Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.  
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(210) 4-2014-31871 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Nam 

CREATE MEDIC  (VN) 

Lô 302, đường 7, khu công nghiệp 
Amata, phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống thông đường tiểu; ống y tế với bóng hoặc ống thông. 
 

 
(210) 4-2014-31872 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.21 
(731) KABUSHIKI KAlSHA KCM   (JP) 

2680, Oka, Inami-cho, Kako-gun, 
Hyogo, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xúc bánh lốp, các bộ phận và phụ kiện của máy xúc.  
 

 
(210) 4-2014-31873 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) TBC TRADEMARKS, LLC   (US) 
22 15-B Renaissance Dr., Suite 5 Las 
Vegas, Nevada 89119, United States  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe có động cơ, không bao gồm lốp dùng cho xe đạp.  
 

 
(210) 4-2014-31930 (220) 23.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.3.1; A3.3.24 

(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH O.P.S  (VN) 

2 đường 3B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; sữa tắm; sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm; thức ăn thủy sản. 
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Nhóm 35: Mua bán: hóa chất; dụng cụ y tế, linh kiện điện tử, viễn thông; thuốc thú y; mỹ 
phẩm; quà lưu niệm. 

 

 
(210) 4-2014-31931 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 24.15.21 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Khang Việt  (VN) 

Lô E18 + E19, đường Hải Sơn-Tân Đức, 
khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vôi quét tường; véc ni; mực in; chất pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ 

gia cho sơn, véc ni, vôi quét tường; chế phẩm sơn lót. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, vôi quét tường, véc ni, mực in, chất pha loãng, chất tạo màu, tất 
cả là phụ gia cho sơn, véc ni, vôi quét tường, chế phẩm sơn lót, sản phẩm từ nhựa như: 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng đề bao gói, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói hoặc đựng, 
bao bì, hóa chất ngành in như: chất tẩy rửa mực in, chất tạo màu, máy móc, thiết bị điện, 
vật liệu điện như: máy phát điện, động cơ điện, dây điện. 

 

 
(210) 4-2014-31932 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần RELIUSA  (VN)

434/76/50 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 06: Thùng bằng kim loại thường; hộp bằng kim loại thường; nắp chai lọ bằng kim 
loại thường; nút thùng bằng kim loại thường; đồ chứa đựng bằng kim loại thường [dùng 
để lưu kho, vận chuyển]; chai lọ bằng kim loại thường. 

 
Nhóm 10: Đồ chứa đựng dùng cho mục đích y tế (chi tiết: túi, bao, hộp, thùng, bình lớn, 
chai lọ); găng tay dùng cho mục đích y tế; đồ đựng chuyên dụng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 16: Giấy nhăn; bìa nhăn; bao bì từ giấy hoặc bìa; giấy làm từ bột gỗ; bìa cứng. 

 
Nhóm 20: Thùng bằng gỗ; bao bì bằng gỗ; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; nắp chai, lọ không 
bằng kim loại. 
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Nhóm 21: Đồ đựng bằng thủy tinh (chi tiết: chai, lọ, nút, bình, hộp); đồ gốm; đồ chứa 
đựng bằng gốm sứ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh, máy móc, thiết bị máy công nông ngư nghiệp (như máy gặt, cắt, 
trồng cây, dập), thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây diện và thiết 
bị khác dùng trong mạch điện), thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đồ chứa 
đựng (như thùng, hộp, bình lớn, chai lọ) bằng kim loại, đồ chứa đựng (như thùng, hộp, 
bình lớn, chai lọ) bằng gốm sứ, đồ chứa đựng (như thùng, hộp, bình lớn, chai lọ) bằng 
thủy tinh; giấy, báo; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng 
hoặc quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng. 

 

Nhóm 36: Môi giới tùy chỉnh; quản lý tài chính; môi giới bảo hiểm; môi giới bất động 
sản; đầu tư vốn. 

 

Nhóm 39: Giao nhận hàng hóa; vận tải; môi giới vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; bao 
gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2014-31933 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Dy 

Khang  (VN) 

66/2A, khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vôi quét tường; véc ni; mực in; chất pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ 
gia cho sơn, véc ni, vôi quét tường; chế phẩm sơn lót. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, vôi quét tường, véc ni, mực in, chất pha loãng, chất tạo màu, tất 
cả là phụ gia cho sơn, véc ni, vôi quét tường, chế phẩm sơn lót, sản phẩm từ nhựa như: 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói hoặc đựng, 
bao bì, hóa chất ngành in như: chất tẩy rửa mực in, chất tạo màu, máy móc, thiết bị điện, 
vật liệu điện như: máy phát điện, động cơ điện, dây điện. 

 
 

(210) 4-2014-31934 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Trung tâm giống nông lâm 

nghiệp Lào Cai  (VN) 

Tổ 34, phường Cốc Lếu, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống cây rau; rau quả tươi. 
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(210) 4-2014-31935 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ENESTI Hàn 

Quốc  (VN) 

Số 31 ngõ 93, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, kinh doanh mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-31936 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ENESTI Hàn 

Quốc  (VN) 

Số 31 ngõ 93, phố Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, kinh doanh mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-31938 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.4.4; 24.15.21 
(591) Xanh, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tự động hóa Thái Dương  (VN) 

78 Bùi Văn Hòa, khu phố 11, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, cửa công nghiệp bằng kim loại, cửa cổng bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2014-31939 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Trần Ngọc Thuận  (VN) 

178/3E Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2014-31950 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ZHEJIANG NIJIA ELECTRIC 
VEHICLE CO., LTD.   (CN) 
Dongxiao Industrial Garden, Jindong 
District, Jinhua, Zhejiang, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp; lốp xe đạp; chân chống xe đạp; yên xe đạp; ô tô ba bánh. 
 
 

(210) 4-2014-31951 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ZHEJIANG NIJIA ELECTRIC 
VEHICLE CO., LTD.   (CN) 
Dongxiao Industrial Garden, Jindong 
District, Jinhua, Zhejiang, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp; lốp xe đạp; chân chống xe đạp; yên xe đạp; ô tô ba bánh. 
 
 

(210) 4-2014-31952 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương, tím hồng. 
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất nệm Kim Cương  (VN) 

2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm (nệm).  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường.  
 
 

(210) 4-2014-31953 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Tím hồng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Nệm Kim Cương  (VN) 

2A/1 khu công nghiệp Đồng An, phường 
Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 

 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường.  
 

 
(210) 4-2014-31954 (220) 23.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.1.5; 26.1.4

(591) Đen, đỏ, trắng.

(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Phòng 1011, tòa nhà 15T2, 18 Tam 

Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp, dịch vụ trường học, 

giảng dạy, trường đào tạo, thông tin giáo dục.  
 

 
(210) 4-2014-31955 (220) 23.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Hạ Tầng Phú Vinh  (VN) 

Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ 

Phương, khu kinh tế Vũng áng, Hà Tĩnh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-31956 (220) 23.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn K.O.V.A  (VN) 

Khu B2-5 khu công nghiệp Tây Bắc Củ 

Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn 
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(210) 4-2014-31957 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Trắng, xanh, đỏ, cam. 

(731) Công ty TNHH ô tô Kỳ Nhân  

(VN) 

Phòng 601-602, lầu 6, số 1446-1448 

đường 3 tháng 2, phường 2, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nổ, máy phát điện, động cơ phát điện, máy nông nghiệp, máy xới; máy cắt 

cỏ (tất cả chạy bằng động cơ).  
 

 
(210) 4-2014-31958 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23 

(591) Trắng, hồng. 

(731) Công ty TNHH ô tô Kỳ Nhân  

(VN) 

Phòng 601-602, lầu 6, số 1446-1448 

đường 3 tháng 2, phường 2, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bánh xe răng của máy móc, tua bin gió, bộ bánh xe răng cùa máy móc, tời kéo; 

thiết bị hàn dùng điện; pit tông của ống giảm xóc [bộ phận của máy]. 
 

 
(210) 4-2014-31959 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 3.9.16; 26.1.2; A5.3.15 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, cam, đỏ. 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lâm 

Văn Tuấn  (VN) 

ấp ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện 

Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm không còn sống; tôm khô ruốc; mắm tôm; mắm nêm; mắm ruốc, nước 

mắm. 
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(210) 4-2014-31963 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu.  
 

 
(210) 4-2014-31970 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.5; 5.3.11; A5.3.14; A7.1.12; 7.1.24; 
3.7.10; 3.7.16 

(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Nguyễn Hữu Thắng  (VN) 

137 Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh 
Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (yến sào). 
 

 
(210) 4-2014-31971 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.5.1; 21.3.1 
(731) NBA PROPERTIES, INC.   (US) 

645 Fifth Avenue, New York, New York 
10022, United States of America  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là quần áo dệt kim, đồ đi chân, giầy để chơi bóng rổ, giầy thi 
đấu bóng rổ, dép đi trong nhà, áo ngắn tay không cổ (T-shirts), áo sơ mi, áo ngắn tay có 
cổ (polo shirts), áo thể thao dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày, quần thể thao 
hai ống thường làm bằng sợi bông dày, quần dài hai ống, áo ba lỗ, áo len cổ chui có tay 
đan hoặt dệt kim, quần soóc, bộ quần áo ngủ pijama, áo thể thao nam có cổ và tay áo, áo 
chui có tay áo và cổ áo thường mặc khi chơi bóng bầu dục, áo len đan hoặc móc, thắt lưng 
(quần áo), cà vạt, áo ngủ dài, mũ, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai không có chóp, bộ quần áo 
khoác mặc khi vận động thể thao, quần mặc khi vận động thể thao, áo mặc khi vận động 
thể thao, áo vét (trang phục), áo vét che gió (trang phục), áo pacca, áo choàng (măng tô), 
yếm dãi của trẻ em không làm bằng giấy, dải băng cuốn quanh đầu (trang phục), dải băng 
cuốn quanh cổ tay (trang phục), tạp dề (trang phục), quần áo lót, quần soóc đấm bốc, 
quần hai ống mặc thường ngày, mũ che tai (trang phục), găng tay (trang phục), găng tay 
hở ngón (trang phục), khăn choàng cổ, áo sợi đan và dệt có cổ và tay áo, váy nịt len dài, 
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áo váy, đồng phục và áo váy cho các hoạt náo viên trong các hoạt động thể thao, quần áo 
bơi, bộ quần áo tắm, bộ đồ bơi, bộ áo tắm hai mảnh, bộ áo tắm hai mảnh có mảnh trên là 
áo chui đầu không có tay áo, quần đùi bơi, quần đùi tắm, quần bơi lửng dài đến đầu gối 
mặc khi lướt ván trên sóng, quần áo bơi có khả năng giữ ấm cho cơ thể trong nước lạnh, 
áo choàng dùng khi đi tắm biển, bộ đồ choàng ngoài dùng khi tắm, áo choàng ngoài dùng 
khi tắm, dép xăng đan, dép xăng đan dùng trên bãi biển, mũ dùng trên bãi biển, lưỡi trai 
che nắng cho mắt, mũ trùm đầu khi bơi, mũ trùm đầu khi tắm, đồ đội đầu có gắn tóc giả.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và dụng cụ thể thao cụ thể là quả bóng rổ, bóng trong môn 
đánh gôn, quả bóng chày có kích cỡ lớn và dùng cho sân nhỏ, bóng thể thao, bóng dùng 
cho các trò chơi hành động làm bằng cao su và bóng dùng cho các trò chơi hành động làm 
bằng bọt xốp, bóng dùng cho trò chơi làm bằng vải nhung lông, bóng dùng cho trò chơi 
làm bằng chất dẻo, lưới dùng cho môn bóng rổ, bảng để gắn rổ lưới trong môn bóng rổ, 
bảng để gắn rổ lưới loại nhỏ dùng cho môn bóng rổ, bơm dùng để bơm bóng rổ và kim 
bơm đi kèm; gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, gậy đánh gôn loại ngắn, dụng cụ 
phụ để chơi gôn cụ thể là dụng cụ để sửa vầng đất cỏ bị bật ra do tác động của gậy đánh 
gôn, cọc phát bóng trong môn đánh gôn, vật để đánh dấu vị trí của bóng trong môn đánh 
gôn thường có dạng tròn dẹt như đồng xu, bao bảo vệ bọc bên ngoài túi đựng vật dụng 
đánh gôn, bao phủ bên ngoài bảo vệ đầu gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, ống đựng 
bóng đánh gôn, thảm cỏ có lỗ để chơi gôn, giá để gậy chơi bi-a, bóng bi-a, giá đựng bóng 
bi- a, bộ trò chơi phi tiêu dạng tủ có cửa đóng, trò chơi bóng rổ điện tử dạng bàn, trò chơi 
bóng rổ dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bảng, trò chơi kỹ năng hành động, trò chơi nhiều 
người để giải trí cho trẻ em và người lớn tại các buổi tiệc, trò chơi trắc nghiệm thông tin 
về nhiều lĩnh vực và máy chơi trò chơi viđêô điện tử đặt tại các địa điểm công cộng và 
trung tâm giải trí, bộ dụng cụ chơi bóng rổ gồm lưới và còi, búp bê, búp bê trang trí, búp 
bê dành cho mục đích sưu tập, đồ chơi là hình các nhân vật hành động, đồ chơi là hình 
các nhân vật hành động có đầu gắn trên lò xo lắc lư được, đồ chơi được nhồi bên trong, đồ 
chơi bằng vải nhung lông, trò chơi xếp hình từ những miếng nhỏ, đồ chơi xây dựng kiểu 
hình khối để lắp ghép, đồ trang trí cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo) và tất 
đựng và tất đựng quà trong lễ Nô-en không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo; xe cộ 
làm đồ chơi dạng ô tô, xe tải, tàu hỏa và xe thùng chở hàng và người, tất cả mang chủ đề 
bóng rổ, đồ chơi bằng bọt xốp có hình ngón tay và cúp thể thao, cúp thể thao làm đồ chơi, 
bài lá, trò chơi bằng bài lá, đồ chơi tạo tiếng động, đồ chơi hình con vật; đồ chơi trên bãi 
biển cụ thể là bóng chơi trên bãi biển, quả bóng bơm được, cái xô đồ chơi, cái xẻng đồ 
chơi, đồ chơi dùng với cát, đồ chơi cho trẻ em chơi trong khay thùng chứa cát có thành 
thấp, đồ chơi phun nước; các phụ kiện dùng để bơi tắm ở bể bơi cụ thể là phao bơi, phao 
tắm, phao nổi dạng tấm làm đồ chơi, phao bơi bằng bọt xốp, phao bơi hình vòng tròn, 
phao tắm hình vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn bằng bọt xốp, phao nằm dạng ván, ván 
lướt sóng, bộ chân nhái dùng để bơi, bộ chân nhái dùng để lướt sóng, phao nổi lồng vào 
cánh tay và phao nổi gắn vào cánh tay để hỗ trợ bơi, tất cả dùng cho mục đích giải trí; bộ 
trò chơi bóng chuyền bao gồm bóng, lưới, đường biên và còi, và bộ trò chơi môn pô lô 
dưới nước bao gồm bóng, lưới và còi; diều kiểu ống bằng vải hở hai đầu dùng để trang trí; 
bản sao thu nhỏ của sân vận động, cụ thể là mô hình nhỏ của sân vận động bằng chất dẻo 
dùng làm đồ chơi; quả cầu tuyết; máy chơi trò chơi video để dùng với máy thu hình và bộ 
điều khiển cầm tay để dùng với hệ thống máy trò chơi video sử dụng bảng phím điều khiển.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí có bản chất là các chương trình phát thanh và 
truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực bóng rổ và giới thiệu trực tiếp các trận thi đấu 
bóng rổ và các buổi trình diễn bóng rổ; sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh 
và truyền hình về các trận thi đấu bóng rổ, các sự kiện bóng rổ và các chương trình trong 
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lĩnh vực bóng rổ; tổ chức và tiến hành các buổi hướng dẫn và các cuộc cắm trại cho người 
chơi bóng rổ, các buổi hướng dẫn và cắm trại cho các huấn luyện viên bóng rổ, các buổi 
hướng dẫn và cắm trại cho các đội nhảy múa và các cuộc chơi bóng rổ; dịch vụ giải trí có 
bản chất là các buổi trình diễn của các cá nhân hóa trang giả linh vật hoặc của các đội 
nhảy múa trong các chương trình thi đấu và trình diễn bóng rổ, các buổi hướng dẫn, cắm 
trại, cổ động, và các sự kiện khác liên quan đến bóng rổ, các sự kiện và buổi tiệc đặc biệt; 
dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; dịch vụ giải trí cụ thể là dịch vụ cung cấp các trang 
web nổi bật với các dữ liệu đa phương tiện dưới dạng các sự kiện nổi bật trên truyền hình, 
các sự kiện nổi bật trên truyền hình mang tính tương tác, dữ liệu hình ảnh, tệp ghi dữ liệu 
hình ảnh, tuyển tập các sự kiện ghi hình nổi bật mang tính tương tác, các chương trình 
phát thanh, các sự kiện phát thanh nổi bật, và các dữ liệu ghi âm trong lĩnh vực bóng rổ; 
cung cấp tin tức và thông tin có bản chất là các số liệu thống kê và thông tin lặt vặt trong 
lĩnh vực bóng rổ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến không tải xuống được cụ thể là trò 
chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, trò chơi viđêô mang tính tương tác, trò chơi kỹ năng hành 
động, trò chơi trên máy điện tử, trò chơi giải trí cho trẻ con và người lớn trong các buổi 
tiệc, trò chơi trên bảng, trò chơi đố, và trò chơi trắc nghiệm kiến thức về các lĩnh vực; dịch 
vụ xuất bản điện tử cụ thể là xuất bản tạp chí, sách hướng dẫn, bản tin, sách tô màu, lịch 
thi đấu của người khác trong lĩnh vực bóng rổ một cách trực tuyến thông qua internet; 
cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính (thông tin) trực tuyến trong lĩnh vực bóng rổ.  

 
 

(210) 4-2014-31972 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(731) SUZHOU JINDING MACHINERY 

MANUFACTURING CO.,LTD   (CN) 
190. yintong Rd,South-East Economic 
Developing Zone, Changshu, Jiangsu, 
China 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]; máy phát điện xoay chiều; 
máy phát điện; máy sản xuất điện; thiết bị chống ô nhiễm cho động cơ và dầu máy; động 
cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất.  

 
 

(210) 4-2014-31973 (220) 23.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A26.11.12; 26.11.3; A25.3.13 

(591) Đen, trắng, vàng đồng, đỏ, cam, xanh lá. 
(731) PONTl S.p.A.   (IT) 

Via E. Ferrari 7 -GHEMME - Italy  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch hoa quả, 
mứt nhão, mứt quả ướt, dầu và mỡ có thể ăn được. 

 

Nhóm 30: Muối, mù tạt, dấm, nước xốt giấm thơm (gia vị), xốt (gia vị); gia vị.  
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(210) 4-2014-31974 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.3; A19.13.21; 26.1.1; 1.13.1; 
A25.7.7 

(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 
980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và các dược phẩm dùng ngoài da hoặc cao dán, vật liệu băng 

bó và các miếng dán ngoài da được tẩm thuốc giảm đau, thuốc chống viêm và các chế 
phẩm và các chất tạo nhiệt dùng cho mục đích y tế, hoặc chế phẩm dùng cho liệu pháp trị 
liệu bằng nhiệt. 

 

 
(210) 4-2014-31981 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) OUTRIGGER HOTELS HAWAII  (US) 

2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii 
96815, United States of America 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ; dép lê; đồ đi chân dùng cho đi biển; dép xăng đan; giầy; 

áo phông dài tay chống tia cực tím và sờn rách; xà rông (trang phục của phụ nữ Malaysia 
và Inđônêxia); áo phông ngắn tay; áo phông khoét nách (dùng cho cả nam và nữ); áo len 
chui đầu có mũ liền; áo nỉ chui đầu có mũ liền; quần soóc lửng; váy dài; quần áo trẻ em; 
quần áo ôm bó sát người; quần áo thể thao. 

 
 

(210) 4-2014-31982 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) HEALOL PHARMACEUTICALS SDN. 

BHD.   (MY) 
74-3, Jalan Wangsa Delima 6, KLSC, 
Wangsa Maju, Kuala Lumpur 53300, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng để sử dụng như chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ 

sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng; sợi dùng cho ăn kiêng để hỗ trợ tiêu hóa. 
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(210) 4-2014-31991 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Tổ hợp tác sản xuất lúa 

giống Hòa Hảo  (VN) 

ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2014-32002 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, xám. 
(731) Trần Hồng Quang  (VN) 

Tập thể X20, tổ 42, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-32004 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) cam, cam nhạt, vàng. 
(731) Công ty cổ phần HBI  (VN)

203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; 
môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ và nhà ở; cho thuê phòng trung tâm thương mại.  

 
 

(210) 4-2014-32006 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 24.17.18 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh dương đậm, tím, trắng.
(731) Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc 

Trăng   (VN) 

Số 17 Pasteur, phường 8, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (bao gồm các dịch vụ chăm sóc y tế) khám chữa bệnh, phân tích y 
tế liên quan đến điều trị ở người). 

 

 
(210) 4-2014-32010 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất phản ứng (thuốc thử) dùng trong ngành y; sữa công thức cho 
trẻ còn ẵm ngửa; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung; dược phẩm hay chế phẩm dược (dạng 
công thức) dùng cho mắt; thuốc nhỏ mắt (có tác dụng dưỡng ẩm không gây khô rát cho 
mắt) dùng cho kính áp tròng; sản phẩm đặc trị và chế phẩm dùng để chăm sóc mắt, cụ thể 
là thuốc nhỏ mắt.    

 

Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là sách mỏng (sách có bìa mềm), sách nhỏ (có thông tin hay 
quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ), bản tin và xuất bản phẩm in sẵn có nội dung liên quan 
đến chương trình công dân toàn cầu, chương trình trách nhiệm doanh nghiệp và các chủ 
đề về chăm sóc sức khỏe, tình trạng/điều kiện sức khỏe/y tế, các sản phẩm y tế và các 
cách điều trị y tế, các vấn đề của cộng đồng và các vấn đề môi trường.    

 
Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng (chủ yếu được làm từ các sản phẩm từ sữa, 
thịt, rau củ, trứng); đồ để uống được chế trên cơ sở sữa chứa chất dinh dưỡng được làm 
giàu dùng làm đồ ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe; thanh đồ ăn nhẹ chứa chất dinh dưỡng cô 
đặc được chế trên cơ sở protein (chủ yếu được làm từ các sản phẩm từ sữa, thịt, rau củ, 
trứng); món sữa trứng khuấy (shake).    

 

Nhóm 35: Quảng bá sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực sức khỏe bằng cách thực hiện các 
hoạt động quảng cáo và quan hệ công chúng (không phải là giáo dục hoặc đào tạo) để 
thúc đẩy nhận thức và ủng hộ tích cực của công chúng.    

 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe chăm sóc sức khỏe liên quan đến 
chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; 
dịch vụ cung cấp thông tin sức khỏe, cụ thể là: cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng và bệnh nhân về các chủ đề dinh dưỡng, 
mạch (máu, bạch huyết), bệnh tiểu đường, việc chẩn đoán và cách điều trị bệnh dựa trên 
phân tích các phân tử và triệu chứng (bệnh trạng); cung cấp thông tin về sức khỏe và tình 
trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh) và sức khỏe/chăm sóc sức khỏe trong các 
chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
thông qua một trang web và các phương tiện truyền thông xã hội (các trang mạng xã hội).     

 

Nhóm 45: Thúc đẩy chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp bằng cách thực hiện các hoạt động xã hội giúp đẩy mạnh (thúc đẩy) sự 
đổi mới, nghiên cứu khoa học, sự tiếp cận đến chăm sóc sức khỏe, tham gia của cộng 
đồng, việc bảo vệ môi trường, tình trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh) và sức khỏe; 
thúc đẩy nhận thức và sự ủng hộ tích cực của công chúng (bằng cách thực hiện các hoạt 
động xã hội, không phải là giáo dục hoặc đào tạo) trong lĩnh vực chương trình công dân 
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toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; cung cấp thông tin về các 
hoạt động xã hội liên quan đến chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua một trang web và các phương tiện truyền thông 
xã hội (các trang mạng xã hội). 

 

 
(210) 4-2014-32011 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất phản ứng (thuốc thử) dùng trong ngành y; sữa công thức cho 
trẻ còn ẵm ngửa; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung; dược phẩm hay chế phẩm dược (dạng 
công thức) dùng cho mắt; thuốc nhỏ mắt (có tác dụng dưỡng ẩm không gây khô rát cho 
mắt) dùng cho kính áp tròng; sản phẩm đặc trị và chế phẩm dùng để chăm sóc mắt, cụ thể 
là thuốc nhỏ mắt.    

 

Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là sách mỏng (sách có bìa mềm), sách nhỏ (có thông tin hay 
quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ), bản tin và xuất bản phẩm in sẵn có nội dung liên quan 
đến chương trình công dân toàn cầu, chương trình trách nhiệm doanh nghiệp và các chủ 
đề về chăm sóc sức khỏe, tình trạng/điều kiện sức khỏe/y tế, các sản phẩm y tế và các 
cách điều trị y tế, các vấn đề của cộng đồng và các vấn đề môi trường.    

 
Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng (chủ yếu được làm từ các sản phẩm từ sữa, 
thịt, rau củ, trứng); đồ để uống được chế trên cơ sở sữa chứa chất dinh dưỡng được làm 
giàu dùng làm đồ ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe; thanh đồ ăn nhẹ chứa chất dinh dưỡng cô 
đặc được chế trên cơ sở protein (chủ yếu được làm từ các sản phẩm từ sữa, thịt, rau củ, 
trứng); món sữa trứng khuấy (shake).    

 

Nhóm 35: Quảng bá sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực sức khỏe bằng cách thực hiện các 
hoạt động quảng cáo và quan hệ công chúng (không phải là giáo dục hoặc đào tạo) để 
thúc đẩy nhận thức và ủng hộ tích cực của công chúng.    

 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe/chăm sóc sức khỏe liên quan đến 
chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; 
dịch vụ cung cấp thông tin sức khỏe, cụ thể là: cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng và bệnh nhân về các chủ đề dinh dưỡng, 
mạch (máu, bạch huyết), bệnh tiểu đường, việc chẩn đoán và cách điều trị bệnh dựa trên 
phân tích các phân tử và triệu chứng (bệnh trạng); cung cấp thông tin về sức khỏe và tình 
trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh) và sức khỏe/chăm sóc sức khỏe trong các 
chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
thông qua một trang web và các phương tiện truyền thông xã hội (các trang mạng xã hội).     

 

Nhóm 45: Thúc đẩy chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp bằng cách thực hiện các hoạt động xã hội giúp đẩy mạnh (thúc đẩy) sự 
đổi mới, nghiên cứu khoa học, sự tiếp cận đến chăm sóc sức khỏe, tham gia của cộng 
đồng, việc bảo vệ môi trường, tình trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh) và sức khỏe; 
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thúc đẩy nhận thức và sự ủng hộ tích cực của công chúng (bằng cách thực hiện các hoạt 
động xã hội, không phải là giáo dục hoặc đào tạo) trong lĩnh vực chương trình công dân 
toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; cung cấp thông tin về các 
hoạt động xã hội liên quan đến chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua một trang web và các phương tiện truyền thông 
xã hội (các trang mạng xã hội). 

 
 

(210) 4-2014-32012 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất phản ứng (thuốc thử) dùng trong ngành y; sữa công thức cho 
trẻ còn ẵm ngửa; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung; dược phẩm hay chế phẩm dược (dạng 
công thức) dùng cho mắt; thuốc nhỏ mắt (có tác dụng dưỡng ẩm không gây khô rát cho 
mắt) dùng cho kính áp tròng; sản phẩm đặc trị và chế phẩm dùng để chăm sóc mắt, cụ thể 
là thuốc nhỏ mắt.    

 

Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là sách mỏng (sách có bìa mềm), sách nhỏ (có thông tin hay 
quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ), bản tin và xuất bản phẩm in sẵn có nội dung liên quan 
đến chương trình công dân toàn cầu, chương trình trách nhiệm doanh nghiệp và các chủ 
đề về chăm sóc sức khỏe, tình trạng/điều kiện sức khỏe/y tế, các sản phẩm y tế và các 
cách điều trị y tế, các vấn đề của cộng đồng và các vấn đề môi trường.    

 

Nhóm 29: Thực phẩm dinh dưỡng dạng lỏng (chủ yếu được làm từ các sản phẩm từ sữa, 
thịt, rau củ, trứng); đồ để uống được chế trên cơ sở sữa chứa chất dinh dưỡng được làm 
giàu dùng làm đồ ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe; thanh đồ ăn nhẹ chứa chất dinh dưỡng cô 
đặc được chế trên cơ sở protein (chủ yếu được làm từ các sản phẩm từ sữa, thịt, rau củ, 
trứng); món sữa trứng khuấy (shake).    

 

Nhóm 35: Quảng bá sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực sức khỏe bằng cách thực hiện các 
hoạt động quảng cáo và quan hệ công chúng (không phải là giáo dục hoặc đào tạo) để 
thúc đẩy nhận thức và ủng hộ tích cực của công chúng.    

 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe/chăm sóc sức khỏe liên quan đến 
chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; 
dịch vụ cung cấp thông tin sức khỏe, cụ thể là: cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng và bệnh nhân về các chủ đề dinh dưỡng, 
mạch (máu, bạch huyết), bệnh tiểu đường, việc chẩn đoán và cách điều trị bệnh dựa trên 
phân tích các phân tử và triệu chứng (bệnh trạng); cung cấp thông tin về sức khỏe và tình 
trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh) và sức khỏe/chăm sóc sức khỏe trong các 
chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
thông qua một trang web và các phương tiện truyền thông xã hội (các trang mạng xã hội).    

 

Nhóm 45: Thúc đẩy chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp bằng cách thực hiện các hoạt động xã hội giúp đẩy mạnh (thúc đẩy) sự 
đổi mới, nghiên cứu khoa học, sự tiếp cận đến chăm sóc sức khỏe, tham gia của cộng 
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đồng, việc bảo vệ môi trường, tình trạng khỏe mạnh (cách sống khỏe mạnh) và sức khỏe; 
thúc đẩy nhận thức và sự ủng hộ tích cực của công chúng (bằng cách thực hiện các hoạt 
động xã hội, không phải là giáo dục hoặc đào tạo) trong lĩnh vực chương trình công dân 
toàn cầu và chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; cung cấp thông tin về các 
hoạt động xã hội liên quan đến chương trình công dân toàn cầu và chương trình trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua một trang web và các phương tiện truyền thông 
xã hội (các trang mạng xã hội). 

 

 
(210) 4-2014-32024 (220) 23.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Du lịch Mở Việt 

Nam  (VN) 

Số 9, ngõ Hàng Hương, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến đi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 

thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng du thuyền.  
 

 
(210) 4-2014-32027 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Lạc Việt  (VN) 

Thôn Bối La, xã Cộng Hoà, huyện Vụ 
Bản, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm quần áo, khăn mặt, thảm, đệm. 

 

 
(210) 4-2014-32028 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.5.19; A3.5.25; A3.5.24; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xám. 
(731) Trần Thanh Tùng  (VN) 

Số 47 đường số 40, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, đồ ăn nhanh, cụ thể là: cà phê pha 

sẵn, cà phê đóng gói, cà phê rang, nước giải khát, nước ép trái cây, bánh ngọt, kem, sữa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2014-32045 (220) 24.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; A25.3.3 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Thủy 

Tiên BABY  (VN) 

41 đường 139, khu dân cư II Bùi Minh 

Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Phân phối, buôn bán các sản phẩm may mặc, quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-32052 (220) 24.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 3.3.1; A3.3.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng.

(731) Công ty cổ phần máy công 

trình Bạch Mã   (VN) 

Số nhà A21 đường 340 phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Tu bô, máy đề, máy phát, lọc các loại, phụ tùng của động cơ (hơi), con lăn, 

bánh sao chủ động, xích dùng cho máy đào gạt đất và máy ủi đất (tất cả các sản phẩm này 

linh kiện của máy xúc đất, máy ủi đất).  
 

 
(210) 4-2014-32054 (220) 24.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 20.5.7 

(591) Xanh lá mạ.

(731) Nguyễn Công Tuấn  (VN) 

73B3 khối Yên Vinh, phường Hưng 

Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; phần mềm máy tính [ghi 

sẵn]; đĩa compact, DVD.  

 

Nhóm 15: Hộp nhạc; các nhạc cụ điện và điện tử. 
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(210) 4-2014-32062 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Lê Trần  

(VN) 

25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại; tấm xi 
măng.  

 

 
(210) 4-2014-32063 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng, đen. 
(731) Quách Huỳnh Minh Thư   (VN)

166-168 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-32068 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Tím, đen. 
(731) Công ty TNHH Nhà Cố vấn An 

Thái  (VN) 

Số nhà 21, ngách 34/182 phố Vĩnh Tuy, 
phường Vình Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2014-32080 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32081 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC   (VN) 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32082 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC   (VN) 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32083 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh dùng cho phụ nữ, tã lót dùng cho trẻ sơ sinh, bỉm dùng cho người 
lớn, bông y tế, băng y tế, nước cất dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32084 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa (cho trẻ em bú).  
 

 
(210) 4-2014-32085 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ăn, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-32086 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa chua, sữa đậu nành.  
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(210) 4-2014-32087 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  

(VN) 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống tinh khiết đóng chai.  

 

 
(210) 4-2014-32088 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) SHEN ZHEN LRCO SPORTS GOODS 
CO., LTD  (CN) 
Block B/4F, Bennis Industrial Park, 
Langning Road, Dalang Community, 
Dalang Street, Longhua New District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho người đi xe đạp; giầy thể thao; đồ đội đầu; đồ dệt kim (trang 

phục); găng tay (bằng vải); khăn xếp đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ (của người khác); dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; dịch vụ thúc đẩy bán hàng (cho người khác); quản lý kinh doanh cho 
những người hoạt động thể thao; quản lý đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-32095 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.3.23 
(731) SOCIÐTÐ JACQUES'S  (FR) 

845 Rue Etienne Lenoir, 30900 Nimes - 
France 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn 

hoặc chấn thương; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người đi xe 
máy; mặt nạ bảo hộ cho người đi xe mô tô và xe máy; giày ống bảo hộ lao động; thiết bị 
bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; vật đệm bảo vệ vai và khuỷu tay; quần áo bảo 
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hộ cho người chơi thể thao và người điều khiển xe để phòng chống tai nạn, chất phóng xạ 
và cháy nổ; vật bảo vệ đầu gối phòng chống tai nạn; ống nhòm; kính đeo mắt; kính quang 
học; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; kính 
bảo hộ cho người đi xe máy; dây đeo của kính mắt; dây xích đeo của kính mắt; kính đeo 
mắt loại kẹp mũi; vật dụng bảo vệ lưng; vỏ mũ bảo hiểm; hộp đựng điện thoại di động.  

 
Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; vali [hành lý]; cặp đựng giấy tờ, tài liệu bằng da; rương; 
va li nhỏ; cặp đa; ô; ví bỏ túi; ví tiền (túi cầm tay cho phụ nữ); ví nhỏ; túi đựng dụng cụ 
nhỏ bằng da; bao/túi/bị/xắc; balô; túi xách tay; túi cho thể thao; túi đựng khi đi du lịch; 
túi cho người cắm trại; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; túi đựng quần áo dùng để đi du 
lịch; túi đựng đồ dùng cá nhân dùng khi đi du lịch; vali; ví đựng chìa khóa, bật lửa, bản 
đồ, đèn pin [ví rỗng]; đai đeo chai nước [bằng da]; túi gắn trên mô tô và xe máy; địu để 
mang động vật; quần áo cho động vật; dây buộc động vật bằng da thuộc; dây da thuộc bản 
nhỏ; dây da thuộc bản to. 

 
Nhóm 25: Quần áo và sản phẩm may mặc, bao gồm quần áo da; quần áo giả da; quần áo 
cho người lái xe mô tô; quần áo chống thấm nước; áo khoác có mũ; áo choàng ngoài; 
quần dài; áo sơ mi; quần áo đan; áo nịt len [trang phục]; áo gilê; áo len dài tay; găng tay 
[trang phục]; giày; giày cho người lái xe mô tô; giày ống; giày ống cho người lái xe địa 
hình; mũ; mũ cho người lái xe mô tô; tất ngắn cổ; áo bờ-lu; bộ quần áo lót may liền [trang 
phục]; khăn quàng cổ bằng vải lụa; khăn choàng cổ; quần áo lót; áo nịt ngực; mũ lưỡi trai 
[đồ đội đầu]; mũ trùm đầu [trang phục]; bao tay [trang phục]; găng tay lót [trang phục]; 
mũ trùm đầu và cổ [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ che nửa mặt; dải băng 
buộc đầu [trang phục]; thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2014-32096 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) SOCIÐTÐ JACQUES'S   (FR) 

845 Rue Etienne Lenoir, 30900 Nimes - 
France  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn 

hoặc chấn thương; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người đi xe 
máy; mặt nạ bảo hộ cho người đi xe mô tô và xe máy; giày ống bảo hộ lao động; thiết bị 
bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; vật đệm bảo vệ vai và khuỷu tay; quần áo bảo 
hộ cho người chơi thể thao và người điều khiển xe để phòng chống tai nạn, chất phóng xạ 
và cháy nổ; vật bảo vệ đầu gối phòng chống tai nạn; ống nhòm; kính đeo mắt; kính quang 
học; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; kính 
bảo hộ cho người đi xe máy; dây đeo của kính mắt; dây xích đeo của kính mắt; kính đeo 
mắt loại kẹp mũi; vật dụng bảo vệ lưng; vỏ mũ bảo hiểm; hộp đựng điện thoại di động.  

 
Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; vali [hành lý]; cặp đựng giấy tờ, tài liệu bằng da; rương; 

va li nhỏ; cặp da; ô; ví bỏ túi; ví tiền (túi cầm tay cho phụ nữ); ví nhỏ; túi đựng dụng cụ 

nhỏ bằng da; bao/túi/bị/xắc; balô; túi xách tay; túi cho thể thao; túi đựng khi đi du lịch; 
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túi cho người cắm trại; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; túi đựng quần áo dùng để đi du 

lịch; túi đựng đồ dùng cá nhân dùng khi đi du lịch; vali; ví đựng chìa khóa, bật lửa, bản 

đồ, đèn pin [ví rỗng]; đai đeo chai nước [bằng da]; túi gắn trên mô tô và xe máy; địu để 

mang động vật; quần áo cho động vật; dây buộc động vật bằng da thuộc; dây da thuộc bản 

nhỏ; dây da thuộc bản to.  

 

Nhóm 25: Quần áo và sản phẩm may mặc, bao gồm quần áo da; quần áo giả da; quần áo 

cho người lái xe mô tô; quần áo chống thấm nước; áo khoác có mũ; áo choàng ngoài; 

quần dài; áo sơ mi; quần áo đan; áo nịt len [trang phục]; áo gilê; áo len dài tay; găng tay 

[trang phục]; giày; giày cho người lái xe mô tô; giày ống; giày ống cho người lái xe địa 

hình; mũ; mũ cho người lái xe mô tô; tất ngắn cổ; áo bờ-lu; bộ quần áo lót may liền [trang 

phục]; khăn quàng cổ bằng vải lụa; khăn choàng cổ; quần áo lót; áo nịt ngực; mũ lưỡi trai 

[đồ đội đầu]; mũ trùm đầu [trang phục]; bao tay [trang phục]; găng tay lót [trang phục]; 

mũ trùm đầu và cổ [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ che nửa mặt; dải băng 

buộc đầu [trang phục]; thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2014-32106 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 8.1.18; A8.1.16; 2.9.1 

(591) Vàng, trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(731) Trịnh Thái Phong   (VN) 

53/112/42 Trần Khánh Dư, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh bông lan, bánh kem; bánh ngọt; bánh su kem; bánh nướng xốp; 

bánh nhân hoa quả.  
 

 
(210) 4-2014-32140 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.3 

(591) Đỏ, hồng, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng 775  (VN) 

Khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn 

xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng. 
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(210) 4-2014-32141 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A26.11.12; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH khoa học công 

nghệ BIO Mai  (VN) 

ấp Đầu Giồng A, xã Phước Hưng, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-32142 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Võ Văn Nam  (VN)

ấp Thượng, xã Đại Phước, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ; đàn thùng; đàn ghi-ta; đàn măng-đô-lin. 
 

 
(210) 4-2014-32143 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh, trắng, đỏ, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Phan Thị Liên  

(VN) 

Số 27 Phạm Thái Bường, khóm 2, phường 
3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem chua; chả lụa; pa tê. 
 

 
(210) 4-2014-32144 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Quảng Nguyên  

(VN) 

ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-32145 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Hiệp Phong 

Miền Nam  (VN) 

32 Nguyễn Thị út, khóm 1, phường 3, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-32154 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1 
(591) Nâu. 
(731) Công ty TNHH COSFA  (VN)

Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Trần kim loại; lam chắn nắng bằng kim loại; cửa nhôm; tấm ốp nhôm; cửa lá 

sách bằng kim loại; mành rèm kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất và ngoại thất bằng kim loại như: trần kim loại, 
lam chăn nắng, cửa nhôm, tấm ốp nhôm, cửa lá sách, mành rèm kim loại.  

 
 

(210) 4-2014-32162 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) UBMMG HOLDINGS SDN. BHD.  

(MY) 
A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office 
157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 
50450 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; 
phân phát hàng mẫu; dịch vụ khuyến mại.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
916 

(210) 4-2014-32163 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) DIAGEO BRANDS B.V.   (NL) 
Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014 BG, 
Netherlands  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2014-32181 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-32182 (220) 24.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-32220 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ đậm, xanh lá mạ. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông S.U.N RI SE  (VN) 

Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 
72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2014-32221 (220) 25.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 26.1.2
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Duy 

Phong Bình Phước  (VN) 

Số 48, tổ 1, khu 8, phường Long Phước, 
thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều (đã chế biến), trứng, sữa, mứt (ướt), dầu ăn thực vật, thịt gia cầm.  

 
 

(210) 4-2014-32222 (220) 25.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Cam, xanh da trời, xanh lá cây, vàng.
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tâm Khoa HEARTMIND  (VN) 

R2.09.09 Tòa nhà Everich Tower, 968 
đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe con người; phòng khám đa 
khoa.  

 

 
(210) 4-2014-32223 (220) 25.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.5.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Lê Quang Hiệp  (VN) 

Số 316A, phố Huế, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2014-32227 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 5.5.19; 5.5.8; A5.5.22 

(591) Xám, đen. 

(731) Mai Ngọc Tú An  (VN) 

23/1/1 đường 48, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 

công nghệ (IPTC) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; mật ong; nghệ vàng 

(gia vị); nghệ cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32228 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.4.2 

(591) Hồng, trắng. 

(731) Trần Quang Trường Thanh  

(VN) 

416 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu bao gồm: quần áo, trang phục, áo choàng 

ngoài, áo khoác trùm đầu, áo váy, mũ, áo khoác choàng, áo khoác ngoài, quần áo may 

sẵn, giày. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, mắt kính, túi xách. 
 

 
(210) 4-2014-32229 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(591) Hồng, đen. 

(731) Trần Quang Trường Thanh  

(VN) 

416 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu bao gồm: quần áo, trang phục, áo choàng 

ngoài, áo khoác trùm đầu, áo váy, mũ, áo khoác choàng, áo khoác ngoài, quần áo may 

sẵn, giày. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, mắt kính, túi xách. 
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(210) 4-2014-32240 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.1 

(591) Xanh rêu, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 

vật tư y tế Huy Hoàng  (VN) 

72/486M Phan Huy ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y tế (hộp an toàn 

đựng bao và kim tiêm đã qua sử dụng); găng tay cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-32241 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 2.3.8; A2.3.16 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại mỹ phẩm Hân Vy  

(VN) 

35 Tam Hà, tổ 15, khu phố 4, phường 

Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm sạch. 
 

 
(210) 4-2014-32242 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.4; A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3 

(591) Xanh than, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần hóa chất ¸ 

Châu  (VN) 

Lô K4B khu công nghiệp Lê Minh Xuân, 

đường số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hóa chất, rau quả, thực phẩm, mỹ 

phẩm, nông lâm sản); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 

hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-32248 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.8; A25.7.21; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Jenny Cosmetic  

(VN) 

231/10 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-32249 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.11; A3.4.24 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Vina Sen  (VN)

Lô 10 - E1 khu ĐTM Yên Hoà, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 

Nhóm 44: Trang trại chăn nuôi dê. 
 
 

(210) 4-2014-32261 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Hải  (VN) 

51 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-32262 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(731) Hộ kinh doanh Hưng Thịnh  

(VN) 

26 Đoàn Công Hớn, khu phố 1, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-32267 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH MEDIUSA  (VN)

154 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32268 (220) 25.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.2.7; A5.3.15 

(731) Công ty TNHH MEDIUSA  (VN)

154 Khánh Hội, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-32280 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.1.5 
(591) Xanh cốm, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Sống Xanh  (VN) 

Số 3, ngõ Tức Mặc, phố Trần Hưng Đạo, 
phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2014-32281 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 26.1.1; A5.1.5; A5.5.22; 5.5.12; 
5.5.14 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Đức 

Nguyên  (VN) 

245/10 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột ngũ cốc; bột thực phẩm để làm há cảo; bột gạo lọc và bột 

năng; bột lúa mạch; bột nếp. 
 

 
(210) 4-2014-32282 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.7.3; A24.7.23; 26.13.1; A1.1.10 
(591) Xanh nước biển đậm, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Hiệp hội doanh nghiệp Châu 

Âu tại Việt Nam (European 

Chamber of Commerce in 

Vietnam)  (VN) 

Phòng 2B, tầng 15, toà nhà Landmark, số 
5B Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ của phòng thương mại, cụ thể là xúc tiến, thúc đẩy và bảo vệ đầu 

tư, thương mại và quan hệ thương mại giữa Châu Âu và Việt Nam; và kể cả việc cung cấp 
thông tin tư vấn để gia tăng các cơ hội tiếp cận thị trường tại cả Việt Nam lẫn Châu Âu; tổ 
chức các sự kiện xã hội để tăng cường mạng lưới liên lạc giữa các đối tác kinh doanh; và 
tổ chức các hoạt động khác nhằm nâng cao sự cảm kích của các hội viên để thực hiện các 
dịch vụ chính được tốt hơn (bao gồm cả các chương trình giảm giá). 

 

 
(210) 4-2014-32285 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) KIM YOONYOUNG  (KR) 

24, Gungchon-ro 24-gil, Wabu-eup, 
Namyangju-city, Gyeonggi-do, 472-908, 
Korea 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Phấn trang điểm dạng nén; nước thơm dưỡng da (mỹ phẩm); nước thơm dùng 

cho tay (mỹ phẩm); son môi; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); phấn mắt; kem che khuyết 
điểm (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng dạng dung dịch (mỹ phẩm); chế phẩm bôi lông 
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mi mắt (mát-ca-ra); bút kẻ viền mắt; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm nhuộm tóc; nước hoa; 
chất dính dùng cho mỹ phẩm; lông mi giả; mặt nạ làm đẹp; xà phòng làm đẹp (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-32287 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 

Việt An  (VN) 

83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-32288 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 

Việt An  (VN) 

83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã tinh chế và đóng hộp, sữa; sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng; bia; nước uống có ga; nước yến (đồ uống không cồn); xirô; nước 
ép hoa quả; đồ uống hỗn hợp, không có cồn.  

 

 
(210) 4-2014-32300 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Phú Khang  

(VN) 

Quốc lộ 39A, Bảo Khê, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2014-32304 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Đen, xám, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kiến trúc ADP   (VN) 

308 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 
 

(210) 4-2014-32306 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) AN-TAI PRINTING INK CO., LTD  

(TW) 
No. 64, Meiming St., Taishan Hsians, 
Taipei Hsien, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mực in.   
 

 
(210) 4-2014-32307 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.25; A2.1.16 
(591) Trắng, nâu, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phương Sing  (VN) 

43, Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-32308 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  
(JP) 
2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: ¤; « che nắng; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; túi xách có hai 
quai ngắn và phần thân túi hình chữ nhật; ba lô; túi nhỏ; túi du lịch; vali; túi đựng quần áo 
dùng để đi du lịch; ví tiền; bao để móc chìa khóa.  
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(210) 4-2014-32310 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại MODERN FARE Việt 

Nam   (VN) 

Lô E6.9 đường Phạm Hùng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Xe đạp đặt cố định để luyện tập; thiết bị tập luyện thể hình; vật dụng bảo vệ 
đầu gối [dụng cụ thể thao]; máy để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2014-32311 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15; A17.1.2; 
A5.5.21; A5.5.20; 26.13.25 

(731) Lê Thị Minh Khanh   (VN) 

Phòng 205A, B2, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; chi tiết nối ống dẫn 
bằng kim loại, cụ thể là tê, cút, ống nối góc; téc làm bằng kim loại chứa khí, chất lỏng, 
hóa chất; téc làm bằng kim loại.  

 

Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế); bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; trung tâm điều áp khí y tế; máy 
nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc đựng 
khí ô xy (dùng trong y tế).  

 

 
(210) 4-2014-32312 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Lê Thị Minh Khanh   (VN) 

Phòng 205A, B2, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; hệ thống cung cấp khí y tế; ổ khí ra khí y tế; 
bình lưu lượng khí ôxy (dùng trong y tế); bình hút dịch (dùng trong y tế); đường ống dẫn 
khí y tế và các phụ kiện của chúng như ống nối, tê, cút; trung tâm điều áp khí y tế; máy 
nén khí y tế; máy hút khí y tế chân không; máy tạo khí ôxy (dùng trong y tế); téc đựng 
khí ô xy (dùng trong y tế).  
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(210) 4-2014-32313 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) HANGZHOU QIRUI TOOLS CO., LTD  
(CN) 
Chang an Village (Wangjiali Village), 
Wenyan Town, Xiaoshan District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
China. 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Xích nâng (bộ phận của máy); lưỡi cắt (bộ phận của máy); lưỡi cưa (bộ phận 
của máy). 

 

 
(210) 4-2014-32314 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-32315 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-32316 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2014-32317 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2014-32318 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2014-32319 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India    

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

(210) 4-2014-32320 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2014-32321 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-32322 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-32323 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-32324 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.5; 26.2.7 
(591) Đỏ, ghi, đen. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Hoa Đăng  (VN) 

Số 14b, ngõ 14/25 Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 38: Viễn thông. 
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(210) 4-2014-32326 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2014-32327 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2014-32328 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2014-32329 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
I, New Delhi 110 020, India   

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2014-32330 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2014-32331 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng người. 

 

 
(210) 4-2014-32332 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2014-32333 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 
LIMITED  (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2014-32334 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ - xuất 

nhập khẩu Mỹ Sinh Phú  (VN) 

Số 465/2/12 Trần Xuân Soạn, phường 
Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại. 
 

 
(210) 4-2014-32336 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.1.1; A11.3.4; 25.1.6; 
25.7.17; 5.9.3; A5.11.2 

(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng nhạt, nâu, xanh 
lá cây nhạt, xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát  (VN) 

Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); chè túi lọc (trà túi lọc); chè gừng hòa tan (trà gừng hòa tan); cà phê; 

cacao. 
 

 
(210) 4-2014-32337 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 3.1.4; 5.13.4 
(731) TIGER BRAND CHENG TUNG 

INDUSTRIAL CO., LTD  (TW) 
No.5, Lising 3rd Rd., Wujie Township, 
Yilan County 268, Taiwan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm ăn liền; cháo ăn liền; mì ăn liền; gia vị dùng cho mì ăn liền; bún gạo và 

bánh phở khô ăn liền; miến ăn liền được làm từ bột đậu; bánh phở khô và bún gạo; mì sợi 
nhỏ; miến được làm từ bột đậu; mì sợi. 
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(210) 4-2014-32339 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.15; 26.15.15 
(731) YANG, JEN-CHIEN   (TW) 

No. 193, Shangshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc (đánh bạc); 
thông tin giải trí; thông tin về nơi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến (từ mạng 
máy tính); công viên vui chơi giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp 
các tiện nghi giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); cung cấp các hoạt động 
giải trí. 

 

 
(210) 4-2014-32342 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.5.15; A3.5.24; 26.7.5 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; xà phòng; tinh dầu, mỹ 
phẩm; nước xức tóc; dầu xả tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm dưỡng ẩm tóc; chế 
phẩm xịt tóc; kem đánh răng; nước hoa; sữa rửa mặt; nước thơm dùng khi tắm; chất khử 
mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm chống nắng; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh 
thân thể); chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng khi tắm; mặt 
nạ làm đẹp; chế phẩm trang điểm; kem làm trắng da; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế 
phẩm mỹ phẩm giúp chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2014-32343 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.3.1 
(591) Xanh lam, trắng, ghi. 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước; chế phẩm làm sạch, tinh chế, lọc trong nước; bột 
để làm sạch và xử lý nước. 

 

Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước, thiết bị và máy để làm sạch nước và để lọc nước; thiết 

bị khử trùng nước và thiết bị khử nước cứng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị tẩy uế (khử 
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trùng); thiết bị chưng cất; thiết bị lọc nước uống và lọc nước làm sạch thực phẩm; thiết bị 

điều chỉnh và thiết bị an toàn dùng cho thiết bị nước và không khí; thiết bị làm mềm nước; 

thiết bị và máy đùng để khử mùi và làm sạch không khí; bình lọc nước và các bộ phận và 

phụ tùng của bình lọc nước. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga và đồ uống không có cồn khác; 

nước uống dùng trong bữa ăn; nước uống đóng chai; đồ uống trái cây (không cồn) và 

nước ép trái cây; nước uống giàu khoáng chất hoặc vitamin (không dùng cho mục đích y 

tế). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước tinh khiết.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước; dịch vụ làm sạch không khí và dịch vụ làm tươi mát không 

khí; cung cấp thông tin về những dịch vụ kể trên; dịch vụ dự trữ nước được lọc tinh khiết 

(dịch vụ xử lý nước). 
 

 
(210) 4-2014-32346 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.17; 3.7.21; 3.7.16 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH Tân Huy Hoàng  

(VN) 

Lô CN1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 

Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải 

Phòng 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Xốp cách nhiệt EPS; xốp cách điện; phao ngăn chống ô nhiễm; vật liệu cách ly. 
 

 
(210) 4-2014-32347 (220) 25.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 3.7.17; 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH Tân Huy Hoàng  

(VN) 

Lô CN1, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã 

Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải 

Phòng  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Xốp cách nhiệt EPS; xốp cách điện; phao ngăn chống ô nhiễm; vật liệu cách ly. 
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(210) 4-2014-32349 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A17.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nguyên Vạn Lộc  (VN) 

Lô O3, khu Phước Kiển, đường Lê Văn 
Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2014-32353 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thiết kế 

sản xuất thương mại Hưng 

Thịnh  (VN) 

22/2E Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-32354 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Hoàng Phúc Thịnh   (VN) 

140/20 - 140/22 140/24 Lê Đức Thọ, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, dầu xả.  
 

 
(210) 4-2014-32355 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Hoàng Phúc Thịnh  (VN) 

140/20 - 140/22 - 140/24 Lê Đức Thọ, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, dầu xả.  
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(210) 4-2014-32357 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Lưu Thanh 

Bình   (VN) 

ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện 
Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp than điện, bếp than có quạt, bếp củi điện, bếp củi có quạt.  
 

 
(210) 4-2014-32358 (220) 26.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.4.7; A3.4.14 

(591) Trắng, đỏ, xanh, xám. 
(731) Lê Xuân Sinh   (VN) 

Thôn Đan Phượng 1, xã Tân Hà, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Nhung hươu.  
 

 
(210) 4-2014-32359 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.21; A5.1.5; 26.1.2; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh đậm, xanh da trời, xanh lá cây, 
xám, đỏ, nâu, vàng. 

(731) Nguyễn Đăng Trung   (VN)

19 Trần Bình Trọng, phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi; cây bơ giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả bơ tươi và cây bơ giống.  
 

 
(210) 4-2014-32360 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh da trời đậm, xanh tím than, trắng, 
đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Mai Hoàng Sang  

(VN) 

Thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2014-32361 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Trần Phi Long   (VN) 

35 lầu 6, Nguyễn Văn Tráng, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý doanh nghiệp; quản lý thương mại việc li-xăng sàn 
phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư 
vấn người tiêu dùng]; dịch vụ trả lời điện thoại [dùng cho chủ thuê bao vắng mặt]; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì 
trang tin điện tử cho người khác; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế đồ 
hoạ nghệ thuật; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 

 
(210) 4-2014-32362 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

G.Home   (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, đệm lò xo, gối, bàn.  
 

Nhóm 24: Vải, tơ lụa, găng tay giặt, chăn, ga, khăn trải bàn, trải giường, khăn tắm.  
 

Nhóm 25: Quần áo, quần tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần ống túm [trang phục], quần 
áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác 
trùm đầu, quần áo bộ lông thú [trang phục], áo khoác choàng [trang phục], áo vét [quần 
áo], áo vét [trang phục], quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo may ô, áo lót cho 
nam giới, váy, đồng phục.  

 

 
(210) 4-2014-32363 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

G.Home   (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, đệm lò xo, gối, bàn. 
 

Nhóm 24: Vải tơ lụa, găng tay giặt, chăn, ga, khăn trải bàn, trải giường, khăn tắm.  
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Nhóm 25: Quần áo, quần tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần ống túm [trang phục], quần 
áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác 
trùm đầu, quần áo bộ lông thú [trang phục], áo khoác choàng [trang phục], áo vét [quần 
áo], áo vét [trang phục], quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo may ô, áo lót cho 
nam giới, váy, đồng phục. 

 

 
(210) 4-2014-32364 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

G.Home   (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần ống túm [trang phục], quần 

áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác 
trùm đầu, quần áo bộ lông thú [trang phục], áo khoác choàng [trang phục], áo vét [quần 
áo], áo vét [trang phục], quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo may ô, áo lót cho 
nam giới, váy, đồng phục.  

 

 
(210) 4-2014-32365 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

G.Home   (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần ống túm [trang phục], quần 

áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác 
trùm đầu, quần áo bộ lông thú [trang phục], áo khoác choàng [trang phục], áo vét [quần 
áo], áo vét [trang phục], quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo may ô, áo lót cho 
nam giới, váy, đồng phục.  

 
 

(210) 4-2014-32366 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

G.Home   (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần ống túm [trang phục], quần 

áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác 
trùm đầu, quần áo bộ lông thú [trang phục], áo khoác choàng [trang phục], áo vét [quần 
áo], áo vét [trang phục], quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo may ô, áo lót cho 
nam giới, váy, đồng phục.  
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(210) 4-2014-32367 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn

G.Home   (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần ống túm [trang phục], quần 
áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác 
trùm đầu, quần áo bộ lông thú [trang phục], áo khoác choàng [trang phục], áo vét [quần 
áo], áo vét [trang phục], quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo may ô, áo lót cho 
nam giới, váy, đồng phục.  

 

 
(210) 4-2014-32368 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hoàng Xuân Viện  (VN) 

Số nhà 27 ngõ 2, tập thể Cục Đo Lường, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng 
ngoài, áo  khoác, quần áo may sẵn, áo sơ mi, váy, mũ. 

 

 
(210) 4-2014-32370 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.16; 26.1.1; 5.5.19; 
A26.11.8 

(591) Vàng, xanh lá, đỏ. 
(731) Công ty TNHH hạt giống Sen 

Vàng  (VN) 

210 Phạm Công Trứ, KDC 143ha, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì.  
 
 

(210) 4-2014-32371 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 19.11.1; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

WALTERSON  (VN) 

48 Phạm Văn Nghị, khu phố 3, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng. 

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và 

chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, dược phẩm cho em bé, 

chất bổ sung ăn kiêng cho người, cao dán. 
 

 
(210) 4-2014-32372 (220) 26.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Hùng   (VN) 

443 ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-32373 (220) 26.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(731) Phạm Quốc Hùng  (VN) 

443 ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-32374 (220) 26.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.15.15

(591) Trắng, đỏ.

(731) Công ty TNHH Công Nghệ Cưới  

(VN) 

Số 66/6 đường số 3, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 

chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; tổ chức hội chợ thương mại cho 

mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê 

phòng họp.  
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(210) 4-2014-32375 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.22; 1.15.23; 1.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 
26.11.3; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hà Phan  (VN) 

Số 456 Phan Xích Long, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Đề can dán; giấy in tem; giấy in biên nhận; tem in mã vạch; nhãn dán in mã vạch. 
 

 
(210) 4-2014-32376 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A26.11.13 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

và dịch vụ Đại á  (VN) 

Số 80, đường số 21, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị phân phối nước; thiết bị và 
máy móc để tinh lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2014-32377 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
(731) Võ Thanh Phong  (VN) 

Số 376 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vôi quét tường; chất làm đặc sơn; chất pha loãng cho sơn; chất dính kết 
cho sơn; chất cố định màu. 

 

 
(210) 4-2014-32378 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A26.11.12 
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 JAPAN 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc qui và pin; pin khô; pin có thể nạp lại được; thiết bị sạc ắc qui/pin. 
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(210) 4-2014-32379 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH phát triển Sống 

Xanh  (VN) 

142/3 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng.  
 

Nhóm 41: Giáo dục: đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2014-32380 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Lê Ngọc Hiếu  (VN) 

Đội 11, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, cụ thể: dụng cụ tránh thai, que thử 

thai, bao cao su, khẩu trang y tế, găng tay y tế, băng dán y tế. 
 
 

(210) 4-2014-32381 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Trần Đắc Tài  (VN) 

Số 27, đường Trần Bình Trọng, phường 
5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

 
(210) 4-2014-32382 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A2.3.16; A2.3.24; 4.1.3 
(591) Tím. 
(731) Nguyễn Tiến Hào  (VN) 

75 khối 8, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán 

hàng; cung cấp nhân sự cho ngành giải trí, truyền thông. 
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(210) 4-2014-32383 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Bùi Chí Đạt  (VN) 

Số 2, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (cửa hàng bán phở). 
 

 
(210) 4-2014-32386 (220) 26.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.5.1; 25.1.6 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH du lịch Sắc Màu 

Cuộc Sống  (VN) 

Số 89, đường Nguyễn Tiểu La, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; vận chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2014-32387 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tissue Linh An  

(VN) 

Số nhà 25A, ngõ 236/18, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; bìa các tông; giấy bỏ túi. 
 

 
(210) 4-2014-32388 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; 26.1.1; 25.1.5; 

25.1.25 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN)

Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại khoá bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo; bản 
lề kẹp kính bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loạl; bản lề bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ. 
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Nhóm 09: Khoá điện; thiết bị mã hoá từ tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán hoá chất; mua bán các loại máy móc cầm tay; dụng cụ phun sơn bằng 
khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn, mua bán vật liệu xây 
dựng: giấy nhám, giấy ráp, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; mua bán phụ kiện 
trang trí nội thất: khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, các loại khoá bằng kim loại, thanh ray 
bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp kính bằng kim 
loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-32389 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.1.8 

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại khoá bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo; bản 
lề kẹp kính bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loạl; bản lề bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.  

 

Nhóm 09: Khoá điện; thiết bị mã hoá từ tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán hoá chất; mua bán các loại máy móc cầm tay; dụng cụ phun sơn bằng 
khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn, mua bán vật liệu xây 
dựng: giấy nhám, giấy ráp, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; mua bán phụ kiện 
trang trí nội thất: khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, các loại khoá bằng kim loại, thanh ray 
bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp kính bằng kim 
loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-32390 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.1.8 

(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại khóa bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo; bản 
lề kẹp kính bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loạl; bản lề bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ.  
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Nhóm 09: Khóa điện; thiết bị mã hóa từ tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất; mua bán các loại máy móc cầm tay: dụng cụ phun sơn bằng 
khí nén, súng phun sơn, bơm khí nén, máy sơn, thiết bị bơm hút sơn; mua bán vật liệu xây 
dựng: giấy nhám, giấy ráp, vòi phun bằng kim loại, bồn bằng kim loại; mua bán phụ kiện 
trang trí nội thất: khóa điện, thiết bị mã hóa từ tính, các loại khoá bằng kim loại, thanh ray 
bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, bản lề kẹp kính bằng kim loại, kẹp kính bằng kim 
loại, các loại đinh, ốc vít bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại, bộ đồ cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-32391 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 26.1.1; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN)

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 

 
(210) 4-2014-32392 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) Văn phòng luật sư Tô Văn 

Chung  (VN) 

61/14/11 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; tham gia tố tụng và ngoài tố tụng; thực hiện các dịch vụ pháp 
lý khác theo quy định của pháp luật.  

 

 
(210) 4-2014-32393 (220) 26.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.7.7; A26.4.24 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thịnh Hòa  (VN) 

GB6-GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2014-32394 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.13; A5.7.23; A26.11.12; 26.11.3; 
A1.1.10 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thịnh Hòa   (VN) 

GB6-GB7 Nguyễn Giản Thanh, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2014-32395 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.  (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32396 (220) 26.11.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32397 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc  (VN) 

649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 
có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh. 

 
 

(210) 4-2014-32398 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 

649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 

có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh. 
 

 
(210) 4-2014-32399 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.1.5; 25.1.6; 26.1.2; 
26.1.4 

(591) Trắng, vàng, xanh, tím nhạt, xanh nhạt. 
(731) Công ty CP sản xuất và 

thương mại giấy Paper Việt 

Nam  (VN) 

(NR ông Ngô Văn Lâm) thôn Dương ổ, 
xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn giấy ướt lau mặt, giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2014-32400 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KKC CORPORATION CO., LTD   (KR) 
501 Sindo Building, 215 Jung Dae ro, 
Song Pa-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2014-32401 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 11.3.18; 1.5.1 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ẩm thực Thái Dương    (VN) 

Số 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 

Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-32402 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 11.3.18; 1.5.1 

(591) Đen, đỏ, ghi, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ẩm thực Thái Dương    (VN) 

Số 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 

Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-32403 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.3.7 

(591) Cam, xanh cốm, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ẩm thực Thái Dương    (VN) 

Số 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 

Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ, quán cà phê.  
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(210) 4-2014-32404 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.3.7 
(591) Cam, xanh cốm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ẩm thực Thái Dương    (VN) 

Số 7 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-32405 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) PABIANICKIE ZAKLADY 
FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPOLKA AKCYJNA  (PL) 
5 Marszalka J. Pilsudskiego Str., 95-200 
Pabianice, Poland  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32406 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) PABIANICKIE ZAKLADY 
FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPOLKA AKCYJNA  (PL) 
5 Marszalka J. Pilsudskiego Str., 95-200 
Pabianice, Poland  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32407 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32408 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; 3.7.17; 1.15.5; 13.1.1 

(591) Đen, đỏ, vàng, tím, hồng. 
(731) Công ty TNHH đào tạo thẩm 

mỹ CALI  (VN) 

Số 167 Võ Văn Tần, phường 05, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; thẩm mỹ viện tóc; xoa bóp. 
 
 

(210) 4-2014-32409 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Đặng Đức Phước  (VN) 

635 B tổ 3, đường Đỗ Xuân Hợp, khu 
phố 6, phường Phước Long B, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến sào. 
 

 
(210) 4-2014-32410 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32411 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-32412 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32413 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32414 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 

An  (VN) 

Khu phố 3 (thửa đất số 160; tờ bản đồ số 
09), lộ số 3, thị trấn Châu Thành, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-32415 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH FRETZ  (VN)

430 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động.  
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(210) 4-2014-32416 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH FRETZ   (VN)

430 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động.  

 
 

(210) 4-2014-32417 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH FRETZ   (VN)

430 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động.  

 

 
(210) 4-2014-32418 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 

Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32419 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 

Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-32422 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(591) Xanh, tím, xanh ngọc. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Phước  (VN) 

281/27/15 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32423 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Phước   (VN) 

281/27/15 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32424 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xám, đen. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Phước  (VN) 

281/27/15 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32426 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(591) Đỏ thẫm. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Phước  (VN) 

281/27/15 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-32428 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-32429 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 

Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-32430 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.3.20; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(731) Hợp tác xã chè Phú Lộc và 

đầu tư phát triển Thái 

Nguyên  (VN) 

Xóm Đội Cấn, xã Tân Cương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: chè (trà), cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-32431 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư phát triển dịch vụ 

thương mại Phú Vinh  (VN) 

Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước uống nóng lạnh), 
bình nước tắm nóng lạnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước uống nóng 
lạnh); bình nước tắm nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-32432 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.13.4; 3.13.5; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Hội nông dân huyện Sơn Động  

(VN) 

Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 
Bắc Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2014-32433 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A5.1.5; A5.3.15; 26.1.1; 25.5.25; 
5.7.6 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại RICHER  (VN) 

Số 22, ngõ 211/180 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32434 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.15.1; 26.1.1; 26.4.1; 26.3.2; 
24.15.21 

(731) Công ty cổ phần Yoga Việt 

Nam   (VN) 

Số 10, ngõ 272 Ngọc Thụy, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo Yoga; hướng dẫn tập Yoga, đào tạo trị liệu bằng Yoga; câu lạc bộ rèn 
luyện sức khỏe. 
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(210) 4-2014-32435 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Hồng đậm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dệt may 

Hồng Hải  (VN) 

Thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; vỏ chăn; vỏ bọc gối; vỏ bọc đệm; ga trải giường; màn chống muỗi. 
 

 
(210) 4-2014-32436 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dệt may 

Hồng Hải  (VN) 

Thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; vỏ chăn; vỏ bọc gối; vỏ bọc đệm; ga trải giường; màn chống muỗi. 
 

 
(210) 4-2014-32437 (220) 26.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A3.9.24; 3.9.18; 3.9.15; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Tuấn  (VN) 

Khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân 
Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả mực; chả cá; chả tôm; chả cua. 
 

 
(210) 4-2014-32438 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.15.15; 26.1.2 

(591) Xanh. 
(731) Nguyễn Văn Giáp  (VN) 

Khối phố Đại Đồng, phường Thạch Linh, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

(210) 4-2014-32439 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại Phú 

Sang  (VN) 

Số 5 Cao Thắng, phường 02, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như mũi khoan, clê (cờ lê), mỏ lếch, kìm, lưỡi cưa, đầu tuýp. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như mũi khoan, clê (cờ lê), mỏ lếch, kìm, lưỡi cưa, 
đầu tuýp. 

 

 
(210) 4-2014-32440 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng (xà bông), sữa tắm, dầu gội, dầu xả, kem đánh răng, kem dưỡng da 
(không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-32441 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy thơm, khăn giấy ướt, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy để tẩy 
trang, giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2014-32442 (220) 26.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.5.19; A5.5.21; 9.7.1; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, đỏ đô, xanh lá đậm, xanh lá, 
cam, vàng, trắng, xám tro, đỏ. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Liên Hoa  (VN) 

5/3 Nguyễn Thị Sóc, ấp Hưng Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy: mít sấy, chuối sấy, khoai lang sấy, khoai tây sấy, hạt sen sấy. 
 

Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền, miến ăn liền, mì sợi. 
 

 
(210) 4-2014-32443 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ ăn 

uống và giải trí Anh Em  (VN) 

Số 17/6A, đường Phan Huy ích, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-32444 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ ăn 

uống và giải trí Anh Em  (VN) 

Số 17/6A, đường Phan Huy ích, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-32445 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ ăn 

uống và giải trí Anh Em  (VN) 

Số 17/6A, đường Phan Huy ích, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn,dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-32446 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.4.4; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 

công nghệ Đông Nam á  (VN) 

Số 407 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, dầu mỡ nhớt, khí hóa lỏng ga. 
 

 
(210) 4-2014-32447 (220) 26.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 6.1.2 

(731) Công ty TNHH giấy Việt úc  

(VN) 

Xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-32448 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, nước uống, 
nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện 
giải cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực, nước sô đa, đồ uống từ 
cây cỏ (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2014-32449 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, nước uống, 
nước ép trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện 
giải cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực, nước sô đa, đồ uống từ 
cây cỏ (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-32450 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Đất 

Việt  (VN) 

569 đường số 8, khu phố 4, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2014-32451 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 2.9.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Hương Vị Việt  (VN) 

Số 35/6, khu phố Tân Phú 2, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, bao gồm: thịt; cá; cua; tôm; rau quả; sữa.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
960 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 

 
(210) 4-2014-32452 (220) 26.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) A11.3.3; 19.7.1; 26.1.1; 25.5.6 
(591) Xám, trắng.
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Ba Anh Em   (VN) 

L14-08B tòa nhà Vincom Center, số 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 

 
(210) 4-2014-32453 (220) 26.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Xám, trắng, đen.
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Ba Anh Em  (VN) 

L14-08B tòa nhà Vincom Center, số 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 
 

(210) 4-2014-32455 (220) 26.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bán lẻ trực 

tuyến OSS Việt Nam  (VN) 

Lô 15, C16, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; Maketing; xuất khẩu; nhập khẩu; kinh doanh các loại sản phẩm 

sau: giầy, dép, quần áo, túi, ví. 
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(210) 4-2014-32456 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(731) Công ty TNHH RM GLOBAL  (VN)

Tầng 5 tòa nhà Đắc Phú, số 559 Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; Maketing; xuất khẩu; 

nhập khẩu; kinh doanh các loại sản phẩm sau: xà phòng, dầu gội, cà phê, trà, mỹ phẩm, 
phân bón, trang sức, hàng lương thực, thực phẩm (rau, củ, quả tươi và đã qua chế biến, thịt 
động vật, thịt gia cầm, hàng thủy sản tươi và đã qua chế biến, bánh, kẹo, đường, muối, gia 
vị, mì ăn liền, miến, sữa bột, sữa, sữa chua.  

 

 
(210) 4-2014-32457 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và

thương mại thiết bị công 

nghệ Sao Kim  (VN) 

Số 35, ngõ 323 đường Xuân Đỉnh, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy xén; máy nén khí, động cơ khí nén; thanh truyền cho máy 

móc động cơ điện và động cơ; máy tiện và cắt ren; máy công cụ.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, maketing, xuất khẩu, 
nhập khẩu, kinh doanh các loại sản phẩm sau: máy phát điện, máy xén, máy nén khí, 
động cơ khi nén, thanh truyền cho máy móc động cơ điện và động cơ, máy tiện và cắt ren, 
máy công cụ. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 

 
(210) 4-2014-32458 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá mạ, xanh da 

trời, đen, trắng, tím. 
(731) Công ty TNHH FANSI  (VN)

Số 41, ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-32459 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần di động

AVATATELECOM  (VN) 

Số 7, ngõ 123, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, maketing, xuất khẩu, 

nhập khẩu, kinh doanh các loại sản phẩm sau: dây điện thoại, máy truyền phát điện thoại, 
thiết bị truyền phát, điện thoại hình, dây treo trang trí điện thoại di động, điện thoại di 
động, linh phụ kiện điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2014-32460 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh rêu, hồng nhạt. 
(731) Công ty TNHH Thủy Hoàng 

Nguyên  (VN) 

44 A Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; định giá bất động sản, đánh giá bất động 

sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; 
dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách.  

 
 

(210) 4-2014-32463 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Sa Giang   (VN) 

Lô C II-3, khu công nghiệp C Sa Đéc, thị 
xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản chế biến như: cá khô tẩm gia vị.  
 

Nhóm 30: Bánh phồng tôm; bánh phồng cua; bánh phồng mực; bánh phồng cá; bánh 
phồng vuông; bánh canh; hủ tiếu; muối tôm dinh dưỡng.  
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(210) 4-2014-32464 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Quang Vinh   (VN) 

Nhà G22 Ngõ 28, phố Xuân La, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 

 

 
(210) 4-2014-32465 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Liên á Châu   (VN) 

141 đường Dương Văn Dương, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa vệ sinh bình sữa, dụng cụ thiết bị và đồ chơi trẻ em (chất tẩy rửa); sữa 

tắm, gội cho trẻ em (mỹ phẩm); nước giặt tã, quần áo cho trẻ em; nước rửa chén; nước xịt 
phòng; nước tẩy rửa đa năng (chất tẩy rửa); nước giặt quần áo, nước xả (quần áo, vải).  

 
Nhóm 35: Mua bán nước rửa vệ sinh bình sữa, dụng cụ thiết bị và đồ chơi trẻ em (chất tẩy 
rửa); sữa tắm gội cho trẻ em (mỹ phẩm); nước giặt tã, quần áo cho trẻ em; nước rửa chén; 
nước xịt phòng; nước tẩy rửa đa năng (chất tẩy rửa); nước giặt quần áo; nước xả (quần áo, 
vải).  

 

 
(210) 4-2014-32466 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Hà Kim Huệ   (VN) 

Số 39 Phan Văn Cử, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2014-32467 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hà Kim Huệ   (VN) 

Số 39 Phan Văn Cử, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-32468 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng.  

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 
cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; túi đá 
chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32469 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng.  

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
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miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vâ dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 
cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; túi đá 
chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32470 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.  

 

 
(210) 4-2014-32471 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.5.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.    (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan   

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và các chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để 
tẩy rửa làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà 
phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
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người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và tỏa nhiệt nóng đột ngột trên 
cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; túi đá 
chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-32472 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.5.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.  

 

 
(210) 4-2014-32473 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh ngọc, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

dịch vụ Spa Deleo   (VN) 

Số 34 ngõ 1 ngách 1/36 Âu Cơ, Tây Hồ, 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2014-32474 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 3.11.9 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Bách Thành Vinh  (VN) 

1737/70/18 quốc lộ 1A, phường Tân 

Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 18: Đồ bằng da: bóp da; cặp da; ví da; túi xách da; ví đựng danh thiếp; ví dựng thẻ 

tín dụng.  
 

 
(210) 4-2014-32475 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.1.2 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông tiếp thị Xu Hướng  (VN) 

550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp).  
 

 
(210) 4-2014-32476 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 3.11.7; 3.9.18 

(591) Vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ hóa mỹ 

phẩm Hồng Tuyên  (VN) 

176 Quách Đình Bảo, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-32477 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.4.13; A3.4.2; A3.4.4 
(591) Vàng, đỏ, kem, nâu, đen. 
(731) Trần Quốc Khánh  (VN) 

ấp Ca Lạc A, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, xe ô tô, xe cơ giới, xe ô tô tải, máy thủy, máy kéo. 
 

 
(210) 4-2014-32478 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Cao Thành Tiên  (VN) 

6 lô J Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, xe ô tô, xe cơ giới, xe ô tô tải, máy thủy, máy kéo. 
 
 

(210) 4-2014-32479 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, trắng, 

xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần mía đường 

Thành Thành Công Tây Ninh  

(VN) 

Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; cồn (hóa chất).  
 

Nhóm 04: Cồn (nhiên liệu).  
 

Nhóm 05: Cồn y tế (dược phẩm). 
 

Nhóm 30: Đường, bánh kẹo, mật đường.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư nông nghiệp. 
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Nhóm 36: Bất động sản, cho thuê văn phòng, căn hộ, nhà ở; đầu tư tài chính, cụ thể: đầu 
tư vốn vào các công ty cùng ngành và các đối tác chiến lược, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất 
động sản, mua bán chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. 
 

Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; sản xuất điện. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật công nghệ trong ngành sản xuất mía đường.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

Nhóm 44: Trồng mía. 
 

 
(210) 4-2014-32480 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 

phẩm Đăng Dương  (VN) 

59 đường số 1B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da mặt và toàn thân; kem (mỹ phẩm) trị mụn, nám 
da; sữa nửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng danh cho ngành y. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2014-32481 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 1.15.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, da cam, tím, đen, trắng. 
(731) POSIM PETROLEUM MARKETING 

SDN BHD  (MY) 
Wisma Posim, Lot 72, Persiaran Jubli 
Perak, 40000 Shah Alam, Selangor, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn cho ô tô; dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; dầu nhiên liệu.  
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(210) 4-2014-32482 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) HORTON GROUP INTERNATIONAL 

LIMITED  (GB) 
Belmont House, 13 Upper High Street, 
Thame, Oxfordshire OX9 3ER, United 
Kingdom 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng; dịch vụ tuyển dụng nhân viên cấp cao; dịch vụ tìm kiếm 

nhân viên cấp cao; dịch vụ tuyển chọn nhân viên cấp cao; dịch vụ tư vấn quản lý nguồn 
nhân lực; tư vấn kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2014-32484 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anvy  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-32485 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anvy  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-32486 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Anvy  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-32487 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Anvy  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-32488 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-32489 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32490 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-32491 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tân Thành Hưng  

(VN) 

Xóm 8B, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2014-32493 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2014-32494 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32495 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 
LIMITED  (JP) 
3-5-1,Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8426, JAPAN  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược chất và chế phẩm dược.  
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(210) 4-2014-32496 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.5 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bỏ túi, máy tính, máy tính xách tay, thiết bị đếm tự động, thiết bị ghi 

thời gian, máy đếm tiền, dụng cụ toán học, máy lập hóa đơn. 
 

 
(210) 4-2014-32497 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A26.11.8; 24.15.21; 26.3.23 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 

nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bỏ túi, máy tính, máy tính xách tay, thiết bị đếm tự động, thiết bị ghi 

thời gian, máy đếm tiền, dụng cụ toán học, máy lập hóa đơn. 
 

 
(210) 4-2014-32498 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm An 

Mạnh Food  (VN) 

20 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc bao gồm bún khô, miến khô, phở khô, hủ 

tiếu khô; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; 

mì ăn liền; cháo ăn liền; đồ gia vị; xốt (gia vị); hạt nêm; nước tương; bánh kẹo. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
974 

(210) 4-2014-32499 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.1.4 

(731) Công ty TNHH Sanh Phong  

(VN) 

Số 16 Nguyễn Thái Học, phường Tân 

An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; chè 

(trà), ca cao. 

 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-32500 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.5.1; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Bắc Việt   (VN) 

Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tin học, âm nhạc, giáo dục mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dịch vụ hướng nghiệp, 

dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2014-32502 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại dịch vụ Hoà 

Thuận Phát  (VN) 

193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 

Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái.  
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(210) 4-2014-32505 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19; 26.4.1 
(591) Vàng cỏ úa, trắng. 
(731) SINGA MANAGEMENT PTE LTD  (SG)

35 Selegie Road, Parklane Shopping 
Mall, #10-09, Singapore 188307  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bao gồm quảng cáo qua thư, quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn và tổ chức kinh doanh; dịch 
vụ quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc cấp quyền kinh 
doanh; dịch vụ quảng cáo để bán hàng và tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu thị trường và đánh 
giá thị trường; dịch vụ quản trị kinh doanh cho việc xử lý đặt phòng và giữ chỗ, tất cả liên 
quan đến khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, căn hộ dịch vụ và chỗ ở 
tạm thời khác.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ chỗ ở khách 
sạn; dịch vụ phục vụ buồng phòng; dịch vụ đặt chỗ chỗ ở trong khách sạn.  

 
 

(210) 4-2014-32506 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh  

(VN) 

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, nệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, khăn phủ giường, tấm phủ đệm, vỏ gối.  
 

 
(210) 4-2014-32507 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) TOKYO BROADCASTING SYSTEM 
TELEVISION, INC.   (JP) 
3-6 Akasaka 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo 107-8006, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh hoặc hình ảnh; phần mềm máy tính đã được ghi sẵn; 
chương trình trò chơi máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); hộp đựng băng trò chơi 
vi-đê-ô; đĩa đã được ghi sẵn trước; vật mang dữ liệu đã được ghi sẵn trước sử dụng với 
máy tính.  
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Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; vải lanh dùng trong nhà; vải lanh trải giường; vải lanh trải 
bàn; miếng đệm lót làm bằng vải lanh; tấm trướng treo tường làm bằng vải dệt.  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; găng tay (trang 
phục); đồ đi chân.  

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; đệm lót để bảo vệ cho việc chơi thể thao; thiết bị tập luyện 
thể hình; máy để tập luyện thể dục; máy có khe đút xu (máy đánh bạc); máy trò chơi 
video.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi - giải trí; tổ chức các sự kiện thể thao; dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ trung tâm 
giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí).  

 

 
(210) 4-2014-32509 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.19 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Thành   (VN) 

408B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép; mua bán quần áo; mua bán túi xách.  
 

 
(210) 4-2014-32510 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 21.1.17
(591) Xanh, vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH PNA Việt Nam  

(VN) 

Tầng 8, Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn 
Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm máy phát điện, máy nén khí, máy chiller.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống xây dựng; lắp đặt hệ thống cấp 
thoát nước; lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống lò sưởi; lắp đặt bảo hành 
hệ thống phòng cháy chữa cháy; dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng; xây dựng công 
trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống trang trí nội thất cho công trình xây dựng.  
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(210) 4-2014-32512 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) Nguyễn Huỳnh Điệp  (VN) 

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; máy lọc nước; bình tắm nước nóng; bếp điện; bếp ga; máy hút 
mùi; bồn cầu; vòi sen. 

 

Nhóm 35: Mua bán nhập khẩu đồ gia dụng: nồi cơm điện, máy lọc nước, bình tắm nước 
nóng, bếp điện, bếp ga, máy hút mùi, bồn cầu, vòi sen, máy điều hòa, đèn các loại, máy 

pha cà phê, chảo rán, máy hút ẩm, thiết bị nướng, máy sưởi, máy hút bụi, tủ lạnh, quạt 
điện.  

 

 
(210) 4-2014-32513 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.5.2; 26.4.2; A25.3.3; 26.13.25 

(591) Xanh tím than; xanh da trời, trắng. 

(731) Nguyễn Trường Giang  (VN) 

Số 97 đường Nguyễn Khả Trạc, phường 

Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ thư viện; thư viện điện tử; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử 

(không thể tải xuống); xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2014-32514 (220) 26.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 9.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phương Nam  (VN) 

Thôn Nhân Lễ, xã Đặng Xá, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thời trang bao gồm: quần áo thời trang, giày dép, đồ đi 

chân, đồ đội đầu, mũ nón.  
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(210) 4-2014-32517 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại du lịch Nam Du  

(VN) 

55/6 khóm Đông Thạnh, phường Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-32518 (220) 27.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 6.1.2; 5.5.16; A7.5.6; 7.1.5 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN)

908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm khí nén; cưa xích; máy phát điện; máy bơm nước; máy cắt cỏ; máy 
phun xịt nước; máy nổ; thiết bị nâng; máy khoan đất; máy hàn.  

 

Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công).  
 

Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su; ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl-clo-rua (PVC); ống dẫn hơi làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm làm bằng nhựa 
mềm poly vinyl-clo-rua (PVC); lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm khí nén, cưa xích, máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt 
cỏ, máy phun xịt nước, máy nổ, thiết bị nâng, máy khoan đất, máy hàn, bình xịt thuốc trừ 
sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl-clo-rua (PVC).  

 

 
(210) 4-2014-32520 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.4 
(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH Anh Em Anh Lê  

(VN) 

102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; môi giới bất động sản; cho thuê 
căn hộ.  
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(210) 4-2014-32521 (220) 27.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LIMITED   (CY)

1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 

Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-32522 (220) 27.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LIMITED  (CY)

1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 

Limassol, Cyprus   

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-32523 (220) 27.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LIMITED   (CY)

1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 

Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-32524 (220) 27.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 25.5.1; 26.3.23

(591) Đỏ, xanh tím than, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại may mặc Khánh 

An  (VN) 

Số 178/29 đường Nguyễn Oanh, phường 

17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo.  
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(210) 4-2014-32525 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) SHENZHEN 3ONEDATA 

TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
3/B, Zone1, Baiwangxin High 
Technology Industrial Park, Songbai 
Road, Nanshan District, Shenzhen, China

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ điều biến; thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị 
đo tốc độ [nhiếp ảnh]; thiết bị và dụng cụ quang học; vật liệu cho mạch điện chính [dây, 
dây cáp]; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa 
các thao tác công nghiệp; hệ thống phòng trộm, chạy điện; bộ thu phát sóng. 

 

 
(210) 4-2014-32530 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng  (VN)

39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón) (trang phục thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2014-32531 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng  (VN)

39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón) (trang phục thuộc nhóm này). 
 

 
(210) 4-2014-32534 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A5.3.13; 
A5.1.16; A5.1.5 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Ba Đình  (VN) 

số 254 đường Bưởi, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị 
chưng cất nước (không dùng cho mục đích khoa học); cây nước nóng lạnh; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2014-32539 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.13; A5.5.21; A5.5.20; 26.3.1 
(591) Xanh da trời, da cam, đen, đỏ, xanh nước 

biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch giải 

trí thương mại SMILEY VILLE  

(VN) 

Phố Tã, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức sự kiện 

nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ; dịch vụ mua bán: vải, hàng may sẵn, 
giày dép, đồ dùng gia đình (nồi, xoong, bát, đũa,), đồ nội thất (bàn, ghế, tủ, kệ, giường, 
giá sách), vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác (túi xách tay, ba lô, ví tiền), nước hoa, 
hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục 
vụ mục đích tín ngưỡng khác, hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm khắc, tranh sơn mài, 
tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm trai, tranh vẽ, tranh in, ảnh, 
tượng, các tác phẩm nghệ thuật khác được sản xuất hàng loạt mang tính chất thương mại, 
hoa tươi, cây cảnh, hoa, cành lá trang trí nhân tạo. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ trang trí 
nội thất; dịch vụ phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; dịch vụ lắp đặt hệ thống xây dựng; dịch vụ 
hoàn thiện công trình xây dựng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về giải trí, nghệ thuật, văn hóa; dịch vụ tổ chức hội 
thảo, hội nghị; dịch vụ sáng tác nghệ thuật và giải trí; cung cấp các thông tin về giải trí, 
nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng; thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; 
lập dự án đầu tư xây dựng.  

 
 

(210) 4-2014-32540 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hùng Lợi  (VN) 

10 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-32541 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.1; A26.11.9; 26.13.25; 26.7.25; 
26.3.1; 18.3.21; 18.3.23 

(731) JAKRAPONG 
KANJANAPANYAKOM  (TH) 
1124 Soi Charan Sanit Wong 3, Wat Ta 
Pra, Bangkok Yai, Bangkok 10600, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2014-32542 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy). 

 

 
(210) 4-2014-32543 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI 
KAISHA  (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Thang cuốn. 
 

 
(210) 4-2014-32544 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ABC Bắc Ninh  

(VN) 

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); thắt 
lưng (trang phục); quần áo lót; áo nịt ngực; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang phục, quần áo các loại; dịch vụ thiết kế thời trang; tạo mẫu thời 
trang; dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang. 

 

 
(210) 4-2014-32545 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-32547 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A26.11.8 
(731) Đinh Văn Sắc  (VN) 

Km 38, xã Êaphê, huyện Krông Pắc, tỉnh 
§¾k L¾k 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán mô tơ, máy bơm nước, bơm điện chìm, bơm hoả tiễn, động cơ điện, 
máy phát điện, vật tư - thiết bị ngành nước, ngành điện. 

 

 
(210) 4-2014-32548 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Ngọc Vũ   (VN) 

137 quốc lộ 1A, khu phố Phú Trường, thị 
trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán mô tơ, máy bơm nước, bơm điện chìm, bơm hoả tiễn, động cơ điện, 
máy phát điện, vật tư - thiết bị ngành nước, ngành điện. 
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(210) 4-2014-32551 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

giấy Trường Xuân   (VN) 

Số nhà 40 đường Hoàng Ngân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2014-32552 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A9.7.19; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh, đỏ cam. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thế giới hải sản  (VN) 

Lô 18 - E4, đường Dương Đình Nghệ, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã được chế biến; rau đã được chế biến; thực phẩm làm từ thịt; thực phẩm 
được làm từ động vật sống dưới nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thủy sản, hải sản, các sản phẩm có nguồn gốc từ động 
vật; xuất nhập khẩu các sản phẩm: thủy sản, hải sản, các sản phẩm có nguồn gốc từ động 
vật.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2014-32553 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Bùi Quang Tuyến    (VN) 

P2305A tòa nhà The Light, khu đô thị 
mới Trung Văn, đường Tố Hữu, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-32554 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Bùi Quang Tuyến   (VN) 

P2305A tòa nhà The Light, khu đô thị 
mới Trung Văn, đường Tố Hữu, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-32555 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.6.3 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, tím, vàng. 
(731) Nguyễn Chí Nghiêm  (VN) 

Số 139 đường Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh hăm-bơ-gơ.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh do nhà hàng tự sản xuất.  
 

 
(210) 4-2014-32556 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

4MEN  (VN) 

Số 34, ngõ 111 đường Quan Hoa, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thời trang: quần áo; giầy dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, ví, 
thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2014-32558 (220) 29.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.5.1; A1.3.16 

(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư - dịch vụ 

văn hóa Việt ý  (VN) 

170 Kinh Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; dịch vụ khách sạn. 
 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn Iễ.  
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(210) 4-2014-32559 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ASEM VINA  

(VN) 

Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đen tóc, dầu gội đầu, kem nhuộm tóc, dầu hấp dưỡng tóc, kem duỗi 

tóc, kem uốn tóc.  
 

 
(210) 4-2014-32560 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.9; A1.1.5 
(591) Xanh lá 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và đầu tư Lấp Lánh  

(VN) 

14 đường Phan Tôn, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại; mua bán hàng may 

mặc và phụ kiện thời trang; mua bán hàng da và giả da; mua bán lương thực, thực phẩm, 
nước giải khát; mua bán mỹ phẩm; mua bán vật phẩm vệ sinh. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ các chuyến du lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến tham quan du 
lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ dàn dựng băng hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình.  

 

 
(210) 4-2014-32561 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch SIS Việt Nam   (VN) 

Số 37, ngõ 67, phố Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành. 
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(210) 4-2014-32562 (220) 29.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.3; 4.3.3 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Long Thủy - LT  

(VN) 

968 §, ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-32563 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp E.H 

Việt Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông 
Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống, rau quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi. 
 
 

(210) 4-2014-32564 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.2 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH hóa chất Hoa 

Mai  (VN) 

82 đường số 4, khu phố 27, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-32566 (220) 29.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 11.3.1 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng, ghi, ghi nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến FPT   (VN) 

153 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; phát hành các tài liệu quảng cáo; quan hệ công chúng; 
quảng cáo bằng truyền hình; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện; tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng trong lĩnh vực 
thương mại, công nghệ và giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; giải trí 
truyền hình; trình diễn sân khấu.  

 

(210) 4-2014-32567 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, xanh lá, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần giấy Huy 

Phát  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang.  
 
 

(210) 4-2014-32569 (220) 29.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 4.5.1; A5.3.13; A5.3.14; A2.5.23; 2.5.3 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng, hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH Phô Mai Hạnh 

Phúc   (VN) 

106/18A1 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn; nước  sinh tố. 

 
 

(210) 4-2014-32570 (220) 29.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.8; 4.5.1; A2.5.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty TNHH Phô Mai Hạnh 

Phúc   (VN) 

106/18A1 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước quả cô đặc, không có cồn; 
nước sinh tố; xi rô dùng cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2014-32571 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.1; 4.5.2 
(591) Nâu đất, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phô Mai Hạnh 

Phúc   (VN) 

106/18A1 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố.  
 

 
(210) 4-2014-32572 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phô Mai Hạnh 

Phúc  (VN) 

106/18A1 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 32: Đồ uồng hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn; nước sinh tố. 

 

 
(210) 4-2014-32573 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A26.4.6; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty TNHH NUTRITION FIZER 

Việt Nam  (VN) 

Số 6 ngách 91/6 phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
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(210) 4-2014-32574 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Phạm Thị Sâm  (VN) 

Khu ga Trung Giã, xã Trung Giã, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột khử mùi cho người.  
 

 
(210) 4-2014-32575 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.22; A5.3.15; A5.3.13; 26.2.7 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Mekong 

Natural  (VN) 

11A, đường 3B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2014-32576 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.14; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 
3.7.19 

(731) Võ Thị Thu Giang  (VN) 

S43-1 Hưng Vượng 2, số mới 32, đường 
số 6, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2014-32577 (220) 29.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng, đen, xám. 
(731) Phạm Phú Anh Huy  (VN) 

664/104 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
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(210) 4-2014-32578 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 3.7.16 
(731) Trần Minh Thơ  (VN) 

Tổ 9, khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 

 

 
(210) 4-2014-32579 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Lương Tiến Dũng  (VN) 

7 - 1A, khu phố Mỹ An, đường Hà Huy 
Tập, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  

 
 

(210) 4-2014-32580 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Hoàng Thu Yến  (VN) 

67 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào, thực phẩm chức năng làm từ yến sào. 

 
 

(210) 4-2014-32581 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Greenlife Việt 

Nam  (VN) 

Số 18, ngõ 46, đường Vũ Xuân Thiều, tổ 
9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-32582 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.1.15; 26.1.1 

(591) Xanh biển đậm, trắng, xanh biển nhạt. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Hoàng Trần  (VN) 

25 Mê Linh, phường 19, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2014-32583 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 2.1.1; 2.1.15 

(591) Xanh biển đậm, trắng, xanh biển nhạt. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Hoàng Trần   (VN) 

25 Mê Linh, phường 19, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2014-32588 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.3.23 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Long Lựu  (VN) 

Đội 6, thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 

LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); sàn gỗ công nghiệp; tấm gỗ lát 

sàn. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ gỗ như: gỗ dán, ván lót sàn gỗ tự nhiên, ván lót sàn 

công nghiệp, ốp tường gỗ, ốp trần gỗ, gỗ xây dựng, đồ gỗ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, 

kệ, cầu thang, tủ bếp). 
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(210) 4-2014-32590 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Bún Chả Hà Nội 

Xuân Tứ  (VN) 

291A - 291B đường Hoàng Văn Thụ, 
phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chả, giò, nem. 
 

Nhóm 35: Mua bán chả, giò, nem. 
 

 
(210) 4-2014-32591 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH đồ lót Việt 

Ngân  (VN) 

D15/406 Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo bơi; váy trong [quần áo lót]; quần áo ngủ. 

 

 
(210) 4-2014-32592 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Kim Bản  (VN) 

141 đường CN 11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2014-32593 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thế Oanh  (VN) 

Tổ 13, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nước (đế quạt phun hơi nước - thiết bị dùng để sinh hơi nước). 
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(210) 4-2014-32594 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí công nông nghiệp 

Phong Phó  (VN) 

ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đánh bóng gạo. 

 

 
(210) 4-2014-32595 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất xây dựng năng 

lượng mặt trời xử lý nước 

Thái Bình  (VN) 

Số 118, ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2014-32596 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

Kim Vân  (VN) 

Tổ dân phố 5, thị trấn Châu ổ, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 
quý. 

 

 
(210) 4-2014-32597 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

Kim Vân   (VN) 

Tổ dân phố 5, thị trấn Châu ổ, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá 
quý. 
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(210) 4-2014-32598 (220) 29.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.1.1; 2.1.15; 26.1.1 

(591) Xanh biển đậm, xanh biển nhạt, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Hoàng Trần  (VN) 

25 Mê Linh, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2014-32599 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2014-32600 (220) 27.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 
bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  

 
 

(210) 4-2014-32601 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh da trời , trắng. 
(731) Công ty TNHH INTRAPAC Việt 

Nam  (VN) 

168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2014-32602 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phát Triển 

Nguyên Việt   (VN) 

Số 05, ngõ 90/19 phố Hoa Bằng, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao.  
 
 

(210) 4-2014-32603 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh là cây, xanh 

dương. 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

C.P. Việt Nam  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, trứng, sữa; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 
 

(210) 4-2014-32604 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 

Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2014-32605 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 

Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
997 

(210) 4-2014-32606 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.2.7; 26.15.15; A19.3.4 
(591) Vàng nhạt, nâu nhạt, trắng, đen. 
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32607 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.4.4; A26.11.9; 10.3.7; A5.1.5 
(591) Nâu đỏ, đen, xanh lá cây, xanh đậm, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 3 (FORIPHARM)  

(VN) 

16 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32608 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý.  
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(210) 4-2014-32609 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng,  bạc, đá quý, kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2014-32610 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng,  bạc, đá quý, kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2014-32611 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quí DOJI   (VN) 

Toà nhà Ruby Plaza, số 44 phố Lê Ngọc 
Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2014-32612 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
hà Nội. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
999 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32613 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32614 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây    (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32615 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-32616 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong   (VN) 

Số 15, ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-32620 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất quốc tế Kinh Đô Ba 

Miền   (VN) 

Số 21, tổ 8, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em, giầy dép cho người lớn và trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-32621 (220) 29.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (591) Tím, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Khâm Tín  (VN) 

284/11 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây; thạch nha đam.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép hoa quả.  
 

 
(210) 4-2014-32622 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh   (VN) 

Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2014-32623 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh   (VN) 

Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-32624 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh   (VN) 

Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2014-32625 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 

Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

(210) 4-2014-32626 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 

Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2014-32627 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Bùi Văn Dũng  (VN) 

Xóm An Ninh, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, nước hoa, mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm 
chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc cơ thể và chế phẩm dùng để trang điểm. 

 

Nhóm 25: Quần, áo may sẵn, mũ (nón), giầy, dép, bít tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2014-32628 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Đỗ Duy Thắng   (VN) 

Cuối ngách 65, ngõ 281 Trương Định, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm 
chăm sóc cơ thể và chế phẩm dùng để trang điểm, dầu dừa. 

 

 
(210) 4-2014-32631 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.24 
(591) Đen, trắng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Nhân  (VN)

61/3 Huỳnh Tấn Phát, phường Đài Sơn, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt (dạng bánh kẹo) chế biến từ rong. 
 

Nhóm 35: Mua bán mứt, kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-32633 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, xanh. 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thời trang Phú Mỹ  (VN) 

9/4 Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; ghế lười. 
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(210) 4-2014-32634 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A26.11.12 

(591) Xám, đỏ. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

FAMILY SHOPPING  (VN) 

728- 730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); chế phẩm làm 

sạch; mỹ phẩm; nước hoa. 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; giày; dép; đồ đội đầu; ca vát. 
 

 
(210) 4-2014-32635 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty CP vải địa kỹ thuật 

Việt Nam  (VN) 

Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 

trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 19: Lưới địa kỹ thuật không làm bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-32638 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh, đen. 

(731) Nguyễn Đỗ Kim Thanh  (VN)

Số 9 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ; quán café tự phục vụ. 
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(210) 4-2014-32639 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.21; A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng nghệ, xanh tím than, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thế Giới Hải Sản  (VN) 

Lô 18-E4, đường Dương Đình Nghệ, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2014-32640 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.7; 26.2.7; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Phạm Ngọc Đông  (VN) 

Số nhà 302, tổ 4, phường Trung Thành, 
thành phố Thái Nguyên 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin, sạc, tai nghe, linh kiện dùng cho điện thoại di động. 
 
 

(210) 4-2014-32641 (220) 29.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.5.1; 3.7.1; A3.7.24; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, vàng, nâu, ghi. 
(731) Nguyễn Hoàng Long   (VN)

9B Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ cụ thể là: xe máy, ô tô, xe đạp, xe điện; phụ tùng của xe cộ.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục 
hoặc văn hóa, tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ giáo dục. 

 
 

(210) 4-2014-32642 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Kim Song Mã  (VN) 

28 Nguyễn Văn Huyên, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; 
phụ tùng xe máy điện. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1005 

(210) 4-2014-32645 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.5.1; A3.5.24 
(731) Công ty TNHH thực phẩm DNG  

(VN) 

Thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; dầu có thể ăn được; tỏi được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu phụ; rau đã 
được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2014-32646 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Tím, xanh lá cây. 
(731) Trương Công Dũng  (VN) 

82/12 khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-32647 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoa Ky  (VN)

Lô 01-D1.2, đường Võ Nguyễn Giáp, 
phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tivi, tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế gỗ, quạt điện, nệm, ghế mát sa; dịch 
vụ xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-32648 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần Hoa Ky  (VN)

Lô 01-D1.2, đường Võ Nguyễn Giáp, 
phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1006 

(210) 4-2014-32649 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoa Ky  (VN)

Lô 01-D1.2, đường Võ Nguyễn Giáp, 
phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tivi, tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế gỗ, quạt điện, nệm, ghế mát sa, dịch 

vụ xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 

 
(210) 4-2014-32651 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32652 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32653 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1007 

(210) 4-2014-32654 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32655 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32656 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-32657 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2014-32658 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-32659 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32660 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32661 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2014-32662 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-32663 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32664 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32665 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1010 

(210) 4-2014-32666 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-32667 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-32668 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-32669 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1011 

(210) 4-2014-32670 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-32676 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-32677 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-32678 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1012 

(210) 4-2014-32679 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-32680 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-32681 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2014-32682 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1013 

(210) 4-2014-32683 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-32684 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-32685 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-32686 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1014 

(210) 4-2014-32687 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt  (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2014-32688 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt    (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

(210) 4-2014-32689 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH may mặc - thời 

trang Việt Pháp  (VN) 

Số 148/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-32691 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.4.4; 26.4.9; A25.7.4 
(731) ARACER SPEEDTEK INC.  (TW) 

No.292-1, Sec.1, Xibin Rd.,North Dist., 
Hsinchu City 30058. Taiwan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính (máy vi tính); phần mềm máy tính ghi sẵn; máy vi tính; 
bộ vi xử lý; bộ nhớ máy tính truy cập ngẫu nhiên; chương trình máy vi tính ghi sẵn; máy 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1015 

ảnh; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; pin điện; dây cáp điện; dây điện; thiết bị 
ghi và tái tạo tạo hình ảnh; điện thoại di động; thiết bị định vị GPS; phim quang học dùng 
cho việc bảo vệ màn hình máy vi tính; chip bán dẫn; chất bán dẫn; bộ hạn chế tốc độ dùng 
để hạn chế tốc độ động cơ xe (thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ) cụ thể là: cánh gió, 
thiết bị bổ trợ dùng để hạn chế đầu ra tốc độ tối đa của ô tô và xe máy; mô đun mạch tích 
hợp sử dụng để đánh lửa thông minh và kiểm tra nhiên liệu cho ô tô và xe máy, mô đun 
cảm biến được dùng cho ô tô và xe máy; màn hình hiển thị đa chức năng dùng cho ô tô và 
xe máy; chuông báo chống trộm; máy ghi quãng đường dùng cho ô tô và xe máy.  

 

 
(210) 4-2014-32692 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A16.1.5; 20.5.7; A26.11.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Cà Phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-32693 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A11.3.7; A11.1.5 
(591) Nâu, hồng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Thìa, dĩa, dao, kéo dùng để ăn uống.  
 

Nhóm 16: Sách, sách giới thiệu, tờ rơi, áp phích [bằng giấy] dùng để quảng cáo.  
 

Nhóm 21: Bát, tô, ca, cốc, ly, chén dùng để ăn uống.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón đồng phục bán hàng.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng bán phở; hiệu bán phở; cung cấp thực phẩm và đồ 
uống [do nhà hàng thực hiện]. 
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(210) 4-2014-32694 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

được phẩm Thành Đạt  (VN) 

LK5-10 (19), khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-32695 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch sinh 

thái Hòn Rùa  (VN) 

02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Trà (thực phẩm chức năng).  

 

 
(210) 4-2014-32696 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) SINMAG EQUIPMENT 
CORPORATION  (TW) 
9fl.-4, no.342, sec.1, fu hsing s. rd., daan 
dist., Taipei 106, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo điện tử để kiểm tra các điều kiện bên trong lò nướng; thiết bị thử 

nghiệm các mẫu thử lên men, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị lên men [thiết bị 
phòng thí nghiệm]; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế, thiết bị đo.  

 

 
(210) 4-2014-32698 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32699 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(300) 86418621 08.10.2014 US 
(540) 

 

(731) NEOCELL CORPORATION  (US) 
17500 Gillette Avenue, Irvine, California 
92614, United States 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho vật nuôi dưới dạng thức 

ăn.  
 

 
(210) 4-2014-32703 (220) 29.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; 4.1.2; 3.7.17 

(591) Cam, trắng, vàng nhạt, nâu. 
(731) Trần Thị Hà Thu  (VN) 

17D đường số 11, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột nhào để làm bánh ngọt; bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2014-32704 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Trần Thị Hà Thu  (VN) 

17D đường số 11, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột nhào để làm bánh ngọt; bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2014-32705 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 1.17.12 
(591) Đỏ, xanh lá. 
(731) Nguyễn Văn Phan  (VN) 

98A -100 Phùng Hưng, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, chất kết dính dùng cho sơn, chế phẩm kết dính cho sơn.  
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(210) 4-2014-32706 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Trắng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

truyền thông Thời Gian  (VN) 

Tầng 1, tòa nhà Central Office Bulding, 
số 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất làm trắng răng dạng gel; chế phẩm làm trắng răng giả; sáp đánh 

bóng; giấy đánh bóng; chế phẩm đánh răng. 
 

Nhóm 05: Thuốc viên làm thon người; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chất bổ sung ăn 
kiêng từ nấm men; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; muối để tắm 
khoáng.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): mỹ phẩm, chất làm trắng răng dạng gel, chế phẩm làm 
trắng răng giả, sáp đánh bóng, giấy đánh bóng, chế phẩm đánh răng, thuốc viên làm thon 
người, chế phẩm y tế làm thon nhỏ người, chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men, thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm], chất bổ sung dinh dưỡng, muối để tắm khoáng; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 
 

(210) 4-2014-32707 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 7.5.10; A7.5.6 
(731) Công ty cổ phần Thái Thịnh  

(VN) 

Số 15A, phố Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; marketing; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trên truyền hình; cung cấp thông tin kinh doanh 
thông qua một trang web.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ điều chỉnh nhạc [DJ]; 
dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ Karaoke; cho thuê sân ten-nít.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ 
khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; nhà hàng ăn uống; cho 
thuê thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức 
khoẻ; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm 
hơi.  
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(210) 4-2014-32708 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 1.5.1; A17.1.2 

(731) Công ty cổ phần Thái Thịnh  

(VN) 

Số 15A, phố Láng Hạ, phường Thành 

Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Bàn bi - a; thiết bị tập luyện thể hình; gậy đánh gôn; trò chơi; trò chơi chỉ chơi 

trong nhà; bể bơi [đồ chơi]. 
 

 
(210) 4-2014-32709 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 6.1.2 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần bia và nước 

giải khát Hòa Bình   (VN) 

Số 1, đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã 

Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 

uống hoa quả (không có cồn); nước ép hoa quả, xi-rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm 

đồ uống; đồ uống được khử cồn.  
 

 
(210) 4-2014-32710 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; 2.1.8; 26.1.1 

(591) Vàng cam, đen. 

(731) Công ty TNHH đầu tư Việt An 

Phó  (VN) 

Lầu 5, HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa gồm các dịch vụ: dịch vụ câu lac bộ 

sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện 

thể dục thể hình]. 
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(210) 4-2014-32711 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.9; A1.1.5 
(591) Đen, xanh nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Tiến Thành  (VN)

Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 
 

(210) 4-2014-32712 (220) 29.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.9; A1.1.5 
(591) Đen, xanh nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Tiến Thành  (VN)

Số 95 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 
 

(210) 4-2014-32713 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

 Lô E13, 14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; dầu có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây; sản phẩm sữa; sữa.  

 

Nhóm 30: Gia vị; nước xốt thịt; tương; xốt [gia vị]; bánh kẹo; bánh mỳ.  
 

 
(210) 4-2014-32714 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

Lô E13, 14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; dầu có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây; sản phẩm sữa; sữa.  

 
Nhóm 30: Gia vị; nước xốt thịt; tương; xốt [gia vị]; bánh kẹo; bánh mỳ.  

 
 

(210) 4-2014-32715 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

Lô E13, 14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; dầu có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở trái cây; sản phẩm sữa; sữa.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước xốt thịt; tương; xốt [gia vị]; bánh kẹo; bánh mỳ.  
 
 

(210) 4-2014-32716 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 

Lô E13, 14 Cụm Công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; dầu có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở trái cây; sản phẩm sữa; sữa.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước xốt thịt; tương; xốt [gia vị]; bánh kẹo; bánh mỳ.  
 

 
(210) 4-2014-32717 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn dinh 

dưỡng NUTRIKID Việt Nam  (VN)

24/11, Tân Chánh Hiệp, khu phố 11, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
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(210) 4-2014-32718 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại thực phẩm Miền 

Đông  (VN) 

93/5 Nguyễn Thị Tú, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Hạt nêm. 

 

 
(210) 4-2014-32719 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại thực phẩm Miền 

Đông   (VN) 

93/15 Nguyễn Thị Tú, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  

 

 
(210) 4-2014-32721 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A11.3.3 
(591) Nâu, xanh lá, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Gia Phúc Lộc  

(VN) 

31 Trương Phước Phan, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2014-32722 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Him 

Lam  (VN) 

Số 18 đường Hoàng Xuân Hãn, phường 
Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông dược, thảo dược.  
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(210) 4-2014-32723 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Cao Viễn  (VN)

Khối 1, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, 
tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-32724 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thép Vinaplus  

(VN) 

Lầu 1, Saigonicom Bulding, 490A Điện 
Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sắt, thép xây dựng.  
 
 

(210) 4-2014-32725 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thép Vinaplus  

(VN) 

Lầu 1, Saigonicom Bulding, 490A Điện 
Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sắt, thép xây dựng. 
 
 

(210) 4-2014-32726 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thép Vinaplus  

(VN) 

Lầu 1, Saigonicom Bulding, 490A Điện 
Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Sắt; thép xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sắt, thép xây dựng. 
 
 

(210) 4-2014-32727 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Bùi Tấn Tin  (VN) 

Thôn Hữu Nghị, xã EaĐar, huyện 
EaKar, tỉnh §¨kL¨k 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao. 
 

 
(210) 4-2014-32729 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.1; 7.1.24; 6.7.4 
(591) Xám, cam. 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

thi công nội ngoại thất Home 

Design 360  (VN) 

1F Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế; đồ trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, hoàn thiện công trình xây dựng; tư vấn xây dựng; 
giám sát xây dựng; trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình; thẩm tra thiết kế nội ngoại thất công trình; thẩm tra 
thiết kế kiến trúc công trình; khảo sát địa chất công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-32730 (220) 30.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Nguyễn Ngọc Chiến  (VN)

Khối 18, phường Hưng Bình, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; giày dép thể thao, đồ đi chân và đồ đội đầu; áo quần; dây thắt lưng 
bằng da (trang phục). 

 
 

(210) 4-2014-32731 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Nguyễn Ngọc Chiến  (VN)

Khối 18, phường Hưng Bình, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; giày dép thể thao; đồ đi chân và đồ đội đầu; áo quần; dây thắt lưng 
bằng da (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-32732 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH Yên Liên Việt  

(VN) 

Số 59/2B, tổ 2B, khu phố Đông Thành, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Yên xe đạp. 
 

 
(210) 4-2014-32733 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.5; 26.5.4 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sơn LI TA  (VN) 

Thửa đất số 165, tờ bản đồ số 30, khu 
phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2014-32734 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)

125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; quản lý kinh doanh của 
những người hoạt động thể thao; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; hãng thông tấn. 
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Nhóm 41: Tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 
sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ 
chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ giới thiệu phim; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; dịch vụ điều chỉnh nhạc 
[DJ]; biên tập băng hình; dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ 
người mẫu cho các nghệ sĩ; cho thuê phim điện ảnh; dịch vụ trường quay; dịch vụ sáng tác 
nhạc; nhà hát ca múa nhạc; dịch vụ phóng viên tin tức; tổ chức trình diễn thời trang cho 
mục đích giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; sản xuất nhạc; dịch vụ phòng thu 
âm; giải trí trên truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-32735 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(731) Nguyễn Văn Thản  (VN) 

Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-32736 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Nhà hàng Hoa Long  (VN)

Số 32 phố Nhà Chung, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2014-32737 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO  (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-32738 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 24.9.1; A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thực phẩm thương mại xuất 

nhập khẩu Đại Phát  (VN) 

2D, lô K1-2-5, đường số 2A, khu công 

nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 30: Dấm và nước xốt, gia vị, nước chấm (gia vị). 
 

 
(210) 4-2014-32739 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.1.2

(591) Nâu, vàng.

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

KITAFOOD Việt Nam  (VN) 

Phố Mới, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, kem lạnh, bánh trung thu, kẹo, bột và chế phẩm làm từ 

ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-32742 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(731) Trần Thị Xuân  (VN) 

ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy trang, nước hoa, chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, dầu bóng vỏ xe, dầu diệt mối, nước rửa kính, chất thông 

cầu cống, nước lau gạch, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế 

phẩm tẩy trắng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống nắng, kem làm trắng da, dầu hoa 

hồng, gel, sáp thơm bôi tóc, bút chì mỹ phẩm, chế phẩm để chăm sóc móng, mặt nạ làm 

đẹp, son môi, chế phẩm nhuộm tóc, keo xịt tóc, sáp để làm rụng lông, chế phẩm uốn sóng 

tóc, chế phẩm xịt làm thơm hơi thở, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm rám nắng, chất 

nhuộm màu, lông mi giả. 
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(210) 4-2014-32743 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thanh 

Thanh Hương  (VN) 

30 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32744 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) 1. Công ty TNHH Hoài Ân  (VN)

Số 11, KM6, QL 27, xã Ea Tiêu, huyện 
Cư Kuin, tỉnh §¾k L¾k 

2. Công ty TNHH TV  (VN) 

Số 79A, Km 6, Ql 27, xã Ea Tiêu, huyện 
Cư Kuin, tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng nhà cửa, công nghiệp, nhà xưởng, giao 
thông: cầu, đường, cống, đập, thủy lợi, thuỷ điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt 
hệ thống điện; giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình. 

 
 

(210) 4-2014-32745 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Tây Sài Gòn  

(VN) 

Đường số 10, KDC Mai Thị Non, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu động cơ. 
 
 

(210) 4-2014-32746 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Tây Sài Gòn  

(VN) 

Đường số 10, KDC Mai Thị Non, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ xe cộ; chất lỏng dùng cho phanh. 
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Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn, dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; 
dầu để bôi trơn; dầu động cơ. 

 

 
(210) 4-2014-32747 (220) 30.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Hoàng Thái Phát  (VN) 

Thôn Kim Thành, xã Kim Sơn, huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 29: Hạt hướng dương đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2014-32748 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) ZHUMADIAN DALI TIANJUN 

SPECIAL VEHICLE 
MANUFACTURING CO., LTD.  (CN) 
Yicheng avenue equipment gathering 
district, Zhumadian city, Henan 
province, China 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Sơ-mi rơ moóc khung sườn; sơ-mi rơ moóc sàn; sơ-mi rơ moóc lồng; sơ-mi rơ 
moóc thùng chở ô tô; sơ-mi rơ moóc ben tự đổ. 

 
 

(210) 4-2014-32749 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) ZHUMADIAN DALI TIANJUN 

SPECIAL VEHICLE 
MANUFACTURING CO., LTD.  (CN) 
Yicheng avenue equipment gathering 
district, Zhumadian city, Henan 
province, China 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Sơ-mi rơ moóc khung sườn; sơ-mi rơ moóc sàn; sơ-mi rơ moóc lồng; sơ-mi rơ 
moóc thùng chở ô tô; sơ-mi rơ moóc ben tự đổ. 
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(210) 4-2014-32750 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) ZHUMADIAN DALI TIANJUN 

SPECIAL VEHICLE 
MANUFACTURING CO., LTD.    (CN) 
YICHENG avenue equipment gathering 
district, ZHUMADIAN city, HENAN 
province, China   

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Sơ mi rơ moóc khung sườn; sơ-mi rơ moóc sàn; sơ-mi rơ moóc lồng; sơ-mi rơ 
moóc thùng chở ô tô; sơ-mi rơ moóc ben tự đổ.  

 

 
(210) 4-2014-32751 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.2.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 
(731) ZHUMADIAN DALI TIANJUN 

SPECIAL VEHICLE 
MANUFACTURING CO., LTD.   (CN) 
YICHENG avenue equipment gathering 
district, ZHUMADIAN city, HENAN 
province, China  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: Sơ mi rơ moóc khung sườn; sơ-mi rơ moóc sàn; sơ-mi rơ moóc lồng; sơ-mi rơ 
moóc thùng chở ô tô; sơ-mi rơ moóc ben tự đổ.  

 

 
(210) 4-2014-32752 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh coban. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Anh Kiệt   (VN) 

Số 169/20 phố Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy và dụng cụ dùng để truyền dẫn bao gồm: máy tính, phần 
mềm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị nghiên cứu và sản xuất, 
thiết bị công nghệ sinh học, thiết bị y tế, thiết bị điện lạnh dân dụng và công nghiệp, điều 
hòa không khí, điện công nghiệp, thiết bị công nghệ hàn.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống nghe nhìn, thiết bị điện - điện tử, tin học, viễn 
thông, trang thiết bị thí nghiệm, thiết bị giảng dạy, thiết bị văn phòng.  
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(210) 4-2014-32753 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh cô ban, trắng, đen.
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam   (VN)

Số 5, ngách 122/41 ngõ 122 đường Láng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 
 

(210) 4-2014-32754 (220) 30.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.9; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh cốm, cam, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngách 122/41 ngõ 122 đường Láng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 

 
(210) 4-2014-32755 (220) 30.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.3; ; 26.4.1; 25.1.6; 26.4.9; 25.5.25 

(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh cốm, cam, 
đỏ vàng, ghi nhạt, hồng, nâu, đen. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngách 122/41 ngõ 122 đường Láng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
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đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 

 
(210) 4-2014-32756 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.25; 15.7.1; 26.3.2; 24.13.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật y tế Hiền 

Lương   (VN) 

340/8 Lê Văn Quới, khu phố 11, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế; hệ thống khí y tế; dụng cụ y tế; vật tư y tế; máy móc 
công nghiệp như máy nén khí, máy hút, máy phát điện.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị y tế, hệ thống khí y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32757 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A5.5.21; 5.5.19 
(731) Công ty cổ phần cà phê 

Mocha Việt Nam   (VN) 

Số 182, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.   
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; kinh doanh quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-32758 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.1 
(731) Công ty cổ phần cà phê 

Mocha Việt Nam   (VN) 

Số 182, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; kinh doanh quán cà phê.  
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(210) 4-2014-32759 (220) 30.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.15; 5.5.19; 25.1.6; 2.7.9 

(591) Xanh, hồng, đen, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hương   (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2014-32760 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Thuận 

Nguyên  (VN) 

Số 94, tỉnh lộ 16, ấp 3, xã Long Định, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mũ (nón), mua bán mũ (nón) bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2014-32761 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.11; A26.11.12; 1.15.24; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Hydroscience 

Asia  (VN) 

19 Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước [đồ uống]; nước ép trái cây; nước uống có ga; 
nước khoáng; bia. 

 
 

(210) 4-2014-32762 (220) 30.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.9.16; 1.5.1; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thủy sản 

Việt úc   (VN) 

Km 1595 quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  
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(511)   Nhóm 29: Tôm đã qua chế biến và đóng hộp; các loại sản phẩm đông lạnh như tôm; cá; 
mực; ghẹ; nghêu.  

 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống bao gồm: tôm; cá; mực; ghẹ; hoa quả tươi; rau tuơi.  
 

Nhóm 35: Mua, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 

rau, quả tuơi và rau quả chế biến hàng nông sản; mua bán, thu mua, xuất nhập khẩu: cá 
viên, thịt tôm viên, thịt mực viên, thịt nghêu viên, thịt cua viên, thịt bò viên, thịt gà viên, 

thịt heo (lợn) viên, xúc xích, lạp xưởng, giò lụa, giò bò, giăm bông, giò thủ, càng cua 
bách hoa (thịt càng cua được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), tôm bách hoa (tôm nguyên con 

bóc vỏ được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), chạo tôm (thực phẩm làm từ tôm), há cảo (thực 

phẩm nhân tôm thịt), xủi cảo (thực phẩm nhân tôm thịt), xíu mại (thịt lợn, thịt tôm viên), 
bánh xếp (thực phẩm nhân thịt lợn, thịt tôm), nem chua, cá tẩm ướp gia vị, cá khô, tôm 

khô, khô bò, khô mực, thịt heo khô (thịt lợn khô), ruốc bông, cá hộp, thịt hộp, nước tinh 

khiết, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, nước sirô (một loại nước giải khát), nước ngọt, hải 
sản, nông sản, thực phẩm ăn liền, đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2014-32763 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ môi trường Lê 

Nguyễn   (VN) 

Số 24A, Trần Thái Tông, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và vật liệu lọc nước.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước; xử lý rác thải; dịch vụ làm sạch không khí.  

 

 
(210) 4-2014-32764 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ môi trường Lê 

Nguyên   (VN) 

Số 24A, Trần Thái Tông, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu lọc nước.  
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(210) 4-2014-32765 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 

Số 116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-32766 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.7.25; 26.4.9 
(591) Tím, trắng, hồng. 
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN)

107a, Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, quần áo, thắt lưng, mũ và phụ kiện thời trang.  

 

 
(210) 4-2014-32767 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Bích Hằng   (VN)

107a, Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2014-32768 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Tân Tiến Senko  

(VN) 

Lô số 47-49, đường số 2, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; thiết bị điều hòa không khí.  
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(210) 4-2014-32769 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Tân Tiến Senko  

(VN) 

Lô số 47-49, đường số 2, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; thiết bị điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2014-32770 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Hiền   (VN) 

Gian 14, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2014-32771 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Hiền   (VN) 

Gian 14, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2014-32772 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Hiền   (VN) 

Gian 14, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2014-32773 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Hiền   (VN) 

Gian 14, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 
 

(210) 4-2014-32774 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Minh Hiền  (VN) 

Gian 14, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2014-32775 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 20.7.1; A20.7.2; 26.15.15; 26.4.1; 
25.5.25; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ T A X  (VN) 

D20/4/7E đường Võ Văn Vân, ấp 4, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; chương trình máy vi tính [ghi sẵn].  

 

 
(210) 4-2014-32776 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.4.5 
(731) Công ty TNHH NTT DATA Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 
đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính 
sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web. 
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Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 
chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 
mềm máy tính, cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-32777 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; A2.1.23; 2.1.2; 2.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh tím than, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH NTT DATA Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 
đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính 
sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 
chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 
mềm máy tính, cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-32778 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A16.1.5; 20.5.7; 24.15.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH NTT DATA Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 
đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính 
sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 
chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  
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Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 

cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 

mềm máy tính, cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-32779 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.15; 21.1.16 

(591) Xanh, trắng, đen.

(731) Công ty TNHH NTT DATA Việt 

Nam   (VN) 

Phòng 202, tầng 2, tòa nhà HITC, số 239 

đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính 

sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng liên quan đến phần cứng của máy tính; dịch vụ sửa 

chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ máy tính như: dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về phần 

cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; bảo trì, bảo dưỡng phần 

mềm máy tính, cài đặt phần mềm; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin; thiết kế chương trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-32784 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 24.1.1; A26.11.8

(591) Đỏ, xanh dương, vàng. 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Gia Nguyễn  (VN) 

Số 40 khu TT Cục An ninh QĐ, tổ 50, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cá nhân; dịch vụ kiểm tra hành lý cho mục đích an ninh; dịch vụ vệ sĩ, 

bảo vệ, bảo vệ ban đêm; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; tư vấn về an ninh. 
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(210) 4-2014-32787 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Biomed 

Technology  (VN) 

Nhà lô số 4, 19 Nguyễn Trãi, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho 
mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32788 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32789 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-32790 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-32791 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-32792 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 

Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-32793 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.  (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-32794 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 

ZORRO  (VN) 

Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-32795 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Lý  (VN) 

Thôn Trung Thịnh, xã Thái Thịnh, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn led chiếu sáng; đèn chùm (đèn treo); đèn xoắn (đèn uốn); đèn 
trang trí (đèn led). 

 

 
(210) 4-2014-32796 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 

Phương Đông   (VN) 

Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-32797 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 

Phương Đông    (VN) 

Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-32798 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 

Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-32799 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-32800 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32801 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32802 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-32803 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-32804 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 3.3.1
(591) Nâu sẫm.
(731) Nguyễn Thị Hạnh   (VN) 

Số 17 ngõ 57 Hàm Long, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép.  
 

 
(210) 4-2014-32805 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Bảo Nguyên  (VN) 

Số 23, ngõ 28, đường Đê La Thành, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng; máy làm nóng lạnh nước uống; 

bếp dùng điện các loại.  
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(210) 4-2014-32807 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; 5.3.16 
(731) MR. PEERAPON TANGSIRIVANICH  

(TH) 
388 Mahachak Rd., Klongthom, Wattuk, 
Bangkok 10100 Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: Đai truyền động dùng cho máy móc, động cơ và đầu máy (không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ), thiết bị và bộ phận truyền động trừ đai dùng cho máy 
móc, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  

 
 

(210) 4-2014-32808 (220) 30.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.1.1; 3.1.16 

(731) MR. PEERAPON TANGSIRIVANICH  
(TH) 
388 Mahachak Rd., Klongthom, Wattuk, 
Bangkok 10100 Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 07: Đai truyền động dùng cho máy móc, động cơ và đầu máy (không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ); thiết bị và bộ phận truyền động trừ đai dùng cho máy 
móc, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông dường bộ). 

 
 

(210) 4-2014-32809 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED   (HK) 
Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung 
Lee Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt 
cỏ; chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  

 
 

(210) 4-2014-32810 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 5.7.3; A9.7.19; 26.1.2; A8.1.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 
(731) Hộ kinh doanh Phát Thành  

(VN) 

98/50 Bình Trị Đông, khu phố 17, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 

 
(210) 4-2014-32811 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) STAR TYRE GROUP SHANGHAI CO., 

LIMITED  (HK) 
Msh 2904 Rm 1007 10/F Ho King Ctr 2-
16 Fa Yuen St Mongkok Kl, Hongkong  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô. 
 

 
(210) 4-2014-32812 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Xanh dương, xanh da trời. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phù Kim 

Diện  (VN) 

ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, 
tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 21: Đũa. 
 

 
(210) 4-2014-32813 (220) 30.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.2 

(731) Đào Duy Hiệp  (VN) 

Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-32814 (220) 30.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.2 

(731) Đỗ Phú Thuỷ  (VN) 

Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
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(210) 4-2014-32815 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Duy Tân  (VN) 

Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú 
Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-32816 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.5 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Cao 

Su  (VN) 

12 khu phố 2, đường HT25, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ trong ngành nông nghiệp và máy làm cao su.  
 

 
(210) 4-2014-32817 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Gió Thu  (VN) 

Số 13, ngõ 31, phố Lương Định Của, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý.  
 

Nhóm 35: Dich vụ mua bán vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2014-32818 (220) 30.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.14; 5.3.11; A5.5.21; A5.5.20; 

26.1.1 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Anh   (VN)

52/98 Đình Đông, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo tiếng nhật.  
 

 
(210) 4-2014-32819 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thuỷ sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-32820 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 24.15.2; 1.15.23 
(731) MENG KAH AUTO PARTS TRADING 

SDN BHD   (MY) 
No. 51, Jalan Utama 2/7, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục cụ thể là quần áo; trang phục cụ thể là đồ đi chân; trang phục cụ thể 

là đồ đội đầu; găng tay cho người đi xe đạp (trang phục); thắt lưng (trang phục); bộ quần 
áo da cho người đi xe môtô.  

 

 
(210) 4-2014-32821 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.4.4; 26.4.7 
(731) UMA RACING SDN BHD   (MY) 

No. 51, Jalan Utama 2/7 Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47100 
Pochong, Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục cụ thể là quần áo; trang phục cụ thể là đồ đi chân; trang phục cụ thể 
là đồ đội đầu; găng tay cho người đi xe đạp (trang phục); thắt lưng (trang phục); bộ quần 
áo da cho người đi xe môtô.  

 
 

(210) 4-2014-32824 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần AN VY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-32825 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2014-32826 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-32827 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-32828 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) BLISSFUL CENTANY 
INTERNATIONAL LIMITED  (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Gà rán; khoai tây chiên kiểu Pháp; gà quay/nướng; thịt gà cho bữa ăn. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh; dịch vụ quán cà phê; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2014-32829 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 

Trạch Vũ  (VN) 

D9/266/2 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm nước; máy hàn điện; động cơ điện (mô-tơ điện), 

không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; thú nhồi bông; búp bê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, máy bơm nước, máy hàn điện, động cơ điện, linh 
kiện, phụ tùng máy cơ khí, vòng đệm các loại máy. 

 

 
(210) 4-2014-32830 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, tím, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh trà Cám Lức 

(thực phẩm uống) Mỹ Yến  (VN)

Số 6C, đường Tú Xương, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà làm từ cám gạo lức. 
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(210) 4-2014-32831 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Mộc Lan  (VN)

Số 2 ngõ 167, đường Giải Phóng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; maketing; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán (kinh doanh) các loại 

sản phẩm sau: giầy, dép, quần áo, túi, ví, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2014-32832 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoa Mộc Lan  (VN)

Số 2 ngõ 167, đường Giải Phóng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; maketing; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán (kinh doanh) các loại 

sản phẩm sau: giầy, dép, quần áo, túi, ví, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2014-32833 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.5; A26.11.8; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị và công nghệ kỹ 

thuật số IBM Việt Nam  (VN) 

66/7 đường số 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị quan sát (camera); camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim). 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị quan sát (camera); camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim). 
 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị quan sát (camera); camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim). 
 

 
(210) 4-2014-32834 (220) 30.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen, xám, trắng, đỏ, vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị bảo vệ và quan sát 

từ xa Bảo Việt  (VN) 

908/3A Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị quan sát (camera); camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim). 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị quan sát (camera); camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim). 

 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị quan sát (camera); camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim). 
 

 
(210) 4-2014-32835 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; 18.3.23; 26.1.1; 

18.3.21 

(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển. 

(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Vương Hùng  (VN) 

640 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, xe tải, xe cẩu, máy xúc, máy đào, máy ủi, máy khoan 

đóng cọc xây dựng, máy gia cố nền móng, vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng, gạch, ngói, 

tôn, gỗ, sắt, thép). 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu đường; san 

lấp mặt bằng. 
 

 
(210) 4-2014-32836 (220) 30.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 4.3.3

(591) Trắng, xanh đen, cam, xanh dương.

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Vân 

Long Thủy  (VN) 

181 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xả vải; nước giặt; bột giặt. 

 

Nhóm 35: Mua bán: nước xả vải, nước giặt, bột giặt. 
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(210) 4-2014-32837 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.4.2; A11.3.3; A11.3.7 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát  (VN) 

Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa ngũ cốc dưỡng sinh (thành phần chính là sữa). 

 

 
(210) 4-2014-32838 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.4.2; A11.3.3; A11.3.7 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát  (VN) 

Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột dùng cho thực phẩm; bột ngũ cốc dưỡng sinh. 
 

 
(210) 4-2014-32839 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.5; 25.5.3 
(591) Đỏ, hồng, hồng đậm, ghi xám, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam  (VN) 

366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-32840 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.5; 25.5.3 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam  (VN) 

366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-32841 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH WITGANG Việt 

Nam  (VN) 

Phòng 808, tòa nhà văn phòng Thành 

Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 

 
(210) 4-2014-32842 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần sản phẩm 

thiên nhiên VINACOM  (VN) 

Số 20, hẻm 1/34/7, phố Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong 

ngành y); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong 

ngành y. 
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(210) 4-2014-32843 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A11.1.5 
(591) Trắng, vàng, đen, xám, cam. 
(731) Công ty TNHH Cung cấp Thực 

phẩm Việt Nam  (VN) 

B22 cư xá Thủy Lợi 301, đường D1, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-32844 (220) 30.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25 
(731) Huỳnh Thị Sương Mai  (VN)

P 207, A2 Trung Tự, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-32845 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23; A26.11.12; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

và thương mại Việt Trung  

(VN) 

141/1 Nguyễn Thái Học, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: đèn trang trí; cấp nước vào mục đích vệ sinh: vòi sen, bệ 

xí, chậu rửa, bồn tắm, bình nước nóng. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: ống dẫn nước (ống cứng); gỗ dán; tấm lát, gạch 
và ngói ;vách ngăn  nhà tắm. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc: (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động văn phòng: tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác 
nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng. 
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(210) 4-2014-32846 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.9; 26.3.1; 26.13.25; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

và thương mại Việt Trung  

(VN) 

141/1 Nguyễn Thái Học, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: đèn trang trí; cấp nước vào mục đích vệ sinh: vòi sen, bệ 
xí, chậu rửa, bồn tắm, bình nước nóng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: ống dẫn nước (ống cứng); gỗ dán; tấm lát, gạch 
và ngói; vách ngăn nhà tắm. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc: (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ ), gương. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động văn phòng: tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác 
nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng. 

 

 
(210) 4-2014-32847 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

điện máy CHUANBO Việt Nam  

(VN) 

Số 1093, đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; khoan cầm tay chạy điện; máy phay; máy bào; thiết bị và máy đánh 
bóng; búa điện; máy gia công gỗ; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; 
máy nông nghiệp; máy mài sắc lưỡi cắt; máy thổi; máy khoan mỏ; cưa xích; máy xén; 
máy tiện và cắt ren; máy khoan; thiết bị hàn dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành 
thủ công; máy tiện; máy xén cỏ; máy công cụ; máy cưa; máy hàn điện; máy mài; máy cày 
được cơ giới hóa, máy xới được cơ giới hóa; máy cày, máy xới; máy cắt và thu hoạch cỏ; 
thiết bị rửa cho xe cộ. 

 

Nhóm 11: ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi khoá [van, đầu vặn] [vòi 
đồng] cho ống dẫn; vòi hoa sen. 

 

 
(210) 4-2014-32848 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

điện máy CHUANBO Việt Nam  

(VN) 

Số 1093, đường Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy cắt; khoan cầm tay chạy điện; máy phay; máy bào; thiết bị và máy đánh 

bóng; búa điện; máy gia công gỗ; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; 

máy nông nghiệp; máy mài sắc lưỡi cắt; máy thổi; máy khoan mỏ; cưa xích; máy xén; 

máy tiện và cắt ren; máy khoan; thiết bị hàn dùng điện; dụng cụ cầm tay, không vận hành 

thủ công; máy tiện; máy xén cỏ; máy công cụ; máy cưa; máy hàn điện; máy mài; máy cày 

được cơ giới hóa, máy xới được cơ giới hóa; máy cày, máy xới; máy cắt và thu hoạch cỏ; 

thiết bị rửa cho xe cộ. 

 

Nhóm 11: ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi khoá [van, đầu vặn] [vòi 

đóng] cho ống dẫn; vòi hoa sen. 
 

 
(210) 4-2014-32849 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 5.7.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Hòa  (VN) 

Tầng 2 khối VP1 tòa nhà 17T1 khu ĐT 

Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-32851 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phó Minh  (VN) 

Số 41 - Liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho 

mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; men dùng cho mục đích dược 

phẩm; thuốc dùng cho người.  
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(210) 4-2014-32852 (220) 31.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 

(591) Xanh, trắng.

(731) Công ty cổ phần phát triển 

hạ tầng và dịch vụ Đình Vũ  

(VN) 

Lô đất CN 2.6A, khu công nghiệp MP 

Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, rau, củ, quả 

đã qua chế biến. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê căn hộ; quản lý bất 

động sản; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 39: Cho thuê ô tô, tàu thuyền, phương tiện vận tải; lưu giữ ô tô, tàu thuyền, phương 

tiện vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ lưu kho hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hoá; 

dịch vụ bốc dỡ hàng hoá.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản lạnh; chế biến rau củ quả (nghiền ép, rau, củ, trái cây); bảo 

quản rau, củ, quả (bảo quản thực phẩm); chế biến thực phẩm (giết mổ động vật).  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời (nhà trọ); dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ quầy rượu (quán Bar); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-32854 (220) 31.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 5.5.16; 26.1.1

(591) Đỏ, vàng, trắng.

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); 

bạc hà cho bánh kẹo; bột làm bánh ngọt. 
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(210) 4-2014-32855 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thanh viên 

Phân Bón Dầu Khí Cà Mau  (VN)

Lô D, khu CN Phường 1, đường Ngô 
Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ, ammoniac; khí công nghiệp; hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, hợp chất nitơ, ammoniac, khí công nghiệp, hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ xây dựng, 
thi công lắp đặt và chạy thử các hệ thống điện; dịch vụ bảo dưỡng tiểu tu, trùng tu đại tu 
hoặc nâng cấp các hệ thống điều khiển.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải trong và ngoài nước; dịch vụ cho thuê kho bãi, dich vụ truyền 
tải điện năng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo cơ bản và chuyên sâu về các thiết bị bao gồm: van điều khiển, 
các loại thiết bị đo áp suất, mức, lưu lượng, nhiệt độ, độ rung, các thiết bị phân tích online 
của các hãng nổi tiếng phổ biến nhất hiện nay.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế hệ thống điện: cụ thể liên quan đến các hệ thống máy cắt trung 
thế hạ thế, các loại tủ điều khiển công nghiệp, hệ thống chiếu sáng, dịch vụ tư vấn chuyên 
giao công nghệ.  

 

 
(210) 4-2014-32856 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) S.I A (TENAMYD CANADA) INC  (VN)

242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-32857 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., 

LTD.    (TH) 
2/4 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, 
Seri Thai Road, Minburi Sub-district, 
Minburi District, Bangkok, Thailand   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì.  
 

 
(210) 4-2014-32858 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 
2/4 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, 
Seri Thai Road, Minburi Sub-district, 
Minburi District, Bangkok, Thailand  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì.  
 

(210) 4-2014-32859 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) E.I.  DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY   (US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware 19898, United States of 
America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; chất diệt nấm sử dụng để xử lý hạt nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2014-32860 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh cổ vịt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Tam Phước  (VN)

Số 33 Quang Trung, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực pbẩm bổ sung dinh dưỡng.  
 

Nhóm 29: Dầu ăn; sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn); nước tăng lực (đồ uống không cồn, không 
dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2014-32861 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 

mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; nước tương; tương ớt; nước xốt; gia vị; bôt nêm; cà phê 

hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến; trà (chè); cacao; bánh snack; 

bánh pizza; bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.   
 

 
(210) 4-2014-32862 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 5.7.3; 5.13.4; A26.11.7; A5.11.13; 

A5.1.16 

(591) Vàng đậm. 

(731) Công ty TNHH TTD Việt Nam  

(VN) 

Số 146 Giảng Võ, phường Giảng Võ, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2014-32863 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(591) Vàng nâu. 

(731) Công ty TNHH TTD Việt Nam  

(VN) 

Số 146 Giảng Võ, phường Giảng Võ, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2014-32864 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH TTD Việt Nam  

(VN) 

Số 146 Giảng Võ, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2014-32865 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1 
(591) Vàng đồng, xám. 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

và xây dựng Kiến Thịnh Mỹ  

(VN) 

56 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: giường, tủ, ghế, kệ, giá, bàn.  
 
 

(210) 4-2014-32866 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.4.1; A3.4.2 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 

Bò thịt Việt Nam   (VN) 

Số 1 ngõ 260 Đội Cấn, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu bò thịt ( đã qua chế biến).  
 
 

(210) 4-2014-32867 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoàng 

Ngân Dung  (VN) 

25/38/2 Tôn Thất Tùng, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 16: Khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy.  
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(210) 4-2014-32868 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.9.4; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Vina Sing   (VN)

Số 1 ngõ 33 phố Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người.  
 

 
(210) 4-2014-32869 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.15; A5.3.13; 5.3.20; 25.1.25 

(591) Hồng, đen. 
(731) Công ty TNHH SONATE  (VN)

71A Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là nước hoa và các sản phẩm khử mùi (chế phẩm khử mùi 
dùng cho người hoặc động vật).  

 

 
(210) 4-2014-32870 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Trắng, nâu. 
(731) Công ty TNHH WORKSHOP  (VN)

27 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-32874 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.7.22; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Đen, trắng, cam, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cam Bố Hạ  (VN) 

Thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam. 
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(210) 4-2014-32875 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm dược liệu Kinh Bắc  

(VN) 

Số 14, ngõ 90, đường Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hóa dược; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-32876 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.13.25; 26.13.1; 3.7.20 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng.
(731) Công ty TNHH tư vấn và kiến 

trúc Tổ Kén  (VN) 

Thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh cho các 
dự án xây dựng. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; 
xây dựng nhà máy - xí nghiệp; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; hoàn thiện công 
trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết 
kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu; thiết kế công 
nghiệp; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-32877 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A19.11.25 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thụy An  (VN) 

43/14/19 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng; đồ đạc đặc chủng cho phòng thí 
nghiệm; ống pipet (ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng dùng trong phòng thí nghiệm); 
thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm; máy ly tâm dùng trong phòng thí nghiệm. 
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(210) 4-2014-32878 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(591) Xanh dương, xanh biển nhạt, hồng nhạt, 

xanh tím. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu HPT 

Việt Nam  (VN) 

202/54 Phạm Văn Hai, phường 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; chuông [thiết bị báo động]; thiết bị báo cháy; 

thiết bị giám sát. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: cổng từ an ninh, cổng dò kim loại, camera quan 
sát, máy đếm người, chuông cửa có hiển thị hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2014-32879 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Xanh, cam. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

2 Lúa  (VN) 

967/8, Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón; bán buôn thiết bị định vị, camera quan sát, máy ghi âm, 

ghi hình. 
 

 
(210) 4-2014-32880 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

2 Lúa   (VN) 

967/8, Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón; bán buôn thiết bị định vị, camera quan sát, máy ghi âm, 
ghi hình. 
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(210) 4-2014-32881 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Vàng 
(731) Tiết Tuệ Gia  (VN) 

109 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2014-32882 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; A26.1.24 
(731) ACE COOK KABUSHIKI KAISHA 

(ACE COOK CO., LTD.)  (JP) 
12-40, 1-Chome, Esaka-Cho, Suita-Shi, 
Osaka-fu, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp trộn chứa nước thịt hầm và cà ri; món cà ri ăn liền (súp); món cà ri nấu sẵn 
(súp); món hầm (từ thịt và rau) ăn liền; món hầm (từ thịt và rau) được nấu sẵn; súp ăn 
liền; món súp được nấu sẵn; súp mi sô ăn liền; súp mi sô được nấu sẵn. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; mì u đông (chưa nấu); mảnh yến mạch dẹt mỏng; 
bột yến mạch; cơm rang; gạo giàu chất dinh dưỡng (chưa nấu); miếng bằng bột mỳ nhão 
để gói món gyoza (món ăn của Nhật); mảnh ngô dẹt mỏng; bột làm món mứt đậu ngọt 
(bột Sarishi-an); gạo nhân tạo (chưa nấu); mì spaghetti (chưa nấu); mì somen (mì được 
làm từ lúa mì rất mỏng, chưa nấu); mì u đông ăn liền; mì soba ăn liền; mì theo kiểu Trung 
Quốc ăn liền; mì khô kiểu Trung Quốc - Nhật Bản dùng với súp (được gọi là mì Ramen 
ăn liền); mì xào ăn liền; mì soba (mì Nhật Bản làm từ lúa mạch, chưa nấu); mì theo kiểu 
Trung Quốc (chưa nấu); mì làm từ tinh bột đậu (mì Harusame, chưa nấu); ruột bánh mỳ; 
mì gạo theo kiểu Trung Quốc (mì Bifun, chưa nấu); miếng bột mì sấy khô có chứa gluten 
(Fu, chưa nấu); cơm đóng hộp; mỳ ống (chưa nấu); bánh làm từ gạo được nghiền nát 
(bánh Mochi). 

 

 
(210) 4-2014-32883 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) ACE COOK KABUSHIKI KAISHA 

(ACE COOK CO., LTD.)  (JP) 
12-40, 1-Chome, Esaka-Cho, Suita-Shi, 
Osaka-fu, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp trộn chứa nước thịt hầm và cà ri; món cà ri ăn liền (súp); món cà ri nấu sẵn 
(súp); món hầm (từ thịt và rau) ăn liền; món hầm (từ thịt và rau) được nấu sẵn; súp ăn 
liền; món súp được nấu sẵn; súp mi sô ăn liền; súp mi sô được nấu sẵn.  
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Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; mì u đông (chưa nấu); mảnh yến mạch dẹt mỏng; 
bột yến mạch; cơm rang; gạo giàu chất dinh dưỡng (chưa nấu); miếng bằng bột mỳ nhão 
để gói món gyoza (món ăn của Nhật); mảnh ngô dẹt mỏng; bột làm món mứt đậu ngọt 
(bột Sarishi-an); gạo nhân tạo (chưa nấu); mì spaghetti (chưa nấu); mì somen (mì được 
làm từ lúa mì rất mỏng, chưa nấu); mì u đông ăn liền; mì soba ăn liền; mì theo kiểu Trung 
Quốc ăn liền; mì khô kiểu Trung Quốc - Nhật Bản dùng với súp (được gọi là mì Ramen ăn 
liền); mì xào ăn liền; mì soba (mì Nhật Bản làm từ lúa mạch, chưa nấu); mì theo kiểu Trung 
Quốc (chưa nấu); mì làm từ tinh bột đậu (mì Harusame, chưa nấu); ruột bánh mỳ; mì gạo 
theo kiểu Trung Quốc (mì Bifun, chưa nấu); miếng bột mì sấy khô có chứa gluten (Fu, chưa 
nấu); cơm đóng hộp; mỳ ống (chưa nấu); bánh làm từ gạo được nghiền nát (bánh Mochi). 

 

 
(210) 4-2014-32884 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ACE COOK KABUSHIKI KAISHA 
(ACE COOK CO., LTD.)  (JP) 
12-40, 1-Chome, Esaka-Cho, Suita-Shi, 
Osaka-fu, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp trộn chứa nước thịt hầm và cà ri; món cà ri ăn liền (súp); món cà ri nấu sẵn 
(súp); món hầm (từ thịt và rau) ăn liền; món hầm (từ thịt và rau) được nấu sẵn; súp ăn 
liền; món súp được nấu sẵn; súp mi sô ăn liền; súp mi sô được nấu sẵn. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; mì sợi; mì u đông (chưa nấu); mảnh yến mạch dẹt mỏng; 
bột yến mạch; cơm rang; gạo giàu chất dinh dưỡng (chưa nấu); miếng bằng bột mỳ nhão 
để gói món gyoza (món ăn của Nhật); mảnh ngô dẹt mỏng; bột làm món mứt đậu ngọt 
(bột Sarishi-an); gạo nhân tạo (chưa nấu); mì spaghetti (chưa nấu); mì somen (mì được 
làm từ lúa mì rất mỏng, chưa nấu); mì u đông ăn liền; mì soba ăn liền; mì theo kiểu Trung 
Quốc ăn liền; mì khô kiểu Trung Quốc - Nhật Bản dùng với súp (được gọi là mì Ramen ăn 
liền); mì xào ăn liền; mì soba (mì Nhật Bản làm từ lúa mạch, chưa nấu); mì theo kiểu Trung 
Quốc (chưa nấu); mì làm từ tinh bột đậu (mì Harusame, chưa nấu); ruột bánh mỳ; mì gạo 
theo kiểu Trung Quốc (mì Bifun, chưa nấu); miếng bột mì sấy khô có chứa gluten (Fu, chưa 
nấu); cơm đóng hộp; mỳ ống (chưa nấu); bánh làm từ gạo được nghiền nát (bánh Mochi). 

 

 
(210) 4-2014-32886 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) Lê Văn  (VN)

103/16 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm (không còn sống); cá (không còn sống); trái cây được bảo quản; rau đã 
được bảo quản; thịt; trứng. 

 

Nhóm 31: Tôm nước ngọt; cá còn sống; động vật sống; rau tươi; quả mọng, trái cây tươi; 
đậu tươi. 
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(210) 4-2014-32890 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Lê Hồng Hải   (VN) 

16 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

 
(210) 4-2014-32895 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Thị Hồng Nhung  (VN)

16 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

 
(210) 4-2014-32896 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 25.3.1 
(591) Xanh dương, trắng, đen, đỏ, cam, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh  (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14, đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại.  
 
 

(210) 4-2014-32897 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.3.1; 26.1.1; 3.2.13 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh   (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14, đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa.  
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(210) 4-2014-32898 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cao su Thái 

Dương  (VN) 

Lô 4, đường số 7, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt, cách âm bằng silicone; cao su; vật liệu bằng cao 
su để đắp lốp; vật liệu để nhồi độn bằng cao su.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi cho thú cưng làm bằng cao su.  
 

 
(210) 4-2014-32899 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Hồng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ trang thiết bị y tế 

Huỳnh Duy  (VN) 

162/144/4 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2014-32900 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hồng Hà Phát  

(VN) 

9/9 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 
 

(210) 4-2014-32901 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 1.15.23; A5.3.13; 2.9.14 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nam Tín  (VN) 

59 đường 47, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2014-32902 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.3.4; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá, đỏ. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nam Tín  (VN) 

59 đường 47, phường Tân Tạo, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2014-32903 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15; A26.4.24 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 

KOJI Việt Nam   (VN) 

295 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; bếp từ; bếp lẩu điện; lò vi sóng.  
 

 
(210) 4-2014-32904 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng cam, xanh lá cây, 

xanh da trời, xám. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPV   (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 

Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-32907 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 

kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 

Nam   (VN) 

Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32908 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.4.2; A26.3.5 
(591) Trăng, xanh. 
(731) Vũ Thị Thu Hiền  (VN) 

Phòng 213 nhà D, khu tập thể quân khu 
Thủ Đô, ngõ 241, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2014-32909 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 

Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-32910 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

FLAVON Việt Nam   (VN) 

Xóm 8, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 

 
(210) 4-2014-32911 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

FLAVON Việt Nam   (VN) 

Xóm 8, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2014-32912 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 

trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-32913 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32914 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-32915 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32916 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32917 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh cốm, trăng, đen, đỏ mận. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân bánh 

đậu xanh Đại Phú   (VN) 

Cụm công nghiệp I, xã Thạch Khôi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh. 
 

 
(210) 4-2014-32920 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.11.5 
(591) Nâu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Định 

Nguyên  (VN) 

Khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản.  
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(210) 4-2014-32921 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  

(731) Phan Chí Thanh   (VN) 

2/17, KP1, phường Tân Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.   
 

 
(210) 4-2014-32922 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.7.25; A5.5.21; A5.5.20; 

5.5.16 
(591) Nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư xây dựng Hương Sen  

(VN) 

Thửa đất số 1484, tờ bản đồ số 9, đường 

An Bình, tổ 6, khu phố Bình Đường, 

phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, thuốc lào, vật liệu xây dựng, thiết 
bị lắp đặt dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 
đi thuê  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà; xây dựng công trình công ích; phá dỡ các công nnh xây dựng; 
chuẩn bị mặt bằng để xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; 

lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí; hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng 

thực hiện phục vụ lưu động. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi; xoa bóp.  
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(210) 4-2014-32923 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; A17.2.2; A1.5.3 
(591) Xàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  

(VN) 

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, đỗ xanh (đậu xanh), đỗ đỏ (đậu đỏ), đỗ trắng (đậu trắng), đỗ đen 
(đậu đen), đỗ tương (đậu nành), hạt sen, vừng (mè). 

 

(210) 4-2014-32924 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A17.2.2; A1.5.3; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Vàng nâu, đỏ thẫm, vàng, trắng, xanh lá 

cây, đỏ, xanh dương, đỏ thẫm đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hũu bạn 

sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  

(VN) 

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo lạc (kẹo đậu phộng); kẹo vừng (kẹo mè); kẹo mềm; bánh 
kẹo đường.  

 

 
(210) 4-2014-32925 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3; A17.2.2; 25.1.6; 25.5.25 
(591) Vàng nâu, đỏ thẫm, vàng, trắng, xanh lá 

cây, đỏ, xanh dương, đỏ thẩm đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  

(VN) 

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo lạc (kẹo đậu phộng); kẹo vừng (kẹo mè); kẹo mềm; bánh 

kẹo đường. 
 

 
(210) 4-2014-32929 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.10; 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Thành Đạt  (VN) 

600/16 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân 

Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; mũ; tất. 
 

 
(210) 4-2014-32930 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ và sản xuất Huy 

Quang  (VN) 

Số nhà 23, ngõ 463 phố Đội Cấn, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tĩnh điện; sơn diệt khuẩn; sơn màu xám đồng; sơn lót dùng cho khung gầm 

xe cộ; chất làm khô dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sơn tĩnh điện, sơn diệt khuẩn, sơn màu xám đồng, sơn 

lót dùng cho khung gầm xe cộ, chất làm khô dùng cho sơn, chất kết dính dùng cho sơn. 
 

 
(210) 4-2014-32931 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH MTV Thảo 

Nguyên Phát  (VN) 

124 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tét, bánh chưng. 
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(210) 4-2014-32932 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 

(591) Đen, nâu đỏ. 
(731) Công ty TNHH OVI CABLES (Việt 

Nam)  (VN) 

Lô E - 4A1 & 4B - CN, đường NA2, 
KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2014-32933 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.4; A25.7.5 
(591) Vàng đậm, vàng, vàng nhạt, xanh da trời 

đậm, xanh da trời, xanh da trời nhạt. 
(731) Công ty TNHH CVH Mùa Xuân  

(VN) 

628C xa lộ Hà Nội, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn cho các dự án bất động sản; thẩm định bất 
động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2014-32934 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Ngọc ánh  (VN) 

Tổ dân phố Lâm Khang, thị trấn Quất 
Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2014-32935 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc trang sức Đức Hà  (VN) 

Xóm 22, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý. 
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(210) 4-2014-32936 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.1; 26.7.25 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Đoàn Anh  (VN) 

Đội 3 Quyết Thắng, xã Giao Tiến, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2014-32937 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Đông Nam   (VN)

Cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy tuốt lúa. 

 

 
(210) 4-2014-32938 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.4.4 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Trung Nghĩa  (VN) 

Xóm Thanh Nhân, xã Giao Thanh, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2014-32939 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc đá quý Giang Nam  (VN) 

Xóm 10, xã Giao Long, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý. 
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(210) 4-2014-32940 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A17.2.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Phúc Bài   (VN) 

Xóm Thành Tiến, xã Bạch Long, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý. 
 
 

(210) 4-2014-32941 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Hạnh Kiểm   (VN) 

Đội 3, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, kim cương, kim loại quý. 
 
 

(210) 4-2014-32944 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Thái 

Hưng  (VN) 

F6 K300 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng dụng cụ, thiết bị như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm 
(ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu đọc đĩa kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2014-32945 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yahon  (VN)

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang bằng giấy dùng cho mục đích hỗ trợ cho việc thở tốt hơn trong môi 
trường khí bụi, ô nhiễm. 

 

Nhóm 10: Khẩu trang bằng giấy dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-32946 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 

Việt Đức  (VN) 

8/7Y Nguyễn Thị Sóc, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2014-32947 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.11; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đông Nam 

Đức Thành  (VN) 

Lô A8-5, đường C1, khu công nghiệp 
Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật cỏ hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 
 

 
(210) 4-2014-32950 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp.  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 
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(210) 4-2014-32951 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2014-32953 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ DUNBAR  (VN) 

56 Mai Xuân Thưởng, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại. 
 

 
(210) 4-2014-32956 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hồ Như ý   (VN) 

20 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk   

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; bộ xử lý trung tâm (CPU); màn hình máy vi tính; chuột máy tính; 
bàn phím; vỏ máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2014-32957 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hồ Như ý  (VN) 

20 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; bộ xử lý trung tâm (CPU); màn hình máy vi tính; chuột máy tính; 
bàn phím; vỏ máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2014-32959 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Đông Nam á   (VN) 

271 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Giăm bông vai; ba rọi xông khói; giăm bông da bao (một loại giăm bông); chả 

lụa; xúc xích Đức; pa tê; xúc xích chi pô lết (Chippolata - một loại xúc xích); hót dog (hot 
dog).    

 
Nhóm 35: Mua bán giăm bông, ba rọi xông khói, giăm bông da bao (một loại giăm bông), 
chả lụa, xúc xích Đức, pate (pa tê), xúc xích chi pô lết (xúc xích Chippolata), hot dog.  

 

 
(210) 4-2014-32960 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Đông Nam á  (VN) 

271 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Giăm bông vai; ba rọi xông khói; giăm bông da bao (một loại giăm bông); chả 

lụa; xúc xích đức; pa tê; xúc xích chi pô lết (chippolate - một loại xúc xích); xúc xích 
nóng kẹp trong bánh mì (hot dog).  

 
Nhóm 35: Mua bán giăm bông, ba rọi xông khói, giăm bông da bao (một loại giăm bông), 
chả lụa, xúc xích đức, pate (pa tê), xúc xích chi pô lết (xúc xích chippolate), hot dog.  

 

 
(210) 4-2014-32961 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

SANA   (VN) 

P808, tầng 8, 27 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-32962 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn DN   (VN) 

Tầng 3, số 93 Nguyễn Du, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.  

 

 
(210) 4-2014-32963 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nova Medica  

(VN) 

27/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-32965 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) YFENG GROUP LIMITED  (HK) 
Flat/Rm B, 8/F Chong Ming BLDG, 72 
Cheung Sha Wan Rd, Kl, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng; kính râm; dây xích đeo của kính mắt; thấu kính 
hiệu chỉnh [quang học]; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; bao 
kính đeo mắt; hộp đựng kính áp tròng.  

 

 
(210) 4-2014-32966 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 13.1.6; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và máy tính Thánh 

Gióng  (VN) 

Số 34/90 Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-32967 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN)

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 

 
(210) 4-2014-32968 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN)

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 

 
(210) 4-2014-32969 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, tím, xanh dương, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN)

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-32970 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, tím, xanh. 
(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN)

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa.  
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(210) 4-2014-32971 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-32972 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

(Lacom Co., Ltd)    (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-32973 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Vĩnh Đạt 

(Lacom Co., Ltd)   (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2014-32974 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-32975 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Vương Hải Long  (VN) 

102/8 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-32976 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.3; 26.5.4; A17.2.2; A25.7.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Nhất Nam  (VN) 

Phòng 505 C5 KTT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; bình nóng lạnh; 

máy điều hòa nhiệt độ; bóng đèn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng bao gồm bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, ấm 
đun nước bằng điện, bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, bóng đèn điện, nồi áp suất 
dùng điện, bàn là, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả. 

 

 
(210) 4-2014-32977 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.3; 26.5.4; A17.2.2; A25.7.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Nhất Nam   (VN) 

Phòng 505 C5 KTT Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp từ; bếp hồng ngoại; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; bình nóng lạnh; 
máy điều hòa nhiệt độ; bóng đèn điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng bao gồm bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, ấm 
đun nước bằng điện, bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, bóng đèn điện, nồi áp suất 
dùng điện, bàn là, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả. 
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(210) 4-2014-32978 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9; 1.15.23 
(731) 1. Nguyễn Hùng Sơn  (VN)

Số nhà 11, ngõ 78, phố Kim Hoa, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Văn Khương  (VN) 

Số nhà 99, ngõ 180, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; cặp; túi xách tay; vali xách tay. 
 

Nhóm 25: Giày; dép; xăng đan; bốt (trang phục); thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày và mua bán các sản phẩm như: ví đựng tiền, cặp, túi xách 
tay, vali xách tay, giày, dép, xăng đan, bốt (trang phục), thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2014-32979 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.5.3; A5.3.13; 26.3.23 
(731) 1. Nguyễn Hùng Sơn   (VN)

Số nhà 11, ngõ 78, phố Kim Hoa, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Văn Khương   (VN) 

Số nhà 99, ngõ 180, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; cặp; túi xách tay; vali xách tay.  
 

Nhóm 25: Giày; dép; xăng đan; bốt (trang phục); thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày và mua bán các sản phẩm như: ví đựng tiền, cặp, túi xách 
tay, vali xách tay, giày, dép, xăng đan, bốt (trang phục), thắt lưng (trang phục). 

 
 

(210) 4-2014-32980 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Phan Tấn Đông  (VN) 

A8/4i đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 
tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2014-32981 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Helios  (VN) 

92/5 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2014-32982 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hồ Thị Ngọc Hà  (VN) 

ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Kim, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; sữa 

tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2014-32983 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 1.15.21 
(591) Trắng, hồng tím. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tín Quang  (VN) 

23 đường 41, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem và bột tắm trắng da 
(mỹ phẩm); sữa rửa mặt; nước hoa; nước rửa tay. 

 

 
(210) 4-2014-32984 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Đặng Ngọc Chúc  (VN) 

34/36 đường Trần Phú, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2014-32985 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Minh Anh  (VN) 

173/161 An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem rửa 
mặt; kem tắm trắng (mỹ phẩm); sữa tắm.  

 

(210) 4-2014-32986 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ BB 

Beauty Care  (VN) 

192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 
sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2014-32987 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ BB 

Beauty Care   (VN) 

192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 
sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-32988 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 16.1.4 
(731) Công ty cổ phần Trueplus 

Việt Nam  (VN) 

Lô 15/C16 khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm phát triển hệ thống, phần mềm đóng gói sẵn cho phép xây dựng các 

ứng dụng thương mại điện tử; phần mềm có thể tải xuống được cho phép xây dựng các 

ứng dụng thương mại điện tử; phần mềm xử lý dữ liệu cho phép tạo ra các ứng dụng 

thương mại điện tử trên máy tính; máy tính bảng, điện thoại thông minh, phần mềm quản 

lý ứng dụng trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh; tệp tin, hình ảnh, ấn 

phẩm điện tử có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 42: Lập trình, thiết kế, phát triển, thực hiện, bảo trì, cập nhật và sửa chữa phần 

mềm cho người khác; cung cấp tạm thời phần mềm phát triển hệ thống, phần mềm thương 

mại điện tử không tải xuống được; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) cho các dịch vụ 

liên quan đến phần mềm thương mại điện tử; cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ gỡ rối kỹ 

thuật cho phần mềm máy vi tính và các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và các thiết 

bị điện tử tiêu dùng khác, cung cấp thông tin kỹ thuật trong lĩnh vực phần mềm.  
 

 
(210) 4-2014-32989 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8 

(731) GENIUS PREMIER SDN BHD  (MY) 

35-2, Jalan Puteri 4/1, Bandar Puteri, 

47100 Puchong, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Tháp làm lạnh nước; tháp làm lạnh mạch kín; thiết bị làm lạnh đồ uống; hệ 

thống làm lạnh chất lỏng; hệ thống làm lạnh nước; thiết bị làm lạnh nước; thiết bị làm 

lạnh không khí; tháp làm lạnh bay hơi; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm 

lạnh.  
 

 
(210) 4-2014-32991 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 

(540) (531) 5.5.19; A5.5.22 

(591) Vàng tươi, vàng nhạt, nâu, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH thời trang và 

mỹ phẩm Minh Mỹ  (VN) 

183 Song Hành, phường 10, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh 

thân thể); sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích trang điểm). 
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(210) 4-2014-32993 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.9 

(591) Xám đậm, xám nhạt. 

(731) Đinh Thị Kim Ngân  (VN) 

200/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vải, quần áo, giày dép, túi xách, mũ (nón). 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo áo dài. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế thời trang áo dài. 
 

 
(210) 4-2014-32994 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 

Số 16 Phạm Văn Hai, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu.  
 

 
(210) 4-2014-32995 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 1.15.15; A3.13.4; A3.13.24 

(591) Vàng, nâu đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần chuỗi nhà 

hàng Quán Quê  (VN) 

Số 120, phố Thành Công, phường Thành 

Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2014-32997 (220) 31.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A2.3.16; 2.3.25

(591) Đen, trắng, hồng.

(731) Huỳnh Ngọc Hiếu  (VN) 

30 Lê Lợi, phường 1, Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-32998 (220) 31.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.3.14

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(731) JANG DONG HO  (KR) 

23-21 World Cup Ro, 369 Beon-Gil, 

Suwon-Si, Keonggi Do, Korea 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; sản phẩm vệ sinh dùng cho trang 

điểm.  
 

 
(210) 4-2014-33000 (220) 31.12.2014

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Nibong Tebal Paper Mill Sdn. 

Bhd.   (MY) 

No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 

Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S., Pulau 

Pinang, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Khăn lau (khăn giấy) đã được ngâm tẩm các chế phẩm làm sạch hoặc chế phẩm 

đánh bóng; khăn lau dùng để vệ sinh đã được ngâm tẩm các chế phẩm mỹ phẩm; khăn 

(bằng giấy và vải dệt) đã được ngâm tẩm các chế phẩm làm sạch; khăn lau tay bằng giấy 

đã được ngâm tẩm mỹ phẩm, khăn (bằng giấy và vải dệt) đã được ngâm tẩm các chế phẩm 

không phải là thuốc; khăn lau đã được ngâm tẩm trước các sản phẩm làm sạch cá nhân 

hoặc sản phẩm mỹ phẩm.  
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(210) 4-2014-33001 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đen, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất An Vạn Thành  (VN) 

725/30/14 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng vải không dệt. 
 
 

(210) 4-2014-33002 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.1.1; 25.1.6; 19.3.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH Hàng tiêu dùng 

Châu Âu  (VN) 

16-C22-K300, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
 
 

(210) 4-2014-33003 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA.  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-33004 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-33005 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-33006 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-33007 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ phát triển nông 

nghiệp Đồng Tháp (DASCO)  

(VN) 

Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu mạnh [đồ uống]; 

rượu vang; rượu gạo.  
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(210) 4-2014-33008 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ phát triển nông 

nghiệp Đồng Tháp (DASCO)  

(VN) 

Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu mạnh [đồ uống]; 

rượu vang; rượu gạo.  
 
 

(210) 4-2014-33009 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ phát triển nông 

nghiệp Đồng Tháp (DASCO)  

(VN) 

Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 

thế trà.   
 
 

(210) 4-2014-33010 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ phát triển nông 

nghiệp Đồng Tháp (DASCO)  

(VN) 

Số 89 Nguyễn Huệ, phuờng 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 

thế trà.  
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(210) 4-2014-33011 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ phát triển nông 

nghiệp Đồng Tháp (DASCO)  (VN)

Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi.  
 

 
(210) 4-2014-33012 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) BRF SINGAPORE FOODS PTE 
LIMITED   (SG) 
8, Marina Boulevard, #05-02, Marina 
Bay, Financial Centre, 018981 Singapore

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Pho mát; bơ thực vật; bơ; thịt lợn muối xông khói; xúc xích; gan; thịt; thịt 
muối; thịt lợn; thịt giăm bông; thịt đông lạnh; thịt gà, cụ thể là thịt gà đông lạnh, thịt gà 
đã nấu chín, thịt gà đã được rán, thịt gà đã được chế biến, thịt gà đã được bảo quản, thịt gà 
đóng hộp; thịt bò, cụ thể là thịt bò đông lạnh, thịt bò đã nấu chín, thịt bò đã được rán, thịt 
bò đã được chế biến, thịt bò đã được bảo quản, thịt bò đóng hộp; thịt gà tây, cụ thể là thịt 
gà tây đông lạnh, thịt gà tây đã nấu chín, thịt gà tây đã được rán, thịt gà tây đã được chế 
biến, thịt gà tây đã được bảo quản, thịt gà tây đóng hộp; rau, cụ thể là rau đã nấu chín, rau 
đã sấy khô, rau chiên giòn, rau đã được bảo quản, rau đóng hộp.  

 

Nhóm 30: Bánh pizza; bánh kẹp pho mát [bánh xăng-đuých]; mỳ sợi; mỳ ống; bánh mỳ 
kẹp nhân [hăm-bơ-gơ] và mỳ ống Lasagna (mỳ ống phẳng, rộng, có các lớp xếp chồng lên 
nhau xen kẽ với pho mát, nước sốt, thịt, rau).  

 

 
(210) 4-2014-33013 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A25.3.3 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu thiết bị SAFE ONE  (VN) 

Số 38, tổ dân phố Hòa Bình, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hợp chất dập lửa và chế phẩm chịu lửa (dạng bột).  
 

Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm: thiết bị dập lửa; bình chữa cháy; găng 
tay bảo hộ; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; mặt nạ phòng độc; mũ bảo hộ chống tai 
nạn.  

 

 
(210) 4-2014-33014 (220) 31.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Tín Nghĩa  (VN) 

Thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp từ; nồi cơm điện; nồi lẩu điện; bếp ga; máy sưởi; bình tắm nước nóng. 
 

 
(210) 4-2014-33015 (220) 31.12.2014

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.1.1; 4.5.3
(731) Công ty cổ phần trò chơi 

VEGA  (VN) 

Phòng 809 tầng 8, tòa nhà VET, số 98 
đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm ứng dụng chạy trên các thiết bị di động; xuất bản phẩm điện tử 
có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được.   

 
Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở máy tính; đăng ký 
thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thu hộ các thanh khoản on-line 
qua internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; cung cấp kênh viễn thông cho 
dịch vụ mua hàng từ xa; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; hãng tin tức. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính, tổ chức các chương trình giải trí; thông tin giải trí. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ liên kết mạng xã hội.   
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(210) 4-2014-33016 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Đại Bàng Lửa   (VN)

98/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại; vecni (tất cả thuộc nhóm này).  
 

 
(210) 4-2014-33017 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phòng khám a 

Khoa Sài Gòn   (VN) 

Số 3A35 đường Trần Văn Giàu, xã Phạm 
Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2014-33018 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần ESKA   (VN)

201 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ bôi trơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu nhờn, dầu nhớt xe ô tô, dầu nhớt xe gắn máy, 
dầu nhớt công nghiệp, mỡ bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2014-33019 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần ESKA   (VN)

201 Nguyễn Xí, phường 26, quân Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu nhờn, dầu nhớt xe ô tô, dầu nhớt xe gắn máy, 
dầu nhớt công nghiệp, mỡ bôi trơn.   

 

 
(210) 4-2014-33020 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Asavi  (VN) 

475A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các thiết bị điện: bóng đèn, dây điện, cáp điện, phích 
cắm điện, cầu dao điện, đèn chiếu sáng cho gia đình, đèn chiếu sáng cho công trình, đèn 
chiếu sáng cho trang trí.  

 
 

(210) 4-2014-33022 (220) 31.12.2014 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Phú Danh  (VN) 

8A Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: quạt công nghiệp, quạt dân dụng, máy phun sương, máy 
bơm nước, vòi phun sương), mũ (nón) bảo hiểm, đồ điện gia dụng (nồi cơm điện, nồi áp 
suất, bếp điện từ, bình đun nước), vật tư thiết bị điện (ổn áp; dây cáp điện; cáp mạng; 
bóng đèn).  

 
 

(210) 4-2014-33023 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.3; 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh biển, trắng, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài  

(VN) 

124 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn giới thiệu cung ứng và quản lý nguồn lao động cho các cơ quan 
nước ngoài  
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Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà.   
 

Nhóm 41: Hoạt động đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo giáo dục tiểu học.  
 

 
(210) 4-2014-33024 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.1; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Lê Thục Mỹ  (VN) 

171 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 

 
(210) 4-2014-33025 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-33026 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-33027 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-33028 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-33029 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-33030 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-33031 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-33032 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-33033 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 

1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-33034 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Thái  (VN)

218/4-218/6 An Dương Vương, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); chìa vặn vít; bộ vặn mở ốc vít; tuýp có 

hai đầu có đoạn ống ren để vặn mở ốc vít. 
 

 
(210) 4-2014-33035 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tân Việt Mỹ  (VN) 

33T2 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
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Nhóm 35: Mua bán vật tư hóa chất ngành nước; mua bán điện thoại, máy fax, máy văn 
phòng; mua bán nước tinh khiết; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 37: Thi công hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, rác thải. 

 

 
(210) 4-2014-33036 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.7.25; 26.4.1; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng, vàng kem nhạt, xanh. 
(731) Vũ Hoàng Phương Trinh  (VN)

13/5F đường Tân Thới Hiệp 22 (TTH 
22), phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2014-33037 (220) 31.12.2014 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.22; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; 

A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Võ Hoàng Phương  (VN) 

480/32 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa khô, hoa tươi, hoa giả. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cắm hoa. 
 

 
(210) 4-2014-33038 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng cam. 
(731) Trương Thái Quốc Vương  (VN)

124 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2014-33039 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH sản xuất nước 

uống đóng chai Thanh Dũng  

(VN) 

43/9A Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2014-33040 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) 

LIMITED  (HK) 
Flat/RM 2804B, 28/F, Wu Chung House, 
213 Queen's Rd East, Wanchai, Hong 
Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy lụa, khăn giấy dùng một lần cho cá nhân; khăn lau tay bằng giấy; khăn 

lau bếp bằng giấy; giấy lau; giấy vệ sinh. 
 

(210) 4-2014-33041 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6; A26.11.12; A26.4.6; A24.7.23 
(731) NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) 

LIMITED  (HK) 
Flat/RM 2804B, 28/F, Wu Chung House, 
213 Queen's Rd East, Wanchai, Hong 
Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm chế phẩm làm sạch, khăn lau mặt bằng giấy được tẩm chế 

phẩm làm sạch, khăn lau tay bằng giấy được tẩm chế phẩm làm sạch và giấy lau được tẩm 
chế phẩm làm sạch; khăn giấy được tẩm mỹ phẩm, khăn lau mặt bằng giấy được tẩm mỹ 
phẩm, khăn lau tay bằng giấy được tẩm mỹ phẩm và giấy lau được tẩm mỹ phẩm; khăn 
giấy được tẩm chế phẩm vệ sinh, khăn lau mặt bằng giấy được tẩm chế phẩm vệ sinh; 
khăn lau tay bằng giấy được tẩm chế phẩm vệ sinh và giấy lau được tẩm chế phẩm vệ 
sinh; khăn giấy được tẩm chế phẩm không chứa thuốc cho cá nhân; tất cả thuộc nhóm 03. 
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(210) 4-2014-33042 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) BANBAO CO., LTD.  (CN) 

Block 13-09, Jinyuan Industrial Area, 
Chaoshan Road, Shantou, Guangdong, 
China 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; gạch xây dựng (đồ chơi); bộ cờ Dame (trò chơi); quả bóng 
hơi để chơi; lưỡi gắn vào giầy trượt băng. 

 

 
(210) 4-2014-33044 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút. 

 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2014-33045 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút. 

 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 
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(210) 4-2014-33046 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút. 

 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2014-33047 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút. 

 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2014-33048 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút. 

 

Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 
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(210) 4-2014-33049 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút. 

 
Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2014-33050 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút.  

 
Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2014-33051 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.1 
(591) Đen, vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thiết bị Đại Phát  (VN) 

18 Tô Vĩnh Diện, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa, mỹ phẩm, xà bông, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh, văn 
phòng phẩm, giấy vệ sinh, khăn tắm, khăn mặt, áo choàng, máy sấy tóc, máy đánh giày, 
máy hút bụi, cây treo quần áo, móc áo gỗ, ô/dù, nệm, giá treo khăn, giá để hành lý, xe 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1110 

treo đồ giặt ủi, cây nối lau kính, cây lau sàn, xe đẩy, bảng chỉ dẫn, thùng rác, giường phụ, 
khay mica, các loại kệ, ghế ngoài trời, két sắt, tủ lạnh, tủ mát, lương thực, thực phẩm; bán 
buôn đồ uống; mua bán đồ điện gia dụng, hàng gốm, sứ, thủy tinh; mua bán máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.  

 
 

(210) 4-2014-33053 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  

(VN) 

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-33054 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm; xanh lá cây; trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trung Minh Thành   (VN) 

47 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu đã sơ chế và bảo quản, đậu rang tẩm gia vị, đậu đóng hộp, rau củ quả sơ 
chế và bảo quản, trái cây sấy, đồ uống có sữa. 

 

Nhóm 30: Mật ong, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở cacao, bột ngũ cốc, bột 
rau củ, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-33055 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.5.1; A26.11.12; A25.7.21 
(591) Đỏ, da cam, da cam nhạt, xanh ngọc, trắng
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-33056 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.5.1; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

ngọc, trắng 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-33057 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.3; 26.15.15; A26.11.8; 25.7.25 
(591) Đỏ, hồng, đen, trắng 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-33058 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.3; A25.7.3; 26.15.15; A26.11.8 
(591) Đỏ, da cam, da cam nhạt, đen, trắng. 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1112 

(210) 4-2014-33059 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15; A26.11.8; A25.7.21 

(591) Đỏ, hồng, xanh ngọc, trắng. 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-33060 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A25.7.3; 25.7.25; 24.15.3; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, 

trắng, ghi 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-33061 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Xanh Xanh (Việt Nam)  (VN) 

Lô F2, đường số 1, khu công nghiệp 

Thịnh Phát, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã Lương 

Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện. 
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(210) 4-2014-33062 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

hóa mỹ phẩm Quang Vinh  (VN)

137/81 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-33063 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Nguồn sống 

Việt  (VN) 

237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm làm thơm phòng; chế 
phẩm vệ sinh dùng làm sạch và trang điểm. 

 

Nhóm 07: Máy và công cụ: máy trồng rau; máy rửa rau; máy hút bụi; máy rửa chén bát.  
 

Nhóm 11: ấm điện; bếp điện; quạt điện; dụng cụ nấu nướng bằng điện; bình nước nóng 
bằng điện.  

 

Nhóm 21: Bàn chải gia đình (không kể bút lông); sợi thép rối, dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình và bếp nóc như nồi, xoong, chảo, xô, chậu; lược điện; giá (đế, khay) để bình, 
đĩa; đồ lau dọn.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ trang hoàng cây Noel; dụng cụ đi câu.  
 

 
(210) 4-2014-33064 (220) 31.12.2014 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Tím, vàng, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Công Quyến   (VN)

79 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị gia dụng (cụ thể gồm: thiết bị điều hoà không khí, thiết bị khử mùi 
không khí, thiết bị lọc không khí, đèn dùng để chiếu sáng và trang trí, máy hút mùi dùng 
cho nhà bếp, quạt gia dụng chạy điện, lò vi sóng, bếp điện tử; ấm đun nước siêu tốc, nồi 
cơm điện, nồi áp suất điện, tủ sấy chén). 
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Nhóm 35: Mua bán sản phẩm điện gia dụng, đồ dùng nhà bếp ( cụ thể gồm: thiết bị điều 
hoà không khí, thiết bị làm lạnh không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị lọc không 
khí, máy sấy khô, máy pha, lọc cà phê chạy điện, đệm sưởi nóng chạy điện không dùng 
trong ngành y, chảo rán chạy điện, chảo áp suất chạy điện, đèn dùng để chiếu sáng và 
trang trí, thảm sưởi chạy điện, máy hút mùi dùng cho nhà bếp, quạt gia dụng chạy điện, tủ 
lạnh, lò vi sóng, bồn rửa bát, máy đun nước, bếp ga, bếp điện, bếp điện tử, ấm đun nước 
siêu tốc, nồi cơm điện, nồi áp suất điện, tủ sấy chén, bộ nồi inốc, bộ nồi nhôm, chảo, dao 
inốc, muỗng inốc, bộ nồi thủy tinh).  

 

 
(210) 4-2015-00001 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Siêu Mua  

(VN) 

236A/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: quần áo, giầy dép, mũ nón, ví bóp, thắt lưng, túi xách, 
ba lô, vải vóc, đồng hồ, mắt kính. 

 

 
(210) 4-2015-00002 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 16.3.13; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Trần  (VN) 

2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; các phụ kiện về mắt kính; tròng kính, gọng kính.  
 
 

(210) 4-2015-00003 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xây dựng Thiên Lộc   (VN) 

947/28 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, chao đèn, vỏ đèn.  
 
 

(210) 4-2015-00004 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xây dựng Thiên Lộc   (VN) 

947/28 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, chao đèn, vỏ đèn.  
 

 
(210) 4-2015-00005 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư xây dựng Thiên Lộc   (VN) 

947/28 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, chao đèn, vỏ đèn.  
 
 

(210) 4-2015-00007 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghệ và môi trường Hải 

Linh  (VN) 

363A, tổ 13, phố Nam Dư, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc nước uống. 
 
 

(210) 4-2015-00008 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Công Nghệ và môi trường Hải 

Linh  (VN) 

363A, tổ 13, phố Nam Dư, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước tinh khiết thiết bị lọc nước uống. 
 
 

(210) 4-2015-00009 (220) 05.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 25.1.25; 3.1.14; 3.7.17; 3.7.16 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, hồng, nâu, 
trắng 

(731) Công ty Đức Tài (TNHH)   (VN)

Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn làm từ giấy (khăn giấy).  
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(210) 4-2015-00010 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty Đức Tài (TNHH)   (VN)

Khu Dương ổ, phường Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn làm từ giấy (khăn giấy).  

 

 
(210) 4-2015-00012 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh, cam. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

phát triển Nhất Việt   (VN) 

78 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-00013 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang  (VN) 

23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-00016 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Lê Đắc Thọ  (VN) 

Xóm 1, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 07: Van xả nước; vòi xả nước.  
 

Nhóm 17: Đầu nối ống không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim loại (ống 
mềm).  

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng).  
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(210) 4-2015-00017 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Lê Đắc Thọ  (VN) 

Xóm 1 thôn Cao Đình, xã Tri Phương, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 07: Van xả nước; vòi xả nước.  
 

Nhóm 17: Đầu nối ống không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim loại (ống 
mềm).  

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng).  
 

 
(210) 4-2015-00018 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh Hải Nam  (VN) 

Đội 3, thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Mành rèm cửa bằng vải; các loại vải cho rèm, chăn, ga, gối đệm, phông sân 
khấu, phông hội trường.  

 

 
(210) 4-2015-00019 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH thủy tinh Phú 

Hoà  (VN) 

Lô số 2, đường 20, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm cốc, chai, lọ, hũ làm bằng thủy tinh.  
 

 
(210) 4-2015-00020 (220) 05.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Hãng nước mắm Bà Lượng  

(VN) 

Thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến từ cá.  
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(210) 4-2015-00023 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hằng Phong  

(VN) 

Lô số 23, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 34: Hộp quẹt ga (bật lửa ga) là vật dụng cho người hút thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-00024 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh da trời. 
(731) Cơ sở Phong Lan  (VN) 

37/3, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thiết bị phòng cháy chữa cháy: bình chữa cháy, vòi chữa 

cháy, thiết bị báo cháy, miệng ống vòi rồng chữa cháy.  
 

 
(210) 4-2015-00025 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh nõn chuối, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh An Khang  (VN)

Số 246, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả tươi, thịt, cá, đồ tươi sống. 

 

 
(210) 4-2015-00026 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại trà 

cà phê Cường Thịnh  (VN) 

548/7 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 7, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh ngọt và mặn; kẹo; bánh mứt; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
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(210) 4-2015-00027 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng. 
(731) Phan Lưu Thanh Vy  (VN) 

112/7/11B Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ, quả tươi chưa qua chế biến, thịt động vật có nguồn gốc hợp 
pháp, trứng, lương thực như: gạo, ngô, khoai, mì, sắn. 

 
 

(210) 4-2015-00028 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) MARICO CONSUMER CARE 
LIMITED  (IN) 
7th Floor, Grande Palladium, 175 C.S.T. 
Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 
400 098, India 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu xả dưỡng tóc dùng để thay đổi kiểu dáng và bề mặt ngoài của mái tóc; dầu 
dưỡng tóc cho nuôi dưỡng sợi tóc; nước xịt tóc cho nuôi dưỡng sợi tóc; dầu chăm sóc tóc 
cho mục đích làm sạch và mục đích vệ sinh; gel xịt tóc dùng để làm cứng tóc thành một 
kiểu tóc cụ thể và cho mục đích tạo kiểu dáng cho tóc; nước xức tóc; kem dưỡng tóc dùng 
để tạo độ ẩm, tạo kiểu dáng và làm bóng sợi tóc; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu; dầu gội 
đầu; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm 
làm sạch (thuộc nhóm 03); chế phẩm đánh bóng; chất tẩy sáp đánh ván sàn (chế phẩm cọ 
rửa); chế phẩm mài mòn (không dùng cho mục đích y tế); xà phòng; chế phẩm đánh răng; 
chế phẩm mỹ phẩm thuộc nhóm 03. 

 
 

(210) 4-2015-00029 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) AIRDEX INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
8975 South Pecos Road, Suite 7A, 
Henderson, Nevada 89074, United States

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất tấm nâng tải hàng. 
 

Nhóm 20: Tấm nâng tải hàng bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2015-00030 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) AIRDEX INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
8975 South Pecos Road, Suite 7A, 
Henderson, Nevada 89074, United States

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 20: Vật liệu chất hàng, cụ thể là khay bằng chất dẻo chịu nhiệt; đồ chứa đựng 

không bằng kim loại [dùng trong thương mại]; đồ chứa đựng làm từ vật liệu phi kim loại 
và cũng không làm từ giấy dùng để lưu kho, vận chuyển; tấm nâng tải hàng phi kim loại; 
tấm nâng tải hàng bằng chất dẻo; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; vật liệu chất hàng, 
cụ thể là khay nhựa cứng; thùng để đóng hàng bằng vật liệu chất dẻo; thùng thưa bằng 
chất dẻo; đồ chứa đựng [trọng tải lớn] làm từ vật liệu phi kim loại và cũng không làm từ 
giấy [dùng để lưu kho, vận chuyển]. 

 

 
(210) 4-2015-00031 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) AIRDEX INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
8975 South Pecos Road, Suite 7A, 
Henderson, Nevada 89074, United States

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 20: Vật liệu chất hàng, cụ thể là khay bằng chất dẻo chịu nhiệt; đồ chứa đựng 

không bằng kim loại [dùng trong thương mại]; đồ chứa đựng làm từ vật liệu phi kim loại 
và cũng không làm từ giấy dùng để lưu kho, vận chuyển; tấm nâng tải hàng phi kim loại; 
tấm nâng tải hàng bằng chât dẻo; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; vật liệu chất hàng, 
cụ thể là khay nhựa cứng; thùng để đóng hàng bằng vật liệu chất dẻo; thùng thưa bằng 
chất dẻo; đồ chứa đựng [trọng tải lớn] làm từ vật liệu phi kim loại và cũng không làm từ 
giấy [dùng để lưu kho, vận chuyển]. 

 
 

(210) 4-2015-00032 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) AIRDEX INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
8975 South Pecos Road, Suite 7A, 
Henderson, Nevada 89074, United States

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 20: Tấm nâng tải hàng phi kim loại dùng trong ngành hàng không; tấm nâng tải 

hàng bằng chất dẻo dùng trong ngành hàng không; kệ bằng chất dẻo dùng trong ngành 
vận tải hàng không; kệ phi kim loại dùng trong ngành vận tải hàng không; tấm nâng 
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chuyển hàng phi kim loại dùng trong ngành hàng không; tấm nâng chuyển hàng bằng 
chất dẻo dùng trong ngành hàng không. 

 

 
(210) 4-2015-00034 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Thái Bình Dương  (VN) 

413/41/3/9A Lê Văn Quới, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản và lương thực, thực phẩm, mì, ngô (bắp), khoai, sắn, gạo, 
tiêu, cà phê, bột sắn, hạt đều, đậu xanh, đậu nành, rau, quả, bánh, kẹo, sữa, xúc xích, nước 
ngọt, rượu, bia, thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-00036 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO  (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2015-00037 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.9; A5.11.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh, xanh cốm, 

xanh nhạt, vàng, vàng nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM Phương Chi  (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00038 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.21; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Tím, đỏ, đen, vàng, vàng cam, ghi, xanh 

tím than, trắng, xanh, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TM Phương Chi  (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00041 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.8; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ mận. 
(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 

nuôi Trường Phú  (VN) 

Số nhà 28/60, đại lộ Nguyễn Lương 
Bằng, khu 12, phường Bình Hàn, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 
 

(210) 4-2015-00042 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Đông á  (VN) 

Lô A2-CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00043 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Y học Quốc 

tế  (VN) 

Số 21, ngõ 87, phố Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00044 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần Y học Quốc 

tế  (VN) 

Số 21, ngõ 87, phố Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00045 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 

Việt   (VN) 

Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00046 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Thiên Vinh   (VN) 

Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00047 (220) 05.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh, xám, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

nông sản THP  (VN) 

29H4M đường DN9, khu dân cư An 
Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu trái cây tươi, trái cây đông lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-00048 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO   (VN) 

Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-00049 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nam Thành Luân   (VN) 

68 khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inôc. 
 

Nhóm 11: Chậu rửa. 
 
 

(210) 4-2015-00050 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Nguyên Cường 

Thịnh   (VN) 

4/10 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 

Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy dệt, da giày; bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, hóa chất công nghiệp; đại 
lý, môi giới, đấu giá thương mại.  

 
 

(210) 4-2015-00051 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược liệu PHARMEDIC   (VN) 

367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2015-00052 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  

(VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2015-00053 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.1 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  

(VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh (đồ uống); rượu gạo; rượu 
rum; rượu đắng.  

 

 
(210) 4-2015-00054 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 Basel, Switzerland 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế;  
thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, 
vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động 
vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2015-00055 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.7.25; 26.3.1; 13.1.6 
(731) ADVANCED OPTRONIC DEVICES 

(ASIA) CO. LIMITED   (HK) 
Blk C, 6/F, Eldex Industrial Bldg, 21 Ma 
Tau Wai Road, Hung Hom, Kowloon, 
Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, tất cả thuộc nhóm 11.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1127 

(210) 4-2015-00056 (220) 05.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 7.3.11; 26.4.1; 7.1.24; A7.1.11 

(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Công Ty TNHH thương mại 

Thanh Tâm   (VN) 

Số 26 phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị 
xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại dùng trong xây dựng bao gồm: tôn xốp  
 
 

(210) 4-2015-00057 (220) 05.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.9.16; 1.5.1; 26.1.1; 3.5.15 

(591) Trắng, đen, xanh, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thủy sản 

Việt úc   (VN) 

Km 1595 quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Tôm đã qua chế biến và đóng hộp; các loại sản phẩm đông lạnh như: tôm, cá, 
mực, ghẹ, nghêu.  

 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống bao gồm: tôm, cá, mực, ghẹ; hoa quả tươi; rau tươi.  
 

Nhóm 35: Mua, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 
rau, quả tươi và rau quả chế biến hàng nông sản; mua bán, thu mua, xuất nhập khẩu: cá 
viên, thịt tôm viên, thịt mực viên, thịt nghêu viên, thịt cua viên, thịt bò viên, thịt gà viên, 
thịt heo (lợn) viên, xúc xích, lạp xưởng, giò lụa, giò bò, jambon, giò thủ, càng cua bách 
hoa (thịt càng cua được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), tôm bách hoa (tôm nguyên con bóc 
vỏ được bọc lớp thịt tôm bên ngoài), chạo tôm (thực phẩm làm từ tôm), há cảo (thực phẩm 
nhân tôm thịt), xủi cảo (thực phẩm nhân tôm thịt), xíu mại (thịt lợn, thịt tôm viên), bánh 
xếp (thực phẩm nhân thịt lợn, thịt tôm), nem chua, cá tẩm ướp gia vị, cá khô, tôm khô, 
khô bò, khô mực, thịt heo khô (thịt lợn khô), ruốc bông, cá hộp, thịt hộp, nước tinh khiết, 
nước giải khát, bánh kẹo, mứt, nước sirô (một loại nước giải khát), nước ngọt, hải sản, 
nông sản, thực phẩm ăn liền, đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2015-00058 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghiệp Trường An Việt  

(VN) 

B9/164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô và phụ tùng dành cho xe tải, xe mỏ, máy xúc.  
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(210) 4-2015-00059 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, ghi sáng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghiệp Trường An Việt  

(VN) 

B9/164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô và phụ tùng dành cho xe tải, xe mỏ, máy xúc.  

 

 
(210) 4-2015-00060 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH á Mỹ Gia  (VN)

Lô C6, đường N3, khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt rửa; chế phẩm dùng để làm sạch; chế phẩm dùng để 

đánh bóng, chế phẩm dùng để bảo quản đồ dùng bằng da; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00061 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Siêu Mua  

(VN) 

236A/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: quần áo, giầy dép, mũ nón, ví bóp, thắt lưng, túi xách, 
ba lô, vải vóc, đồng hồ, mắt kính. 

 

 
(210) 4-2015-00063 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 2.9.10 
(591) Xám, hồng cánh sen. 
(731) Công ty cổ phần trang thiết 

bị y tế Dentech  (VN) 

199 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1129 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm răng 
giả, dụng cụ chỉnh hình răng, vật liệu khâu vết thương.  

 

 
(210) 4-2015-00064 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh lá, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Hưng Phát  

(VN) 

Lô 47-49-51 khu công nghiệp Mỹ Tho, 
xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn: nước xoài ép, nước dứa (khóm) ép, nước mãng cầu ép, 

nước sơ ri ép, nước quất (tắc) ép, nước chanh dây ép. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống không có cồn: nước xoài ép, nước dứa (khóm) ép, nước mãng 
cầu ép, nước sơ ri ép, nước quất (tắc) ép, nước chanh dây ép. 

 

 
(210) 4-2015-00065 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, vàng, cam, trắng. 
(731) Trường mầm non Nhật Minh  

(VN) 

17 Đỗ Xuân Cát, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2015-00066 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Giai Cảnh    (VN)

295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng; trà giảm béo (dùng 

cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2015-00067 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Giai Cảnh    (VN)

295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng; trà giảm béo (dùng 
cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-00068 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giai Cảnh   (VN)

295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng; trà giảm béo (dùng 

cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-00069 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) COREANA COSMETICS CO., LTD.  
(KR) 
204-1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 
tóc; mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-00070 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) COREANA COSMETICS CO., LTD.  
(KR) 
204-1 Jeongchon -ri, Seonggeo-eup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 
tóc; mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm 
sóc da.  

 
 

(210) 4-2015-00072 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 24.15.1; 21.3.21 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu FASTGO 

TARGETS  (VN) 

112 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Bia để ngắm bắn. 

 
 

(210) 4-2015-00073 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

KOVIN  (VN) 

111 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Xốt [gia vị]; hương liệu cho thực phẩm; nấm men cho thực phẩm; men làm 

bánh; mì sợi dẹt. 
 

 
(210) 4-2015-00074 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.5.3; 1.15.9; 
26.13.1; 2.3.1; 2.9.14 

(591) Xanh, đen, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 

Thịnh  (VN) 

140/20 - 140/22 - 140/24 Lê Đức Thọ, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: bột giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước lau sàn; nước lau 

kính, tẩy đa năng.  
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(210) 4-2015-00075 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Hoàng Phúc 

Thịnh  (VN) 

140/20 - 140/22 - 140/24 Lê Đức Thọ, 
phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, dầu xả. 

 

 
(210) 4-2015-00076 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Nguyễn Văn Khang  (VN)

17A đường 963, khu phố 1, phường Phú 
Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình. 
 

 
(210) 4-2015-00078 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, tím, ghi, hồng. 
(731) Phạm Văn Nhật  (VN) 

Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp các loại. 
 

 
(210) 4-2015-00079 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.15; 18.1.21 
(731) YOUKING TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe 
Dist., New Taipei City 234, Taiwan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1133 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; bảng quảng cáo điện 

tử sử dụng đèn nêông; phần sụn máy vi tính (computer firmware); máy in ba chiều (dùng 

cho máy vi tính); dụng cụ đo áp suất lốp xe. 
 

 
(210) 4-2015-00080 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.15.1; 18.1.21 

(731) YOUKING TECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe 

Dist., New Taipei City 234, Taiwan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ báo giá đấu 

thầu; dịch vụ báo giá sản phẩm hoặc dịch vụ; cung cấp dịch vụ bán đấu giá trên mạng 

Internet; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2015-00081 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.1.24 

(731) SCUTUM SYSTEMS-TECH CO., LTD.  

(TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe 

Dist., New Taipei City 234, Taiwan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa điện; khóa điện tử chống trộm; khoá thẻ từ; khóa số (bằng kim loại) 

[chạy bằng điện]; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa. 
 

 
(210) 4-2015-00082 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.2 

(731) SCUTUM SYSTEMS-TECH CO., LTD.  

(TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe 

Dist., New Taipei City 234, Taiwan  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa điện; khóa điện tử chống trộm; khoá thẻ từ; khóa số (bằng kim loại) 

[chạy bằng điện]; chìa khóa dạng thẻ được mã hóa. 
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(210) 4-2015-00083 (220) 05.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.15.3; 25.7.25; A25.7.3; 26.15.15 

(591) Đỏ, da cam, da cam nhạt, đen, đen nhạt, 
trắng 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-00084 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại K&G 

Việt Nam  (VN) 

Số 10 đại lộ Thăng Long, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, 
mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh răng.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, chế phẩm đánh răng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; trưng bày sản phẩm với mục đích quảng cáo hoặc 
thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-00085 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại K&G 

Việt Nam  (VN) 

Số 10 đại lộ Thăng Long, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, chế phẩm đánh răng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, bông ngoáy tai, tăm bông, khay bằng giấy dùng cho 
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gia đình, bàn chải dùng để cọ rửa, bông xốp bọt biển để cọ rửa khi tắm, bàn chải đánh 
răng cho người lớn, bàn chải đánh răng cho trẻ em, bàn chải đánh răng, dùng điện, khăn 
tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, khăn giấy ướt, giấy 
vệ sinh (giấy dùng trong nhà vệ sinh), khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh, khăn mặt 
bằng vải, khăn tắm, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn ăn bằng 
vải; trưng bày sản phẩm với mục đích quảng cáo hoặc thương mại. 

 
 

(210) 4-2015-00086 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại K&G 

Việt Nam  (VN) 

Số 10 đại lộ Thăng Long, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-00087 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A1.1.2; A1.1.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại K&G 

Việt Nam  (VN) 

Số 10 đại lộ Thăng Long, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-00088 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(731) 1. LEE, SUNG HEE  (KR) 

27, Inbongnam-ro, Wansan-gu, Jeonju-
si, Jeollabuk-do 560-827 Republic of 
Korea 
2. LEE, YOUNG JUN  (KR) 
#1205, 262, Hongsan-ro, Wansan-gu, 
Jeonju-si, Jeollabuk-do 560-900 
Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho mặt và toàn thân; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; sữa rửa dùng cho da; nước thơm chống nắng; kem làm trắng da; 
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kem trang điểm kết hợp dưỡng da và che khuyết điểm cho da; đồ trang điểm (mỹ phẩm); 
mặt nạ dạng miếng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-00089 (220) 05.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24 

(591) Vàng đồng, đỏ đun. 
(731) Phạm Thị Kim Thu  (VN) 

413/47A1 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm từ yến, bao gồm: yến sào; nước yến nguyên 
chất; nước yến đường phèn; nước yến nhân sâm; nước yến đường Isomalt; nước yến 
Collagen; chè yến; súp yến; yến nhà thô; yến huyết thô; yến huyết tinh chế; yến nhà tinh 
chế; yến đảo thô; yến đảo tinh chế; món ăn từ yến. 

 

 
(210) 4-2015-00090 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 1.13.1 
(731) SHENZHEN ITZR TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
Building 01, Tangqian Industrial Park, 
Zhangge Community, Guanlan Street, 
Longhua New District, Shenzhen City, 
China 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông 
minh); máy tính xách tay; bộ điều biến (mô đem); điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2015-00091 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.25 
(731) PT. PARAGON TECHNOLOGY & 

INNOVATION  (ID) 
Jl. Swadarma Raya No. 4 RT/RW.005/02 
Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 
Indonesia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm trang điểm; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; kem làm trắng da; xà phòng; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục 
đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-00092 (220) 05.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(731) PT. PARAGON TECHNOLOGY & 

INNOVATION   (ID) 
Jl. Swadarma Raya No. 4 RT/RW.005/02 
Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 
Indonesia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm trang điểm; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; kem làm trắng da; xà phòng; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục 
đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-00094 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 1.15.15; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Hồng, trắng, xanh lá cây, cam, đen. 
(731) 1. Phạm Đại Anh Tuấn  (VN)

237 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

2. Lê Trung Nhân  (VN) 

429 Hồng Thập Tự, phường Xuân Trung, 
thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

3. Võ Huế My  (VN) 

4D/1 Đốc Binh Kiều, phường 3, Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh các loại. 
 

 
(210) 4-2015-00095 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.15; 1.15.15; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học VINASING  (VN) 

9/1S ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm (sử dụng trong ngành chế biến thực phẩm); hương liệu thực 
phẩm (tạo hương vị trong ngành chế biến thực phẩm); tinh bột dùng cho thực phẩm; gia vị 
(chất tạo ngọt trong ngành chế biến thực phẩm); bột màu thực phẩm. 
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(210) 4-2015-00096 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học VINASING  (VN) 

9/1S ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm (không phải là hóa chất): chất nhũ hóa, chất điều vị, chất tạo 

kết dính được dùng trong ngành chế biến thực phẩm; tinh bột dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00097 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 

khoa học VINASING   (VN) 

9/1S ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Phụ gia tạo màu tự nhiên cho thực phẩm (sử dụng trong ngành chế biến thực 

phẩm); bột màu thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00098 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghệ Hải Nam  (VN) 

Số 11, ngách 49/148 đường Ngọc Hồi, 
khu Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh trợ giảng.  

 

 
(210) 4-2015-00099 (220) 06.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 7.1.5; A19.7.16; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ đun, trắng ngà. 
(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 

Nội  (VN) 

94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-00102 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ đun. 
(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 

Nội   (VN) 

94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2015-00104 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Trắng, xám, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng vận tải Công Châu  

(VN) 

Số 42, tổ 6, khu 1B, phường Cẩm Trung, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện kim loại vận chuyển được  
 

Nhóm 37: Xây dựng: nhà các loại, các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng 
khác.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-00108 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh. 
(731) Trần Quang Trung  (VN) 

163 phố Mới Ga, phường Trường Thi, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn nhôm; cửa cuốn tôn.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ; cửa gỗ nhựa.  
 
 

(210) 4-2015-00109 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.4 

(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

điện tử Thương Đô  (VN) 

201, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại.  
 

 
(210) 4-2015-00110 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00111 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00112 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản Xuất -

Thương Mại Cơ Khí Hồng Ký  

(VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn bằng điện.  
 

 
(210) 4-2015-00113 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại cơ khí Hồng Ký  

(VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bạc đạn (vòng bi). 
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(210) 4-2015-00114 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại cơ khí Hồng Ký  

(VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Bạc đạn (vòng bi). 

 

 
(210) 4-2015-00115 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại cơ khí Hồng Ký  

(VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan. 

 

 
(210) 4-2015-00116 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại cơ khí Hồng Ký  

(VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (mô tơ) (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2015-00117 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Cơ Khí Hồng Ký  

(VN) 

38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến gỗ.  
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(210) 4-2015-00118 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 25.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hoàng Sa 636  (VN) 

Đội 2, thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-00119 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dinh Dưỡng Vạn 

Lợi  (VN) 

384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm chăm sóc, nuôi dưỡng tóc.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; trà thảo mộc; chế phẩm vitamin; thảo 
dược; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2015-00120 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng Vạn 

Lợi  (VN) 

384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2015-00121 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 24.15.1; A26.4.6; A26.4.5 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ taxi 

ABC   (VN) 

589 Lạc Long Quân, tổ 28, cụm 4, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; vận tải bằng tắc xi; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ.  
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(210) 4-2015-00122 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Trùng Dương  (VN) 

362 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: nhạc cụ, dụng cụ âm thanh, dụng cụ ánh sáng.  

 

 
(210) 4-2015-00123 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Cam, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Tiệp Uy  (VN)

27 đường số 15, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, máy in và các linh kiện máy in.  

 

 
(210) 4-2015-00124 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lam, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Đặng Hữu Tuấn  

(VN) 

91/6 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn và giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-00125 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dầu dừa Tin Vui  (VN) 

5/3A9 đường 007 TTH, tổ 4, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu, mỡ động vật và thực vật.  
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(210) 4-2015-00126 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Hồ Triển Minh  (VN) 

107B/014 Trần Hưng Đạo, phường 6, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-00127 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; A3.7.24; 3.7.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phúc Hưng Xanh  (VN) 

127 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (trừ thiết bị trò chơi chỉ dùng với máy thu hình). 
 

 
(210) 4-2015-00128 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất túi xách Trúc Linh  (VN) 

141/124 đường số 13, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp; ví. 
 

 
(210) 4-2015-00129 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A8.1.16 
(731) Hộ kinh doanh Thịnh Phát  

(VN) 

610 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh bao các loại. 
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(210) 4-2015-00130 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Vinh Thạnh  

(VN) 

291/12 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: bún khô, mì sợi, mì nui, miến khô.  
 

 
(210) 4-2015-00131 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lam, xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

YANG CHING ENTERPRISE  (VN) 

Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-00133 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; A1.1.10 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Đoàn Trường 

Thành  (VN) 

97B đường số 6, khu phố 7, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nón bảo hiểm; mua bán máy móc thiết bị cơ khí như: phanh, phễu, 
ống nhuộm và các chi tiết bộ phận của máy dệt.  

 
 

(210) 4-2015-00134 (220) 06.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.17; 2.9.12; A25.7.22 

(591) Đen, cam. 
(731) Hộ kinh doanh My My  (VN)

459C Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề trong lĩnh vực tạo mẫu tóc, trang điểm và chăm sóc da. 
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(210) 4-2015-00135 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.7.9; 5.7.3; 25.1.6 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại VI NA CA LI  (VN) 

425A Phạm Văn Chỉ, phường 07, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, cà phê, bột ngũ cốc, chè (trà). 
 
 

(210) 4-2015-00136 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, lam sẫm, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Song Phước  

(VN) 

88/1C Nguyễn Văn Trỗi, khu phố 5, 
phường Trung Dũng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại muối như: muối tiêu, muối ớt, muối sả, muối tôm. 
 

 
(210) 4-2015-00137 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 15.7.1; A5.5.21 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH cơ khí Duy 

Khanh  (VN) 

310A Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2015-00138 (220) 06.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.15.5; 26.1.2; A5.3.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bình Tây  (VN) 

Khu A, lô L01-03-05-07-09a đường số 8, 
KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mì ăn liền, bánh kẹo, thực phẩm đóng gói, đóng hộp. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1147 

(210) 4-2015-00140 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.13; 5.9.1 

(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh lá cây, vàng, 
trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH VFC FARMS  (VN)

Khu công nghiệp Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến; các sản phẩm từ thịt, cá và hải sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả chế biến; các sản phẩm từ thịt, cá, hải sản. 
 

 
(210) 4-2015-00141 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đài Kim  (VN)

Lô B10, « 2-3, đường D2, khu công 
nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Móc chìa khóa có đầu bằng kim loại (đồ dùng để móc chìa khóa). 
 

Nhóm 35: Mua bán: móc chìa khóa có đầu bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-00142 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 13.1.5 
(591) Cam, xanh lá cây, vàng, xanh da trời, đỏ.
(731) Nguyễn Thị Huyền  (VN) 

56/5/10 đường Văn Chung, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo như: trường mần non ( trường mẫu giáo). 
 
 

(210) 4-2015-00143 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thuận Hiệp 

Thành  (VN) 

21/20/77 và 21/20/79 KP6, Lê Công 
Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: máy bơm, máy nén, máy thổi, van và vòi.  
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(210) 4-2015-00145 (220) 06.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.3.23; 26.3.4; 26.3.3 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Loan Anh  (VN)

27A Hồ Xuân Hương, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao và đồ đi chân; mũ (nón) thể thao. 
 

 
(210) 4-2015-00146 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 25.12.1; 5.7.1; 3.7.17 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 

82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; ổ bánh mì nhỏ; bánh ngọt; cà phê bột; cà phê hòa tan, hương liệu cà 
phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-00151 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.5.3; 26.5.4; A3.13.4; A3.13.24 

(591) Vàng, cam, xanh lá cây, đen, trắng, tím. 
(731) Hộ kinh doanh Ba Con Ong  

(VN) 

237 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: giày dép, quần áo, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2015-00152 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt. 
(731) Công ty cổ phần bến xe Hà 

Nội   (VN) 

Gác 2, bến xe Phía Nam, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê không gian và địa điểm để quảng cáo.   
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Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng kinh doanh.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ điều hành xe ra xe vào (dịch vụ của bến xe); dịch vụ trông giữ xe.  
 
 

(210) 4-2015-00153 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh nhạt. 
(731) Công ty cổ phần bến xe Hà 

Nội  (VN) 

Gác 2, bến xe Phía Nam, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê không gian và địa điểm để quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng kinh doanh.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ điều hành xe ra xe vào (dịch vụ của bến xe); dịch vụ trông giữ xe.  
 

 
(210) 4-2015-00154 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.9; 26.4.1; ; 5.7.3 

(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh lá cây, 
cam, đỏ, vàng, rêu nhạt, hồng, nâu, đen. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5 ngách 122/41 ngõ 122 đường Láng, 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-00155 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.9; 5.7.3; 25.1.6 

(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh lá cây, 
cam, đỏ, vàng, ghi nhạt, hồng, nâu, đen. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5 ngách 122/41 ngõ 122 đường Láng, 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 

(210) 4-2015-00156 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; A26.4.6 
(731) Nguyễn Trung Hiếu   (VN)

Phòng 3738, tòa nhà CT12A, khu đô thị 
Kim Văn - Kim Lũ,  đường Nguyễn 
Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện từ; bếp điện từ kết hợp bếp ga; máy hút mùi; chảo dùng điện; 
thiết bị sưởi ấm dùng điện; máy tạo ẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga, bếp điện từ, bếp điện từ kết hợp bếp ga, máy hút mùi, chảo 
dùng điện, thiết bị sưởi ấm dùng điện, máy tạo ẩm.  

 

 
(210) 4-2015-00158 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Đặng Hồng Khanh  (VN) 

A25-10 CC HAGL3, Nguyễn Hữu Thọ, 
xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh Pizza.  
 

 
(210) 4-2015-00159 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20; 24.9.1; 
A5.3.13; A5.3.14 

(591) Cam, vàng, trắng, xanh 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nệm Hoàng Gia  (VN) 

73/4 ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm) 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1151 

(210) 4-2015-00160 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Mặt 

Trời Đêm  (VN) 

277 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn các loại. 
 
 

(210) 4-2015-00161 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nệm Hoàng Gia  (VN) 

73/4 ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm. 
 
 

(210) 4-2015-00162 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A5.5.21; A26.11.12; 24.15.21 
(731) Jiangsu Josun air-

conditioning Co., Ltd   (CN) 

No. 18-28, Tongjiang Road, Taixing 
City, Jiangsu Province, China  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị thông gió [điều hòa không khí] dùng cho xe cộ; thiết bị và hệ thống 
thông gió [điều hòa không khí]; thiết bị điều hòa không khí dùng cho xe cộ; hệ thống và 
thiết bị làm lạnh; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm lạnh nước.  

 

 
(210) 4-2015-00163 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc 

Thành phố  (VN) 

Số 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản. 
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(210) 4-2015-00164 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.1; A1.1.10; A1.1.5; A5.5.21 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất và đầu tư bất động 

sản Việt Nhật  (VN) 

Số F010, đường số 6, khu phố 3, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ cầm đồ; kinh 

doanh bất động sản; hỗ trợ tài chính. 
 

 
(210) 4-2015-00166 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A17.2.2 

(591) Tím than, vàng 

(731) Công ty TNHH khách sạn 

GRAND IMPERIAL SAIGON  (VN) 

Số 101, đường Hai Bà Trưng, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc 

giáo dục); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; dàn 

dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu diễn; cung cấp tiện nghi giải trí, cung cấp tiện ích 

giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-00167 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(591) Xanh tím than, xanh nước biển 

(731) Công ty TNHH HUHTAMAKI 

(Việt Nam)  (VN) 

22 đường số 8, khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  
 

(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; bao bì chai bằng 

bìa cứng hoặc giấy; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm.  

 

Nhóm 17: Bao bì amiăng; bao bằng cao su để bao gói; bao bì không thấm nước.  
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(210) 4-2015-00168 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thạch Minh 

Lan  (VN) 

90/40A Vũ Tùng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch trái cây, nước quả nấu đông, thạch hoa quả; thạch cho thực phẩm.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán: thạch trái cây, rau câu 
đóng hộp, thạch dừa....); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2015-00169 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ viễn thông Hồng 

Thắm  (VN) 

600 đường 3-2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: điện thoại di động, linh 

kiện thiết bị viễn thông, máy tính bảng, phụ kiện điện thoại); đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2015-00170 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Hưng Dũng Phát  

(VN) 

Km 2, đường Nguyễn Hoàng, ấp 4, xã 
Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Khung giường (bằng gỗ); đồ gỗ mỹ thuật; bàn (bằng gỗ); tác phẩm nghệ thuật 

làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế (ngồi bằng gỗ).  
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(210) 4-2015-00171 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; A26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Dũng Khanh  (VN)

Cụm công nghiệp Thạnh Phú, xã Thiện 
Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán các sản phẩm làm từ gỗ, 
tre, nứa, rơm rạ, mua bán đồ đạc, bàn, ghế, giường, tủ....); đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-00172 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Dũng Khanh  (VN)

Cụm công nghiệp Thạnh Phú, xã Thiện 
Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 20: Khung giường (bằng gỗ); đồ gỗ mỹ thuật; bàn (bằng gỗ); tác phẩm nghệ thuật 
làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế (ngồi bằng gỗ).  

 

 
(210) 4-2015-00173 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần ống đồng 

Toàn Phát  (VN) 

Đường 206, khu D, khu CN phố Nối A, 
xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: ống đồng cây; ống đồng bành; ống đồng cuộn; kim loại màu và các hợp kim 
của chúng: kim loại đen và các hợp kim của chúng, quặng kim loại. 

 

Nhóm 35: Bán buôn: kim loại và quặng kim loại, phế liệu phế thải kim loại, phi kim loại, 
phụ kiện may mặc, giày dép, máy móc, thiết bị để sử dụng cho sản xuất công nghiệp 
nhựa, máy vi tính thiết bị ngoạl vi phần mềm; đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở; 
quản lý bất động sản: môi giới bất động sản, định giá bất động sản. 

 

Nhóm 37: Khai thác quặng; khai thác than; khai thác đá; khai thác cát, sỏi, đất sét, khai 
thác và thu gom than bùn; khai thác quặng bô xít; khai thác các loại kim loại quý; lắp đặt; 
sửa chữa, bảo trì đồ điện tử, điện lạnh, hệ thống máy vi tính, hệ thống điều hòa không khí; 
xây dựng các công trình nhà và công trình dân dụng; sửa chữa kho hàng. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách đường bộ, đường không, đường thủy; vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ đóng gói 
hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-00174 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.7.3; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ - sản xuất Hy Thịnh  

(VN) 

100 Trần Đại Nghĩa, khu phố 6, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ xe); săm (ruột xe); la răng (mâm xe); mặt la răng (mặt mâm); vành la 
răng (vành mâm); tanh (niền xe) ô tô và các phương tiện giao thông khác. 

 
 

(210) 4-2015-00175 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hải Đảo Lý Sơn  (VN) 

22 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, chế phẩm vệ sinh, gạo, thóc, ngô, hành, tỏi, thủy sản.  
 
 

(210) 4-2015-00177 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9; A25.7.21; 26.1.1; 26.15.1; 
A26.4.24; A25.7.7 

(731) LI XIN MING  (VN) 

Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; thân xe ô tô; xe đạp; goòng đẩy tay 4 bánh; thuyền. 
 

Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ mua 
sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2015-00178 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A25.7.2; A3.4.16 
(731) LI XIN MING   (VN) 

Số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; thân xe ô tô; xe đạp; goòng đẩy tay 4 bánh; thuyền.  
 

Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ mua 
sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2015-00179 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.10; 25.5.25; 2.9.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng, nâu đỏ, nâu nhạt, xanh 
ghi, vàng cam, vàng, đen 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00180 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.10; 5.7.11; A5.7.22 

(591) Xanh dương, vàng cam, đen, vàng, xanh 
lá cây, trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00181 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.10; 26.4.9; 5.7.24 
(591) Nâu, đỏ, vàng, vàng cam, xanh cốm, đen, 

trắng, ghi, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00182 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.10; 2.7.13; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương, nâu đỏ, đỏ, vàng 

cam, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00183 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.10; 2.5.2; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, xanh lá cây, 

vàng, vàng nhạt, đen, nâu, tím, xanh, nâu 
đỏ 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-00184 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00189 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh  (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00190 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00191 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00192 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 

312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00193 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 

312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00194 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 

312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00195 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 

312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00196 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 

312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00197 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.3.5; 24.1.1; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, đỏ, vàng cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Tân Trường Thịnh  

(VN) 

288 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-00198 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.1.1; A26.3.5; 26.3.3; 26.3.4; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, đỏ, vàng cam, 

nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất Tân Trường Thịnh  

(VN) 

288 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-00199 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; A3.7.24; 

3.7.17 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xám 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở thời 

trang VINA  (VN) 

2840 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ vải; váy đầm; quần áo mặc trong nhà; quần áo mặc ngủ.  
 

 
(210) 4-2015-00200 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 1.15.23; A5.5.21; A5.5.20; 21.1.17

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xám 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở thời 

trang VINA   (VN) 

2840 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ vải; váy đầm; quần áo mặc trong nhà; quần áo mặc ngủ.  
 

 
(210) 4-2015-00201 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn So Na Ta  

(VN) 

241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  

 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
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1163 

(210) 4-2015-00202 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất giống 

thuỷ sản Nam Đại Dương  (VN) 

Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 31: Tôm (tôm giống) 
 

 
(210) 4-2015-00203 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Linh An  

(VN) 

Số 28 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh và nhà tắm cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn tắm, xi 
phông, dây sen, dây cáp, bát sen, chậu rửa bát, vòi xịt, gương, kệ góc.  

 

 
(210) 4-2015-00204 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN)

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I-
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-00205 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  

(VN) 

62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa cụ thể là: sữa chua, bơ, pho mát, sữa đặc, sữa 
tươi.  
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(210) 4-2015-00206 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  

(VN) 

62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa cụ thể là: sữa chua, bơ, pho mát, sữa đặc, sữa 
tươi.  

 

 
(210) 4-2015-00207 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  

(VN) 

62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa cụ thể là: sữa chua, bơ, pho mát, sữa đặc, sữa 
tươi.  

 

 
(210) 4-2015-00208 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.9; 25.1.25; A11.3.7; 7.1.24; 7.5.10; 
2.3.9; A11.1.6 

(591) Nâu, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, 
đen 

(731) Trần Lộc Bàng  (VN) 

106H/5D đường Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán rượu (quán 
bar).  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1165 

(210) 4-2015-00209 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Minh Phú   (VN) 

193/42/12 đường số 6, khu phố 8, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Khung võng, khung nôi, khung xích đu, khung giường, khung ghế, móc treo, 
khung mắc màn, tất cả bằng kim loại thường thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng inox: kệ chén bát, kệ tivi, bàn ghế, tủ, giường.  
 

 
(210) 4-2015-00210 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A18.5.3; 18.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xám 
(731) PEPPER FOOD SERVICE CO., LTD.  

(JP) 

3-2, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt dùng cho người; sản phẩm thịt đã chế biến; thịt bò bít tết; miếng thịt gà; 
giăm bông thịt lợn; bít tết băm viên; cá tẩm bột rán; xúc xích; chân giò muối; xa lát rau 
(rau trộn); xa lát hoa quả (hoa quả trộn); súp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng tự phục vụ ăn uống; cung 
cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị và hệ thống nấu nướng; 
cho thuê phòng trưng bày triển lãm; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2015-00212 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.5.2; 2.5.6; A26.11.12; 5.5.4 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng, đen 
(731) Đào Văn Trường  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy.  
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(210) 4-2015-00213 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 25.5.25; 5.5.19; 2.5.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng, đen 

(731) Đào Văn Trường  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy.  
 

(210) 4-2015-00214 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A3.4.2; A3.4.24; 26.1.1; 24.17.5 

(591) Trắng, đen, xanh, xanh nước biển, xanh 

da trời, xanh nhạt 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy   (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-00215 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh, xanh lá cây, tím, tím nhạt, 

vàng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy   (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-00216 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; 26.4.2 

(591) Trắng, xanh, xanh nước biển, xanh lá 

cây, xanh da trời, vàng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-00217 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, tím, tím nhạt, vàng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-00218 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh tím than, xanh 

da trời, vàng. 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-00219 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25;
2.9.22 

(591) Trắng, xanh lá cây, tím, tím nhạt, vàng.
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-00220 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.4.2; 25.5.25
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh tím than, tím 

nhạt, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2015-00221 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh tím than, tím 

nhạt, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-00222 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 3.9.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

dương nhạt, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2015-00223 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 2.9.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, tím, tím 

than, vàng, vàng chanh 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2015-00224 (220) 06.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; A1.1.12
(591) Trắng, xanh lá cây, tím, tím nhạt, tím 

đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-00225 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh tím than, xanh 

da trời, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-00226 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-00227 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.25; 2.9.22; 7.5.2; 
18.3.21 

(591) Trắng, đen, xanh, xanh nước biển, xanh 
lá cây, xanh tím than, xanh lơ, màu hồng 
nhạt, đỏ 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00228 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.9.1; 7.5.2; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, xanh dương, 

màu xám, màu kem 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00230 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng chanh, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-00231 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.2; 26.4.7; 25.5.2; 
24.17.5 

(591) Trắng, đen, xanh, xanh da trời, xanh 
nước biển, xanh tím than, vàng, ghi xám 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00232 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.17.5; 26.4.2; 26.4.7; 
25.5.2 

(591) Trắng, đen, tím, xanh lá cây, vàng, màu 
ghi 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00233 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.4.2; 26.4.7; 25.5.2; 
24.17.5 

(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00234 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.23; 24.17.5; 26.4.2; 25.5.2
(591) Trắng, đen, xanh, xanh lá cây, xanh tím 

than, vàng, xám, nâu đậm 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00235 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.23; 24.17.5; 26.4.2; 25.5.2
(591) Trắng, đen, xanh, xanh dương, xanh tím 

than, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00236 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.23; 26.3.1; 24.17.5; 
26.4.2; 25.5.2 

(591) Tím đậm, trắng, xanh da trời, xanh tím 
than, vàng, màu xám. 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00237 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.17.5; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00238 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.3.23; 24.17.5; 
26.4.2; 25.5.2 

(591) Trắng, xanh, xanh tím than, xanh da trời, 
đỏ, vàng nâu 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-00239 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A26.3.5; 26.3.1; 24.17.5; 
26.4.2; 25.5.2 

(591) Trắng, xanh, xanh xám, xanh nước biển, 
xanh tím than, đỏ, vàng, đen 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-00240 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.3.23; 1.13.1 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, đỏ, vàng, 

xám, xanh đen 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00241 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23; A26.3.5; 26.3.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, xanh lá cây, 

đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00242 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 7.5.2; 18.3.21; 26.1.2; A25.3.3; 3.4.11 
(591) Trắng, xám, xám nhạt, xanh dương nhạt, 

nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2015-00245 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.1.8; 2.7.13 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ 

hồng, vàng, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00246 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.7.13; A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh, xanh lá cây, xanh 

dương, vàng, vàng nâu, cam 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00247 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh, xanh lá cây, xanh đậm, 

xanh nhạt, đỏ, đỏ nhạt, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00248 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.1.1; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

hồng, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00249 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.6; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

vàng, xám 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy  (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2015-00250 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 25.5.25; 26.1.6; 
2.9.21; 2.9.25 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh đậm, xanh 
nhạt, xám, vàng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-00251 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.7.6; 25.5.25; 2.7.2 
(591) Trắng, đen, xanh, xanh lá cây, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-00252 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 7.5.2; 25.5.2; 3.9.1; A25.3.3; 
A19.13.21 

(591) Trắng, xám, xám nhạt, xanh, xanh tím 
than, nâu nhạt 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-00253 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.6; A25.7.6; 
25.5.25; 2.9.14; 24.15.1; 24.17.15 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh đậm, đỏ, 
vàng, xám 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy    (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-00254 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; 26.1.6; 3.9.18

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, vàng, nâu, 
xám 

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy   (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-00255 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.5.2; 5.7.24 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng, vàng chanh, đỏ, 

xám 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy   (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-00256 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (591) Nâu, xanh 

(731) Trung tâm tư vấn Chống ăn 

mòn và Xây dựng (CCP)   (VN) 

Số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vữa rót tự chảy không co, tính năng chống thấm chống ăn mòn cao.  

 

 
(210) 4-2015-00257 (220) 06.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (591) Nâu, xanh 

(731) Trung tâm tư vấn Chống ăn 

mòn và Xây dựng (CCP)   (VN) 

Số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông.  
 

 
(210) 4-2015-00258 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Nâu, xanh 
(731) Trung tâm tư vấn Chống ăn 

mòn và Xây dựng (CCP)   (VN) 

Số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn chống thấm và chống ăn mòn xi măng - polyme.  
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(210) 4-2015-00259 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Nâu, xanh 
(731) Trung tâm tư vấn Chống ăn 

mòn và Xây dựng (CCP)  (VN) 

Số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông.  

 

 
(210) 4-2015-00260 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Trung tâm Tư vấn Chống ăn 

mòn và Xây dựng (CCP)  (VN) 

Số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bột tăng cứng bề mặt gốc xi măng.  

 

 
(210) 4-2015-00262 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Thiện  (VN) 

O.93 đường 17, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7,  thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 
đóng hộp; yến sào vào nang. 

 

 
(210) 4-2015-00263 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh lá thẫm, xanh lá nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Mosimex   (VN) 

Số 25, ngõ 994, đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, vận tải bằng đường không, vận tải đường biển, hậu cần vận tải, vận 
chuyển hàng hóa, dịch vụ bốc dỡ. 
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(210) 4-2015-00265 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH PFAFF ASIA   (VN)

48 quốc lộ 22, ấp Bầu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu, máy dệt, máy cắt vải, máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 

nước, dùng cho vải, mang đi được, nồi hơi (bộ phận máy móc), máy tìm kim, máy kiểm 
tra vải, máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con 
suốt chỉ; động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); 
bộ điều khiển dùng cho động cơ và máy móc (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 

 
(210) 4-2015-00266 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH PFAFF ASIA   (VN)

48 quốc lộ 22, ấp Bầu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu, máy dệt, máy cắt vải, máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 

nước, dùng cho vải, mang đi được, nồi hơi (bộ phận máy móc), máy tìm kim, máy kiểm 
tra vải, máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con 
suốt chỉ; động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); 
bộ điều khiển dùng cho động cơ và máy móc (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 

 
(210) 4-2015-00267 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đá, trắng 
(731) Công ty TNHH PFAFF ASIA  (VN)

48 quốc lộ 22, ấp Bầu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu, máy dệt, máy cắt vải, máy trải vải; máy là ép quần áo; máy là hơi 

nước, dùng cho vải, mang đi được, nồi hơi (bộ phận máy móc), máy tìm kim, máy kiểm 
tra vải, máy in và những phụ kiện của các máy này như: ổ máy; trục dùng cho máy; con 
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suốt chỉ; động cơ (dùng cho máy móc, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); 
bộ điều khiển dùng cho động cơ và máy móc (cơ cấu điều khiển dùng cho máy).  

 

 
(210) 4-2015-00268 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất một thành viên Ngọc 

Vân   (VN) 

92 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

(210) 4-2015-00269 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất một thành viên Ngọc 

Vân  (VN) 

92 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-00270 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 6.1.2; A3.7.24; 3.7.11 
(591) Trắng, xanh ngọc, nâu đỏ, xanh lam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nguyễn 

Bính   (VN) 

215 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm, cụ thể là: bánh hỏi (làm từ 

gạo); bánh ướt (làm từ gạo); bún (làm từ gạo); thực phẩm đã qua chế biến: giò, chả, nem; 
gạo; hủ tiếu (làm từ gạo); mì (làm từ gạo); nấm đã được bảo quản; phở (làm từ gạo); cháo; 
trà; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; gan; thịt lợn; thịt lợn 
muối xông khói; thịt lợn ướp; thịt đóng hộp; thịt giăm bông; xúc xích; pho mát; mứt; kem 
(làm từ sữa); sữa đông; mỡ lợn, dầu có thể ăn được; dầu ô liu; dầu vừng; thực phẩm làm từ 
cá; cá đóng hộp; cá hồi; đậu phụ; sữa.chua; thạch trái cây; nho khô; trái cây trộn; trái cây 
đóng hộp; pa tê; bơ; bơ lạc; chế phẩm ngũ cốc; bột nở; bột lúa mạch; bánh ngọt; bánh 
hạnh nhân; bánh quy; bánh mì; bánh gạo; kẹo, ca.cao; cà phê; đồ uống cá phê có sữa; 
kem; trứng; sữa; sữa bột; sữa ngựa lên men,đồ uống làm từ sữa; trà ướp lạnh; nước uống 
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có ga; bia; bia gừng; bia mạch nha; đồ uống trên cở sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống không có cồn; đồ uống khai vị không có cồn; đồ uống 
hỗn hợp không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể; nước ép trái cây; 
nước khoáng; nước sinh tố; nước sô đa; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); rượu; rượu 
gạo; rượu táo; rượu mật ong; rượu bạc hà; rượu lê; rượu vốtca; rau; củ quả tươi sống; nấm 
tươi sống (thịt gia súc, gia cầm; thủy hải sản). 

 

 
(210) 4-2015-00271 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 26.1.1; A2.3.2 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần CERAVI   (VN)

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành 
Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bệt vệ sinh, tiểu vệ sinh nam, chậu rửa tay, tiểu vệ sinh nữ; phụ 
kiện bồn tắm, két phun nước. 

 

 
(210) 4-2015-00272 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần CERAVI  (VN)

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành 
Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bệt vệ sinh, tiểu vệ sinh nam, chậu rửa tay, tiểu vệ sinh nữ; phụ 
kiện bồn tắm, két phun nước. 

 

 
(210) 4-2015-00273 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa cặp để kẹp hồ sơ, bìa kẹp và đỡ tài liệu; bình mực; bút viết (văn phòng 
phẩm), bút chì, bút chì màu, bút dạ quang, bút lông, bút máy, bút sáp, bút xóa; gọt [chuốt] 
bút chì; com pa; đế cắm bút; đồ lau bảng (văn phòng phẩm); tẩy [gôm]; keo (hồ) dính 
dùng trong văn phòng và gia dụng; ruột bút chì; phấn; ruột bút viết; sáp nặn; thước dùng 
trong văn phòng, học tập, vẽ.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1184 

(210) 4-2015-00274 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.12.1; A25.7.7; 21.1.17; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa cặp để kẹp hồ sơ, bìa kẹp và đỡ tài liệu; bình mực; bút viết (văn phòng 
phẩm), bút chì, bút chì màu, bút dạ quang, bút lông, bút máy, bút sáp, bút xóa; gọt [chuốt] 
bút chì; com pa; đế cắm bút; đồ lau bảng (văn phòng phẩm); tẩy [gôm]; keo (hồ) dính 
dùng trong văn phòng và gia dụng; ruột bút chì; phấn; ruột bút viết; sáp nặn; thước dùng 
trong văn phòng, học tập, vẽ.  

 

 
(210) 4-2015-00275 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 15.1.13; 21.1.17 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa cặp để kẹp hồ sơ; bìa kẹp và đỡ tài liệu; bình mực; bút viết (văn phòng 
phẩm), bút chì; bút chì màu, bút dạ quang, bút lông; bút máy; bút sáp; bút xóa; gọt 
[chuốt] bút chì; com pa; đế cắm bút; đồ lau bảng (văn phòng phẩm); tẩy [gôm]; keo (hồ) 
dính dùng trong văn phòng và gia dụng; ruột bút chì; phấn; ruột bút viết; sáp nặn; thước 
dùng trong văn phòng, học tập, vẽ. 

 

 
(210) 4-2015-00276 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bìa dùng bao sách, bao tập (vở) học sinh; bút viết (văn phòng phẩm); dụng cụ 
cắt rọc giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng trong văn phòng và học tập; hộp bút. 
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Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, mực in, đồ chơi trẻ em, 
dụng cụ thể thao, điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2015-00277 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.22; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ điện lạnh Vĩ Sơn  (VN) 

27/2 khu 1, ấp Thuận Hòa, xã Sông 
Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh khiết đóng chai. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy điều hòa nhiệt độ; mua bán sắt, thép, inox, nhôm, đồng. 
 
 

(210) 4-2015-00279 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 5.5.16; 26.4.3 
(591) Hồng, xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bồ Đề Tâm  

(VN) 

Số 9 Phạm Sư Mạnh, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, Phật giáo, thể thao, giáo dục; tổ chức hội thảo, hội 

nghị chuyên đề. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng bán đồ chay. 
 
 

(210) 4-2015-00280 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.2; 18.3.23; 18.3.2; A3.9.24 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh nước biển, 

nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nước mắm 

Tĩnh Gia  (VN) 

Thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh 
Gia, tỉnh Thanh Hoá 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 29: Mắm tôm; mắm chua, nước mắm, sứa khô; moi khô; cá khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mắm tôm, mắm chua, mắm, sứa khô, moi khô, cá khô.  
 

 
(210) 4-2015-00281 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH MIR APL  (VN) 

B10 - B11, cụm công nghiệp Nhị Xuân, 

đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép thời trang. 
 

 
(210) 4-2015-00282 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Nâu đất, vàng đồng nhạt, ghi nhạt 

(731) Công ty TNHH Đại Danh  (VN) 

Số 91 đường Mậu Thân, phường Xuân 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-00283 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sơn Vinacolor 

Việt Nam  (VN) 

Số 35, ngách 58/36, đường Trần Bình, tổ 

41, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn công nghiệp. 
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(210) 4-2015-00284 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Vàng cam, đỏ, xanh lam, xanh dương, 

xanh đen 
(731) Công ty TNHH sơn Vinacolor 

Việt Nam  (VN) 

Số 35, ngách 58/36, đường Trần Bình, tổ 
41, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn công nghiệp. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả ma-tít (là bột trát tường gốc xi măng, tác 
dụng làm phẳng và chống thấm cho tường trước khi sơn). 

 

 
(210) 4-2015-00285 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Estee Lauder Cosmetics Ltd.  

(CA) 

161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa dùng cho cá nhân; mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-00286 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) Hard Rock Limited  (JE) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 
Jersey, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các mặt hàng quà tặng bao gồm ba lô, khăn rằn (khăn quàng 
cổ), khóa thắt lưng, đồ đựng thức uống bằng thủy tinh, bàn cờ trò chơi, sách, vòng đeo 
tay, nến, mũ lưỡi trai, túi mua hàng bằng vải thô có thể tái sử dụng, đĩa CD, búp bê, dùi 
trống, túi xách bằng vải thô, đồ gia vị thực phẩm, áo khoác, dây đeo chìa khóa, bật lửa, 
cốc, vòng đeo cổ, đinh ghim (ghim cài), đồ chơi nhồi bông bằng vải nhung, áo phông có 
cổ, túi cầm tay, khăn quàng, đồ mặc khi đi ngủ, kính râm, khăn tắm, ô tô đồ chơi, áo 
phông cộc tay, ô, ví đựng tiền, đồng hồ. 
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(210) 4-2015-00288 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.3.1; A26.11.12 
(591) Tím, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần khách sạn 

Hoà Bình Tây Ninh  (VN) 

Số 436, đường 30/4, khu phố 1, phường 
3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng bá du lịch; dịch vụ bán lẻ thuốc dùng cho người, dụng cụ y tế; 
dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh, cụ thể là: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm làm sạch, sữa làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh, chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ 
vệ sinh cá nhân], sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), 
dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; dịch vụ bán lẻ trò chơi và đồ chơi trong các cửa 
hàng chuyên doanh, cụ thể là: súng hơi ngắn [đồ chơi], bóng cho trò chơi, bàn cờ trò chơi, 
đồ chơi xây dựng, thẻ chơi bài, bộ cờ Dame [trò chơi], xúc xắc [trò chơi], búp bê, cờ 
đôminô, thiết bị trò chơi, bi cho trò chơi, diều, cái lúc lắc [đồ chơi], bộ mô hình thu nhỏ 
[đồ chơi], đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi], con quay [đồ chơi], gấu nhồi bông (đồ 
chơi trẻ em), bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; dịch vụ bán lẻ nước rửa chén, giấy 
cuộn, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-00289 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.1.1; 2.9.4; 16.3.1 
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ công nghệ Vũ Tiến  (VN) 

58/22 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; thiết bị báo động; chuông báo cháy; đồng hồ chấm công [thiết 
bị ghi thời gian]. 

 
 

(210) 4-2015-00290 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 24.15.21; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh, đen 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai  (VN) 

Số 21, đường 2A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-00291 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 3.7.1; 3.7.16; A25.7.21; 26.4.2 

(591) Xanh, cam, ghi, trắng 

(731) Tổng công ty công nghiệp 

thực phẩm Đồng Nai  (VN) 

Số 21, đường 2A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-00292 (220) 06.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.16; A2.3.23 

(731) Nguyễn Dân  (VN) 

Số nhà 16, ngõ 210, phố Tân Mai, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, quần áo tắm; giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-00294 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Xanh, vàng, cam 

(731) Công ty cổ phần Việt's Power  

(VN) 

Số 113/109, đường Đê Tô Hoàng, 

phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng, khuôn gỗ, cửa gỗ, ván sàn gỗ. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật, đồ nội thất bằng gỗ. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu gỗ xây dựng, nội thất gỗ. 
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(210) 4-2015-00295 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh, cam 
(731) Công ty cổ phần Việt's Power 

(VN) 

Số 113/109, đường Đê Tô Hoàng, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng, khuôn gỗ, cửa gỗ, ván sàn gỗ.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật, đồ nội thất bằng gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu gỗ xây dựng, nội thất gỗ. 
 
 

(210) 4-2015-00298 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH khai thác tiềm 

năng sinh thái Hòa Lạc  (VN) 

Xóm Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Rau cỏ tươi; rau chân vịt tươi; rau tươi; khoai tây tươi; nấm tươi; rau diếp tươi. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 
kinh doanh (mua bán) các sản phẩm sau: rau tươi, rau cỏ tươi, rau chân vịt tươi, nấm tươi, 
rau diếp tươi, rau củ quả. 

 
 

(210) 4-2015-00299 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Văn 

Tiệp  (VN) 

Thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
 

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; kinh doanh (mua bán) các sản phẩm 
hương, nhang. 
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(210) 4-2015-00300 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.24; 26.1.1; A26.4.24; 26.4.1 
(731) Cơ sở sản xuất đèn và đồ 

trang trí nội thất PHUMYAN  

(VN) 

Số 25/167 phố Thanh Nhàn, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí nội, ngoại thất.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; nhập khẩu, kinh doanh 
các sản phẩm sau: đèn trang trí nội, ngoại thất, tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo, đồ gỗ mỹ thuật, tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-00301 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Hà 

Đông  (VN) 

Khu tập thể Xí nghiệp Xây dựng 4, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00302 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.5; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH giải trí -

truyền thông Q.NET  (VN) 

Số 34TT4, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho dịch vụ bán lẻ, tư vấn nghiệp 
vụ thương mại, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, sản xuất phim quảng 
cáo, quan hệ công chúng, xuất bản tài liệu quảng cáo, quảng cáo thương mại trên đài phát 
thanh, cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, quảng cáo thương 
mại trên truyền hình.  

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp, truyền hình, thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, thông 
tin liên lạc bằng mạng cáp quang, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, hãng thông 
tấn, truyền qua vệ tinh, phát sóng truyền thanh truyền hình không dây.  
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Nhóm 41: Cho thuê phim điện ảnh, dịch vụ giới thiệu phim, tổ chức các cuộc thi thể thao, 
dịch vụ lồng tiếng, biên tập băng hình, dịch vụ giải trí, sản xuất phim trừ phim quảng cáo, 
dịch vụ trường quay, giới thiệu phim trình chiếu, dịch vụ phóng viên tin tức, tổ chức trình 
diễn thời trang cho mục đích giải trí, sản xuất băng hình, sản xuất nhạc, sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình, sản xuất chương trình biểu diễn, dịch vụ viết kịch 
bản phim - kịch, dịch vụ ghi phụ đề cho phim - sách, giải trí trên truyền hình.   

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ, quản lý quyền tác giả, dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ, 
dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2015-00303 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.12.1; 25.1.6; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá đậm, xanh lá cây 

nạht, hồng, vàng, xanh dương đậm, xanh 
nước biển 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-00304 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.5; A3.7.24; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, đen, nâu, 

vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngân Gia Nhật  (VN) 

27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-00305 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Quarks Quest Holdings, Inc.  

(PH) 

#49 Connecticut Street, Northeast 
Greenhills, San Juan City, Philippines  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho cơ thể; nước thơm (mỹ phẩm); chế phẩm rửa mặt; nước làm 
xe khít lỗ chân lông; chất khử mùi; chế phẩm chống nắng; chất tẩy rửa mặt; gel trị mụn.  
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(210) 4-2015-00306 (220) 07.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(731) Janssen Pharmaceutica N.V.  

(BE) 

Tumhoutseweg 30, B-2340 Beerse, 
Belgium  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Kẹp và thiết bị cắt dùng trong phẫu thuật và phụ tùng của chúng; thiết bị tạo 

hình lại cái kẹp cho mục đích phẫu thuật.   
 

 
(210) 4-2015-00307 (220) 07.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược Khoa  (VN) 

Số 08, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh đầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-00308 (220) 07.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược Khoa  (VN) 

Số 08, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
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(210) 4-2015-00309 (220) 07.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.3.3; 26.3.4

(591) Tím, cam

(731) Nguyễn Xuân Dũng  (VN) 

110-112 Hậu Giang, phường 6, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán lẻ máy tính tay, máy tính bảng, laptop, calculator (máy tính), đồng 

hồ đeo tay, kính mắt, điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2015-00310 (220) 07.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Tân 

Phước Hạnh  (VN) 

125 khu phố 17, đường Bình Long, 

phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt thông gió công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-00312 (220) 07.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A10.3.11

(731) SHENZHEN BEAUTY IN FASHION 

INVESTMENT CO., LTD.  (CN) 

8C, Block 2, Feng Jing Tai Building, 

Huang Bei Street, Luohu District, 

Shenzhen, Guangdong, China 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; 

dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; marketing; dịch vụ mua sắm cho người 

khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 

một trang web.  
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(210) 4-2015-00313 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A11.3.4; 26.1.2; 2.7.11 
(731) Công ty TNHH Anh Khoa Lê  

(VN) 

Lô 16B2-1 khu tái định cư A3 - Cổ viện 
chàm đến Công ty Sông Thu, phường 
Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 
 

(210) 4-2015-00315 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 3.7.17; 26.4.4 
(731) Airdex International, Inc.  (US)

8975 South Pecos Road, Suite 7A, 
Henderson, Nevada 89074, United States 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 20: Tấm nâng tải hàng được làm từ tấm polixetiren có thể co giãn được và được 
phủ một lớp polixetiren cứng có thể chịu được va đập mạnh; tấm nâng tải hàng trọng tải 
nhẹ (không làm bằng kim loại); tấm nâng tải hàng không bằng gỗ (không bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2015-00316 (220) 07.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 6.1.2 

(731) Đoàn Đức Minh   (VN) 

Số nhà 010, phố Cầu Mây, tổ 7b, thị trấn 
Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 
 

(210) 4-2015-00317 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Hải Anh   (VN) 

Nhà số 14, tập thể Sở địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-00318 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến nông sản Shin Sang   (VN) 

Số 28 đường 3 tháng 4, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Hồng khô; kim chi; mứt dâu tây dẻo (ướt); mứt dâu tằm dẻo (ướt); khoai lang 
dẻo.  

 
 

(210) 4-2015-00319 (220) 07.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.8; A5.3.13; A5.3.14; 24.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH L.A.F.R.E.S.H Đà 

Lạt   (VN) 

14 Bis Trần Phú, phường 03, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước cốt phúc bồn tử [đồ uống].  
 
 

(210) 4-2015-00320 (220) 07.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.8; A5.3.13; A5.3.14; 25.1.6; 1.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đỏ sẫm, xanh 
dương, nâu 

(731) Công ty TNHH L.A.F.R.E.S.H Đà 

Lạt   (VN) 

14 Bis Trần Phú, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
 

 

(511)   Nhóm 32: Nước cốt dâu tằm (chế phẩm dùng để pha chế đồ uống không cồn).  
 
 

(210) 4-2015-00321 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.1.16; A5.1.7; A5.1.8 
(731) Angel Co., Ltd  (KR) 

23, Simin-daero 98beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót vệ sinh; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh 
cá nhân không dùng cho trang điểm; băng vệ sinh.  
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(210) 4-2015-00322 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Angel Co., Ltd  (KR) 

23, Simin-daero 98beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea  

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót vệ sinh; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh 
cá nhân không dùng cho trang điểm; băng vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2015-00323 (220) 07.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.1.1; A2.1.24 

(591) Trắng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư NYCR  

(VN) 

14 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; căng tin; tạo hình trang trí trên thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-00324 (220) 07.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.1.1; A2.1.24 

(591) Trắng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư NYCR  

(VN) 

14 Hoàng Diệu, phuờng 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ, căng tin; tạo hình trang trí trên thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-00325 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than 
(731) Vũ Mạnh Dũng  (VN) 

Thửa đất số 146, tờ bản đồ số 03, thôn 
Vạn Yên, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
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(210) 4-2015-00326 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đĩnh   (VN) 

Khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2015-00328 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

Xanh Việt  (VN) 

Số 22 liền kề 14B, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Tai lợn; lá sung (đã sơ chế). 
 

Nhóm 30: Bột gạo; gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-00329 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Trần Sư Tổ  (VN) 

681/23 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ sử dụng cho rèm cửa và cửa. 
 
 

(210) 4-2015-00333 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trường Giang  (VN) 

99/13/8C, khu phố Đông Tác, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cơm chay. 
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(210) 4-2015-00334 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.19 
(591) Vàng, nâu 
(731) Trần Thành Tấn  (VN) 

Số 20, tổ 20, khu phố 4, đường Lý 
Thường Kiệt, phường Phú Cường, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2015-00335 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.7.14; A5.7.23; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Great Vietnam  (VN) 

602/41 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát), thuốc lá, rau củ quả chế biến và 
bảo quản, thịt (đã chế biến), cá (đã chế biến), giò, chả, xúc xích, bánh kẹo, đường, sữa; 
mua bán quần áo, đồ chơi cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-00336 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và du lịch Đài 

Nam  (VN) 

Số 45 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; trứng; động vật giáp xác không còn sống; thực phẩm làm từ cá; thực phẩm 
làm từ thịt; trái cây đóng hộp. 

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; bia; đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả [đồ uống]; nước 
khoáng [đồ uống]; nước sinh tố [đồ uống]. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu uýt ki; rượu martin; rượu vang; rượu mạnh; đồ uống có cồn [trừ 
bia]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn, 
nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-00337 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Bưu chính viễn thông  

(VN) 

69 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục; sợi cáp quang; dây cáp điện; cuộn dây điện; vỏ bọc ngoài 

nhận diện dây điện; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2015-00338 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH liên doanh sản 

xuất thiết bị điện Miền Bắc 

(Northern Electric 

Equipment Manufacture 

Joint - Venture Company Ltd - 

NEEM Co, Ltd)  (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ bảng điện trung - hạ áp các loại; aptomat; máy cắt hạ thế; công tơ điện tử 1 

pha; công tơ điện tử 3 pha. 
 

 
(210) 4-2015-00339 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm DO HA  (VN) 

Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường 
Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tình dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-00340 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 

Linh  (VN) 

Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00341 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 

Linh  (VN) 

Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00342 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 

Linh  (VN) 

Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00343 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 

Linh  (VN) 

Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00344 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 

Linh  (VN) 

Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00345 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc tế  (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00346 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00347 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

hoá dược quốc tế Tây Âu  

(VN) 

TT7 C2 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00348 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

hoá dược quốc tế Tây Âu  

(VN) 

TT7 C2 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00349 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 

Minh  (VN) 

A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00350 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.4.9; 26.4.3; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ cam 
(731) Công ty cổ phần văn phòng 

phẩm Cửu Long   (VN) 

Số 536A Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Các loại văn phòng phẩm như: giấy, giấy than, mực dấu, mực viết, bút bi, bút 
mực.  
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(210) 4-2015-00351 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.3.5; 26.1.10 
(731) Trịnh Thị Hằng   (VN) 

Số 8, ngõ 155, Trường Chinh, tổ 60, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục). 
 
 

(210) 4-2015-00352 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Diệu Anh  (VN) 

Số 2F, phố Khâm Thiên, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2015-00353 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH EUROMADE Việt 

Nam  (VN) 

Tổ dân phố Miêu Nha 3, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị và hệ thống nấu nướng, thiết bị 

và máy đông lạnh, thiết bị lọc nước, máy làm nước uống nóng lạnh.  
 

 
(210) 4-2015-00354 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Lê Văn Quân   (VN) 

31/28 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2015-00355 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần đầu tư ROSY 

GLOBAL   (VN) 

Cụm 13, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường, đệm lò xo, ghế trường kỷ, tủ bày hàng (đồ đạc), đồ gỗ nhà trường, giá 
đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2015-00356 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần đầu tư ROSY 

GLOBAL  (VN) 

Cụm 13, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường, đệm lò xo, ghế trường kỷ, tủ bày hàng (đồ đạc), đồ gỗ nhà trường, giá 
đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2015-00357 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Trung tâm dịch vụ Thương 

mại Dược mỹ phẩm -  Tổng 

công ty dược Việt Nam  (VN) 

Số 95 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; thuốc bổ [dược phẩm]; 
thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; dược thảo.  

 
 

(210) 4-2015-00358 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.3.20; 5.7.3; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Cam 
(731) Vũ Thị Thoa  (VN) 

31 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2015-00359 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.3.1; A1.3.20; 16.3.13 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) 1. Dương Vi Quân  (VN) 

P308 nhà D4, tập thể Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

2. Lê Khánh Duy  (VN) 

24 Khu B, Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

3. Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

307A, Licogi 13, Khuất Duy Tiến, quận 
Thanh Xuân, Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Báo điện tử; phần mềm báo điện tử.  
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-00360 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Cơ sở Anh Nguyên  (VN) 

Thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, huyện 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà.  

 
 

(210) 4-2015-00361 (220) 07.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A26.3.5; 24.7.3; A1.1.10; 19.3.1; 

A18.1.9 
(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, xanh dương, ghi 
(731) Công ty TNHH dầu nhờn và 

hóa chất Hiệp Tiến Long   (VN) 

318/223 Phạm Văn Hai,  phường 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông dùng cho xe cộ; phụ gia (hóa 
chất) dùng cho dầu nhớt; phụ gia [hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, 
diesel)].  
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(210) 4-2015-00362 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu mỹ 

phẩm Thịnh Phát  (VN) 

15A1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da toàn thân (mỹ phẩm); nước hoa; xà phòng; sữa tắm; 

kem làm trắng da (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem dưỡng da toàn thân, nước hoa, xà phòng, sữa tắm, 
kem làm trắng da, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm rửa 
tay dạng dung dịch, chất khử mùi chống đổ mồ hôi, kem chống nắng, kem trị mụn, kem 
đánh răng, sữa rửa mặt, chế phẩm làm bóng đồ gỗ vâ sàn nhâ, nước tẩy sơn móng tay, 
kem tẩy trang, nước thơm tẩy trang dùng cho mắt, chất làm bóng môi, dầu làm bóng 
móng tay. 

 

 
(210) 4-2015-00364 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Meng Kah Auto Parts Trading 

Sdn Bhd  (MY) 

No. 51, Jalan Utama 2/7, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành của xe cộ; xéc măng phanh cho ô tô; giảm xóc cho ô tô; hệ thống treo 

dùng cho ô tô; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; bàn đạp xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-00366 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược trung 

ương Mediplantex   (VN) 

358 đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-00367 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế) và chất khử trùng; chất khử mùi (không 

dùng cho cá nhân) và chế phẩm để làm mát không khí; chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục 
đích y tế); sản phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế) cụ thể là khăn vệ sinh, miếng đệm 
lót vệ sinh, quần lót vệ sinh, nút bông, len hoặc vải thấm nước đặt vào âm hộ phụ nữ để 
thấm máu khi có kinh, băng vệ sinh; sáp dùng trong nha khoa; băng dùng để băng bó, cao 
dán (dùng cho mục đích y tế), vật liệu dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); chế 
phẩm có chứa dược chất (dược phẩm) dùng để chăm sóc da và chăm sóc tóc, chế phẩm có 
chứa dược chất (dược phẩm) dùng để dưỡng môi; chế phẩm dùng để điều trị và/hoặc làm 
giảm các vết sạm nắng (dùng cho mục đích y tế); mỡ dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00369 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) We Steal the Moon, LLC   (US)

4715 S Alameda Street, Los Angeles, CA 
90058, USA  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, giày dép (tất cả đều là các sản phẩm không được xếp 

trong các nhóm khác), bao gồm cả các sản phẩm: quần, quần bò, quần soóc, áo, áo sơ mi, 
áo choàng, áo phông, áo váy, chân váy, áo vét, áo len dài tay, áo ấm chui đầu, áo khoác 
ngoài, áo nỉ dài tay có mũ và quần thun.  

 

 
(210) 4-2015-00370 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.6; 26.1.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 

KP. Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đóng hộp, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, 

mứt, trứng, dầu ăn, sữa và các sản phẩm từ sữa; mua bán gạo, chè, cà phê, ca cao, bột sắn, 
bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, đường, mật ong, bánh kẹo, dấm, gia vị, kem lạnh, 
đồ uống trên cơ sở cà phê; mua bán bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không 
có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; 
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mua bán đồ uống có cồn; mua bán thuốc lá; mua bán phân bón dùng trong nông nghiệp; 
mua bán thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được vận hành 
bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, phần mềm 
máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị viễn thông.  

 

 
(210) 4-2015-00371 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 

P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00372 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 

Phòng 104 nhà A3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-00373 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.21; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, xám, 

xám, đỏ, đỏ nhạt, nâu 
(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 

năng Hoàng Hạ Vy   (VN) 

Số 102 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-00374 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.4.1 

(591) Đỏ, vàng đồng 

(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàng 

Nam  (VN) 

188 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  

 

Nhóm 32: Nước yến.  
 

 
(210) 4-2015-00375 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; A5.3.15; 4.5.2; 

4.5.3 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàng 

Nam  (VN) 

188 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; súp yến; cháo yến (yến là thành phần chính).  

 

Nhóm 32: Nước yến; nước chiết xuất trái cây và thảo mộc; nước hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-00376 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) HOPLITE INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 

11F, No. 176-1, Kang Shan rd., 

Gangshan dist., Kaohsiung city 820, 

Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt bằng kim loại, cụ thể là, đinh vít, đai ốc, ốc vít, đinh và thanh có gờ. 
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(210) 4-2015-00377 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) LVMH FRAGRANCE BRANDS  (FR)

77 rue Anatole France, F-92300 
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm/đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-00378 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) INPROTEX CO., LTD.  (TW) 

11F., No.8, Sec. 1, Keelung Road, 
Taipei, Taiwan 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng ở bãi biển; quần áo đan; quần áo thể dục; áo choàng ngoài; quần 
áo cho người đi xe đạp; găng tay [trang phục]; mũ; dải băng buộc đầu [trang phục]; quần 
áo may sẵn; khăn quàng cổ; khăn choàng; áo sơ mi ngắn tay; áo nịt len thể thao; quần áo 
bơi; lưỡi trai/tấm che nắng [đồ đội đầu]. 

 
 

(210) 4-2015-00379 (220) 07.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất đầu tư 

điện tử Hiệp Hưng (HIEPHUNG 

HI-TECH CO; LTD)  (VN) 

46A phố Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm dùng điện; nồi lẩu điện; quạt điện; ấm điện siêu tốc; bếp từ; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-00384 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Reyoung Pharmaceutical Co., 

Ltd.  (CN) 

No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 

(511)   Nhóm 05: Bột pha (dược phẩm) để tiêm, bột đông khô pha (dược phẩm) để tiêm, thuốc 
tiêm. 
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(210) 4-2015-00385 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Reyoung Pharmaceutical Co., 

Ltd.   (CN) 

No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 
(511)   Nhóm 05: Bột pha (dược phẩm) để tiêm, bột đông khô pha (dược phẩm) để tiêm, thuốc 

tiêm bắp. 
 

 
(210) 4-2015-00386 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Reyoung Pharmaceutical Co., 

Ltd.   (CN) 

No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 
(511)   Nhóm 05: Bột pha (dược phẩm) để tiêm, bột đông khô pha (dược phẩm) để tiêm, thuốc 

truyền tĩnh mạch. 
 

(210) 4-2015-00387 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Reyoung Pharmaceutical Co., 

Ltd.   (CN) 

No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 
(511)   Nhóm 05: Bột pha (dược phẩm) để tiêm, bột đông khô pha (dược phẩm) để tiêm, thuốc 

truyền tĩnh mạch. 
 
 

(210) 4-2015-00388 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Reyoung Pharmaceutical Co., 

Ltd.   (CN) 

No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 
(511)   Nhóm 05: Bột pha (dược phẩm) để tiêm, bột đông khô pha (dược phẩm) để tiêm, thuốc 

tiêm tĩnh mạch. 
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(210) 4-2015-00390 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 

(591) Xanh, nâu 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Giao 

Long  (VN) 

Số 22, phố Thành Công, phường Thành 

Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến (đông lạnh, sấy khô, đóng hộp); sữa và các sản 
phẩm từ sữa; thịt gia súc, gia cầm. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm; thức ăn cho thủy hải sản; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà. 

 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm: thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy hải sản, rau 
củ quả, cà phê, chè (trà), đường, sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế 

biến từ ngũ cốc, tinh bột; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; xuất 
nhập khẩu lương thực, thực phẩm, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản rau củ quả, cà 

phê, chè (trà), đường, sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 

cốc, tinh bột, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ xay xát gạo và các loại ngũ cốc; gia công chế biến và bảo quản rau củ 

quả, gạo và các loại ngũ cốc sau khi thu hoạch, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và 
các sản phẩm từ thủy sản (đông lạnh, sấy khô, đóng hộp). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây nông nghiệp, cây dược liệu, cây lâm nghiệp; nhân giống và 
chăm sóc giống cây nông nghiệp; xử lý hạt giống để nhân giống; khám chữa bệnh cho 

cây; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp; cho thuê 

máy móc, thiết bị nông nghiệp, lâm nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-00391 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 
A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH dược thảo 

Hoàng Thành  (VN) 

Số 40, ngõ 136, phố Trung Liệt, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm dùng cho người.  
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(210) 4-2015-00392 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phú Cường  (VN)

Thôn Vực Vòng, xã Yên Bắc, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: khung cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng: phá dỡ các công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-00394 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.3.1; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần gỗ Tân 

Thành  (VN) 

Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 05, khu 
phố Khánh Lộc, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế. 
 

 
(210) 4-2015-00395 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Kim Hưng Phú  (VN) 

110/43/18 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ tươi; quả tươi; hạt giống; cây giống; hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2015-00396 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Kim Hưng Phú   (VN) 

110/43/18 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 
 

(210) 4-2015-00397 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Kim Hưng Phú   (VN) 

110/43/18 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2015-00398 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Kim Hưng Phú   (VN) 

110/43/18 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 

 
(210) 4-2015-00399 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Kim Hưng Phú   (VN) 

110/43/18 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng. 

 
 

(210) 4-2015-00404 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và phát triển 

DOUBLE K   (VN) 

Số 4, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 28: Bài lá. 
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(210) 4-2015-00405 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.4.3 
(591) Đen, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Mường Thanh  (VN) 

Số nhà 25, tổ dân phố 21, phường Him 
Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách 
sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-00406 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.4.3 
(591) Đen, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Mường Thanh  (VN) 

Số nhà 25, tổ dân phố 21, phường Him 
Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên  

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách 
sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-00407 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu LIGHTSTAR  

(VN) 

Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa dùng điện; máy sưởi dùng điện; bình nước nóng cho nhà tắm; ấm 
đun nước dùng điện; bóng đèn điện; bình lọc nước uống.  
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(210) 4-2015-00408 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu LIGHTSTAR  

(VN) 

Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện (ups) và thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn; hộp và tay 

điều khiển dùng để điều khiển cửa và cửa cuốn; chuông báo hiệu dùng ở cửa (sử dụng 

điện); bảng mạch (cạc) điều khiển dùng cho cưa cuốn.  
 

 
(210) 4-2015-00409 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu LIGHTSTAR  

(VN) 

Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn bằng kim 

loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn, cửa nhôm, cửa bằng thép chống gỉ.  

 

Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn.  

 

Nhóm 09: Bộ lưu điện (ups) và thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn; hộp và tay 

điều khiển dùng để điều khiến cửa và cưa cuốn; chuông báo hiệu dùng ở cửa (sử dụng 

điện), bảng mạch (cạc) điều khiển dùng cho cửa cuốn.  
 

 
(210) 4-2015-00413 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) DAVID EDWARD FELDMAN   (CA)

Montreal, Quebec, Canada  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán bia.  
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(210) 4-2015-00415 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A2.3.16; 2.3.5; A2.3.17 

(591) Đen, tím 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm và 

thực phẩm chức năng Đẹp EVA  

(VN) 

Số 7 Hoàng Dư Khương, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-00416 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

sản xuất thương mại Tân 

Thành Công  (VN) 

201/19 Nguyễn Xí, phường 26, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà xanh 

 

Nhóm 35: Mua bán trà xanh các loại.  
 

 
(210) 4-2015-00417 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.1.25; A5.5.20; 2.9.19; A9.9.7 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại A&M  

(VN) 

Số 36, ngõ 134, đường Lê Công Thanh, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may gia công các sản phẩm quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng theo 

đơn đặt hàng của người khác.  
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(210) 4-2015-00418 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2; 26.1.4; 
A5.5.20; A5.3.13 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại A&M  

(VN) 

Số 36, ngõ 134, đường Lê Công Thanh, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may gia công các sản phẩm quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng theo 
đơn đặt hàng của người khác.  

 

 
(210) 4-2015-00419 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 25.1.6; A1.1.10; ; 26.4.1; 26.4.9; 
25.5.25 

(591) Xanh dương đậm, trắng xanh cốm, cam, 
đỏ, vàng, ghi nhạt, hồng, nâu, đen 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngách 122/41, ngõ 122 đường 
Láng, Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố  Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-00420 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; 26.1.1; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh cốm, cam, 

đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngách 122/41, ngõ 122 đường 
Láng, Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-00423 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép mạ màu

Việt Nhật  (VN) 

(NR Ông Nguyễn Xuân Trường) khu phố 
Trịnh Xá, phường Châu Khê, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: sắt, gang, thép mạ màu, thép, cuộn màu, tấm 
lợp kim loại màu, tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính chống dột và 
góp phần cách âm, cách nhiệt), tấm panen xây dựng bằng kim loại, vật liệu gia cố bằng 
kim loại, thép định hình để làm khung, cấu kiện thép tiền chế; giới thiệu trưng bày sản 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-00424 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.2; 26.4.4; 26.13.25 

(731) Công ty TNHH rượu mạnh Phú 

Lễ Việt Nam   (VN) 

Số 355 Hương lộ 14, ấp Phú Thạnh, xã 
Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước uống có ga. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu Anit; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vốtca.  
 

 
(210) 4-2015-00425 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 11.3.18; A11.1.6 
(591) Vàng, nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần PP An Phát  

(VN) 

19 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê (phục vụ ăn uống tại chỗ). 
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(210) 4-2015-00426 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nam Anh  (VN) 

Lô 3/4 đường N1 cụm công nghiệp An 
Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: xe đạp, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-00427 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nam Anh  (VN) 

Lô 3/4 đường N1 cụm công nghiệp An 
Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  
 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: xe đạp, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-00428 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KEDRION S.p.A.  (IT) 

Localitμ Ai Conti, 55051 Castelvecchio 
Pascoli, Barga (Lucca), Italy 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-00429 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Long Việt 

Nam  (VN) 

Số 1, ngõ 46 Nguyễn Hoàng Tôn, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm; tua vít; lưỡi cắt; dao cắt; đĩa mài bằng đá nhám. 
 

Nhóm 09: Dụng cụ đo. 
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(210) 4-2015-00431 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A26.11.12 
(731) Đỗ Mạnh Đức  (VN) 

Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2015-00433 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.9; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Đen, nhũ vàng 
(731) Hộ kinh doanh áo dài Minh 

Châu  (VN) 

835 Lê Hồng Phong (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-00434 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty cổ phần nông sản 

VGAP  (VN) 

Số 736 Trường Chinh, phường Chi Lăng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 31: Rau; rau tươi; nấm tươi; hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-00435 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.3.20; 3.7.7; 6.1.2; 9.1.11 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, hồng, 
trắng, nâu, đen, ghi, vàng, vàng nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mành hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 
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(210) 4-2015-00436 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.4; 9.1.11; 6.19.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, hồng, 
trắng, vàng cam, vàng, vàng nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mành hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 
 
 

(210) 4-2015-00437 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.7; 9.1.11; A5.5.22; 5.5.16 

(591) Đỏ, xanh, xanh lá cây, hồng, trắng, vàng, 
đen, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mành hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 
 
 

(210) 4-2015-00438 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.7; A5.11.13; 9.1.11; A5.5.22 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, hồng, 
trắng, vàng, đen, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mành hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 
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(210) 4-2015-00439 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.4; A5.1.16; A5.1.6; 9.1.11 

(591) Đỏ, xanh, xanh da trời, xanh lá cây, 
hồng, trắng, vàng, vàng cam, đen, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mành hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 
 

 
(210) 4-2015-00440 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.22; 6.1.2; 3.7.7; 9.1.11; 6.19.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, hồng, 
trắng, vàng, vàng cam, đen, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mành hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 
 
 

(210) 4-2015-00441 (220) 08.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 6.19.1; A5.1.5; 3.4.7; 9.1.11 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng, vàng cam, 
đen, ghi 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mạnh hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 
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(210) 4-2015-00442 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.22; A5.11.13; 9.1.11 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, trắng, 

hồng, vàng, vàng cam, đen, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên mành nhựa 

Sài Gòn Việt  (VN) 

F1/1/4K hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Mành nhựa, mành gỗ, mạnh hạt chuỗi (để che, treo trong nhà). 

 

 
(210) 4-2015-00443 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA  (VN) 

Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00444 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA  (VN) 

Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00445 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Cadila Healthcare Ltd.  (IN)

"Zydus Tower", Satellite cross roads, 
Ahmedabad 380 015, India 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00446 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc   (VN) 

Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-00447 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Xanh   (VN) 

695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00448 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Xanh   (VN) 

695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00449 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Xanh  (VN) 

695 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00450 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.21; A5.7.23; 26.4.4; 26.5.1; 2.3.22; 
A2.3.16 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 

Tâm An   (VN) 

Lô số 28, bãi Đắc Sở, xã Đắc Sở, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây cảnh; quả tươi; hoa tự nhiên; củ hoa; hạt giống thực vật; cây giống.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm cây cảnh, hoa quả tươi, củ hoa, 
hạt giống thực vật, cây giống.  
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(210) 4-2015-00451 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 

Tâm An   (VN) 

Lô số 28, bãi Đắc Sở, xã Đắc Sở, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm cây cảnh, rượu, máy móc, thiết 
bị phục vụ nông nghiệp và làm vườn; dịch vụ triển lãm các sản phẩm và máy móc, thiết bị 
nông nghiệp và làm vườn cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2015-00453 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Trương Tín Phát   (VN) 

214/38 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe như: xích; ổ líp; đĩa bánh răng; phanh xe cộ; săm xe; lốp xe.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại; mua bán hệ thống điện dùng cho xe cộ như: 
bình ắc quy, thiết bị sạc điện, vi mạch dùng để đánh lửa, xích, ổ líp, đĩa bánh răng, phanh 
xe cộ, săm xe, lốp xe , bóng đèn báo hiệu rẽ trái rẽ phải; mua bán xe các loại.  

 
 

(210) 4-2015-00454 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Trần Đức Nhã   (VN) 

219/50/15 đường số 12, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); vớ (tất).  
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(210) 4-2015-00455 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Diệu 

Minh   (VN) 

50/3 Hoà Bình, phường Phú Trung, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 20: Nắp (nút) chai không bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2015-00456 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phương Đông  

(VN) 

Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy, động cơ xe gắn máy. 
 

 
(210) 4-2015-00457 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Lupin Limited   (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00458 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) NEW TOYO PULPPY (HONG KONG) 

LIMITED   (HK) 

Flat/RM 2804B, 28/F, Wu Chung House, 
213 Queen's Rd East, Wanchai, Hong 
Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm mỹ phẩm; khăn lau mặt bằng giấy được tẩm mỹ phẩm; 
khăn lau tay bằng giấy được tẩm mỹ phẩm; giấy lau được tẩm mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-00459 (220) 08.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.3; 5.3.20; 25.1.6 

(731) Công ty cổ phần LOVITA Việt 

Nam  (VN) 

Số 58B, ngõ 155 Đặng Tiến Đông, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm để xức sau khi tắm; tinh dầu dùng cho cá nhân; muối để 
tắm không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm.   

 

 
(210) 4-2015-00461 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH á Đông   (VN)

Số 5 đường Y út Niê, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ: xây dựng, sửa chữa nhà, trang trí nội thất, xây dựng công trình giao 
thông, xây dựng nhà máy, tư vấn thi công trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-00462 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 

Xuân   (VN) 

ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; mặt nạ trang điểm; dầu gội đầu; kem tắm trắng.  
 
 

(210) 4-2015-00463 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Sơn Ca   (VN) 

15 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; âm-pli; mi-crô; đầu đọc đĩa; đầu máy karaoke; bảng điện quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2015-00464 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO    (VN) 

ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai; rau quả sấy khô.  
 

 
(210) 4-2015-00465 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xanh dương, vàng, da cam 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO   (VN) 

ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai; rau quả sấy khô.  
 

 
(210) 4-2015-00466 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO   (VN) 

ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai; rau quả sấy khô.  

 

Nhóm 30: Gạo nẩy mầm.  
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(210) 4-2015-00467 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 2.3.1; 26.1.2; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, nâu, cam nhạt, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch Việt Thái Bình Dương  

(VN) 

136/2 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bột ngũ cốc; đồ uống được làm từ cà phê (thành phần 
chủ yếu là cà phê) có sữa hoặc không có sữa; đồ uống được làm từ chè (thành phần chủ 
yếu là chè) có sữa hoặc không có sữa.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2015-00468 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.2; 5.7.1; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, nâu, cam nhạt, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch Việt Thái Bình Dương  

(VN) 

136/2 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: cà phê, chè (trà), ca cao, bột ngũ cốc, đồ uống được làm 
từ cà phê (thành phần chủ yếu là cà phê) eó sữa hoặc không có sữa, đồ uống được làm từ 
chè (thành phần chủ yếu là chè) có sữa hoặc không có sữa.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2015-00469 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, vàng đậm, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch Việt Thái Bình Dương  

(VN) 

136/2 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: cà phê, chè (trà), ca cao, bột ngũ cốc, đồ uống được làm 
từ cà phê (thành phần chủ yếu là cà phê) có sữa hoặc không có sữa, đồ uống được làm từ 
chè (thành phần chủ yếu là chè) có sữa hoặc không có sữa.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-00470 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Swift Sino Limited   (KY) 

Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-
1112, Cayman Islands  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Vòng cho trẻ nhỏ cắn trong thời gian mọc răng; bình sữa cho trẻ nhỏ bú; chai 

sữa dùng cho trẻ nhỏ bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; núm vú giả; núm vú giả dùng để cho 
trẻ nhỏ ngậm; núm vú giả dùng cho trẻ nhỏ bú bình; núm vú giả dùng cho trẻ ngậm khi 
không bú bình; van của bình sữa của trẻ nhỏ; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; thiết 
bị cho ăn có gắn khay chứa thức ăn có lỗ hổng dùng để bón thức ăn cho người bệnh. 

 
Nhóm 21: Chai đựng; vật dụng dùng cho mục đích gia đình; cốc [chén]; bộ đồ ăn, không 
kể dao, dĩa và thìa; bình đựng; bình rót; van đóng kín của nắp nồi; cối xay gia dụng không 
dùng điện; dụng cụ xay gia dụng vận hành bằng tay; vật dụng để lọc dạng lưới; chày đập 
không dùng điện; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; thìa 
trộn [dụng cụ nhà bếp]; bình thót cổ bằng thủy tinh [đồ chứa đựng]; đồ thủy tinh được sơn 
vẽ; lược; bàn chải; bàn chải để làm sạch các bình chứa và thùng chứa; bàn chải đánh răng; 
bình chân không [chai chân không]; bình đựng cách nhiệt; đồ chứa bằng kim loại để làm 
đá và đồ uống ướp lạnh; hộp đựng khăn giấy rút; vật dụng đựng tăm bông; miếng giẻ bằng 
bông bỏ đi dùng để lau chùi. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; đồ vật để chơi; vật dụng kỳ dị dùng cho các buổi khiêu vũ 
[đồ vật thích hợp cho buổi khiêu vũ]; cái lúc lắc [đồ chơi]; cốc chơi trò chơi có thể xếp 
chồng lên được; bài lá; cây thông Nô en nhân tạo [giả] và đồ trang trí cho các lễ hội; vật 
dụng dùng cho trẻ nhỏ chơi. 

 

 
(210) 4-2015-00471 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Dũng   (VN)

Số 305A đường Trần Nguyên Hãn, 
phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-00472 (220) 08.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 1.5.1; 1.15.3
(591) Xanh
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 

Số 52 ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm, và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị điều 

chỉnh điện; tủ điện; thiết bị đóng ngắt điện; bộ chuyển mạch điện; công tắc điện. 
 

 
(210) 4-2015-00473 (220) 08.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 26.3.1; 3.7.17; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 

Số 52 ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm, và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị điều 

chỉnh điện; tủ điện; thiết bị đóng ngắt điện; bộ chuyển mạch điện; công tắc điện. 
 

 
(210) 4-2015-00474 (220) 08.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 1.5.1; 1.15.3
(591) Xanh
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 

Số 52 ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm, và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị điều 

chỉnh điện; tủ điện; thiết bị đóng ngắt điện; bộ chuyển mạch điện; công tắc điện. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1236 

(210) 4-2015-00475 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 24.17.5; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Hé kinh doanh Giải Mã ĐT  (VN)

Số 12, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) điện thoại di động, linh kiện điện tử, máy nghe nhạc, 

máy tính bảng. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa điện thoại di động, máy tính bảng. 
 

 
(210) 4-2015-00476 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.3.1; 7.1.24; A7.1.11; 7.3.11 
(591) Đỏ cờ, xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nhật Bản  

(VN) 

Nhà 83, lô D6, khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt cho sa-lat; nước xốt cho món trộn. 
 

Nhóm 31: Rau tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước xốt cho sa-lat, nước xốt cho món trộn, rau tươi. 
 

 
(210) 4-2015-00477 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Nhật Bản  

(VN) 

Nhà 83, lô D6, khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt cho sa-lat; nước xốt cho món trộn.  
 

Nhóm 31: Rau tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước xốt cho sa-lat, nước xốt cho món trộn, rau tươi. 
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(210) 4-2015-00478 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng cam, xám 
(731) Công ty cổ phần Nấm Ta  (VN)

13 đường số 8, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; dược thảo; trà thảo dược; chất bổ 
sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 31: Rau cỏ tươi; hạt giống; sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; cây giống; mầm hạt 
giống cho lĩnh vực thực vật học. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống có gaz; đồ uống không có cồn; 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong 
không chứa cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có chứa rau quả; 
rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn trên cơ sở được pha trộn sẵn, không có bia. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ rải phân bón và các hóa chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt 
đất; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; làm 
vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc vườn ươm cây; khám chữa bệnh cho cây. 

 

 
(210) 4-2015-00479 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Cam vàng, xám 
(731) Công ty cổ phần Nấm Ta   (VN)

13 đường số 8, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; dược thảo; trà thảo dược; chất bổ 
sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Rau cỏ tươi; hạt giống; sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; cây giống; mầm hạt 
giống cho lĩnh vực thực vật học. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống có gaz; đồ uống không có cồn; 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong 
không chứa cồn.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có chứa rau quả; 
rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn trên cơ sở được pha trộn sẵn, không có bia. 
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(210) 4-2015-00480 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ DANUSA Việt Nam  (VN)

Số 217A đường Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; gel mat xa không dùng cho mục đích y 

tế; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, kem làm trắng 
da, tinh dầu, gel mat xa khong dùng cho mục đích y tế, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người 
thon thả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ mát xa (xoa bóp); dịch vụ spa; dịch vụ chăm 
sóc da và tóc; dịch vụ vật lý trị liệu; phòng khám chữa bệnh. 

 
 

(210) 4-2015-00482 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, trắng
(731) Mitsubishi Electric Corporation  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-00483 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Mitsubishi Electric 

Corporation   (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh.  
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(210) 4-2015-00484 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.3.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng cam, xám 
(731) Công ty cổ phần OLYMPIA 

EDUCATION   (VN) 

224 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2015-00485 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Vàng cam, xám 
(731) Công ty cổ phần OLYMPIA 

EDUCATION    (VN) 

224 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2015-00486 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) JNC Corporation  (JP) 

2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy lọc để xử lý hóa chất; thiết bị xử lý hóa chất; máy gia công kim loại; máy 
sơn; máy đóng gói hàng; máy bao gói; máy chế biến thức ăn và đồ uống; máy và hệ thống 
sản xuất chất bán dẫn; máy lọc sữa; hộp chứa dùng cho máy lọc; thiết bị lọc và bộ phận 
lọc trong hộp chứa dùng cho máy lọc dùng để lọc chất lỏng trong quy trình sản xuất dầu 
mỏ, dược phẩm, hóa chất, đồ uống và mỹ phẩm; máy sản xuất nước khoáng; bộ lọc (bộ 
phận của máy móc hoặc động cơ); bộ phận của máy móc (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); thiết bị lọc và bộ phận lọc trong hộp chứa dùng cho máy lọc 
dùng để lọc các vật lạ khỏi dung dịch để cắt, chất lỏng để làm sạch sử dụng trong quy 
trình cắt và làm sạch; thiết bị lọc và bộ phận lọc trong hộp chứa dùng cho máy lọc dùng 
để lọc các vật lạ khỏi dung dịch mạ sử dụng trong quy trình mạ và hàn; thiết bị lọc và bộ 
phận lọc trong hộp chứa dùng cho máy lọc để làm sạch nước thải; thiết bị lọc và bộ phận 
lọc trong hộp chứa dùng cho máy lọc để lọc các chất lỏng khác (bộ phận của máy móc 
hoặc động cơ); lõi lọc của máy lọc; hộp chứa của máy lọc. 
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Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc khí gaz; thiết bị làm mềm 
nước; thiết bị lọc nước; máy móc để tinh lọc nước; máy móc để làm sạch nước; thiết bị lọc 
nước công nghiệp; thiết bị lọc và bộ phận lọc trong hộp chứa dùng cho máy lọc để xử lý 
nước máy hoặc nước công nghiệp sử dụng trong quy trình sản xuất nước tinh khiết (bộ phận 
của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng); thiết bị lọc và bộ phận lọc trong hộp chứa dùng 
cho máy lọc để lọc nước bể bơi, nhà tắm công cộng (bộ phận của máy móc hoặc động cơ). 

 
 

(210) 4-2015-00488 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Việt Trường Phát  (VN) 

56 đường HT31, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ tiết kiệm ga dùng cho nhà bếp; nồi hơi dùng ga; lò thiêu; lò nung; lò sưởi; 
bộ tiết kiệm chất đốt. 

 
 

(210) 4-2015-00489 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.3.5; 26.11.3; A26.11.8; A26.11.9 
(731) Lê Thị Thủy  (VN) 

28 đường 41, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví (bóp) nam, nữ; túi xách bằng da và giả da; ba-lô; cặp sách; va-li.  
 

Nhóm 25: Giày; dép; guốc; thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); cà-vạt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, guốc, thắt lưng, tất (vớ), cà vạt, ví (bóp) nam, nữ, túi xách 
bằng da và giả da, ba-lô, cặp xách, va-li. 

 
 

(210) 4-2015-00492 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(300) 2014-092738 04.11.2014 JP 
(540) 

  

(731) MORIRIN CO., LTD.  (JP) 

22-10, Honmachi 4-chome, Ichinomiya-
shi, Aichi-ken, Japan 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi dùng cho ngành dệt. 
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(210) 4-2015-00493 (220) 08.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ nâu, xanh da trời, trắng 
(731) Hộ kinh doanh quán ăn uống 

5 Sánh  (VN) 

Số 19, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-00496 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Việt Nam  (VN) 

Số 18, phố Tam Trinh, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (được ghi sẵn); xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống được 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ xúc tiến thương mại; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; mua bán máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, 
thiết bị văn phòng, nội thất, thời trang và phụ kiện, ô tô, xe máy thông qua internert. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ chuyển nhượng vốn; dịch vụ thanh toán; dịch 
vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng khoán; tất cả các dịch vụ này được cung cấp 
trực tuyến trên mạng internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 
 

(210) 4-2015-00497 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.5.1; 20.5.15; A9.9.5 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Việt Nam   (VN) 

Số 18, phố Tam Trinh, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (được ghi sẵn); xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống được. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ xúc tiến thương mại; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; mua bán máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, 
thiết bị văn phòng, nội thất, thời trang và phụ kiện, ô tô, xe máy thông qua internert.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ chuyển nhượng vốn; dịch vụ thanh toán; dịch 
vụ cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng khoán; tất cả các dịch vụ này được cung cấp 
trực tuyến trên mạng internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
 

 
(210) 4-2015-00500 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 

dựng - thương mại - dịch vụ 

Tân Đại Phát  (VN) 

112 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2015-00501 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 

dựng - thương mại - dịch vụ 

Tân Đại Phát  (VN) 

112 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2015-00502 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 

dựng - thương mại - dịch vụ 

Tân Đại Phát   (VN) 

112 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-00503 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 
sữa; bánh quy giòn. 

 

 
(210) 4-2015-00504 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.22; 25.1.25; 25.7.25; 9.1.10; 20.5.14

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hữu Nghị   (VN) 

122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 
sữa; bánh quy giòn. 

 

 
(210) 4-2015-00505 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Hồng, xanh nước biển 
(731) Hộ kinh doanh nhựa kỹ thuật 

Đại Việt   (VN) 

27/36/75/12/4/4 Bùi Tư Toàn, khu phố 5, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thụt rửa dòng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00506 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 20.5.25; 25.7.25; 1.15.21; A26.11.12 

(591) Hồng, trắng, nâu 
(731) Ngô Văn Thời  (VN) 

Thôn Dương ¤, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2015-00507 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 20.5.25; 26.1.2; 2.9.1 

(591) Tím, xanh, đỏ, vàng, xám 
(731) Ngô Văn Hoà  (VN) 

Thôn Dương ¤, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, giấy lau chùi dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-00508 (220) 09.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.5.22; 5.5.16; A5.3.15 

(591) Xanh, hồng, vàng, đỏ 
(731) Ngô Văn Hoà  (VN) 

Thôn Dương ¤, xã Phong Khê, thành 
phổ Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy, giấy lau chùi dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2015-00509 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.25; 20.5.25; 5.5.19; A5.5.21; 
25.1.25; 1.15.23; 26.1.2 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen, xám 
(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 

Thôn Dương ¤, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh; khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2015-00510 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển xây dựng Sao 

Vàng  (VN) 

Số 123 tổ 27 đường Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa kính, vách kính mặt dựng.  
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(210) 4-2015-00511 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A1.1.5; A1.1.10; A17.1.2; 25.1.6; 26.1.1

(591) Xanh lá, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Đoàn Vĩnh  (VN)

Xóm 10, thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống).  

 

 
(210) 4-2015-00513 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.21; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh nước biển đậm 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Nam Thanh Bình  

(VN) 

Số 32, đường TCH 10, khu phố 9, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện bán dẫn (điện tử); nhật ký điện tử; bút điện tử (thiết bị hiển 

thị); bảng thông báo điện tử.  
 

 
(210) 4-2015-00514 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ va 

thương mại Đông Giang  (VN) 

A02 BT8, khu đô thị Việt Hưng, phường 
Giang Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống (tự phục vụ).  

 

 
(210) 4-2015-00515 (220) 09.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2 

(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Thu Dung   (VN)

Thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, huyện Sơn 
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo lót; quần áo thời trang; quần áo trẻ em.  
 

 
(210) 4-2015-00516 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 24.17.18; 24.5.1 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu LIGHTSTAR  

(VN) 

Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, phụ kiện kèm theo cửa cuốn: trục cửa cuốn bằng kim 

loại, tay kéo bằng kim loại dùng cho cửa cuốn; cửa nhôm, cửa bằng thép chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2015-00517 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25; 1.13.1; A5.1.5; 

A1.13.10 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, đen, 

trắng, nâu, vàng, cam, đỏ, nâu đậm, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Hải Anh   (VN) 

Nhà số 14, tập thể sở địa chính nhà đất, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00520 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.13.1; 8.3.1 

(591) Trắng, xanh lam, xanh tím than 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh flan; bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); kem lạnh; trà (chè), cà 

phê. 
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(210) 4-2015-00521 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.3.1; A25.7.7; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh là cây, đen, 

vàng, da cam, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mai; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); trà (chè); cà phê; ca cao; kem lạnh; bánh ngọt. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga; nước giải khát không ga; nước uống đóng chai; nước ép 
hoa quả. 

 
 

(210) 4-2015-00522 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.3.1; A25.7.7 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh là cây, đen, 

vàng, da cam, ghi 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem (sản phẩm sữa); sữa chua; pho mat; sản phẩm sữa; sữa đậu nành. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); trà (chè); cà phê; ca cao; kem lạnh; bánh ngọt.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga; nước giảt khát không ga; nước uống đóng chai; nước ép 
hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-00523 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Định  (VN) 

17 Sương Nguyệt Ánh, phường Thắng 
Lợi, thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-00524 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Định  (VN) 

17 Sương Nguyệt Ánh, phường Thắng 
Lợi, thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-00525 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Mậu Văn Bé Hai  (VN) 

B13-44 đường Học Lạc, phường Vĩnh 
Hảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2015-00526 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Quang Đức  (VN) 

37/3 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; sữa rửa 
mặt; nước hoa; kem (mỹ phẩm) ngừa nám, mụn. 

 

 
(210) 4-2015-00527 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ BB 

Beauty Care  (VN) 

192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn, nám; mặt nạ dưỡng đa; 
sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 
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(210) 4-2015-00530 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Cam, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

xúc tiến thương mại hiệp hội 

doanh nghiệp thành phố Hồ 

Chí Minh  (VN) 

13-15-17 Trương Định, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích xúc tiến thương mại; 
quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; môi giới thương mại; bán đấu giá, bán buôn và bán 
lẻ lương thực, nông sản, lâm sản; bán buôn và bán lẻ đồ dùng gia đình. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; tư vấn đầu 
tư bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
 

(210) 4-2015-00531 (220) 09.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.10; 26.4.1; 25.5.25; 1.15.21; 

A19.13.21 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00532 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.10; A26.11.8 
(591) Trắng, ghi, nâu đỏ, đỏ mận, xanh, vàng, 

đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1250 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00533 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.10; 1.15.21; A19.13.21 

(591) Đỏ mận, trắng, vàng cam, vàng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00534 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 25.5.25; 26.4.1; 26.4.10; 1.15.21; 

A19.13.21 
(591) Xanh tím than, đen, xanh, ghi, vàng, trắng
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00535 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.10; 26.4.2; A26.11.12; 

A5.11.17 
(591) Tím, đỏ, xanh, ghi, xanh tím than, xanh 

da trời, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00536 (220) 09.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.10; 1.15.21; A19.13.21 

(591) Đỏ mận, trắng, vàng cam, vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 

Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00537 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00538 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2015-00539 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00540 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00541 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2015-00542 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

hoá dược quốc tế Tây Âu  

(VN) 

TT7 C2 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00543 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Đái Duy Ban  (VN) 

Số 17T8, phòng 904, khu đô thị Trung 
Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00544 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN  (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2015-00545 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN  (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00546 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN  (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00547 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2015-00548 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00549 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam Á  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00550 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Việt   (VN) 

Số 124 đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2015-00551 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Việt   (VN) 

Số 124 đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-00552 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.1.4; A3.1.24; A3.1.21; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần nước uống 

vận động Quang Hanh   (VN) 

Số nhà 184, tổ 8, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước chanh muối, nước tăng lực (dùng 
cho mục đích giải khát).  

 
 

(210) 4-2015-00553 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội  (VN) 

Số 37, nhà A, ngõ 109, đường Trường 
Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-00555 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1257 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00556 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.15.21; A5.11.13; A5.1.8; A5.1.16 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Măng Tây Hòa Thạnh  (VN) 

Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Măng tây và rau, củ quả chế biến.  
 

Nhóm 31: Măng tây và rau, củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán măng tây và rau, củ quả.  
 

Nhóm 44: Trồng măng tây và rau, củ quả.  
 

 
(210) 4-2015-00557 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Ngọc ý  (VN) 

68 Xóm Đất, phường 08, quận 11,  thành 
phố Hồ Chí Minh  
 

 
(511)   Nhóm 44: Nhà thuốc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2015-00558 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.15.1; 
25.5.25 

(591) Đen, xanh lá cây, vàng cam 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 

Phúc  (VN) 

395 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-00559 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.3.1; A5.5.22; 5.5.19; A5.3.13; 

A5.1.16; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam 

(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh nhà Gia Hòa  (VN) 

20 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê; dịch vụ mua bán bất động sản (nhà ở, căn hộ 

chung cư, trung tâm thương mại); kinh doanh bất động sàn; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ xây dựng khu công 

nghiệp, khu đô thị, khu dân cư; dịch vụ san lấp mặt bằng; giám sát công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-00560 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.8; A5.1.16; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, cam đậm, cam nhạt 

(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh nhà Gia Hòa  (VN) 

20 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê; dịch vụ mua bán bất động sản (nhà ở, căn hộ 

chung cư, trung tâm thương mại); kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-00561 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.7.25; 25.5.3 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh nhà Gia Hòa  (VN) 

20 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê; dịch vụ mua bán bất động sản (nhà ở, căn hộ 
chung cư, trung tâm thương mại); kinh doanh bất động sản; môi giới bất sản; quản lý bất 
động sản, dịch vụ định giá bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp, dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình, dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng, dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-00562 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.23 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH xây dựng kinh 

doanh phát triển nhà dịch vụ 

Ngọc Đức  (VN) 

71/3/36 Chế Lan Viên, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo nghề (lái xe); dịch vụ giáo dục thể thao và 

giải trí; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn. 
 

 
(210) 4-2015-00563 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 

Thôn Nai Chiều, xã Thụy Dương, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm giang. 

 

 
(210) 4-2015-00564 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công Hiến Tường  (VN) 

414 chung cư Ngô Quyền, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị bột ngọt (mì chính). 
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(210) 4-2015-00565 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 7.1.24; A18.1.8; 18.1.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty Khải Hoàn (TNHH)  

(VN) 

Số 386 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 39: Taxi tải, dịch vụ chuyển nhà, văn phòng trọn gói, dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2015-00568 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.17; A26.4.24 

(731) Nguyễn Thùy Trang   (VN)

92 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng 
và trang trí.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bao gồm đại lý internet, cung cấp các dịch vụ truy cập 
internet cho khách hàng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là câu lạc bộ bi-a, trò chơi điện tử; tổ chức các hoạt động 
thể thao, văn hóa cụ thể là các buổi trình diễn, biểu diễn, các cuộc thi đấu thể thao; dịch 
vụ sáng tác nhạc.  

 

(210) 4-2015-00569 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.3.1; A3.3.24; 1.15.5; 26.1.2 

(591) Đỏ, đen, hồng, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Thùy Trang   (VN)

92 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng 
và trang trí.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bao gồm đại lý internet, cung cấp các dịch vụ truy cập 
internet cho khách hàng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là câu lạc bộ bi-a, trò chơi điện tử; tổ chức các hoạt động 
thể thao, văn hóa cụ thể là các buổi trình diễn, biểu diễn, các cuộc thi đấu thể thao; dịch 
vụ sáng tác nhạc.  
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(210) 4-2015-00570 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.6; A3.1.24; 3.4.18 
(591) Đen, trắng, xám, nâu, xanh nhạt, xanh 

đậm, vàng, đỏ, tím, hồng, xanh lá cây, da 
cam 

(731) Trần Thanh Phi  (VN) 

Lầu 17, REE Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trực tuyến; chương trình trò chơi trên máy vi 
tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy tính và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy 
vi tính; đĩa dùng cho trò chơi điện tử; sách điện tử cho phép tải xuống. 

 

Nhóm 16: Sách dành cho trẻ em; sách; thiệp chúc mừng giáng sinh; sách tô màu; giấy gói 
quà; thiệp chúc mừng. 

 

 
(210) 4-2015-00572 (220) 09.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; 26.4.9; 8.7.11;  

(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh cốm, cam, 
đen, vàng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5 ngách 122/41, ngõ 122 đường Láng, 
Thịnh Quang, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật.  

 

 
(210) 4-2015-00573 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Đỗ Hải Lê  (VN) 

Căn 9 - D4 khu tập thể Giảng Võ, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, bơ, sữa, hoá mỹ phẩm, 
máy sấy, dao cạo râu, máy pha café, máy làm bánh kem, máy chăm sóc da, máy đo sức 
khoẻ, tivi, tủ lạnh, đầu đĩa, nồi cơm điện, bình đun nước, bếp điện: máy tính, điện thoại, 
máy tính bảng.  
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(210) 4-2015-00574 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.2.7; 24.15.1; A24.15.7; 26.13.25 

(591) Vàng, trắng 

(731) Đỗ Hải Lê  (VN) 

Căn 9 - D4 khu tập thể Giảng Võ, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và các phụ kiện 

của chúng.  
 

 
(210) 4-2015-00575 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 8.7.11; 3.7.3; ; 25.5.25; 26.4.1; 26.4.9; 

A5.3.13 

(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh cốm, cam, 

đen, vàng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngách 122/41, ngõ 122 Láng, 

Thịnh Quang, Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 

y, chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 

lượng dành cho động vật. 
 

 
(210) 4-2015-00576 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Hàng Nhập 

Khẩu Châu Âu  (VN) 

30B7 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 21: Chảo không dùng điện; xoong nồi. 
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(210) 4-2015-00577 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.1.16; A5.1.7; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, tím, da cam 
(731) Lương Đình Châu  (VN) 

58/75 Lê Thanh Nghị, phường Phạm 
Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Rau; củ; quả tươi. 
 

 
(210) 4-2015-00578 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) T.J. Smith and Nephew Limited  

(GB) 

PO Box 81, 101, Hessle Road, Hull, 
HU3 2BN, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng dùng để băng bó; băng dính dùng để băng bó; băng dính dùng cho mục 
đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00581 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phần 

mềm quản lý DMS  (VN) 

18 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2015-00582 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phần 

mềm quản lý DMS   (VN) 

18 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2015-00584 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu bao bì Hoàng Đăng  (VN) 

166/1/9G1 Lưu Hữu Phước, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy; bao bì nhựa; giấy bìa các tông.  
 
 

(210) 4-2015-00585 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.1.9; 9.1.10; 25.1.25 
(591) Vàng, đen 
(731) Lê Thị Thiên Thanh  (VN) 

369 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, dây lưng, cà vạt, mũ nón, túi xách.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; thiết kế quần áo, tạo mốt thời trang.  
 
 

(210) 4-2015-00587 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.17.11; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ cà phê Trọng Thủy 

Roma  (VN) 

39 đường 368, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê sữa, hương liệu cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà 
phê.  
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(210) 4-2015-00588 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE  (VN) 

Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  

 

 
(210) 4-2015-00589 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE  (VN) 

Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

 
(210) 4-2015-00590 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 

184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

 
(210) 4-2015-00591 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi   (VN) 

184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

 
(210) 4-2015-00592 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Mai Văn Diện  (VN) 

310/8 ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mái che bằng vải bạt, mái che bằng vật liệu tổng hợp, mái che bằng 
vải dệt, mái hiện di động bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-00593 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Nước mắm các loại.  
 

 
(210) 4-2015-00594 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00595 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-00596 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) AB Electrolux  (SE) 

S:t Goransgatan 143 - Se - 105 45 
Stockholm - Sweden 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt dùng cho giặt giũ. 
 

Nhóm 11: Thiết bị sấy khô dạng xoay đảo dùng cho giặt giũ.  
 

 
(210) 4-2015-00597 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) LG ELECTRONICS INC.  (KR)

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện; tủ lạnh làm lạnh đá dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị 

sấy khô; đồ giặt là dùng điện; thiết bị khử trùng không khí; máy điều hòa không khí; máy 
giữ độ ẩm; máy hút ẩm dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị nấu nướng dùng điện; thiết 
bị lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị lọc không khí; thiết bị thông gió dùng 
điện; đèn điốt phát sáng (thiết bị chiếu sáng); thiết bị nấu nướng dùng ga; lò nướng dùng 
điện; lò nướng dùng sóng ánh sáng; lò vi sóng; bếp ga âm. 

 
 

(210) 4-2015-00598 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as 

TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô; thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 
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(210) 4-2015-00599 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) JAPAN FOOD CULTURE PTE. LTD.  

(SG) 

137 Telok Ayer Street #05-07 Singapore 
068602 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ chủ yếu món mì udon (món mì kiểu Nhật Bản) 
và phục vụ món Tem-pu-ra (món ăn kiểu Nhật Bản); nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống phục vụ thức ăn mang về; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực cung cấp 
thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2015-00600 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vải nhám Hồ Phát (VN) 

1164A Nguyễn Văn Quá, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải nhám, giấy  nhám, keo dán. 
 
 

(210) 4-2015-00601 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.3.23; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thế Giới 

Mốt Thời Trang  (VN) 

11/29 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 
 
 

(210) 4-2015-00602 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Tím nhạt, vàng, cam, đỏ 
(731) Nguyễn Kim Tiến  (VN) 

Số nhà 56, tập thể Nhạc vũ kịch Việt 
Nam, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2015-00603 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 26.5.1; 24.1.1; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, xanh da trời đậm, vàng nhạt, 

ghi 
(731) Công ty TNHH Xemax  (VN)

Xóm 2, xã Nghi Phương, huyện Nghi 
Lộc, tỉnh Nghệ An  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy; xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2015-00604 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

   

  
(731) Cao Kim Trọng  (VN) 

Số 106 phố Hàng Trống, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý; nữ trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ môi giới bất 
động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-00605 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế Alpha  (VN) 

Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất của thịt; dầu có thể ăn được; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây; sản phẩm sữa; trái cây được bảo quản.  

 

Nhóm 30: Đồ gia vị; nước xốt thịt; tương; xốt [gia vị]; bánh kẹo; bánh mỳ.  
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống khai vị, không có cồn; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; bia.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm, cụ thể là: sữa, sản phẩm sữa, dầu có thể ăn được, nước mắm, chiết 
xuất của thịt, trái cây được bảo quản, rau quả đã được bảo quản, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây, thịt, bánh kẹo, sôcôla, đồ gia vị, nước xốt thịt, tương, xốt [gia vị], thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, cà phê, trà (chè), bánh kẹo, bánh mỳ, bánh trứng, đồ uống 
có cồn và không cồn, nước uống có ga, đồ uống khai vị, đồ uống làm từ nước ép trái cây, 
nước, bia, đồ uống được chưng cất, rượu.  

 

 
(210) 4-2015-00606 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC  (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00607 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC   (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00608 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC   (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-00609 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC   (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00610 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC   (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00611 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC   (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00612 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC    (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-00613 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC   (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00614 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC    (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00615 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

HTC   (VN) 

Số 81/7 ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00616 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(731) YFENG GROUP LIMITED  (HK)

Flat/Rm B, 8/F Chong Ming bldg, 72 
Cheung Sha Wan rd, Kl, Hong kong 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng; kính râm; dây xích deo của kính mắt; thấu kính 
hiệu chỉnh [quang học]; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; bao 
kinh đeo mắt; hộp dựng kính áp tròng.  
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(210) 4-2015-00617 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần Duy Anh  (VN)

Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-00618 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần Duy Anh  (VN)

Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  
 

 
(210) 4-2015-00619 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-00621 (220) 09.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.9.24; 5.7.13 

(591) Xanh nõn chuối, trắng 
(731) Trần Ngọc Tuyền  (VN) 

11 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; hoa quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau tươi, hoa quả tươi; xuất nhập khẩu rau tươi, hoa quả tươi.  
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(210) 4-2015-00622 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Hồng Vĩnh Hào  (VN) 

114/7 Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2015-00624 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế ngồi; bàn; bàn trang điểm; tủ đựng quần áo; tủ đựng; tủ nhiều ngăn; giá kệ 

để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; kệ; két nhựa; rổ, giỏ, sọt (không bằng kim loại); giá 
sách (đồ đạc); giá nhiều ngăn để chai lọ; giá đỡ dạng ngăn để đồ đạc; giá để đồ đạc; 
khung ảnh; nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng; móc áo; tấm nâng hàng 
để chuyên chở, không bằng kim loại; cửa cho đồ đạc; tay nắm cửa, không bằng kim loại; 
giường ngủ; hộp bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Rổ, giỏ dùng cho gia đình; xô, gầu, thùng; chai lọ; lọ đựng gia vị; đồ chứa 
đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đồ ăn 
ngoài trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia đình, tách, chén, cốc; ca; bình, hũ; 
chậu giặt; chậu để chứa đựng; chậu hoa; thùng rác; cái kẹp phơi quần áo; thớt để cắt dùng 
cho nhà bếp; dụng cụ hốt rác; chổi; bàn chải; lồng bàn; dụng cụ nhà bếp.  

 
 

(210) 4-2015-00625 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Am Vi  (VN) 

Lô B14-3,4 đường N13, khu công nghiệp 
Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-00626 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Am Vi  (VN) 

Lô B14-3,4 đường N13, khu công nghiệp 
Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-00627 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Am Vi  (VN) 

Lô B14-3,4 đường N13, khu công nghiệp 
Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-00628 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Am Vi  (VN) 

Lô B14-3,4 đường N13, khu công nghiệp 
Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-00629 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Am Vi  (VN) 

Lô B14-3,4 đường N13, khu công nghiệp 
Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2015-00630 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vinh 

Phát  (VN) 

Phòng 608 cao ốc số 7/1 Thành Thái, 

phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-00631 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(731) Tiger Brand Cheng Tung 

Industrial Co., Ltd.   (TW) 

No.5, Lising 3rd Rd., Wujie Township, 

Yilan County 268, Taiwan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm ăn liền; cháo ăn liền; mì ăn liền; gia vị dùng cho mì ăn liền; bún gạo và 

bánh phở khô ăn liền; miến ăn liền được làm từ bột đậu; bánh phở khô và bún gạo; mì sợi 

nhỏ; miến được làm từ bột đậu; mì sợi. 
 

 
(210) 4-2015-00632 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(731) Tiger Brand Cheng Tung 

Industrial Co., Ltd.  (TW) 

No.5, Lising 3rd Rd., Wujie Township, 

Yilan County 268, Taiwan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm ăn liền; cháo ăn liền; mì ăn liền; gia vị dùng cho mì ăn liền; bún gạo và 

bánh phở khô ăn liền; miến ăn liền được làm từ bột đậu; bánh phở khô và bún gạo; mì sợi 

nhỏ; miến được làm từ bột đậu; mì sợi. 
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(210) 4-2015-00633 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH kinh doanh thiết 

bị HORECA Thăng Long  (VN) 

Số 38, phố Hoàng Ngân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-00634 (220) 09.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.3.1; 3.7.17; 2.1.22; 11.3.14; 8.1.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, cam, 
đỏ, hồng, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần phát triển 

Vườn Xanh  (VN) 

45 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-00636 (220) 09.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 15.7.1; A26.11.8; A26.11.9; 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Nguyễn Văn Tấn   (VN) 

207 ấp II, xã Tân Thành B, huyện Tân 
Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 07: Sản phẩm cơ khí nông nghiệp (giàn sới đất). 
 

 
(210) 4-2015-00637 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Xanh thẫm, trắng 
(731) E-MART Inc.  (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim 
loại dùng cho đường sắt; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; vật dụng 
nhỏ làm bằng sắt, cụ thể là quả bóng, then chốt cửa, nắp chai lọ; vật dụng nhỏ bằng ngũ 
kim cụ thể là nắp chai lọ, khóa cài, móc bằng kim loại cho giá treo quần áo, và móc dùng 
cho ngói đá đen (đồ ngũ kim); ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt an toàn; quặng kim 
loại; cái móc (đồ ngũ kim); nút bịt chai lọ băng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại 
(hộp rỗng); chìa khóa bằng kim loại; khóa bằng kim loại cho túi xách; khóa bằng kim loại 
dùng cho xe đạp; móc leo (móc sắt dùng để leo núi); cọc móc buộc lều bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-00638 (220) 09.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.4.1
(591) Xanh thẫm, trắng
(731) E-MART Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là, thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực 

thiên văn học; thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, 
đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, chuyển đổi, tích trữ, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết 
bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; các 
cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và 
máy điện toán; thiết bị dập lửa; cân; pin (ắc qui) khô; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; cầu 
dao điện; bộ thích ứng phích cắm; dây cáp để mồi khởi động; bộ sạc có thể mang đi được; 
cáp USB; máy điện thoại; máy diệt côn trùng bằng sóng siêu âm; thiết bị lưu trữ dự liệu 
trống (không có dữ liệu) USB; ổ đĩa cứng HDD, bàn phím máy vi tính; chuột máy vi tính, 
dây và dây cáp điện; đầu đọc thẻ điện tử; miếng đệm di chuột máy vi tính; loa dùng cho 
máy vi tính; thiết bị điều khiển từ xa của tivi; tai nghe; kính râm; kính đeo mắt (quang 
học); gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt dùng khi bơi; mũ bảo hiểm; vật dụng nút lỗ tai; 
ống thở của người lặn; mũ bảo hiểm để đi xe đạp; hộp đựng điện thoại thông minh; hộp 
chống thấm nước dùng cho điện thoại thông minh; găng tay bảo hộ; thiết bị đếm bước 
chân. 

 

 
(210) 4-2015-00639 (220) 09.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.4.1
(591) Xanh thẫm, trắng
(731) E-MART Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 
Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và hàng hoá làm bằng các vật liệu này, cụ thể là túi làm bằng 

giấy, hộp làm bằng giấy; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp (được in); văn phòng 

phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ 

sỹ, cụ thể là vật liệu vẽ, tập giấy vẽ, dụng cụ vẽ; bút lông để vẽ, máy đánh chữ và đồ dùng 

văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không phải 

máy móc cho mục đích này); vật liệu bằng chất dẻo (màng mỏng bằng chất dẻo) để đóng 

gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in và sổ in; bản in đúc; bản kẽm để in; yếm 

dãi của trẻ em bằng giấy; mẫu thêu; con lăn của thợ sơn nhà; xuất bản phẩm dạng in; vải 

can; bìa bọc hộ chiếu; hộp đựng hộ chiếu; khăn giấy được làm ẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00640 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.1 

(591) Xanh lá cây thẫm, trắng 

(731) E-Mart Inc.   (KR) 

377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, 

Korea 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và dải; khuy, khuy bấm, khuy móc, 

kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; râu giả; băng quấn tay (phụ kiện may mặc); cái độn 

áo nịt ngực; cái đệm vai dùng cho trang phục; ghim kẹp quần dùng cho người đi xe đạp; 

khung để mạng vá; miếng dán nhiệt để trang trí đồ vải (phụ kiện may mặc); tóc giả; ria 

mép giả; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; vật dụng uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; giấy 

dùng để uốn tóc; phần tóc nối thêm; đồ trang trí tóc; đồ trang trí cho giày (không bằng 

kim loại quí); vật trang trí dùng cho quần áo; hạt cườm không dùng để làm đồ trang sức; 

cặp tóc; băng buộc tóc; ghim cài (phụ kiện của trang phục); chuỗi hạt (không bằng kim 

loại quí, phụ kiện may mặc); cái vòng (không bằng kim loại quí, phụ kiện may mặc). 
 

 
(210) 4-2015-00641 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.7.5; 25.5.25 

(591) Trắng, nâu, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH Ngân Đại Sơn  

(VN) 

Khu 5, ấp Hòa Bình, đường Quốc Chí, xã 

Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công chế biến gỗ. 
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(210) 4-2015-00643 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00644 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00645 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00646 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-00647 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00648 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00649 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00650 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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210) 4-2015-00651 (220) 09.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.7.7 
(591) Vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần dệt may 

Hồng Hải   (VN) 

Xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; ruột gối; giường; đồ đạc trong nhà; mành che cửa sổ trong nhà bằng vải 
dệt.  

 

Nhóm 24: Chăn bông; màn tuyn; ga trải giường; rèm cửa và cửa sổ; khăn tắm bằng vải; 
khăn trải bàn [không bằng giấy].  

 
 

(210) 4-2015-00652 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.4.2 
(731) Nguyễn Minh Tuân  (VN) 

Phòng 1402 nhà CT2 KĐT Mới Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2015-00653 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

mỹ phẩm Gia Long  (VN) 

167/16 đường số 8, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-00654 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Duy Thương  

(VN) 

Số 94 Hồ Xuân Hương, phường Khuê 
Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-00655 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 24.5.1; A26.11.8; 26.1.11; 26.4.3

(591) Đỏ, xanh dương 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn   (VN) 

927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng: huy động vốn dưới hình thức tiền gửi, cho vay, chiết khấu 

thương phiếu, trải phiếu các dịch vụ nằm trong nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-00658 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2015-00659 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2015-00660 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 

huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2015-00661 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.11.5 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Trang Linh Chi  (VN) 

Số 555, tổ 7, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, 
huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-00662 (220) 12.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.7.1; 25.1.6; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH D&T Coffee  (VN)

303 Hoàng Diệu, phuờng Thống Nhất, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-00663 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, ghi sáng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghiệp Trường An Việt  

(VN) 

B9/164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe ô tô và phụ tùng dành cho xe tải, xe mỏ, máy xúc.  
 

 
(210) 4-2015-00664 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.13.25; 26.4.4 
(591) Trắng, ghi, xanh lá cây, xanh dương, vàng
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghiệp Trường An Việt  

(VN) 

B9/164 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe ô tô và phụ tùng dành cho xe tải, xe mỏ, máy xúc.  
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(210) 4-2015-00665 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.5.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sunny  

(VN) 

80/42 Trần Quang Diệu, phường 14, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Các sản phẩm giấy vệ sinh cuộn lớn, nhỏ, khăn lau tay bằng giấy, khăn giấy.  
 

 
(210) 4-2015-00666 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH Powertools 

Việt Nam   (VN) 

Số 24, ngõ 2, phố Giảng Võ, phường Cát 

Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ và máy móc chạy bằng điện 

năng và phụ kiện, cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy 

cưa, máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của 

máy), đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu cặp của máy khoan 

(bộ phận của máy), máy nổ, máy bơm, máy phát điện, máy nén khí. 
 

 
(210) 4-2015-00667 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quốc tế Create 

Medic Việt Nam  (VN) 

Tầng 7, Saigon Paragon, số 3 Nguyễn 

Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống thông đường tiểu; ống y tế với bóng hoặc ống 

thông.  
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(210) 4-2015-00668 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm, 
ghi, trắng 

(731) DSG International Limited  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 
miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 
kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 
một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 
nước thơm dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00669 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng, hồng đậm, hồng, xanh da trời, 

xanh nước biển, xanh nước biển đậm ghi, 
trắng 

(731) DSG International Limited  

(VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã dùng một lần không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; quần tã dùng một lần 
không bằng vải dệt dùng cho trẻ sơ sinh; miếng đệm lót cho người lớn không tự kiềm chế; 
miếng đệm lót bên dưới cho người không tự kiềm chế; quần co dãn cho người không tự 
kiềm chế; quần thấm hút được dùng cho người không tự kiềm chế; quần vệ sinh; tã dùng 
một lần không bằng vải dệt; quần tã dùng một lần không bằng vải dệt; khăn giấy ướt tẩm 
nước thơm dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00670 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON    (US)

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-00671 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON    (US)

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-00672 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-00673 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.4.24; 25.5.25; 3.7.17; 
26.3.23 

(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thành Đạt  

(VN) 

654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; vôi; đá; gạch; cát.  

 

 
(210) 4-2015-00674 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 4.3.3; A25.7.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH KASOTO Nhật 

Bản  (VN) 

506/72 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2015-00675 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Kasoto Nhật 

Bản  (VN) 

506/72 Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2015-00676 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A25.7.5; A3.13.4; 3.13.5; 
A3.13.24; 4.2.20 

(591) Xanh lá, xanh lam, xanh dương, đỏ, đen, 
tím, vàng nhạt, vàng đậm 

(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục IQToys VN  (VN) 

Tầng trệt Kios số 49, cao ốc Khánh Hội 
1, số 360C Bến Vân Đồn, phường 01, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; ghế ngồi; giá sách; đồ đạc dùng 
trong trường học; giá đồ đạc; ngăn đựng đồ đạc; ghế cao cho trẻ em và bàn, tất cả thuộc 
nhóm này. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày - giới thiệu để mua bán các sản phẩm: đồ 
chơi, mô hình đồ chơi, bàn ghế, giá kệ, tủ đựng, đồ đạc trong trường học. 

 

 
(210) 4-2015-00677 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24; 4.2.20; 
26.1.2; A25.7.5 

(591) Xanh lá, xanh lam, đỏ, đen, vàng nhạt, 
vàng xậm 

(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục IQToys VN   (VN) 

Tầng trệt Kios số 49, cao ốc Khánh Hội 
1, số 360C Bến Vân Đồn, phường 01, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; ghế ngồi; giá sách; đồ đạc dùng 
trong trường học; giá đồ đạc; ngăn đựng đồ đạc; ghế cao cho trẻ em và bàn, tất cả thuộc 
nhóm này.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình đồ chơi.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày - giới thiệu để mua bán các sản phẩm: đồ 
chơi, mô hình đồ chơi, bàn ghế, giá kệ, tủ đựng, đồ đạc trong trường học. 

 

 
(210) 4-2015-00678 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.13.4; 3.13.5; A3.13.24; 4.2.20; 
26.1.2; A25.7.5 

(591) Xanh lá, xanh lam, xanh dương, đỏ, đen, 
tím, vàng nhạt, vàng xậm 

(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục IQToys VN   (VN) 

Tầng trệt Kios số 49, cao ốc Khánh Hội 
1, số 360C Bến Vân Đồn, phường 01, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Tủ đựng quần áo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; ghế ngồi; giá sách; đồ đạc dùng 
trong trường học; giá đồ đạc; ngăn đựng đồ đạc; ghế cao cho trẻ em và bàn, tất cả thuộc 
nhóm này.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình đồ chơi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày - giới thiệu để mua bán các sản phẩm: đồ 
chơi, mô hình đồ chơi, bàn ghế, giá kệ, tủ đựng, đồ đạc trong trường học. 

 

 
(210) 4-2015-00679 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty TNHH Phòng Ăn  (VN)

54/1 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi cửa hàng ăn uống (do cửa hàng tự cung cấp và thực hiện).  
 

(210) 4-2015-00681 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A19.7.16; 5.7.3; 5.3.20; 7.1.6; 26.1.1; 
25.5.5 

(731) Đỗ Văn Quân  (VN) 

Xóm 15, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu vôtca, rượu mạnh, đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống 
có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-00682 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.16 
(731) Đỗ Văn Quân   (VN) 

Xóm 15, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu vôtca rượu mạnh, đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống 
có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-00683 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 19.9.1; A19.9.2 
(731) Đỗ Văn Quân   (VN) 

Xóm 15, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu vôtca, rượu mạnh, đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống 

có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2015-00686 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.5.3; 26.7.25; 26.4.10; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu nhạt 
(731) Nguyễn Hữu Thiện  (VN) 

572B/15 Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm ngành in; bản tin; tập san chuyên ngành. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; makerting; tổ chức triển lãm cho mục đích quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo chuyên đề; tổ chức hội nghị; đào tạo. 
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(210) 4-2015-00687 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.4.1; 26.4.7; 25.5.3 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần Đô Việt  (VN)

572B/15 Trần Hưng Đạo, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Mô nuôi cấy sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  
 

Nhóm 05: Môi trường để nuôi cấy vi khuẩn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị phòng y tế, thiết bị đo lường.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị phòng y tế, thiết bị đo lường.  
 

 
(210) 4-2015-00689 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

Hưng Việt  (VN) 

Số nhà 34, phố Đại Cồ Việt, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển cứu thương. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; các dịch vụ xét nghiệm y tế; tư vấn về sử dụng thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-00690 (220) 12.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Phạm Thị Đan Thanh  (VN)

Xóm 4, Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Hàng gốm sứ các loại gồm: ấm chén, bát, đĩa, bình hoa, chậu hoa. 
 

 
(210) 4-2015-00691 (220) 12.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Phạm Thị Đan Thanh   (VN)

Xóm 4, Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Hàng gốm sứ các loại gồm: ấm chén, bát, đĩa, bình hoa, chậu hoa. 
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(210) 4-2015-00692 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Phạm Thị Đan Thanh   (VN)

Xóm 4, Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Hàng gốm sứ các loại gồm: ấm chén, bát, đĩa, bình hoa, chậu hoa. 
 

 
(210) 4-2015-00693 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Phạm Thị Đan Thanh   (VN)

Xóm 4, Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Hàng gốm sứ các loại gồm: ấm chén, bát, đĩa, bình hoa, chậu hoa. 
 

 
(210) 4-2015-00694 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Phan Văn Long  (VN) 

108/25B Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối; túi ngủ dùng cho cắm trại. 
 

Nhóm 24: Chăn du lịch [chăn cuộn]; chăn du lịch [quấn thành cuộn]; túi ngủ [dạng tấm 
phủ]; túi ngủ [chăn phủ]. 

 

 
(210) 4-2015-00695 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Phan Văn Long   (VN) 

108/25B Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Gối; túi ngủ dùng cho cắm trại.  
 

Nhóm 24: Chăn du lịch [chăn cuộn]; chăn du lịch [quấn thành cuộn]; túi ngủ [dạng tấm 
phủ]; túi ngủ [chăn phủ]. 
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(210) 4-2015-00696 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Phan Văn Long   (VN) 

108/25B Trần Quang Diệu, phường 14, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 20: Gối; túi ngủ dùng cho cắm trại.  

 
Nhóm 22: Võng; lều (mang đi được); lều trại (mang đi được).  

 

Nhóm 24: Chăn du lịch [chăn cuộn]; chăn du lịch [quấn thành cuộn]; túi ngủ [dạng tấm 
phủ]; túi ngủ [chăn phủ]. 

 

 
(210) 4-2015-00697 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm & 

thương mại OrientNutri  (VN) 

Số 01, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-00698 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ CATA   (VN) 

129/25/1 liên khu 5-6, khu phố 1, 

phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng điện; thiết bị lọc nước không dùng điện; bếp ga; thiết bị 

để chiếu sáng dùng cho gia đình; thiết bị sưởi nóng dùng cho gia đình; thiết bị nấu nướng 
dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị làm khô bằng điện dùng cho gia đình; 

thiết bị làm nước nóng, thiết bị làm lạnh; máy làm lạnh; máy hút ẩm; quạt điện dùng cho 
gia đình. 
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(210) 4-2015-00699 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ CATA   (VN) 

129/25/1 liên khu 5-6, khu phố 1, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu hoá chất, vật liệu xây dựng, sắt 

thép, sách, văn hoá phẩm, băng video- đài cát sét (cassette), đĩa nhạc, đồ dùng gia đình, 
kim khí điện máy, bách hoá, mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc, đồ điện, điện tử, lương 
thực thực phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng nông lâm thuỷ hải sản, thủ công mỹ nghệ, 
phân bón, xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em, dịch vụ quảng cáo cho mục đích phân phối 
sản phẩm, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá, 
dịch vụ cung cấp giải pháp thương mại điện tử trong lĩnh vực tin học trên mạng internet, 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet, dịch vụ cung cấp thông tin thương mại. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với mục đích hỗ trợ việc bán hàng. 

 
 

(210) 4-2015-00700 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Yên Viên  (VN) 

Số 636 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: dây, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao.  
 

Nhóm 19: Gạch nung.  
 
 

(210) 4-2015-00701 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Yên Viên    (VN) 

Số 636 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: dây, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao.  
 

Nhóm 19: Gạch nung.  
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(210) 4-2015-00702 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Yên Viên    (VN) 

Số 636 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: dây, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao.  
 

Nhóm 19: Gạch nung.  
 

 
(210) 4-2015-00703 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Yên Viên    (VN) 

Số 636 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: dây, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao.  
 

Nhóm 19: Gạch nung.  
 

 
(210) 4-2015-00704 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Yên Viên    (VN) 

Số 636 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: dây, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao.  
 

Nhóm 19: Gạch nung.  
 

 
(210) 4-2015-00705 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Yên Viên    (VN) 

Số 636 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: dây, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao.  
 

Nhóm 19: Gạch nung.  
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(210) 4-2015-00706 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dây và Cáp điện 

Yên Viên    (VN) 

Số 636 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: dây, cáp điện, tủ điện, bảng điện, cầu chì, cầu dao.  
 

Nhóm 19: Gạch nung.  
 

 
(210) 4-2015-00707 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú   (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 
 

 
(210) 4-2015-00708 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú   (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 
 
 

(210) 4-2015-00709 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.2 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thuận Phú   (VN) 

139 đường số 23, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 
 

 
(210) 4-2015-00711 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SO LA Thiên  (VN)

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống, cụ thể: rượu và nước giải khát có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-00712 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SO LA Thiên  (VN)

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống, cụ thể: rượu và nước giải khát có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-00713 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.7.25; A5.11.5; A25.3.3; 
A26.11.7 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tôm  (VN) 

G33/87 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt điều rang muối, hạt điều đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-00715 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hiển na  

(VN) 

Khu phố Phú Thượng, thị trấn Lập 
Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức.   
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1298 

(210) 4-2015-00716 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần SAVINA  (VN)

356 quốc lộ 1A, KP9, thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức, thành phố Long An  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy. 
 
 

(210) 4-2015-00719 (220) 12.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.3.25; 21.1.25 

(591) Đỏ, đen, trắng, hồng, xanh, nâu, tím, 
vàng, vàng nhạt 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim 

Hoa  (VN) 

Khu Hưng Hòa, phường Cộng Hoà, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, thạch hoa quả, thạch dừa.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga đóng chai, nước hoa quả, nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán thạch rau câu, thạch dừa, thạch hoa quả, bánh, kẹo, cà phê, thuốc lá, 
kem lạnh các loại, đồ uống, bia, rượu, nước hoa quả ép, đồ ăn được chế biến sẵn.  

 

 
(210) 4-2015-00722 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Tím, đen, ghi, đỏ, xanh dương, xanh 

dương nhạt, tím nhạt 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
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(210) 4-2015-00723 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.25; 3.13.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Tím nhạt, đen, vàng, vàng cam, hồng 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00724 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dược liệu & 

Vật tư  Y tế Hải Phòng   (VN) 

Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00725 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược liệu & 

Vật tư Y tế Hải Phòng  (VN) 

Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00726 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A19.13.21; A11.3.2; A26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

nước biển, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN  (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 

15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-00727 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A19.13.21; A26.11.8; A11.3.2 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

nước biển, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN  (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 

15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 

gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 

nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 

giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 

tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-00728 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A25.7.21; 26.4.2; 3.1.14; A3.1.24 
(591) Xanh cốm, vàng, xanh lá, trắng, vàng 

cam, nâu, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đông nam 

dược Trường Sơn  (VN) 

43/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió, dầu nóng xoa bóp, dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-00730 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị máy 

Mạnh Đạt  (VN) 

Số 61, ngõ 337, phố Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa nhà bếp bằng inox; thiết bị và máy làm lạnh; lò nướng bánh mì; hệ 

thống và thiết bị nấu nướng; tủ lạnh. 
 

Nhóm 20: Đồ dùng bằng inox: bàn, ghế, tủ, giá để đồ đạc bằng inox. 
 
 

(210) 4-2015-00731 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Huyền Linh  (VN) 

Số nhà 71B, tổ 7, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, son, 

phấn. 
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(210) 4-2015-00732 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

truyền thông Thời Gian  (VN) 

Tầng 1, tòa nhà Central Office Bulding, 
số 208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc viên làm thon người; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chất bổ sung ăn 

kiêng từ nấm men; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chất bổ sung dinh dưỡng; muối để tắm 
khoáng. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): thuốc viên làm thon người, chế phẩm y tế làm thon nhỏ 
người, chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men, thuốc bổ [thuốc, dược phẩm], chất bổ sung 
dinh dưỡng, muối để tắm khoáng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày sản phẩm; quảng 
cáo; nghiên cứu thị trường. 

 
 

(210) 4-2015-00733 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần hóa thực 

phẩm Đông Dương  (VN) 

Số 21 - LK 11A khu đô thị Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; trà; hương liệu dùng cho thực phẩm; bánh pía. 
 

Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát không dùng cho mục đích y tế); nước tăng lực có 
ga (nước giải khát giàu năng lượng có ga, không dùng cho mục đích y tế); nước ngọt có 
ga; đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai; bia. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, cà phê, trà, 
hương liệu dùng cho thực phẩm, bánh pía, nước tăng lực (nước giải khát không dùng cho 
mục đích y tế), nước tăng lực có ga (nước giải khát giàu năng lượng có ga, không dùng 
cho mục đích y tế), nước ngọt có ga, đồ uống không có cồn, nước uống đóng chai, bia, 
rượu, đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2015-00734 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 26.11.3; 
A26.11.12 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sách Panda  (VN)

Số 24B xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Phát hành sách. 

 

 
(210) 4-2015-00735 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH E-TRANS Hà Nội  

(VN) 

83/518 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2015-00736 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH E-TRANS Hà Nội  

(VN) 

83/518 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện (không bao gồm gương xe máy và gương xe đạp điện). 

 

 
(210) 4-2015-00737 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.1; 18.1.21 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong   (VN) 

Số 68 tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và 

phụ tùng của chúng. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: xe cộ, tất cả các 
loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng. 

 

 
(210) 4-2015-00738 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong  (VN) 

Số 68 tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và 
phụ tùng của chúng. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu; nhập khẩu các sản phẩm như: xe cộ, tất cả các 
loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng. 

 

 
(210) 4-2015-00739 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.5.1; 26.1.1 
(591) Nâu, xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong  (VN) 

Số 68 tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và 
phụ tùng của chúng. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: xe cộ, tất cả các 
loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng. 

 
 

(210) 4-2015-00740 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 26.4.1; 2.9.1; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Quán Phong  (VN) 

Số 68 tổ 46, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy chà sàn; máy đánh bóng sàn nhà, máy nghiền chất thải; máy 
xén cỏ; máy phun bụi. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận vâ 
phụ tùng của chúng. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: xe cộ, tất cả các 
loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng. 

 

(210) 4-2015-00741 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH FUSE Hà Nội  (VN)

Tòa nhà Tổng công ty Du lịch Hà Nội, số 
18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia ale; bia đen; bia mạch nha; nước khoáng và nước có ga cùng các loại 

đồ uống không có chất rượu khác; xi rô và các sản phẩm khác để chế đồ uống. 
 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu brandi; rượu gin; rượu vang; rượu uytki; rượu vốtca. 
 

Nhóm 41: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, 
bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2015-00744 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH GYK  (VN) 

4A Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các loại sản phẩm nông sản và thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2015-00745 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) DOMINIC EDWARD SALTER PRICE  

(SG) 
45 Ocean Drive, Sentosa Cove, 
Singapore 098190 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chiết xuất của hoa (nước hoa); nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước hoa. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức. 

 

Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; dây đeo qua vai bằng da. 
 

Nhóm 20: Giường ngủ; ghế (ngồi); tủ ; đồ đạc; giá (đồ đạc). 
 

Nhóm 21: Đồ trang trí bằng sứ; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; 
phale (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); cốc; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung 
hoặc thủy tinh. 

 

Nhóm 24: Vải; tấm trải phủ giường. 
 

Nhóm 26: Cúc; rua (đăng ten); đăng ten (ren làm viền); đồ để khâu, trừ chỉ; ruybăng [đồ 
may vá]; khóa kéo; móc [đồ kim chỉ]. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; ca cao. 

 

 
(210) 4-2015-00747 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1 
(731) DOMINIC EDWARD SALTER PRICE  

(SG) 
45 Ocean Drive, Sentosa Cove, 
Singapore 098190 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chiết xuất của hoa (nước hoa); nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2015-00748 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) DOMINIC EDWARD SALTER PRICE  
(SG) 
45 Ocean Drive, Sentosa Cove, 
Singapore 098190 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chiết xuất của hoa (nước hoa); nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước hoa. 
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(210) 4-2015-00749 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) DOMINIC EDWARD SALTER PRICE  
(SG) 
45 Ocean Drive, Sentosa Cove, 
Singapore 098190 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); chiết xuất của hoa (nước hoa); nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2015-00751 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 7.1.24; A7.1.12; 26.4.4; 25.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

dịch vụ và kỹ thuật ánh Sáng 

Việt  (VN) 

Số 71/88/25 đường Nguyễn Bặc, phường 
3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống cơ - điện: điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy 
chữa cháy, cấp thoát nước, chiếu sáng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-00752 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy tràng; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà 
phòng; nước xức tóc; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chất chống đổ mồ hôi (đồ mỹ 
phẩm); dầu hương liệu (tinh dầu); lông mi giả và móng tay giả; dầu thơm dùng cho trẻ 
em; khăm tẩm mỹ phẩm thơm của trẻ em dùng cho mục đích vệ sinh; dầu tăm; phấn dùng 
sau khi tắm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp; phấn hồng, kem dùng cho cơ thể, nước thơm và 
phấn bột dùng cho cơ thể; nước xúc miệng làm cho hơi thở thơm tho; chế phẩm (làm 
sạch) dùng làm nước tắm sủi bọt và thơm; nước hoa co-lô-nhơ; mỹ phẩm; chế phẩm đánh 
răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); phấn bột (mỹ phẩm); tinh dầu thơm 
dùng cho cá nhân; bút kẻ mi mắt; mỹ phẩm tạo quầng mắt; bút chì kẻ lông mày; phấn 
trang điểm mặt; kem xoa mặt (mỹ phẩm); nước thơm xoa mặt; mỹ phẩm mặt nạ dưỡng 
mặt; chế phẩm làm sạch mặt dùng cho mục đích vệ sinh; sáp thơm dùng để làm thơm 
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phòng; chế phẩm tỏa mùi hương dùng cho cá nhân; gel vuốt tóc; dầu xả dùng cho tóc; dầu 
gội đầu; keo vuốt tóc; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc; kem dưỡng da tay; nước thơm dùng cho 
tay; xà phòng dùng cho tay; chất dưỡng môi; son môi; khay đựng son; son làm bóng môi; 
xà phòng dạng lỏng; đồ trang điểm (son phấn); mỹ phẩm bôi lông mi mắt; chế phẩm làm 
sạch miệng không dùng trong ngành y; chế phẩm chăm sóc móng chân, móng tay; chế 
phẩm làm móng chân móng tay óng ánh; mỹ phẩm làm cứng móng chân, mỏng tay; mỹ 
phẩm làm bóng móng chân, móng tay; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc, nước hoa, 
hoa khô (hương thơm); chế phẩm tỏa mùi hương trong phòng; kem dùng để cạo râu; xà 
phòng dùng cho da; phấn rôm; nước thơm dùng cho cá nhân; kem dưỡng da; mỹ phẩm tạo 
độ ẩm cho da; kem chống năng; mỹ phẩm chống nắng.  

 

 
(210) 4-2015-00753 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước sơn bóng móng dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì kẻ mắt; 
thuốc bôi mí mắt (mát-ca-ra); bút chì kẻ lông mày; kem nền; phấn bôi mí mắt; son môi; 
phấn hồng trang điểm; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-00754 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) CLAIRE'S CO., LTD.    (KR) 
#13008, SK Mcity, 195, Baengma-ro, 
Ilsan dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea (Zip: 410-839)   

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng bánh; kem tẩy sạch mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm để xức sau khi tắm 
rửa; kem tẩy sạch tàn nhang (mỹ phẩm); kem chống nhăn (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-00755 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(731) CLAIRE'S CO., LTD.   (KR) 
#13008, SK Mcity, 195, Baengma-ro, 
Ilsan dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea (Zip: 410-839)  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng bánh; kem tẩy sạch mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm để xức sau khi tắm 
rửa; kem tẩy sạch tàn nhang (mỹ phẩm); kem chống nhăn (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-00756 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) CLAIRE'S CO., LTD.    (KR) 
#13008, SK Mcity, 195, Baengma-ro, 
Ilsan dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea (Zip: 410-839)   

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng bánh; kem tẩy sạch mỹ phẩm; kem làm trắng đa; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm để xức sau khi tắm 
rửa; kem tẩy sạch tàn nhang (mỹ phẩm); kem chống nhăn (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-00757 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) CLAIRE'S CO., LTD.   (KR) 
#13008, SK Mcity, 195, Baengma-ro, 
Ilsan dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea (Zip: 4/O-839)  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng dạng bánh; kem tẩy sạch mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm để xức sau khi tắm 
rửa; kem tẩy sạch tàn nhang (mỹ phẩm); kem chống nhăn (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-00758 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) CLAIRE'S CO., LTD.   (KR) 
#13008, SK Mcity, 195, Baengma-ro, 
Ilsan dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea (Zip: 410-839)  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch 
vụ làm trung gian kinh doanh mỹ phẩm; dịch vụ dây chuyền trung gian kinh doanh mỹ 
phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ dùng mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ dùng mỹ 
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phẩm; dịch vụ làm trung gian kinh doanh đồ dùng mỹ phẩm; dịch vụ dây chuyền trung 
gian kinh doanh đồ dùng mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn xà phòng mỹ phẩm; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ xà phòng mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán buôn kem đánh răng; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ kem đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán buôn dầu gội đầu; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-00759 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Châu Đại Phong  (VN) 

13 đường số 9 khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị hàn hồ quang điện; thiết bị hàn, 
vận hành bằng gaz. 

 

 
(210) 4-2015-00762 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, đen, tím than, xanh rêu, 

xanh da trời nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Hồ Hữu Tường  

(VN) 

Số 23 đường Bạch Đằng, khu phố 1, 
phường Đông Hổ, thị xã Hà Tiên, tỉnh 
Kiên Giang  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 
biến; chè yến; súp yến.  

 

 
(210) 4-2015-00763 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Vàng nâu, đỏ, hồng nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ xây 

dựng Hoàng Anh  (VN) 

P1003, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ 
Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 20: Gương kính (gương soi).  
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh (bao gồm: vòi hoa sen, vòi rửa, chậu rửa, bồn rửa), 
phụ kiện nhà tắm (bao gồm: giá vắt khăn, lô cuốn giấy, kệ gương, kệ cốc, kệ xà phòng).  

 
 

(210) 4-2015-00764 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngọc Anh  (VN) 

Lầu 2, số 144 đường Nguyễn Tất Thành, 
phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: Hàng thủy sản như các loại tôm, cua, cá, mực, nghêu, sò, ốc; hàng 
nông sản như các loại lúa, gạo, ngô, khoai sắn, đậu, rau, củ, quả, hoa, cà phê, tiêu, điều, « 
tô, xe máy, các phụ tùng ô tô, xe máy như dây tắt máy, dây côn, dây số, dây le, dây đồng 
hồ (công-tơ-mét), dây thắng (dây phanh), dây ga, dây yên, dây cu-roa, má phanh, nhông 
xích, phuộc nhún, thanh giằng, đuôi đèn, đèn, cao su nhíp, gương chiếu hậu, bu-gi, bánh 
mâm, nan hoa (căm), yên xe, săm, lốp, pô xe, đùm, bình ắc quy, bạc đạn, bố thắng, bộ nồi 
xe, các sản phẩm làm từ nhôm, sắt, inốc như các loại tủ, kệ, bàn, ghế, cửa, cầu thang. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô khách và tắc xi.  
 
 

(210) 4-2015-00765 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Anh Giáp  (VN) 

Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, hợp chất ni tơ, thuốc bảo vệ thực vật, lúa, gạo.  
 
 

(210) 4-2015-00766 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Vĩnh Phát  

(VN) 

KV1, phường Châu Văn Liêm, quận ¤ 
Môn, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh bông lan, bánh kem; bột mỳ.  
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(210) 4-2015-00767 (220) 12.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 
(731) PATAYA FOOD INDUSTRIES 

LIMITED  (TH) 
729/68-72 Rachadapisek Rd., 
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok, 
Thailand  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; cá sốt cà đóng hộp; cá nục sốt cà đóng hộp; 

cá trích sốt cá đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2015-00768 (220) 12.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.6; 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 
(731) PATAYA FOOD INDUSTRIES 

LIMITED  (TH) 
729/68-72 Rachadapisek Rd., 
Bangphongphang, Yannawa, Bangkok, 
Thailand  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; cá sốt cà đóng hộp; cá nục sốt cà đóng hộp; 

cá trích sốt cá đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2015-00770 (220) 12.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) HANDOK INC.   (KR) 
132, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược tác động đến quá trình trao đổi chất; thuốc sử dụng cho hệ thần 

kinh ngoại biên; thuốc sử dụng cho cơ quan niệu dục; chế phẩm vitamin; thuốc dùng để 
điều trị các bệnh về xương; thuốc dùng cho cơ quan tiêu hóa; thuốc điều trị bệnh tim 
mạch; thuốc bổ thần kinh; thuốc điều trị dị ứng; thuốc dùng cho người; thuốc dùng cho hệ 
thần kinh trung ương; thuốc kháng sinh; thuốc trị bệnh ung thư; thuốc chống trầm cảm; 
thuốc sử dụng cho cơ quan hô hấp; vi sinh vật dùng cho mục đích y tế; thuốc điều trị bệnh 
nội tiết; thuốc chữa các bệnh về tim mạch; dược phẩm.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1313 

(210) 4-2015-00773 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH MTV Bén Linh  

(VN) 

Số 172, Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội; dầu xả; kem dưỡng thể.  

 

Nhóm 08: Kìm cắt móng; dụng cụ giũa móng; nhíp nhổ tóc; kéo xén; bộ dụng cụ chăm 

sóc móng; dụng cụ bấm móng. 

 

Nhóm 35: Mua bán kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng thể, 

kìm, kìm bấm, tỉa, cắt móng, dụng cụ giũa móng, nhíp nhổ lông, tóc, kéo cắt, bộ dụng cụ 

để chăm sóc bàn chân.  
 

 
(210) 4-2015-00774 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH MTV Bén Linh  

(VN) 

Số 172 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội; dầu xả; kem dưỡng thể.  
 

 
(210) 4-2015-00775 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A14.7.7 

(731) Công ty TNHH MTV Bén Linh  

(VN) 

Số 172 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm; kìm bấm, tỉa, cắt móng; dụng cụ giũa móng; nhíp nhổ lông, tóc; kéo cắt; 

bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân.  
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(210) 4-2015-00776 (220) 12.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A3.11.3; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 

(731) Bệnh viện tâm thần Đồng 

Tháp  (VN) 

Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2015-00777 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hạc Vàng  (VN) 

133/2B Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón phức hợp; phân bón hữu cơ; phân bón trung vi lượng. 
 
 

(210) 4-2015-00778 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hạc Vàng   (VN) 

133/2B Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón phức hợp; phân bón hữu cơ; phân bón trung vi lượng. 
 

 
(210) 4-2015-00779 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.4.1; 25.5.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Rosano Việt 

Nam  (VN) 

Số 9, ngõ 40/15, phố Phương Liệt, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Ghế sofa; bàn (bằng gỗ); ghế (bằng gỗ); tủ (bằng gỗ); giường (bằng gỗ); kệ 
(bằng gỗ).  

 

 
(210) 4-2015-00781 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Minh Châu  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 82, phố Trần Cung, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-00783 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.22; 5.5.19; 20.5.25; A25.7.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Định Nên  (VN) 

288 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy khô và ướt. 

 

 
(210) 4-2015-00784 (220) 12.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.3.1; 4.5.15; 26.15.15; A25.3.11 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Định Nên   (VN) 

288 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy khô và ướt. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1316 

(210) 4-2015-00785 (220) 12.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A5.5.22; 26.1.2; 5.5.3; 1.15.15; 20.5.25; 

25.5.25 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng, 

đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Định Nên   (VN) 

288 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy khô và ướt. 
 

 
(210) 4-2015-00787 (220) 12.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25; A26.11.12

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Định Nên   (VN) 

288 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy khô và ướt. 
 

 
(210) 4-2015-00788 (220) 12.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A1.5.3; 24.15.21

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Du lịch Sinh thái Quốc tế  (VN)

ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2015-00789 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 3.3.1 
(731) UMA RACING SDN BHD  (MY) 

No. 51, Jalan Utama 2/7 Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục cụ thể là quần áo; trang phục cụ thể là đồ đi chân; trang phục cụ thể 
là đồ đội đầu; găng tay cho người đi xe đạp (trang phục); thắt lưng (trang phục); bộ quần 
áo da cho người đi xe môtô. 

 
 

(210) 4-2015-00790 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 

C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 08: Bộ dụng cụ sửa móng tay; nhíp nhổ râu; dụng cụ cầm tay không dùng điện bao 
gồm kéo, kìm, dụng cụ vặn ốc vít; lưỡi cưa dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 

 
 

(210) 4-2015-00792 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Phát Long  

(VN) 

718 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Khóa chống trộm bằng thẻ từ, điện, điện tử; thiết bị định vị cho xe gắn máy và 
« tô. 

 

 
(210) 4-2015-00793 (220) 13.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.7.21 

(591) Xanh, tím, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Minh Phát Long  

(VN) 

718 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Khóa chống trộm bằng thẻ từ, điện, điện tử; thiết bị định vị cho xe gắn máy và 
« tô. 

 

 
(210) 4-2015-00794 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Đỗ Hoa Mai  (VN) 

Số 18, ngõ 99, phố Lê Hồng Phong, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà và các đồ uống từ trà. 
 

 
(210) 4-2015-00795 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Đỗ Hoa Mai   (VN) 

Số 18, ngõ 99, phố Lê Hồng Phong, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà và các đồ uống từ trà. 
 

 
(210) 4-2015-00796 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Khuyến  (VN)

Nhà số 5, ngõ 30, tổ dân phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt điện; quạt phun sương dùng điện; tủ lạnh; 
thiết bị sưởi ấm, đốt nóng; thiết bị nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2015-00797 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Khuyến   (VN)

Nhà số 5, ngõ 30, tổ dân phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt điện; quạt phun sương dùng điện; tủ lạnh; 
thiết bị sưởi ấm, đốt nóng; thiết bị nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện. 
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(210) 4-2015-00798 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Văn Khuyến   (VN)

Nhà số 5, ngõ 30, tổ dân phố Phùng 
Khoang, phường Trung Văn, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt điện; quạt phun sương dùng điện; tủ lạnh; 

thiết bị sưởi ấm, đốt nóng; thiết bị nấu nướng dùng điện; nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2015-00799 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

tư vấn Phạm  (VN) 

Số 46, ngõ Huyện, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-00800 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Slim HMN Việt Nam  (VN) 

Số nhà G8, ngách 178/12, đường Phan 
Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-00801 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A25.7.4 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ văn 

phòng Phú Quý  (VN) 

239/34 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
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(210) 4-2015-00802 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 6.1.2; 5.1.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ văn 

phòng Phú Quý   (VN) 

239/34 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 
 

(210) 4-2015-00804 (220) 13.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng đất 
(731) Công ty cổ phần cung ứng 

nhân lực quốc tế IDC  (VN) 

Số nhà 166, đường Lê Đức Thọ (kéo 
dài), phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

(210) 4-2015-00805 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hù Kiệt  (VN) 

Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hoà, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 25: Giày cao su; dép; giày; giày thể thao. 
 
 

(210) 4-2015-00806 (220) 13.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.17; 1.15.5; 25.1.25; A3.7.24 

(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Sơn  

(VN) 

13-S1, khu đô thị Hà Tiên, xã Định 
Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón.  
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Nhóm 36: Dịch vụ mua bán nhà ở; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ môi giới nhà 
đất; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà ở; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ 
tầng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí và các hoạt động thể thao: chơi gôn (golf), chơi ten-nit 
(teunis), bơi lội.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-00807 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.3.3; 26.3.1 
(731) ZHEJlANG KUANGDI 

INDUSTRY&TRADE CO., LTD.   (CN) 
No 8, Jinfu Road, Tangxian Guanshanbei 
Industrial Zone, Yongkang City, 
Zhejiang Province 321300, P.R.China  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình cách điện; hộp đựng chè; cốc để uống; chai đựng nước uống dùng cho thể 

thao; cốc vại để uống bia; bình để uống; cốc (đồ đựng), cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2015-00808 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TAMKIM  (VN) 

Số 26, ngõ 46 Quan Nhân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2015-00815 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 

Số 2, hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc.  
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(210) 4-2015-00816 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 

Số 2, hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2015-00817 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ Ngữ á Châu   (VN)

91A Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay.  

 

 
(210) 4-2015-00818 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) LEOPARD'S LEAP WINES (PTY) 

LIMITED   (ZA) 
La Motte Estate, Franschhoek, South 
Africa  

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2015-00819 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ Lê Trần  

(VN) 

25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại; tấm xi 
măng.  
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(210) 4-2015-00820 (220) 13.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.14; A1.1.10; A1.1.3 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH Linh Sơn   (VN)

544 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 
tạm thời.  

 
 

(210) 4-2015-00821 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, hồng phấn, vàng, đen 
(731) Tôn Nữ Bích Trâm  (VN) 

3/39 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ đào 
tạo dạy nghề như: chụp ảnh, quay phim.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới; dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới).  
 
 

(210) 4-2015-00822 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Trực Chiến  (VN) 

13 Nguyễn Văn Dưỡng, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vỉ nướng tráng men, chảo chống dính, nồi tráng men, chén tráng men, 
nút áo. 

 
 

(210) 4-2015-00823 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm An 

Nguyên  (VN) 

260/6 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-00824 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A25.7.7; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất MP Bích Ngọc  (VN) 

Số nhà 76/36/38 đường số 19, tổ 3, khu 
phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00827 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Quyên Trần  

(VN) 

245/30F Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-00828 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Summer  (VN)

23 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pizza. 
 

 
(210) 4-2015-00829 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 2.1.2; 25.5.5; 21.3.21 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu tổng hợp Hoàng Gia  

(VN) 

Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ 
uống); nước (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có ga. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu mạnh (đồ uống); rượu gạo; rượu 

rum; rượu đắng. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2015-00830 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3 

(591) Vàng đồng, xanh lá 

(731) Phạm Lê Khánh Huyền  (VN)

2A1 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-00831 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.5 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần AGRILIFE Việt 

Nam  (VN) 

Tầng 4, khu B tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; mô nuôi cấy sinh học dùng cho 

mục đích thú y; enzym dùng cho mục đích thú y; thuốc dành cho thú y; chủng vi sinh 

nuôi cấy dùng cho mục đích y tế và thú y. 

 

Nhóm 31: Cám trộn làm thức ăn cho động vật; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn gia 

súc; động vật giáp xác còn sống; cá còn sống; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; cây giống; 

hạt giống. 

 

Nhóm 35: Mua bán con giống, cây giống, động vật sống, thức ăn gia súc, thủy sản sống, 

gạo, máy móc dùng trong nông nghiệp. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; trợ giúp về thú y. 
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(210) 4-2015-00832 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.4

(731) Công ty cổ phần Q-MOBILE  

(VN) 

Số 20 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-00833 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gaia Garden  

(VN) 

Số 1, ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, phường 

Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh, dấm, tương ớt, xì dầu, sa tế (gia vị), hạt nêm.  
 

 
(210) 4-2015-00834 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00835 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00836 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00837 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00838 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 

Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00839 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 

Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-00840 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Đỗ Minh Phương  (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00841 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Đỗ Minh Phương  (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00842 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-00843 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI  (VN) 

Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-00844 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, da cam 
(731) Hộ kinh doanh nhà nghỉ Việt 

Phó  (VN) 

Lô số 16 Trung tâm thương mại Thanh 
Hà, phường Phú Hà, thành phố Phan 
Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ chim yến chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ chim yến chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-00845 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.8
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, cam 
(731) Dương Hòa Hiển  (VN) 

A0908 chung cư Thảo Điền Pearl, số 12 
Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa chua.  
 

Nhóm 30: Bánh plan; bánh su kem; kem lạnh; kem trái cây lạnh; bánh ngọt; cà phê; đá 
bào siro; đồ uống trên cơ sở trà (như trà sữa, hồng trà, lục trà và các loại trà khác). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-00846 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) A25.7.21
(591) Xanh, trắng
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quảng cáo Khang 

Trang  (VN) 

57 đường Liên Khu 2 - 10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn Led; đèn chiếu sáng; vòi hoa sen; vòi phun nước. 
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(210) 4-2015-00847 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.1; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Amo 

VN  (VN) 

81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; phụ kiện điện thoại. 

 

 
(210) 4-2015-00848 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ xuất nhập khẩu APA  

(VN) 

K64 đường Lê Thị Riêng, khu dân cư 
Thới An 1, phường Thới An, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-00849 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Tuyết Hoa  (VN) 

001 lô C, chung cư Vườn Lài, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-00850 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.13; A5.7.23; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, xanh 
(731) Hồ Vĩnh Phước  (VN) 

Số 41/31 Bình Tây, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy. 
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(210) 4-2015-00851 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu đầu tư xây 

dựng Thiên Phú  (VN) 

52/15 tổ 3, khu phố 1, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi; xây lắp công 

trình điện.  
 

 
(210) 4-2015-00852 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tuân Hoàng Kim  

(VN) 

140/42 đường Cầu Xây 2, khu phố 6, 
phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 

 

 
(210) 4-2015-00853 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và đầu 

tư Đông Phong  (VN) 

26 đường số 5, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa khô dùng để trang trí. 
 

 
(210) 4-2015-00854 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Việt Hùng  (VN) 

23 đường số 10, phường Cát Lái, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
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(210) 4-2015-00855 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Hộ kinh doanh Yến sào Cần 

Giờ Trang Nhi   (VN) 

947/3 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào. 

 

 
(210) 4-2015-00856 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) BION HEALTHCARE PVT.LTD.   (IN) 
313 Neelkanth Palace-B, 100 Feet Anand 
Nargar Road, Satellite Ahmedabad 
380015, Gujarat, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2015-00857 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH SAIKANG  (VN)

1717B tỉnh lộ 10, khu phố 5, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm đệm giảm xóc bằng cao su; vật liệu lót bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 

cách âm; vật liệu cách điện, cách nhiệt, vật liệu để cách ly; vật liệu lọc [dạng bọt chất dẻo 
hoặc màng chất dẻo bán thành phẩm].  

 
 

(210) 4-2015-00858 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(731) Lê Hoàng Vũ  (VN) 

ấp Hoà Bình 3, xã Hòa Lạc, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức.  
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(210) 4-2015-00859 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) RIVO MOBILE   (PK) 
1st Floor, Noor House, Abdullah Haroon 
Road, Saddar, District, Karachi, Sindh, 
Pakistan  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; máy tính xách tay; điện thoại; điện thoại hình; điện 
thoại di động; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; thiết bị truyền thông mạng; điện 
thoại thông minh; thiết bị âm thanh và máy nghe nhạc âm thanh nổi; bộ ống nghe điện 
đài; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); pin điện; thiết bị sạc cho pin điện. 

 

 
(210) 4-2015-00860 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ chế biến nông sản 

Thành Phát  (VN) 

88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng (lạc) chiên; sữa chua; đậu hòa lan (đã sơ chế và bảo quan); đậu hòa 
lan Wasabi (đậu hòa lan bọc bột mù tạc bên ngoài); đậu nành (đã sơ chế và báo quản), 
đậu nành rang muối; hạt điều rang muối; hạt điều rang mật ong; hạt điều Wasabi (hạt điều 
bọc mù tạc bên ngoài); thạch trái cây; dầu ăn; trứng; sữa; bơ; thịt đóng hộp; thuỷ hải sản 
đã chế biến: tôm; cá; mực.  

 

Nhóm 30: Bánh; bánh flăng; thạch rau câu (bánh kẹo); mì (nui); hạt điều (dạng bánh 
kẹo); cơm cháy; chè (trà); gia vị; nước tương; tương ớt; mì ăn liền. 

 

Nhóm 31: Hàng nông sản chưa chế biến như: đậu đen; rau tươi; hoa tươi; ngô; hạt giống 
cây trồng; thức ăn dùng cho gia súc. 

 
 

(210) 4-2015-00861 (220) 13.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 18.5.1; 26.1.1; A26.11.9 

(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Tân Việt  (VN) 

51B/48 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa, đại lý du lịch quốc tế, cho thuê phương tiện vận 
chuyển.  
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Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa, đào tạo huấn luyện nhân sự, giải trí. 
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm đồ uống do nhà hàng thực hiện, đặt phòng khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-00862 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực (không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế).  

 

(210) 4-2015-00863 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực (không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế).  
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(210) 4-2015-00864 (220) 13.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.15.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  (TH)

No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực (không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (không cồn, không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-00865 (220) 13.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 26.15.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  (TH)

No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực (không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (không cồn, không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-00866 (220) 13.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.15.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  (TH)

No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột.   

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực (không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế).  

 

 
(210) 4-2015-00867 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) OISHI GROUP PUBLIC CO., LTD.  

(TH) 
No.57 Park Ventures Ecoplex, 19-20th 
Floor, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, nước uống, nước ép 
trái cây, nước ép rau (đồ uống), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế), đồ uống có ga không cồn, đồ uống bổ sung các chất điện giải 
cho mục đích chung, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực (không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế).  

 

 
(210) 4-2015-00868 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Duy Anh  

(VN) 

Khu Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  
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(210) 4-2015-00869 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.1.6; A25.1.10 
(591) Vàng nhạt, vàng, nâu, đen 
(731) Nguyễn Thị Bích Vân  (VN)

Số 35, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, tất, mũ. 
 

 
(210) 4-2015-00870 (220) 13.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 8.7.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.1.2 

(591) Vàng, nâu cafe 
(731) Công ty cổ phần giống gia 

cầm Lượng Huệ  (VN) 

Thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm (không còn sống); trứng; gan; pate gan; thịt.  
 

Nhóm 31: Gia cầm sống; vật nuôi gây giống. 
 

 
(210) 4-2015-00872 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm điều trị tiểu đường.  
 

 
(210) 4-2015-00873 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ROTO FRANK ASIA-PACIFIC PTE. 
LTD.   (SG) 
No. 48 Toh Guan Road East #02-148 
Enterprise Hub Singapore 608586  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ và cửa ra vào bằng nhôm và kim loại; khung cửa và khung cửa sổ bằng 
kim loại; cửa trượt bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào và cửa sổ bằng kim loại; 
tấm cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-00874 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 1.15.15; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh, đỏ, da cam 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  

(VN) 

Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; collagen (một loại 
protein dùng cho mục đích y tế); thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-00875 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) MARCARIA.COM LLC  (US) 

501 Silverside Road, Suite 105. 
Wilmington, Delaware (DE) 19809. 
U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ tư vấn liên quan đến sở 
hữu trí tuệ; quản lý quyền sở hữu công nghiệp (sở hữu trí tuệ); dịch vụ thiết lập quyền sở 
hữu trí tuệ; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ theo dõi về 
sở hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2015-00876 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.21; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) ASIA COUNSEL LIMITED  (HK) 

c/o AMS Services Limited, Room 1602-
3, 16th Floor, CLI Building, 313 
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền, trọng 
tài, giải quyết tranh chấp. 
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(210) 4-2015-00877 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(731) ASIA COUNSEL LIMITED   (HK)

c/o AMS Services Limited, Room 1602-

3, 16th Floor, CLI Building, 313 

Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền, trọng 

tài, giải quyết tranh chấp. 
 

 
(210) 4-2015-00879 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 3.3.1

(731) Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà 

Quốc Gia  (VN) 

146E Nguyễn Đình Chính, phường 08, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

 
(210) 4-2015-00880 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 24.13.1

(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ - xuất 

nhập khẩu Mỹ Sinh Phú  (VN) 

Số 465/2/12 Trần Xuân Soạn, phường 

Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại.  
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(210) 4-2015-00881 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.1.1

(591) Trắng, đen, hồng

(731) Công ty cổ phần tổ chức nhà 

Quốc Gia   (VN) 

146E Nguyên Đình Chính, phường 8, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

 
(210) 4-2015-00882 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 6.7.4; 7.1.24

(591) Trắng, đỏ

(731) Công ty cổ phần tổ chức nhà 

Quốc Gia   (VN) 

146E Nguyên Đình Chính, phường 8, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

 
(210) 4-2015-00883 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất giày dép Quý Ty  (VN) 

368A Lương Định Của, khu phố 5, 

phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; guốc. 
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(210) 4-2015-00884 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất giày dép Quý Ty   (VN) 

368A Lương Định Của, khu phố 5, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; guốc. 
 

 
(210) 4-2015-00885 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00886 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00887 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00888 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00889 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) E-FENG MACHINERY 
ENGINEERING CO., LTD.  (TW) 

1Fl., No.11, Hua Kang St., Bade Dist., 

Taoyuan City 334, Taiwan 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nâng; băng tải (máy móc); máy nâng xoắn; thang máy cuốn; máy kéo 

dầu; máy kéo; đường bộ lăn (băng tải lăn cho người đứng lên để di chuyển); máy nâng hạ 
nông nghiệp; thang máy; thang máy (không dùng để kéo người trượt tuyết); bệ chất hàng 

(bộ phận của máy móc); thiết bị vận chuyển bằng đường ống vận hành bằng khí nén; máy 

chắt hàng tự động; thiết bị vận chuyển bằng đường ống (băng tải ống); thang máy cuốn 
chạy bằng khí nén; máy nâng hạ để đỗ xe. 

 

 
(210) 4-2015-00890 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

A.N.P.E.R Pháp   (VN) 

Số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-00891 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) PROCTER & GAMBLE BUSINESS 

SERVICES CANADA COMPANY  
(CA) 
1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O 
Box 997, B3J 2X2 Halifax, Nova Scotia, 
Canada 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải làm sạch răng và lợi, hộp đựng bàn 

chải đánh răng, ca (cốc) súc miệng, bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; chỉ 
nha khoa; dụng cụ phân phối kem đánh răng; thiết bị và máy đánh bóng dùng cho mục 
đích gia dụng, không chạy điện; hộp đựng phấn bỏ túi; tăm xỉa răng, đầu bàn chải đánh 
răng dùng để thay thế; vật dụng để giữ chỉ nha khoa; bàn chải làm sạch kẽ răng, bàn chải 
chạy bằng pin, vật liệu dùng để làm bàn chải. 

 

 
(210) 4-2015-00892 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Mỹ Bình  (VN) 

49/11B, Trần Hoàng Na, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản.  

 

 
(210) 4-2015-00894 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.13.1; 1.15.5; 
3.1.1; A3.1.24 

(591) Vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Hồng Hải  (VN)

Sạp E 160 tầng 1, Trung tâm thương mại 
dịch vụ An Đông, 34-36 An Dương 
Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-00895 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A26.11.12; 25.1.6; 5.9.19 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh dương, xanh lá 

cây nhạt, trắng ngà, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Xây Phát  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu nành sấy giòn. 
 

 
(210) 4-2015-00896 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.2; 18.3.21; 18.3.23; A1.1.10

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thiết bị y tế Phú Thịnh  (VN) 

433/34 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán nước hoa; mua bán mỹ phẩm; 

mua bán chế phẩm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-00897 (220) 13.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 1.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh đen, xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Nam Phong  

(VN) 

Số 1/1, hẻm 1, quốc lộ 1A, khu phố 6, thị 

trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 

An 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2015-00898 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót (nội y); giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-00899 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép. 
 

 
(210) 4-2015-00900 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
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(210) 4-2015-00901 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ lót (nội y). 
 

 
(210) 4-2015-00902 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-00903 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 
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(210) 4-2015-00904 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (của trẻ em). 
 
 

(210) 4-2015-00905 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi (của trẻ em) 
 
 

(210) 4-2015-00906 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-00920 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1349 

Nhóm 14: Trang sức làm bằng kim loại quý (đồ kim hoàn).  
 

Nhóm 18: Túi xách; ví 
 

Nhóm 25: Khăn quàng cổ; đồ lót (nội y); thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2015-00921 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Tập đoàn VINGROUP - công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt.  
 

Nhóm 14: Trang sức làm bằng kim loại quý (đồ kim hoàn).  
 

Nhóm 18: Túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Khăn quàng cổ; đồ lót (nội y); thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-00922 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 

Nam   (VN) 

Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sinh phẩm y tế; dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục.  
 

 
(210) 4-2015-00923 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 

Nam  (VN) 

Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sinh phẩm y tế; dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục.  
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(210) 4-2015-00924 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 

Nam  (VN) 

Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 

 
(210) 4-2015-00925 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thanh Hưởng  (VN)

Cụm 5, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí, máy và thiết 

bị làm sạch khí; thiết bị khử trùng, thiết bị tẩy uế; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và 
thiết bị làm sạch chất thải. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm sau: thiết bị khử mùi không khí, máy và thiết bị làm 
sạch không khí, máy và thiết bị làm sạch khí, thiết bị khử trùng, thiết bị tẩy uế, hệ thống 
và thiết bị vệ sinh, hệ thống và thiết bị làm sạch chất thải, chất tẩy rửa, dụng cụ bảo hộ lao 
động. 

 
Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài], làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; làm 
sạch tòa nhà [bên trong], làm sạch bên trong tòa nhà; làm sạch ống khói, nạo ống khói; 
cho thuê máy làm sạch; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; tẩy uế. 

 
 

(210) 4-2015-00926 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A17.1.2; 26.2.7; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xanh lá mạ, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư EXP 

Việt Nam  (VN) 

Nhà D21, dãy D, khu tập thể Sư đoàn 
361, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; 

kinh doanh các sản phẩm sau: hàng lương thực, thực phẩm (rau, củ, quả tươi và đã qua 
chế biến, thịt động vật, thịt gia cầm, hàng thủy sản tươi và đã qua chế biến). 
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(210) 4-2015-00927 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hoàng Văn Cường  (VN) 

Xóm 3, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 
để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quảng cáo; nhập khẩu; kinh doanh 
các sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước, bình lọc nước uống, thiết bị và máy 
móc để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, lõi lọc nước. 

 
 

(210) 4-2015-00928 (220) 13.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.8; 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xanh dương, đỏ 
(731) Viện nghiên cứu phát triển 

Vovinam và Thể thao  (VN) 

Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao. 
 

(210) 4-2015-00929 (220) 13.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.17.11; 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23 

(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ 
(731) Viện nghiên cứu phát triển 

Vovinam và Thể thao  (VN) 

Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao. 
 

 
(210) 4-2015-00944 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.3; 1.3.1; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng nghệ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần cà phê Khai 

Sáng  (VN) 

679/67 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
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(210) 4-2015-00945 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.13.25; A14.3.11; 21.3.15 
(731) Công ty TNHH Galaxie 

Novelty Việt Nam  (VN) 

F9/1/7G đường Vĩnh Lộc, tổ 9, ấp 6, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-00947 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(531) 26.4.2
(591) Xám đen, trắng kem 
(731) Công ty TNHH Galaxie 

Novelty Việt Nam  (VN) 

F9/1/7G đường Vĩnh Lộc, tổ 9, ấp 6, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-00948 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 

triển công nghệ Hoàng Phát  

(VN) 

Số 27 phố Cù Chính Lan, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; đầu ghi hình; thiết bị báo hiệu chống trộm; chuông cửa gắn 

máy quay phim (camera). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm máy móc bao gồm: máy quay phim; đầu ghi hình; thiết 
bị báo hiệu chống trộm; chuông cửa gắn máy quay phim (camera). 
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(210) 4-2015-00949 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 11.3.14; A5.5.21; 26.1.1; 
A5.5.20 

(591) Xanh lá, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thành 

Công  (VN) 

19B Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ quà lưu niệm, hàng sành sứ gia dụng, văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-00960 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.21; 1.15.5 
(591) Hồng tím, xám 
(731) Công ty cổ phần Diên Hồng Hà 

Nội   (VN) 

U07-L16 KĐT Dương Nội (phân khu D), 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-00961 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Đức Minh  

(VN) 

Số 242H, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải.  
 

Nhóm 35: Mua bán lò đốt rác thải.  
 

 
(210) 4-2015-00962 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Việt Âu  (VN) 

155A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 31: Rau tươi, quả mọng, trái cây tươi, quả tươi, hạt ngũ cốc, nấm tươi, yến mạch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ. 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô: các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản), tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô, 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô, bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khi thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ, lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
bánh lái dùng cho xe ô tô guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng), bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ, nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho 
« tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ngoài cửa bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây 
đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, phụ kiện 
của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy, gương chiếu 
hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ 
biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ vỏ bọc tay 
nắm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã 
tạo hình], giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho 
xe gắn máy hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; 
bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy, đèn báo 
chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) 
dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các 
loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  
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(210) 4-2015-00964 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô: các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản), tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô, 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô, bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khi thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ, lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
bánh lái dùng cho xe ô tô guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng), bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ, nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho 
« tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ngoài cửa bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây 
đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, phụ kiện 
của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy, gương chiếu 
hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ 
biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ vỏ bọc tay 
nắm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã 
tạo hình], giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho 
xe gắn máy hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; 
bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy, đèn báo 
chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) 
dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các 
loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô: các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản), tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô, 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô, bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khi thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ, lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
bánh lái dùng cho xe ô tô guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng), bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ, nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho 
« tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ngoài cửa bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây 
đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, phụ kiện 
của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy, gương chiếu 
hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ 
biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ vỏ bọc tay 
nắm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã 
tạo hình], giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho 
xe gắn máy hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; 
bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy, đèn báo 
chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) 
dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các 
loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô: các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản), tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô, 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô, bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
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phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khi thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ, lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
bánh lái dùng cho xe ô tô guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng), bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ, nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho 
« tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ngoài cửa bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây 
đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, phụ kiện 
của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy, gương chiếu 
hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ 
biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ vỏ bọc tay 
nắm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã 
tạo hình], giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho 
xe gắn máy hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; 
bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy, đèn báo 
chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) 
dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các 
loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  

 

 
(210) 4-2015-00967 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô: các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản), tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô, 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô, bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khi thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ, lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
bánh lái dùng cho xe ô tô guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
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trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng), bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ, nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho 
« tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ngoài cửa bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây 
đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, phụ kiện 
của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy, gương chiếu 
hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ 
biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ vỏ bọc tay 
nắm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã 
tạo hình], giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho 
xe gắn máy hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; 
bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy, đèn báo 
chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) 
dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các 
loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  

 

 
(210) 4-2015-00968 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP)
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô: các bộ phận, phụ kiện của ôtô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; 
bánh xe dùng cho ô tô; thanh chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản), tấm 
điều chỉnh dòng khí động (phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô, 
bộ tản nhiệt động cơ xe ô tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt 
dùng cho xe cộ; hệ thống bảo vệ (dạng các ống thép hàn vào nhau) dùng cho xe cộ; giá đỡ 
hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô, bậc thang lên xuống dùng cho xe ô tô; thang lên xuống 
phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu 
dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả khi thải dùng cho xe ô tô; bộ 
phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ, lò xo treo dùng cho xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) 
bánh lái dùng cho xe ô tô guốc phanh (guốc hãm) dùng cho xe cộ; má phanh dùng cho xe 
cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh 
răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn 
trên nóc xe; thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô lăng), bộ phận điều khiển tay lái 
dùng cho xe cộ, nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều 
khiển cấp truyền động dùng cho xe cộ mặt đất; cần điều khiển cấp truyền động (cần số) 
dùng cho xe cộ mặt đất; miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự 
phòng; thanh (cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và 
phía dưới dùng cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí 
phía sau của xe ô tô; thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho 
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« tô; bệ đỡ chân máy dùng cho ô tô; tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe 
cộ; vỏ bọc ngoài cửa bộ ly hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây 
đai an toàn dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy, các bộ phận, phụ kiện 
của xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe gắn máy, gương chiếu 
hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ 
biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy cho động cơ xe gắn máy; vỏ bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ vỏ bọc tay 
nắm dùng cho xe cộ, tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô; tấm phủ xe gắn máy [đã 
tạo hình], giá chở hàng phía sau dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho 
xe gắn máy hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; 
bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy, đèn báo 
chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) 
dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các 
loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  

 
 

(210) 4-2015-00969 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 9.9.1; A9.9.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu Thy Thy  (VN) 

42/16 đường Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví (bóp.); ba lô; va li.  
 

Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2015-00980 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Thanh Luân  (VN) 

Thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà. 

 
 

(210) 4-2015-00981 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.1.1; 26.1.2; A18.1.9; 18.1.23 

(731) YAMAHA CORPORATION  (JP) 
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và hướng dẫn liên quan tới việc sửa chữa và bảo 
dưỡng ô tô dùng trong môn đánh gôn. 
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(210) 4-2015-00982 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 24.1.1; A18.1.9 

(731) YAMAHA CORPORATION   (JP)

10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Thẻ căn cước bằng chất dẻo, không từ tính. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo làm việc; áo sơ mi; bít tất ngắn và bít tất dài; thắt lưng (trang 

phục); giầy và ủng làm việc; giầy dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô dùng trong môn đánh gôn.  
 

 
(210) 4-2015-00983 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) DOW AGROSCIENCES LLC  (US)

9330 Zionsvile Road, Indianapolis, 

Indiana 46268, United States of America

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ dùng trong nông nghiệp sử dụng trên cây lúa.  
 

 
(210) 4-2015-00984 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.5.1; 19.1.1; A19.1.5 

(591) Vàng, đen

(731) PT. PROFILIA INDOTECH  (IN)

Jl. Mayjend Sungkono, Komplek Darmo 

Park I, Blok IV A No. 12A-14, Surabaya, 

Jawa Timur, Indonesia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Bể chứa nước (không bằng kim loại); thùng để chứa / lưu hóa chất cho mục 

đích công nghiệp (không bằng kim loại); thùng để chứa / lưu hóa chất cho mục đích gia 

dụng (không bằng kim loại), bể chứa (không bằng kim loại hoặc công trình xây). 
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(210) 4-2015-00985 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(731) SHERATON INTERNATIONAL IP, 

LLC  (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là môi giới bất động sản, thu mua bất động sản, 

chia sẻ cổ phần bất động sản, cụ thể là quản lý và sắp xếp quyền sở hữu bất động sản, 
chung cư, căn hộ; đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, chia sẻ thời gian sử dụng bất 
động sản, cho thuê bất động sản và tài sản bất động, bao gồm cả chung cư cao tầng và căn 
hộ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy bán rượu. 

 

 
(210) 4-2015-00986 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đen, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm 
(731) Công ty TNHH Rinto  (VN)

304/4/6 Tân Kỳ- Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm, vòi cho đường ống, vòi nóng lạnh cho ống nước, 

vòi hoa sen, vòi, van, hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2015-00987 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.3; 16.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ Điện Thông  (VN) 

Số 58/314 đường Trường Chinh, phường 
Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt 

máy móc và thiết bị công nghiệp; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1362 

(210) 4-2015-00988 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 20.7.1; 15.7.1; A7.1.11; 7.1.24; 15.1.19 
(591) Xanh tím, trắng, vàng, xám 
(731) Công ty cổ phần Xây lắp 

Công nghiệp Nam Định  (VN) 

Số 5/98 đường Trần Thái Tông, phường 
Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 

xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng hệ 
thống giao thông; xây dựng hệ thống thủy lợi. 

 

 
(210) 4-2015-00989 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A6.7.5; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh dương, đỏ, xám, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Nam Thanh  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Nghĩa Sơn, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt (két bạc). 

 

 
(210) 4-2015-01000 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.2; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH tư vấn - thiết 

kế - xây dựng Sông Tiền  (VN) 

308 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, đồ trang trí nội 

thất (bàn ghế, giường tủ, kệ), các loại vật phẩm phong thuỷ dùng để trang trí nội, ngoại 
thất.  

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản; định giá bất động sản; môi giới khách hàng.  

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế bản vẽ 
xây dựng); giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng các quầy, sạp hàng trong hội chợ; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; cho thuê thiết bị xây dựng.  
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(210) 4-2015-01002 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.15.15; 26.3.23; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu Lightstar  

(VN) 

Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; bồn tắm; bồn tiểu; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi 
hoa sen; ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2015-01003 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.7; A3.7.24 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Jeans Viet  (VN) 

Thôn 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, quần áo thể dục, quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo 
sơ mi, váy. 

 

 
(210) 4-2015-01004 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại dịch vụ 2N  (VN) 

1710/16D đường tỉnh lộ 8, xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2015-01005 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Giấc Mơ Việt và 

Cộng sự   (VN) 

Số 24, Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-01006 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.3.23 

(591) Nâu, xám 
(731) Công ty TNHH Mr & Mrs Clean  

(VN) 

46, đường số 5, khu phố 3, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà [bề mặt ngoài], làm sạch bề mặt bên ngoài tòa nhà; làm sạch 
tòa nhà [bên trong], làm sạch bên trong tòa nhà; làm sạch đường phố; làm sạch cửa sổ.   

 

 
(210) 4-2015-01007 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.5.2; 2.5.6; 3.5.19; 3.4.7; A3.4.24; 

26.4.9; 26.15.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, vàng cam, xanh lá cây, 

trắng, xanh, nâu, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 

Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01008 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.9.22; 26.4.2; 26.4.9; A19.3.24 

(591) Trắng, đen, xanh, vàng, vàng nhạt, hồng, 
đỏ 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 

Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01009 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.11.5; A5.11.2 
(591) Vàng, vàng cam, đỏ mận, nâu đỏ, đen, 

xanh, vàng nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị T&T  

(VN) 

Lô 13, khu tập thể Công ty Công nghệ 
phẩm, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01010 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hy Thanh Hà  (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01011 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hy Thanh Hà  (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tê tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
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âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01012 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp   (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01013 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01014 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hà Duy Linh  (VN) 

Số 30D, phố Kim Mã Thượng, tổ 3, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vodka, rượu wisky, rượu bran-dy, rượu vang, rượu hương trái cây, rượu gạo.  
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(210) 4-2015-01015 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A18.4.2; 25.12.1; 26.1.1; 14.1.13 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Hà Duy Linh   (VN) 

Số 30D, phố Kim Mã Thượng, tổ 3, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vodka, rượu wisky, rượu bran-dy, rượu vang, rượu hương trái cây, rượu gạo.  
 

 
(210) 4-2015-01016 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A18.3.16; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Hà Duy Linh   (VN) 

Số 30D, phố Kim Mã Thượng, tổ 3, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vodka, rượu wisky, rượu bran-dy, rượu vang, rượu hương trái cây, rượu gạo.  
 

 
(210) 4-2015-01017 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hà Duy Linh   (VN) 

Số 30D, phố Kim Mã Thượng, tổ 3, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vodka, rượu wisky, rượu bran-dy, rượu vang, rượu hương trái cây, rượu gạo.  
 

 
(210) 4-2015-01020 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) PUMA SE  (DE) 
Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, 
Germany  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1368 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp dùng cho giầy và giầy ống; dầu và mỡ dùng để bảo 
quản da, chất bôi trơn; hợp chất kết dính và làm thấm ướt dùng đề hấp thu bụi. 

 

Nhóm 12: Xe đạp; xe scutơ [xe cộ]; thuyền; ô tô và các bộ phận của chúng; ô tô nhỏ dùng 
để di chuyển khi chơi gôn; phụ tùng và phụ kiện (không nằm trong các nhóm khác) cho 
các sản phẩm đã kể ở trên.   

 

Nhóm 19: Bệ nhảy cầu (không bằng kim loại); vật liệu xây dựng dùng để định hình đá 
ngầm nhân tạo để nuôi cá (không bằng kim loại); khuôn để định hình các sản phẩm bằng 
xi măng (không bằng kim loại); buồng nhỏ để phun sơn (không bằng kim loại); chuồng 
gà/ chuồng gia cầm (không bằng kim loại); cột mốc, không bằng kim loại, không phát 
quang; biển hiệu, không phản quang và không cơ giới, không bằng kim loại, dùng cho 
đường đi; bể xây để chứa chất lỏng; bể xây để chứa nước công nghiệp; van ống dẫn nước, 
không bằng kim loại hoặc chất dẻo.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe có động cơ, tàu hỏa, tàu 
thủy, máy bay; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ đại lý vận 
chuyển hành khách; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch tham quan; hướng dẫn khách du 
lịch; cho thuê chỗ đế xe và bãi đỗ xe; cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển và chuyển 
phát bưu kiện tận nơi. 

 

 
(210) 4-2015-01021 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.1.4; A3.1.21 

(731) PUMA SE  (DE) 
Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, 
Germany   

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp dùng cho giầy và giầy ống; dầu và mỡ dùng để bảo 
quản da, chất bôi trơn; hợp chất kết dính và làm thấm ướt dùng để hấp thu bụi.   

 

Nhóm 12: Xe đạp; xe scutơ [xe cộ]; thuyền; ô tô và các bộ phận của chúng; ô tô nhỏ dùng 
để di chuyển khi chơi gôn; phụ tùng và phụ kiện (không nằm trong các nhóm khác) cho 
các sản phẩm đã kể ở trên.   

 

Nhóm 19: Bệ nhảy cầu (không bằng kim loại); vật liệu xây dựng dùng để định hình đá 
ngầm nhân tạo để nuôi cá (không bằng kim loại); khuôn để định hình các sản phẩm bằng 
xi măng (không bằng kim loại); buồng nhỏ để phun sơn (không bằng kim loại); chuồng 
gà/ chuồng gia cầm (không bằng kim loại); cột mốc, không bằng kim loại, không phát 
quang; biển hiệu, không phản quang và không cơ giới, không bằng kim loại, dùng cho 
đường đi; bể xây để chứa chất lỏng; bể xây để chứa nước công nghiệp; van ống dẫn nước, 
không bằng kim loại hoặc chất dẻo.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe có động cơ, tàu hỏa, tàu 
thủy, máy bay; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ đại lý vận 
chuyển hành khách; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch tham quan; hướng dẫn khách du 
lịch; cho thuê chỗ để xe và bãi đỗ xe; cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận chuyển và chuyển 
phát bưu kiện tận nơi. 
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(210) 4-2015-01022 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; A2.1.23 
(591) Xám đen, da cam 
(731) Công ty TNHH Marketing and 

Mores  (VN) 

A21, lô 10, khu ĐTM Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, đại lý thông tin thương mại, văn 
phòng tuyển dụng lao động, văn phòng giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động, tuyển 
dụng nhân sự, cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web, dịch vụ trung gian 
thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-01023 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A3.4.2; 25.1.6; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần giống bò 

thịt, sữa Yên Phú   (VN) 

Xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp, thịt muối; sữa; sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 40: Mổ thịt súc vật. 
 

 
(210) 4-2015-01025 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., 
LTD  (KR) 
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; lốp xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); vỏ bọc cho lốp xe; 
lốp xe máy; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; săm cho xe đạp; săm cho xe máy; 
săm cho lốp xe bơm hơi; săm cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ; lưới trùm hành lý cho 
xe cộ; vỏ xe bơm khí (lốp xe); túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; vành của xe cộ; vỏ bọc 
yên của xe đạp; vỏ bọc yên của xe máy; đai an toàn cho ghế xe cộ; xéc măng phanh cho 
xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; giá chở ván trượt tuyết cho xe con; chốt chống trượt cho lốp; 
lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lốp xe, ta lông lốp cho xe 
cộ (đai của trục lăn); mặt lăn cho xe cộ (đai của trục lăn); chốt chống trượt cho xe cộ; lốp 
liền xăm cho xe đạp, lốp liền xăm cho xe máy; van cho lốp xe cộ, lốp bánh xe. 
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(210) 4-2015-01027 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Phùng Văn Xướng  (VN) 

Bản Kỉnh, xã Quốc Dân, huyện Quản 
Uyên, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 
Bằng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau dạ hiến tươi. 

 

 
(210) 4-2015-01031 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Phương Nam  (VN) 

Tháp R1, lầu 7, phòng 7, tòa nhà The 
EverRich, số 968 đường Ba Tháng Hai, 
phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít); núm vú giả 
dùng cho trẻ em ngậm; bình sữa cho trẻ em bú; đai lưng dùng cho sản phụ; kim cho mục 
đích y tế; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; ống tiêm dưới da; ống thông đường tiểu; 
thiết bị/dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; bơm dùng để hút sữa mẹ; thìa dùng để uống 
thuốc; vòng kích thích việc mọc răng; nhiệt kế cho mục đích y tế; băng để băng bó [băng 
co giãn]. 

 

(210) 4-2015-01033 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; 4.5.1; A5.3.13; 
A5.5.21; A5.5.20 

(591) Trắng, hồng, xanh 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 

nhiên An Thái  (VN) 

7/134 liên khu 5/6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-01034 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.9.1 
(591) Hồng tím, đỏ, tím đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Kyo Sakura 

Nhật Bản  (VN) 

Đường Kim Đồng, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-01035 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Kyo Sakura 

Nhật Bản  (VN) 

Đường Kim Đồng, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-01036 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1 

(731) Công ty TNHH Kyo Sakura 

Nhật Bản  (VN) 

Đường Kim Đồng, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-01037 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Hồng tím 
(731) Công ty TNHH Kyo Sakura 

Nhật Bản  (VN) 

Đường Kim Đồng, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-01038 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Công ty TNHH Kyo Sakura 

Nhật Bản  (VN) 

Đường Kim Đồng, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-01039 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.1.5; A5.1.16; 3.5.1; 26.1.2 

(731) Công ty TNHH Kyo Sakura 

Nhật Bản  (VN) 

Đường Kim Đồng, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2015-01044 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.15.21; A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty luật TNHH Gia Phạm  

(VN) 

Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh 
doanh, marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 

 
 

(210) 4-2015-01045 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.11.8; A1.1.5; 

A26.4.24 
(591) Đen, nâu, vàng 
(731) Công ty luật TNHH Gia Phạm  

(VN) 

Số 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân; trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh 
doanh, marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục). 

 

 
(210) 4-2015-01046 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01047 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01048 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San - 

Dermpharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-01049 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ha San -

Dermapharm  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01050 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01051 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01052 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-01053 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM   (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01054 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HA SAN -

DERMAPHARM  (VN) 

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01055 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A3.7.24; 25.1.25; 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần ROYAL Nội 

Thất  (VN) 

Số 32 Voi Phục, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Ghế dài [đồ đạc]; đệm, nệm; ghế bành, ghế có tay dựa; ghế ngồi; ghế trường 
kỷ; bàn; giường, giường ngủ.  

 

 
(210) 4-2015-01056 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.7.4; A24.7.23; 18.3.21; 18.3.23 

(591) Trắng, đen, nâu 
(731) Phạm Hữu Nghĩa  (VN) 

111 Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Khăn rằn (khăn quàng cổ); cà vạt; quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; khăn 
quàng cổ; khăn choàng. 
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(210) 4-2015-01057 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.15.23; 26.1.4; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Trung tâm Anh văn Quốc tế 

Việt Mỹ  (VN) 

122 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, cụ thể là: trường 
đào tạo, tổ chức các cuộc thi, dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 
 

(210) 4-2015-01058 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.3.1; 26.1.2; 26.1.10 

(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Vũ Văn Thư  (VN) 

259 Đống Đa, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gas, bếp gas, máy vi tính, điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-01059 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 3.7.17; A9.7.21 
(731) MERCURY CORPORATION LTD.  (KR)

(Dangsan-dong2(i)-ga, Hanabiz Tower) 
5F, 103, Yeongdeungpo-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, KOREA  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng điện thoại di động; tấm phim bảo vệ màn hình cho điện thoại di 
động; bộ sạc pin cho điện thoại di động; tai nghe dùng cho điện thoại di động; dây đeo 
dùng cho điện thoại di động; cái giữ (cái đỡ) đặt trên bàn dùng cho điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2015-01060 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540)  (731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh  (VN) 

577 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
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(210) 4-2015-01061 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh  (VN) 

577 Trường Chinh, phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường.  
 

 
(210) 4-2015-01062 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.7; 2.9.1 
(731) LANGHAM HOTELS 

INTERNATIONAL LIMITED   (HK) 
33rd Floor, Great Eagle Center, 23 
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; môi giới cho thuê hoặc bán nhà; 
cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê phòng ở; định giá bất động sản; đại lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp phòng và chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu và quán cốc-
tai; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng kem (dịch vụ 
nhà hàng ăn uống); quầy bán bánh kẹp và đồ ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ sắp xếp và thực hiện các bữa tiệc (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ nhà trẻ ban ngày; cho thuê phòng họp phục vụ cho hội nghị.  

 

 
(210) 4-2015-01063 (220) 14.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.7.8; A25.7.2; 25.7.25 

(731) LANGHAM HOTELS 
INTERNATIONAL LIMITED   (HK) 
33rd Floor, Great Eagle Center, 23 
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; môi giới cho thuê hoặc bán nhà; 
cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê phòng ở; định giá bất động sản; đại lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp phòng và chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách sạn và nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu và quán cốc-
tai; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng kem (dịch vụ 
nhà hàng ăn uống); quầy bán bánh kẹp và đồ ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ sắp xếp và thực hiện các bữa tiệc (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ nhà trẻ ban ngày; cho thuê phòng họp phục vụ cho hội nghị.  

 
 

(210) 4-2015-01066 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Nguyên Vũ   (VN)

35 Đoàn Giỏi, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xi đánh giày, chất làm bóng, chất khử mùi cho cá nhân, chất tẩy rửa 
làm sạch, chất bảo quản da.  

 

 
(210) 4-2015-01067 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hầm, nước mắm, rau quả sấy khô, dầu thực vật, chất chiết ra từ thịt, chất 
chiết ra từ xương, chất chiết ra từ mỡ động vật và chất chiết từ thủy hải sản, trái cây sấy, 
thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp.  

 

Nhóm 30: Gia vị, bột nêm, tương ớt, tương cà chua, nước tương, mì ăn liền, các sản phẩm 
chế biến từ gạo ăn liền như bún, phở, miến, bánh canh, bánh đa, cháo, nui, chè ăn liền 
(được nấu từ gạo nếp, đường và các loại ngũ cốc). 

 

 
(210) 4-2015-01068 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  

(VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong công nghiệp). 

 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng [quần áo]; ca vát; khăn choàng.  
 

 
(210) 4-2015-01069 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Hồng, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sản xuất và thương mại Sài 

Gòn 1  (VN) 

48 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01071 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SO LA Hùng 

Thịnh  (VN) 

68 Vĩnh Hội, phường 04, quận 04, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ uống, cụ thể: rượu và nước giải khát có cồn.  
 

 
(210) 4-2015-01073 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.   (US) 
3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn, véc ni và mực dùng cho đóng gói bao bì.  
 

 
(210) 4-2015-01074 (220) 14.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 6.1.2; 26.3.1; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 

KCN Biên Hòa I, phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2015-01075 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Cam, cam nhạt, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 

KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2015-01076 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24; A11.3.4; 26.4.4 
(591) Xanh dương, cam, đỏ, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 

KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2015-01077 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 6.1.2; 25.5.25; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh dương, cam, cam đậm, cam 

nhạt, đen, xám, xám nhạt, kem 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 

KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2015-01078 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1; A26.11.12; 5.7.1 

(591) Trắng, cam, cam nhạt, xanh dương, nâu 

nhạt, nâu 

(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 

KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2015-01079 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.3.1; 6.1.2

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 

KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2015-01084 (220) 14.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5

(591) Nâu, vàng nâu

(731) Hộ kinh doanh bánh ngon 

Cucina  (VN) 

32A Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh mì, bánh ngọt, bánh nướng.  
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(210) 4-2015-01085 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Phương Linh  (VN) 

105/4D Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa; then ổ khóa; két sắt an 
toàn; cơ cấu đóng cửa [không dùng điện]; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ], cụ thể: 
vít, đinh, ghim, móc bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: các loại khóa, ổ khóa, sơn, véc-ni, sơn bóng, kính, bóng đèn, dây cáp 
điện, phụ tùng xe ô tô/xe có động cơ, nhiên liệu rắn/ lỏng/ khí, quặng, kim loại và hoá 
chất công nghiệp, phân bón, lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc 
lào, hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm da và giả da, gỗ xây 
dựng và nguyên vật liệu xây dựng, máy nông nghiệp, máy móc công nghiệp (cụ thể: máy 
đóng gói, máy phát điện, máy hàn, máy bơm, máy hút bụi, máy nén khí, máy sấy khí, 
máy may, máy khắc, máy biến áp, máy đánh giày, máy rửa xe, máy khoan, máy cắt, máy 
mài, máy lạng, máy đục, máy chà nhám), máy văn phòng, máy vi tính, giường, tủ, bàn 
ghế, đồ dùng gia đình (dao, kéo, ly, tách, chén, bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng, 
đèn trang trí) và đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ], dụng cụ cầm tay, thao tác thủ 
công, giấy dán tường và phủ sàn, ống, khớp nối, vòi, bột bả ma-tít, bột chống thấm, văn 
phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01086 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.3; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Ngọc 

Phương Linh   (VN) 

105/4D Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; chìa khóa; then ổ khóa; két sắt an 
toàn; cơ cấu đóng cửa [không dùng điện]; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ], cụ thể: 
vít, đinh, ghim, móc bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: các loại khóa, ổ khóa, sơn, véc-ni, sơn bóng, kính, bóng đèn, dây cáp 
điện, phụ tùng xe ô tô/xe có động cơ, nhiên liệu rắn/ lỏng/ khí, quặng, kim loại và hoá 
chất công nghiệp, phân bón, lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc 
lào, hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm da và giả da, gỗ xây 
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dựng và nguyên vật liệu xây dựng, máy nông nghiệp, máy móc công nghiệp (cụ thể: máy 
đóng gói, máy phát điện, máy hàn, máy bơm, máy hút bụi, máy nén khí, máy sấy khí, 
máy may, máy khắc, máy biến áp, máy đánh giày, máy rửa xe, máy khoan, máy cắt, máy 
mài, máy lạng, máy đục, máy chà nhám), máy văn phòng, máy vi tính, giường, tủ, bàn 
ghế, đồ dùng gia đình (dao, kéo, ly, tách, chén, bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng, 
đèn trang trí) và đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ], dụng cụ cầm tay, thao tác thủ 
công, giấy dán tường và phủ sàn, ống, khớp nối, vòi, bột bả ma-tít, bột chống thấm, văn 
phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01087 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24; 5.7.3; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Khánh 

Du  (VN) 

314/13, KP 2, đường Phạm Văn Thuận, 
phường Thống Nhất, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn.  
 

 
(210) 4-2015-01090 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 1.13.1; A1.13.15; 1.15.15; 
26.15.1 

(591) Hồng, đỏ nâu, cam, vàng chanh, xanh lá 
cây 

(731) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  

(VN) 

Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem làm trắng da; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem chống 
nắng. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng cho mục 
đích y tế); dược phẩm. 

 

Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến: cá đông lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem dưỡng da, kem làm trắng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, 
kem chống nắng, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng cho 
mục đích y tế), dược phẩm, cá đông lạnh. 
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(210) 4-2015-01091 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

IBC PHARMACITE  (VN) 

368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm); kem ngừa nám (mỹ 
phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng 
cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem và bột tắm trắng, kem ngừa nám, kem ngừa 
mụn, sữa rửa mặt, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng 
(dùng cho mục đích y tế), thịt, cá, trứng, gia cầm đã qua chế biến, sữa và các sản phẩm 
sữa. 

 

 
(210) 4-2015-01093 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Nam Hải  (VN) 

Số nhà 212, K1 khu đô thị mới Việt 
Hưng, phường Việt Hưng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; tấm kim loại cho xây dựng; vật liệu gia cố 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; trần nhà bằng kim loại; mái đua bằng kim loại; mái 
che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-01095 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25 
(731) Công ty TNHH nông sản Tâm 

Phúc  (VN) 

356/13 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; cà phê sữa; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ 
sở cà phê. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: trà, cà phê các loại; dịch vụ đại lý ký gửi: trà, cà phê; dịch vụ 
xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quán rượu (quán bar). 

 

 
(210) 4-2015-01096 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-01097 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất To Mi  (VN) 

184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 
 

(210) 4-2015-01098 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH thời trang ¸ 

Đông  (VN) 

133/36/14V Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2015-01099 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Linh Pang  (VN) 

110 (trệt + lầu 1) Trần Hưng Đạo, 
phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; dịch vụ làm móng tay móng chân; dịch vụ chăm 
sóc da mặt; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2015-01100 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị văn 

phòng Siêu Thanh  (VN) 

A20 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân 
Phong, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, điện tử gia dụng như: máy thu hình (tivi), loa, 

máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và 
thiết bị của chúng; mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không 
khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn 
thông như: điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách 
tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, 
máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số 
như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí 
như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông 
minh; mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, 
máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha 
cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán 
thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò 
nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình 
nước và thiết bị của chúng; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em 
bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ 
thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà 
lê, mỏ lết, ổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị 
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của chúng; mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công 
tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán 
hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát; 
mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu hoạch rau, củ, 
quả, hạt, máy gặt lúa, máy sát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt cỏ, máy tỉa 
cành; mua bán thiết bị máy công nghiệp khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng và linh kiện 
phụ tùng; mua bán hoá chất, hoá mỹ phẩm mua bán vật liệu xây dựng; mua bán lương 
thực thực phẩm, đồ uống các loại; mua bán hàng trang trí nội thất và hàng thủ công mỹ 
nghệ. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; xây dựng dân dụng, công nghiệp; 
lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy. 

 

 
(210) 4-2015-01101 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Siêu Thanh  

(VN) 

A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu 
Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng kim khí điện máy, điện tử gia dụng như: máy thu hình (tivi), loa, 
máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và 
thiết bị của chúng; mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không 
khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị viễn 
thông như: điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách 
tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, 
máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị kỹ thuật số 
như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị giải trí 
như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông 
minh; mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, 
máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha 
cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng; mua bán 
thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga-bếp điện-bếp từ, lò vi sóng, lò 
nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình 
nước và thiết bị của chúng; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em 
bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy móc, dụng cụ 
thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà 
lê, mỏ lết, ổ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị 
của chúng; mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công 
tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán 
hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, nước giải khát; 
mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu hoạch rau, củ, 
quả, hạt, máy gặt lúa, máy sát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt cỏ, máy tỉa 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1388 

cành; mua bán thiết bị máy công nghiệp khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng và linh kiện 
phụ tùng; mua bán hoá chất, hoá mỹ phẩm mua bán vật liệu xây dựng, mua bán lương 
thực thực phẩm, đồ uống các loại; mua bán hàng trang trí nội thất và hàng thủ công mỹ 
nghệ. 

 

 
(210) 4-2015-01102 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân Hùng 

Dòng  (VN) 

259 đường số 7, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); loa; bộ trộn âm (mixer); ống nói (micro); đầu máy đọc 

đĩa kỹ thuật số; máy thu hình (tivi). 
 

 
(210) 4-2015-01103 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Việt úc  (VN) 

222A, ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-01104 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh tiệm giày Anh 

Si Ta  (VN) 

07M Nguyễn ảnh Thủ, tổ 4, khu phố 1, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: giầy dép: quần áo; thắt lưng (dùng cho trang phục) (dây nịt); mũ (nón).  
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(210) 4-2015-01105 (220) 14.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 22.1.1; 25.5.25; A11.3.3; 25.1.25 
(591) Xanh dương dậm, xanh dương, đỏ xanh 

lá cây nhạt: vàng, trắng, nâu, nâu nhạt, 
đen, vàng, vàng nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại dịch vụ 

Bảo Minh   (VN) 

Số 53 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-01106 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.5.1; 2.5.2; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - xuất nhập khẩu Núi 

Xanh Long An  (VN) 

226 ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-01107 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Việt   (VN) 

Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01113 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 26.3.2; A18.5.7 
(591) Đen, xám 
(731) Tổng công ty cổ phần bảo 

hiểm Sài Gòn - Hà Nội  (VN) 

Tầng 7+8, tòa nhà AC, lô A1A, cụm 
SXTTCN&CNN, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn con người; bảo hiểm y tế; bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; bảo 
hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường 
hàng không; bảo hiểm hàng không; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ; bảo hiểm 
thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; bảo hiểm trách nhiệm; trách nhiệm bồi 
thường cho người thứ ba, trách nhiệm chung thương mại, trách nhiệm công cộng, trách 
nhiệm sản phẩm, trách nhiệm công cộng và sản phẩm kết hợp, trách nhiệm nghề nghiệp, 
trách nhiệm, giao nhận, trách nhiệm cho người thứ ba, trách nhiệm bồi thường cho người 
lao động, trách nhiệm bồi thường giải thưởng; bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; tiền, 
thiệt hại nhà tư nhân, thiết bị điện tử, nổ nồi hơi, mọi rủi ro thuê văn phòng, mọi rủi ro tài 
sản, mọi rủi ro công trình dân dụng đã hoàn thành, mọi rủi ro công nghiệp, mọi rủi ro căn 
hộ chung cư, trộm cắp, máy móc xây dựng, gián đoạn kinh doanh, đổ vỡ máy móc; bảo 
hiểm tính dụng và rủi ro tài chính; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; bảo hiểm nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-01114 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 26.3.2; A18.5.7 
(591) Vàng, trắng, xám 
(731) Tổng công ty cổ phần bảo 

hiểm Sài Gòn - Hà Nội  (VN) 

Tầng 7+8 Tòa nhà AC, Lô A1A, Cụm 
SXTTCN&CNN, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y tể; bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; bảo 
hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường 
hàng không, bảo hiểm hàng không; bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nề, bảo hiểm 
thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu bào hiềm trách nhiệm; trách nhiệm bồi thường 
cho người thứ ba trách nhiệm chung thương mạị, trách nhiệm công cộng, trách nhiệm sản 
phẩm, trách nhiệm công cộng và sản phẩm kết hợp, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm 
giao nhận, trách nhiệm cho người thứ ba, trách nhiệm bồi thường cho người lao động, 
trách nhiệm bồi thường giải thưởng; bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại, tiền, thiệt hại 
nhà tư nhân, thiết bị điện tử, nổ nồi hơi, mọi rủi ro thuê văn phòng, mọi rủi ro tài sản, mọi 
rủi ro công trình dân dụng đã hoàn thành, mọi rủi ro công nghiệp mọi rủi ro căn hộ chung 
cư trộm cắp, máy móc xây dựng, gián đoạn kinh doanh, đổ vỡ máy móc, bào hiểm tín 
dụng và rủi ro tài chính; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; bảo hiểm nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-01116 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.1.11; A2.1.23; 4.5.5 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Chân Tình  (VN) 

Số 99 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Đũa; đĩa; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chảo rán không dùng điện; dụng cụ nhà 
bếp; muôi cán dài.  
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(210) 4-2015-01117 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Tân Lê 

Đoàn  (VN) 

256/45/32 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Máy đọc đĩa DVD; máy đọc đĩa compắc; máy quay đĩa; đầu đọc máy quay đĩa. 

 

 
(210) 4-2015-01118 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.1.2; 26.1.5; A26.11.8; 
1.15.21; 1.13.1 

(591) Xanh n−ơc biển, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH điện tử Tân Lê 

Đoàn   (VN) 

236/45/32 Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy đọc đĩa DVD; máy đọc đĩa compắc; máy quay đĩa; đầu đọc máy quay đĩa. 

 

 
(210) 4-2015-01119 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại dây cáp điện 

Thăng Long  (VN) 

418/4F Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; cuộn dây điện; dây dẫn điện; cáp dẫn điện.  
 

 
(210) 4-2015-01120 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ nâu, vàng, trắng, xanh dương, đỏ, 

xanh tím than 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ cân điện 

tử - tự động hoá Việt Mỹ  (VN) 

151 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hỗ trợ việc mua bán: cân điện tử, 
máy móc, thiết bị); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-01121 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Kim Minh  

(VN) 

1152/9 Nguyễn Văn Quá, tổ 6A, khu phố 
2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa, xe 

đạp, xe máy.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hỗ trợ việc mua bán: mũ bảo hiểm, 
mũ bảo hiểm cho thể thao, người cưỡi ngựa, xe đạp, xe máy); đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-01122 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Kim Minh  

(VN) 

1152/9 Nguyễn Văn Quá, tổ 6A, khu phố 
2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hỗ trợ việc mua bán: mũ bảo hiểm, 

mũ bảo hiểm cho thể thao, người cưỡi ngựa, xe đạp, xe máy); đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-01123 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 25.5.3 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Tín Lợi  (VN) 

B31 cư xá Lam Sơn, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; băng dính dùng cho y tế; thuốc mỡ dược 

phẩm; thuốc bóp phong thấp; thuốc mỡ dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01124 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH Tân Đại Thời  

(VN) 

Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hỗ trợ việc mua bán: máy móc, thiết 
bị ngành sơn, thiết bị xử lý môi trường, điện, điện tử, thiết bị ngành công, nông, lâm, ôtô 
và xe có động cơ); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 

Nhóm 40: Xử lý kim loại; mạ kim loại; mạ điện; thông tin về xử lý vật liệu.  
 

 
(210) 4-2015-01125 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.1.8; A5.1.5; 3.13.1;  

(591) Đen, trắng, xanh lá, cam, vàng, tím, xanh 
dương, đỏ 

(731) Ngô Thị Hồng Thắm  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy lau dùng trong gia đình, khăn lau bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2015-01126 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.4; A1.5.3 

(591) Đỏ, nâu, nâu nhạt, nâu đậm, vàng, trắng 
(731) Cơ sở chế biến cà phê Thành 

Hải  (VN) 

671/24 tổ 10 khu vực Bình Trung, 
phường Long Hòa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-01127 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.15; A11.3.4; 26.7.5; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Sao 

Tân Việt  (VN) 

198 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-01128 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đồng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Hừng 

Đông  (VN) 

39 Trần Cao Vân, phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-01129 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Tân Việt  (VN) 

51B/48 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa; đại lý du lịch quốc tế; cho thuê phương tiện vận 
chuyển. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động  thể thao văn hóa, đào tạo huấn luyện nhân sự; giải trí. 
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; đặt phòng khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-01130 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH GREENLIFE Việt 

Nam  (VN) 

Số 18, ngõ 46 đường Vũ Xuân Thiều, tổ 
9, Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán phân bón. 
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(210) 4-2015-01132 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) MILBON CO., LTD.  (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm dưỡng và phục hồi tóc hư tổn; dung dịch 
dưỡng tóc tạo màu; tinh dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc; gel vuốt tóc; sáp tạo kiểu tóc; dầu 
dưỡng tóc; chế phẩm dạng bọt dùng cho tóc; chế phẩm giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế 
phẩm để duỗi tóc thẳng; chế phẩm để dưỡng tóc trước khi duỗi tóc thẳng hoặc uốn tóc; 
chế phẩm để dưỡng tóc sau khi duỗi tóc thẳng hoặc uốn tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm 
nhuộm màu tóc; chế phẩm dùng để dưỡng tóc trước khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc; chế 
phẩm dùng để dưỡng tóc sau khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc. 

 
 

(210) 4-2015-01133 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) MILBON CO., LTD.  (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Keo xịt tóc; gel vuốt tóc; sáp tạo kiểu tóc; dầu dưỡng tóc; chế phẩm dạng bọt 
dùng cho tóc. 

 
 

(210) 4-2015-01134 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây 
(731) Phạm Mai Phương  (VN) 

P501, tòa nhà T10, CT18, khu đô thị Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bánh mỳ; bánh mỳ không có men; bánh ngọt. 

 

Nhóm 31: Quả tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; rau tươi; hoa khô dùng để trang trí; hoa 
khô tự nhiên. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ 
uống]; nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống ép từ quả 
không chứa cồn. 
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(210) 4-2015-01135 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 1.5.1; A1.1.10; 24.11.18 
(591) Đỏ cờ, vàng, xanh nước biển, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Trung tâm phát triển công 

nghệ kỹ thuật chống hàng 

giả (ACTECH)  (VN) 

Số 50 ngõ 31 phố Nguyễn Chí Thanh, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]; số hoá tư liệu [quét]; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hoá chất; kiểm soát chất lượng, kiểm tra chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai 
[cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2015-01136 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

phát triển hạ tầng Đà Nẵng  

(VN) 

162A Phan Châu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, sắt thép các loại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, cung cấp thực phẩm và đồ uống(do nhà 
hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-01137 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 6.1.2; 26.3.23; 4.5.3; 26.4.1; 26.1.1 
(731) Bùi Kim Vân  (VN) 

Số 8/1 C ngõ 174 Đầm Trung, đường 
Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt hoa quả, ô mai. 
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2015-01138 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.3.1; A25.3.3; 26.7.25 

(731) Công ty TNHH cơ khí đúc 

Trường Mạnh  (VN) 

Số 15 cụm công nghiệp làng nghề xã Mỹ 
Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy bơm bùn, máy bơm cát, máy đục mộng vuông, máy cắt 
sắt, máy nén khí, hộp số giảm tốc (là bộ phận cơ khí chuyển động, một bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2015-01139 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, lam sẫm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ Phúc 

Việt DECOR  (VN) 

6C Phạm Văn Xảo, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: mành che cửa sổ bên trong nhà, mành che trong nhà có dát 
những thanh gỗ mỏng, mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt, mành che bằng giấy, 
mành tre, rèm bằng tre. 

 

 
(210) 4-2015-01141 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Phương Đài  (VN) 

3 Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-01142 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

SAOLA  (VN) 

1150/9/3 đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại keo, hồ, chất dính dùng trong công nghiệp, giấy nhám (giấy 
ráp); vật liệu mài mòn. 
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(210) 4-2015-01144 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh da trời, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Quốc Thiên  

(VN) 

15 đường TA32, phường Thới An, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp); bột nhám; vật liệu mài mòn.  
 

 
(210) 4-2015-01145 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.3.23; A1.5.3; A5.3.14; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 

xanh Việt Mỹ  (VN) 

Số 6, Hoa Hồng, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; tụ điện; dây dẫn điện; cầu chì; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 

tiếp xúc khác [vật nối điện]; rơ le điện. 

 

Nhóm 11: Đèn điện; bóng đèn điện. 

 

Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2015-01146 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 1.5.1; A25.7.7 

(591) Xanh lá đậm, vàng đậm, trắng 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Chiếu sáng và Tiết kiệm điện  

(VN) 

TDP Thắng Lợi, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; bóng đèn điện. 
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(210) 4-2015-01147 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ 
(731) Phạm Thị Thu Hương  (VN)

217B Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-01148 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Anh Dũng  (VN) 

40 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nội thất, tủ, bàn, ghế. 
 

 
(210) 4-2015-01149 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.3.1; A2.3.23; 3.7.6; 2.3.21 

(591) Đỏ, hồng, trắng, xanh lá cây, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH ẩm thực Miền 

Trung  (VN) 

76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-01150 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh, trắng, nâu đất 
(731) Công ty TNHH METHI  (VN)

TT31 đường 45, khu phố 2, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-01151 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.2.13; 3.2.15 

(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH Hà Nguyễn RITA  

(VN) 

5/3 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, vali, túi xách, ví.  
 

 
(210) 4-2015-01152 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.11.3; A26.11.9; 26.5.2 

(731) Phạm Hoàng Ngọc Muôn  (VN)

243/24/6 Mã Lò, phường Bình Trị Đông 
An, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót.  
 
 

(210) 4-2015-01153 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Diệu   (VN) 

37 Lý Tự Trọng, phường 01, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 45: Cho thuê quần áo cưới.  
 

 
(210) 4-2015-01155 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hảo Hương   (VN) 

102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá (đã sơ chế và bảo quản); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước 
mắm pha với nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua).   

 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước tương pha với 
nước, đường, tỏi, ớt giấm chua). 
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(210) 4-2015-01156 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.3.1 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hảo Hương  (VN) 

102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29:  Nước mắm; cá (đã sơ chế và bảo quản); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước 
mắm pha với nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua).  

 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước tương pha với 
nước, đường, tỏi, ớt giấm chua). 

 

 
(210) 4-2015-01157 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NPD Việt Nam  

(VN) 

Số 8, ngõ 108/77 đường Nghi Tàm, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, mũ nón, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, thiết bị 
điện gia dụng, đèn chiếu sáng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ 
quầy rượu, dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2015-01158 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NPD Việt Nam  

(VN) 

Số 8, ngõ 108/77 đường Nghi Tàm, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. giầy dép, mũ nón, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, thiết bị 
điện gia dụng, đèn chiếu sáng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2015-01159 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.3.20; 5.3.16 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

NEW RICH  (VN) 

965/6/7 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01160 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng xám 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Hợp Thành  (VN) 

Lầu 8, toà nhà IMV, số 87 Hoàng Văn 
Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông.  
 

 
(210) 4-2015-01161 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Hợp Thành    (VN) 

Lầu 8, toà nhà IMV, số 87 Hoàng Văn 
Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.    
 

Nhóm 38: Viễn thông.  
 

 
(210) 4-2015-01162 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.5; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Hợp Thành  (VN) 

Lầu 8, toà nhà IMV, số 87 Hoàng Văn 
Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Viễn thông.  
 

 
(210) 4-2015-01164 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; A8.1.22; 
8.1.18 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, nâu nhạt, 
vàng đậm, be nhạt 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01165 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; 8.1.18 
(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, nâu nhạt, 

vàng đậm, be nhạt, xanh lá cây, đỏ, hồng
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01166 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; A1.11.8; A1.1.5; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, nâu nhạt, 
be nhạt, xanh lá cây, đỏ đậm, hồng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  
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(210) 4-2015-01167 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; 8.1.18 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, nâu nhạt, 

vàng đậm, be nhạt, nâu đậm, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-01168 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; A8.1.22 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, nâu nhạt, 

vàng đậm, be nhạt 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-01169 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; 8.1.18 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, nâu nhạt, 

vàng đậm, nâu 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
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(210) 4-2015-01170 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.11.8; 8.1.18; 
25.5.25; 8.1.19 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, nâu nhạt, 
vàng đậm, be nhạt 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-01171 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 7.5.10; 5.5.19; 8.1.18; 25.5.25 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01172 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 7.5.10; 5.7.14; 8.1.18; 25.5.25 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, trắng, đất 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01173 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 8.1.18; 25.5.25; A5.7.22; 5.7.12; 7.5.10 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, màu cam, trắng
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-01174 (220) 15.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 7.5.10; 25.5.25; 5.7.8; 8.1.18 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, trắng, 

đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-01175 (220) 15.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 25.5.2; 7.5.10; 5.7.8; 8.1.18 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

trắng, đất, đỏ, kem 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01176 (220) 15.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 25.5.2; 7.5.10; 5.7.21; 8.1.18 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu nhạt, nâu đậm 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1407 

(210) 4-2015-01177 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 8.1.18; 25.5.2; 7.5.10 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, nâu nhạt, nâu 

đậm, trắng, be 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-01178 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.5.2; 7.5.10; 5.7.21; 8.1.18 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng, xanh lá 

cây, xanh lá mạ, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01179 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Đăng Đạt  

(VN) 

331/12 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khoá, bản lề, tay nắm cửa, ốc vít, đinh, tán, dụng cụ cầm tay. 
 

 
(210) 4-2015-01180 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.3.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Sinh 

Thành Phát  (VN) 

267 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1408 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ 
trộn âm (micxơ); ống nói (micrô). 

 

 
(210) 4-2015-01181 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 

Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-01182 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Vũ Huy Tưởng  (VN) 

Số 15 nghách 50/71, phố Mễ Trì Thượng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn, thiết bị điều hòa không khí; thiết bị khử mùi không khí; hệ thống 

và thiết bị nấu nướng; nồi hấp (nồi áp suất dùng điện); chảo rán sâu lòng dùng điện; chảo 
rán dùng điện; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị thu hồi nhiệt. 

 
Nhóm 21: Nồi hấp (nồi áp suất không dùng điện); bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ 
dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2015-01183 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4 
(731) Nguyễn Thanh Thủy  (VN)

Số 83, phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo tắm; quần bơi; mũ tắm; quần áo lót; quần áo; ca vát; quần áo ngủ; 

dép; giày; váy; quần áo bơi. 
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(210) 4-2015-01184 (220) 15.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540)   

(731) Nguyễn Thanh Thủy   (VN)

Số 83, phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo tắm; quần bơi; mũ tắm; quần áo lót; quần áo; ca vát; quần áo ngủ; 
dép; giày; váy; quần áo bơi. 

 

 
(210) 4-2015-01185 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) BULLMER MECHANICAL AND 
ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
No.181, Qiyihe Road, Jiangnan Street, 
Linhai City, Zhejiang Province, P.R. China

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy gia công da thuộc; máy cắt [máy móc]; bộ khởi động cho động cơ và máy 
nổ; máy may; máy cắt; người máy [máy móc]. 

 
 

(210) 4-2015-01186 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) HIACE ENGINE CO., LTD  (TW) 
No. 75 Singjhong, Singguei Village,
Cihtong Township, Yunlin County, Taiwan

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy băm rơm dạ; máy rẫy cỏ; máy thu hoạch chè; máy xén cỏ; máy cắt tỉa 
cây; máy phun sương mù. 

 
 

(210) 4-2015-01187 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A11.3.7; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Phú Toàn 

Thắng  (VN) 

Tòa nhà Dragon Hill Residence and 
Suites, phân khu 15A1, đường Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-01188 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Hà  (VN) 

Số 15, ngõ 89, đường Xuân Đỉnh, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu thời trang.  
 

 
(210) 4-2015-01189 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Pymepharco  

(VN) 

166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-01190 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 18.1.23 
(731) 1. Công ty TNHH Thiên Đức  (VN)

Đường Nguyễn Tất Thành, Định Trung, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

2. Công ty TNHH thương mại 

và xây dựng Vĩnh Hà  (VN) 

Phòng 408/CT3B khu đô thị Mỹ Đình II, 
Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, dịch vụ lái xe, vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá, cho thuê xe. 
 

 
(210) 4-2015-01191 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

REVO  (VN) 

Tầng 2, số 12, ngách 12/5, phố Lương 
Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua, bán dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dược liệu.  
 

 
(210) 4-2015-01192 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.1.2; 3.7.1; A3.7.24 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hoà Lệ  (VN) 

212/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-01193 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A25.7.3; A25.7.4 

(591) Đen, xanh, xanh nhạt, trắng, xanh đậm, 
ghi 

(731) Phạm Thị Hồng Nhung  (VN) 

Khối 10, phường Vạn Phúc, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 

 
(210) 4-2015-01194 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina  (VN) 

Số nhà 07, phố Nguyễn Quyền, phường 

Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống, nồi cơm điện, bếp gas, bếp từ, bình nóng lạnh, quạt điện. 
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(210) 4-2015-01195 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 

Số nhà 07, phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống, nồi cơm điện, bếp gas, bếp từ, bình nóng lạnh, quạt điện. 
 
 

(210) 4-2015-01196 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê  (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2015-01197 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê   (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-01198 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê   (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 

cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; bơm kim tiêm dùng một lần. 
 

 
(210) 4-2015-01199 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Đăng 

Quang Ban Mê   (VN) 

Số 181/47/6 đường Y Moan, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy cho bàn ăn, khăn giấy, khăn giấy ướt.  
 

 
(210) 4-2015-01200 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc    (VN) 

Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01201 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc  (VN) 

Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  

 
 

(210) 4-2015-01202 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc    (VN) 

Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-01203 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc   (VN) 

Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01204 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Lộc   (VN) 

Số 7, ngõ 351/23, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-01205 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn dự án 

SEAS  (VN) 

8/19A Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án.  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng công trình cơ điện; tư vấn xây dựng công trình dân dựng; tư 
vấn xây dựng công trình công nghiệp; giám sát xây dựng công trình cơ điện; giám sát xây 
dựng công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình công nghiệp; thi công công trình 
công nghiệp; thi công công trình dân dụng. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; thẩm tra thiết kế; thiết kế cộng trình cơ điện; thiết kế công trình xây 
dựng dân dụng; thiết kế công trình xây dụng công nghiệp; thẩm tra dự toán công trình. 

 
 

(210) 4-2015-01206 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn dự án 

SEAS  (VN) 

8/19A Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án.  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng công trình cơ điện; tư vấn xây dựng công trình dân dụng; tư 
vấn xây dựng công trình công nghiệp; giám sát xây dựng công trình cơ điện; giám sát xây 
dựng công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình công nghiệp; thi công công trình 
công nghiệp; thi công công trình dân dụng. 
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Nhóm 42: Kiến trúc; thẩm tra thiết kế; thiết kế công trình cơ điện; thiết kế công trình xây 
dựng dân dụng; thiết kế công trình xây dựng công nghiệp; thẩm tra dự toán công trình.  

 

 
(210) 4-2015-01207 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH La Mã  (VN)

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giá (kệ); tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  
 

Nhóm 30: Bánh kem; bánh mỳ; bánh ngọt; lớp phủ bánh ngọt; bánh qui; bánh trung thu.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà xưởng; cho thuê bất 
động sản.  

 

 
(210) 4-2015-01208 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH La Mã   (VN)

Số 207, ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giá (kệ); tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  
 

Nhóm 30: Bánh kem; bánh mỳ; bánh ngọt; lớp phủ bánh ngọt; bánh qui; bánh trung thu. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà xưởng; cho thuê bất 
động sản.  

 

 
(210) 4-2015-01209 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.1.2; 4.5.3; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Trường Hảo   (VN) 

Số 50, ngõ 210 Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt; chè (trà); cà phê; tương ớt; nước sốt cà chua.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: bánh kẹo, mứt, chè (trà), cà phê, 
đường, sữa, mật ong, bột ngũ cốc, tinh bột, tương ớt, nước sốt cà chua, nước tương đậu 
nành, củ kiệu chua ngọt, củ tỏi chua ngọt, cà pháo chua ngọt, chanh muối, cải chua ngọt, 
kim chi tỏi ớt, tỏi ớt chua ngọt, nước mắm, mắm tôm, dầu hào, hành tỏi sấy khô, bột canh, 
bột đậu nành, bột đậu xanh, nước giải khát có ga và không có ga, hoa quả tươi, hoa quả 
chế biến, máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại.  

 

(210) 4-2015-01210 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.3; 25.1.5; 7.5.10; 7.1.5; 25.1.25 

(731) Đoàn Thị Trí Hải  (VN) 

67 Nguyễn Phúc Thái, phường Kim 
Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

 

(511)   Nhóm 03: Phấn nụ (dùng để trang điểm).  
 
 

(210) 4-2015-01211 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần Nam Dược 

Hải Long   (VN) 

58 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-01212 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) BACARDI & COMPANY LIMITED  
(LI) 
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế), nước ga và các loại đồ uống 
không có cồn; đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm 
khác để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2015-01213 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á   (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ và que thử dùng trong ngành y; thiết bị và dụng cụ xét 
nghiệm dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2015-01214 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Hà Anh  (VN) 

Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện gồm: tủ điện phân phối hạ thế; tủ tụ bù; tủ điều khiển.  
 

 
(210) 4-2015-01216 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-01217 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-01218 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-01219 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-01220 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-01221 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-01222 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-01223 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-01224 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Phòng khám Chuyên khoa Tai 

Mũi Họng   (VN) 

294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-01227 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm 
(731) Ngân Văn Hoàng  (VN) 

Thôn Xuân Phú, xã Xuân Bình, huyện 
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 
ozon và tia cực tím dùng để khử trùng; máy sưởi làm nóng không khí; máy đun nước dùng 
năng lượng mặt trời; bếp ga; thiết bị xông hơi không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm máy móc bao gồm: thiết bị lọc nước và không khí dùng 
cho gia đình và công nghiệp, máy tạo khí ozon và tia cực tím dùng để khử trùng, máy sưởi 
làm nóng không khí, máy đun nước dùng năng lượng mặt trời, bếp ga, thiết bị xông hơi 
không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-01228 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nhân 

Thưởng  (VN) 

Tiểu khu 14, phường Bắc Lý, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; 

nhà hàng ăn uống; căng tin; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-01232 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 

chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; chế phẩm vitamin dùng trước khi sinh; chế phẩm 
vitamin giúp tiết sữa. 

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-01233 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 
chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng dạng 
lỏng; chất bổ sung dinh dưỡng và dùng khi ăn kiêng dạng thanh; sữa công thức dành cho 
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trẻ còn ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; chế phẩm vitamin dùng trước khi sinh; chế phẩm 
vitamin giúp tiết sữa.  

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-01234 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, xanh 
(731) Hồ Thị Mỹ Thu  (VN) 

Số 18, Cửu Long, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán gói trà uống.  

 

 
(210) 4-2015-01236 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.4.1; 3.9.14; 4.3.3 
(591) Vàng, xanh da trời, trắng, xanh nước 

biển, xanh lá cây, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại và vận tải Chính Thành  

(VN) 

Cụm dân cư số 8, xã Liên Phương, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy nông nghiệp; máy 

nâng hạ nông nghiệp.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ làm vườn [công cụ cầm tay 
thao tác thủ công]; dụng cụ xén tỉa cây; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 

 
Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; hệ thống cung cấp nước; hệ thống tưới nước tự động; 
thiết bị tạo xoáy nước; máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-01237 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) NATURE & NATURE CO.,LTD.  (KR) 
12 Apgujeong-ro 42-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Son môi; đồ trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm cho phòng tắm; dầu dưỡng thể; 
kem dưỡng thể; nước hoa; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ cho mục đích 
mỹ phẩm; nước sơn móng tay dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01238 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.2 
(731) H-D U.S.A., LLC  (US) 

3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, 
WI 53208, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và nhà phân phối trong lĩnh vực xe mô tô, bộ phận và 
phụ tùng xe mô tô, đồ đi chân, quần áo, đồ trang sức và đồ da; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tạo 
dựng hình ảnh trong việc thành lập, duy trì, điều hành và quảng cáo của cửa hàng; dịch vụ 
bán lẻ hàng hóa/dịch vụ trong lĩnh vực xe mô tô và bộ phận và phụ tùng, quần áo, đồ đi 
chân, đồ và đồ trang sức thông qua mạng máy tính toàn cầu; đại lý phân phối trong các 
lĩnh vực xe mô tô, bộ phận và phụ tùng xe mô tô, đồ đi chân, quần áo, đồ trang sức và đồ 
da. 

 

 
(210) 4-2015-01239 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Duy 

HÀ  (VN) 

110 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, nón.  
 

 
(210) 4-2015-01240 (220) 15.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.1.1; 25.1.6; 25.1.25; 24.9.1; A5.1.16; 

3.7.17; 17.2.13; 8.1.6; A7.1.12 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Hạnh Phúc Vi Na  

(VN) 

Số 11, đường Nguyễn Duy Hiệu, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
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(210) 4-2015-01241 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Điện Hiền  (VN)

KV Thới An, phường Thuận An, quận 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2015-01243 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-01244 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-01245 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) TROPICANA PRODUCTS, INC.  (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 

34208, United States of America 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây, và đồ uống làm từ nước ép trái cây. 
 

 
(210) 4-2015-01246 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 

ăn tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-01247 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê Mê

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 

ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2015-01248 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, nâu, nâu nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-01249 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2015-01251 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH YOUNG 

MARKETERS  (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác, nghệ thuật; dịch vụ giải trí; giáo dục. 
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(210) 4-2015-01252 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.3.5; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH YOUNG 

MARKETERS  (VN) 

Tầng 5, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác, nghệ thuật; dịch vụ giải trí; giáo dục. 
 

 
(210) 4-2015-01253 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VinaTAB   (VN)

Số 29, tổ 18, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; máy nghe nhạc; máy ảnh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; 
kính đeo mắt. 

 

Nhóm 12: « tô; xe máy; xe đạp; du thuyền; xe cộ chạy bằng điện.  
 

Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức; đồng hồ; kẹp cài cà vạt.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); cà vạt.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ mạ kim loại cho ô tô, xe máy; dịch vụ mạ kim loại lên sản phẩm của 
người khác để làm quà tặng.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (quầy bar); 
dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2015-01254 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.23 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

giải trí MEGA GS  (VN) 

01 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh chương trình truyền hình; phát hành phim 

điện ảnh, chương trình truyền hình; cho thuê phim điện ảnh; điều hành rạp chiếu phim; 

khai thác rạp chiếu phim; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà. 
 

 
(210) 4-2015-01255 (220) 15.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 1.15.23 

(731) Công ty TNHH truyền thông 

giải trí MEGA GS   (VN) 

01 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh chương trình truyền hình; phát hành phim 

điện ảnh, chương trình truyền hình; cho thuê phim điện ảnh; điều hành rạp chiếu phim; 

khai thác rạp chiếu phim; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà. 
 

 
(210) 4-2015-01256 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.1 

(731) Công ty TNHH Marketeers 

Việt Nam   (VN) 

Tầng 2, tòa nhà FPT, 153 đường Nguyễn 

Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Khảo sát và đánh giá thị trường; tổ chức và thực hiện các chiến dịch khuyến 

mãi.  
 

 
(210) 4-2015-01257 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Lê Thị Thu  (VN) 

Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, 

huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa; dịch vụ 

đặt vé máy bay; dịch vụ đại lý chuyển phát nhanh thư từ, bưu phẩm, bưu kiện hàng hóa 

cho các công ty; dịch vụ làm hộ chiếu, visa (đại lý du lịch); cho thuê xe du lịch.  
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(210) 4-2015-01258 (220) 16.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần An Cư Sài 

Gòn  (VN) 

196/1/1 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2015-01259 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.11.13; 25.5.1 

(591) Xanh lá, trắng, nâu 
(731) Phạm Thị Hải   (VN) 

70 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-01260 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540)   

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ An Dân  (VN) 

79B Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sắt, cửa nhôm.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa, các loại cửa đi, cửa sổ, vách ngăn làm bằng nguyên liệu nhựa.  
 

 
(210) 4-2015-01261 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH Moringa 

Creations Việt Nam  (VN) 

Lô 32 B2-2 đường Trương Văn Hiến, 
phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 
 

Nhóm 05: Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và thú y; dược phẩm và 
thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế và thú y. 

 

 
(210) 4-2015-01262 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên ZEN  

(VN) 

Số 367/2, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lí. 
 

 
(210) 4-2015-01264 (220) 16.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH FANSI  (VN)

Số 41, ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-01265 (220) 16.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH FANSI  (VN)

Số 41 ngách 260/6 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-01266 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; A2.3.23; A2.1.23; 3.2.1 

(591) Đen, vàng đồng 
(731) Trần Hữu Mạnh  (VN) 

Cụm 4, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần áo da; quần áo ngủ. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; maketing; xuất khẩu; 
nhập khẩu; kinh doanh các loại sản phẩm sau: quần áo, váy, quần áo may sẵn, áo sơ mi, 
quần áo da, quần áo ngủ. 

 

 
(210) 4-2015-01267 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.16 
(591) Hồng đậm, tím đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Triết  (VN) 

Số 198 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; chữa bệnh bằng phương pháp nắn 

khớp xương; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm hơi; dịch 
vụ tắm nắng; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2015-01268 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.   (US) 
101 Columbia Road, Morristown, New 
Jersey 07962, United States of America  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quét mã vạch và máy tính đi động; máy tính xách tay; thiết bị kỹ thuật số 

cầm tay; máy tính bảng.  
 

 
(210) 4-2015-01269 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) ZOETIS LLC   (US) 
100 Campus Drive, Florham Park, NJ 
07932, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội.  
 

Nhóm 05: Sản phẩm thú y cho động vật, bao gồm chất diệt ký sinh trùng, dược phẩm dinh 
dưỡng, chế phẩm dùng cho tim mạch, thuốc kháng sinh, chế phẩm dùng cho dạ dày-ruột.  
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(210) 4-2015-01270 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A12.3.11; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Linh An  (VN)

Số 28 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh và nhà tắm cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn tắm, xi 
phông, dây sen, dây cáp, bát sen, chậu rửa bát, vòi xịt, gương, kệ góc.  

 
 

(210) 4-2015-01271 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) LIM SEUNG HWAN   (KR) 
6F, Korea Housing Center, 45-11 
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-736, Korea  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp điện thoại.  
 
 

(210) 4-2015-01272 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A17.2.2; A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Mai Huy Huân  (VN) 

P2203, tòa nhà The Light, Khu đô thị 
mới Trung Văn, phố Tố Hữu, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế bao gồm: thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thấu kính [nội 
nhãn cầu nhân tạo] cho phẫu thuật cấy ghép; thủy tinh thể [nội nhãn cầu giả] cho phẫu 
thuật cấy ghép; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng khám bệnh; dịch vụ chăm sóc y tế; bệnh viện.  
 
 

(210) 4-2015-01273 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Công nghệ 

số Anh Hiếu   (VN) 

Số 20B5 ngõ 8, đường Ngô Quyền, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy vi tính; mua bán thiết bị tin học như: chuột, bàn phím, 
tai nghe, sạc pin dự phòng; mua bán phụ kiện cho điện thoại và máy tính bảng như: bao 
da, dán màn hình.  

 

 
(210) 4-2015-01274 (220) 16.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (731) RHODIA   (FR) 

25 Rue De Clichy, 75009 Paris, France  

(740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, các loại kem mỹ phẩm, nước xức tóc, xà phòng, dầu gội 
đầu, gỗ thơm, nước thơm, nước thơm để xức sau khi tắm, hương thơm để thắp, chất làm 
mềm vải sử dụng trong giặt, chất tẩy sử dụng trong giặt.  

 

 
(210) 4-2015-01276 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đỏ, tím, xanh, xanh lá cây, vàng, vàng 

cam, xám 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

và du lịch Hải Âu    (VN) 

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ thể là khách sạn, nhà trọ, khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-01277 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.7; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

và du lịch Hải Âu   (VN) 

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ thể là khách sạn, nhà trọ, khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-01279 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4; A20.1.3 

(591) Đỏ, xanh dương, hồng 

(731) Công ty TNHH phần mềm Bút 

Chì Màu  (VN) 

107/46/15, đường 38, khu phố 8, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, tổ chức hội thảo chuyên đề; tổ chức hội nghị. 
 

 
(210) 4-2015-01280 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A20.1.3; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, tím, hồng, trắng 

(731) Công ty TNHH phần mềm Bút 

Chì Màu   (VN) 

107/46/15, đường 38, khu phố 8, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, tổ chức hội thảo chuyên đề; tổ chức hội nghị. 
 

 
(210) 4-2015-01281 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Phú Đào Gia  (VN) 

229/34 Bùi Văn Ngữ, khu phố 7, phường 

Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khung võng bằng sắt hoặc inôc.  

 

Nhóm 22: Võng; võng lưới; võng dù; võng vải. 
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(210) 4-2015-01283 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Trương Thanh Nghe  (VN)

324/1B Nguyễn Trọng Tuyển, phường 
10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; hệ thống loa; mi crô 

phôn; âm ly và bộ trộn âm. 
 

 
(210) 4-2015-01284 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Te An Việt Nam  

(VN) 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2015-01285 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vật liệu Xây 

dựng Việt Nam  (VN) 

Thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện 
Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng, cát, gạch, ngói, vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-01287 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ nha khoa 

Minh Khai  (VN) 

199 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1436 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm răng; 
dụng cụ chỉnh hình răng, vật liệu khâu vết thương.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa, chăm sóc vệ sinh làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2015-01288 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng thương mại Thanh 

Lâm  (VN) 

19 đường HT 19, khu phố 6, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-01289 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng thương mại Thanh 

Lâm  (VN) 

19 đường HT 19, khu phố 6, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2015-01290 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 25.5.25; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Nga - Việt  (VN) 

Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1437 

(210) 4-2015-01291 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh lá cây, 

cam, đỏ, vàng, ghi nhạt, hồng, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngách 122/41, ngõ 122 đường 
Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật. 

 

 
(210) 4-2015-01292 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.1.2;  
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng, 

xanh cốm, cam, đỏ, vàng tươi, vàng đậm, 
ghi nhạt, nâu 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại VMC Việt Nam  

(VN) 

Số 5, ngách 122/41, ngõ 122 đường 
Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú 
y; chế phẩm enzyme dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích thú y; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm chứa nguyên tố vi 
lượng dành cho động vật. 

 
 

(210) 4-2015-01293 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 26.1.4 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trà Cà Phê VN  (VN) 

86-88 Cao Thắng, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-01294 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.25; 26.4.1 
(591) Xanh đen, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Hà My  (VN) 

5/3 đường 23, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da (mỹ phẩm); kem chống 

nắng (mỹ phẩm), dầu gội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem làm trắng da, 
kem chống nắng, dầu gội đầu, dầu xả, nước hoa, kem trị mụn, kem làm mờ sẹo, kem làm 
mờ vết thâm, màu mắt, kem trị nám, bột tắm trắng. 

 

 
(210) 4-2015-01295 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2015-01296 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong giải phẫu, thiết bị và dụng cụ dùng trong xét 

nghiệm, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 
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(210) 4-2015-01297 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-01298 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-01299 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (không dùng trong y tế), nước giải khát trái 
cây, đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-01300 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 

10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  
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(210) 4-2015-01301 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh, ghi, xanh lá cây, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nội thất và thiết bị giáo dục 

Hoàn Ngân   (VN) 

Thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em, đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời.  
 
 

(210) 4-2015-01302 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, xanh lá cây 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01303 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, xanh tím than, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01304 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím than, trắng, 

hồng nhạt, xanh rêu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01305 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

Top Queen Collagen Việt Nam  

(VN) 

Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01306 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A1.1.10; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng, đỏ, vàng nhạt, vàng cam, 

đen, xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty cổ phần Gaia Garden  

(VN) 

Số 1 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột canh, dấm, tương ớt, xì dầu, sa tế (gia vị), hạt nêm.  
 

 
(210) 4-2015-01307 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Hà Duy Linh    (VN) 

Số 30D, phố Kim Mã Thượng, tổ 3, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống tinh lọc, nước giải khát hương trái cây, nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-01308 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.4; A5.5.20; A5.5.21; 3.13.5 
(591) Vàng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần Đầu Tư và 

Thương mại Quốc Học   (VN) 

780/14E Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm đồ chơi giáo dục (đồ chơi thông minh giúp phát triển trí tuệ 
của trẻ nhỏ).  

 

 
(210) 4-2015-01311 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang dệt may Minh Hiếu  

(VN) 

1/2/14 đường Phạm Quý Thích, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo, nón (mũ); vớ (tất); giầy; dép. 
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(210) 4-2015-01312 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang dệt may Minh Hiếu  

(VN) 

1/2/14 đường Phạm Quý Thích, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo, nón (mũ); vớ (tất); giầy; dép.  

 

 
(210) 4-2015-01313 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Đại Hưng 668   (VN) 

396, Trần Đăng Ninh, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

 
(511)   Nhóm 30: Trà thảo mộc.  

 

 
(210) 4-2015-01315 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh 
(731) Công ty TNHH hạt giống Nam 

Việt  (VN) 

7 đường 22, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên.  

 

 
(210) 4-2015-01316 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) SUNBEAM PRODUCTS, INC.   (US) 

2381 Executive Center Drive, Boca 
Raton, Florida 33431 U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ làm sạch không khí, thanh lọc không khí, làm tươi mát 
không khí, làm ẩm không khí, hút ẩm không khí, tạo ẩm không khí, ion hóa không khí; 
quạt điện; thiết bị sưởi ấm, có thể mang đi được; máy làm sạch không khí; máy giữ độ ẩm 
không khí; máy hút ẩm không khí; máy làm sạch nước; bộ phận và phụ tùng của các sản 
phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2015-01320 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Cơ sở Long Thành   (VN) 

67B Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại. 
 

 
(210) 4-2015-01321 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Cơ sở Long Thành  (VN) 

67B Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại. 
 

 
(210) 4-2015-01322 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Cơ sở Long Thành   (VN) 

67B Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
 

 
(210) 4-2015-01323 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Cơ sở Long Thành  (VN) 

67B Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép các loại.  
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(210) 4-2015-01324 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Cơ sở Long Thành  (VN) 

67B Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại. 
 
 

(210) 4-2015-01325 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Cơ sở Long Thành  (VN) 

67B Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép các loại.  
 
 

(210) 4-2015-01326 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 24.9.1 

(731) Cơ sở Long Thành  (VN) 

67B Tháp Mười, phường 2, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại. 
 

 
(210) 4-2015-01327 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Coreka 

Partners  (VN) 

Khu công nghiệp Agtex Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 09: ốp lưng cho điện thoại; vỏ và bao có tính năng bảo vệ cho: điện thoại di động, 
máy tính xách tay, máy tính bảng. 

 

Nhóm 35: Mua bán ốp lưng cho điện thoại, vỏ và bao có tính năng bảo vệ cho điện thoại 
di động, máy tính xách tay, máy tính bảng. 
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(210) 4-2015-01329 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 

Việt An  (VN) 

83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ (dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời); dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 

 

 
(210) 4-2015-01330 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Ngô Thị ánh Hằng  (VN) 

336/1 Bis, tầng 1, 001 chung cư Phan 
Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp. 
 

(210) 4-2015-01331 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Ngô Thị ánh Hằng  (VN) 

336/1 Bis, tầng 1, 001 chung cư Phan 
Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-01333 (220) 16.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 25.5.5; 26.1.1 

(591) Đỏ, tím, xanh 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

kỹ thuật Hợp Nhất  (VN) 

Số 18, đường số 3, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hệ thống máy nén khí, phụ tùng máy nén khí. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy nén khí. 
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(210) 4-2015-01334 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần nước mắm 

Phan Thiết  (VN) 

65 đường Nguyễn Thông, khu phố 1, 
phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, nước chấm, mắm nêm (có nguồn gốc từ thủy sản), chả cá, chả tôm. 
 

 
(210) 4-2015-01335 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước mắm 

Phan Thiết  (VN) 

65 đường Nguyễn Thông, khu phố 1, 
phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-01336 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, xanh nhạt, đỏ, đen, xanh lá 

cây, xanh tím 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Sensuko Việt Nam  

(VN) 

Số 270, đường Thụy Khuê, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; xà phòng; mỹ phẩm; chất để 
tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2015-01338 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Hoàng Khang  (VN) 

276 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-01339 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Huỳnh Quốc Tuấn  (VN) 

20 đường số 20, khu phố 5, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da (làm đẹp). 
 
 

(210) 4-2015-01340 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Việt Thái  (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 
 

(210) 4-2015-01342 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Minh Nguyệt  (VN) 

9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01343 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Minh Nguyệt  (VN) 

9/18 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01344 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 
(591) Trắng, đen, vàng nhũ, xanh ngọc 
(731) Cao Thị Hương  (VN) 

20/6 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da làm từ mỡ trăn (không chứa thuốc). 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; cao trăn (dùng cho mục đích chữa bệnh); mỡ trăn (dùng 
cho mục đích chữa bệnh). 

 

 
(210) 4-2015-01345 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD  

(KR) 
91 Kyo-dong, Yangsan-si, 
Kyungsangnam-do, Korea 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ dùng cho mục đích gia dụng; bếp nấu dùng điện; dụng cụ nấu 

nướng dùng điện; nồi áp suất hơi nước dùng điện; bếp điện từ (bếp có lò nướng và mặt 
bếp để đun); bếp điện (bếp có lò nướng và mặt bếp để đun); vỉ nướng, dùng điện; chảo rán 
dùng điện; máy nướng cá chạy bằng điện; chảo rán sử dụng không khí nóng dùng điện; lò 
nướng đối lưu (lò nướng có quạt làm đối lưu không khí quanh thực phẩm); thiết bị giữ 
nhiệt dùng điện và bình nước nóng dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; máy pha cà 
phê, dùng điện; thiết bị giữ độ ẩm dùng điện dùng trong gia đình; thiết bị sấy khô diệt 
khuẩn bát đĩa gia dụng; thiết bị làm nóng dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị sưởi ấm, 
chạy điện; máy hút ẩm dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc nước gia dụng; máy nước 
nóng lạnh; máy làm nước ion dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm mềm nước cho 
mục đích gia dụng; bộ lọc nước uống; bộ lọc cho máy lọc nước gia dụng; chậu vệ sinh 
cho phụ nữ (thiết bị vệ sinh); thiết bị làm sạch không khí gia dụng; quạt điện; thiết bị điều 
hòa không khí; quạt gió thổi khí nóng và khí lạnh; tủ lạnh, dùng điện; thảm sưởi bằng 
điện; thiết bị nấu nướng cụ thể như vỉ nướng; máy sấy tóc; thiết bị nấu bếp (lò); lò, không 
sử dụng cho phòng thí nghiệm. 
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(210) 4-2015-01346 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) KIA MOTORS CORPORATION  (KR) 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải; xe buýt; xe buýt loại nhỏ; xe ô tô bốn bánh có thể lái; xe tải chở 

người hoặc hành lý; xe tải loại nhỏ; xe thể thao đa dụng (SUV); động cơ mô tô cho 
phương tiện giao thông trên bộ, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; túi khí (thiết 
bị an toàn cho ô tô); cần gạt nước cho kính chắn gió xe cộ; mui (nắp ca-pô) cho động cơ 
xe cộ; tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn gắn 2 bên xe phát tín hiệu rẽ trái hoặc 
rẽ phải); thiết bị chống lóa cho xe cộ (trừ bộ đèn chống lóa); gương chiếu hậu cho xe cộ; 
thanh chắn va đập cửa ô tô; vỏ xe ô tô; kính chắn gió; ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng cho 
xe cộ; bánh lái cho xe cộ; bậc lên xuống của ô tô; bánh ô tô; vỏ bọc cho xe ô tô; thắt lưng 
bảo hiểm dùng cho xe cộ; xe cộ chạy bằng điện; khung xe ô tô; phụ kiện xe ô tô cụ thể 
như: tay nắm cửa xe ô tô, bơm hơi (phụ tùng xe cộ). 

 

 
(210) 4-2015-01349 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.21; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH Âu Đông  (VN)

A19 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; phấn trang điểm; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2015-01350 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 25.1.6 
(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Võ Hữu Tùng  (VN) 

Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện 
Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; cà phê nhân tạo. 
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(210) 4-2015-01351 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.3.1 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thanh Bình   (VN)

Số 88B/Bis khu phố 1A, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ, nón, quần áo, giầy, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-01352 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH pin ắc quy AS  

(VN) 

Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin (ắc quy); bình ắc quy; ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-01353 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Lê Diệp Hồng Loan  (VN) 

1438C Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giầy, dép, mũ, thắt lưng, ví tiền, vòng đeo tay, 

hoa tai, đồng hồ. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1452 

(210) 4-2015-01354 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH giấy Vĩnh 

Thành Phát  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh, giấy sao chụp (văn phòng); giấy gói hàng; giấy viết; khăn 
ăn bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2015-01355 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.3.23 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 

180 ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế cắt tóc; ghế gội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-01356 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEDIBEST  (VN)

Số 21, ngõ 71 đường Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung.  

 

 
(210) 4-2015-01357 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối và 

hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)

104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Máy hút ẩm; cây nước nóng lạnh; tủ chống ẩm; máy sưởi; quạt điện.  
 
 

(210) 4-2015-01358 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.5.20; A5.5.21; 
1.15.23; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân phối và 

hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)

104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền; máy chấm công. 
 

Nhóm 16: Máy hủy giấy (sử dụng cho văn phòng); máy và thiết bị đóng sách (thiết bị văn 
phòng); bảng Flipchart (đồ dùng văn phòng và đồ dùng giảng dạy).  

 
 

(210) 4-2015-01362 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) KT & G CORPORATION   (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá (không làm bằng kim loại quý); túi đựng 
thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại quý); diêm; cái làm 
sạch tẩu thuốc lá, gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại 
quý); dao cắt xì gà.  

 
 

(210) 4-2015-01363 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) KT & G CORPORATION   (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá (không làm bằng kim loại quý); túi đựng 
thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại quý); diêm; cái làm 
sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại 
quý); dao cắt xì gà.  
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(210) 4-2015-01364 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KT & G CORPORATION    (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea   

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá (không làm bằng kim loại quý); túi đựng 
thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại quý); diêm; cái làm 
sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại 
quý); dao cắt xì gà.  

 
 

(210) 4-2015-01365 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ  (VN) 

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-01366 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 24.17.5 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ  (VN) 

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-01367 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-01368 (220) 16.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 9.9.1; A9.9.5; 26.7.25; 26.5.1; 26.5.2

(591) Hồng, trắng

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-01369 (220) 16.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 2.9.1

(591) Hồng, xám nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-01370 (220) 16.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 9.9.1; A9.9.5; A26.11.8; 26.4.2 

(591) Xám, trắng

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2015-01371 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24; A26.11.7; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, vàng, hồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-01372 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-01373 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(591) Xanh, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2015-01374 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ   (VN)

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-01375 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 

xuất nhập khẩu Hoàn Vũ  (VN) 

99/9 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2015-01376 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.15.2; 1.15.23; A24.15.13 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hai Bốn Giờ  (VN) 

343/42 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đuờng biển, đường bộ 
và đường sắt; dịch vụ đóng gói hàng hóa để vận chuyển; dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-01381 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 1.15.24; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Huỳnh Thanh Liêm  (VN) 

557-559 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện; giáo dục, đào tạo; khảo thí giáo dục; trường mẫu giáo; hướng dẫn 
nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); tư vấn giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-01382 (220) 16.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 1.15.23; 2.9.14 

(731) EMMANUEL F. GROUP LIMITED  (HK)
Shop 211 - 213 Second Floor, Nexxus 
Building, 41 Connaught Road Central, 
Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc; nước xức tóc; dầu xả dưỡng tóc; gel vuốt 
tóc; keo vuốt tóc dạng bọt; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho da. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến dầu gội đầu, chế phẩm nhuộm tóc, nước 
xức tóc, dầu xả dưỡng tóc, gel vuốt tóc, keo vuốt tóc dạng bọt, keo xịt tóc, chế phẩm uốn 
tóc, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho da, nước 
hoa; dịch vụ bán lẻ trực tuyến liên quan đến tất cả các sản phẩm nêu trên. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tư vấn chuyên môn liên 
quan đến tóc và làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bằng nước 
khoáng nóng. 

 
 

(210) 4-2015-01387 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lục, trắng, xanh da trời 

đậm, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Hồng Kim 

Soa  (VN) 

Thôn Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện 
Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá; dây bện để đan lưới; dây thừng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: lưới đánh cá, dây bện để đan lưới, 
dây thừng.  

 

 
(210) 4-2015-01388 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.4.1 
(591) Đen, da cam, đỏ cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nam Tinh Sài Gòn  

(VN) 

460 - 460A Mã Lò, khu phố 10, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, đệm (tất cả trong nhóm này).  
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(210) 4-2015-01389 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A3.4.2; 3.4.13; 26.1.1 
(731) Nguyễn Thị Thanh Nhàn  (VN)

Phòng 101A4, tập thể công ty cơ khí, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-01390 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH thiết bị hóa 

chất Bốn Sao  (VN) 

232/24 Đông Hưng Thuận 2, KP4, 
phường Đông Hưng, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa chất, nông sản, thủy sản, thịt, cá, gia cầm, thú săn, chất 

chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, 
mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca 
cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, 
bánh ngọt và kẹo, đá nước ăn được, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương 
hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem. 

 

 
(210) 4-2015-01391 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH thiết bị hóa 

chất Bốn Sao   (VN) 

232/24 Đông Hưng Thuận 2, KP4, 
phường Đông Hưng, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hóa chất, nông sản, thủy sản, thịt, cá, gia cầm, thú săn, chất 
chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, 
mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca 
cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, 
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bánh ngọt và kẹo, đá nước ăn được, đường, mật ong, mật đường, men, bột nở, muối, tương 
hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem. 

 

 
(210) 4-2015-01392 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.15.15; 26.4.2; A11.3.2; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Đông Dương Việt Nam  (VN) 

Số 10, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Mua bán: xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-01393 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 1.15.15; 26.4.2; A11.3.2; 25.5.2 

(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Đông Dương Việt Nam   (VN) 

Số 10, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-01394 (220) 16.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.2; 25.5.2; 1.15.15; A11.3.2 

(731) Công ty TNHH nước giải khát 

Đông Dương Việt Nam   (VN) 

Số 10, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2015-01395 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.11.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh, xanh lá cây, xanh rêu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vinh Gia  (VN) 

Số 116, đường Trần Bình, tập thể Viện 
19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc); kem trị mụn (không chứa 

thuốc); kem trị mụn nám da (không chứa thuốc); kem trị tàn nhang đồi mồi (không chứa 
thuốc); dầu gội đầu (không chứa thuốc); kem dưỡng da (không chứa thuốc).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); dung dịch vệ sinh 
phụ nữ (có chứa thuốc); dầu gội đầu (có chứa thuốc); kem ngừa mụn (có chứa thuốc); 
kem dưỡng da (có chứa thuốc).  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng 
cho mục đích y tế); tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin về thương mại, hỗ trợ điều 
hành doanh nghiệp thương mại.  

 
 

(210) 4-2015-01396 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hiệp Bách Niên  (VN) 

56 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2015-01397 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hiệp Bách Niên   (VN) 

56 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-01398 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.23; 4.5.21 
(731) ANAIT LIMITED  (VG) 

P O Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; mỏ neo dùng trong sản xuất đồng hồ; đồng hồ nguyên tử; 

hộp dây cót dùng trong sản xuất đồng hồ; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; hộp 
đựng đồng hồ [trưng bày]; dụng cụ đo thời gian; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; 
đồng hồ tích hợp chức năng chỉ thời gian ở nhiều địa điểm; vỏ đồng hồ; kim đồng hồ; 
đồng hồ; đồng hồ chạy điện; bộ máy đồng hồ; đồng hồ điện tử; mặt đồng hồ dùng trong 
sản xuất đồng hồ; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); bộ phận chuyển động của đồng hồ; quả lắc 
dùng trong sản xuất đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; đồng hồ 
mặt trời; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; mặt đồng hồ bằng 
pha lê; mặt kính của đồng hồ; lò xo của đồng hồ; đồng hồ đeo tay.  

 

 
(210) 4-2015-01399 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) KEZHIGUANG ELECTRONIC 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(XINFENG) CO., LTD.  (CN) 
Electronic Components Industry Base, 
Industrial Park, Xinfeng County, 
Ganzhou City, Jiangxi Province, 
P.R.China 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình viđêô; máy vi tính; máy tính xách tay; điện thoại; điện thoại di động; 

thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh.  
 

 
(210) 4-2015-01401 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.15.1 
(591) Ghi, đỏ, trắng, tím nhạt, tím đậm, đen 
(731) Công ty TNHH Việt ý Hà Nội 

Center  (VN) 

Ki ốt số 2, tầng 1 TTTM tòa nhà CT 
12A, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi 

[giáo dục và giải trí]; công viên vui chơi, giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; 

dịch vụ giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-01402 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) Trương Tùng Lan  (VN) 

Phòng 1513 tòa nhà 4F khu đô thị Trung 

Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2015-01403 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Miếng dán xách định rỉ ối dùng trong sản phụ khoa; dụng cụ chẩn đoán ngoài 

dùng trong phụ khoa. 
 

 
(210) 4-2015-01404 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 

The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 

Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 

Company No. 07701858, United 

Kingdom 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 10: Que thử xác định viêm nhiễm âm đạo- dùng trong phụ khoa; dụng cụ chuẩn 

đoán ngoài dùng trong sản phụ khoa. 
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(210) 4-2015-01405 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Ao - Ta  (VN) 

Số 5, đường số 9, tầng B1, trung tâm 
thương mại Vincom Megamall - Times 
City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2015-01407 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.5; 26.15.1; 26.1.6
(731) Vũ Thị Thu Hương  (VN) 

Số 41, ngách 2 ngõ 283 đường Trần Khát 
Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện điện tử, linh kiện điện tử, linh kiện điện thoại và phụ kiện 

điện thoại.  
 

 
(210) 4-2015-01408 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.2; 21.3.5 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại và dịch vụ J&V  (VN) 

Số 241 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện; ô tô điện.  

 

 
(210) 4-2015-01409 (220) 16.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2 

(731) Đỗ Quốc Long  (VN) 

Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

Nhóm 35: Mua bán giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 
 

(210) 4-2015-01410 (220) 16.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

May Phúc Đức   (VN) 

Số nhà 40/39 tổ 2, Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc như: áo cờ đỏ sao vàng, áo du lịch các vùng miền, áo tổ 
chức sự kiện.  

 

 
(210) 4-2015-01411 (220) 19.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.1.1; A25.3.3 

(731) Nguyễn Bá Lân (VN)   (VN)

C22, chung cư Lê Đình Lý, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-01412 (220) 19.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.4; A3.13.4; A3.13.24; 

24.17.5 
(731) Lê Thị Bạch Tuyết (VN)  (VN)

Xóm 33, thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-01413 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A26.4.24; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH Song Ngư Films  

(VN) 

8 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ lồng tiếng và lồng nhạc; biên tập và dàn dựng 
băng hình; dịch vụ giải trí; cho thuê phim điện ảnh; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 

dịch vụ trường quay giới thiệu phim trình chiếu; sản xuất phim trên băng hình; sản xuất 

phim video và hãng phim truyền hình; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; dịch vụ ghi phụ 
đề cho phim, sách.  

 

 
(210) 4-2015-01414 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  

(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần ERAGON  (VN) 

27 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp: chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 

bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng. 
 

 
(210) 4-2015-01415 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.2; A9.7.15; 17.3.1 
(591) Xanh nước biển, vàng 

(731) Công ty cổ phần ERAGON  (VN) 

27 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp: Chất bôi trơn; chất để thấm hút; làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng.  

 

 
(210) 4-2015-01416 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.1; A14.1.2; 3.7.7; A3.7.24 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sct Việt Nam  (VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ sản phẩm khoá xe điện tử thông minh. 
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(210) 4-2015-01417 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Dược Phẩm 

Thắng Lợi   (VN) 

B11 - 369 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01418 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đèn Led Việt 

Nam   (VN) 

Nhà số 2, ngõ 248, đường Trần Cung, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn LED (thiết bị chiếu sáng) các loại.  

 
 

(210) 4-2015-01419 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Ngọc Châu  (VN) 

Số 58 Nguyễn Khang Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không chứa cồn, đồ uống hoa quả không chứa cồn) và nước 

ép trái cây  
 
 

(210) 4-2015-01420 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Ngọc Châu  (VN) 

Số 58 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không chứa cồn, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây.  
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(210) 4-2015-01421 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và đầu tư Thịnh 

Phát   (VN) 

Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống tiêu nước bằng 
kim loại; máng nước mưa bằng kim loại; bồn chứa nước làm bằng inốc; ống thép.   

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận 
chuyển); thùng đựng hàng bằng chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo.  

 
 

(210) 4-2015-01423 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

dịch vụ thương mại Việt Nhật  

(VN) 

Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, chế phẩm màu; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia 
cho chế phẩm màu, véc ni hoặc sơn; chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  

 
 

(210) 4-2015-01424 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

dịch vụ thương mại Việt Nhật  

(VN) 

Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, chế phẩm màu; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia 
cho chế phẩm màu, véc ni hoặc sơn; chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  

 

 
(210) 4-2015-01425 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

xanh Thành Châu  (VN) 

Tổ 29 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-01426 (220) 19.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 18.3.21; 18.3.23; 21.3.16 

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Vũ Đình Tám  (VN) 

Thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới lồng bát quái. 
 

 
(210) 4-2015-01427 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Định  (VN) 

Xóm 3, thôn Võng Phan, xã Tống Trân, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giá treo áo, gương, kệ gương, kệ treo khăn mặt, kệ góc và kệ thẳng 

dùng để đựng các vật dụng trong nhà vệ sinh, kệ đựng bàn chải đánh răng, kệ đựng xà 
bông tắm, lô đựng giấy vệ sinh, chậu rửa mặt (gắn cố định), vòi chậu rửa mặt, vòi chậu 
rửa bát, vòi sen tắm và phụ kiện vòi sen tắm như dây tắm vòi sen, vòi phun, thiết bị lọc 
nước, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-01428 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Toán   (VN) 

Số nhà 859, đường Quang Trung, tổ dân 
phố số 7, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, chậu rửa mặt (gắn cố định), thiết bị lọc nước, 
chậu rửa bằng inốc dùng cho nhà bếp, bình nóng lạnh dùng điện hoặc dùng ga, máy nước 
nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2015-01430 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.7.17; A10.1.11 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Du Lịch Việt  (VN) 

Số 175 Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hành khách theo hợp đồng; dịch vụ vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. 

 

 
(210) 4-2015-01431 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 3.7.17; 2.7.2; 2.7.13 
(591) Hồng, vàng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Du Lịch Việt  (VN) 

Số 175 Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hành khách theo hợp đồng; dịch vụ vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. 

 

 
(210) 4-2015-01432 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH SAPPORO 

ELECTRONIC  (VN) 

528/33 - 33A Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện bán dẫn [điện tử]; bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; loa; bộ khuếch 
đại âm thanh; đầu đĩa DVD; thiết bị ghi hình. 

 

 
(210) 4-2015-01433 (220) 19.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 24.15.21 

(591) Vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần FBF  (VN)

Số 58, ngõ 51, phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công gồm: dụng cụ cắt; kìm; mỏ lết; chìa vặn; 
dao (không dùng cho mục đích văn phòng); kéo (không dùng cho mục đích văn phòng); 
thìa; dĩa ăn; vũ khí đeo bên người, không phải súng; dao cạo; hộp dao cạo; dụng cụ làm 
vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ bằng sắt để dập khuôn, làm khuôn, tạo 
gờ chỉ; dụng cụ công nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ đánh dấu gia súc; dụng cụ xén 
lông gia súc; dụng cụ gây choáng súc vật. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị nha khoa; đồ 
đạc dược chế tạo đặc biệt dùng cho mục đích y tế; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; 
hộp dụng cụ cho bác sỹ phẫu thuật và bác sỹ y khoa sử dụng. 
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Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; bộ phận 
ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2015-01434 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.15.21 
(591) Vàng cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần FBF  (VN)

Số 58, ngõ 51, phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công gồm: dụng cụ cắt; kìm; mỏ lết; chìa vặn; 
dao (không dùng cho mục đích văn phòng); kéo (không dùng cho mục đích văn phòng); 
thìa; dĩa ăn; vũ khí đeo bên người, không phải súng; dao cạo; hộp dao cạo; dụng cụ làm 
vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ bằng sắt để dập khuôn, làm khuôn, tạo 
gờ chỉ; dụng cụ công nghiệp, thao tác thủ công; dụng cụ đánh dấu gia súc; dụng cụ xén 
lông gia súc; dụng cụ gây choáng súc vật. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị nha khoa; đồ 
đạc được chế tạo đặc biệt dùng cho mục đích y tế; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; 
hộp dụng cụ cho bác sỹ phẫu thuật và bác sỹ y khoa sử dụng. 

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; bộ phận 
ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2015-01435 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH may CHK  (VN)

C4/34B Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót nam, nữ các loại. 
 

 
(210) 4-2015-01436 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn DANO  (VN)

Số 17, khu Triễu, xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn tường, sơn trang trí (không bao gồm cách nhiệt và cách điện). 

 

Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột chét tường); gạch; ngói; xi măng.  
 

 
(210) 4-2015-01437 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

nội thất Gia Phát VALENCASA  

(VN) 

Số 101 đường 32, phường Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn tiếp khách; bàn làm việc; ghế ngồi; tủ; kệ; 

giường; giá sách; bàn ăn; đồ gỗ mỹ thuật; giá treo khung ảnh; trường kỷ; ghế bành. 

 

Nhóm 35: Mua, bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, 

tấm gỗ dùng lát sàn, ốp trần, tủ bếp, tủ rượu, bàn ăn, đồ gỗ mỹ thuật, giá treo khung ảnh, 

trường kỷ, ghế bành. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ cưa xẻ (xưởng cưa); dịch vụ gia công đồ gỗ; làm khung cho các tác 

phẩm nghệ thuật. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế  trang trí, nội ngoại thất. 
 

 
(210) 4-2015-01438 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 3.1.6; A3.1.24 

(591) Nâu, vàng 

(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Hương  (VN) 

491/14/4B Nguyễn Đình Chiểu, phường 

2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; ví đựng tiền, ví bỏ túi; dây đeo bằng da thuộc; ba lô; túi 

du lịch. 

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); thắt lưng đựng tiền (trang phục); đồ đi ở chân; áo khoác 

ngoài; dép; giày. 
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(210) 4-2015-01439 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Đồng Thái An  

(VN) 

Số 838 Bạch Đằng, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; mô tơ (không dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ); động cơ nổ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy nén 
khí; máy hàn; máy phát điện; máy xịt rửa; máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2015-01444 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 24.15.21; 24.15.3; 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Xây lắp Cao 

Bằng  (VN) 

V 139 Vườn Cam, phường Hợp Giang, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

 
(511)   Nhóm 04: Chất đốt; khí đốt; khí nhiên liệu; khí ga để thắp sáng; khí than. 
 

Nhóm 06: Bình chứa bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; đồ chứa đựng bằng 
kim loại; chai lọ (đồ chứa đựng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí lỏng. 

 

 
(210) 4-2015-01449 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Trắng, tím, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Long Thủy  (VN) 

126 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô và phụ tùng ô tô. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế trang trí nội 
thất; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
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(210) 4-2015-01450 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 25.1.6; A5.3.15 

(591) Đen, xanh cốm 

(731) Hợp tác xã Thân Trường  (VN)

Thôn Chẽ, xã Phồn Xương, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Chè; trà để uống.  
 

 
(210) 4-2015-01451 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 24.1.1; 24.17.5; 24.13.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, xanh tím than 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ phân phối hàng hóa 

Thiên Bình   (VN) 

Số 13 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư 

Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-01452 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 2.7.23; 2.7.13; 2.7.16 

(591) Đỏ, đen, xanh tím than 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ phân phối hàng hóa 

Thiên Bình   (VN) 

Số 13 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư 

Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-01453 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần GK Việt Nam  

(VN) 

Khu dân cư số 03, phường Trung Hưng, 

thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).   
 

 
(210) 4-2015-01454 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A26.11.13 

(731) WHITEHOUSE CLEANING 

PRODUCTS CO., LTD   (TH) 

847 Bangpoo Industrial Estate Soi 12 

Moo 4 Sukhumvit Road, Praksa, Muang 

District, Samutprakarn 10280, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chất khử mùi vải [dùng để giặt]; hồ bột 

[dùng để giặt là]; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết 

[chế phẩm cọ rửa]; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-01455 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 25.5.25 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Khánh  (VN) 

Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 

Thanh, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại.  
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(210) 4-2015-01456 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) YANTAI DORUFOAM HOME 

FURNISHING CO., LTD   (CN) 
No. 1311.1312, No. 148 Changing Road, 
Development Zone, Yantai, Shandong, 
China  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Nôi có mui bằng mây đan; gối các loại (gối dài, gối ống, gối ôm); đệm (ệm); 
giường các loại (giường ngủ); đồ đạc (đồ đạc trong nhà); dải băng gỗ; roi mây, gậy bằng 
song. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; hãng thông tin thương mại, đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác]; dịch vụ mua sắm cho ngưòi khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
marketing; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo, tìm kiếm 
tài trợ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-01457 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01458 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần YVY Việt 

Nam   (VN) 

Số 106, nhà A, ngõ 737, đường Giải 
Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2015-01459 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần YVY Việt 

Nam   (VN) 

Số 106, nhà A, ngõ 737, đường Giải 
Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-01467 (220) 19.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540)   

(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng, đen, đỏ đậm 
(731) Đỗ Thái Nam   (VN) 

Số 78, tổ 7, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2015-01468 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(731) Công ty TNHH ẩm thực KAFE  

(VN) 

Số 38 Quảng An, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2015-01470 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) CHIEN, WEN - CHOU   (TW) 

No. 48, Lane 20, Dayuan Rd., Taoyuan 
City, Taoyuan County 330, Taiwan  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn điện; đèn; đèn thợ mỏ; đèn pha để rọi sáng; bộ đèn sử dụng đi - 
ốt phát quang (LEDS) là nguồn sáng dùng cho đèn đường phố hoặc đèn đường « - tô.  

 

 
(210) 4-2015-01471 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) B&B ITALIA S.P.A.    (IT) 

Via Durini, 14 20122 Milano, Italia   
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà và phụ kiện lắp ráp đồ đạc trong nhà (không bằng kim loại) 
cụ thể là: tủ đựng quần áo, bàn, bàn dạng nhỏ, tủ đựng nhiều ngăn kéo và bàn để cạnh 

giường, kệ sách và tủ sách, ghế (ngồi), ghế bành, ghế trường kỷ, giá kệ (để cất giữ hàng 

hóa) và giá nhiều ngăn dùng cho đồ đạc, tủ đựng có mặt kính trước, tủ ngăn kéo (đồ đạc), 
tủ ly, tủ đựng giày (đồ đạc), giường và đệm lò xo, thang gấp (bằng gỗ), gương soi, giỏ 

đựng quần áo để mang đi giặt (không bằng kim loại); gối; cái nệm.    

 
Nhóm 24: Vải dệt; khăn phủ giường bằng vải; khăn phủ ghế trường kỷ bằng vải; khăn phủ 

ghế bành bằng vải và tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm phủ giường bằng vải dệt; khăn trải 

giường; chăn; chăn lông vịt; vỏ bọc chăn lông vịt; vỏ nệm khăn trải bàn (không bằng 
giấy); khăn phủ bàn bằng vải; khăn mặt bằng vải; rèm bằng vải dệt; tấm thảm thêu treo 

tường, bằng vải.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư 

vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận 

chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ đồ đạc trong nhà; dịch vụ tư vấn trong nhóm này liên quan đến sắp xếp cửa 
hàng, trang trí quầy hàng bên trong và bên ngoài cửa hàng, trang trí biển hiệu cửa hàng vì 

lợi ích của người khác, cho mục đích bán hàng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đạc trong nhà 

cụ thể là: giám sát, phối hợp và quản lý cửa hàng bán lẻ, dịch vụ tính toán và lập báo cáo 
thống kê kế toán và ghi sổ sách kế toán cho cửa hàng bán lẻ, dịch vụ điều phối phân phát 

bán hàng (cho người khác) và phân phát hàng tồn kho của cửa hàng bán lẻ và dịch vụ 

giám sát việc thực hiện chiến lược tiếp thị và quảng cáo cho cửa hàng bán lẻ đồ đạc trong 
nhà.  
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(210) 4-2015-01472 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) B&B ITALIA S.P.A.   (IT) 

Via Durini, 14 20122 Milano, Italia  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà và phụ kiện lắp ráp đồ đạc trong nhà (không bằng kim loại) 

cụ thể là: tủ đựng quần áo, bàn, bàn dạng nhỏ, tủ đựng nhiều ngăn kéo và bàn để cạnh 

giường, kệ sách và tủ sách, ghế (ngồi), ghế bành, ghế trường kỷ, giá kệ (để cất giữ hàng 

hóa) và giá nhiều ngăn dùng cho đồ đạc, tủ đựng có mặt kính trước, tủ ngăn kéo (đồ đạc), 

tủ ly, tủ đựng giày (đồ đạc), giường và đệm lò xo, thang gấp (bằng gỗ), gương soi, giỏ 

đựng quần áo để mang đi giặt (không bằng kim loại); gối; cái nệm.  

 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn phủ giường bằng vải; khăn phủ ghế trường kỷ bằng vải; khăn phủ 

ghế bành bằng vải và tấm phủ đồ đạc bằng vải; tấm phủ giường bằng vải dệt; khăn trải 

giường; chăn; chăn lông vịt; vỏ bọc chăn lông vịt; vỏ nệm khăn trải bàn (không bằng 

giấy); khăn phủ bân bằng vải; khăn mặt bằng vải; rèm bằng vải dệt; tấm thảm thêu treo 

tường, bằng vải.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư 

vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 

cho mục đích bán lẻ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận 

chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ đồ đạc trong nhà; dịch vụ tư vấn trong nhóm này liên quan đến sắp xếp cửa 

hàng, trang trí quầy hàng bên trong và bên ngoài cửa hàng, trang trí biển hiệu cửa hàng vì 

lợi ích của người khác, cho mục đích bán hàng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đạc trong nhà 

cụ thể là: giám sát, phối hợp và quản lý cửa hàng bán lẻ, dịch vụ tính toán và lập báo cáo 

thống kê kế toán và ghi sổ sách kế toán cho cửa hàng bán lẻ, dịch vụ điều phối phân phát 

bán hàng (cho người khác) và phân phát hàng tồn kho của cửa hàng bán lẻ và dịch vụ 

giám sát việc thực hiện chiến lược tiếp thị và quảng cáo cho cửa hàng bán lẻ đồ đạc trong 

nhà.  
 

 
(210) 4-2015-01473 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(731) SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE 

CHATEAU GRILLET   (FR) 

Ch©teau Grillet, 42410 VERIN, France  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2015-01474 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 2.1.1; 25.1.9; A5.11.2 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng, đen 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 

Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; dầu gội đầu làm đen tóc, trị gầu (không dùng cho 

mục đích y tế); dầu xả dùng cho tóc.  
 

 
(210) 4-2015-01475 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2015-01476 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-01477 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Hiệp Phát  (VN) 

Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2015-01478 (220) 19.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A3.13.4; A5.5.22; 5.5.19; A25.1.10 

(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh lá non, xanh 
lá đậm, trắng, đen, tím 

(731) Huỳnh Thị Mai Trinh  (VN)

Tổ 3, ấp 11, xã Xuân Tây, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 
 

(210) 4-2015-01479 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần tư vấn chất 

lượng - thương hiệu và 

truyền thông Việt Nam  (VN) 

Số 368, đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 
thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình 
ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin 
nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến 
các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã 
hội ảo; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch 
toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; cung cấp các dịch vụ truyền 
phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là tra cứu thông tin người sử 
dụng, tìm kiếm người sử dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin mà 
người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; dịch vụ phát 
thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải lên, gửi bài 
viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh, và hình 
ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, 
diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện 
tử qua mạng internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; truyền 
phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời. 

 
 

(210) 4-2015-01480 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn Chất 

lượng - Thương hiệu và 

Truyền thông Việt Nam   (VN) 

Số 368, đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 

thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình 

ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin 
nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến 

các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã 

hội ảo; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch 
toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; cung cấp các dịch vụ truyền 

phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là tra cứu thông tin người sử 
dụng, tìm kiếm người sử dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin mà 

người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; dịch vụ phát 

thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải lên, gửi bài 
viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh, và hình 

ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, 

diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện 
tử qua mạng internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; truyền 

phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời. 
 

 
(210) 4-2015-01481 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn Chất 

lượng - Thương hiệu và 

Truyền thông Việt Nam   (VN) 

Số 368, đường Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 

sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 
thiết yếu, mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình 

ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin 

nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến 
các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã 

hội ảo; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch 

toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; cung cấp các dịch vụ truyền 
phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là tra cứu thông tin người sử 

dụng, tìm kiếm người sử dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin mà 

người sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo; dịch vụ phát 
thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải lên, gửi bài 

viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh, và hình 

ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, 
diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện 

tử qua mạng internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính; truyền 

phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời. 
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(210) 4-2015-01484 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.5.1; A26.11.9 

(591) Xanh dương, trắng, xanh dương nhạt 

(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp M.A.R.T.I.N 107  (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: thắng; lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); yên xe; 

khung xe. 
 

 
(210) 4-2015-01485 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 26.5.1; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm 

(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp M.A.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: phanh (thắng); lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); 

yên xe; khung xe. 
 

 
(210) 4-2015-01486 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.5.1; A26.11.9 

(591) Tím đậm, tím nhạt, hồng nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp M.A.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: phanh (thắng); lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); 

yên xe; khung xe. 
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(210) 4-2015-01487 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 26.5.1; A26.11.9
(591) Xanh dương, xanh tím, trắng, xanh 

dương đậm 
(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp M.A.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: phanh (thắng); lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); 

yên xe; khung xe. 
 

 
(210) 4-2015-01488 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) 26.5.1; A26.11.9
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, vàng nhạt, xám 

nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp M.A.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: phanh (thắng); lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); 

yên xe; khung xe. 
 

 
(210) 4-2015-01489 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015
(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen, 

trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp M.A.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: phanh (thắng); lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); 

yên xe; khung xe. 
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(210) 4-2015-01490 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng 

(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp MA.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: thắng; lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); yên xe; 

khung xe. 
 

 
(210) 4-2015-01491 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.1.25 

(591) Tím đậm, tím nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp MA.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: thắng; lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); yên xe; 

khung xe. 
 

 
(210) 4-2015-01492 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 25.1.25 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, đen, trắng

(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp MA.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: thắng; lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); yên xe; 

khung xe. 
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(210) 4-2015-01493 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 25.1.25; A5.5.22; 5.5.19 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH thời trang và 

xe đạp MA.R.T.I.N 107   (VN) 

97B Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của chúng như: thắng; lốp (vỏ xe); xăm (ruột xe); yên xe; 

khung xe. 
 

 
(210) 4-2015-01494 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; 2.9.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Khánh 

Vy TG  (VN) 

244 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Phú An, huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; ngô (bắp); sắn (mì); bột sắn (mì); bột gạo. 
 

 
(210) 4-2015-01495 (220) 19.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.3; A5.3.13; 5.7.24 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, ghi 

xám, nâu, cam, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Xanh và Xanh  (VN) 

Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân 

Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-01496 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tỷ Muội  (VN)

47E Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán rượu (bar). 
 

 
(210) 4-2015-01497 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19 

(591) Hồng, trắng 

(731) Nguyễn Thị Hương Trà  (VN)

46/12 Cách Mạng Tháng 8, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, hàng thời trang (quần áo, trang phục), hàng may mặc, giày 

dép, mũ nón, túi xách, kính mắt. 
 

 
(210) 4-2015-01498 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A5.7.23; 5.7.21; A5.3.15; A5.3.13 

(591) Xanh lá, vàng 

(731) Nguyễn Thị Hải Linh  (VN)

Phòng 17A2, tập thể Phụ Nữ Trung 

Ương, đường Pháo Đài Láng, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây rắc đường; vỏ trái cây; cùi của trái cây.  
 

Nhóm 30: Kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-01499 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) EATON CORPORATION  (US) 
1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm điện, cụ thể là dây cáp điện, 
công tắc điện, bảng điều khiển [điện] dưới dạng catalog, được truy cập thông qua các thiết 
bị viễn thông di động, nhằm phân phối, quản lý, đảm bảo chất lượng điện cho dân cư, 
thương mại, công nghiệp và kiểm soát và lắp ráp sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-01500 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Mai Tất Thắng  (VN) 

Phòng 702, chung cư 671 Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-01502 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.23; 2.3.1; 
A2.3.16; 1.15.21; 2.9.25 

(591) Xanh lam, xanh da trời, đỏ, vàng, trắng, 
xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH Dream Digits  

(VN) 

Số 333, khu phố Hưng Lộc, phường 
Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; thiết bị để xử lý dữ liệu; dụng cụ đo điện; thiết bị và 

dụng cụ vật lý; thiết bị điện báo truyền ảnh; máy thu thanh và thu hình; phần mềm máy 
tính ghi sẵn; máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính có thể tải xuống 
được; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát (viễn thông); chương trình 
trò chơi máy tính.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; 
dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương 
mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, 
phần mềm máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; thông tin thương mại. 
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Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 

phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 

cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 

không dây; cung cấp kênh cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cho thuê thời gian truy 

cập vào mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 

triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ 

cung cấp các tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình 

phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ cung cấp 

trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính. 

 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 

thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 

điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; kiến trúc; thiết kế phần mềm 

máy tính; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tạo lập vâ duy trì trang điện tử 

cho người khác; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê máy chủ đặt trang điện tử; cho thuê 

phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-01503 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 2.1.8; A2.1.16; 1.15.5; 24.15.1 

(591) Đỏ, trắng, tím than, vàng, xanh xa trời 

(731) Công ty TNHH Con đường Sức 

khỏe Xanh   (VN) 

Số 130, ngõ 116, phố Cầu Bươu, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2015-01504 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  

(591) Trắng, xám 

(731) Công ty TNHH Con đường Sức 

khỏe Xanh   (VN) 

Số 130, ngõ 116, phố Cầu Bươu, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thuốc bổ thần kinh; chế phẩm dược để chăm sóc da.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1490 

(210) 4-2015-01505 (220) 19.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.1.16; A5.1.5; A5.1.12 

(731) Trần Linh Chi  (VN) 

16A/4B phố Yên Thế, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước chiết của trái cây không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn; đồ uống có 

ga không cồn; đồ uống không cồn không có ga; nước hoa quả lên men không có cồn; 
nước ép rau quả.  

 
Nhóm 43: Cửa hàng giải khát (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); căng tin; nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu; cửa 
hàng bán thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-01507 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam (Vietnam LIWAYWAY 

Joint Stock Company)   (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm (đồ ăn) do chính chủ đơn chuẩn bị/sản 

xuất (do nhà hàng hoặc các cơ sở cung cấp thực phẩm (đồ ăn) tương tự thực hiện); dịch vụ 
cung cấp (phục vụ) thực phẩm (đồ ăn); dịch vụ cung cấp thực phẩm (đồ ăn) do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-01508 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; 
25.1.25; 26.1.2 

(591) Đỏ, đỏ đậm, nâu, vàng, vàng nâu, trắng, 
đen 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Đại Dương Xanh  (VN) 

Số 106, khu A, khu dân cư Sư Vạn Hạnh, 
đường Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều được sấy khô, bảo quản và chế biến.  
 

Nhóm 30: Gạo; nếp; bún; phở; mì; bánh tráng; bột gạo; bột nếp; bột sắn; bánh gạo.  
 

 
(210) 4-2015-01509 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm ở dạng sữa; chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước 
hoa; xã phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 
 

(210) 4-2015-01510 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) WEBZEN, INC.   (KR) 
242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(Sampyeong- dong, Pangyo Digital 
Contents Park B Dong)  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được; phần mềm 

trò chơi máy tính; máy vi tính; máy tính bảng; đã com-pắc (bộ nhớ chỉ đọc); USB lưu trữ 
dữ liệu; hộp đựng băng trò chơi vi-đê-ô; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; âm nhạc thu 
sẵn dạng điện tử; phương tiện truyền thông điện từ thu sẵn không phải là âm nhạc; phim 
hoạt hình; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống.  

 
Nhóm 41: Thông tin phim ảnh; thông tin giải trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến (không tải xuống được); thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cung 
cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; cung cấp thông tin trò chơi.  

 

 
(210) 4-2015-01511 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện Tân 

Hoàn Cầu   (VN) 

95 Lê Đình Cẩn, khu phố 7, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

 
(210) 4-2015-01514 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) DOW AGROSCIENCES LLC   (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ dùng trên cây lúa trong nông nghiệp.   
 

 
(210) 4-2015-01515 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) DOW AGROSCIENCES LLC   (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ dùng trên cây lúa trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-01517 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ di động Toàn Phát  

(VN) 

12 Lê Thánh Tông, thành phố Ban Mê 
Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2015-01519 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hữu Tín  

(VN) 

Nhà lồng chợ, khóm 1, thị trấn Cái 
Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ; đồ trang sức; vàng; bạc; đá quý.  
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(210) 4-2015-01520 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 

Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa đậu nành; sữa chua.  
 

 
(210) 4-2015-01522 (220) 19.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.3.1; 3.3.15 

(731) CHANG JAW SHYONG   (TW) 
Room 4, 23F, No.137, Yongle Street, 
Lingya District, Kaohsiung City 802, 
Taiwan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-01523 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Phạm Tiến Hiếu  (VN) 

415 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời, vòi sen nóng lạnh, chậu rửa chén 
gắn cố định, bếp ga.  

 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng PPR chịu nhiệt.  
 

 
(210) 4-2015-01524 (220) 19.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.3.1; 24.17.15; 25.5.25
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng,vàng nhạt, 

đen, hồng, hồng nhạt 
(731) Vũ Văn Biên  (VN) 

1005 lô C chung cư Ngô Tất Tố, phường 
19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-01525 (220) 20.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.1; 7.15.6 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và sản xuất Thiên Trường  

(VN) 

Số 67, đường 70, thôn Yên Xá, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp mái bằng 

kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; ngói bằng kim loại. 
 

(210) 4-2015-01526 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.3.13; A5.3.15

(591) Đen, trắng, vàng

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại SINGVIHA  (VN) 

Đội 1, thôn Phác Động, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; chăn; vỏ đệm; chăn bông; tấm trải phủ giường; 

khăn phủ gối.  
 

 
(210) 4-2015-01527 (220) 20.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển nông nghiệp 

GREENMAX  (VN) 

Số 93, ngõ 354, đường Trường Chinh, 

phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nông nghiệp, máy gặt hái, máy phay, máy bón phân, máy gieo 

hạt, bình ắc quy, ắc quy điện cho bình phun thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-01528 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển nông nghiệp 

GREENMAX  (VN) 

Số 93, ngõ 354, đường Trường Chinh, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nông nghiệp, máy gặt hái, máy phay, máy bón phân, máy gieo 

hạt; bình ắc quy, ắc quy điện cho bình phun thuốc trừ sâu, cà phê, chè, ca cao, đường, 
gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, 
bánh, kẹo, kem ăn, chăn, màn chống muỗi, chiếu. 

 

 
(210) 4-2015-01530 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH thời trang TLC 

Việt Nam  (VN) 

Số 213 ngõ 419 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy, áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; bít tất; quần áo 
lót mặc bên trong. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu: quần áo, trang phục, váy, quần áo may sẵn, giầy dép. 

 

 
(210) 4-2015-01531 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6; 2.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ, đỏ nhạt, vàng đậm, vàng, 

vàng nhạt, xanh lá cây, trắng 
(731) Phạm Thị Thùy Trang  (VN)

637 ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 
 

Nhóm 35: Mua bán lạp xưởng; mua bán gạo; mua bán rượu; mua bán lạc (đậu phộng); 
mua bán rau củ; mua bán hoa quả (trái cây). 
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(210) 4-2015-01532 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

LEO  (VN) 

791/23/4 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-01533 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 1.15.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-01534 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A5.3.15; 1.15.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 

3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2015-01535 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh, đỏ, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH Quan Sơn  (VN)

Số 179, đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Thăng Long 
(LUAT THANG LONG COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-01536 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 24.17.18; 25.5.3 
(591) Vàng, xám, trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH nhà hàng BLUE 

SEA  (VN) 

214 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; các loại bánh từ bột. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ, bánh ngọt, các loại bánh từ bột. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-01537 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang và 

mỹ phẩm Châu Mỹ  (VN) 

Tầng 3 tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1498 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn sản phẩm quần áo, giày dép, cặp túi, nước hoa mỹ phẩm, đồ trang 
sức, phụ kiện thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-01538 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang và 

mỹ phẩm Âu Châu  (VN) 

Tầng 6 tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sản phẩm quần áo, giày dép, cặp túi, nước hoa mỹ phẩm, đồ trang 

sức, phụ kiện thời trang. 
 
 

(210) 4-2015-01539 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.17.5; A24.17.9 

(591) Xanh, nâu, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH AL FA MEGA  (VN)

159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồ giả kim hoàn (trang sức). 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, trang sức, mỹ nghệ; mua bán mỹ phẫm. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2015-01541 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, tím nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Gia Hào  (VN)

110/43/6 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1499 

(210) 4-2015-01542 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.3.3; 5.7.5; A6.19.9 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Gia Hào  (VN)

110/43/6 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Ngô tấm dạng hạt nhỏ. 
 
 

(210) 4-2015-01543 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.3.3; 5.7.14 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Gia Hào  (VN)

110/43/6 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Đậu hà lan tươi. 
 
 

(210) 4-2015-01544 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.3.3; A5.11.5; 5.9.24; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu, vàng, cam 
(731) Hộ kinh doanh Gia Hào  (VN)

110/43/6 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 
 
 

(210) 4-2015-01545 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.9.14; 3.9.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

thương mại và dịch vụ Thái 

Sơn  (VN) 

Số 16B1/1 khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-01547 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.7.5; 26.4.2; 26.1.1; 3.7.3 

(591) Vàng, đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Ngọc Diệp  (VN) 

Phòng 2007, tòa nhà Mipec Tower, số 
229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-01550 (220) 20.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 14.7.2; A14.7.3; A16.1.5 

(731) Ngô Nhật Huy  (VN) 

3/12/8 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chiếu hình; màn hình chiếu; phim hoạt hình; phim điện ảnh; thiết bị kỹ 
thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; mạch tích hợp.  

 

 
(210) 4-2015-01553 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.1.1; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Xám, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH DIGIMATE    (VN)

109/12 (lầu 1) Hoàng Hoa Thám, phường 
6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2015-01554 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.1.1; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH DIGIMATE   (VN)

109/12 (lầu 1) Hoàng Hoa Thám, phường 
6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2015-01556 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Vinh  (VN) 

436/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; va li và túi du lịch; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; ví tiền; ví bỏ túi; 
túi cầm tay cho phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2015-01557 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A26.4.24; 26.4.2 

(731) Công ty TNHH GREEN GUARD  

(VN) 

38/10/2B Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho xử lý môi trường, xử lý nước, xử lý đất; phân bón.   
 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc dùng trong chăn nuôi, thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn, uống cho động vật, gia cầm, gia súc.  
 

 
(210) 4-2015-01558 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.2; A26.4.24 

(731) Công ty TNHH GREEN GUARD  

(VN) 

38/10/2B Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho xử lý môi trường, xử lý nước, xử lý đất; phân bón.   
 

Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng; thuốc dùng trong chăn nuôi, thú y.  
 

 
(210) 4-2015-01559 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.2; A26.4.24 

(731) Công ty TNHH GREEN GUARD  

(VN) 

38/10/2B Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho xử lý môi trường, xử lý nước, xử lý đất; phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng; thuốc dùng trong chăn nuôi, thú y.  
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(210) 4-2015-01563 (220) 20.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.7.5; 26.4.10 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 

Minh  (VN) 

Khu 6, phường Hải Tân, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ thủy tinh, đồ gốm sứ không được xếp vào các nhóm khác, cụ thể là: bát; 

đĩa; cốc; bộ đồ uống bằng sứ.  
 

 
(210) 4-2015-01565 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A11.3.2; A11.3.3; 8.1.18 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, xanh lá 

cây, đỏ, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Xuân Nhã  (VN) 

351 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-01571 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Đại Hưng  (VN) 

Số 50A Minh Khai, phường Nguyễn Du, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Dép nhựa các loại. 
 

 
(210) 4-2015-01572 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Đại Hưng  (VN) 

Số 50A Minh Khai, phường Nguyễn Du, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Dép nhựa các loại. 
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(210) 4-2015-01574 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A26.4.24; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH Hạnh Hà 

Nguyễn  (VN) 

137/28 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2015-01575 (220) 20.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 2.3.1; A2.3.16; 2.3.25 

(731) Công ty TNHH Bác Tám Tám  

(VN) 

63 Phan Xích Long, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-01576 (220) 20.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.3.2; 26.7.25; 2.9.10 

(591) Xanh, trắng 
(731) Võ Thị Tường Vi  (VN) 

123A đường 13, phường 04, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt.  
 

 
(210) 4-2015-01577 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.14; 5.3.16; 2.9.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng, xanh lá cây, tím nhạt 
(731) Đỗ Minh Phương  (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-01578 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 25.1.25; A5.5.22 

(591) Vàng, đen, trắng hồng nhạt, vàng nhạt, 

vàng cam, xanh, đỏ, nâu 

(731) Đỗ Minh Phương   (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-01579 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 3.9.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Phạm Hoàng Dương  (VN)

Số 46, phố Tràng Tiền, phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cá cảnh, thiết bị lọc, sưởi, chiếu sáng và thiết bị làm mát bể cá cảnh, 

bơm sục khí bể thủy sinh và thức ăn cho cá. 
 

 
(210) 4-2015-01590 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) PHARMACHEM CO., LTD  (KR) 

3rd Floor, 309, JamSil-Dong, SongPa-

Ku, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-01591 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6; A17.2.2; A1.5.3 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất bánh kẹo Mỹ Ngọc  

(VN) 

61 Bạch Vân, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo lức; bột gạo lức. 

 

 
(210) 4-2015-01592 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đức Phát  (VN)

Số 175B, ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh [đồ uống]; rượu gạo; rượu nếp than; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-01594 (220) 20.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; A5.3.13; A5.11.11; 1.15.5 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phương Đông  (VN) 

Hẻm 171 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa 
Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-01598 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu TTP  (VN) 

467/9/32 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-01600 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.1.5; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Xanh dương, da cam 
(731) Công ty TNHH trò chơi điện tử 

Green Dragon  (VN) 

160 Thân Văn Nhiếp, khu phố 2, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về thuế và đại lý thuế.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ vui chơi giải 
trí; dịch vụ cung cấp thông tin về trò chơi.  

 
 

(210) 4-2015-01601 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

A.N.P.E.R Pháp (VN)   (VN) 

Số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-01602 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI (VN)   (VN) 

Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-01603 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần thiết bị và 

thang máy Novar  (VN) 

102 Nguyễn Phong Sắc, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị nâng, hạ.   
 
 

(210) 4-2015-01604 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.17.17 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Intcon  (VN) 

Số 25 Lưu Quý Kỳ, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê căn hộ.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông quáng cáo như: dịch vụ cung cấp quyền truy cập internet 
cho người sử dụng; dịch vụ truyền thông điện tử có bản chất truyền điện tử, phát chuyển 
điện tử âm thanh, hình ảnh, nội dung giải trí đa phương tiện bao gồm văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, video, tập tin nghe nhìn bằng internet; hỗ trợ truyền tải thông tin, tin 
nhắn, văn bản, âm thanh; truyền tải âm thanh trực tuyến; dịch vụ truyền hình cáp, phát 
sóng vệ tinh.  

 

 
(210) 4-2015-01605 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) LION CORPORATION   (JP) 
3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Miếng dán chứa chất làm mát để gắn vào da làm giảm nhiệt cơ thể (dùng cho 
mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-01606 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medici Osen 

Việt Nam  (VN) 

Số 39, ngõ 88 Giáp Nhị, phường Thanh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, bánh ngọt, kẹo, đường, mật ong, mật 

đường.  
 

 
(210) 4-2015-01607 (220) 20.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(731) CTY TNHH quốc tế Xanh Tươi 

Sáng  (VN) 

967B Nguyễn Xiển, phường Long Bình, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh, nồi áp suất, bình nước uống, quạt điện dùng cho cá nhân, máy làm 

kem lạnh, bình đun nước nóng. 
 

 
(210) 4-2015-01608 (220) 20.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.3.23; 26.1.10

(731) PERFECT MEASURE SDN BHD  

(MY) 

30-5-2, Jalan 1/101C, Cheras Business 

Centre, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; gọng kính đeo mắt; thấu kính quang học; kính râm; 

ống nhòm; ống nhòm để xem kịch; kính lúp [quang học]; hộp kính đeo mắt.  
 

(210) 4-2015-01609 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.3.23; 26.1.10

(731) PERFECT MEASURE SDN BHD  

(MY) 

30-5-2, Jalan 1/101C, Cheras Business 

Centre, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; hộp đựng thích hợp 

cho đồng hồ đeo tay; đá quý tự nhiên; đá quý nhân tạo; đá quý; đá bán quỷ; đồ trang trí 

bằng kim hoàn; đồ trang trí giả kim hoàn; mặt cho dây xích đồng hồ, cụ thể là vật trang 

sức nhỏ gắn trên dây xích đồng hồ [bộ phận của dây xích đồng hồ].  
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(210) 4-2015-01610 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.3.23; 26.1.10 
(731) PERFECT MEASURE SDN BHD   (MY)

30-5-2, Jalan 1/101C, Cheras Business 
Centre, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vật liệu giả da; túi xách 
tay dành cho phụ nữ; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; túi đựng hành lý; túi bằng da 
thuộc để đóng gói hàng hóa; ví tiền; túi du lịch; vali [hành lý]; ô; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong].  

 
 

(210) 4-2015-01611 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.10; 26.1.2; A26.1.24; 26.3.23 
(731) PERFECT MEASURE SDN BHD  

(MY) 
30-5-2, Jalan 1/101C, Cheras Business 
Centre, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; mũ; đồ đội đầu; quần áo nam giới; giày; dép đi trong nhà; tất 
ngắn cổ; tất cao cổ; quần áo phụ nữ.  

 
 

(210) 4-2015-01612 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Trung  (VN) 

Thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2015-01613 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu mỹ phẩm thời 

trang Philosvina  (VN) 

61 Đoàn Nhữ Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-01614 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu mỹ phẩm thời 

trang Philosvina   (VN) 

61 Đoàn Nhữ Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và vải da; mua bán dụng cụ 
máy móc thiết bị y tế, dược phẩm, nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; mua bán sâm, 
thực phẩm chức năng, nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống; mua bán giường, tủ 
bàn, ghế, đèn điện, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-01615 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.24; 5.5.19; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu mỹ phẩm thời 

trang Philosvina   (VN) 

61 Đoàn Nhữ Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01616 (220) 20.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.3.15; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu mỹ phẩm thời 

trang Philosvina   (VN) 

61 Đoàn Nhữ Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01617 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Xanh dương, xanh biển, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nông lâm thủy sản Tân Phú 

Đông  (VN) 

ấp Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân 
Phú Đông, tỉnh Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 29: Rau quả tẩm bột rán, cá tẩm bột rán; cá, được bảo quản; trái cây đông lạnh; rau 
đóng hộp; rau đã được bảo quản. 

 

 
(210) 4-2015-01618 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) THAI UNION FEEDMILL COMPANY 

LIMITED   (TH) 
89/1 Moo 2, Rama II Road, Tumbon 
Kalong, Amphur Muang, Samutsakorn 
74000, Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Cá còn sống, tôm còn sống và các loài sinh vật biển còn sống khác, cụ thể là: 

động vật giáp xác; thức ăn và chất bổ sung cho thức ăn cho cá, tôm và các loài sinh vật 
biển khác.  

 

 
(210) 4-2015-01619 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.13; A14.7.15; A14.7.16 
(731) THINKING ELECTRONIC 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (TW) 
No. 21, Lane 373, Ming-tzu 1st rd., 
80759 San-ming district Kaohsiung 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Nhiệt điện trở; biến trở; nhiệt điện trở có hệ số nhiệt độ âm (nhiệt điện trở 

NTC); nhiệt điện trở có hệ số nhiệt độ dương (nhiệt điện trở PTC); bộ cảm biến điện; bộ 
cảm biến nhiệt; điện trở; thiết bị triệt xung đột biến điện; đi-ốt; linh kiện Thyristor (linh 
kiện bán dẫn cấu tạo từ bốn lớp bán dẫn); ống phóng điện không dùng để chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-01620 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH Sài An   (VN)

45/24 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót. 
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(210) 4-2015-01626 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Việt Thy  

(VN) 

112/50 Bác ái, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

 
(210) 4-2015-01627 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.1.11; 18.3.23 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ H.A  (VN) 

35 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-01630 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) GUANGZHOU ECHARM HOTEL 

INVESTMENT MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
Room 209-215, Floor 2, No. 61-65 
Dajinzhong Road, Baiyun District, 
Guangzhou, China 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc tiến, đẩy mạnh việc bán hàng cho người khác; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; điều hành kinh doanh cho 
khách sạn; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; tư vấn quản lý nhân sự. 
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Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; căng tin; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ quán cà phê; quán trà; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2015-01631 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(731) GUANGZHOU EASTERN CROWN 

HOTEL INVESTMENT 
MANAGEMENT GROUP LIMITED  
(CN) 
Room 201-208, Floor 2, No. 61-65 
Dajinzhong Road, Baiyun District, 
Guangzhou, China 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý 

xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc tiến, đẩy mạnh việc bán hàng cho người khác; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; điều hành kinh doanh cho 
khách sạn; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; tư vấn quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; căng tin; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ quán cà phê; quán trà; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2015-01632 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(731) GUANGZHOU ECHENG HOTEL 

MANAGEMENT CO.,LTD.  (CN) 
Room 903-905, Floor 9, No. 61-65 
Dajinzhong Road, Baiyun 
District,Guangzhou, Guangdong, China 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý 

xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc tiến, đẩy mạnh việc bán hàng cho người khác; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; điều hành kinh doanh cho 
khách sạn; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; tư vấn quản lý nhân sự. 
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(210) 4-2015-01633 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 1.5.1; 3.9.16; 24.13.1; 25.1.6; A1.1.10; 
24.5.7 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh da trời 
nhạt, nâu nhạt, đen nhạt, trắng, ghi, trắng 
ghi, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại tôm 

hữu cơ Phú Tỷ  (VN) 

Quốc lộ 1A, ấp 2, thị trấn Phú Lộc, 
huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); mua bán thức ăn gia súc, 
gia cầm, và thủy sản; mua bán nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, và thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-01634 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A5.5.20 
(591) Hồng tím, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 

dịch vụ du lịch Bích Hoa 

Vương  (VN) 

262 Trương Công Định, phường 2, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ điều hành tua du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-01635 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 15.7.1 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ, trắng, vàng, 

xanh dương đậm 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Năm 

Kháng  (VN) 

Quốc lộ 1A, ấp Phú Giao, xã Thạnh 
Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. 
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(210) 4-2015-01636 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.7.23; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Quốc tế 

Satraco  (VN) 

Số 198 Văn Ngọc Chính, phường 3, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ điều hành tua du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-01637 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.5; A26.11.12; 
26.11.3 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

ánh  (VN) 

ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mắm cá; mua bán dưa mắm. 
 

 
(210) 4-2015-01638 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Kiến Phúc  (VN)

28 Lê Lai, khóm 3, phường 1, thị xã 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 29: Củ cải muối ngọt (xá bấu ngọt). 
 

 
(210) 4-2015-01639 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm Sông Hậu  (VN) 

ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành 
phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Cá chế biến; tôm chế biến; surimi giả các loại thịt (sản phẩm được chế biến từ 
thủy sản xay nhuyễn để giả các loại thịt). 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; mua bán thủy hải sản chế biến. 
 
 

(210) 4-2015-01640 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.2; 24.13.1; A5.11.17; 
A5.5.22; 2.1.15 

(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, xanh lá cây, ghi xám nhạt, 
ghi xám, tím, đen, trắng 

(731) Trần Đức Quí  (VN) 

19 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt (khăn ướt). 
 
 

(210) 4-2015-01641 (220) 20.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 25.5.2; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ 
(731) KHEE SAN FOOD INDUSTRIES SDN. 

BHD.  (MY) 
Lot 1819-1824, Jalan Kolej, 43300 Seri 
Kembangan, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh nướng và kẹo; kẹo; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh sữa nhỏ; ổ bánh 
mỳ nhỏ; bánh pa tê; bánh xốp mỏng cuốn mứt; bánh xốp; mứt kẹo; đường; đường bánh 
kẹo. 

 
 

(210) 4-2015-01650 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xám, xanh dương 
(731) Công ty TNHH DIGIMATE   (VN)

109/12 (lầu 1) Hoàng Hoa Thám, phường 
6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
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(210) 4-2015-01651 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần FACO Việt 

Nam  (VN) 

79 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy đo đạc, trắc địa.  

 

 
(210) 4-2015-01652 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân điện cơ 

Thiên Thuận   (VN) 

Thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Thanh, 
huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp gồm: máy băm (cỏ, thân ngô, rơm); máy thái cây chuối; máy 

thái (bèo, rau, cây, củ, quả); máy thái dược liệu; máy hái cà phê; máy tuốt đậu lạc; máy 
tách hạt ngô.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: máy bơm nước, các loại mô tơ, máy 
thái (rau, bèo, cây, củ, quả); máy tách hạt ngô, máy băm (cỏ, thân ngô, rơm), máy thái 
dược liệu, máy thu hoạch (cà phê, lạc). 

 

 
(210) 4-2015-01653 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hảo Hương  (VN) 

102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá (đã sơ chế và bảo quản); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước 
mắm pha với nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua). 

 
Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước tương pha với 
nước, đường, tỏi, ớt, giấm chua). 

 

 
(210) 4-2015-01654 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  

(VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay thực phẩm (loại dùng điện sử dụng trong gia đình).  
 

Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa). 
 

Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng, làm lạnh dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, nồi 
điện, lò viba, ấm đun nước, nồi áp suất, tủ ướp lạnh, tủ đông lạnh, máy điều hòa không 
khí), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia đình), bếp ga. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá lạnh, thùng ướp lạnh, 
bình cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện).   

 

 
(210) 4-2015-01655 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH CPS  (VN) 

87/434 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ).  
 
 

(210) 4-2015-01658 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 8.1.1; A8.1.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh lam sẫm, xanh da 

trời, vàng nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thương  (VN) 

Số 14, tổ 01, khóm Long An A, phường 
Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan; bánh in; bánh ngọt. 
 
 

(210) 4-2015-01659 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp nông 

nghiệp Việt Nam  (VN) 

12B Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là chất diệt nấm, diệt côn trùng, chất diệt động 
vật có hại; thuốc trừ rệp cây; thuốc chống ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ thực vật gây 
hại, thuốc diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2015-01670 (220) 21.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A11.1.2; 26.1.1; 8.7.17; 8.7.5 

(591) Đỏ cam, trắng 
(731) Trần Đức Minh  (VN) 

Tổ 6 phường Hữu Nghị, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng, pate gan, thịt lợn, xúc xích. 
 

Nhóm 30: Bánh mì, xốt cà chua. 
 

 
(210) 4-2015-01673 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.15.9 
(731) Nguyễn Hữu Vinh   (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); vớ (tất); nón.  
 

 
(210) 4-2015-01674 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Hữu Vinh  (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); vớ (tất;); nón.  
 

 
(210) 4-2015-01675 (220) 21.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 4.5.21; A23.3.17 

(731) Nguyễn Hữu Vinh  (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng (trang phục), tất/vớ, nón. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1520 

(210) 4-2015-01676 (220) 21.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.7.21; A3.7.24; 3.7.5 

(731) Nguyễn Hữu Vinh  (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, va li và túi du lịch, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, ví tiền, ví bỏ túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng (trang phục), tất/vớ, nón. 
 
 

(210) 4-2015-01677 (220) 21.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 9.7.1; 26.3.1; 26.13.25 

(731) Nguyễn Hữu Vinh  (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, va li và túi du lịch, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, ví tiền, ví bỏ túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng (trang phục), tất/vớ, nón. 
 
 

(210) 4-2015-01678 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ vận 

tải ô tô số 8  (VN) 

Số 7 Lương Yên, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; bãi đỗ xe; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải. 
 
 

(210) 4-2015-01679 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển Hoa Anh  

(VN) 

163/17B liên khu 5-6, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem ngừa mụn nám (mỹ phẩm); kem bôi mặt 
(mỹ phẩm); kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); kem hấp dầu tóc. 
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(210) 4-2015-01680 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá mạ, đỏ, vàng, tím 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 

Nguyên  (VN) 

21 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-01682 (220) 21.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 26.4.10 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH Toàn Lộc  (VN)

Số 15 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
 

 
(210) 4-2015-01683 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tinh dầu KA  (VN) 

¤ 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dùng trong mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01690 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 25.1.6 
(591) Đen, xanh cốm 
(731) Vũ Hồng Thu  (VN) 

Xóm Bờ Hương, thôn Duyên Trường, xã 
Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao; bánh; kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2015-01691 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược Đồng 

Nai  (VN) 

221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01692 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE  (VN) 

Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-01693 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức  (VN) 

Số 17, lô 13, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1523 

(210) 4-2015-01694 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, xanh tím, xanh lá 

cây 
(731) Công ty cổ phần New Today 

Việt Nam  (VN) 

Phòng 116 nhà 5 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2015-01697 (220) 21.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A17.1.2 

(591) Xanh cô ban 
(731) Công ty TNHH A&M  (VN) 

Tầng 11, tòa nhà Red Building, 169 Bùi 
Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2015-01698 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Cam, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ dữ 

liệu công nghệ thông tin Vi 

Na  (VN) 

Tòa nhà Helios, lô 6, đường số 3, Công 
viên phần mềm Quang Trung, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 
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Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-01699 (220) 21.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 5.5.1; 5.5.3; 3.7.17; A3.7.24 

(591) Tím, vàng, hồng, xanh, trắng 
(731) Đồng Văn Hội  (VN) 

Thôn Ngọc Trì, xã ái Quốc, thành phố 
Hải Dương, Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-01707 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 
A3.13.4; A3.13.24; 3.13.5 

(591) Vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ong Mật Cao Nguyên  (VN) 

13 đường số 12, khu phố 2, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong, sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người, sáp ong dùng làm thực 
phẩm cho người. 

 

 
(210) 4-2015-01708 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Khang   (VN) 

169/9 đường 204 Cao Lỗ, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y)  
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(210) 4-2015-01709 (220) 21.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (731) Công ty TNHH DEVON LONDON  

(VN) 

Số nhà 20, ngõ 43 Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, túi du lịch, hòm, valy, ba lô, cặp.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; tất, mũ, nón.  
 
 

(210) 4-2015-01711 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) P.K. GARMENT (IMPORT-EXPORT) 
CO., LTD.   (TH) 
448, 450 Onnut Road, Prawet Sub-district, 
Prawet District, Bangkok 10250, Thailand 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; đá quý; dụng cụ đo thời gian; đồng hồ đo thời gian; đồng hồ đeo tay, bỏ túi và 
các bộ phận, phụ kiện của chúng; đồng hồ và các bộ phận, phụ kiện của chúng; vỏ đồng 
hồ đeo tay, bỏ túi; vỏ đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2015-01713 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) GALLS, LLC  (US) 
1340 Russell Cave Road, Lexington, 
Kentucky 40505, United States  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 13: Bao súng ngắn, túi đạn dược, bao túi đựng súng trường; đai cho cảnh sát và 
thiết bị an ninh, cụ thể là, đai để cài súng ngắn, còng tay, xịt hơi cay, đèn pin, ô đạn, vòng 
đeo chìa khóa, dùi cui, bộ đàm và kẹp cho phù hiệu và điện thoại.  

 

 
(210) 4-2015-01714 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) GALLS, LLC  (US) 
1340 Russell Cave Road, Lexington, 
Kentucky 40505, United States  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế và thiết bị y tế và cứu hộ khẩn cấp, cụ thể là, ván cột sống, bộ 
thang nẹp, nẹp kéo, nẹp khí, nẹp cho cổ, lưng và cổ tay, nẹp cổ cứng, dụng cụ cố định đầu 
bộ dụng cụ sản khoa dùng một lần bao gồm các dụng cụ và vật tư cần thiết cho việc sinh 
khẩn cấp một em bé, bao đựng y tế và hộp dụng cụ y tế, hệ thống cung cấp oxy, mặt nạ 
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dưỡng khi, bao đựng mặt nạ dưỡng khí, ống hít oxy cầm tay, găng tay dùng cho mục đích 
y tế, khẩu trang dùng cho nhân viên y tế, mặt nạ hồi sức tim phổi (mặt nạ CPR), dụng cụ 
đo huyết áp, ô xi kế theo nhịp mạch, bộ dụng cụ hô hấp, ống nghe, chăn dùng cho mục 
đích y tế và chăn polyme nhôm được thiết kế cho mục đích y tế  

 
 

(210) 4-2015-01715 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) GALLS, LLC   (US) 
1340 Russell Cave Road, Lexington, 
Kentucky 40505, United States of 
America  

 

(511)   Nhóm 13: Bao súng ngắn, túi đạn dược, bao túi đựng súng trường; đai cho cảnh sát và 
thiết bị an ninh, cụ thể là, đai để cài súng ngắn, còng tay, xịt hơi cay, đèn pin, ổ đạn, vòng 
đeo chìa khóa, dùi cui, bộ đàm và kẹp cho phù hiệu và điện thoại.  

 

Nhóm 18: Túi bản to có hai quai để xách hay đeo vai (túi Tote), túi tập thể dục, ba lô, túi 
thể thao đa dụng và túi hình trụ để du lịch hoặc đựng đồ thể thao (túi duffel); dây đai đeo 
vai bằng da  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thê là, đồng phục; áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo khoác, quần dài 
và quần lót, quần soóc, áo len, áo mưa, áo gilê, bít tất ngắn cổ, găng tay, mũ, mũ cho lực 
lượng thực thi nhiệm vụ, mũ len dáng tròn (mũ beanie), giày và giày cao cổ; phụ kiện 
quần áo, cụ thề là dây đeo quần, thắt lưng, thắt lưng da, thắt lưng đồng phục và cà vạt  

 

 
(210) 4-2015-01717 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Phương Tâm  (VN) 

259/20AE Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2015-01718 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.11.8; A26.11.7; 
26.1.10; 3.7.7; A3.7.24 

(731) Công ty TNHH Sản Xuất - Kinh 

Doanh Thực Phẩm Chay Âu 

Lạc   (VN) 

237 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phuờng 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 
(không dùng trong y tế hoặc thú y); chế phẩm hóa học dùng cho nhiếp ảnh; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hoá chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chât diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất sử dụng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất và hỗn hợp chất hóa học diệt sinh vật 
dùng cho hệ thống làm mát nước trong công nghiệp.  

 

Nhóm 02: Mực in; chất màu; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; hộp 
mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; vécni bitum; chế phẩm chống gỉ (để 
bảo quản); chất bảo quản gỗ; chất cắn màu cho đồ gỗ; chất nhuộm.  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm đánh răng; chất tẩy rửa không 
dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu 
chanh; hương trầm dùng để cúng tế; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu 
(chất thơm); hương thơm để thắp.  

 

Nhóm 04: Nến; nến dùng cho cây thông noel; nhiên liệu thắp sang; mỡ công nghiệp; dầu 
dùng cho vải, sợi, hàng dệt; dầu hỏa.  

 

Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); máy dập khuôn; máy nắn thẳng; máy in hình nổi; máy để 
làm thủy tính; thiết bị để gia công cơ khí; máy để làm đường gờ chỉ; người máy (máy 
móc); máy xén; máy bóc vỏ. 

 

Nhóm 08: Dao cắt; dĩa ăn; bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa); kéo cắt; dao cạo; dây đeo (giữ) dụng 
cụ, sản phẩm).  

 

Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; thiết bị phân tích thực phẩm; dụng cụ đo; máy cân; thiết 
bị dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy. 

 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em; chai sữa cho 
trẻ em bú; đế giầy chỉnh hình; thiết bị xoa bóp; thiết bị vật lý trị liệu. 

 

Nhóm 12: Toa xe làm lạnh (phương tiện đường sắt), thiết bị máy móc và dụng cụ hàng 
không; phương tiện giao thông đường thủy; phương tiện giao thông trên không; xe đẩy 
mua hàng; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp.  

 
Nhóm 13: Pháo hoa; đai đựng đạn, túi đạn; thiết bị để nạp đạn; chổi lau nòng súng; sung.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ, đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồng hồ đeo tay; kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý, đồng xu lưu niệm. 

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử; sáo; giá giữ nhạc cụ; nhạc cụ dây; hộp 
nhạc.  

 

Nhóm 17: ống vòi tưới nước; ống nối đùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ; ống mềm không 
bằng kim loại; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; ống bằng vật liệu 
dệt; ống phun nước bằng vải bạt.  

 

Nhóm 18: Vật liệu để trang trí hoàn thiện cửa ô tô bằng da hoặc giả da; vật liệu bọc ngoài 
dùng cho nội thất ô tô bằng da hoặc giả da; lớp lót nóc xe ô tô bằng da hoặc giả da; cặp tài 
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liệu; túi đeo vai; túi xách tay; túi vải hình ống; túi đựng tài liệu; ô che nắng; túi hành lý; 
túi đựng quần áo; ví bỏ túi; xắc cầm tay; ba lô; ví đựng chìa khoá; ví đựng danh thiếp.  

 

Nhóm 19: Đất sét chịu lửa; tượng nhỏ bằng đá, bằng bê tông hoặc cẩm thạch; tác phẩm 
nghệ thuật từ đá; bến nổi, không bằng kim loại để buộc tàu thuyền; cầu nhảy ở bể bơi, 
không bằng kim loại.  

 

Nhóm 21: Nồi (không dùng điện); xoong (không dùng điện); chảo (không dùng điện); vỉ 
nướng [đồ dùng nấu nướng]; nồi áp suất (không dùng điện); ấm đun nước (không dùng 
điện).  

 

Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; dây buộc không bằng kim loại; túi bằng vải dệt để bao gói; 
dây cap không bằng kim loại; vải dầu; vải nhựa.  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ bằng bông; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi tơ và chỉ tơ. 

 

Nhóm 24: Vải sợi dệt; khăn mặt bằng vải; khăn phủ giường (vải dệt); mÒn bông; đồ bằng 
vải dùng cho giường; vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ đạc.  

 

Nhóm 26: Khuy cài dùng để trang điểm; vật trang trí dùng cho quần áo; cây nhân tạo; tóc 
nhân tạo; trái cây nhân tạo; hoa nhân tạo.  

 

Nhóm 29: Dầu thực vật dùng để ăn; dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; dầu đậu nành 
dùng để ăn; thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thịt săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt; rau đã được bảo quản; quả được bảo quản, phơi khô và nấu 
chín; nước quả nấu đông; mứt quả ướt; trứng; sản phẩm sữa; sữa.  

 

Nhóm 30: Ngũ cốc dùng điểm tâm; ngũ cốc giàu tinh bột; chất làm đặc dùng để nấu ăn; 
bột đậu nành; bột nhào; ngũ cốc ăn liền.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm để làm nước uống có ga; nước khoáng (đồ uống); 
chế phẩm để làm nước khoáng; nước (đồ uống); nước lọc tinh khiết.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu khai vị; rượu vang, rượu (gạo); chế 
phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; các sản phẩm làm từ thuốc lá; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc; thuốc lá; diêm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại; tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bản hàng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ mua bán các sản phẩm: đồ chơi, đồ dùng cho 
trẻ sơ sinh, các loại xe và giường nôi cho trẻ em, dụng cụ chăm sóc sức khỏe như ghế 
mát-xa, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làm vườn và sản phẩm lâm nghiệp cụ thể là ngũ 
cốc, trái cây và các sản phẩm chế biến từ trái cây, rau tươi, thực phẩm đã qua chế biến, 
nước ép trái cây, hạt điều, hạt tiêu, chè, hạt cà phê, cà phê và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc, tinh bột; mua bán đại lý ký gửi các loại hàng hóa sau: đồ chơi trẻ em, đồ dùng 
gia đình như: chai lọ, hộp bằng thủy tinh, lọ đựng gia vị, khay đựng thức ăn rơi vãi, dụng 
cụ nhà bếp, lương thực thực phẩm, hàng nông thủy hải sản, hàng lâm sản (bàn ghế bằng 
gỗ, dụng cụ mây tre nứa dùng trong gia đình), rau sạch, thịt gia súc, gia cầm. 
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Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; đầu tư vốn; quyên góp quĩ từ thiện; quỹ đầu tư; phát hành trái 
phiếu có giá trị; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê 
phòng ở.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục 
thông qua mạng internet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet; 
truyền thông liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát thanh truyền hình; phát thanh 
truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động liên quan đến truyền thông tin giải trí đa 
phương tiện bằng điện tử; dịch vụ phát thanh từ xa; phát thanh truyền hình cáp; dịch vụ 
truyền hình ảnh (viđeo) theo yêu cầu; cung cấp phòng chát trực tuyến và bản tin điện tử 
dùng để truyền tin nhắn về Iĩnh vực lợi ích chung; dịch vụ viễn thông truyền tiếng nói và 
dữ liệu đi xa; dịch vụ lập cầu truyền hình và truyền âm; cung cấp các dịch vụ truyền hình 
có độ nét cao; dịch vụ viễn thông tổng hợp bằng quay số (ISDN); dịch vụ truyền giọng nói 
và dữ liệu qua vệ tinh; hãng tin tức; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây.  

 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; tham quan [du lịch].  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; chăm sóc sức 
khoẻ; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; bệnh viện; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2015-01719 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Chế Phẩm và 

Kinh Doanh Thực Phẩm 9MEAL  

(VN) 

Ngách 56/136, phố Thạch Cầu, tổ 1, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chưng mắm tép, ruốc cá, ruốc nấm, thịt bò khô, ô mai mộc, ruốc tôm.  

 

 
(210) 4-2015-01732 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-01733 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh (dùng cho mục đích y tế); dung dịch ngâm 
khử nhiễm dụng cụ (dùng cho mục đích y tế); dung dịch sát khuẩn da trước mổ (dùng cho 
mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-01734 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh (dùng cho mục đích y tế); dung dịch ngâm 

khử nhiễm dụng cụ (dùng cho mục đích y tế); dung dịch sát khuẩn da trước mổ (dùng cho 
mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-01735 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh (dùng cho mục đích y tế); dung dịch ngâm 
khử nhiễm dụng cụ (dùng cho mục đích y tế); dung dịch sát khuẩn da trước mổ (dùng cho 
mục đích y tế). 
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(210) 4-2015-01736 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01737 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-01738 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-01739 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Hoàng An  (VN) 

74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-01750 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED   (SG) 
36 Robinson Road #04-01 City House, 
Singapore 068877  

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành (quản lý) kinh doanh khách sạn, khách sạn cạnh đường (cho khách 
có ôtô) và chỗ ở tạm thời bao gồm cả các khách sạn có phòng, căn hộ có dịch vụ; các dịch 
vụ liên hệ với công chúng liên quan đến chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn 
cạnh đuờng cho khách có ôtô, các khách sạn có phòng ở và các căn hộ có dịch vụ; tiếp thị 
chỗ ở tạm thời gồm các khách sạn và khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, khách sạn 
có phòng ở và những căn hộ có dịch vụ bao gồm cả việc quảng cáo các dịch vụ nêu trên 
qua internet và các mạng máy tính toàn cầu khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp thức ăn và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; đặt chỗ ở 
tạm thời; cho thuê nhà ở có tiện nghi tạm thời; cho thuê phòng, căn hộ có dịch vụ (tạm 
thời); dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2015-01751 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 3.11.11; 4.5.15; A3.11.24 
(731) CHEK HUP SDN. BHD.    (MY) 

SD2567-D, Lot No. 34144, 2 1/2 Miles, 
Jalan Jelapang, 30020 Ipoh, Perak, 
Malaysia    

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao, sôcôla; bột ca cao; đường, cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ 
sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà 
phê chưa rang; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; hỗn hợp cà phê; 
hỗn hợp cà phê hòa tan; cà phê cô đặc; hương liệu sôcôla; hương liệu cà phê; hương liệu, 
trừ tinh dầu, cho đồ uống; đồ uống Sôcôla có sữa; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống cà phê 
có sữa; trà ướp lạnh; rễ rau diếp xoăn [chất thay thế cà phê]; thạch trái cây [dạng kẹo 
bánh]; kẹo cho thực phẩm; bánh kẹo đường; kẹo Caramen; kẹo; kẹo bạc hà; chất làm ngọt 
tự nhiên; mật ong. 

 
 

(210) 4-2015-01752 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) CHEK HUP SDN. BHD.    (MY) 
SD2567-D, Lot No. 34144, 2 1/2 Miles, 
Jalan Jelapang, 30020 Ipoh, Perak, 
Malaysia   

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao, sôcôla; bột ca cao; đường, cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ 

sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà 

phê chưa rang; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; hỗn hợp cà phê; 

hỗn hợp cà phê hòa tan; cà phê cô đặc; hương liệu sôcôla; hương liệu cà phê; hương liệu, 

trừ tinh dầu, cho đồ uống; đồ uống Sôcôla có sữa; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống cà phê 

có sữa; trà ướp lạnh; rễ rau diếp xoăn [chất thay thế cà phê]; thạch trái cây [dạng kẹo 

bánh]; kẹo cho thực phẩm; bánh kẹo đường; kẹo Caramen; kẹo; kẹo bạc hà; chất làm ngọt 

tự nhiên; mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-01753 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) 4.5.15; 3.11.11; A3.11.24 

(731) CHEK HUP SDN. BHD.   (MY) 

SD2567-D, Lot No. 34144, 2 1/2 Miles, 

Jalan Jelapang, 30020 Ipoh, Perak, 

Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao, sôcôla; bột ca cao; đường, cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ 

sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà 

phê chưa rang; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; hỗn hợp cà phê; 

hỗn hợp cà phê hòa tan; cà phê cô đặc; hương liệu sôcôla; hương liệu cà phê; hương liệu, 

trừ tinh dầu, cho đồ uống; đồ uống Sôcôla có sữa; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống cà phê 

có sữa; trà ướp lạnh; rễ rau diếp xoăn [chất thay thế cà phê]; thạch trái cây [dạng kẹo 

bánh]; kẹo cho thực phẩm; bánh kẹo đường; kẹo Caramen; kẹo; kẹo bạc hà; chất làm ngọt 

tự nhiên; mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-01754 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 18.3.2 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An N Cường  (VN) 

Số 8 , đường Phan Nhung, khu phố 1, thị 

trấn Đông Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2015-01755 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH mây tre xuất 

khẩu Ngọc Động Hà Nam  (VN) 

Cụm tiểu thủ công nghiệp Ngọc Động, 
xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi (đã sơ chế và bảo quản).  
 

Nhóm 35: Mua bán: nấm linh chi; xuất nhập khẩu; nấm linh chi.  
 

 
(210) 4-2015-01756 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A25.7.4; 26.1.2; A5.3.13; A5.5.20; 
A5.3.15; A5.5.21 

(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH mây tre xuất 

khẩu Ngọc Động Hà Nam  (VN) 

Cụm Tiểu Thủ Công Nghiệp Ngọc Động, 
xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm (đã sơ chế và bảo quản).  
 

Nhóm 31: Nấm (chưa chế biến). 
 

Nhóm 35: Mua bán: nấm; xuất nhập khẩu: nấm.  
 

 
(210) 4-2015-01758 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ xuất nhập khẩu 

Ngôi Nhà Số    (VN) 

433/4 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị điện tử, viễn thông, cơ điện lạnh, hàng trang trí nội thất, dụng 
cụ thể dục, thể thao.  
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(210) 4-2015-01759 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(591) Tím, xanh 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ xuất nhập khẩu 

Ngôi Nhà Số    (VN) 

433/4 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị điện tử, viễn thông, cơ điện lạnh, hàng trang trí nội thất, dụng 
cụ thể dục, thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-01770 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát  (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, chống thấm.  
 

 
(210) 4-2015-01771 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát  (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: sơn nước, chống thấm.  
 

 
(210) 4-2015-01772 (220) 21.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 

Vạn Thành Phát  (VN) 

224B Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 02: sơn nước, chống thấm.  
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(210) 4-2015-01773 (220) 22.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 23.1.1; 26.13.1

(591) Vàng, nâu, đỏ

(731) Công ty TNHH giải trí Long 

Đình  (VN) 

Tầng 3, số nhà tổ 76, đường Trần Đại 

Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 

vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 

tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 

lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 

máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 

điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 

tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 

website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2015-01774 (220) 22.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) 26.4.1; 20.7.1; 26.1.1; 3.7.17 

(591) Xanh, đỏ

(731) Trung tâm khảo thí Đại học 

quốc gia Hà Nội  (VN) 

Tầng 6, Tòa nhà C1T, số 144 đường 

Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1537 

(210) 4-2015-01775 (220) 22.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH T&I  (VN) 

Phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ bề mặt.  
 

 
(210) 4-2015-01776 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
CITIZEN HOLDINGS CO., LTD.)  (JP) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ cùng các bộ phận và linh kiện của chúng. 
 

 
(210) 4-2015-01777 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH nhà hàng 

Casaitalia  (VN) 

86 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường 
xuyên với khách hàng. 

 

 
(210) 4-2015-01778 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư & 

phát triển kinh doanh Toàn 

Cầu  (VN) 

Số 18 - BT2, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; xuất khẩu lao động; văn phòng giới thiệu việc làm; dịch 
vụ tổ chức lao động để đạt được hiệu suất cao; tư vấn quản lý nhân sự. 

 

Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp, đào tạo thực hành; giảng dạy. 
 
 

(210) 4-2015-01779 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.17.5 
(591) Vàng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Quốc Học  (VN) 

780/14E Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm đồ chơi giáo dục (đồ chơi thông minh giúp phát triển trí tuệ 
của trẻ nhỏ).  

 

 
(210) 4-2015-01794 (220) 22.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.1; A5.3.13; 1.15.15; 2.1.1; 2.1.15; 

5.7.21; A1.13.15; A5.1.5 
(591) Xanh lá, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Nghiệp Nông  

(VN) 

135 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2015-01795 (220) 22.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 3.9.16; A3.9.24; 4.5.14 

(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Tiêu Kim Hà  (VN) 

112 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, 
Phan Thiết, Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán hải sản tươi sống: tôm, cua. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-01796 (220) 22.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.2; 8.1.1 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Lương Tấn Trinh  (VN) 

310 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh mì. 
 
 

(210) 4-2015-01797 (220) 22.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.1.1; 25.12.1; 26.4.10 

(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Phạm Minh Nguyệt  (VN) 

23 Lương Hữu Khánh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2015-01798 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Union  

(VN) 

261/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đã qua chế biến; sữa đã lên men; sữa tăng lực đặc biệt (không 
dùng cho mục đích y tế); sữa đậu nành (chất thay thế sữa), sữa chua.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chè, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo. 
 
 

(210) 4-2015-01799 (220) 22.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 20.7.1; 1.17.11; 26.2.7 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh 
(731) Học viện Hành Chính Quốc Gia  

(VN) 

Số 77, đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo bồi dưỡng.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1540 

(210) 4-2015-01807 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Lê Thị Thanh Mai   (VN) 

458/26 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ (IPTC) 

 
(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục.  

 

 
(210) 4-2015-01808 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Tùng Dương  (VN) 

Kiốt T12 phố Lê Văn Thiêm, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
 

 
(210) 4-2015-01809 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Khang Thịnh  (VN) 

Số 2A Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy và linh kiện phụ tùng của ô tô, xe máy thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-01812 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lam, xanh lục 
(731) Công ty TNHH thiết kế Trường 

Tồn  (VN) 

Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 05: Men tiêu hóa (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm men tiêu hóa (dùng 
cho mục đích y tế).  

 

(210) 4-2015-01813 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 

Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01814 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-01816 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 

Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01817 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 

Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-01818 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái    (VN) 

Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-01819 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái    (VN) 

Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-01830 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2015-01831 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2015-01832 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 

60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2015-01833 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Xuân Tấn 

Dòng  (VN) 

Tổ 4, ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Vôi dùng trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 
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Nhóm 19: Vôi dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vôi dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, vôi dùng cho xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2015-01834 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A11.3.3 
(591) Cam, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giải trí JAZZY 

PARADISE  (VN) 

216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ văn hóa, âm nhạc, thể thao; dịch vụ trình diễn âm nhạc. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán giải khát. 
 
 

(210) 4-2015-01835 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; A5.5.20; A5.5.21; 18.3.23 
(731) Công ty TNHH Gôn Mai  (VN)

Số 20 đường C18, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi thể thao. 
 

Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2015-01836 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.5.3; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, cam, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Sơn Thu  

(VN) 

114/106/13 Phú Thọ Hòa, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa; kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng; 
đại lý vé máy bay. 
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(210) 4-2015-01839 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) HONDA MOTOR CO., LTD  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; bánh lái dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; tay lái dùng 

cho xe máy; kính chắn gió dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; ca pô dùng cho xe 
máy (bộ phận phụ của xe máy); khung gầm dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 
khung dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xăm lốp dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; bánh xe dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ (chuyển biến điện năng thanh cơ năng) dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; động cơ xe máy (đốt cháy nhiên liệu để sinh ra năng lượng); chắn 
bùn dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cần gạt nước dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; gương chiếu hậu dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị giảm 
xóc dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bình chứa xăng dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; chân chống xe máy; giá đỡ hành lý dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; ghế dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; dây xích truyền và dây đai dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp 
đựng khoan tay quay dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; đèn xin nhan dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị chống trộm dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; huy hiệu dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2015-01850 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc  (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-01851 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Anh Việt úc   (VN) 

A 5/9A đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2015-01854 (220) 22.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh dương 
(731) Công ty TNHH nước mắm 

Lương Hải   (VN) 

Tổ 1, khu Lương Năng (tại nhà ông 
Nguyễn Đình Chắp), thị trấn Cát Hải, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-01884 (220) 23.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Thị Mỹ Phú  (VN) 

152 Trần Hưng Đạo, trị trấn Thuận Nam, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; kem, bánh ngọt; chế phẩm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước giải khát; đồ uống hoa quả; xi-rô và các chế phẩm 
khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cửa hàng ăn nhanh; quán ăn. 
 
 

(210) 4-2015-02008 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Việt Thiên Ngân 

(VN)   (VN) 

124 đường 2/9, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản bao gồm mua, bán, chuyển nhượng, 
cho thuê nhà ở; đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương 
mại, văn phòng cho thuê, khu du lịch nghĩ dưỡng, khu công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hoá và 
vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển, 
đại lý vận tải đường biển.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).   

 
 

(210) 4-2015-02009 (220) 26.01.2015 

 

  

(441) 25.03.2015 
(540) (531) 26.4.3; 26.15.15 

(591) Vàng, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Gia Phú  (VN) 

Số 61, hẻm 72/73/40, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng không dùng điện: nồi; chảo; ấm.  
 
 

(210) 4-2015-02012 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.2.7 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ Tài Nguyên Xanh  

(VN) 

47 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn lồng chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2015-02013 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER  (VN) 

Số nhà 14 ngõ 226 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 
vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-02014 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER    (VN) 

Số nhà 14 ngõ 226 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 
vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2015-02015 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER   (VN) 

Số nhà 14 ngõ 226 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 
vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-02016 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

dược quốc tế GREATER    (VN) 

Số nhà 14 ngõ 226 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động 
vật; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-02017 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Lâm Hòa Xuân  (VN) 

Số 99, ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, 
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2015-02030 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Tím, xám 
(731) Nguyễn Chánh Hùng Thanh  

(VN) 

102/7/13 Cống Quỳnh, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2015-02031 (220) 26.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

 

(531) A26.4.24

(591) Xanh lá, xám

(731) Nguyễn Chánh Hùng Thanh  

(VN) 

102/7/13 Cống Quỳnh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm (bút, tập vở, sách); tạp chí; lịch; truyện tranh; khăn giấy. 

 

Nhóm 24: Vải may quần áo; chăn, mÒn, ga vải trải giường, rèm cửa; khăn bằng vải. 
 

 
(210) 4-2015-02033 (220) 26.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(591) Đỏ, xanh lơ

(731) Công ty TNHH công nghệ Phúc 

Lân  (VN) 

Số 09A7, khu phố 11, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị linh kiện điện tử viễn thông, phụ tùng xe máy, dầu nhớt, xăng 

dầu, sơn, ắc quy, keo. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói. 
 

 
(210) 4-2015-02034 (220) 26.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.23; A25.7.3; 26.1.4 

(591) Lam sẫm, vàng, dừa cạn 

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 

truyền thông Đại Dương  (VN) 

16 đường số 6, khu Gia Hòa, ấp 5, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2015-02036 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.21 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 

Kiều Nhất  (VN) 

400/15B, khu phố Chiêu Liêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm, thiết bị điện. 
 

 
(210) 4-2015-02037 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; A5.11.13 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Kim Gia Lai  

(VN) 

ấp Bến Đò 2 Tam Tân, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-02038 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 2.9.10 
(591) Xanh crom, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Kim Trang  (VN) 

99 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các loại răng giả và thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-02039 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh lơ, bạc 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thiên Hải 

Long  (VN) 

6/9 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi hơi, thiết bị cơ khí. 
 

 
(210) 4-2015-02050 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen 

(731) Công ty TNHH kính mỹ thuật 

úc Châu  (VN) 

198 Lê Thúc Hoạch, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại kính dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-02051 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh da trời, đỏ 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất - thương mại - dịch vụ 

Cẩm Phong  (VN) 

133-133A Xóm Đất, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại túi xách tay.  
 

 
(210) 4-2015-02052 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A26.4.24 

(591) Nâu đen, bạc 

(731) Hộ kinh doanh Đức Tân  (VN)

Số 152B-C đường Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may.  
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(210) 4-2015-02053 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xây dựng vận tải 

Phú Thiên  (VN) 

Số 34A/1 khu phố Đông Nhì, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu dùng trong xây dựng, các mặt hàng gốm sứ và đồ trang trí 
nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-02054 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Lam sẫm, trắng 
(731) Công ty TNHH nhựa Trung 

Thiện  (VN) 

54 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt nhựa, thiết bị vệ sinh, bộ cấp xả nước toilet.  
 

 
(210) 4-2015-02055 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên ý An  (VN)

Cửa hàng SB-13, số 179 đường Tôn Dật 
Tiên, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-02056 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 25.1.6 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần giầy Đông 

Thịnh  (VN) 

39/8 tổ 1, khu phố 3, đường Bình Chiểu, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại giày dép.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 324 tập a (03.2015) 
 

 
1553 

(210) 4-2015-02057 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(591) Xanh thổ 
(731) Công ty TNHH WILO Việt Nam  

(VN) 

Phòng C1, lầu 3, tòa nhà E.Town 1, số 
364, đường Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy bơm nước các loại, máy bơm dầu mỡ, máy bơm bia, máy bơm 
cứu hỏa và phụ tùng các loại máy trên.  

 

 
(210) 4-2015-02058 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Kim Nhật 

Long  (VN) 

84/32/20 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2015-02071 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, lam sẫm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư xây dựng thương mại 

Đăng Khôi  (VN) 

78/7E Bà Triệu, khu phố 1, thị trấn Hóc 
Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị văn phòng; dây điện, công tắc, thiết bị lắp đặt cho 
mục đích công nghiệp, vật liệu điện khác.  

 

 
(210) 4-2015-02072 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A11.3.3; 7.3.2 
(591) Xanh lá cây, hồng sẫm, nâu, vàng, đỏ, trắng
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 

hàng Cửa Sổ  (VN) 

12 Alexandre De Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-02073 (220) 26.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 26.4.2

(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí lò hơi Long Hùng  (VN) 

14 đường TL29, khu phố 3C, phường 

Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi hơi, thiết bị máy may ngành công nghiệp, bàn hút công nghiệp, 

máy ép, vật liệu trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-02074 (220) 26.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 2.3.1; A2.3.2

(591) Cá hồi, xanh lam, đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ P.S.CELL  

(VN) 

33/3A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy mát xa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-02075 (220) 26.01.2015

  (441) 25.03.2015

(540) 

  

(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1; 1.3.1; 25.5.25; 

1.3.2 

(591) Xanh lơ, da cam, xám, đen 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 

Hoàng Nguyên  (VN) 

103/22 đường Điện Cao Thế, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn đường chiếu sáng sử 

dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2015-02076 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 1.15.5; 20.7.1; 22.1.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần văn hoá Văn 

Lang  (VN) 

06 Nguyễn Trung Trực, phường 05, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thực phẩm đóng hộp, đồ uống đóng chai, dụng cụ học 
tập, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ đóng xén sách, báo, tập, giấy, vở học sinh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí và tổ chức các hoạt động văn hóa; xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2015-02077 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 7.5.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, ô liu 
(731) Công ty TNHH hàng trang trí 

nội thất Trường Thành  (VN) 

F5/70D ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất như: tủ, giường, bàn, ghế, tất cả được làm bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, tiếp thị sản phẩm đồ nội thất.  
 

Nhóm 40: Gia công đồ nội thất. 
 

(210) 4-2015-02078 (220) 26.01.2015 

 

 

(441) 25.03.2015 
(540) (531) A25.7.4; 26.3.1; 3.5.3; A3.5.25 

(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, trắng, cam, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Lý Văn Tôn  

(VN) 

30/32 Lò Siêu, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột cà ri; bột ngũ vị hương; muối tiêu.  
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Nhóm 35: Mua bán các loại: bột cà ri, bột ngũ vị hương, muối tiêu.  
 

 
(210) 4-2015-02091 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Tô Thanh Vân  (VN) 

Thôn 4, xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 20: Gối. 
 

 
(210) 4-2015-02092 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 11.3.18; 9.7.1; A9.7.25; 24.9.1 
(731) Hộ kinh doanh lẩu nấm Gia 

Khánh  (VN) 

Số 2, phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho 
thuê thiết bị phân phối nước uống; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2015-02093 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A18.1.8; 18.1.23; 26.1.1; 7.11.10 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xám, 

trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Việt Thành  (VN) 

Số 20, đường Phạm Hồng Thái, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 12: Xe tải; xe tải chở hàng; xe đông lạnh.  
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; 
đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho. 
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(210) 4-2015-02094 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.3.1; A26.3.6 
(731) MK SEIKO CO., LTD.  (JP) 

1825, Amenomiya, Chikuma-shi, 
Nagano-ken, 387-8603, Japan 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm đánh bóng; xà phòng và chất 
tẩy rửa; nước hoa chất thơm và hương thơm để thắp (trừ dầu thơm dùng như mỹ phẩm 
hoặc chế phẩm trang điểm); giấy đánh bóng; vải đánh bóng. 

 

Nhóm 07: Máy và thiết bị xây dựng; máy và thiết bị chất - bốc dỡ hàng hoá máy và thiết 
bị xử lý hóa chất; máy và thiết bị xử lý thức ăn hoặc đồ uống; máy và dụng cụ khí nén 
hoặc thủy lực; máy và thiết bị để cố định khi sửa chữa; hệ thống rửa xe cộ; máy đánh 
bóng xi ván sàn dùng cho mục đích công nghiệp (dùng điện); máy hút bụi chân không 
dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy chất và 
bốc dỡ hàng hóa; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị trạm xăng dầu sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng hệ thống rửa xe cộ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy bán hàng tự động; cho thuê thiết 
bị rửa xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-02095 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Bio Việt Nam  (VN) 

Số 152B Nguyễn Thái Học, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-02096 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.3.13; 1.15.15 
(591) Đen, xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Phúc Sinh An 

Medilas  (VN) 

108 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2015-02097 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phúc Sinh An 

Medilas   (VN) 

108 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-02098 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Nông Nghiệp 

Tây Nam  (VN) 

Lầu 5 HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê; hạt tiêu; mật ong; đá lạnh.  
 

Nhóm 31: Rau củ tươi; trái cây tươi; tỏi tươi; hành tươi; tôm [sống].  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2015-02099 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.1; A26.11.7 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Nông Nghiệp 

Tây Nam   (VN) 

Lầu 5 HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê; hạt tiêu; mật ong; đá lạnh.   
 

Nhóm 31: Rau củ tươi; trái cây tươi; tỏi tươi; hành tươi; tôm [sống].   
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(210) 4-2015-02108 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

REVO   (VN) 

Tầng 2, số 12, ngách 12/5, phố Lương 
Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dược liệu.  
 

 
(210) 4-2015-02109 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OISHI VIJ Việt 

Nam   (VN) 

Số 7, ngõ 260 Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-02110 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OISHI VIJ Việt 

Nam    (VN) 

Số 7, ngõ 260 Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2015-02111 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OISHI VIJ Việt 

Nam    (VN) 

Số 7, ngõ 260 Kim Ngưu, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 
 

(210) 4-2015-02112 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

  
(731) Bùi Thị Thu Hằng   (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-02113 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Bùi Thị Thu Hằng    (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2015-02114 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

  
(731) Bùi Thị Thu Hằng    (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy tính dùng trong thiết bị y tế, nha khoa; phần mềm 

ứng dụng cho máy tính, điện thoại di động; phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2015-02115 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hằng    (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, pho mai, bơ, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã 
chế biến.  

 

 
(210) 4-2015-02116 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hằng    (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2015-02117 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hằng    (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát, đồ uống không 
có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-02119 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

 

(731) Bùi Thị Thu Hằng    (VN) 

Phòng 903, tòa nhà A3, IMPERIA An 
Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; thiết kế website thương mại; thiết kế 

mẫu quảng cáo; thiết kế web SEO; thiết kế hình ảnh, dữ liệu trò chơi.  
 

 
(210) 4-2015-02132 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) A26.4.24 

(731) Nguyễn Việt Thịnh  (VN) 

436A/108B/11 đường 3/2, phường 12, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo; may quần áo; thêu thùa; nhuộm quần áo; dịch vụ in 

ấn. 
 

 
(210) 4-2015-02133 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 

phẩm Thu Hằng  (VN) 

126 Ngô Quyền, phường 05, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem xóa mờ vết thâm nám, tàn nhang; kem dưỡng trắng da mặt. 
 

 
(210) 4-2015-02136 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

  

(731) Đoàn Mạnh Sơn  (VN) 

Khu 5, thị trấn Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc lào; đại lý mua bán, ký gửi: thuốc lào.  
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(210) 4-2015-02137 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.5.16; A5.5.21; 25.5.25; 26.1.2; 
A26.3.5 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thắng Oanh  (VN) 

Tổ 4 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Cạn, 
tỉnh Bắc Cạn 

 

(511)   Nhóm 14: Dây vàng; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; đồ trang sức; bạc thô hoặc dát mỏng; 
nhẫn. 

 

 
(210) 4-2015-02150 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINPEARL  

(VN) 

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ đồ lưu niệm, thú nhồi bông, đồ chơi; quảng cáo, quảng bá và tiếp thị sản 
phẩm; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh.  

 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; tổ chức du lịch theo nhóm; vận tải 
hành khách. 

 

Nhóm 41: Tổ chức vui chơi giải trí (ví dụ như trượt băng, trượt patin; lướt ván, bắn súng 
nước hoặc trượt nước); trung tâm trò chơi điện tử; công viên bách thú, bách thảo (giải trí); 
chiếu phim điện ảnh và phim video; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện). 

 

 
(210) 4-2015-02170 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A25.1.10; 8.3.1; 17.2.5; 3.4.11 
(591) Trắng, đỏ, hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 

phẩm Đăng Dương    (VN) 

59 đường số 1B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da mặt và toàn thân; kem (mỹ phẩm) trị mụn, nám 

da; sữa rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2015-02171 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

  

(531) 17.2.25; 8.3.1; 3.4.11; 25.1.25; A25.1.10

(591) Trắng, đỏ, hồng, vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 

phẩm Đăng Dương   (VN) 

59 đường số 1B, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da mặt và toàn thân; kem (mỹ phẩm) trị mụn, nám 

da; sữa rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2015-02172 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.03.2015 

(540) 

 

(531) A25.1.10; A25.3.3; 2.3.1; 2.3.5; 

A3.13.4; 3.13.5 

(591) Trắng, xanh da trời, đen, đỏ, nâu, vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 

phẩm Đăng Dương   (VN) 

59 đường số 1B, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da mặt và toàn thân; kem (mỹ phẩm) trị mụn, nám 

da; sữa rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm); sữa tắm.  
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Phần V 

 

đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
 
Số đơn: 7-2014-00017 

Ngày nộp đơn: 30/09/2014 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Lõi IP TTS-Coprocessor 

Chủ đơn: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức,  Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện của chủ đơn: Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ 

Tác giả:  

 Lưu Xuân Vỹ, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 
5, TP. Hồ Chí Minh. 

 Huỳnh Hữu Thuận, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, 
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. 

 Vũ Hải Quân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí 
Minh. 

 Chức năng: Logic Cấu trúc: MOS  Công nghệ: CMOS  

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn của lõi IP TTS-Coprocessor thực hiện chức năng tổng 
hợp văn bản thành tiếng nói, được sử dụng trong hệ thống nhúng. Bản mạch này được thiết kế 
với công nghệ CMOS 90 nm của Synopsys, bao gồm 9 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi chip là 
1,2 V, có 186 ngõ với 69 ngõ vào và 117 ngõ ra. Bản mạch có tần số hoạt động là 100 Mhz, kích 
thước lõi chip là 2,1 mm x 2,1 mm. 

    

 
Số đơn: 7-2014-00019 

Ngày nộp đơn: 03/11/2014 

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: SG8V1 

Chủ đơn: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch 

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, qận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

 Ngô Đức Hoàng, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Nguyễn Phú Quốc, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Phạm Thanh Hùng, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Nguyễn Văn Bình, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Phạm Thanh Hùng, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 
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 Hồ Quang Tây, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Trần Văn Phương, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Phạm Xuân Diệu, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Hoàng Xuân Hoà, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

 Chức năng: Vi điều khiển Cấu trúc: MOS  Công nghệ: CMOS  

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn SG8V1được sản xuất với công nghệ CMOS 180 nm 
EFLASH/EEFROM của UMC, bao gồm 5 lớp kim loại, nguồn cấp cho lõi chip là 1,8 V, nguồn 
cấp từ bên ngoài là 3,3 V. 
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Phần vI 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do ngời nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2011-00819 29625 25.05.2012 27.01.2015     C09B 61/00 
1-2011-02801 29123 26.03.2012 12.02.2015     G06Q 40/00 
1-2012-02353 32571 25.02.2013 02.02.2015     B65H 5/06 
1-2012-02429 32583 25.02.2013 13.02.2015     F16H 37/00 
1-2012-02542 32961 25.03.2013 12.02.2015     B25G 1/00 
1-2013-02684 37695 26.05.2014 09.02.2015     F16F 3/50 
1-2013-03552 39045 25.09.2014 06.02.2015     H04N 5/445 
1-2014-00127 37844 26.05.2014 10.02.2015     B65D 71/14 
1-2014-00298 37896 26.05.2014 13.02.2015     C07D 401/14 
1-2014-00302 38400 25.07.2014 10.02.2015     C07D 471/04 
1-2014-00320 37601 25.04.2014 27.01.2015     C07C 235/46 
1-2014-00354 37911 26.05.2014 27.01.2015     A61K 39/395 
1-2014-00393 38411 25.07.2014 09.02.2015     C07D 403/04 
1-2014-00401 38707 25.08.2014 10.02.2015     A01N 33/18 
1-2014-00436 37621 25.04.2014 27.01.2015     C07D 401/04 
1-2014-00438 40248 25.12.2014 10.02.2015     C07D 215/42 
1-2014-00444 38713 25.08.2014 02.02.2015     C07C 381/10 
1-2014-00453 38715 25.08.2014 13.02.2015     E04F 15/04 
1-2014-00472 37933 26.05.2014 10.02.2015     C03C 17/245 
1-2014-00477 38413 25.07.2014 02.02.2015     A61P 35/00 
1-2014-00478 38414 25.07.2014 24.02.2015     C08G 18/48 
1-2014-00480 40547 26.01.2015 29.01.2015     A61K 31/44 
1-2014-00500 38415 25.07.2014 13.02.2015     C12P 7/18 
1-2014-00512 37941 26.05.2014 24.02.2015     A61K 9/00 
1-2014-00545 38722 25.08.2014 29.01.2015     F16L 25/00 
1-2014-00547 39084 25.09.2014 29.01.2015     C07K 16/30 
1-2014-00559 37632 25.04.2014 29.01.2015     C12P 7/64 
1-2014-00561 39482 27.10.2014 24.02.2015     B62K 15/00 
1-2014-00570 38191 25.06.2014 24.02.2015     C12N 1/00 
1-2014-00579 38429 25.07.2014 26.01.2015     H04N 7/173 
1-2014-00621 37964 26.05.2014 12.02.2015     H04L 29/06 
1-2014-00635 37974 26.05.2014 30.01.2015     C07D 471/04 
1-2014-00644 38445 25.07.2014 13.02.2015     C07D 239/42 
1-2014-00646 40550 26.01.2015 10.02.2015     B65G 53/54 
1-2014-00649 38446 25.07.2014 05.02.2015     C07D 331/04 
1-2014-00656 38732 25.08.2014 05.02.2015     B32B 7/12 

 
1567 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 324 Tập A (03.2015) 

 
1-2014-00657 37977 26.05.2014 28.01.2015     A23G 1/00 
1-2014-00659 40252 25.12.2014 24.02.2015     C08G 18/18 
1-2014-00669 40551 26.01.2015 29.01.2015     B65B 35/18 
1-2014-00670 38734 25.08.2014 29.01.2015     A47B 57/10 
1-2014-00671 37983 26.05.2014 11.02.2015     F24H 7/04 
1-2014-00680 37985 26.05.2014 14.02.2015     C07D 493/22 
1-2014-00682 38735 25.08.2014 30.01.2015     B25B 7/08 
1-2014-00683 38736 25.08.2014 30.01.2015     B23K 35/02 
1-2014-00685 38449 25.07.2014 30.01.2015     B23K 35/26 
1-2014-00705 37990 26.05.2014 26.01.2015     A01H 5/00 
1-2014-00708 38200 25.06.2014 30.01.2015     A61M 5/315 
1-2014-00710 38201 25.06.2014 27.01.2015     H05K 3/18 
1-2014-00711 38455 25.07.2014 05.02.2015     A61K 39/145 
1-2014-00712 38739 25.08.2014 05.02.2015     A43B 3/24 
1-2014-00717 38203 25.06.2014 09.02.2015     H04N 7/26 
1-2014-00721 38204 25.06.2014 09.02.2015     H04N 7/26 
1-2014-00722 37994 26.05.2014 09.02.2015     H04N 7/32 
1-2014-00727 37995 26.05.2014 02.02.2015     H04N 5/76 
1-2014-00731 37997 26.05.2014 26.01.2015     C07C 233/80 
1-2014-00758 38744 25.08.2014 10.02.2015     A61K 31/52 
1-2014-00759 38461 25.07.2014 09.02.2015     G01N 33/453 
1-2014-00771 38745 25.08.2014 29.01.2015     H04N 7/173 
1-2014-00775 38004 26.05.2014 11.02.2015     F24D 3/10 
1-2014-00793 38468 25.07.2014 26.01.2015     A61K 9/14 
1-2014-00796 38011 26.05.2014 03.02.2015     A62C 5/00 
1-2014-00800 38469 25.07.2014 06.02.2015     A01N 43/30 
1-2014-00801 38748 25.08.2014 06.02.2015     A01N 55/08 
1-2014-00810 38749 25.08.2014 13.02.2015     C07D 401/04 
1-2014-00824 38014 26.05.2014 11.02.2015     A01N 43/38 
1-2014-00825 39908 25.11.2014 30.01.2015     C07D 471/04 
1-2014-00829 38016 26.05.2014 04.02.2015     A61K 8/34 
1-2014-00841 38479 25.07.2014 02.02.2015     C12N 9/42 
1-2014-00844 38480 25.07.2014 02.02.2015     B63B 21/50 
1-2014-00846 38481 25.07.2014 09.02.2015     A01N 25/28 
1-2014-00853 38017 26.05.2014 11.02.2015     A01N 43/54 
1-2014-00855 38756 25.08.2014 11.02.2015     A61K 31/535 
1-2014-00869 38020 26.05.2014 09.02.2015     C07D 471/04 
1-2014-00879 40554 26.01.2015 24.02.2015     C07D 487/04 
1-2014-00882 38758 25.08.2014 05.02.2015     E03D 11/02 
1-2014-00883 38485 25.07.2014 28.01.2015     D04B 9/14 
1-2014-00932 38764 25.08.2014 02.02.2015     A61K 31/473 
1-2014-00934 38765 25.08.2014 11.02.2015     A61K 36/18 
1-2014-00937 38494 25.07.2014 03.02.2015     B01D 53/56 
1-2014-00951 40256 25.12.2014 06.02.2015     C07C 403/24 
1-2014-00953 38771 25.08.2014 03.02.2015     B21C 47/14 
1-2014-00954 38772 25.08.2014 27.01.2015     C07D 413/14 
1-2014-00955 38237 25.06.2014 26.01.2015     A61F 13/49 
1-2014-00961 38499 25.07.2014 30.01.2015     H04W 28/06 
1-2014-00973 38501 25.07.2014 24.02.2015     C08F 290/06 
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1-2014-00975 38777 25.08.2014 28.01.2015     A23L 1/29 
1-2014-00999 39134 25.09.2014 30.01.2015     E04B 2/58 
1-2014-01004 38511 25.07.2014 10.02.2015     B60F 5/02 
1-2014-01011 38033 26.05.2014 13.02.2015     C07D 471/04 
1-2014-01031 39136 25.09.2014 06.02.2015     B29C 47/76 
1-2014-01032 39137 25.09.2014 05.02.2015     E21B 33/13 
1-2014-01042 39138 25.09.2014 05.02.2015     C07D 213/75 
1-2014-01048 38517 25.07.2014 04.02.2015     C07D 401/12 
1-2014-01054 38257 25.06.2014 13.02.2015     C07D 471/04 
1-2014-01058 38520 25.07.2014 05.02.2015     A23J 3/14 
1-2014-01087 38038 26.05.2014 30.01.2015     C07D 401/04 
1-2014-01125 38796 25.08.2014 12.02.2015     G01M 3/26 
1-2014-01147 38537 25.07.2014 27.01.2015     C08C 1/075 
1-2014-01171 39533 27.10.2014 05.02.2015     C07D 417/12 
1-2014-01173 38539 25.07.2014 05.02.2015     C07D 241/20 
1-2014-01175 39147 25.09.2014 12.02.2015     C12N 5/04 
1-2014-01179 38283 25.06.2014 24.02.2015     C07D 471/04 
1-2014-01184 38809 25.08.2014 02.02.2015     A61M 15/00 
1-2014-01185 38810 25.08.2014 02.02.2015     A61M 15/00 
1-2014-01194 39153 25.09.2014 03.02.2015     B21C 47/14 
1-2014-01203 38812 25.08.2014 11.02.2015     C09K 8/32 
1-2014-01228 39540 27.10.2014 05.02.2015     C11D 3/20 
1-2014-01258 38822 25.08.2014 10.02.2015     B21D 41/04 
1-2014-01259 38823 25.08.2014 10.02.2015     B21D 41/04 
1-2014-01313 39927 25.11.2014 10.02.2015     H01G 4/32 
1-2014-01315 38835 25.08.2014 05.02.2015     C07K 16/28 
1-2014-01316 38836 25.08.2014 05.02.2015     C07D 261/04 
1-2014-01322 38838 25.08.2014 11.02.2015     B61B 13/04 
1-2014-01334 38299 25.06.2014 06.02.2015     C07K 14/11 
1-2014-01374 40559 26.01.2015 05.02.2015     C07D 209/14 
1-2014-01382 38856 25.08.2014 03.02.2015     B21B 31/07 
1-2014-01385 38580 25.07.2014 03.02.2015     B21B 31/07 
1-2014-01393 39183 25.09.2014 03.02.2015     C22C 13/00 
1-2014-01455 38875 25.08.2014 05.02.2015     C07D 213/81 
1-2014-01460 38878 25.08.2014 11.02.2015     B60L 5/42 
1-2014-01465 39559 27.10.2014 04.02.2015     E06B 9/17 
1-2014-01466 38879 25.08.2014 13.02.2015     A23G 3/50 
1-2014-01547 39210 25.09.2014 30.01.2015     A61F 13/15 
1-2014-01581 38614 25.07.2014 04.02.2015     A01N 43/40 
1-2014-01599 39217 25.09.2014 10.02.2015     C21C 1/02 
1-2014-01623 39219 25.09.2014 30.01.2015     A61F 13/15 
1-2014-01631 38920 25.08.2014 24.02.2015     B60N 2/58 
1-2014-01682 38936 25.08.2014 04.02.2015     F16G 5/20 
1-2014-01728 39245 25.09.2014 02.02.2015     B29D 28/00 
1-2014-01779 38960 25.08.2014 30.01.2015     F02C 3/34 
1-2014-01803 39262 25.09.2014 13.02.2015     A61K 31/421 
1-2014-01804 39263 25.09.2014 13.02.2015     A61K 31/421 
1-2014-01854 38981 25.08.2014 24.02.2015     G06F 3/14 
1-2014-01900 39290 25.09.2014 30.01.2015     F03G 6/00 
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1-2014-01978 40576 26.01.2015 29.01.2015     H04W 84/04 

1-2014-01979 40577 26.01.2015 29.01.2015     H04W 28/04 

1-2014-02036 39317 25.09.2014 05.02.2015     G06Q 30/04 

1-2014-02038 39002 25.08.2014 12.02.2015     C07K 16/00 

1-2014-02333 40044 25.11.2014 09.02.2015     E04G 1/14 

1-2014-02407 40616 26.01.2015 26.01.2015     A24B 13/00 

1-2014-02488 39786 27.10.2014 06.02.2015     H05K 1/03 

1-2014-02531 40633 26.01.2015 11.02.2015     B65D 47/06 

1-2014-02538 40326 25.12.2014 11.02.2015     A61K 47/26 

1-2014-02678 40642 26.01.2015 03.02.2015     C12P 7/64 

1-2014-02698 39836 27.10.2014 06.02.2015     H01L 25/07 

1-2014-02853 40369 25.12.2014 28.01.2015     G01L 3/10 

1-2014-03132 40711 26.01.2015 03.02.2015     G06F 17/10 

1-2014-03193 40729 26.01.2015 03.02.2015     G11B 5/84 

1-2014-03553 40835 26.01.2015 06.02.2015     A61F 13/15 

2-2011-00279 2245  25.06.2013 03.02.2015     F03G 3/00 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 983/TB-SHTT, ngày 06/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2013-04058  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2013 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế 

Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào danh sách các tác giả khác: 

1. Tên đầy đủ: Thái Hoàng 

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Khương Việt Hà 

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9847/ TB-SHTT, ngày 06/02/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-03036 27/09/2013 

1-2013-03078 01/10/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9847/ TB-SHTT, ngày 06/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-01836  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc Tế (T & T INVENMARK CO., 
LTD) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 986/ TB-SHTT, ngày 06/02/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-03403 08/12/2011 

1-2014-01525 12/05/2014  

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 987/ TB-SHTT, ngày 06/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-02487  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2012 

Mục sửa đổi:  

1. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

2. Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

BASF CORPORATION (US) 

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1239/ TB-SHTT, ngày 12/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2006-02042  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1240/ TB-SHTT, ngày 12/02/2015  

(210)   Số đơn: 1-2011-02321  (220) Ngày nộp đơn 05/01/2010 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn: 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1050 West Pender Street, Suite 600, Vancouver, B.C. V6E 3S7, Canada 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (VN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1249/ TB-SHTT, ngày 12/02/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00358 09/07/2009 

1-2012-00758 10/09/2010 

1-2012-02322 07/01/2011 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Laboratories Fournier SAS (FR) 

42, rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, France  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1344/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2014-00361  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Loại bỏ chủ đơn sau đây ra khỏi danh sách các chủ đơn khác: 

LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENTIFIC-TECHNICAL CENTER 
“TRANSKOR-K” (LLC NTC “TRANSKOR-K” 

Ul. Perovskaya, 3IA, Moscow, 111141, Russia 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1345/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00434  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 

Số 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1346/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-00434  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

DONGUAN KIDSME INDUSTRIAL LIMITED (CN) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1347/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-00036  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1348/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-00036  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Sowon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1349/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2008-02728  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2007 

Mục sửa đổi:  

1. Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Glaxosmithkline LLC (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington Delaware 19808, United States of America 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNNH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1350/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-03267 04/05/2009 

1-2011-00654 07/08/2009 

1-2012-01348 15/10/2010 

1-2012-01569 06/08/2010 

1-2012-03447 27/04/2011 

1-2013-01395 23/09/2011 

1-2014-00801 17/08/2012 
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1-2014-00824 24/08/2012 

1-2014-00825 15/08/2012 

1-2014-01641 19/10/2012 

1-2014-02344 14/12/2012 

 

 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington Delaware 19808, United States of America 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNNH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1351/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-02952  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2007 

Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNNH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1352/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-02016 01/03/2006 

1-2008-00241 23/06/2006 

1-2008-01846 20/12/2006 

1-2008-01847 20/12/2006 

1-2008-02604 29/03/2007 

1-2009-02569 30/04/2008 

1-2010-03254 20/09/2005 

1-2011-03608 25/05/2010 

1-2012-00067 08/06/2010 

1-2012-00159 24/06/2010 
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1-2012-00590 20/12/2006 

 1-2012-02841  17/08/2010 

       1-2012-02842  07/03/2011 

       1-2012-02984  08/03/2011 

       1-2013-00020  02/06/2011 

       1-2013-02165  14/10/2011 

       1-2013-03385  12/04/2012 

 1-2013-03537  12/04/2012 

       1-2014-00555  20/07/2012 

       1-2014-01008  30/08/2012  

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNNH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1353/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-00210 03/07/2006 

1-2008-01775 14/12/2006 

1-2008-02233 08/02/2007 

1-2011-02899 24/03/2010 

1-2011-03281 28/04/2010 

1-2012-01358 15/10/2010 

1-2012-01461 2510/2010 

1-2012-01879 29/11/2010 

1-2012-02551 26/01/2011 

1-2012-02931 26/01/2011 

1-2013-01912 21/11/2011 

 1-2012-02841  17/08/2010 

       1-2012-02842  07/03/2011 

       1-2012-02984  08/03/2011 
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       1-2013-00020  02/06/2011 

       1-2013-02165  14/10/2011 

       1-2013-03385  12/04/2012 

 1-2013-03537  12/04/2012 

       1-2014-00555  20/07/2012 

       1-2014-01008  30/08/2012  

 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNNH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1354/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2011-03264  (220) Ngày nộp đơn 26/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T Invenmark Sở hữu trí tuệ quốc tế (T & T Invenmark co., ltd) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1355/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2012-02514  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anhm phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1356/ TB-SHTT, ngày 25/02/2015  

(210)  Số đơn: 1-2010-00064  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
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Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_____________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

 Ghi nhận sửa đổi đơn số: 104/ TB-SHTT, ngày 12/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-22627  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Nhóm 01, 04 tách sang đơn 4-2014-29423 

Nhóm 07, 12 giữ ở đơn 4-2011-22627. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 191/ TB-SHTT, ngày 13/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-15642  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2012 

Mục sửa đổi: Tách đơn (mẫu nhãn) 

 

- Đơn gốc 4-2012-15642 

Mẫu nhãn 

 

 

 

 

Nhóm 36: giữ nguyên 

 

- Đơn mới 4-2014-29140 

Mẫu nhãn 

 

 

Nhóm 36: giữ nguyên. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 741/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-02889  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, Ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 742/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19762  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

- Nhóm 42: Sửa dịch vụ “thiết kế mÒn máy tính” thành “thiết kế phần mềm máy tính”, các 
dịch vụ còn lại giữ nguyên. 

- Các nhóm 09, 37, 38, 39 giữ nguyên. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 744/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22067  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 1 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 745/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-22067  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Loại bỏ nhóm 11 ra khỏi đơn 4-2013-22067 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 746/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2011-09087 13/05/2011 

4-2012-14426 03/07/2012 

4-2012-14427 03/07/2012 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 747/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-07508  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 1, Central Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, Samoa 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 748/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-07509  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Level 1, Central Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, Samoa 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 749/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21569  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

193 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 750/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-18668  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Đường 70, tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 751/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-07106  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 8 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 752/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-24702  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

119 Phan Anh, khu phố 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 753/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2012-00681 12/01/2012 

4-2012-00682 12/01/2012 
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4-2012-17341 07/08/2012 

4-2012-17341 07/08/2012  

4-2012-21726 28/09/2012 

4-2012-21727 28/09/2012 

4-2012-21728 28/09/2012 

4-2012-21729 28/09/2012 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 754/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-16984  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 755/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-13549  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

999 Peachtree Street, NE, Suite 688, Atlanta, Georgia 30309, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 756/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-20266  (220) Ngày nộp đơn 11/09/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

P809 tầng 8, toà nhà Plaschem, số 562 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thuỵ, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 757/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23365  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
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Giới hạn dịch vụ “Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện)” trong nhóm 43 
thành “Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện, cụ thể là cung cấp thức ăn và 
đồ uống tại chỗ và mang về)”, phần còn lại giữ nguyên. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 758/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-23366  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn dịch vụ “Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện)” trong nhóm 43 
thành “Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện, cụ thể là cung cấp thức ăn và 
đồ uống tại chỗ và mang về)”, phần còn lại giữ nguyên. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 759/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-17101  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 765/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2011-17306  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 766/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-02461  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 767/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04723  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 768/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04724  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 769/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11120  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 775/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-00721  (220) Ngày nộp đơn 11/01/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

D44A-40 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 776/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2012-15044  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 3, toà nhà Golden Lotus, số 121-123 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 777/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-21881 23/09/2013 

4-2013-21882 23/09/2013 

4-2013-21883 23/09/2013 

4-2013-21883 23/09/2013 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 51, ngõ 107/176, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 778/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11129  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1-3-47, Funamachi, Taisho-ku, Osaka-shi, Osaka, 551-0022, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 779/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11128  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

1-3-47, Funamachi, Taisho-ku, Osaka-shi, Osaka, 551-0022, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 780/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-02886  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Phòng 308, tầng 3, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 781/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-28486 02/12/2013 
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4-2013-28487 02/12/2013 

4-2013-28488 02/12/2013 

4-2014-18720 13/08/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 8 ngõ 235 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 782/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-01824 24/01/2013 

4-2013-02086 24/01/2013 

4-2013-11401 03/06/2013 

4-2013-11402 03/06/2013 

4-2013-21724 20/09/2013 

4-2013-24806 24/10/2013 

4-2014-12206 03/06/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 783/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-11369  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

53B Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 784/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-20360 28/08/2014 

4-2014-20361 28/08/2014 

4-2014-20362 28/08/2014 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Sakkara Asia Pacific Project Holding and Investment Real Estate 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 785/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-01360  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phía nam Cầu Lộ Cương, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 786/ TB-SHTT, ngày 30/01/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-20103  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi:  

1. Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Wuqiong Foods Company Limited 

Shayuan, Shangfushan Village, Qiangdong Town, Raoping County, Chaozhou City, 
Guangdong Province, China 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Văn phòng luật sư MINERVAS 

Số 218 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 852/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21528  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

C/o Ljung, Jakob Westinsgatan 8, 112 20 Stockholm, Sweden 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 854/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-26121  (220) Ngày nộp đơn 06/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH nước giải khát Hoàng Gia 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 856/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21789  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Delorbis Pharmaceuticals Ltd. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 857/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-21788  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Delorbis Pharmaceuticals Ltd. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 858/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-04263  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Delorbis Pharmaceuticals Ltd. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 873/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2013-19368  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần quản lý khách sạn quốc tế CE LA DON 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 874/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-18767  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần quản lý khách sạn quốc tế CE LA DON 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 875/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

(210)  Số đơn: 4-2014-19369  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần quản lý khách sạn quốc tế CE LA DON 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 880/ TB-SHTT, ngày 04/02/2015  

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2012-06200 03/04/2012 

4-2012-06201 03/04/2012 

4-2013-26205 06/11/2013 

4-2013-26880 13/11/2013 

4-2013-26881 13/11/2013 

4-2013-26882 13/11/2013 

4-2013-26883 13/11/2013 

4-2013-26884 13/11/2013 

4-2014-06746 01/04/2013 

4-2014-06747 01/04/2013 

4-2014-06748 01/04/2013 

4-2014-07463 10/04/2013 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần EULAB HOLDING 

¤ số 1, tầng 16 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
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Phần VIii 

 
chuyển giao đơn 

 
 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 982/TB-SHTT, ngày 06/02/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-02712  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 HWASAN INDUSTRY CO., LTD. (KR) 

 439 Bonchon-dong, Youngchun, Kyoungbuk, Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao:  

 HWASAN CO., LTD. (KR) 

 # 439 Bonchon-dong, Youngchun, Kyoungbuk 770-150, Republic of Korea 

_______________________ 

 
 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10741/SHTT-NH2, ngày 26/12/2014 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-13160 21/06/2013 

4-2013-13162 21/06/2013 

4-2013-17961 09/08/2013 

4-2013-17962 09/08/2013 

4-2013-17963 09/08/2013 

4-2013-17964 09/08/2013 

4-2013-21260 16/09/2013 

4-2013-21261 16/09/2013 

4-2013-21262 16/09/2013 

4-2014-18721 13/08/2014 

4-2014-18722 13/08/2014 

4-2014-18723 13/08/2014 

4-2014-18724 13/08/2014 

4-2014-18902 14/08/2014 

4-2014-18903 14/08/2014 

4-2014-18904 14/08/2014 

4-2014-18905 14/08/2014 
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4-2014-19980 25/08/2014 

4-2014-19981 25/08/2014 

4-2014-19982 25/08/2014 

4-2014-19983 25/08/2014 

4-2014-19984 25/08/2014 

4-2014-20403 28/08/2014 

4-2014-20404 28/08/2014 

4-2014-20405 28/08/2014 

4-2014-20406 28/08/2014 

4-2014-20540 29/08/2014 

4-2014-20541 29/08/2014 

4-2014-20660 03/09/2014 

 

Bên chuyển giao:        

 Lê Trung Nam  

Căn hộ 217, lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10742/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-05403  (220) Ngày nộp đơn: 25/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 KKBOX INTERNATIONAL LIMITED 

United 10-18, 32/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong 

Bên  nhận chuyển giao:  

 KKBOX Technologies Limited 

 15th Floor, Millennium City 3, 370 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10743/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14400  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH Quốc tế B & B Việt Nam 

B8-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

Số nhà 1 – C6, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, TP.  Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10744/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14402  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH Quốc tế B & B Việt Nam 

B8-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10745/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14403  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH Quốc tế B & B Việt Nam 

B8-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10746/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14404  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH Quốc tế B & B Việt Nam 

B8-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10747/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14405  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH Quốc tế B & B Việt Nam 

B8-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10748/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14406  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH Quốc tế B & B Việt Nam 

B8-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10749/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-11820  (220) Ngày nộp đơn: 29/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 Võ Đình Đăng Kha 

237 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Tiến Đức 

Số 170, thôn 9, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10750/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-26026  (220) Ngày nộp đơn: 05/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH hoá chất Nhật Bản KANAGAWA 

Số 61, đường 57, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH NANOTECH Việt Nam 

Số 1, ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10751/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-14903  (220) Ngày nộp đơn: 10/07/2012 

Bên chuyển giao:        
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 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA 

Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT  

Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10752/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-22482  (220) Ngày nộp đơn: 30/07/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH xây dựng VINAKANTO 

Số 10, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

Bên  nhận chuyển giao:  

 1. Công ty TNHH xây dựng VINAKANTO 

Số 10, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 2. Công ty cổ phần Xuân Thành Group 

 Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10756/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-29124  (220) Ngày nộp đơn: 30/08/2011 

Bên chuyển giao:        

 Kim, Kwang Mi 

314-3, Neung-dong, Gwangjin-gu Seoul 143-847 Republic of Korea 

Bên  nhận chuyển giao:  

 ZENUS CO., LTD. 

 Gwangjin-gu SEOUL 143-847, Republic of Korea 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10757/TB-SHTT, ngày 26/12/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-14401  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH Quốc tế B & B Việt Nam 

B8-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Big Ben Việt Nam 

Số nhà 1-C6, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 853/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-21528  (220) Ngày nộp đơn: 183/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 BIOTOPEN HOLDING AB 

c/o Ljung, Jakob Westinsgatan 8, 112 20 Stockholm, Sweden 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Yummix Asia AB 

c/o Stantesson, Brahegatan 23, 114 37 Stockholm, Sweden 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 855/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-26121  (220) Ngày nộp đơn: 06/11/2013 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH nước giải khát Hoàng Gia 

214/B5 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH thực phẩm Kim Long 

ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 865/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-19403  (220) Ngày nộp đơn: 19/08/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY cổ phần sinh học dược phẩm BIOPRO 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Tâm Hoàng Thịnh 

 Thôn Đại Quang, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 866/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2013-08306  (220) Ngày nộp đơn: 26/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH sản xuất thương mại xây dựng Đại Nam 

413/7/6 Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại Dapico 

164 đường số 30, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 867/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-08642 22/04/2014 

4-2014-08643 22/04/2014 

4-2014-10589 15/05/2014 

 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Khánh Gia 

216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 

Số 2, đường số 8, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 868/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 

(210)  Số đơn: 4-2014-14081  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2014 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY TNHH một thành viên Thuốc lá An Giang 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Hưng Hiệp Pháp 

Số 62, ấp Long Hoà 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 869/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-18767 13/08/2014 

4-2014-19368 19/08/2014 

4-2014-19369 19/08/2014 

 

Bên chuyển giao:        

 CÔNG TY cổ phần quản lý khách sạn quốc tế CE LA DON 

Tầng 12, Petro Việt Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 CHAO GLOBAL LIMITED 

20/F Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 871/TB-SHTT, ngày 04/02/2015 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-19045 21/08/2013 

4-2013-19046 21/08/2013 

4-2013-19047 21/08/2013 

4-2013-19049 21/08/2013 

4-2013-20240 04/09/2013 

4-2013-20241 04/09/2013 

4-2013-20242 04/09/2013 

4-2014-02545 12/02/2014 

4-2014-02546 12/02/2014 

4-2014-02547 12/02/2014 

4-2014-02548 12/02/2014 

4-2014-02549 12/02/2014 

4-2014-10241 12/05/2014 

4-2014-10404 13/05/2014 

4-2014-10405 13/05/2014 

4-2014-10406 13/05/2014 
 

Bên chuyển giao:        

 IMAGINARIUS PTE LTD 

158 Cecil St., #11-01 Singapare 069545 

Bên  nhận chuyển giao:  

 EULAB LABORATORY SP. ZO.O. 

Poznanska 16/4, Warszawa, Paland, 00-680 

_______________________ 
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PHẦN Ix 
 

đính chính 

 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu 

 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-00801 nộp ngày 14/01/2013  

Nội dung đính chính: Đại diện chủ đơn  

Bỏ đại diện của chủ đơn 4-2013-00801. 

________________________________ 
 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-00802 nộp ngày 14/01/2013  

Nội dung đính chính: Đại diện chủ đơn  

Bỏ đại diện của chủ đơn 4-2013-00802. 

________________________________ 
 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-11366 nộp ngày 03/06/2013  

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Sai là: Nhóm 45 

Đúng là: Nhóm 43 “Quán ăn bình dân; nhà hàng ăn uống”. 

________________________________ 
 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-11400 nộp ngày 03/06/2013  

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Sai là: Nhóm 30: Rượu vang trắng; rượu vang đỏ; rượu champagne; rượu mạnh” 

Đúng là: Nhóm 33: Rượu vang trắng; rượu vang đỏ; rượu champagne; rượu mạnh” 

________________________________ 
 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2012-14460 nộp ngày 03/07/2012  

Nội dung đính chính: Ngày u tiên  

Sai là: Đơn không có ngày u tiên 

Đúng là: Đơn có ngày u tiên: 27/01/2012 
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CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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